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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(641) Số đơn có liên quan về pháp lý 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 46128 
(21) 1-2014-02839 (51) 7 A63F 9/00 

(22) 25.08.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.01.2015 
(75) Nguyễn Văn Bổng  (VN) 

Nhà số 4, tổ 7, Z123 phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(54) Con quay treo 

  (57)     Sáng chế đề xuất con quay treo có bánh đà (tức vật quay hình trụ), trên bánh đà có bố trí 
hai lỗ đối xứng với nhau qua tâm bánh đà. Bánh đà được treo trên hai nhánh dây mềm 
luồn qua hai lỗ và được neo trên hai ngón tay của hai bàn tay người chơi. Nhờ đó, con 
quay treo có thể biến đổi chuyển động tịnh tiến của hai bàn tay người chơi thành mô 
men ngẫu lực làm quay bánh đà, thời gian quay của bánh đà ở mỗi lần hoạt động của 
con quay treo là không hạn chế, khi bánh đà quay, người chơi có thể điều chỉnh phương 
của trục bánh đà theo ý muốn làm tăng thêm tính hấp dẫn của trò chơi. Con quay treo 
cũng không cần mặt bằng để chơi, chỉ cần có chỗ đứng hoặc chỗ ngồi là chơi được, do 
đó có thể dễ dàng chơi con quay treo ngay cả trong lúc đi lại. Ngoài ra, con quay treo 
còn được phối màu ở bánh đà, giúp biến đổi các cặp màu cơ bản thành màu mới. 

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
10 

(11) 46129 
(21) 1-2014-02856 (51) 7 E04H  6/06,  6/18 

(22) 26.08.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2014 
(75) Nguyễn Quang Huy  (VN) 

Số 22 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(54) Rô bốt di chuyển và xếp xe ôtô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến rô bốt sử dụng bánh xe đa hướng cho phép ôtô có thể đi lên/xuống 
và di chuyển ôtô linh hoạt trong không gian hạn chế nhằm tăng mật độ đỗ xe hay di 
chuyển ôtô vào nhà ở những nơi có đường/ngõ hoặc cửa. 
Rô bốt di chuyển xếp xe ôtô theo sáng chế có các phần chính: khung rô bốt, các cụm 
truyền động, hệ thống thủy lực và hệ thống điều khiển. 
Rô bốt di chuyển - xếp xe ôtô theo sáng chế được dẫn động bởi bốn cụm bánh xe đa 
hướng liên kết với khung rô bốt. Cụm bánh xe phía sau nâng hạ bằng cơ cấu thủy lực. 
Chuyển động của các bánh xe kết hợp với nhau tạo sự di chuyển linh hoạt cho rô bốt. 
Rô bốt di chuyển - xếp xe ôtô theo sáng chế được dẫn động bởi hệ thống thủy lực, chế 
độ hoạt động được điều khiển bởi hệ thống điện điều khiển qua bộ điều khiển từ xa 
không dây. 
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(11) 46130 
(21) 1-2014-02869 (51) 7 C25C  1/12 

(22) 26.08.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2014 
(71) Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường  (VN) 

P. 312 nhà C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, thành phố Hà Nội 
(72) Huỳnh Trung Hải (VN), Hà Vĩnh Hưng (VN) 
(74) Công ty TNHH Phát triển sở hữu trí tuệ IPD (IPD IP DEVELOPMENT CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp điện phân thu hồi đồng từ bản mạch in của chất 

thải điện tử gia dụng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thu hồi kim loại đồng từ dung dịch hòa tách bản mạch in 

của chất thải điện tử gia dụng. Trong đó anot là graphit, kim loại đồng sau khi điện phân 
sẽ bám vào catot và được thu hồi từ đó. Nồng độ đồng trong dung dịch điện phân được 
chọn lúc bắt đầu điện phân là 0,4M và kết thúc điện phân là 0,21M. Quá trình điện phân 
được chia thành ba bậc với mật độ dòng điện tương ứng là 4, 3 và 2A/dm2; và khoảng 
nồng độ của đồng trong dung dịch tương ứng với từng bậc được chọn là 0,4M - 0,3M; 
0,3 - 0,25M; và 0,25 - 0,21M. Thời gian điện phân từng bậc được xác định theo công 
thức Faraday theo từng trường hợp cụ thể. 
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(11) 46131 
(21) 1-2014-02870 (51) 7 A01M 3/00 

(22) 27.08.2014 (43) 25.03.2016 
(75) Hoàng Thanh Liêm  (VN) 

ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 
(54) Máy bắt bướm và diệt sâu rầy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy bắt bướm và diệt sâu rầy gây hại cho lúa, có kết cấu bao gồm: 
bánh xe (1), tấm lưới (2), tay nắm (3), hệ thống răng lược (4), trục máy (5) và cơ cấu 
nâng hạ trục máy (6). Bánh xe (1) được ghép vào hai đầu trục máy (5) nhờ cơ cấu nâng 
hạ trục máy (6), tấm lưới (2) nằm bao phủ trên trục máy (5) có dạng hình bán trụ và có 
cửa mở ở phía dưới liền với hệ thống răng lược (4). Khi vận hành, người dùng kéo máy 
về phía trước nhờ tay nắm (3), các răng lược ép qua các lá lúa để vừa diệt sâu rầy bám 
trên lá, vừa đuổi bướm bay lên, bị thu hút vào và bị giữ lại trong tấm lưới (2). 
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(11) 46132 
(21) 1-2014-02885 (51) 7 A61F  5/045 

(22) 27.08.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2014 
(75) Lê Phạm Bá Khánh  (VN) 

18 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
(54) Thiết bị để điều trị bệnh về cột sống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để điều trị các bệnh về cột sống do thoái hóa cột sống, trệch 
đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và tắc nghẽn sụn chêm gây ra đau cổ, đau 
vùng thắt lưng, đau rễ dây thần kinh. Thiết bị bao gồm phần giường có thể thay đổi 
chiều cao và cơ cấu cải tiến để dễ dàng điều chỉnh lực kéo bằng cách lựa chọn trọng 
lượng tạ. Việc sử dụng cơ cấu tạ treo ngược vừa giúp giảm điện năng tiêu thụ vừa giúp 
tạo ra lực kéo chính xác, ổn định. Ngoài ra, thiết bị theo sáng chế còn có thể điều chỉnh 
được góc kéo ngay cả khi đang vận hành. 
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(11) 46133 
(21) 1-2014-02897 (51) 7 A61M  16/00 

(22) 28.08.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2014 
(75) Hồ Tăng Hoạt  (VN) 

77/14 Trần Quang Diệu, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt 
Nam 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy bóp bóng cao su y tế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy bóp bóng cao su y tế bao gồm cụm bóng cao su và ống thở, 
cụm càng bóp nhả bóng và các thanh dẫn động, cụm động cơ và điều khiển, trong đó 
cụm bóng cao su và ống thở bao gồm bóng cao su (1), hai đầu bóng cao su (36) được 
đặt trên giá đỡ (38), cụm càng bóp nhả bóng bao gồm miếng đệm mút (2) tỳ vào bóng 
cao su, càng bóng bóng (3) được nối với miếng đệm mút và được dẫn động bởi thanh 
truyền động càng bóp bóng hình chữ I (4), thanh truyền động bóp nhả bóng hình chữ L 
(5), thanh dẫn hướng ngang (7), thanh dẫn hướng dọc (8), các puly dẫn động thanh 
truyền động (17a, 17b, 33a, 33b, 19, 26, 27, 34), dây cáp kéo puly (16), và động cơ (25), 
cụm điều khiển để điều khiển các thông số thông khí và hoạt động của động cơ và bao 
gồm bộ phận nhập dữ liệu cho phép người dùng lựa chọn tần số nhịp thở, thể tích thông 
khí tương ứng với tình trạng của bệnh nhân, dữ liệu vào này được gửi đến mạch vi điều 
khiển trung tâm, mạch này hoạt động trên dữ liệu nhập vào để điều khiển mạch điều 
khiển động cơ và hiển thị các thông số hoạt động của máy bóp bóng cao su y tế trên 
màn hình hiển thị. 
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(11) 46134 
(21) 1-2014-02899 (51) 7 G06F  
(22) 28.08.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2014 
(75) Nguyễn Duy Thắng  (VN) 

Thôn Chợ, làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp lưu trữ dữ liệu và chuyển đổi ngôn ngữ 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp dịch máy không liên tục. Với mục đích là đơn giản hóa 
quá trình dịch và cải thiện chất lượng dịch. 
Sáng chế chia quá trình dịch từ ngôn ngữ A sang ngôn ngữ B thành 2 quá trình. Có thể 
phát triển độc lập từng quá trình. 
Quá trình thứ nhất: Dịch ngôn ngữ A thành các giá trị được lưu trữ theo phương pháp 
lưu trữ dữ liệu và chuyển đổi ngôn ngữ (dữ liệu trung gian). 
Quá trình thứ hai: Chuyển dữ liệu trung gian thành ngôn ngữ bất kỳ B, dữ liệu xuất ra có 
thể là văn bản, âm thanh, hình ảnh... 
Việc tách quá trình dịch thành 2 phần làm giảm độ khó trong việc dịch, độc lập phát 
triển các ngôn ngữ mới và có thể diễn ra trên các thiết bị khác nhau. 
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(11) 46135 
(21) 1-2014-02900 (51) 7 G06F  
(22) 28.08.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2014 
(75) Nguyễn Duy Thắng  (VN) 

Thôn Chợ, làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. 
(54) Phương pháp dịch máy không liên tục 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp dịch máy không liên tục. Với mục đích là đơn giản hóa 
quá trình dịch và cải thiện chất lượng dịch. 
Sáng chế chia quá trình dịch từ ngôn ngữ A sang ngôn ngữ B thành 2 quá trình. Có thể 
phát triển độc lập từng quá trình. 
Quá trình thứ nhất: Dịch ngôn ngữ A thành các giá trị được lưu trữ theo phương pháp 
lưu trữ dữ liệu và chuyển đổi ngôn ngữ (dữ liệu trung gian). 
Quá trình thứ hai: Chuyển dữ liệu trung gian thành ngôn ngữ bất kỳ B, dữ liệu xuất ra có 
thể là văn bản, âm thanh, hình ảnh... 
Việc tách quá trình dịch thành 2 phần làm giảm độ khó trong việc dịch, độc lập phát 
triển các ngôn ngữ mới và có thể diễn ra trên các thiết bị khác nhau. 
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(11) 46136 
(21) 1-2014-02956 (51) 7 A47K  11/06, B09B  3/00, C02F  

11/00 
(22) 04.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2014 
(71) 1. CHODAI CO., LTD.  (JP) 

20-4, Nihonbashi Kakigara-cho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-0014 Japan 
2. MEISEI GAKUEN  (JP) 
1-1, Hodokubo 2-chome, Hino-shi, Tokyo 191-8506 Japan 

(72) Yoshimaro SAWADA (JP), Shuji YOSHIZAWA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống buồng vệ sinh trên phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống buồng vệ sinh trên các phương tiện giao thông để xử lý 
chất thải hữu cơ thải ra trên phương tiện giao thông, hệ thống này bao gồm két chứa để 
chứa chất thải hữu cơ thải ra; thiết bị khuấy để khuấy chất thải hữu cơ chứa trong két 
chứa; cơ cấu dẫn động để dẫn động thiết bị khuấy; bộ phận tách được lắp trong két chứa 
để tách chất lỏng từ chất thải hữu cơ và xả chất lỏng từ két chứa; và cụm xử lý chất thải 
lỏng để tiếp nhận chất lỏng được thải ra từ két chứa và trả lại sự vô hại của chất lỏng đối 
với môi trường. 
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(11) 46137 
(21) 1-2014-02993 (51) 7 H02B 1/00 

(22) 09.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2014 
(75) Kiều Thanh Ngân  (VN) 

Khu 10 Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội 
(54) Trạm phát thanh không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập trạm phát thanh không dây không cồng kềnh và áp dụng hạ tầng mạng 
điện thoại di động đang có trên thế giới để truyền tín hiệu âm thanh từ vị trí phát đi tới 
nhiều bộ loa thu thanh không dây trong khu vực dân cư như xã, huyện, trạm phát thanh 
không dây theo sáng chế gồm một thuê bao di động bên bộ phát (1) bằng phương pháp 
gọi hội nghị để gọi cho nhiều thuê bao di động bên bộ thu (2) khi phát thanh, các thuê 
bao di động thuộc hai bộ phát và thu theo sáng chế có đầy đủ thiết bị gồm máy điện 
thoại di động kèm pin có sim đăng ký với nhà mạng các dịch vụ cùng tính năng theo 
mục đích sáng chế, các thuê bao di động (5) bên bộ thu (2) có các rắc cắm tai nghe (3) 
từ máy điện thoại di động đi vào bộ khuếch đại (4) để phát âm thanh ra các loa, các bộ 
thu (2) cùng loa được treo trên cột điện tại khu vực phát thanh. 
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(11) 46138 
(21) 1-2014-02994 (51) 7 B62J 7/00 

(22) 09.09.2014 (43) 25.03.2016 
(75) Nguyễn Thành Tâm  (VN) 

167 ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
(54) Xe máy lai ô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe máy lai ô tô với mục đích nâng cao tính năng sử dụng của xe 
máy, đặc trưng ở chỗ, phần khung xe được chỉnh sửa lại để có thể che mưa che nắng, lắp 
ghế ngồi riêng, không cần thường xuyên phải chống chân. Hai bánh xe phụ giúp xe 
chạy cân bằng và xe máy lai ô tô có thể chuyển đổi qua lại giữa hai bánh và bốn bánh, 
nhờ vậy người đi xe cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi và giảm mệt mỏi khi đi xa với giá 
thành có thể chấp nhận được. 
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(11) 46139 
(21) 1-2014-03013 (51) 7 H02M 7/00 

(22) 11.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2014 
(71) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phan Quốc Dũng (VN), Lê Chí Hiệp (VN), Nguyễn Bảo Anh  (VN), Tô Hữu Phúc 
(VN), Nguyễn Đình Tuyên (VN), Đào Ngọc Đạt (VN) 

(54) Bộ biến đổi công suất dạng DC/AC ba pha sử dụng mạch cách ly 
phía xoay chiều và phương pháp điều chế véc-tơ không gian 
cải biên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ biến đổi công suất dạng DC/AC ba pha sử dụng mạch cách ly 
phía xoay chiều và phương pháp điều chế véc-tơ không gian cải biên, có thể được ứng 
dụng để cấp năng lượng cho lưới điện công cộng hoặc tải điện ba pha bốn dây có trung 
tính nối đất với nguồn ngõ vào bộ biến đổi là pin quang điện (PV). Bộ biến đổi công 
suất theo sáng chế sử dụng mạch cách ly phía xoay chiều với số khoá tối thiểu được mắc 
bổ sung vào bộ nghịch lưu ba pha truyền thống nhằm cải thiện hiệu suất của hệ thống 
điện mặt trời bằng cách giảm dòng rò đi qua điện dung ký sinh của pin quang điện khép 
kín qua mạch xoay chiều ba pha khi xảy ra trạng thái không, dòng điện ba pha bên phía 
xoay chiều sẽ khép kín qua mạch cách ly. Ngoài ra, bộ biến đổi công suất theo sáng chế 
còn sử dụng phương pháp chuyển mạch ba bước trong giai đoạn chuyển từ trạng thái 
điều chế véc-tơ không gian khác không sang trạng thái không và ngược lại. 
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(11) 46140 
(21) 1-2014-03026 (51) 7 A43D  8/36,  8/50,  8/52,  25/00,  

29/00,  31/00,  33/00,  35/00 
(22) 11.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2014 
(71) NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD.  (TW) 

No.12, Nanhaipu, Xigang Dist., Tainan City 723, Taiwan 
(72) Chen, Chien-Hsiung (TW), Liu, Chia-Tai (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp dán một mặt của giày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dán một mặt của giày bao gồm công đoạn xử lý thứ 
nhất và công đoạn xử lý thứ hai. Công đoạn xử lý thứ nhất là công đoạn liên kết đế giày 
bao gồm bước làm sạch và đánh bóng thứ nhất, bước làm biến đổi mặt thứ nhất, bước 
phun keo, và bước dính đế giày. Công đoạn xử lý thứ hai bao gồm bước làm sạch và 
đánh bóng thứ hai, bước làm biến đổi mặt thứ hai, và bước phủ chất dính. Bước xử lý mũ 
giày và đế giày bao gồm bước xử lý mũ giày, bước phủ chất xử lý, và bước tạo hình 
dính. Đế giữa giày trên đó có phun chất làm tăng bám dính và đế ngoài giày trên đó có 
phủ keo dính được dính cùng nhau để tạo ra đế giày. Keo dính được phủ lên mặt trên 
của đế giày để dính với mặt dính dưới của mũ giày trên đó có phủ chất xử lý, nhờ đó tạo 
ra giày. 
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(11) 46141 
(21) 1-2014-03037 (51) 7 B61L 23/04, 1/06 

(22) 12.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2014 
(71) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quốc Bảo (VN), Hoàng Trang  (VN), Trương Quang Vinh (VN), Trần Hoàng Quân  
(VN), Vũ Quang Thời (VN), Huỳnh Văn Thịnh (VN), Lê Trung Khoa (VN) 

(54) Thiết bị phát hiện tàu hỏa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện tàu hỏa, thiết bị này bao gồm: một cơ cấu cơ khí 

áp chặt vào thanh ray bằng một vít me, cảm biến rung được gắn vào cơ cấu cơ khí để 
cảm biến rung động của thanh ray và cảm biến rung này được nối với bộ xử lý và nhận 
dạng tín hiệu được bố trí ở gần thanh ray.  
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(11) 46142 
(21) 1-2014-03061 (51) 7 H02J 1/00 

(22) 15.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2014 
(71) Công ty CP XNK và xây dựng Tân Trường Sơn  (VN) 

Số 3/357 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 
(72) Nguyễn Sỹ Ngọc (VN) 
(54) Thiết bị khóa và ngắt nguồn điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khoá và ngắt nguồn điện dùng cho cửa cuốn điện, cửa nâng, 
cổng điện. Mục đích của sáng chế là tăng độ an toàn, chống cậy cửa, ngắt nguồn điện 
chống dò sao chép mã, chống cửa tự vận hành đóng mở cửa, cổng khi bị sự cố chập 
điện, chống sét đánh lan chuyền, cắt nguồn điện tiết kiệm điện năng, khi khoá chưa mở 
dùng điều khiển từ xa, cửa sẽ không hoạt động an toàn cho người sử dụng. Thiết bị khoá 
và ngắt nguồn điện theo sáng chế bao gồm: khoá (15) tác động trực tiếp lên bộ nhận tín 
hiệu (10) khi khoá ở vị trí đóng, bộ phận nhận tín hiệu (10) truyền tín hiệu đến bộ phận 
đóng mở tín hiệu (11) để ngắt nguồn điện cấp cho động cơ, bộ phận đóng mở tín hiệu 
(11) và hộp điều khiển (14) được cấp nguồn từ nguồn điện 12VDC được lấy qua tụ lọc 
(9) từ các bộ nắn dòng điện (5, 6, 7, 8), các bộ nắn dòng điện được nối với nguồn điện 
220VAC thông qua biến áp (12), nhờ vậy mà an toàn cho người sử dụng. Bộ phận đóng 
mở tín hiệu (11) là bộ phận trung gian, trước khi nguồn điện 220VAC cấp cho động cơ, 
hộp điều khiển (14), cần qua bộ đóng mở tín hiệu (11) này. 
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(11) 46143 
(21) 1-2014-03073 (51) 7 H04W 1/00 

(22) 16.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2014 
(71) Công ty cổ phần Nasia Hòa Lạc  (VN) 

Nhà hội thảo và triển khai, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 đại lộ Thăng Long, 
Thạch Thất, Hà Nội  

(72) Nguyễn Bá Tuấn (VN) 
(54) Thiết bị chống phá mã điều khiển cửa cuốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chống phá mã điều khiển cửa cuốn. Thiết bị sử dụng kỹ 
thuật viễn thông GSM tiêu chuẩn để truyền, nhận dữ liệu và mệnh lệnh được mã hoá 
thông qua điện thoại di động để điều khiển, ngăn chặn chức năng truyền nhận dữ liệu 
của bộ thu phát tín hiệu sóng radio điều khiển cửa cuốn. Thiết bị có bốn khối chức năng 
chính là: khối nguồn, khối truyền và nhận dữ liệu GSM, khối xử lý trung tâm và cuối 
cùng là khối chấp hành.  
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(11) 46144 
(21) 1-2014-03078 (51) 7 F16D  1/10 

(22) 16.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2014 
(71) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN) 

Số 6 đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ khớp nối đa năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ khớp nối đa năng (13) bao gồm: bộ phận thứ nhất (13a) có phần 
đế (13a1) gắn với phần trụ, và phần định hình (13a4) được làm bằng vật liệu có khả 
năng đàn hồi, khác với vật liệu phần đế và phần trụ và có mặt cắt xác định dạng bị bao 
và được tạo góc côn thu bao bọc phần trụ của phần đế (13a1); bộ phận thứ hai (3b) có 
phần gờ (13b1) gắn với phần vỏ (13b2), và phần hốc (3b) được làm bằng vật liệu có khả 
năng đàn hồi, khác với vật liệu phần gờ và vỏ, có lỗ với mặt cắt xác định dạng bao và 
được tạo góc côn mở lần lượt là giống và bằng với mặt cắt và góc côn của phần định 
hình (13a4), và thanh ren có thể vặn ren với lỗ ren phần đế (13a1) của bộ phận thứ nhất 
(13a) để có thể liên kết theo cách tháo ra được với kết cấu được chất tải. 
Khi bộ phận thứ nhất (13a) được gắn với kết cấu được chất tải bởi thanh ren (13c), bộ 
phận thứ hai (13b) có thể được lắp với hoặc tháo ra khỏi bộ phận thứ nhất (13a), nhờ đó 
tạo ra bộ khớp nối đa năng (13) có thể được lắp vào/tháo ra một cách nhanh chóng và dễ 
dàng với kết cấu được chất tải. 
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(11) 46145 
(21) 1-2014-03092 (51) 7 A01G 9/02 

(22) 17.09.2014 (43) 25.03.2016 
(71) Viện Sinh học Nhiệt đới  (VN) 

9/621 xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Nghĩa Sơn (VN), Nguyễn Hữu Duy (VN) 
(54) Hộp xốp đông lạnh tinh trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp xốp đông lạnh tinh trùng, với mục đích triển khai áp dụng rộng 
rãi ở các trung tâm điều trị vô sinh tại nhiều bệnh viện trong cả nước, trong các Viện 
nghiên cứu, công ty truyền giống gia súc, góp phần giảm giá thành và chi phí điều trị vô 
sinh cho bệnh nhân, dễ dàng và thuận lợi khi thực hiện các thí nghiệm, giảm giá thành 
sản phẩm chăn nuôi. Hộp xốp có kích thước: dài 38cm; rộng 28,5cm; cao 27cm, bên 
trong chứa một lượng ni-tơ lỏng có chiều cao 3cm và có nắp đậy phía trên, có hai lỗ nhỏ 
phía trên nắp để có thể điều chỉnh độ cao của mẫu đông lạnh theo ý muốn và theo quy 
trình đông lạnh. Có hai thanh inox có chia độ gắn với một dàn lưới inox có kích thước lỗ 
2mm x 2mm để đựng mẫu cần đông lạnh, hai thanh này thông lên trên nắp hộp xốp qua 
hai lỗ. Các lưu ý khi sử dụng hộp xốp theo sáng chế: (1) mức ni-tơ lỏng trong hộp xốp là 
3cm; (2) không để ánh nắng hoặc ánh sáng chiếu trực tiếp vào hộp xốp đông lạnh mẫu; 
(3) khi sử dụng để đông lạnh tinh trùng, hộp xốp phải để ở nơi có nhiệt độ dưới 28oC. 
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(11) 46146 
(21) 1-2014-03106 (51) 7 B65B  51/00 

(22) 18.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2014 
(71) EMINENCE MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No.2-2, Niuchouxi, Minxiong Township, Chiayi County 621, Taiwan 
(72) HSU, CHANG-SHUEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị bịt kín dùng cho máy đóng bao tự động 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị bịt kín dùng cho máy đóng bao tự động chứa cụm lắp ráp bịt 
kín bao gồm bộ phận bịt kín thứ nhất, giá lắp bịt kín thứ hai đối diện với giá lắp bịt kín 
thứ nhất; cụm lắp ráp trượt bao gồm tấm kéo dài, đường ray được bố trí trên tấm kéo dài, 
và miếng trượt được cố định trên đường ray; môđun cắt bao gồm đế tựa trụ, tấm gắn, 
bốn ốc vít, trụ dẫn động và trục lăn. Đế tựa trụ được lắp ở một phía bề mặt của miếng 
trượt, và trụ dẫn động và trục lăn được luồn qua giá lắp bịt kín thứ hai. Giữa đế tựa trụ 
và tấm gắn có trục trung tâm và hai khoảng trống ở hai phía của trục trung tâm. Ngoài 
ra, ít nhất là hai lò xo được bố trí giữa đế tựa trụ và tấm gắn và được gắn khít trên bốn ốc 
vít. 
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(11) 46147 
(21) 1-2014-03108 (51) 7 A61G 5/00 

(22) 18.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2014 
(75) Võ Duy Trữ  (VN) 

61 Giang Văn Minh, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
(54) Xe tập đi, đứng an toàn dùng cho người bại liệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe tập đi, đứng an toàn dùng cho người bại liệt bao gồm vòng dưới 
(1) có bốn đoạn ống lắp ghép với nhau, trong đó hai đoạn hai bên có thể gấp lên vuông 
góc với mặt phẳng vòng dưới và một đoạn phía trước (5) có thể mở ra, đóng lại được, 
vòng trên (7) có hai đoạn ống lắp ghép lại, đoạn phía trước (8) có thể mở ra, đóng lại 
được. Năm ống trượt dưới (3) được lắp vào vòng dưới (1). Năm ống trượt trên (9) được 
lắp vào vòng trên (7) và được lồng vào trong lòng năm ống trượt dưới (3). Hai cây nạng 
(11) được lồng vào trong lòng hai ống trượt (10), hai ống trượt (10) này được gắn vào 
vòng trên (7). Xe tập đi, đứng an toàn có hai dây nịt an toàn, võng ngồi bằng vải với các 
dây để cột và sáu bánh xe. Ngoài ra, xe còn gắn một hệ thống bơm hơi để nâng bệnh 
nhân lên và hạ bệnh nhân xuống. 
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(11) 46148 
(21) 1-2014-03115 (51) 7 G01J  1/00 

(22) 18.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2014 
(75) 1. Cao Xuân Quân  (VN) 

Thôn Vạn Chài, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

2. Võ Thạch Sơn  (VN) 
53B Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(54) Phương pháp xác định quang thông của nhiều LED công suất 
cao được tích hợp trên một đế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định quang thông của nhiều LED công suất cao 
được tích hợp trên một đế (HPCOBLED: High power chip on board light-emitting 
diode), phương pháp này bao gồm các bước: 
(i) gắn hai HPCOBLED cùng loại trên hai đế tản nhiệt có năng lực tản nhiệt khác nhau 
để tạo ra hai nhiệt độ hoạt động Tc khác nhau, được gọi lần lượt là T1 và T2; 
(ii) xác định quang thông và công suất tiêu tán P của HPCOBLED tại hai nhiệt độ T1 và 
T2 tương ứng; 

(iii) ngoại suy trị số quang thông của HPCOBLED tại nhiệt độ 25°C dựa trên sự thay đổi 
quang thông của HPCOBLED theo sự thay đổi của nhiệt độ. 
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(11) 46149 
(21) 1-2014-03124 (51) 7 A47K  3/02 

(22) 19.09.2014 (43) 25.03.2016 
(75) Nguyễn Đình Vinh  (VN) 

124, tổ 40 Hào Nam, phường ¤ Chợ Dừa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Bàn tắm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn tắm với đế cầm tay và phần làm sạch có dạng xốp, có khả năng 
tạo bọt. Bề mặt của phần làm sạch có độ ráp, nhám để có thể cọ đánh tay sạch các vết 
bẩn, phù hợp để làm sạch các loại bề mặt khác nhau như: bàn ghế, kính, sàn nhà, v.v.. 
Phần làm sạch có dạng lưới dệt, bện, hoặc kết lại, tốt nhất là, có dạng lưới đan. Cụ thể 
là, sáng chế đề xuất bàn tắm dùng trong gia đình với mục đích vệ sinh cơ thể. Bàn tắm 
bao gồm đế cầm bằng nhựa hoặc gỗ hoặc vật liệu composit, v.v. và một hoặc nhiều bông 
tắm nhỏ, kích thước và hình dáng giống những bông hoa bằng lưới nhựa PE; những 
bông tắm này được xếp đều nhau và gắn vào đế bằng keo tại lỗ khoét hình tròn. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
31 

(11) 46150 
(21) 1-2014-03125 (51) 7 F03B  7/00, B07B  1/34 

(22) 19.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2014 
(71) Công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Phan Thành  (VN) 

Số 388, CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt 
Nam 

(72) Võ Tấn Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự (VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
(54) Thiết bị và quy trình sàng, lọc, rửa cát tự rung 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và quy trình sàng, lọc, rửa cát tự rung. Thiết bị này bao gồm 
phần cố định (10) và phần chuyển động (1), trong đó phần chuyển động (1) sẽ liên kết 
với phần cố định (10) bằng các cụm đỡ đàn hồi (2); cụm đỡ đàn hồi (2) được bố trí sao 
cho phần chuyển động (1) sẽ rung động tương đối so với phần cố định (10); phần 
chuyển động (1) được bố trí nghiêng một góc so với phương nằm ngang sao cho cát và 
tạp chất đi qua mặt sàng thường (3) sẽ được loại bỏ tạp chất và xuống bộ phận tạo 
chuyển động (5) rung động theo chu kỳ; phần cấp nước và cát (20) được bố trí phía trên 
phần chuyển động (1) để phân phối cát và nước lên phần chuyển động (1) đồng thời tạo 
lực tác động lên thiết bị, trong đó nước và cát sẽ được đi qua mặt sàng thường (3) tới các 
cánh quay (5.2), khi các cánh quay này quay thì trục chính sẽ quay theo. 
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(11) 46151 
(21) 1-2014-03167 (51) 7 A47G 21/10 

(22) 23.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2014 
(75) Nguyễn Trung Thực  (VN) 

Số nhà 25, ngách 8/11/36/59 đường Lê Quang Đạo, Phú Đô, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(54) Đũa chiên rán chống bắn dầu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đũa chiên rán chống bắn dầu giúp người nấu ăn không bị dầu mỡ, 

hơi nước và nước nóng bắn trực tiếp vào cơ thể, đũa chiên này bao gồm thân đũa (1), 
tấm chắn (2) được làm bằng vật liệu mỏng, chịu được nhiệt, chống xước và trong suốt 
để giúp người dùng vẫn nhìn thấy thức ăn trong quá trình nấu, tấm chắn (2) này được 
nối với thân đũa (1) bằng đế liên kết (3) và đai cao su (4) có tính đàn hồi, chịu nhiệt cao 
và thỏa mãn được các hoạt động của nguời sử dụng khi nấu ăn hay khi được rửa bằng 
nước nóng. Thân đũa (1) nêu trên có kích thước dài và to hơn đũa ăn thông thường, đặc 
biệt phần tiếp xúc với đai đai cao su (4) có các rãnh tạo ma sát để cố định các chi tiết 
với nhau. 
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(11) 46152 
(21) 1-2014-03220 (51) 7 B01F  1/00,  5/02,  5/18,  15/04 

(22) 25.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2014 
(75) Trịnh Ngọc Diệu  (VN) 

Nhà số 6, ngõ 260 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 
(54) Thiết bị và phương pháp pha dịch điện giải đậm đặc dùng cho 

chạy thận nhân tạo sử dụng thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và quy trình pha dịch điện giải đậm đặc dùng cho máy chạy 

thận nhân tạo. Thiết bị pha dịch điện giải này bao gồm thùng pha trộn được làm bằng 
nhựa y tế; máy bơm có đầu vào và đầu ra; đường ống cấp nước RO; đường ống hút dịch 
từ thùng pha trộn đến máy bơm; đường ống tạo dòng thủy giao thoa được tạo cấu trúc 
gồm: đường nhánh tạo dòng thủy lực xoáy ngang có đầu phun thứ nhất được tạo kết cấu 
bởi ba ống trụ tròn rỗng được nối thông với nhau ở mỗi góc nối lệch nhau 120 độ và có 
các đầu tự do được bịt kín và nhiều lỗ hổng được tạo ra và được sắp thành hàng thẳng 
trên một mặt của mỗi ống và các mặt của các lỗ hổng trên ba trụ rỗng hướng theo một 
chiều, và đường nhánh tạo dòng thủy lực xoáy thẳng đứng có đầu phun thứ hai được tạo 
kết cấu bởi một lỗ hổng với mặt lỗ hổng đối diện với mặt đáy của thùng pha trộn; đường 
ống lấy dịch thành phẩm được kết nối với đầu ra của máy bơm; và bộ điều khiển xử lý 
trung tâm điều khiển các hoạt động của máy bơm, đường ống cấp nước RO, đường ống 
hút dịch, đường ống tạo dòng thủy lực giao thoa với đường ống lấy dịch thành phẩm. 
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(11) 46153 
(21) 1-2014-03584 (51) 7 B67D  7/04 

(22) 27.10.2014 (43) 25.03.2016 
(30) 103131420           11.09.2014  TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2014 
(71) EUROILTEC INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 336, Dade 1st Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan. 
(72) Hsin-Hsiang Lin (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Vòi bơm dầu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòi bơm dầu bao gồm ống hút dầu, ống cấp dầu và ống kéo dài. 

ống hút dầu và ống cấp dầu được lắp với nhau thông qua ống kéo dài. ống kéo dài này 
bao gồm ống thứ nhất và ống thứ hai. Trong đó, ống thứ nhất được nối thông với ống hút 
dầu và ống thứ hai được nối thông với ống cấp dầu sao cho ống thứ nhất nằm trong ống 
thứ hai. 
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(11) 46154 
(21) 1-2014-03616 (51) 7 C04B  18/06 

(22) 29.10.2014 (43) 25.03.2016 
(30) 10-2014-0125157      19.09.2014   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.12.2014 
(71) UNIENS CO., LTD.  (KR) 

(Guro-dong, Ace Twin Tower2) 401, 273, Digital-ro, Guro-gu, SeouI 152-779, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Sang Ku (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất cốt liệu nhân tạo nhẹ bằng tro than 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất cốt liệu nhân tạo nhẹ bằng tro than, bao gồm 
công đoạn: (a) trộn 1 - 5 phần khối lượng chất kết dính với 100 phần khối lượng tro than 
từ nhà máy nhiệt điện có hàm lượng cacbon chưa cháy từ 5% - 25% khối lượng, (b) ép 
đùn hỗn hợp nguyên liệu ở công đoạn (a) bằng máy ép đùn, nghiền hỗn hợp này, đúc 
hoặc đúc hỗn hợp này bằng khuôn hình cầu trong máy đóng viên, (c) sấy sản phẩm đúc 

ở công đoạn (b) bằng lò quay ở 150°C - 300°C trong 30 - 60 phút, (d) gia nhiệt sơ bộ 

sản phẩm đúc đã sấy ở công đoạn (c) trong lò quay ở 750°C - 800°C trong 1 - 70 phút, 

và (e) nung kết sản phẩm đúc đã gia nhiệt sơ bộ ở 1150°C - 1200°C trong 30 - 60 phút. 
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(11) 46155 
(21) 1-2014-03746 (51) 7 H01L  21/67 

(22) 10.11.2014 (43) 25.03.2016 
(30) 10-2014-0120821      12.09.2014  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2014 
(71) QDC SOLUTION CO., LTD.  (KR) 

501-ho, 97, Sinwon-ro 91beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 425-833, 
Republic of Korea 

(72) BAEK, Woon Jae (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị phân phát đế bảng mạch và phương pháp phân phát đế 

bảng mạch 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị phân phát và phương pháp phân phát đế bảng mạch có thể phân 

phát bảng mạch in mềm dẻo FPCB khi đã hoàn tất quá trình xử lý bề mặt trên tới khuôn 
dẫn mới trong trạng thái được đảo ngược để dễ dàng thực hiện quá trình xử lý bề mặt 
dưới. Thiết bị phân phát đế bảng mạch gồm có bộ phận cố định khuôn dẫn thứ nhất để 
cố định khuôn dẫn thứ nhất trong đó một hoặc nhiều đối tượng được cố định tạm thời 
trong máng điều tiết thứ nhất, quay hướng xuống, bộ phận cố định khuôn dẫn thứ hai để 
cố định khuôn dẫn thứ hai trong đó máng điều tiết thứ hai trống được tạo ra, quay hướng 
lên, bộ phận di chuyển khuôn dẫn thứ nhất để di chuyển khuôn dẫn thứ nhất về phía 
khuôn dẫn thứ hai sao cho khuôn dẫn thứ nhất quay hướng xuống và khuôn dẫn thứ hai 
quay hướng lên tiếp xúc và đối diện với nhau, và bộ phận nén đối tượng thứ nhất để nén 
sơ bộ đối tượng từ khuôn dẫn thứ nhất về phía khuôn dẫn thứ hai sao các cho đối tượng 
được phân phát từ máng điều tiết thứ nhất tới máng điều tiết thứ hai. 
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(11) 46156 
(21) 1-2014-04026 (51) 7 B23P 23/02, B23C 3/12, B23D 79/00, 

F01L 3/24 
(22) 19.02.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/053899           19.02.2014 (87) WO2015/125231 27.08.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2014 
(71) NITTAN VALVE CO., LTD.  (JP) 

518, Soya, Hadano-shi, Kanagawa 2570031, Japan 
(72) ZENKE Atsushi (JP), OISHI Yasunori (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Thiết bị gia công cơ khí và dụng cụ mài nhẵn ba via 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gia công cơ khí để thực hiện mài nhẵn ba via mà không làm 
tăng chiều dài dây chuyền gia công cơ khí giữa bộ phận cắt và bộ phận mài, và để ngăn 
ngừa sự bào mòn bất thường của đá mài dựa trên sự mài nhẵn ba via nhờ bộ phận mài. 
Thiết bị gia công này bao gồm cặp chi tiết kẹp (60) mà kẹp phần thân vật bán thành 
phẩm (W1) và dụng cụ mài nhẵn ba via (35) mà thực hiện mài nhẵn ba via đối với phần 
thân vật bán thành phẩm (W1) được kẹp bởi cặp chi tiết kẹp (60) được bố trí dưới cặp 
thanh dẫn hướng (17). Dụng cụ mài nhẵn ba via (35) có hốc giữ (42) để phần hở của hốc 
giữ (42) đối diện mặt còn lại của phần thân (W1) của vật bán thành phẩm (W), và có 
khả năng di chuyển thay thế vị trí theo hướng mở rộng trục của hốc giữ (42) trong khi 
quay quanh trục của hốc giữ (42), và ngoài ra, bề mặt tròn bên trong (42a) của hốc giữ 
được tạo thành để giảm đường kính của nó khi nó xuất phát từ mặt hở của hốc giữ (42) 
hướng đến mặt trong của hốc giữ (42), và phần lưỡi cắt (46a) được bố trí trên bề mặt 
tròn bên trong (42a) của hốc giữ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dụng cụ mài nhẵn 
ba via mà được sử dụng trong thiết bị gia công cơ khí này.  
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(11) 46157 
(21) 1-2014-04078 (51) 7 F16B  23/00 

(22) 05.12.2014 (43) 25.03.2016 
(30) 2014-186320 12.09.2014     JP 
(71) BENRINER CO., LTD,   (JP) 

101-10, 2-Chome, Tada, Iwakuni-shi, Yamaguchi, Japan 
(72) Hajime YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ phận bắt chặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận bắt chặt là cơ cấu có thể bắt chặt một cách dễ dàng chi tiết 
cần bắt chặt và đế làm bằng nhựa với nhau. Bộ phận bắt chặt (100) được tạo ra có đai ốc 
được cấy (120) là đai ốc được đưa vào qua lỗ thông (a1) của đế (A) từ phía dưới sao cho 
được tạo ra trong đế (A) và bu lông (110) được vặn vào qua lỗ thông (b1) của chi tiết (B) 
cần bắt chặt và được ăn khớp với đai ốc cấy (120) của đế (A) từ phía trên và đai ốc cấy 
(120) có phần thân (121) được tạo thành dạng hình trụ, phần đường ren phía mặt biên 
trong (122) được tạo ra trên mặt biên trong của phần thân (121) và được ăn khớp với bu 
lông (110) được vặn vào từ đỉnh về phía đầu đế của phần thân (121) và phần đường ren 
mặt biên phía ngoài (123) được tạo ra trên mặt biên ngoài của phần thân (121) và được 
ăn khớp với lỗ thông (a1) của đế (A). 
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(11) 46158 
(21) 1-2015-00175 (51) 7 A47J  43/20 

(22) 19.01.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 2014-186317 12.09.2014    JP 
(71) BENRINER CO., LTD.  (JP) 

101-10, 2-Chome, Tada, Iwakuni-shi, Yamaguchi, Japan 
(72) Hajime YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ thái 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ thái có thể được sử dụng an toàn mà không gây ra trượt 
ngay cả khi được sử dụng với đầu đỉnh của nó được ép vào bàn thái hoặc tương tự. Dụng 
cụ thái (1) gồm khung (10) có cặp tay đỡ (11); lưỡi dao thái (20) với hai đầu của nó 
được đỡ bằng cặp tay đỡ (11), sao cho bằng cách di chuyển đảo ngược chiều nguyên 
liệu cần thái theo hướng thái (S) về phía lưỡi dao thái (20), thì nguyên liệu cần thái được 
thái lát, và theo kết cấu này, bộ phận chống trượt (100) được bố trí dưới khung (10) ở 
đầu đỉnh của nó theo hướng thái (S) với phần nhựa đàn hồi được giãn ra trên bề mặt của 
nó. 
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(11) 46159 
(21) 1-2015-00743 (51) 7 B62H  7/00, B62J  99/00 

(62) 1-2012-02185   
(22) 22.11.2010 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2100/006830     22.11.2010 (87) WO2011/077638 A1 30.06.2011 
(30) 2009-295389         25.12.2009     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Keisuke YONETA (JP), Hiroshi DAIMOTO (JP), Atsuo YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Thiết bị xác định đặc tính của người điều khiển và phương tiện 

giao thông kiểu ngồi chân để hai bên có thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xác định đặc tính của người điều khiển để xác định các 

đặc tính của người điều khiển điều khiển phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai 
bên. Các đặc tính của người điều khiển được xác định dựa trên chuyển động rẽ của 
phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên phản ánh các kết quả về người điều 
khiển điều khiển phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên. Việc này làm cho 
việc xác định đặc tính ổn định không cần quan tâm đến sự vận hành của cá nhân hoặc 
việc điều khiển của cá nhân bởi người điều khiển. Hơn nữa, điểm số đặc tính rẽ của 
phương tiện được tính toán dựa trên ít nhất một trong số các lượng trạng thái của 
phương tiện về hướng quay ngang, hướng quay dọc và độ dịch góc mà ảnh hưởng tới 
góc chuyển hướng của phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên. Việc này cho 
phép đánh giá một cách đúng đắn về đặc tính rẽ của phương tiện giao thông kiểu ngồi 
chân để hai bên. 
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(11) 46160 
(21) 1-2015-00791 (51) 7 B03B 9/06, C05F 9/00 

(22) 10.03.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2015 
(75) Lại Minh Chức  (VN) 

Phòng 1002, CT9, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(54) Quy trình xử lý rác thải chưa phân loại tại nguồn ở quy mô 

công nghiệp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý rác thải chưa phân loại tại nguồn ở quy mô công 

nghiệp, áp dụng cho các dự án có khối lượng xử lý rác thải khác nhau từ hàng chục đến 
hàng ngàn tấn/ngày. Trong quy trình này, rác thải cần xử lý được cho đi vào khu tiếp 
nhận và tự động phân loại rác thải với các khu chức năng (g), (h), (i), mà tại đây rác thải 
được phân loại thành các nhóm từ (1) đến (7), trước khi đi đến khu xử lý bao gồm các 
công đoạn xử lý (a), (a’), (b), (c), (d), (e), (f). Theo phương án xử lý rác thải với lượng từ 
hàng trăm đến hàng ngàn tấn/ngày, áp dụng công nghệ chôn lấp bán hiếu khí tại khu 
(a). Theo phương án xử lý rác thải với lượng từ hàng chục đến hàng trăm tấn/ngày, tại 
khu (a’) áp dụng công nghệ ủ nhanh bằng hầm ủ hiếu khí có hỗ trợ nhiệt bằng hiệu ứng 
nhà kính và không có khu phơi sấy (f) nhờ sử dụng hiệu ứng nhà kính. 
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(11) 46161 
(21) 1-2015-01073 (51) 7 A61M  5/315,  5/24 

(22) 29.08.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/EP2013/067860    29.08.2013 (87) WO2014/033195 A1 06.03.2014 
(30) 12182564.0         31.08.2012     EP 

61/696,496         04.09.2012     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2016 
(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, Germany 
(72) PLUMPTRE, David Aubrey (GB), OSMAN, Thomas Frederick (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị phân phối dược phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phân phối dược phẩm có thể tái sử dụng (1) để lựa chọn và 
phân phối một số liều lượng biến đổi người dùng của dược phẩm. Thiết bị (1) bao gồm 
vỏ (10, 20), ống giữ (80) để giữ ống (81) chứa dược phẩm, trục pittông (30) có thể di 
động được so với ống giữ (80), bộ phận phát động (40) được ghép nối với trục pittông 
(30), bộ phận hiển thị (60) để biểu thị liều lượng được đặt và được ghép nối với vỏ (10, 
20) và bộ phận phát động (40), và nút (70) được ghép nối với bộ phận hiển thị (60) và 
bộ phận phát động (40). 
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(11) 46162 
(21) 1-2015-01082 (51) 7 A43B  13/04,  13/12,  13/26,  5/02, 

B29D  35/12,  35/14 
(22) 15.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/038084     15.05.2014 (87) WO2014/200652 18.12.2014 
(30) 13/917,858          14.06.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2015 
(71) NlKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Boerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) CAVALIERE Sergio (IT), ADAMT Giovanni (IT), SMITH Timothy J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép có kết cấu đế giày và phương pháp chế tạo giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép có kết đế giày và phương pháp chế tạo giày dép. Trong đó, 
cụm tấm đế có trọng lượng siêu nhẹ có thể bao gồm vỏ ngoài tiếp xúc với đất, thành 
phần kết cấu, và một hoặc nhiều chi tiết mấu chêm. Phương pháp chế tạo vỏ ngoài bao 
gồm bước tạo hình nóng vật liệu màng mỏng như polyamit. Bước tạo hình nóng màng 
mỏng có: bước tác dụng chân không vào vật liệu màng mỏng. Vật liệu màng mỏng dư 
có thể được cắt xén khỏi vỏ ngoài. Thành phần kết cấu có thể được tạo ra bằng cách 
phun vật liệu đúc lên trên vỏ ngoài. Các chi tiết mấu chêm có thể được đúc đồng thời 
với vỏ trong khi tạo ra thành phần kết cấu. Cụm tấm đế tạo thành có trọng lượng giảm 
với lực kéo, sức bền và độ bền mong muốn. 
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(11) 46163 
(21) 1-2015-01107 (51) 7 H01F  027/28,  027/24 

(22) 01.04.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 10-2014-0120463      11.09.2014   KR 

10-2014-0136632      10.10.2014   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea, zipcode: 443-743 

(72) LI, Xin Lan (CN), EOM, Jae Gen (KR), PARK, Geun Young (KR), JANG, Se Hoon 
(KR), CHOI, Heung Gyoon (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thành phần cuộn dây và thiết bị cấp điện bao gồm thành phần 

cuộn dây này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thành phần cuộn dây và thiết bị cấp điện bao gồm cuộn dây này. 

Thành phần cuộn dây theo sáng chế bao gồm phần cuộn dây thứ nhất gồm có nền đa lớp 
mà trên đó mẫu dạng cuộn dây dẫn điện được tạo ra, phần cuộn dây thứ hai được tạo ra 
bởi dây dẫn và được xếp chồng với phần cuộn dây thứ nhất, lõi được nối với các phần 
cuộn dây thứ nhất và thứ hai sao cho xuyên qua các phần cuộn dây thứ nhất và thứ hai 
để được nối điện từ với các phần cuộn dây thứ nhất và thứ hai này, chi tiết nén được đặt 
vào giữa lõi và phần cuộn dây thứ hai để cho phép các phần cuộn dây thứ nhất và thứ hai 
dính chặt vào nhau. 
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(11) 46164 
(21) 1-2015-01253 (51) 7 F16K  1/32,  31/26,  51/00 

(22) 10.04.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 2014-188602 17.09.2014     JP 
(71) KANE KOUGYOU CO., LTD.  (JP) 

2036 Oaza-okusa, Komaki-shi, Aichi, 485-0802 Japan 
(72) Masaru OCHIAI (JP), Nobuyuki MATSUURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Van kiểu phao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van kiểu phao (1) trong đó chi tiết van (3) liên kết với thanh đòn 
(2), chi tiết van (3) bao gồm phần van (10) có phần nhô ra tiếp xúc (9) tiếp xúc kín với 
mặt tựa van (7) khi đóng chi tiết van (3), và phần bích (11) có dạng vòng tròn tiếp tục đi 
xuống từ mép của phần van (10) và có thể trượt trong đường dẫn dòng phía thứ hai (5), 
và nửa chu vi bên trái và bên phải của mặt trên của phần bích (11) có dạng đối xứng hai 
bên uốn cong xuống dưới, và các phần giới hạn dưới bên trái và bên phải (11b) của mặt 
trên của phần bích (11) ở cùng một chiều cao với các mép đầu dưới của các cửa thoát 
(8) tạo ra để mở rộng ở bên trái và bên phải của đường dẫn dòng phía thứ hai (5) hoặc 
cao hơn một chút so với các mép đầu dưới này khi mở hoàn toàn chi tiết van (3). 
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(11) 46165 
(21) 1-2015-01276 (51) 7 C07H  19/00,  19/06,  19/20,  19/16, 

A61K  31/7068,  31/7072,  31/7076,  
31/708, A61P  31/04 

(22) 07.10.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2013/063731    07.10.2013 (87) WO2014/058801 17.04.2014 
(30) 61/711,131         08.10.2012     US 

61/807,249         01.04.2013     US 
(71) 1. IDENIX PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

320 Bent Street, Floor 4, Cambridge, Massachusetts 02141, United States of America 
2. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  (FR) 
3 Rue Michel-Ange, F-75794 Paris Cedex, France 

3. UniversitÐ De Montpellier  (FR) 
163 rue Auguste Broussonnet, 34090 Montpellier, France. 

(72) GOSSELIN, Gilles  (FR), MAYES, Benjamin Alexander (GB), STEWART, Alistair 
James (GB), DUKHAN, David  (FR), PARSY, Christophe Claude (FR), 
ALEXANDRE, Francois-Rene  (FR), RAHALI, Houcine (FR), GRIFFON, Jean-
Francois  (FR), SURLERAUX, Dominique (BE), DOUSSON, Cyril B.  (FR), PIERRA, 
Claire  (FR), MOUSSA, Adel M.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất tương tự 2'-clo nucleosit dùng để điều trị tình trạng 

nhiễm virut gây viêm gan C và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất, dược phẩm và phương pháp điều trị tình trạng nhiễm 

Flaviviridaes, bao gồm tình trạng nhiễm virut gây viêm gan C (hepatitis C virus - HCV). 

Theo các phương án nhất định, sáng chế đề cập hợp chất và dược phẩm chứa dẫn xuất 
nucleosit, có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với chất kháng virut khác. Theo 
các phương án nhất định, hợp chất nêu trên là 2'-clo nucleosit có công thức 2001: 

 

 
 
hoặc muối dược dụng, solvat, dạng đồng phân lập thể, dạng hỗ biến hoặc dạng đa hình 
của chúng, trong đó B, Z và PD là như được xác định trong bản mô tả. 
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(11) 46166 
(21) 1-2015-01352 (51) 7 H02G  7/02 

(22) 12.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/KR2014/005143    12.06.2014 (87) WO2014/200270 18.12.2014 
(30) 10-2013-0067403         12.06.2013     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2015 
(75) KIM GYU JOONG  (KR) 

103-T101, Wellcounty, Haesongro 143 Yeongu-gu Incheon 401-070, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cố định đường dây điện và dây cáp khác nhau cho 

truyền điện, phân phối điện và đường sắt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cố định đường dây điện và dây cáp khác nhau cho truyền 

điện, phân phối điện và đường sắt, và cụ thể hơn sáng chế đề cập đến thiết bị cố định 
đường dây điện và dây cáp khác nhau cho truyền điện, phân phối điện và đường sắt, 
trong đó bằng cách cố định một đầu của dây cáp dùng để đỡ hoặc cố định cấu trúc nhà 
để duy trì trạng thái cố định, dây cáp thoát ra khỏi kẹp, theo cách đó ngăn kết cấu nhà 
không đổ hoặc nghiêng và vênh và tiếp tục ngăn tai nạn gây mất an cho con người. Thiết 
bị cố định theo sáng chế bao gồm: cặp nêm thứ nhất (130a) và nêm thứ  hai (130b) để 
đỡ dây cáp; thân chính (100) có phần dẫn hướng (110) dọc cặp nêm thứ nhất (130a) và 
nêm thứ hai (130b) để cố định dây cáp trượt; cặp nêm thứ nhất (130a) và nêm thứ hai 
(130b) để cố định dây cáp bằng cách trượt dọc phần dẫn hướng (110); và bộ phận chống 
thoát (300) để ngăn dây cáp khỏi đứt và bị tách khỏi cặp nêm thứ nhất (130a) và nêm 
thứ hai (130b) do rút cặp nêm thứ nhất (130a) và nêm thứ hai (130b) ra khỏi trạng thái 
cố định dây cáp. 
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(11) 46167 
(21) 1-2015-01567 (51) 7 H05K  3/42 

(22) 20.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/SE2014/050619    20.05.2014 (87) WO2014/196911 11.12.2014 
(30) 61/831,44         05.06.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.05.2015 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) KALLMAN, Stig (SE), BERGSTEN, Tomas (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp ngăn đường dẫn trong bảng mạch in nhiều lớp, 

thiết bị để thực hiện phương pháp này và bảng mạch in nhiều 
lớp 

  (57)     Các phương án thực hiện của sáng chế đề cập tới phương pháp ngăn một cách có chọn 
lọc của đường dẫn trong bảng mạch in (200) để tạo ra phần cách điện giữa hai phần dẫn 
điện trong đường dẫn nêu trên. Phương án này bao gồm bước, trước khi khoan lỗ cho 
đường dẫn (240), cán các lớp chống mạ (233,234) vào bảng mạch in (200) ở khoảng 
cách cách nhau tương ứng với chiều dài mong muốn của phần được cách điện của đường 
dẫn. Sau khi khoan, đồng được thêm vào cho các phần được chọn của phần bên trong 
của đường dẫn (240) trong hai bước xử lý khác nhau tiếp sau bởi bước loại bỏ đồng 
không cần thiết để tạo ra phần cách điện. Sáng chế cũng đề cập tới thiết bị để thực hiện 
phương pháp này và đề cập tới bảng mạch in nhiều lớp. 
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(11) 46168 
(21) 1-2015-02020 (51) 7 A44C 5/00 

(22) 08.06.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 103216946 24.09.2014     TW 
(71) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 23, Gongye 1st Rd., Annan Dist., Tainan City, Taiwan 
(72) Chin-Hsing HSIEH (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hạt phát quang, chuỗi hạt phát quang và thiết bị đúc để sản 

xuất hạt phát quang 
  (57)     Sáng chế đề xuất hạt phát quang, chuỗi hạt phát quang và thiết bị đúc để sản xuất hạt 

phát quang. Hạt phát quang (1) gồm cụm hạt bên trong (11) và cụm vỏ che bên ngoài 
(12). Cụm hạt bên trong (11) gồm thân hạt (111) có lỗ xuyên kéo dài qua đường kính 
(114) và các hạt hồng ngoại xa (112) được trộn trong thân hạt (111) và có khả năng phát 
ra các tia hồng ngoại xa. Cụm vỏ che bên ngoài (12) gồm vỏ che trong suốt (121) che 
thân hạt (111) và các hạt huỳnh quang (122) được trộn trong vỏ che (121). Vỏ che (121) 
có hai khe rãnh (123) nối thông tương ứng với hai đầu đối diện của lỗ xuyên kéo dài qua 
đường kính (114) và cùng với lỗ xuyên kéo dài qua đường kính (114) xác định đường 
rãnh (P). 
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(11) 46169 
(21) 1-2015-02309 (51) 7 F02D  41/00,  41/04,  41/22, F02N  

11/08, F02P  7/06,  7/067,  7/073 
(22) 06.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/003038         06.06.2014 (87) WO2015/001714 A1 08.01.2015 
(30) 2013-140160         03.07.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kosei MAEBASHI (JP), Tetsuhiko NISHIMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Hệ thống động cơ và phương tiện giao thông có động cơ kiểu 

ngồi chân để hai bên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống động cơ và phương tiện giao thông có động cơ kiểu ngồi 

chân để hai bên, trong đó động cơ được điều khiển ở chế độ bình thường hoặc chế độ 
dừng nghỉ. Việc đốt cháy hỗn hợp không khí-nhiên liệu được thực hiện ở chế độ bình 
thường và việc đốt cháy hỗn hợp không khí-nhiên liệu không được thực hiện ở chế độ 
dừng nghỉ. Đối tượng phát hiện được quay cùng với trục khuỷu được bố trí ở trục khuỷu. 
Tại thời điểm khởi động lại động cơ, việc đốt cháy hỗn hợp không khí-nhiên liệu được 
nén ở kỳ nén đầu tiên được thực hiện dựa vào sự phát hiện đối tượng phát hiện bởi bộ 
cảm biến góc tham chiếu. Khi sự bất thường vận hành của bộ cảm biến góc tham chiếu 
được phát hiện, việc chuyển từ chế độ bình thường sang chế độ dừng nghỉ không được 
thực hiện. 
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(11) 46170 
(21) 1-2015-02443 (51) 7 A61K  31/7088,  31/7125, A61P  

35/00,  35/02,  7/00,  7/06 
(22) 15.11.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2013/070437     15.11.2013 (87) WO2014/088785 12.06.2014 
(30) 61/734,941          07.12.2012     US 

61/799,069          15.03.2013     US 
13/841,711          15.03.2013     US 
61/900,347          05.11.2013     US 

(71) GERON CORPORATION  (US) 
149 Commonwealth Drive, Menlo Park, CA 94025, United States of America 

(72) STUART, Monic, J. (US), KELSEY, Stephen (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế telomeraza để điều trị rối loạn tăng sinh tủy và 

u tăng sinh tủy 
  (57)     Sáng chế đề xuất chất ức chế telomeraza để sử dụng trong việc làm giảm sự tăng sinh tế 

bào tiền thân khối u và giảm bớt các triệu chứng đi kèm ở cá thể được chẩn đoán mắc 
hoặc được cho là mắc rối loạn tăng sinh tủy, như bệnh tăng tiểu cầu nguyên phát (ET). 
Sáng chế còn đề xuất chất ức chế telomeraza để sử dụng trong việc duy trì số lượng tiểu 
cầu trong máu ở các khoảng tương đối bình thường trong máu của cá thể được chẩn 
đoán mắc hoặc bị nghi ngờ mắc rối loạn tăng sinh tủy, như ET. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
52 

(11) 46171 
(21) 1-2015-02449 (51) 7 A23K  1/16 

(22) 06.07.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2015 
(71) Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

(72) Nguyễn Hoài Châu (VN), Đào Trọng Hiền (VN), Trần Xuân Tin (VN), Nguyễn Quý 
Khiêm (VN), Nguyễn Duy Điều (VN), Phùng Đức Tiến (VN) 

(54) Phương pháp sản xuất hỗn hợp phụ gia thức ăn chăn nuôi gia 
cầm và hỗn hợp phụ gia thức ăn chăn nuôi gia cầm thu được 
bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hỗn hợp phụ gia thức ăn chăn nuôi gia cầm 
chứa các hợp phần vi lượng nano Fe, Cu, ZnO và Se bao gồm các bước:  
a) tổng hợp bột nano Fe có cỡ hạt nằm trong khoảng từ 10nm đến 100nm;  
b) tổng hợp bột nano Cu có cỡ hạt nằm trong khoảng từ 10nm đến 100nm;  
c) tổng hợp bột nano ZnO có cỡ hạt nằm trong khoảng từ 10nm đến 100nm;  
d) tổng hợp dung dịch chứa nano Se có cỡ hạt nằm trong khoảng từ 10nm đến 100nm; 
và  
e) trộn các hợp phần vi lượng nano Fe, Cu, ZnO và Se thu được ở các bước tương ứng từ 
a) đến d) nêu trên để tạo ra hỗn hợp phụ gia thức ăn chăn nuôi gia cầm với tỷ lệ sao cho 
hàm lượng của nguyên tố vi lượng trong 1 kg thúc ăn như sau: Fe:9-15 mg/kg; Cu: 1,2-
2,0 mg/kg; Zn: 9,75-16,25 mg/kg; và Se: 0,015- 0,025 mg/kg.  
Sáng chế cũng đề cập đến hỗn hợp phụ gia thức ăn thu được từ phương pháp nêu trên.  
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(11) 46172 
(21) 1-2015-02455 (51) 7 F02B 1/00 

(22) 07.07.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.07.2015 
(71) 1. Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Vật liệu xây 

dựng  (VN) 
Số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Khánh Hà  (VN) 
Số 9/23/191 Lạc Long Quân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

3. Bùi Việt Trung  (VN) 
Số LK24-2, khu Ngô Thì Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Bùi Việt Trung (VN), Nguyễn Khánh Hà (VN) 
(54) Bếp đun viên nhiên liệu sinh học 

  (57)     Sáng chế đề xuất bếp đun viên nhiên liệu sinh học hoạt động dựa trên công nghệ đốt hoá 
khí để đốt cháy tối đa nhiên liệu trong lò, giúp kéo dài thời gian đốt. Theo một phương 
án của sáng chế, bếp này bao gồm: bầu đốt (nòng bếp) có dạng hình trụ rỗng có phần 
miệng bầu đốt hở và ở bên trên, phần đáy bầu đốt không hở ở bên dưới, bầu đốt còn có 
ít nhất hai hàng lỗ thổi khí, trong đó ít nhất một hàng ở gần phía miệng bầu đốt và ít 
nhất một hàng lỗ ở gần phía đáy bầu đốt, trong đó các hàng lỗ được bố trí sao cho lưu 
lượng gió thổi ra ở phần miệng bầu đốt lớn hơn lưu lượng gió thổi ra ở phần đáy bầu 
đốt; thân bếp bao gồm vỏ bếp, phía trong vỏ bếp là các vách cách nhiệt được tạo ra bởi 
các ống hình trụ cùng trục tâm, lồng vào phía trong vỏ bếp, giữa các ống này có lớp 
khoảng trống giữa các ống để gió chuyển động trong đó, phần thân bếp này chứa bầu 
đốt ở trong cùng của nó; mặt kiềng bếp được đặt phía trên thân bếp, bịt kín khoảng 
trống giữa thân bếp và bầu đốt, làm cho gió phải thoát ra từ các hàng lỗ bầu đốt; đĩa chia 
gió nằm ở phía trên đế bếp và ngay dưới bầu đốt; phần đế bếp có khoang đế bếp, trong 
đó một quạt được đặt cách một khoảng ở phía dưới tâm của đĩa chia gió. Khi các viên 
nhiên liệu nén (Pellet) được đưa vào trong lò đốt, chúng sẽ được đốt từ trên xuống dưới, 
đốt tập trung và triệt tiêu, chính vì thế khi đốt cho ngọn lửa cao và xanh, không sinh ra 
khói, muội than bám vào xoong nồi, không gây mùi. 
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(75) JIN MIN SHIK  (KR) 

# 114- 1404, 108 Jungdong-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Khớp nối 

  (57)     Sáng chế đề xuất khớp nối được dùng để liên kết thành một dải theo mong muốn để chế 
tác thành vòng cổ hoặc vòng tay. Các khớp nối kết nối với nhau tạo thành kết cấu dây 
vòng và các mối liên kết của vòng cổ hoặc vòng tay không bị lộ ra ngoài nên tính thẩm 
mỹ cao hơn. Khớp nối này có thể tương thích với vòng tay hoặc vòng cổ một cách dễ 
dàng, và dễ dàng lắp ráp vòng tay, vòng cổ thành các chuỗi dài theo mong muốn. Những 
viên ngọc gắn ở ngoài sẽ che đi những phần lỗ đục gia công, nên không thấy được khi 
nhìn từ phía ngoài, giúp nâng cao tính thẩm mỹ của vòng cổ hay vòng tay. 
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(22) 18.02.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/CN2013/071650    18.02.2013 (87) WO2014/124564 A1 21.08.2014 
(71) U.S. PACIFIC NONWOVENS INDUSTRY LIMITED  (HK) 

18/F, CAC Tower 165 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon Hong Kong 
(72) WONG, Cho Kee (US), WADSWORTH, Larry Clifton (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ nâng đỡ có băng đeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ nâng đỡ có băng đeo. Vải của băng đeo được làm bằng 
nguyên liệu polyme không dệt có khả năng phân hủy sinh học. Sử dụng dụng cụ nâng 
đỡ có băng đeo theo sáng chế này có thể không chỉ tránh lây nhiễm chéo do sử dụng 
giữa các bệnh nhân khác nhau, mà còn có thể tránh ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường 
sau khi dụng cụ nâng đỡ có băng đeo được loại bỏ bởi vì dụng cụ nâng đỡ có băng đeo 
có khả năng phân hủy sinh học. 
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(11) 46175 
(21) 1-2015-02486 (51) 7 A61G  7/10 

(22) 18.02.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/CN2013/071651    18.02.2013 (87) WO2014/124565 A1 21.08.2014 
(71) U.S. PACIFIC NONWOVENS INDUSTRY LIMITED  (HK) 

18/F, CAC Tower 165 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon Hong Kong 
(72) WONG, Cho Kee (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ nâng đỡ có băng đeo thủ công 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ nâng đỡ có băng đeo thủ công (10) được làm bằng vải, gồm 
có: phần đỡ bên dưới (12) được sử dụng để đỡ mông và chân của bệnh nhân; phần đỡ 
phía sau (11) được nối liền với phần đỡ bên dưới (12) tạo thành góc nghiêng và được sử 
dụng để đỡ lưng của bệnh nhân; phần chặn bên trái (13) và phần chặn bên phải (14) giữ 
bệnh nhân tương ứng ở phía bên trái và bên phải, phần chặn bên trái (13) và phần chặn 
bên phải (14) cả hai cùng nối liền với phần đỡ bên dưới (12) và phần đỡ phía sau (11); 
và ít nhất hai tay cầm (15) được cung cấp ở cả hai phần chặn bên trái (13) và phần chặn 
bên phải (14). Vải được sử dụng cho dụng cụ nâng đỡ này là vải dệt hoặc vải không dệt, 
và được làm bằng nguyên liệu không có khả năng phân hủy sinh học hoặc nguyên liệu 
polyme có  khả năng phân hủy sinh học. Dụng cụ có cấu trúc đơn giản, kiểu dáng hợp 
lý, mức độ thoải mái cao và chi phí thấp, và có thể là dụng cụ nâng đỡ có băng đeo thủ 
công được lắp ráp đặc biệt cho mỗi bệnh nhân để sử dụng hạn chế. 
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(11) 46176 
(21) 1-2015-02583 (51) 7 B65G  25/02, B21C  47/24 

(22) 18.01.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/EP2013/000153     18.01.2013 (87) WO2014/111100 A1 24.07.2014 
(71) SMS LOGISTIKSYSTEME GMBH  (DE) 

Obere Industriestrasse 8, 57250 Netphen, Germany. 
(72) HOFMANN, Karl, Robert (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị vận chuyển để di chuyển các dải thép được cuộn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển (1) để di chuyển các dải thép được cuộn để tạo 
thành các cuộn (2), đặc biệt được sản xuất từ các thép mác cường độ cao hoặc siêu cao, 
trong đó để vận chuyển, các cuộn (2) có thể được nâng lên và hạ xuống từ vị trí nghỉ 
trên giá đỡ cuộn (3) nhờ bộ phận nâng cuộn (4) điều chỉnh được theo chiều thẳng đứng, 
trong đó giá đỡ cuộn (3) có hai chi tiết đỡ cuộn (3a, 3b) mà cách nhau theo chiều ngang 
và bộ phận nâng cuộn (4) có hai ngạnh đỡ (4a, 4b), khác biệt ở chỗ ít nhất các chi tiết đỡ 
cuộn (3a, 3b) được đặt không đối xứng với mặt phẳng thẳng đứng (5) qua tâm quay (2a) 
của cuộn (2). 
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(22) 20.12.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2013/076995    20.12.2013 (87) WO2014/100620 26.06.2014 
(30) 61/745,409         21.12.2012     US 

61/784,928         14.03.2013     US 
(71) PLEXXIKON, INC.  (US) 

91 Bolivar Drive, Berkeley, California 94710, United States of America 
(72) WU, Guoxian (CN), CHAN, Katrina (US), EWING, Todd  (US), IBRAHIM, Prabha, 

N.  (US), LIN, Jack (US), NESPI, Marika  (IT), SPEVAK, Wayne  (US), ZHANG, 
Ying (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất và dược phẩm để điều biến kinaza và phương pháp 

điều chế chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính đối với c-kit protein kinaza hoặc c-kit protein 

kinaza đột biến có các đột biến bất kỳ, cũng như phương pháp điều chế hợp chất này. 
Hợp chất này có thể được sử dụng để điều trị bệnh hoặc tình trạng bệnh lý có liên quan 
đến hoạt tính bất thường của c- kit protein kinaza hoặc c-kit protein kinaza đột biến. 
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(11) 46178 
(21) 1-2015-02613 (51) 7 E03B  7/00 

(22) 17.07.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 2014-178676      03.09.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.07.2015 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Shingo ADACHI (JP), Shinsuke TAKAHASHI  (JP), Kenji KOIZUMI  (JP), Kenji 

FUJII  (JP), Motoaki OGUMA  (JP), Takeshi TAKEMOTO  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị ước lượng sự phân phối rò rỉ theo không gian 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị ước lượng sự phân phối rò rỉ theo không gian bao gồm bộ phận 
tập hợp thông tin đo, bộ phận tính toán thông tin nguy cơ, và bộ phận ước lượng sự phân 
phối rò rỉ theo không gian. Bộ phận tập hợp thông tin đo tập hợp trị số được đo từ thiết 
bị đo mà được lắp đặt trên mạng ống dẫn nước. Bộ phận tính toán thông tin nguy cơ tính 
toán trị số nguy cơ rò rỉ từ thông tin đường ống. Bộ phận ước lượng sự phân phối rò rỉ 
theo không gian ước lượng thông số mà được tạo cấu hình từ tập hợp cấu hình vùng để 
hợp nhất các khu vực liền kề trong số các khu vực thu được bằng cách phân chia mạng 
ống dẫn, và cường độ rò rỉ trong mỗi vùng của cấu hình vùng. Bộ phận ước lượng sự 
phân phối rò rỉ theo không gian còn gồm bộ tính toán chỉ số vùng, bộ tính toán chỉ số 
lỗi, và bộ tìm kiếm thông số tối ưu. Bộ tính toán chỉ số vùng tính toán chỉ số vùng dựa 
trên cấu hình vùng. Bộ tính toán chỉ số lỗi tính toán chỉ số lỗi từ chênh lệch giữa trị số 
đo và trị số dự báo được tính toán thông qua việc phân tích mạng ống dẫn thu được bằng 
cách giả định sự phân phối rò rỉ theo không gian dựa trên thông số và trị số nguy cơ. Bộ 
tìm kiếm thông số tối ưu tìm kiếm thông số tối ưu để tối thiểu hóa chỉ số, dựa trên cả chỉ 
số vùng và chỉ số lỗi. 
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(72) Yuji KURASAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị xả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xả có số lượng chi tiết giảm bao gồm ống kép được tạo bởi 
ống trong và ống ngoài. Thiết bị xả được tạo kết cấu để nối với cửa xả của động cơ đốt 
trong, động cơ này được lắp bên trong phương tiện giao thông. Thiết bị xả theo sáng chế 
bao gồm: ống xả có ống trong, ống ngoài được tạo kết cấu để bao mặt ngoài của ống 
trong, và phần hẹp của ống ngoài được bố trí tại một đầu của ống ngoài; bộ giảm thanh 
được nối vào phía cuối của ống xả, phần nối bộ giảm thanh nối bộ giảm thanh với ống 
ngoài bằng mối hàn tại khoảng trống giữa ống ngoài và ống trong theo phương hướng 
kính. Đường kính tại phần hẹp của ống ngoài nhỏ hơn đường kính của ống ngoài tại các 
phần khác. Phần hẹp của ống ngoài được tạo kết cấu để đỡ ống trong theo cách có thể 
trượt được. 
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Akiko IWASA  (JP), Koji UENO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) ống xả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống xả có đường kính ngoài được làm giảm, đồng thời bộ xúc tác 

bên trong ống xả có phía bên ngoài được bọc bằng vỏ. ống xả theo sáng chế bao gồm: 
ống ngoài bộ xúc tác bao gồm đầu thứ nhất, đầu thứ hai và bộ xúc tác được bố trí bên 
trong; đầu ống xả được bố trí ở phía đầu của bộ xúc tác, đuôi ống xả được bố trí ở phía 
đuôi của bộ xúc tác; vỏ được tạo kết cấu để bọc phía bên ngoài của ống ngoài bộ xúc 
tác, trong đó vỏ được cố định vào đầu thứ nhất của ống ngoài bộ xúc tác bằng mối hàn. 
Đầu ống xả hoặc đuôi ống xả được cố định vào đầu thứ nhất của ống ngoài bộ xúc tác 
bằng mối hàn. 
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(86) PCT/EP2013/078017      26.12.2013 (87) WO2014/102299 A2 03.07.2014 
(30) 12306691.2           27.12.2012      EP 

12306694.6           27.12.2012      EP 
(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France 
(72) BAUDAT, Yves (FR), BLANCHE, Francis (FR), CAMERON, BÐatrice (FR), 

DABDOUBI, Tarik (FR), LEFEBVRE, Anne-Marie (FR), MATHIEU, Magali (FR), 
MERINO-TRIGO, Ana (FR), NUNES, Manoel (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kháng thể kháng protein màng liên quan đến lysosom 1 

(LAMP1), thể tiếp hợp miễn dịch chứa kháng thể này và dược 
phẩm chứa thể tiếp hợp miễn dịch  

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn kết đặc hiệu với protein màng liên quan đến lysosom 
1 (LAMP1) ở người và khỉ Macaca và thể tiếp hợp miễn dịch chứa kháng thể này được 

tiếp hợp hoặc được liên kết với các tác nhân ức chế tăng trưởng. Dược phẩm chứa kháng 
thể hoặc thể tiếp hợp miễn dịch và việc sử dụng kháng thể hoặc thể tiếp hợp miễn dịch 
này để điều trị bệnh ung thư cũng được đề cập đến. Sáng chế cũng đề cập đến axit 
nucleic phân lập được và tế bào chủ chứa trình tự mã hóa kháng thể này. 
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(11) 46182 
(21) 1-2015-02797 (51) 7 E01H 1/12 

(22) 31.07.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2016 
(71) Công ty TNHH Kỹ Thuật Sản Xuất - TM Bạch Kim  (VN) 

52/1 đường 265, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bạch Kim Khương (VN) 
(54) Dụng cụ gắp, nhặt rác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ gắp, nhặt rác gồm phần để nắm (1) ở giữa thân và cò để 
kéo (2), đầu trên của thân được lắp bạc (3) bên trong, đầu trên này gắn với một thanh 
nhôm (4), dây cáp (5) lồng vào ống bạc và thanh nhôm rồi gắn với hai lò xo (6), đầu còn 
lại gắn vào cò (2), một đầu của hai lò xo được lồng vào bên trong thanh nhôm, đầu còn 
lại gắn với hai lò xo ngoài (7), một đầu của hai lò xo (7) liên kết với thanh nhôm (4), 
mỗi đầu của lò xo (6) và lò xo (7) gắn với hai tai đàn hồi hai bên (8). 
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(86) PCT/US2014/013026     24.01.2014 (87) WO2014/117003 31.07.2014 
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(71) MINERVA NEUROSCIENCES, INC.  (US) 
1601 Trapelo Road, Suite 284, Waltham, MA 02451, United States of America 

(72) PELLEGRINI, Lorenzo  (US), KARABELAS, Argeris  (US), LUTHRINGER, Remy 
(FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa hợp chất phenoxypropylamin để điều trị bệnh 

trầm cảm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất có công thức I để sử dụng trong điều trị 

bệnh trầm cảm. Cụ thể, sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất 
phenoxypropylamin và dẫn xuất có ái lực chọn lọc và hoạt tính đối kháng đối với thụ thể 
5-HT1A cũng như hoạt tính ức chế tái hấp thu 5-HT để sử dụng trong điều trị bệnh trầm 
cảm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất có công thức II để sử 
dụng trong điều trị bệnh trầm cảm. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất có 
công thức (I) hoặc công thức (II), hoặc muối dược dụng, hydrat, hoặc solvat của nó để 
sử dụng trong điều trị hoặc làm giảm bớt ít nhất một triệu chứng của bệnh trầm cảm ở 
người. 
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(22) 19.02.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/053877         19.02.2014 (87) WO2014/129491 28.08.2014 
(30) 2013-029865         19.02.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2015 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215 Japan 
(72) IEHARA Masato  (JP), HIURA Ryota  (JP), NAKAYAMA Hiroyuki  (JP), 

MABUCHI Yoshihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin giao thông, phương pháp xử lý thông 

tin giao thông và vật ghi đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin giao thông dùng để tính toán vị trí hiện thời 

của phương tiện giao thông, xác định liệu phương tiện giao thông đã đi qua điểm đi qua 
hay chưa và xác định liệu điểm đi qua là điểm xác định hay điểm chưa được xác định. 
Khi phương tiện giao thông xác định được là đã đi qua điểm xác định đó, thì thiết bị xử 
lý thông tin giao thông sẽ kết xuất thông tin đi qua tới khối hiển thị để chỉ báo là 
phương tiện giao đã đi qua điểm đi qua đó.  
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(11) 46185 
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(86) PCT/EP2014/054921     13.03.2014 (87) WO2014/170071 23.10.2014 
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(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG  (AT) 

Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, Austria 
(72) KLIKOVICH Michael (AT), BACHMAYER Josse (AT), ZETTL Karl (AT), 

MARANITSCH Alexander (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ chỉ báo mòn trong hệ thống hỗn hợp làm bằng các gạch 

gốm chịu lửa và thiết bị công nghiệp được lót các gạch gốm 
chịu lửa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chỉ báo mòn trong hệ thống hỗn hợp làm bằng gạch gốm chịu 
lửa (A) có các dấu hiệu khác biệt sau: bộ chỉ báo mòn gồm có bộ ít nhất hai chi tiết 
bằng gốm (10.1, 10.2, 10.3); mỗi chi tiết bằng gốm (10.1, 10.2, 10.3) có ít nhất một 
đoạn bề mặt với biên dạng ba chiều (P, N), trong đó các biên dạng ba chiều (P, N) của 
các đoạn bề mặt tương ứng của các chi tiết bằng gốm (10.1, 10.2, 10.3) liền kề bù cho 
nhau theo cách lắp theo hình dạng; theo hướng mòn (Y) của các chi tiết bằng gốm (10.1, 
10.2, 10.3), các biên dạng ba chiều (P, N) kéo dài, chỉ bên trên chiều dài riêng phần, 
hoặc với hình dạng hình học khác nhau, hoặc chỉ bên trên chiều dài riêng phần với hình 
dạng hình học khác nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị công nghiệp được 
lót các gạch gốm chịu lửa này. 
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1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo, 108-0075, Japan 
(72) SUN, Chen (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây mà nhận dạng số lượng hệ thống 
phụ đặt ở khu vực địa lý thứ nhất; nhận dạng tài nguyên chính khả dụng được phân bổ 
lên các hệ thống phụ, tài nguyên chính là tài nguyên mà hệ thống chính có quyền sử 
dụng ưu tiên; xác định xem số lượng hệ thống phụ đặt ở khu vực địa lý thứ nhất có vượt 
quá trị số ngưỡng định trước hay không; và giới hạn số lượng hệ thống phụ mà tài 
nguyên chính được phân bổ khi xác định được rằng số lượng các hệ thống phụ đặt ở khu 
vực địa lý thứ nhất vượt quá trị số ngưỡng định trước. 
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3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshiro Tachibana (JP), Jun Miyajima (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị in, phương pháp điều khiển thiết bị in và phương tiện 

lưu trữ 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị in và phương pháp điều khiển thiết bị in để có thể sử dụng 

được các loại giấy để dùng làm tờ bìa sách trong trường hợp tạo ra cuốn sách được đóng 
bằng cách đẩy lùi các tờ giấy mà mỗi trong số đó đều đã được in ảnh, đảo chiều các tờ 
giấy này và gập các tờ giấy đã được đảo chiều. 
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(FR), LE FOULGOC, Jean-Marc (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cụm anten và thiết bị truyền thông điện tử có cụm anten này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm anten có thể lắp trên bảng mạch, cụm anten này bao gồm bộ 
phận phát; bộ phận truyền để cấp tín hiệu cho bộ phận phát, bộ phận truyền bao gồm 
phần tử cấp tín hiệu và phần tử nối đất có thể nối với bảng mạch; trong đó: phần tử nối 
đất bao gồm phần nối đất mở rộng, được gập ra xa phần nối đất thứ nhất sao cho nó kéo 
dài qua phần tử cấp tín hiệu và phần nối đất thứ nhất để tạo ra mặt nối đất được tách rời 
khỏi phần tử cấp tín hiệu và có thể nối với bộ phận nối đất của bảng mạch. 
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(72) Yosuke TSUCHIYA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống đèn led cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống đèn LED (điốt phát quang) cho xe máy trong đó nguồn 
sáng được thay từ bóng đèn tròn thành nguồn sáng LED để chuyển đổi thành LED với 
các thay đổi kết cấu nhỏ và chi phí thấp. 
Hệ thống (10) bao gồm: phương tiện hạn chế dòng điện thứ nhất (54) để hạn chế dòng 
điện chảy vào nguồn ánh sáng LED thứ nhất (24); và phương tiện hạn chế dòng điện thứ 
hai (58) để hạn chế dòng điện chảy vào các nguồn ánh sáng LED thứ hai (26,28). 
Chuyển mạch vận hành (60) thiết lập sự cấp điện nối tiếp cho nguồn ánh sáng LED thứ 
nhất (24), các nguồn ánh sáng LED thứ hai (26, 28) và phương tiện hạn chế dòng điện 
thứ nhất (54) để chiếu sáng đèn pha, và thiết lập sự cấp điện nối tiếp cho các nguồn ánh 
sáng LED thứ hai (26,28) và phương tiện hạn chế dòng điện thứ hai (58) để chiếu sáng 
đèn cốt. 
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(72) IEHARA, Masato (JP), HIURA, Ryota (JP), MABUCHI, Yoshihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị dùng cho phương tiện giao thông và phương pháp hiệu 

chỉnh vị trí dùng cho thiết bị này 
  (57)     Mục đích của sáng chế là để cải thiện tính chính xác của việc định vị sau khi đi qua nút 

giao cắt. Bộ định vị (10) của phương tiện giao thông (1) bao gồm bộ lưu trữ thông tin về 
nút giao cắt (12) lưu trữ thông tin về nút giao cắt trong đó tọa độ của các vị trí giao cắt 
được đăng ký kèm theo tổ hợp của hướng đi vào và hướng rẽ ở các nút giao cắt. Bộ định 
vị (10) phát hiện, làm vị trí phát hiện tham chiếu, vị trí của đối tượng di chuyển ở thời 
điểm khi điều kiện đã xác định trước được thỏa mãn trong vùng giao cắt được thiết lập 
cho từng nút giao cắt, thu tọa độ của vị trí giao cắt liên quan dựa trên hướng đi vào và 
hướng rẽ trong vùng giao cắt, và hiệu chỉnh thông tin về vị trí của đối tượng di chuyển 
thu được bằng bộ thu thông tin về vị trí (11) bằng cách sử dụng các tọa độ vị trí của vị 
trí giao cắt và vị trí phát hiện tham chiếu. 
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2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, United States of America 
(72) SINHA, Santosh C. (US), CHOW, Ken (US), WANG, Liming (US), SWIFT, Brandon 

D. (US), ATTAR, Mayssa (US), GARST, Michael E. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược chất chứa gốc xyclosporin A và dược phẩm chứa dược 

chất này dùng để điều trị bệnh về mắt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược chất lai chứa gốc xyclosporin A và gốc steroit. Ngoài ra, sáng 

chế còn đề cập đến dược phẩm chứa dược chất này dùng để điều trị bệnh về mắt. 
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(22) 22.01.2013 (43) 25.03.2016 
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(30) 13/746,531 22.01.2013      US 
(71) REYNOLDS PRESTO PRODUCTS INC.  (US) 

1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, United States of America 
(72) BACH, Gary, M (US), HANDLOS, William, G (US), MCCONNELL, Jeremy, A.  

(US), SCHNEIDER, Cory, S. (US), WEDIN, Bryan, S. (US), STELTER, Patricia, J. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị ghép hoặc truyền lực cho cấu trúc cố định dạng ngăn 

giãn nở và phương pháp truyền lực 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị ghép hoặc truyền lực cho cấu trúc cố định dạng ngăn giãn nở 

và phương pháp truyền lực. Thiết bị này bao gồm bộ phận lồng, thân đinh, và thân máy 
có lỗ để luồn và cọc trụ. Thiết bị này có thể là một phần trong hệ thống cố định dạng 
ngăn. Phương pháp truyền tải từ cấu trúc cố định dạng ngăn giãn nở đến sợi chằng linh 
động bao gồm việc lồng bộ phận lồng của thiết bị qua rãnh hở trong cấu trúc này, lồng 
sợi chằng qua lỗ để luồn trong thân của thiết bị, và quấn sợi chằng quanh cục trụ của 
thân máy. Kit bao gồm phần đồng nhất thứ nhất gồm các ô, ít nhất một thiết bị, và ít 
nhất một sợi chằng để siết chặt thiết bị và phần này cho phép truyền tải từ mạng lưới đến 
sợi chằng. 
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(72) Wai-I WANG (TW), Hsin-Chung WU  (TW), Kuan-Ming SU  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Xe tay ga 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe tay ga. Xe tay ga này bao gồm động cơ, đèn trước, đèn sau và 
vòng dây phân phối điện. Động cơ bao gồm vòi phun và nhiều bộ cảm biến động cơ. 
Vòng dây phân phối điện bao gồm dây điện chính và bó dây điện động cơ. Dây điện 
chính bao gồm bộ kết nối thứ nhất. Bó dây điện động cơ bao gồm bộ kết nối thứ hai. Bộ 
kết nối thứ nhất được kết nối với bộ kết nối thứ hai. Bó dây điện động cơ được kết nối 
điện với dây điện chính. Dây điện chính được kết nối điện với đèn trước và đèn sau. Bó 
dây điện động cơ bao gồm bộ kết nối vòi phun và nhiều bộ kết nối bộ cảm biến. Bộ kết 
nối vòi phun được kết nối với vòi phun. Các bộ kết nối bộ cảm biến được kết nối với các 
bộ cảm biến động cơ tương ứng. 
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(72) Yuko KAWAJIRI (JP), Hisao WATANABE (JP), Ryoji YOSHIMURA (JP), Seiji 

FUJIWARA (JP), Hiroyuki YAMAUCHI (JP), Masafumi KOMAI (JP), Masahiko 
YAMADA (JP), Tsuneji KAMEDA (JP), Masato YOSHINO (JP), Takatoshi ASADA 
(JP), Shigeo KASAI (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống sản xuất hyđro và phương pháp sản xuất hyđro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất hyđro để sản xuất hyđro với hiệu suất cao ngay 
cả khi hyđro được sản xuất bằng cách sử dụng nhiều cụm điện phân. Hệ thống sản xuất 
hyđro này bao gồm các cụm điện phân (12) được bố trí trong bình phản ứng (11), các 
cụm điện phân (12) tạo ra hyđro nhờ quá trình điện phân hơi nước ở nhiệt độ cao bằng 
cách cung cấp hơi nước cho các cụm điện phân này; đường dẫn thứ nhất (13) dẫn hơi 
nước vào từng cụm điện phân (12); đường dẫn thứ hai (14) dẫn khí mang chứa không 
khí là thành phần chính vào trong bình phản ứng (11); và bộ phận điều tiết dòng (17) 
được bố trí tại đầu vào của hơi nước trong từng cụm điện phân (12) để điều tiết lưu 
lượng hơi nước đi vào trong từng cụm điện phân này một cách đồng đều. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất hyđro bằng cách sử dụng hệ 
thống sản xuất hyđro nêu trên. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất chủ vận của thụ thể formyl peptit 2 để sử dụng trong 

việc điều trị bệnh viêm mắt 
  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm chứa ít nhất một chất chủ vận của thụ thể formyl peptit 2 

với lượng hữu hiệu để sử dụng trong việc điều trị bệnh viêm mắt ở đối tượng có nhu cầu 
điều trị. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đáy của bộ phận rót và bộ phận rót dùng trong luyện kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đáy bộ phận rót và bộ phận rót dùng trong luyện kim. Đáy bộ phận 
rót (10) được làm bằng gốm chịu nhiệt (10) có bề mặt trên (10o), bề mặt dưới (10u) và 
rãnh rót (16) kéo dài giữa các bề mặt này, rãnh rót (16) này kéo dài từ khoang khuyếch 
tán (DB) được tạo ra bởi phần sâu hơn (10od) của bề mặt trên (10o), khoang khuyếch 
tán (DB) nằm cách một khoảng theo phương ngang với vùng bề mặt đáy của bộ phận rót 
được dùng làm vùng va đập để rót kim loại nóng chảy lên bộ phận rót và cách một 
khoảng với mỗi chi tiết thổi khí (18) trên đáy của bộ phận rót. Khoang khuyếch tán có 
bậc thẳng đứng (S), ít nhất dọc theo gờ (B) của nó đối mặt với vùng va đập (10i), trong 
đó bậc này có chiều cao nằm trong khoảng từ 40 tới 200mm và có diện tích theo phương 
ngang nằm trong khoảng nhất định, đầu vào của rãnh rót (16) được bố trí lệch so với bậc 
dọc theo gờ của nó đối mặt với vùng va đập (10i). 
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Beverlaai 73, B-8500 Kortrijk, Belgium 
(72) NEERMAN, Johan (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống đỡ và xe được trang bị hệ thống đỡ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống đỡ (1) cho xe (2) có bề mặt đỡ (9) có khả năng mang người 
và/hoặc hàng hóa, trong đó việc điều chỉnh độ cao của bề mặt đỡ (9) là đơn giản và 
nhanh chóng. Hệ thống đỡ (1) bao gồm thành phần đế (5a, 5b), thành phần đỡ (6a, 6b), 
bề mặt đỡ (9), và thành phần đỡ (6a, 6b) nối quay được với thành phần đế (5a, 5b), sao 
cho thành phần đỡ (6a, 6b) có thể quay quanh trục quay (10). Bề mặt đỡ (9) được định 
vị ở một khoảng cách xác định tính từ trục quay (10) nêu trên và kéo dài về cơ bản là 
song song với trục quay (10). Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến xe được trang bị hệ 
thống đỡ nói trên. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dung dịch thẩm tách máu chứa sắt pyrophosphat dạng hòa 

tan dùng để điều trị bệnh thiếu máu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch thẩm tích máu chứa sắt pyrophosphat dạng hòa tan dùng 

để điều trị bệnh thiếu máu. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dò nồng độ khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dò nồng độ khí gồm có chi tiết dò nồng độ khí (10; 20; 30) 
và bộ kiểm soát điện tử (81). Chi tiết dò nồng độ khí (10; 20; 30) có tế bào điện hóa thứ 
nhất (11c). Bộ kiểm soát điện tử (81) được tạo kết cấu để dò nồng độ của lưu huỳnh oxit 
chứa trong khí thử nghiệm dựa vào giá trị dò được thứ nhất tương xứng với dòng điện 
chạy qua tế bào điện hóa thứ nhất (11c) thu được khi điện áp định trước thứ nhất được 
cấp cho tế bào điện hóa thứ nhất (12c). Điện áp định trước thứ nhất là điện áp tại đó 
nước và lưu huỳnh oxit chứa trong khí thử nghiệm được phân hủy trong điện cực thứ 
nhất (11a) của tế bào điện hóa thứ nhất (11c). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dò nồng độ khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dò nồng độ khí gồm có chi tiết dò nồng độ khí (10; 20; 30) 
và bộ kiểm soát điện tử (81). Chi tiết dò nồng độ khí (10; 20; 30) có tế bào điện hóa thứ 
nhất (11c) và tế bào điện hóa thứ hai (12c). Bộ kiểm soát điện tử (81) được tạo kết cấu 
để dò nồng độ của lưu huỳnh oxit chứa trong khí thử nghiệm dựa vào giá trị dò được thứ 
nhất tương xứng với dòng điện chạy qua tế bào điện hóa thứ nhất (11c) thu được khi 
điện áp khử thứ nhất được cấp cho tế bào điện hóa thứ hai (12c) và điện áp đo được cấp 
cho tế bào điện hóa thứ nhất (11c). 
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(72) LAI, Chron-Si (US), BUDDINGTON, Randal (US), LASEKAN, John (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm dinh dưỡng dùng để tăng cường độ sinh khả dụng 

của chất dinh dưỡng hòa tan trong lipit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tăng cường độ sinh khả dụng của chất dinh dưỡng hòa 

tan trong lipit, như axit docosahexaenoic (docosahexaenoic acid - DHA), axit 
arachidonic, tocopherol và carotenoit, ở nhũ nhi sơ sinh hoặc sinh non. Trong phương 
pháp này, chất dinh dưỡng hòa tan trong lipit được dùng trong sản phẩm dinh dưỡng 
(như sữa công thức dùng cho nhũ nhi) dùng cho nhũ nhi sinh non hoặc sơ sinh. Sản 
phẩm dinh dưỡng này chứa (a) lượng hữu hiệu của chất dinh dưỡng hòa tan trong lipit; 
và (b) thành phần béo chứa tổ hợp của: (i) chất béo đã tiêu hóa trước với lượng ít nhất 6 
g/l, trong đó chất béo đã tiêu hóa trước này chứa ít nhất một: monoglyxerit, axit béo tự 
do, hoặc tổ hợp của monoglyxerit và axit béo tự do, và (ii) phospholipit với lượng ít nhất 
1,44 g/l. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tăng cường sự nhận thức ở 
nhũ nhi sơ sinh hoặc sinh non bằng cách sử dụng sản phẩm dinh dưỡng này. 
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(11) 46202 
(21) 1-2015-03228 (51) 7 A24D  3/06,  3/16 

(22) 10.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/022585     10.03.2014 (87) WO2014/164492 09.10.2014 
(30) 61/779,114          13.03.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2015 
(71) CELANESE ACETATE LLC  (US) 

222 West Las Colinas, Suite 900N, Irving, Texas 75039, United States of America 
(72) Lawton E. KIZER (US), Raymond M. ROBERTSON (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Khối xốp, bộ lọc khói chứa khối xốp làm giảm các thành phần 

trong dòng khói và dụng cụ hút thuốc chứa bộ lọc khói này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận khối xốp chứa nhiều hạt hoạt động, nhiều hạt chất kết 

dính, và lớp bao phủ hoạt động sắp xếp trên ít nhất một phần các hạt hoạt động và các 
hạt chất kết dính, trong đó các hạt hoạt động và các hạt chất kết dính được liên kết với 
nhau ở nhiều điểm kết nối; bộ lọc khói làm giảm nồng độ cacbon monoxit và phenol 
trong dòng khói chứa bộ phận khối xốp nêu trên và bộ phận lọc; và dụng cụ hút thuốc 
chứa bộ lọc khói này. Trong một số trường hợp, bộ lọc có thể bao gồm bộ phận khối xốp 
chứa nhiều hạt hoạt động và nhiều hạt chất kết dính, trong đó các hạt hoạt động và các 
hạt chất kết dính được liên kết với nhau ở nhiều điểm kết nối mà không có chất kết dính; 
và bộ phận lọc bao gồm chất kích thích hoạt động.  
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(11) 46203 
(21) 1-2015-03280 (51) 7 A01M  1/00 

(22) 07.09.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 2014-183017 09.09.2014    JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) Norihisa SAKAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp làm giảm sự hư hại do sinh vật gây hại cho quả 

chuối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm sự hư hại do sinh vật gây hại cho quả chuối. 

Phương pháp này bao gồm bước quấn tấm lưới dạng hình dải quanh ít nhất một vị trí 
được lựa chọn trong số cuống, cụm hoa, cuống lá và bẹ thân của cây chuối. 
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(11) 46204 
(21) 1-2015-03285 (51) 7 A24F  47/00, A61M  15/00 

(22) 12.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/EP2014/054821      12.03.2014 (87) WO2014/140087 18.09.2014 
(30) 13159562.1           15.03.2013      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) CLEMENTS, Jeremy Peter (GB), SILVESTRINI, Patrick-Charles (CH), MALGAT, 

Alexandre (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo sol khí, thiết bị tạo sol khí và vật dụng tạo sol 

khí cho hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo sol khí (100), hệ thống này bao gồm: thiết bị tạo sol 

khí (102) kết hợp với vật dụng tạo sol khí (104). Vật dụng tạo sol khí (104) bao gồm: 
ngăn thứ nhất (106) được bịt kín mà bao gồm chi tiết xốp dạng ống và hợp chất tăng 
cường khả năng phân phối được thấm hút trên chi tiết xốp dạng ống; và ngăn thứ hai 
(108) chứa chất lỏng bay hơi. Thiết bị tạo sol khí (102) bao gồm: vỏ bên ngoài (118) 
được thiết kế để nhận vật dụng tạo sol khí (104); chi tiết đục kéo dài (120) để làm thủng 
ngăn thứ nhất (106) và ngăn thứ hai (108) của vật dụng tạo sol khí (104). Chi tiết đục 
kéo dài (120) bao gồm: phần đục (122) gần kề đầu xa của chi tiết đục kéo dài; và phần 
trục (126); và phần cản (124) gần kề đầu gần của chi tiết đục kéo dài. Phần đục (122) có 
đường kính lớn nhất lớn hơn đường kính của phần trục (126), và phần cản (124) có 
đường kính ngoài sao cho nó khớp vào bên trong chi tiết xốp dạng ống của vật dụng tạo 
sol khí (104) khi vật dụng này được tiếp nhận trong thiết bị tạo sol khí (102). 
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(11) 46205 
(21) 1-2015-03287 (51) 7 E06B 3/67 

(22) 08.09.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2015 
(71) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Nam Dương  (VN) 

Lô 58 D, đường số 5, khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, 
Việt Nam 

(72) LI GUOZHU (CN) 
(54) Cụm cách nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm cách nhiệt trong kết cấu khung nhôm, nhằm hạn chế hiệu quả 
độ dẫn nhiệt của khung nhôm, tăng khả năng cách âm, bao gồm: phần khung nhôm là 
hai khung (1) và (2) và phần tấm cách nhiệt, theo đó, hai tấm cách nhiệt (3) và (4) đặt 
song song và được ép khít vào hai khung nhôm này tại các vị trí (5), (6), (7), (8) với mặt 
cắt; do cấu tạo như sáng chế mà bề mặt của các tấm cách nhiệt (3), (4) và bề mặt của 
khung nhôm (1), (2) đã tạo khoảng trống (11) ở giữa; nhờ thế, đã làm cho sản phẩm cửa 
ra vào, cửa sổ, vách ngăn và tường có khả năng cách nhiệt, cách âm hiệu quả. 
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(11) 46206 
(21) 1-2015-03302 (51) 7 C22B  59/00,  3/26 

(22) 09.09.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 2014-184316 10.09.2014       JP 
(71) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

6-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Hiroto SUGAHARA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tách nguyên tố bằng cách chiết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách nguyên tố bằng cách chiết bao gồm bước cho 
pha hữu cơ chứa dung môi chiết là axit đialkylđiglycol amic có công thức: 

r1r2ncoch2och2cooh 

tiếp xúc với dung dịch nước chứa scanđi và ziricon và/hoặc hafini để chiết ziricon 
và/hoặc hafini sang pha hữu cơ. Độ tinh khiết của scanđi có thể được tăng lên một cách 
có hiệu quả bằng bước chiết dung môi đơn giản này. 
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(11) 46207 
(21) 1-2015-03307 (51) 7 A61K  39/002,  39/012, C12N  15/00 

(22) 14.02.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/016359     14.02.2014 (87) WO2014/127185 21.08.2014 
(30) 61/764,681          14.02.2013      US 
(71) 1. THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ARKANSAS  (US) 

2404 North University Avenue, Little Rock, AR 72207, United States of America 
2. THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM  (US) 
3369 TAMU, College Station, Texas 77843-3369, United States of America 

(72) BARTA, John, R. (CA), BERGHMAN, Luc (US), BIELKE, Lisa (US), HARGIS, Billy 
(US), SHIVARAMAIAH, Srichaitanya (IN), FAULKNER, Olivia, B. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật truyền vacxin chứa trình tự polynucleotit dùng để tăng 

cường đáp ứng miễn dịch với ký sinh trùng Apicomplexa và 
dược phẩm chứa vật truyền vacxin này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật truyền vacxin chứa trình tự polynucleotit dùng để tăng cường 
đáp ứng miễn dịch với ký sinh trùng Apicomplexa. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
dược phẩm chứa vật truyền vacxin này. 
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(11) 46208 
(21) 1-2015-03311 (51) 7 A61K  45/06,  31/4439,  31/496,  

31/519,  31/5377,  31/4184,  31/4745,  
31/506,  31/53, A61P  35/00 

(22) 19.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/IB2014/059975         19.03.2014 (87) WO2014/147573 25.09.2014 
(30) 61/804,056         21.03.2013     US 
(71) NOVARTIS AG   (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) CAPONIGRO, Giordano (US), STUART, Darrin (CA), DE PARSEVAL, Laure (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm kết hợp chứa chất ức chế B-Raf và chất ức chế kinaza 

phosphoinositit dùng để điều trị bệnh tăng sinh và kit dùng để 
phát hiện các biến đổi di truyền ở gen B-Raf 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết hợp chứa chất ức chế B-Raf và chất ức chế kinaza 
phosphoinositit dùng để điều trị bệnh tăng sinh. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kit 
dùng để phát hiện các biến đổi di truyền ở gen B-Raf. 
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(11) 46209 
(21) 1-2015-03314 (51) 7 B24B  57/02 

(22) 10.09.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 2014-187599 16.09.2014     JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Yousuke SETO  (JP), Masabumi ITO  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tái tạo bột nhão đánh bóng và phương pháp sản 

xuất nền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tái tạo bột nhão đánh bóng nhằm ngăn chặn khối kết 

tụ của bụi đánh bóng không bị trộn vào bột nhão đánh bóng và cải thiện độ bóng của 
nền một cách dễ dàng. Phương pháp tái tạo bột nhão đánh bóng này bao gồm bước tái 
tạo bột nhão được dùng để đánh bóng tấm thô, bột nhão này chứa thành phần của tấm 
thô do việc đánh bóng tấm thô này. Thành phần của tấm thô bị lẫn vào bột nhão do việc 
đánh bóng này ít nhất gồm nhôm oxit và oxit của kim loại kiềm thổ. Bước tái tạo bột 
nhão nêu trên được thực hiện bằng cách bổ sung axit vào bột nhão để loại bỏ nhôm oxit 
và oxit của kim loại kiềm thổ ra khỏi bột nhão này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất nền nhờ bột nhão thu được 
bằng phương pháp tái tạo nêu trên. 
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(11) 46210 
(21) 1-2015-03323 (51) 7 C21C  5/46 

(22) 10.09.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 10-2014-0126912      23.09.2014   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2015 
(71) WOOJIN ELECTRO-NITE INC.  (KR) 

172, Wonnyulbuk-ro, Cheongbuk-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-833, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Man-Eob (KR), JUNG, Eui-Sung (KR), KIM, Hyo-Sang (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vỏ chứa thiết bị thăm dò phức hợp và thiết bị thăm dò phức hợp

  (57)     Sáng chế đề xuất vỏ chứa thiết bị thăm dò và thiết bị thăm dò. vỏ chứa được nhúng 
chìm trong kim loại nóng chảy để cho phép kim loại nóng chảy được đưa vào trong vỏ 
chứa (107) bao gồm lỗ dòng chảy vào được định rõ trong bề mặt bên của vỏ chứa để cho 
phép kim loại nóng chảy được đưa vào trong vỏ chứa (107), khoang nhận thép (10) và 
khoang gom (18), trong đó kim loại nóng chảy được đưa vào qua lỗ dòng chảy vào được 
đổ đầy, rãnh dẫn nhận thép nối lỗ dòng chảy vào vói khoang nhận thép (10), và rãnh dẫn 
gom mà nối lỗ dòng chảy vào với khoang gom (18). Thiết bị thăm dò kim loại nóng 
chảy còn bao gồm bộ cảm biến nhiệt độ thứ nhất (22) bao gồm bộ phận đo nhiệt độ 
(22c) được bố trí trong khoang nhận thép (10), và khuôn không bằng phẳng được tạo 
thành trên bề mặt bên trong của khoang nhận thép (10). 
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(11) 46211 
(21) 1-2015-03329 (51) 7 B62K  11/00 

(22) 10.09.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 103216225 12.09.2014      TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Ruei-Xing YANG (TW), Cheng-Rong YANG (TW), Tien-Jen TSAI (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe dạng yên ngựa bao gồm khung, chỗ ngồi, thùng xăng và hệ 
thống chống bó phanh. Chỗ ngồi được bố trí cố định trên khung. Thùng xăng cũng được 
bố trí cố định trên khung và được đặt ở phía trước của chỗ ngồi và được tạo rãnh ở mặt 
dưới của nó để có một khoang đỡ. Hệ thống chống bó phanh được bố trí cố định trên 
khung và được chứa trong khoang đỡ của thùng xăng. Nhờ đó, không những mức độ 
khó bị mất cắp của hệ thống chống bó phanh có thể được nâng cao, mà cả tuổi thọ sử 
dụng của hệ thống chống bó phanh cũng có thể được nâng cao nhờ ngăn chặn được các 
tác động của thời tiết do gió, ánh nắng mặt trời và mưa. 
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(11) 46212 
(21) 1-2015-03343 (51) 7 A43B  13/12 

(22) 14.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/027261    14.03.2014 (87) WO2014/152367 25.09.2014 
(30) 61/789,201         15.03.2013     US 

14/206,400         12.03.2014     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United States of America 
(72) COOPER, Aaron AC (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đế giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đế giày dép có đế giữa được làm liền khối hoặc được rạch có chủ ý 
để tạo ra các đường kẻ thẳng và các đường kẻ cong khác nhau. Các đường kẻ thẳng được 
làm liền khối theo chiều rộng giữa các mép trên mặt hình cung trên mặt ngoài. Các 
đường kẻ cong được làm liền khối với các vị trí khác nhau ở phần trên của phần mũi, có 
ít nhất một đường kéo dài xuống qua trung điểm trên phần gót. Đường kẻ cong này duy 
trì độ cong mà các đường cong song song trên mặt ngoài nằm ở một số vị trí và mặt 
hình cung ở các vị trí khác. Ngoài ra, các đường kẻ giao nhau này còn cắt nhau ở trung 
điểm trên phần gót. 
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(11) 46213 
(21) 1-2015-03371 (51) 7 H02K  33/02 

(22) 14.09.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 10-2014-0122259      15.09.2014   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(72) KIM, Jin Hoon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Động cơ rung tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ rung tuyến tính. Động cơ rung tuyến tính gồm có: stato 
gồm có vỏ được lắp với khoảng trống bên trong mà trong đó nam châm được bố trí; bộ 
rung bao gồm vật đàn hồi được bố trí trong khoảng trống bên trong để có thể di chuyển 
một cách tuyến tính, vật nặng được lắp tại vật đàn hồi, và cuộn cảm được bố trí đối mặt 
nam châm; bộ giảm chấn thứ nhất được lắp giữa vật đàn hồi và vật nặng; và bộ giảm 
chấn thứ hai được lắp giữa vật đàn hồi và vỏ. Do đó, động cơ rung tuyến tính có cấu trúc 
giảm chấn kép mà trong đó các bộ giảm chấn được bố trí phía trong và phía ngoài vật 
đàn hồi, sao cho sự va chạm giữa vật nặng và vật đàn hồi được tạo ra tại thời điểm vật 
đàn hồi dịch chuyển tối đa có thể được ngăn chặn và xung lực của vật đàn hồi và bộ 
giảm chấn có thể được giảm, bằng cách đó tạo khả năng giảm nhiễu âm tần số cao. 
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(11) 46214 
(21) 1-2015-03372 (51) 7 H02K  33/02 

(22) 14.09.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 10-2014-0123009      16.09.2014   KR 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(72) YOON, An Soo  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Động cơ rung tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ rung tuyến tính. Động cơ rung tuyến tính bao gồm: phần 
stato bao gồm nam châm, phần tạo rung bao gồm cuộn dây được đặt để đối diện với 
nam châm và bảng mạch in được gắn với cuộn dây, và chi tiết đàn hồi nối phần stato và 
phần tạo rung với nhau, trong đó chi tiết đàn hồi được cung cấp với phần gắn stato được 
gắn với phần stato và phần gắn tạo rung được gắn với phần tạo rung, và phần stato và 
các phần tạo rung được cung cấp với các phần gắn chi tiết đàn hồi lần lượt tương ứng với 
mỗi phần trong số phần gắn stato và phần gắn tạo rung. 
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(11) 46215 
(21) 1-2015-03386 (51) 7 C09D  143/04,  7/12, C08F  230/08, 

C09K  3/00, C09D  5/16 
(22) 16.04.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/060831          16.04.2014 (87) WO2014/175140 30.10.2014 
(30) 2013-091623          24.04.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2015 
(71) NITTO KASEI CO., LTD.  (JP) 

17-14, Nishiawaji 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5330031, Japan 
(72) Hidenori WAKU (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Copolyme dùng để tạo ra chế phẩm phủ chống bám bẩn, 

phương pháp sản xuất copolyme này và vật dụng được phủ 
bằng chế phẩm phủ chống bám bẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến copolyme dùng để tạo ra chế phẩm phủ chống bám bẩn bao gồm 
copolyme (A) chứa nhóm có công thức (1) trên mạch nhánh, và ít nhất một trong số 
nhóm có công thức (2) và nhóm có công thức (3) ở cuối mạch. Chế phẩm phủ chứa 
copolyme này được dùng để tạo ra lớp phủ có khả năng chịu nước, chống bám bẩn và 
không có các khuyết tật, như vết rạn nứt, khi bị ngâm lâu trong nước biển. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp copolyme nêu trên và vật dụng được 
phủ bằng chế phẩm phủ chống bám bẩn. 
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(11) 46216 
(21) 1-2015-03397 (51) 7 C12N  15/09,  9/42,  1/19 

(22) 15.09.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 2014-189007 17.09.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556, Japan 
(72) Yasuhiro KONDO (JP), Jiro OKUMA (JP), Yoshitsugu HIROSE  (JP), Asuka 

YAMAGUCHI (JP), Migiwa SUDA (JP), Tomohiko KATO (JP), Daisuke SHIBATA 
(JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Enzym B-xylosidaza chịu nhiệt, polynucleotit mã hóa enzym 

này và phương pháp sản xuất sản phẩm phân giải 
lignoxenluloza 

  (57)     Sáng chế đề xuất enzym -xylosidaza chịu nhiệt, polynucleotit mã hóa enzym này, 

vectơ biểu hiện enzym này, thể biến nạp chứa vectơ này, phương pháp sản xuất enzym 
này, hỗn hợp glycosidaza chứa enzym này và phương pháp sản xuất sản phẩm phân giải 
lignoxenluloza bằng enzym này. 
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(11) 46217 
(21) 1-2015-03405 (51) 7 A61K  9/00,  31/167 

(22) 14.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/028317     14.03.2014 (87) WO2014/144066 18.09.2014 
(30) 61/794,677          15.03.2013      US 
(71) TARIS BIOMEDICAL LLC  (US) 

99 Hayden Avenue, Suite 100, Lexington, Massachusetts 02421, United States of 
America 

(72) LEE, Heejin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị phân phối dược chất 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị phân phối dược chất không có lỗ phun. Theo một phương án, 
thiết bị theo sáng chế bao gồm thân có ít nhất một vách có khả năng thấm nước gắn với 
bình chứa được tạo ra bên trong thân. Dược phẩm được lưu giữ bên trong bình chứa. 
Thân có phần đàn hồi và ít nhất một nút hãm để đóng lỗ mở của thân. Lỗ mở cửa thân 
nối thông lưu với bình chứa, và nút hãm tiếp xúc phần đàn hồi của thân và kiểm soát sự 
giải phóng dược chất từ thiết bị bằng cách tạo ra một hoặc nhiều vi kênh chuyển tiếp 
giữa phần đàn hồi của thân và ít nhất một nút hãm. Phần đàn hồi có thể tạo ra lỗ mở có 
đường kính trong lớn hơn đường kính ngoài của nút hãm ít nhất 3%. 
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(11) 46218 
(21) 1-2015-03407 (51) 7 C07K  14/54, A61K  38/20, C07K  

16/28 
(22) 14.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/029652    14.03.2014 (87) WO2014/145016 18.09.2014 
(30) 61/800,148         15.03.2013     US 

61/800,795         15.03.2013     US 
61/801,144         15.03.2013     US 
61/821,062         08.05.2013      US 
61/860,176         30.07.2013     US 

(71) GENENTECH, INC.  (US) 
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, United States of America 

(72) SCHEER, Justin (US), OUYANG, Wenjun (US), STEFANICH, Eric, Gary (US), 
VANDLEN, Richard (US), HAAS, Philip, E. (US), KOLUMAM, Ganesh, A. (IN), 
WANG, Xiaoting (CN), ROSS, Jed (US), VAN BRUGGEN, Nicholas (US), LEE, 
Wyne, P. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein dung hợp Fc IL-22 liên kết với thụ thể IL-22, phương pháp 

tạo ra và dược phẩm chứa protein dung hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit IL-22, protein dung hợp Fc IL-22 liên kết với thụ thể IL-

22 và chất chủ vận IL-22. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm và chế phẩm chứa 
chúng. Các phương pháp tạo ra và phương pháp sử dụng chế phẩm và dược phẩm này 
cũng được đề xuất. 
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(11) 46219 
(21) 1-2015-03408 (51) 7 A61K  33/04 

(22) 14.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/029328    14.03.2014 (87) WO2014/144776 18.09.2014 
(30) 61/788,133         15.03.2013     US 
(71) ALLTECH, INC.  (US) 

3031 Catnip Hill Pike, Nicholasville, KY 40356, United States of America 
(72) POWER, Ronan (IE), EGAN, Casey (US), YIANNIKOURIS, Alexander (FR), LAN, 

Zi-Jian (US), XIAO, Rijin (CN), JACKSON, Lewis, Collen (US), KWIATKOWSKI, 
Stefan (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa selen để điều trị và ngăn ngừa bệnh hoặc tình 

trạng bệnh liên quan đến sự rối loạn chức năng của ty thể 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa selen (ví dụ, nấm men được làm giàu selen và các 

hợp chất chứa selen thu được hoặc có nguồn gốc từ nấm men) được sử dụng để điều trị 
và ức chế bệnh béo phì, đái tháo đường và các tình trạng bệnh liên quan. Cụ thể, sáng 
chế đề cập đến chế phẩm chứa nấm men đã làm giàu selen (ví dụ, nấm men được làm 
giàu selen chứa selen vô cơ với lượng 2% hoặc nhỏ hơn), hợp chất chứa selen có mặt 
trong chế phẩm này và/hoặc thu được từ chúng, được sử dụng để tăng cường hoạt tính và 
chức năng của ty thể (ví dụ, trong cơ vân và gan) ở đối tượng (ví dụ, dưới dạng liệu pháp 
điều trị và/hoặc điều trị phòng ngừa bệnh đái tháo đường, béo phì và các tình trạng bệnh 
liên quan). 
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(11) 46220 
(21) 1-2015-03417 (51) 7 B62J  9/00,  11/00,  17/06,  23/00 

(22) 16.09.2015 (43) 25.03.2016 
(30) JP2014-189905 18.09.2014     JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Kota TAKIZAWA  (JP), Takasumi YAMANAKA (JP), Takeshi KAWATANI (JP), 

Yu MIYAJIMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu phía trước xe của xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu phía trước xe của xe ngồi kiểu để chân hai bên giúp hạn chế 
sự nhô ra của ổ điện và các linh kiện điện gắn với ổ điện vào trong khoảng trống để chân 
mà không mở rộng thân xe. 
Kết cấu phía trước xe của xe ngồi kiểu để chân hai bên theo sáng chế bao gồm tấm che 
chân (20) đối mặt với người lái, ổ điện (30) được bố trí ở tấm che chân (20), đầu vào 
(30a) để lắp linh kiện điện được tạo trong ổ điện (30), và ổ điện (30) được gắn vào mặt 
(24b) của tấm che chân (20) ở phía người lái sao cho đầu vào (30a) quay mặt ra bên 
ngoài theo hướng chiều rộng xe. 
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(11) 46221 
(21) 1-2015-03433 (51) 7 H01B  13/012 

(22) 17.09.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 2014-192122 22.09.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2015 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14 Nishisuehiro-cho, Yokkaichi, Mie 510-8503 Japan 
(72) Daiki MORIMOTO  (JP), Takayoshi KONISHI  (JP), Tatsuya TSUZAKI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị gắn chi tiết bên ngoài hình ống và phương pháp chế 

tạo môđun dây điện có chi tiết bên ngoài hình ống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gắn chi tiết bên ngoài hình ống có thể thực hiện nhanh 

chóng tác vụ lắp chi tiết bên ngoài hình ống vào dây điện và tác vụ quấn băng quanh chi 
tiết bên ngoài hình ống. Thiết bị gắn chi tiết bên ngoài hình ống (20) gồm gá che ống 
(60), cơ cấu kéo (80) kéo chi tiết bên ngoài hình ống và dây điện từ gá che ống (60), và 
cơ cấu quấn băng (30). Gá che ống (60) dẫn hướng chi tiết bên ngoài hình ống, vốn có 
rãnh được tạo trên đó, để có thể được lắp vào dây điện trong khi rãnh được căng mở. Cơ 
cấu kéo (80) kéo chi tiết bên ngoài hình ống và dây điện từ gá che ống ở trạng thái trong 
đó một phần đầu của chi tiết bên ngoài hình ống đã được lắp vào dây điện. Cơ cấu quấn 
băng (30) nằm trên phía theo hướng kéo dây điện tương đối với gá che ống (60), và quấn 
băng dính quanh chi tiết bên ngoài hình ống bằng cách quay thân cuốn băng quanh chi 
tiết bên ngoài hình ống khi chi tiết bên ngoài hình ống được kéo từ gá che ống bởi cơ 
cấu kéo (80). Sáng chế này cũng đề cập đến phương pháp chế tạo môđun dây điện có chi 
tiết bên ngoài hình ống. 
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(11) 46222 
(21) 1-2015-03434 (51) 7 C04B  35/64 

(22) 17.09.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 10-2014-0124259      18.09.2014   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2015 
(71) SKC CO., LTD.  (KR) 

84, Jangan-ro 309beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16336, Republic of 
Korea 

(72) Hyoung Wook CHUNG (KR), Eun Su YANG (KR), Jin Cheol KIM (KR), Dong Gyu 
LEE  (KR), Jun Rok OH  (KR), Jun Yeong KIM  (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm thiêu kết và phương pháp chế tạo tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cấp đến tấm thiêu kết và phương pháp chế tạo tấm này. Tấm thiêu kết có 
các mấu lồi cực nhỏ được truyền từ bề mặt giấy theo cách không ép lên ít nhất một bề 
mặt của nó, và do vậy, không dễ tách ra sau khi màng bảo vệ được gắn, và cũng có thể 
ngăn không cho tạo ra các bọt, vốn có thể được tạo ra trên màng bảo vệ trong quá trình 
tách lớp anten. Hơn nữa, do độ nhám bề mặt tối ưu của tấm thiêu kết có thể đạt được 
bằng phương pháp đơn giản, chi phí sản xuất của tấm thiêu kết có thể được giảm đáng 
kể so với phương pháp thông thường là ép lên màng PET có độ nhám định trước. Việc 
điều chỉnh độ nhám bề mặt được tạo điều kiện thuận lợi, và khi hai hoặc nhiều tấm được 
xếp chồng để thiêu kết, thì đạt được khả năng tách thành các tấm thiêu kết riêng biệt tốt 
hơn. 
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(11) 46223 
(21) 1-2015-03454 (51) 7 A61K  9/19,  31/675,  31/69,  45/06,  

35/00,  37/02 
(22) 27.02.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/019137    27.02.2014 (87) WO2014/134355 A1 04.09.2014 
(30) 61/771,525         01.03.2013     US 

61/887,165         04.10.2013     US 
(71) ASTEX PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Tổ hợp và kit chứa dẫn xuất của dexitabin và quy trình bào 

chế 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp chứa dẫn xuất của dexitabin và hoạt chất khác, bao gồm 

chất hoạt hóa tế bào T, vacxin ung thư, và chất phụ trợ. Một số dẫn xuất của dexitabin 
có khả năng bảo quản và độ bền hóa học tốt hơn, với hoạt tính sinh lý học tương đương. 
Tổ hợp theo sáng chế được sử dụng để điều trị một hoặc nhiều hội chứng loạn sản tủy, 
bệnh ung thư, rối loạn huyết học, hoặc bệnh liên quan tới sự tổng hợp hemoglobin bất 
thường. 
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(72) MUNCH, Christian (DK), KOFOD, Lene Venke (DK), DRAHOS, David (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm và phương pháp cải thiện sức khỏe của động vật 

thủy sinh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm và phương pháp cải thiện sức khỏe của động vật thủy 

sinh, trong đó chế phẩm này chứa một hoặc nhiều chủng vi khuẩn được chọn. 
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(71) HANMI PHARM. CO., LTD.  (KR) 
214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-958, Republic of Korea 

(72) HWANG, Sang Youn (KR), HUH, Yong Ho (KR), KIM, Jin Young (KR), HONG, 
Sung Hee (KR), CHOI, In Young (KR), JUNG, Sung Youb (KR), KWON, Se Chang 
(KR), KIM, Dae Jin (KR), KIM, Hyun Uk (KR), JANG, Myung Hyun (KR), KIM, 
Seung Su (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất tương tự insulin, thể tiếp hợp chứa chất tương tự insulin 

và phương pháp sản xuất thể tiếp hợp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất tương tự insulin có chuẩn độ và ái lực gắn kết với thụ thể 

insulin giảm so với dạng nguyên thể nhằm tăng thời gian bán thải của insulin trong máu. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thể tiếp hợp chứa chất tương tự insulin, chế phẩm 
insulin giải phóng kéo dài và phương pháp sản xuất thể tiếp hợp này. 
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(72) Woojeong Kim (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Xích lăn kép dùng cho đường lầy có đặc tính gỡ bùn được cải 

thiện 
  (57)     Sáng chế đề cập tới xích lăn kép dùng cho đường lầy có đặc tính gỡ bùn được cải thiện, 

và cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới xích lăn được sử dụng làm phương tiện di chuyển của 
xe chạy xích để đảm bảo khả năng di chuyển hữu hiệu thậm chí trên đường lầy bằng 
cách cải thiện đặc tính gỡ bùn và tăng đáng kể lực dẫn động trong suốt hoạt động di 
chuyển bằng cách tăng lực ma sát. Theo sáng chế, xích lăn kép có các cặp phần lồi ở 
giữa nằm kéo dài theo chiều rộng nhưng không được tạo ở các phần bên, và các cặp 
phần lồi phía bên được tạo ra xen kẽ chỉ  ở một phần bên giữa các cặp phần lồi ở giữa, 
và bùn được dẫn và được gỡ dễ dàng và êm nhẹ nhờ khoảng trống rộng của các ô hở đối 
diện với các cặp phần lồi phía bên và các rãnh gỡ bùn tự làm sạch được tạo ra theo cùng 
đường thẳng với các cặp phần lồi phía bên. 
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(72) Rong-Bin GUO  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phanh liên động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh liên động bao gồm cơ cấu vận hành phanh thứ nhất, 
cơ cấu vận hành phanh thứ hai, cơ cấu phanh trống, bơm phanh chung, bộ kẹp phanh, 
dây cáp phanh thứ nhất và dây cáp phanh thứ hai. Cơ cấu phanh trống bao gồm đế phanh 
trống, và cần phanh và phần lồi ra đều được bố trí trên đế phanh trống này. Bơm phanh 
chung bao gồm thân hình trụ, cần đẩy được nối quay được với thân hình trụ, pit tông trụ 
và bình chứa dầu. Hai đầu của dây cáp phanh thứ nhất lần lượt được nối với tay phanh 
thứ hai và cần phanh. Hai đầu của dây cáp phanh thứ hai lần lượt được nối với tay phanh 
thứ nhất và cần phanh. Do đó, sáng chế có lợi nhờ có hệ thống phanh mà khóa liên động 
phanh đĩa và phanh trống một cách đồng thời. 
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(72) BI, Mingda  (US), KUEHL, Robert  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa hợp chất dị vòng và quy trình bào chế dược 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất một số dược phẩm chứa omecamtiv mecarbil nhất định và phương 

pháp bào chế chúng. 
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(72) MAURER, Scott M.  (US), ELLER, Michael R.  (US), LI, Zhixian (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tăng khả năng chống ăn mòn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tăng khả năng chống ăn mòn sử dụng quy trình xoay 
bề mặt ma sát (Friction surface Stirring - FSS) trên bề mặt của vật thể kim loại. Quy 
trình FSS tiến hành trên một phần hoặc toàn bộ bề mặt của vật thể kim loại, tại (các) vị 
trí tách biệt với điểm nối được hàn ma sát xoay. Quy trình FSS trên bề mặt tạo ra “lớp 
phủ” biến đổi cơ học chống ăn mòn trên vật thể. “Lớp phủ” này được tạo thành bởi độ 
dày của vật liệu của vật thể đã được xử lý bằng quy trình FSS. Theo một ví dụ minh họa, 
quy trình này có thể được áp dụng cho dải kim loại sau đó được tạo thành dạng ống, 
trong đó bề mặt được phủ nằm trên phần bên trong của ống khiến cho ống có khả năng 
chống chịu cao với các dòng ăn mòn như nước biển. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tăng hiệu quả hoạt động của thiết bị làm bay hơi 

và hệ thống chuyển đổi năng lượng nhiệt đại dương áp dụng 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp làm mát trong hệ thống chuyển đổi năng 
lượng nhiệt đại dương (Ocean Thermal Energy Conversopm - OTEC) trong đó chất lỏng 
hoạt động quá lạnh từ đầu ra bơm chất lưu hoạt động được sử dụng để làm mất động cơ 
bơm chất lưu hoạt động, cả trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua trao đổi nhiệt với chất lưu 
thứ cấp. Nhiệt từ động cơ được thải vào trong chất lưu hoạt động ngay trước khi chất lưu 
hoạt động chảy vào thiết bị làm bay hơi giúp làm giảm phụ tải nhiệt trong thiết bị làm 
bay hơi, nghĩa là có nhiều cơ hội cho thiết bị làm bay hơi để tạo ra năng lượng. Cũng 
vậy, do các thiết bị làm bay hơi hai pha, như các thiết bị trong hệ thống OTEC, là ít hiệu 
quả hơn các bộ phận trao đổi nhiệt đơn pha tại việc gia nhiệt đơn pha, nên việc gia nhiệt 
sơ bộ của chất lưu hoạt động này sẽ giúp hiệu quả hoạt động của thiết bị làm bay hơi trở 
nên bền vững. 
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(72) NAGURNY, Nicholas J. (US), BECKNER, Derek M. (US), ELLER, Michael R. (US), 

MAURER, Scott M. (US), OWEN, Trevor J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình kết nối ống vào tấm ống và bộ phận trao đổi nhiệt 

sử dụng tấm ống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình kết nối ống vào tấm ống tạo ra bộ trao đổi nhiệt kiểu ống 

lồng (110), trong đó các đầu (230, 232) của các ống (216) được gắn vào tấm ống (220) 
trong khi phản ứng lại các lực hàn ma sát xoay (Friction stir weld - FSW) được áp dụng 
mà không tạo ra đường nứt hoặc biến dạng cục bộ gần các đầu (230, 232) của các ống 
(216). Cụ thể, phần lắp khít giao nhau được sử dụng để khóa các đầu (230, 232) của các 
ống (216) vào tấm ống (220) mà không làm loe ra hoặc mở rộng các đầu (230, 232). 
Quy trình hàn ma sát xoay sau đó được ứng dụng để hàn các đầu (230, 232) của các ống 
(216) vào tấm ống (220). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bộ phận trao đổi nhiệt sử dụng tấm ống nêu trên. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu đê chắn sóng sử dụng khối thép bốn chân 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu đê chắn sóng sử dụng khối thép bốn chân bao gồm: các khối 
bốn chân phía dưới (110) được đặt ở đáy biển, mỗi khối bốn chân phía dưới (110) có các 
cọc thép (111, 112, 113) được nối với nhau và các lỗ dẫn nước chảy qua (114) cho phép 
nước biển chảy vào bên trong các cọc thép; các khối bốn chân ở giữa (120) được đặt trên 
các khối bốn chân phía dưới (110) và được bao phủ bởi nước biển bên dưới bề mặt nước 
biển hoặc nhô lên trên bề mặt nước biển phụ thuộc vào thủy triều lên và thủy triều 
xuống, mỗi khối bốn chân ở giữa (120) có các cọc thép (121, 122, 123) và lỗ nước chảy 
vào (124) được tạo ra trên cọc thép bất kỳ để nước đi vào bên trong các cọc thép; và các 
khối bốn chân phía trên (130) được đặt trên khối bốn chân ở giữa (120) và được duy trì 
để luôn nhô lên trên mặt nước biển, mỗi khối bốn chân phía trên (130) có các cọc thép 
(132, 133) và lỗ nước chảy vào (134) được tạo ra trên cọc thép bất kỳ để nước đi vào bên 
trong các cọc thép. Nhờ kết cấu kỹ thuật nêu trên, nên dễ dàng sản xuất và xây dựng các 
khối bốn chân, để xử lý dòng hải lưu và sóng một cách ổn định trong suốt thời gian dài 
và để bảo vệ môi trường và tái sử dụng. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống đa chiếu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đa chiếu bao gồm nhiều bề mặt chiếu, trên đó các hình 
ảnh được chiếu, được bố trí quanh khán phòng, và nhiều bề mặt chiếu bao gồm các dạng 
bề mặt chiếu khác nhau. Theo sáng chế, có thể cung cấp cho khán giả hình ảnh có hiệu 
ứng ba chiều và độ sâu hình ảnh cao và tạo ra các hình ảnh có các điểm nhìn đa chiều 
sao cho khán giả có thể cảm nhận như thể họ đang ở trong không gian được tạo ra bởi 
các hình ảnh. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể đột biến protein VP2 của virut gây bệnh lở mồm long 

móng (FMDV), capsit ổn định của FMDV, vacxin chứa thể đột 
biến này và phương pháp tạo ra thể đột biến này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thể đột biến protein VP2 của virut gây bệnh lở mồm long móng 
(foot-and-mouth disease virus - FMDV), sự ổn định của capsit của virut gây bệnh lở 
mồm long móng này, nhờ đột biến thay thế đặc hiệu của các axit amin trong vùng đặc 
hiệu của FMDV VP2. Sáng chế còn đề cập đến capsit của PMDV được làm ổn định và 
vacxin kháng FMD chứa thể đột biến này, phương pháp tạo ra thể đột biến này và 
phương pháp sản xuất vacxin.  
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Joshua T. (US), KAROW, Margaret  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mutein interleukin-2, protein dung hợp và phương pháp làm 

tăng tỷ lệ tế bào T điều biến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử mutein IL-2 và phân tử dung hợp mutein IL-2 Fc ưu tiên để 

phát triển và hoạt hóa tế bào T điều biến và dễ được sản xuất trên quy mô lớn. Sáng chế 
còn đề xuất phân tử biến thể Fc của IgG1 của người thiếu chức năng cảm ứng hoặc có 
chức năng cảm ứng giảm mạnh và ổn định mặc dù không được glycosyl hóa ở N297. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến peptit liên kết mà được glycosyl hóa khi được biểu 
hiện ở động vật có vú. 
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(72) MEIR, Adrian (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy dệt kim, bộ phận cấp sợi cho máy dệt kim và phương pháp 

dệt kim bộ phận dệt kim 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận cấp sợi (220) cho máy dệt kim bao gồm đòn cấp (240) có 

vùng phân phối (245) được tạo kết cấu để cấp bó sợi (206) về phía giường dệt kim của 
máy dệt kim. Bộ phận cấp sợi (220) cũng bao gồm chi tiết đẩy hỗ trợ vận hành bởi đòn 
cấp (240). Chi tiết đẩy (215) được tạo kết cấu để đẩy một phần của bộ phận dệt kim để 
tạo ra khe hở cho bó sợi (206) sẽ được kết hợp vào trong bộ phận dệt kim. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cụm thiết bị tạo ra phần hiển thị lửa từ nhiên liệu lỏng và 

phương pháp tạo ra ngọn lửa nhiên liệu lỏng cháy liên tục, có 
chiều cao biến đổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm thiết bị tạo ra phần hiển thị lửa từ nhiên liệu lỏng có khay đốt 
với vật liệu xốp không cháy được đặt trong khay đốt được định vị liền kề, ở trên hoặc 
trong kết cấu không cháy. Nguồn nhiên liệu lỏng được được định vị cách một khoảng 
với khay đốt, và được bố trí với các đường dẫn để cho nhiên liệu lỏng chảy giữa các 
nguồn nhiên liệu lỏng và các khay. Các đường dẫn có thể bao gồm van điều chỉnh để 
điều khiển lượng chất lỏng chảy qua đó. Các van này có thể được lập trình trước để tạo 
ra dòng thiết lập trước theo thời gian hoặc được điều khiển từ xa bởi bộ điều khiển dòng. 
Nhiên liệu được làm bốc cháy từ vật liệu xốp không cháy tạo ra hình dạng bên ngoài của 
bề mặt đốt trên kết cấu không cháy. Bố trí này tạo ra việc cấp nhiên liệu liên tục nhưng 
biến đổi cho vật liệu xốp không cháy và cho phép tốc độ cấp nhiên liệu được biến đổi để 
tạo ra chiều cao ngọn lửa biến đổi hoặc biến đổi vị trí của ngọn lửa theo cách có điều 
khiển. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo ra ngọn lửa nhiên liệu lỏng 
cháy liên tục, có chiều cao biến đổi. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất bốn vòng dùng làm chất ức chế bromodomain và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó, R1, R2, R6, Y1, Y2, Y3, A1, A2, A3, và A4 có nghĩa như được nêu trong bản mô 
tả; muối dược dụng của hợp chất này. Các hợp chất theo sáng chế là hữu ích dùng làm 
hoạt chất điều trị bệnh và tình trạng bệnh bao gồm bệnh viêm, bệnh ung thư và AIDS. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa một hoặc nhiều hợp chất có công thức (I) 
này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống xác định người sử dụng trong phạm vi gần, hệ thống 

và phương pháp cấp thông tin sử dụng hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xác định người sử dụng trong phạm vi gần, hệ thống và 

phương pháp cung cấp thông tin sử dụng hệ thống này trong đó một máy khách có thể 
tìm kiếm và xác định một người sử dụng nằm trong phạm vi gần, có thể nhìn thấy được 
bằng mắt thường, thông qua việc xác định mạng hoặc truyền thông phạm vi gần, và 
trong đó thông tin mở về người được nhận dạng có thể được cung cấp hoặc một quảng 
cáo dựa trên vị trí có thể được gửi tới người sử dụng được tìm kiếm. 
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(72) KURODA Mitsuji (JP), MIYAZAWA Izumi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp bột làm bánh donut, hỗn hợp bột đông lạnh làm bánh 

donut, bánh donut và phương pháp sản xuất bánh donut 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp bột làm bánh donut có cấu trúc lớp: lớp hỗn hợp bột mịn 

và lớp hỗn hợp bột nhão. Nếu sử dụng hỗn hợp bột làm bánh donut có thể tạo ra bánh 
donut mềm, phồng xốp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp bột đông lạnh làm 
bánh donut, bánh donut và phương pháp sản xuất bánh donut chất lượng cao. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình phân tách các thành phần trong dòng nguyên liệu 

bằng sự phân tách nhờ hấp phụ ngược chiều mô phỏng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình phân tách các thành phần trong dòng nguyên liệu bằng sự 

phân tách nhờ hấp phụ ngược chiều mô phỏng, quy trình này bao gồm các bước: dẫn 
dòng nguyên liệu vào hai cửa khác nhau thông qua hai ống dẫn khác nhau tương ứng 
dọc theo khoang phân tách nhờ hấp phụ nhiều lớp có các lớp được ghép nối liên tiếp 
thông với nhau và bao gồm số lượng cửa cách nhau định trước với các ống dẫn tương 
ứng thông với chúng để dẫn và tháo chất dịch vào và ra khỏi khoang phân tách nhờ hấp 
phụ và tháo dòng sản phẩm tách và dòng dịch tàn dư qua hai cửa khác nhau của khoang 
phân tách nhờ hấp phụ nhiều lớp thông qua hai ống dẫn tương ứng khác nhau; rửa chất 
dịch còn dư bao gồm chất giải hấp phụ còn dư từ ống dẫn trung gian giữa ống dẫn dòng 
chất giải hấp phụ và ống dẫn dòng dịch tàn dư ra xa khoang phân tách nhờ hấp phụ để 
loại bỏ chất dịch còn dư từ ống dẫn trung gian; hướng chất dịch còn dư được rửa từ ống 
dẫn trung gian đến đích khác không phải cửa vào của tháp tách dịch tàn dư; và dịch 
chuyển dòng dịch tàn dư tới ống dẫn trung gian và tháo dòng dịch tàn dư qua ống dẫn 
trung gian.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất làm tan huyết khối, chống tạo huyết khối và loại bỏ 

gốc tự do, phương pháp điều chế và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất đồng thời có ba hoạt tính là làm tan huyết khối, tấn công 
huyết khối/chống huyết khối và loại bỏ gốc tự do cũng như phương pháp điều chế hợp 
chất này, dược phẩm có chứa hợp chất này, cấu trúc siêu hình cầu và cách thức sử dụng. 
Hợp chất có công thức hóa học như sau:  

 

 
 
trong đó T, Q, R1 và R2 được định nghĩa trong bản mô tả.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ cảm ứng dạng máng và lò cảm ứng dạng máng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ cảm ứng dạng máng dùng cho lò cảm ứng dạng máng, bộ cảm 
ứng dạng máng bao gồm (a) lớp lót dạng máng và (b) lớp lót hỗ trợ để đỡ lớp lót dạng 
máng để tình trạng nguyên vẹn của lớp lót dạng máng được đảm bảo trong quá trình 
nung nóng, sấy khô, hoặc vận hành của lò cảm ứng dạng máng. Sáng chế cũng đề cập 
đến lò cảm ứng dạng máng. 
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(54) Dụng cụ đỡ cổ, cột sống và tủy sống để đỡ nhũ nhi và bộ chăn 

để bọc nhũ nhi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chăn (200) để bọc nhũ nhi (ví dụ, trẻ sơ sinh) bao gồm thân 

chăn (224) tạo thành túi (228) ở giữa lớp trên (226a) và lớp dưới (226b) của thân ở một 
đầu của thân chăn (224), túi (228) này có thể tiếp cận được qua miệng (230) có thể đóng 
lại tuỳ chọn để làm kín túi (228). Sáng chế cũng đề cập đến dụng cụ đỡ (100) để đỡ cổ, 
cột sống và tuỷ sống, được làm bằng vật liệu bán cứng được chèn vào theo cách tháo ra 
được trong túi (228) của thân chăn (224) và được cố định bên trong chăn này bởi túi 
(228) để giữ dụng cụ đỡ (100) ở vị trí gần như cố định bên trong thân chăn (224). Dụng 
cụ đỡ (100) này đỡ đầu, cổ, cột sống và tuỷ sống của trẻ sơ sinh hoặc nhũ nhi khi nhũ 
nhi được đặt lên thân chăn (224) trong tư thế nằm ngửa và được quấn trong thân chân 
(224), để tránh tổn thương cho đầu, cổ, cột sống và tuỷ sống của nhũ nhi này khi được 
bế trên tay. 
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(72) TOIVANEN, Heidi Mirjam (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị có cơ cấu khóa và phương pháp tạo ra thiết bị điện tử 

có cơ cấu khóa 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị có cơ cấu khóa, và phương pháp tạo ra thiết bị có cơ cấu khóa, 

cơ cấu khóa được tạo kết cấu để gắn phần thân của thiết bị hoặc thiết bị điện tử và phần 
vỏ của thiết bị hoặc thiết bị điện tử với nhau. Cơ cấu khóa bao gồm chi tiết khóa kéo, dài 
được tạo kết cấu để được gắn vào bên trong phần thân. Chi tiết khóa được tạo kết cấu để 
có thể di chuyển giữa vị trí mở và vị trí đóng bên trong phần thân và chi tiết khóa kéo 
dài dọc theo hầu hết chiều dài của một mép của phần thân. Tại vị trí đóng, chi tiết khóa 
ăn khớp với phần vỏ nhờ đó gắn phần vỏ và phần thân với nhau. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng chứa deferasirox và quy 

trình bào chế dược phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng qua đường miệng chứa deferasirox giải phóng 

chậm trong điều kiện của dạ dày và giải phóng nhanh ở độ pH trung tính hoặc gần trung 
tính, quy trình bào chế dược phẩm chứa deferasirox, quy trình bào chế viên nén chứa 
deferasirox được bao. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến viên nén dùng qua đường 
miệng ở dạng liều cụ thể chứa deferasirox và vi hạt dùng qua đường miệng dưới dạng 
liều cụ thể dùng cho trẻ nhỏ chứa deferasirox. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông tin trạng thái kênh 

trong hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây. Phương pháp truyền thông tin 

trạng thái kênh (channel state information-CSI) bởi thiết bị đầu cuối trong hệ thống 
truyền thông không dây theo phương án của sáng chế bao gồm: việc lấy mẫu con bảng 
mã thứ nhất được liên kết với chỉ báo ma trận tiền mã hóa (precoding matrix index-PMI) 
thứ nhất và bảng mã thứ hai được liên kết với PMI thứ hai theo chế độ con thông báo 
cho các cổng 4 anten; và thông báo thông tin trạng thái kênh dựa trên bảng mã thứ nhất 
được lấy mẫu con và bảng mã thứ hai được lấy mẫu con, trong đó chỉ số bảng mã thứ 
nhất đối với PMI thứ nhất có thể được xác định là một trong số 0, 4, 8, và 12 khi chỉ báo 
hạng (rank indictor-RI) bằng 1 hoặc 2, chỉ số bảng mã thứ hai đối với PMI thứ hai có 
thể được xác định là một trong số 0, 2, 8, và 10 khi RI bằng 1, và chỉ số bảng mã thứ hai 
đối với PMI thứ hai có thể được xác định là một trong số 0, 1, 4, và 5 khi RI bằng 2. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình loại bỏ nitơ theo cách thức sinh học ra khỏi nước 

thải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ nitơ theo cách thức sinh học ra khỏi nước thải bao 

gồm các bước cung cấp dòng nước thải chứa amoni; cung cấp liên tục dòng nước thải tới 
bình phản ứng chứa bùn dạng hạt gồm các hạt có lõi là vi khuẩn anammox và mép ngoài 
là vi khuẩn oxy hóa amoniac; đưa nước thải trong bình phản ứng qua quá trình oxy hóa 

amoni với điều kiện gồm nhiệt độ 5 - 25°C, nồng độ oxy hòa tan 0,4 - 4,0 mg/L, thời 
gian lưu của nước từ 0,5 giờ đến 1,5 ngày để thu được nitơ dạng khí và phần phân tán 
của bùn dạng hạt và bùn không phải dạng hạt trong nước thải được xử lý; và phân tách 
liên tục phần phân tán thu được thành dòng chứa bùn dạng hạt và dòng chứa nước thải 
đã được xử lý và bùn không phải dạng hạt và quay vòng bùn dạng hạt tới bình phản ứng. 
Trong đó, thời gian lưu của bùn dạng hạt và bùn không phải dạng hạt bất kỳ lần lượt là ít 
nhất mười lần và nhiều nhất ba lần thời gian lưu của nước. 
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(72) Phan Trung Nghĩa (VN), Trịnh Xuân Anh (VN), Nguyễn Hữu Trung (VN) 
(54) Quy trình phá nhũ tương cho hệ dung dịch nước thải làm mát 

trong quá trình cán luyện thép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình phá nhũ tương cho hệ dung dịch nước thải làm mát trong 

quá trình cán luyện thép. Dung dịch nước làm mát này là dung dịch nhũ tương nước 
dầu, đây là chất thải của quá trình làm mát máy cán trong quá trình cán thép có thành 
phần bao gồm 90% nước và 10% dầu. Quy trình này khác biệt ở chỗ, sau khi đã loại bỏ 
tạp chất cặn và váng dầu thì tiến hành cho hoá chất BaCl2 vào khuấy trộn với dung dịch 
nước thải làm mát máy cán, sau đó cho Al2(SO4)3 vào khuấy nhanh để lắng đọng kết tủa, 
sau một thời gian thu được nước đã được xử lý đạt tiêu chuẩn ở phía trên bể và có thể 
thải ra khu vực đường ống nước thải chung bằng cách bơm nước phía trên bể ra đường 
ống chung có lưới lọc. 
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(54) Hệ thống khuyến cáo chứng khoán 

  (57)     Sáng chế bộc lộ hệ thống tự động cung cấp khuyến cáo về cổ phiếu tới người sử dụng. 
Cụ thể, sáng chế bộc lộ hệ thống khuyến cáo chứng khoán để đưa ra khuyến nghị về 
một loại cổ phiếu tới người sử dụng cuối cùng khi truy cập vào máy chủ và hiển thị cổ 
phiếu được khuyến nghị. Bộ điều khiển hệ thống hiển thị cường độ xu hướng tăng là 1 
khi điều kiện thứ nhất được thỏa mãn, tại đó, chỉ số biến động chênh lệch hội tụ trung 
bình trượt (MACD) của cổ phiếu lưu trữ trong máy chủ bằng hoặc lớn hơn 0, và bộ điều 
khiển hệ thống hiển thị cường độ xu hướng tăng là 2 khi điều kiện thứ nhất được thỏa 
mãn và điều kiện thứ hai được thỏa mãn, tại đó, giá của cổ phiếu hiện tại bằng hoặc cao 
hơn đường cơ sở sơ lược và phần mở rộng tiếp theo bằng hoặc lớn hơn đường cơ sở tiếp 
theo hoặc khi điều kiện thứ nhất được thỏa mãn và điều kiện thứ ba được thỏa mãn theo 
đó giá của cổ phiếu hiện tại bằng hoặc lớn hơn đường cơ sở sơ lược và tỷ lệ thay đổi 
(ROC) bằng hoặc lớn hơn 0. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrimidini được thế, chế phẩm dùng trong nông 

nghiệp và hạt giống chứa hợp chất này, phương pháp bảo vệ 
cây trồng và vật liệu nhân giống cây và phương pháp chống 
lại sự xâm nhiễm hoặc lây nhiễm bởi loài không xương sống 
gây hại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimidini được thế có tác dụng chống lại côn trùng 
và/hoặc chế phẩm và hạt giống chứa hợp chất này. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp bảo vệ cây trồng và vật liệu nhân giống cây, và phương pháp chống lại loài không 
xương sống gây hại. Sáng chế cũng đề cập đến chất đồng phân lập thể, muối, tautome và 
N-oxit của chúng cũng như chế phẩm chứa chúng.  
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(54) Hệ thống máy tính, phương pháp được thực hiện bởi máy tính 

và vật ghi không khả biến đọc được bởi máy tính để quản lý 
sức chứa của các vị trí giao/nhận dự tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống máy tính để định tuyến các gói hàng đến các vị trí giao/nhận 
dự tính (ví dụ, khác với nhà và/hoặc văn phòng của cá nhân) dựa trên sự đánh giá về sức 
chứa của vị trí giao/nhận dự tính. Hệ thống máy tính này nhận thông tin về sức chứa 
được kết hợp với vị trí giao/nhận dự tính và các đặc tính của một hoặc nhiều gói hàng 
mà cá nhân muốn được giao đến vị trí giao hàng dự tính. Hệ thống này, dựa ít nhất một 
phần trên thông tin nhận được, xác định liệu vị trí giao/nhận dự tính sẽ có sức chứa để 
lưu trữ một hoặc nhiều gói hàng được kết hợp với cá nhân. Sau đó, hệ thống định tuyến 
một hoặc nhiều gói hàng hoặc là đến vị trí giao/nhận dự tính (nếu có đủ sức chứa) hoặc 
đến vị trí giao/nhận thay thế (nếu không có đủ sức chứa). 
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(54) Hệ thống máy tính, vật ghi không khả biến đọc được bởi máy 

tính để giao các gói hàng bằng cách sử dụng các vị trí 
giao/nhận dự tính, và phương pháp được thực hiện bởi máy tính 
để giao mặt hàng bằng cách sử dụng các vị trí giao/nhận dự 
tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp tạo thuận lợi cho việc giao các gói hàng đến, 
từ, và giữa các vị trí giao/nhận dự tính. Theo các phương án khác nhau, các vị trí 
giao/nhận dự tính có thể được kết hợp với các vị trí bán lẻ ngoại tuyến và được sử dụng 
để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá tồn kho giữa các vị trí, việc gửi các món 
hàng được mua ở các vị trí bán lẻ ngoại tuyến đến các vị trí giao/nhận dự tính khác hoặc 
các vị trí khác, và để nhận việc giao các gói hàng được gửi từ vị trí thích hợp bất kỳ. 
Theo một số phương án, các vị trí giao/nhận dự tính được thiết lập để nhận việc gửi các 
mặt hàng được đặt mua từ các trang web bán lẻ trực tuyến. Theo các phương án khác, 
các vị trí giao/nhận dự tính được kết hợp với các trung tâm mua sắm và được thiết lập để 
tạo thuận lợi cho việc gửi các mặt hàng được mua ở các trung tâm mua sắm được kết 
hợp. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống máy tính, phương pháp được thực hiện bởi máy tính 

và vật ghi không khả biến đọc được bởi máy tính để xác định 
các thuộc tính của các vị trí giao/nhận dự tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống máy tính để xác định các thuộc tính được kết hợp với các vị 
trí giao/nhận dự tính. Theo các phương án khác nhau, hệ thống được tạo cấu hình để cho 
phép người dùng được cho phép (ví dụ, người quản lý của vị trí giao/nhận dự tính) xác 
định các thuộc tính nhất định của vị trí giao/nhận dự tính cụ thể. Theo một số phương 
án, hệ thống được tạo cấu hình để xác minh rằng người dùng cụ thể được cho phép để 
xác định một hoặc nhiều thuộc tính được kết hợp với vị trí giao/nhận dự tính cụ thể (ví 
dụ, nhờ kiểm tra danh sách gồm một hoặc nhiều người dùng được cấp quyền). Các 
thuộc tính có thể là: 1) một hoặc nhiều khoảng thời gian mà vị trí giao/nhận dự tính cụ 
thể mở cửa cho các cá nhân để nhận gói hàng; và 2) sản phẩm và/hoặc nhãn hiệu nhất 
định mà vị trí giao dự tính cụ thể sẽ chấp nhận. Khi một hoặc nhiều thuộc tính được xác 
định, theo một hoặc nhiều phương án, hệ thống được tạo cấu hình để chấp nhận hoặc từ 
chối các yêu cầu giao gói hàng dựa ít nhất một phần trên các thuộc tính. 
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(54) Hệ thống máy tính, vật ghi không khả biến đọc được bởi máy 

tính để định tuyến lại các gói hàng dự định để giao đến các vị 
trí giao/nhận dự tính, và phương pháp được thực hiện bởi máy 
tính để giao các gói hàng đã được định tuyến lại đến các vị 
trí giao/nhận dự tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp để định tuyến lại các gói hàng đang được 
giao đến các vị trí giao/nhận dự tính mà không có đủ sức chứa và/hoặc khả năng để 
nhận giao các gói hàng. Theo các phương án khác nhau, để đáp lại việc xác định là vị trí 
giao/nhận dự tính không có đủ sức chứa và/hoặc khả năng để chấp nhận việc giao gói 
hàng, hệ thống được tạo cấu hình để: (1) định tuyến lại gói hàng đến vị trí khác; hoặc 
(2) giữ gói hàng để giao sau đó. Theo một số phương án, hệ thống được tạo cấu hình để 
xác định phản hồi thích hợp cho việc xác định là vị trí giao/nhận dự tính không thể chấp 
nhận giao gói hàng theo cách về cơ bản là tự động. Theo các phương án khác, hệ thống 
được tạo cấu hình để cung cấp cho người nhận gói hàng một hoặc nhiều tùy chọn định 
tuyến lại. 
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(54) Phương pháp được thực hiện bởi máy tính để giao và giải phóng 

gói hàng, và hệ thống máy tính và vật ghi không khả biến đọc 
được bởi máy tính để tạo thuận lợi cho việc nhận gói hàng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp tạo thuận lợi cho việc nhận các mặt hàng 
được giao đến các vị trí giao/nhận dự tính. Theo các phương án khác nhau, hệ thống 
được tạo cấu hình để xác nhận sự nhận dạng của người đang cố gắng nhận gói hàng từ vị 
trí giao/nhận dự tính trước khi giải phóng gói hàng cho người đó. Hệ thống có thể xác 
nhận sự nhận dạng nhờ nhận thông tin nhận dạng, nhờ xác nhận vị trí địa lý của người 
đang cố gắng nhận lấy gói hàng, v.v.. Theo một số phương án, hệ thống có thể được tạo 
cấu hình để cho phép những người nhận gói hàng cung cấp cho những người khác sự 
cho phép nhận lấy các gói hàng và có thể còn được tạo cấu hình để xác nhận sự cho 
phép này trước khi giải phóng các gói hàng cho người khác với người nhận gói hàng dự 
định. 
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(54) Thiết bị dùng cho tàu biển 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu đẩy phản lực dùng cho tàu biển mà bao gồm bộ khuếch 
tán/bộ xáo trộn; bộ vòi kiểm soát lái; và thang chia độ. Thang chia độ được đưa vào ở 
điểm chuyển tiếp giữa bộ khuếch tán/bộ xáo trộn và bộ vòi kiểm soát lái sao cho bộ 
khuếch tán/bộ xáo trộn có thể kiểm soát dạng dòng nước ra khỏi cơ cấu đẩy và có thể 
kiểm soát gia tốc tương ứng trên sự chênh lệch áp suất lớn được thể hiện bằng khoảng 
rộng vận tốc tàu, các thao tác và các điều kiện trên biển. 
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(54) Phương pháp điều khiển nhiều bộ phận nhập tín hiệu và thiết bị 

điện tử thực hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống điều khiển nhiều bộ phận nhập tín hiệu, 

và thiết bị điện tử thực hiện phương pháp này. Phương pháp điều khiển nhiều bộ phận 
nhập tín hiệu bao gồm các bước: thu nhận yêu cầu kích hoạt nhiều ứng dụng (app: 
application), xác định một hoặc nhiều bộ phận nhập để vận hành nhiều app, và phân 
định các bộ phận nhập cho nhiều app theo sự xuất hiện của một sự kiện hoặc thông tin 
định trước sao cho các bộ phận nhập có thể hoạt động để vận hành các app theo cách 
độc lập. 
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(54) Kháng thể kháng IL-23 dùng để điều trị bệnh vẩy nến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng IL-23 dùng để điều trị bệnh vẩy nến. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm bổ sung dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú  

  (57)     Sáng chế cập đến chế phẩm bổ sung dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú, chế 
phẩm này chứa hỗn hợp của RRR alpha-tocopherol, axit docosahexaenoic (DHA), 
trans-lutein, phospholipit và ít nhất một phối tử hoạt hóa thụ thể nhân khác với RRR 
alpha-tocopherol, DHA và trans-lutein. Chế phẩm bổ sung này có thể tăng cường sự 
phát triển của hệ thần kinh trung ương ở bào thai hoặc trẻ sơ sinh được nuôi bằng sữa 
mẹ. 
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  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng IL-23 dùng để điều trị bệnh Crohn. 
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(54) Thiết bị điều khiển truyền thông, phương pháp điều khiển 

truyền thông, hệ thống truyền thông rađio và thiết bị đầu 
cuối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển truyền thông mà sử dụng dải tần mở rộng trong 
việc lấp đầy dải tần một cách hữu hiệu, trong đó thiết bị này bao gồm bộ điều khiển 
truyền thông để điều khiển truyền thông radio được thực hiện bởi một hoặc nhiều thiết 
bị đầu cuối trên sóng mang thành phần có độ rộng dải tần cơ sở. Bộ điều khiển truyền 
thông thiết đặt dải mở rộng cần được bổ sung vào sóng mang thành phần chỉ là dải tần 
dư thừa mà nằm phía trên hoặc phía dưới của sóng mang thành phần. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ổ khóa hình trụ 

  (57)     Sáng chế đề xuất ổ khóa hình trụ trong đó chi tiết xoay được xoay để đáp lại chuyển 
động xoay bởi chìa khóa cơ hợp pháp cắm vào trong lỗ khóa, phần xoay thứ nhất (20) 
được liên kết với trụ ngoài (15) không xoay được tương đối nhưng dịch chuyển được 
theo hướng cắm (18) của chìa khóa cơ (11), và phần xoay thứ hai (22) tỳ vào phần xoay 
thứ nhất (20) từ phía đối diện với phần tiếp nhận phần xoay (19) tạo trên một trong số vỏ 
(14) và trụ ngoài (15) và được liên kết với chi tiết xoay (21) không xoay được tương đối 
nhưng dịch chuyển được theo hướng cắm (18), và trong khi làm xoay trụ ngoài (15) để 
đáp lại tác động xoay trái phép của trụ trong (13), phần xoay thứ nhất (20) và phần xoay 
thứ hai (22) dịch chuyển để tách ra khỏi phần tiếp nhận phần xoay (19) nhờ cơ cấu cam 
bố trí giữa phần xoay thứ nhất (20) và vỏ (14), nhờ đó nhả trụ trong (13) với phần xoay 
thứ hai (22) liên kết với chi tiết xoay (21) không xoay được tương đối. Điều này cho 
phép đạt được khả năng chống trộm nhờ cơ cấu đơn giản và có kích cỡ gọn. 
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(11) 46264 
(21) 1-2015-03845 (51) 7 C07D  215/56 

(22) 14.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/029292     14.03.2014 (87) WO2014/153145 25.09.2014 
(30) 61/785,575          14.03.2013      US 
(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.  (IL) 

5 Basel Street, P.O. Box 3190, 49131 Petach Tikva, Israel 
(72) FRENKEL, Anton (IL), LAXER, Avital (IL), IOFFE, Vladimir (IL), JANSSON, Karl-

Erik (SE), FRISTEDT, Ulf, Tomas (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp chứa hạt tinh thể natri laquinimod, quy trình tái kết 

tinh hỗn hợp này, dược phẩm chứa hỗn hợp này, quy trình sản 
xuất dược phẩm này, phương pháp xác định hàm lượng tạp chất 
và quy trình thử nghiệm để xác định tạp chất không mong 
muốn trong mẫu laquinimod 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chứa hạt tinh thể natri laquinimod, quy trình tái kết tinh 
hỗn hợp này, dược phẩm chứa hỗn hợp này, quy trình sản xuất dược phẩm này, hợp chất 
thu được sau khi phân tách, chế phẩm chứa hợp chất này, tạp chất của natri laquinimod, 
quy trình điều chế tạp chất, phương pháp xác định hàm lượng tạp chất và quy trình thử 
nghiệm để xác định tạp chất không mong muốn trong mẫu laquinimod. 
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(11) 46265 
(21) 1-2015-03847 (51) 7 A23F  5/00 

(22) 20.12.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2013/077247     20.12.2013 (87) WO2014/158267 02.10.2014 
(30) 61/785,195          14.03.2013      US 
(71) EMPIRE TECHNOLOGY DEVELOPMENT LLC  (US) 

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of 
America 

(72) BELLIVEAU, Daniel Alderic (US), MCMARTIN, Scott Allen James (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dạng bột rắc từ quả cà phê tươi và phương pháp sản 

xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm dạng bột rắc tạo ra từ các phần của quả cà phê tươi 

và phương pháp sản xuất các chế phẩm dạng bột rắc này. Các hạt (hoặc hạt cà phê) có 
thể được loại bỏ khỏi các quả cà phê tươi để tạo ra các sản phẩm phụ cà phê (còn gọi là 
bã cà phê). Bã cà phê có thể được làm khô và xử lý để sản xuất chế phẩm dạng bột. Một 
hoặc nhiều thành phần khác có thể được kết hợp với các chế phẩm dạng bột để sản xuất 
chế phẩm dạng bột rắc. Các ví dụ không giới hạn về các thành phần khác bao gồm các 
protein, các tinh bột, các loại muối, các loại dầu các vitamin, và các chất khoáng. Các 
chế phẩm dạng bột có thể đươc sử dụng làm thành phần thức ăn và/hoặc là thành phần 
của thức ăn trong các sản phẩm ăn được khác nhau.  
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(11) 46266 
(21) 1-2015-03873 (51) 7 A23L  1/29,  1/30,  1/302, A61K  

31/202,  31/355 
(22) 13.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/026339    13.03.2014 (87) WO2014/160335 02.10.2014 
(30) 61/778,653         13.03.2013     US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) LAI, Chron-Si  (US), KUCHAN, Matthew (US), KATZ, Gary  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ sơ sinh chứa alpha-

tocopherol RRR 
  (57)     Sáng chế cập đến chế phẩm dinh dưỡng chứa hỗn hợp tocopherol tự nhiên, trong đó chế 

phẩm này chứa profin tocopherol tối ưu tương tự với profin tocopherol tìm thấy trong 
sữa mẹ và có thể bao gồm profin tocopherol từ giai đoạn sữa non đến sữa chuyển tiếp và 
sữa đủ tuổi. Để dễ dàng sử dụng và cho hiệu quả tối đa, hỗn hợp được tối ưu hóa của 
tocopherol tự nhiên thường được phân phối ở dạng liều dùng qua đường miệng với lượng 
apha-tocopherol không phải RRR để tối đa hóa tác dụng của RRR alpha-tocopherol đến 
việc kích thích sự phát triển CNS sau khi sinh. 
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(11) 46267 
(21) 1-2015-03877 (51) 7 A61K  31/4965 

(22) 11.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/023388     11.03.2014 (87) WO2014/164749 09.10.2014 
(30) 61/779,962          13.03.2013      US 

61/779,908          13.03.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2016 
(71) FORMA THERAPEUTICS, INC.  (US) 

500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472, United States of America 
(72) BAIR, Kenneth, W.  (US), LANCIA, David, R. (US), LI, Hongbin (US), LOCH, James  

(US), LU, Wei  (US), MARTIN, Matthew, W.  (US), MILLAN, David, S.  (US), 
SCHILLER, Shawn, E.r. (US), TEBBE, Mark, J. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất ức chế axit béo synthaza và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức dưới đây, dược phẩm chứa nó để ức chế axit 

béo synthaza (FASN), phương pháp điều chế hợp chất này và phương pháp bào chế dược 
phẩm. 
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(11) 46268 
(21) 1-2015-03881 (51) 7 C07K  14/435 

(22) 13.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/026811    13.03.2014 (87) WO2014/152012 25.09.2014 
(30) 61/782,613         14.03.2013    US 

61/798,160         15.03.2013    US 
61/802,988         18.03.2013    US 
61/940,673         17.02.2014    US 

(71) AMGEN INC.  (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, United States of America 

(72) SUN, Jeonghoon (US), O'NEILL, Jason, Charles (US), KETCHEM, Randal, R. (US), 
HECHT, Randy, Ira (US), BELOUSKI, Edward, J. (US), MICHAELS, Mark, Leo (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mutein ức chế mô proteinaza kim loại typ ba (TIMP-3), phương 

pháp sản xuất và dược phẩm chứa TIMP-3 này 
  (57)     Sáng chế đề xuất mutein ức chế mô proteinaza kim loại typ 3 (TIMP-3), axit nucleic mã 

hóa mutein này, vật truyền biểu hiện chứa axit nucleic, tế bào chủ được biến nạp hoặc 
được chuyển nhiễm bằng vật truyền biểu hiện, phương pháp sản xuất và dược phẩm 
chứa mutein TIMP-3 này. 
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(11) 46269 
(21) 1-2015-03882 (51) 7 A23L  1/09, A61K  31/70, A61P  

3/04,  3/10 
(22) 11.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/023007     11.03.2014 (87) WO2014/150351 25.09.2014 
(30) 13382090.2          15.03.2013     EP 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) PEDROSA, JosÐ MarÝa Lãpez (ES), MARTIN, Manuel Cristãbal Manzano (ES), 
VARGAS, MarÝa del Pilar Bueno (ES), CABRERA, Ricardo Rueda (ES) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ hydrat cacbon đặc hiệu được dùng để ngăn ngừa sự tích 

lũy chất béo ở phụ nữ mang thai  
  (57)     Sáng chế cập đến hệ hydrat cacbon đặc hiệu được dùng để ngăn ngừa hoặc hạn chế sự 

tích lũy chất béo cho phụ nữ mang thai. Hệ hydrat cacbon này có thể bao gồm hydrat 
cacbon đơn có tốc độ tiêu hóa chậm, hydrat cacbon phức, hydrat cacbon không hấp thu 
và/hoặc hydrat cacbon không tiêu hóa. Hệ hydrat cacbon này có thể được sử dụng trước, 
trong, hoặc sau thời kỳ thai nghén. 
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(11) 46270 
(21) 1-2015-03902 (51) 7 C12P  21/06 

(22) 14.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/028310    14.03.2014 (87) WO2014/144061 18.09.2014 
(30) 61/792,336         15.03.2013     US 
(71) DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.  (US) 

450 Brookline Avenue, Boston, MA 02215, United States of America 
(72) MARASCO, Wayne, A. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể trung hòa flavivirut và chế phẩm chứa kháng thể 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể trung hòa flavivirut và chế phẩm chứa kháng thể này. 

Các kháng thể này có nguồn gốc từ mAb11 mà nhận ra protein E của virut Tây sông Nin 
và tương tác chéo với các thành viên của họ flavivirut, bao gồm virut sốt xuất huyết. Các 
kháng thể theo sáng chế ngăn ngừa sự tăng cường lây nhiễm virut phụ thuộc vào kháng 
thể bằng cách chứa vùng Fc được cải biến không liên kết với thụ thể Fcy. Kháng thể 
theo sáng chế được sử dụng để điều trị lây nhiễm flavivirut và các triệu chứng của nó.  
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(11) 46271 
(21) 1-2015-03903 (51) 7 A23L  1/305,  1/29 

(22) 14.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/028254    14.03.2014 (87) WO2014/144022 18.09.2014 
(30) 61/791,782         15.03.2013     US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) DAVIS, Steven (US), MARRIAGE, Barbara (US), GALLARDO, Christine (US), 
BERGANA, Marti (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sữa công thức dùng cho trẻ sơ sinh có hàm lượng calo thấp 

chứa axit beta-hydroxy-beta-metylbutyric  
  (57)     Sáng chế đề cập đến sữa công thức có hàm lượng calo thấp chứa axit beta-hydroxy-beta-

metylbutyric có thể hỗ trợ sự phát triển khối lượng nạc và phát triển thành phần giúp cơ 
thể khỏe mạnh ở trẻ sơ sinh sinh đủ tháng. Sữa công thức này có thể ở dạng lỏng hoặc 
bột dùng cho trẻ sơ sinh. 
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(11) 46272 
(21) 1-2015-03905 (51) 7 A23L  1/305,  1/29 

(22) 14.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/027534     14.03.2014 (87) WO2014/152616 25.09.2014 
(30) 61/791,839          15.03.2013      US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) DAVIS, Steven (US), MARRIAGE, Barbara (US), GALLARDO, Christine (US), 
BERGANA, Marti (US), BARRETT-REIS, Bridget (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ sinh non chứa axit beta -

hydroxy-beta-metylbutyric 
  (57)     Sáng chế cập đến chế phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ sinh non chứa axit beta-hydroxy-

beta-metylbutyric để hỗ trợ sự phát triển, tăng khối lượng nạc và thành phần giúp cơ thể 
khỏe mạnh ở trẻ sinh non. Chế phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ sinh non này có thể là sữa 
công thức, chế phẩm tăng cường dinh dưỡng và chế phẩm bổ sung dạng lỏng. 
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(11) 46273 
(21) 1-2015-03910 (51) 7 A23L  1/09, A61K  31/70, A61P  

3/04,  3/10,  19/08,  25/28 
(22) 12.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/023971     12.03.2014 (87) WO2014/150687 25.09.2014 
(30) 13382088.6          15.03.2013       EP 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) PEDROSA, JosÐ MarÝa Lãpez (ES), MARTÝN, Manuel Cristãbal Manzano (ES), 
MARTÝN, MarÝa-Jesós MartÝn (ES), DELGADO, Elena Oliveros (ES), CABRERA, 
Ricardo Rueda (ES), VARGAS, MarÝa del Pilar Bueno (ES) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ hydrat cacbon dùng trong thời kỳ mang thai để cải thiện 

sự phát triển xương và/hoặc sự phát triển nhận thức ở trẻ 
được sinh ra 

  (57)     Sáng chế cập đến hệ hydrat cacbon đặc hiệu được dùng cho phụ nữ mang thai và/hoặc 
cho con bú để cải thiện một hoặc nhiều đặc điểm của trẻ được sinh ra, ví dụ sự nhận 
thức và/hoặc sức khỏe của xương. Hệ hydrat cacbon này có thể bao gồm hydrat cacbon 
đơn có tốc độ tiêu hóa chậm, hydrat cacbon phức, hydrat cacbon không hấp thụ và/hoặc 
hydrat cacbon không tiêu hóa. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
156 

(11) 46274 
(21) 1-2015-03916 (51) 7 A61K  47/10,  47/26,  9/08,  31/167 

(22) 07.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/021590     07.03.2014 (87) WO2014/149939 A1 25.09.2014 
(30) 765/DEL/2013          15.03.2013     IN 
(71) 1. NOVARTIS CONSUMER HEALTH INC.   (US) 

200 Kimball Drive, Parsippany, New Jersey 07054, United States of America 
2. NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  (CH) 
Route de 1'Etraz, CH-1260 Nyon, Switzerland 

(72) BHARATI, Mahesh, Sudhakar (IN), YARABE, Houphouet, Hyacinthe (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dạng lỏng dùng để điều trị bệnh cảm lạnh và 

phương pháp điều chế chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng lỏng dùng để điều trị bệnh cảm lạnh. Chế phẩm này 

chứa hoạt chất được hòa tan trong hệ chất mang dạng lỏng. Chất mang lỏng bao gồm 
polyetylen glycol và đồng dung môi được chọn từ nhóm bao gồm: propylen glycol, 
glyxerin và rượu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế chế phẩm 
này. 
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(11) 46275 
(21) 1-2015-03923 (51) 7 B65D  33/25 

(22) 10.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/022679     10.03.2014 (87) WO2014/150238 25.09.2014 
(30) 61/792,058          15.03.2013      US 
(71) REYNOLDS PRESTO PRODUCTS INC.  (US) 

1900 West Field Court Lake Forest, IL 60045, United States of America 
(72) DOWLER, Roger, E. (US), COFFEY, William, D. (US), FLEURY, Janet, M. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bộ phận đóng kín bằng khóa kéo có con trượt an toàn cho trẻ 

em, bao gói mềm dẻo bao gồm bộ phận đóng kín này, túi chất 
dẻo có khóa kéo và phương pháp đóng mở túi này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận đóng kín bằng khóa kéo an toàn cho trẻ em dùng cho túi 
chất dẻo gồm khóa kéo có một chi tiết móc mà có ít nhất một đoạn móc không tháo ra 
được trong việc che phủ tương ứng với phần thứ nhất của bộ phận đóng kín bằng khóa 
kéo. Đây có thể được coi là con trượt để mở và đóng bộ phận đóng kín này, và đoạn móc 
không tháo ra được sẽ có kích thước để chứa được con trượt này. Chi tiết móc này có thể 
có đoạn có thể tháo ra được để lộ bộ phận đóng kín bằng khóa kéo và cho phép tiếp cận 
con trượt này. 
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965 W. Maude Ave., Sunnyvale, CA 94085, United States of America 
(72) HUYNH, Minh-Chau  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp để kiểm tra bộ thu phát tín hiệu không 

dây tần số rađio sử dụng tín hiệu kiểm tra không dây 
  (57)     Hệ thống và phương pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra không dây của bộ 

thu phát tín hiệu rađio (RF) của mẫu thử (DUT). Với DUT hoạt động trong môi trường 
điện từ bị kiểm soát, máy thử trao đổi nhiều tín hiệu kiểm tra không dây với DUT. Pha 
tín hiệu của các tín hiệu kiểm tra tương ứng được kiểm soát phù hợp với tín hiệu phản 
hồi từ DUT và thiết bị kiểm tra. Cường độ của các tín hiệu kiểm tra tương ứng cũng có 
thể bị kiểm soát phù hợp với tín hiệu phản hồi này, do đó cho phép tối thiểu hóa hao hụt 
trên đường truyền tín hiệu giữa máy thử và DUT để mô phỏng hiệu quả đường truyền tín 
hiệu dẫn điện. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thành phần hoạt tính được bao nang bằng cấu trúc polyme 

chứa silic và phương pháp điều chế thành phần hoạt tính này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thành phần hoạt tính được bao nang bằng cấu trúc polyme chứa 

silic và phương pháp điều chế thành phần hoạt tính này. Phương pháp này bao gồm các 
bước chuẩn bị thành phần hoạt tính không hòa tan; phân tán thành phần hoạt tính này 
trong môi trường lỏng để thu được huyền phù chứa thành phần hoạt tính; bổ sung tiền 
chất có cấu trúc polyme chứa silic vào huyền phù; và cho tiền chất này phản ứng để tạo 
ra cấu trúc polyme chứa silic. Cấu trúc polyme chứa silic được tạo ra quanh thành phần 
hoạt tính, nhờ đó tạo thành thành phần hoạt tính được bao nang bằng cấu trúc polyme 
chứa silic. Thành phần hoạt tính được bao nang bằng cấu trúc polyme chứa silic này có 
thể được sử dụng thay cho chính thành phần hoạt tính. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị khử lưu huỳnh trong khí thải bằng nước biển và 

phương pháp vận hành thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khử lưu huỳnh trong khí thải bằng nước biển bao gồm: tháp 

hấp thụ (1); bình oxi hóa (14); bộ phận kiểm soát dòng chảy (22) kiểm soát dòng chảy 
nước biển được phun; và bộ tách sương mù (23). Tháp hấp thụ (1) bao gồm các vòi phun 
loại bỏ bụi (8) cấp liên tục nước biển từ bình tuần hoàn (5); các vòi phun khử lưu huỳnh 
(9) ở trên các vòi phun loại bỏ bụi (8) phun nước biển sạch để hấp thụ và nhờ đó loại bỏ 
SOx khỏi khí thải; và hai hoặc nhiều bộ thu gom (10), được bố trí hình chữ chi giữa các 
vòi phun loại bỏ bụi (8) và vòi phun khử lưu huỳnh (9) để thu gom tất cả nước biển được 
phun bởi các vòi phun khử lưu huỳnh (9). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp vận hành thiết bị khử lưu huỳnh trong khí thải bằng nước biển. 
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(72) JOE, Tobby (US) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Hệ thống điều hướng định vị quan sát với định hướng trực tiếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống quan sát để cho phép người lái xe thấy được vùng quan 
sát 180 độ phía sau của xe và các vùng xung quanh. Hệ thống quan sát này có thể bao 
gồm thiết bị hiển thị tạo ra vùng quan sát gần như 180 độ phía sau. Vùng quan sát gần 
như 180 độ phía sau có thể liền một vùng và/hoặc không méo dạng. Thiết bị hiển thị có 
thể được định vị trong xe ở phía trước của người lái xe. Thiết bị hiển thị có thể được lắp 

vào mặt trong của kính chắn gió của xe. ít nhất một phần của thiết bị hiển thị có thể 
được định vị cao hơn mắt của người lái xe của xe khi người lái xe ngồi ở ghế lái của xe. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kit vacxin Neisseria meningitidis  

  (57)     Sáng chế đề cập đến kit vacxin Neisseria meningitidis bao gồm: thành phần i) vacxin 

thể liên hợp Neisseria meningitidis chứa ít nhất là hai sacarit vỏ được lựa chọn từ nhóm 

bao gồm sacarit vỏ N meningitidis nhóm huyết thanh A (MenA), sacarit vỏ N 

meningitidis nhóm huyết thanh C (MenC), sacarit vỏ N meningitidis nhóm huyết thanh 

W135 (MenW135), và sacarit vỏ N. meningitidis nhóm huyết thanh Y (MenY) được 

liên hợp riêng với protein vận chuyển và thành phần ii) vacxin chứa biến độc tố bạch 
hầu và biến độc tố uốn ván và iii) hướng dẫn sử dụng thành phần i) và ii) được sử dụng 
đồng thời cho người bệnh ở năm tuổi thứ hai ở giữa 12 và 24 tháng. 
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Giuseppe (IT) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hệ thống chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chăm sóc răng miệng bao gồm: 
(i) chế phẩm chăm sóc răng miệng hữu hiệu để cải thiện đặc tính bề mặt răng; và  
(ii) thiết bị đánh giá được đóng gói cùng chế phẩm, thiết bị này bao gồm thang đo chia 
độ tương ứng với quang phổ của độ nhám bề mặt, trong đó vùng thang đo có thể được so 
sánh với bề mặt răng của người sử dụng để chứng minh tính chất bề mặt răng được cải 
thiện tăng dần bởi chế phẩm. 
Sáng chế này cho phép người tiêu dùng tự đánh giá hiệu quả chế phẩm chăm sóc răng 
miệng như kem đánh răng bù chất khoáng, bằng cách sử dụng công cụ tự đánh giá đơn 
giản với chi phí thấp để đánh giá những thay đổi về độ nhẵn của bề mặt và kết cấu của 
răng. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa biến thể pertuzumab, dược phẩm chứa chế phẩm 

này và phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học của chế phẩm 
này   

  (57)     Sáng chế đề cập đến các biến thể pertuzumab. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến biến thể 
xystein không ghép cặp bao gồm hai xystein không ghép cặp Cys23/Cys88 ở một hoặc 
cả hai miền chuỗi nhẹ biến đổi của pertuzumab, biến thể không được fucosyl hóa của 
pertuzumab, loại phân tử lượng thấp (LMWS) của pertuzumab và loại phân tử lượng cao 
(HMWS) hoặc pertuzumab. Sáng chế còn đề cập đến biến thể được phân lập, chế phẩm, 
dược phẩm và vật phẩm chứa biến thể này, cũng như phương pháp sản xuất, phương 
pháp đánh giá chế phẩm và phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học của chế phẩm chứa 
biến thể pertuzumab này. 
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(54) Polypeptit chứa peptit tín hiệu có nguồn gốc từ gen BR5 của 

virut vacxinia, axit nucleic, vect¬ và chế phẩm chứa 
polypeptit này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit gây miễn dịch mới và việc sử dụng chúng trong chế 
phẩm vacxin. Sáng chế còn đề cập đến axit nucleic, vectơ và tế bào biểu hiện polypeptit 
này và việc sử dụng chúng. Cụ thể hơn là, polypeptit theo sáng chế còn chứa vùng gây 
miễn dịch và vùng định hướng màng tế bào có nguồn gốc từ gen B5R. Sáng chế là đặc 
biệt thích hợp để sản xuất vacxin cho động vật không phải người, đặc biệt để chủng 
ngừa cho lợn chống nhiễm PCV2.  
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(72) KRITZMAN, Giora (IL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật chất dạng hạt, chế phẩm chứa vật chất này và phương 

pháp điều chế nhũ tương kháng vi sinh vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chất dạng hạt chứa hạt được hấp thụ hỗn hợp khô về cơ bản của 

các thành phần chứa ít nhất một dầu tự nhiên và ít nhất một chất hoạt động bề mặt, các 
thành phần được chọn sao cho ngay khi tiếp xúc với nước, nhũ tương dầu trong nước 
được tạo thành. Cụ thể, nhũ tương được tạo thành là nhũ tương ổn định, có tính ổn định 
ít nhất vài giờ, khi quan sát thấy thiếu sự tách pha trong suốt khoảng thời gian này. Sáng 
chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa vật chất dạng hạt này và phương pháp điều chế nhũ 
tương kháng vi sinh vật.  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
167 

(11) 46285 
(21) 1-2015-04012 (51) 7 B01J  3/00 

(22) 25.04.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/035469     25.04.2014 (87) WO2014/176509 A1 30.10.2014 
(30) 61/816,664          26.04.2013      US 

61/941,771          19.02.2014      US 
(71) XYLECO, INC.  (US) 

271 Salem St., Unit E, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas, Craig (US), PARADIS, Robert 

(US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất polyme hoặc copolyme từ sinh khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất polyme hoặc copolyme từ sinh khối. Sinh 
khối (ví dụ, sinh khối từ thực vật, sinh khối từ động vật, và sinh khối từ nguồn chất thải 
đô thị) được xử lý để tạo ra các hợp chất trung gian và các sản phẩm hữu dụng, như axit 
hyđroxy-carboxylic béo và các chất dẫn xuất của axit hyđroxy-carboxylic. Các axit 
hyđroxy-carboxylic béo này lần lượt được polyme hoá. Quá trình polyme hoá được thực 
hiện bằng cách sử dụng thiết bị làm bay hơi bằng màng mỏng hoặc thiết bị polyme 
hoá/khử chất dễ bay hơi bằng màng mỏng, bao gồm quá trình chuyển hoá axit lactic 
thành axit polylactic là sản phẩm đặc biệt có ích thu được từ phương pháp này. 
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(KR), CHA, Cheol Yong (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Macromonome dùng để điều chế chất phụ gia xi măng, phương 

pháp điều chế macromonome này, chất phụ gia xi măng và 
phương pháp sản xuất chất phụ gia xi măng này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến macromonome dùng để điều chế chất phụ gia xi măng, 
macromonome này có công thức (1) dưới đây 

CH2=CR1-(CH2)m-O-(CH2CH2O)n-OCO-R2-COOH     (1) 

Sáng chế cũng đề cập đến chất phụ gia xi măng chứa copolyme của axit polycarboxylic 
được tạo ra từ macromonome nêu trên, và hydroxit song lớp. Copolyme của axit 
polycarboxylic này có cấu tạo gồm (a) cấu trúc của dẫn xuất của macromonome nêu 
trên và (b) cấu trúc của dẫn xuất của monome acrylic có công thức (4) dưới đây 

CH2=CR3-CO-M1       (4) 

Chất phụ gia xi măng nêu trên có độ phân tán, khả năng gia công và độ bền chống ăn 
mòn cao. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế macromonome nêu trên và 
phương pháp sản xuất chất phụ gia xi măng nêu trên. 
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(72) STEVENSON, Paul Simon (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sạch có đặc tính phân phối và huyền phù được 

cải thiện 
  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch dạng lỏng chứa:  

(a) tổ hợp chất hoạt động bề mặt gồm: 
(i) chất hoạt động bề mặt tổng hợp; 
(ii) chất hoạt động bề mặt sinh học glycolipit có mặt với hàm lượng nằm trong khoảng 
từ 10 đến 95% trọng lượng so với tổng chất lượng hoạt động bề mặt có trong tổ hợp chất 
hoạt động bề mặt nêu trên; và  
(b) chất hữu ích được tạo huyền phù trong chế phẩm làm sạch dạng lỏng, đặc trưng ở 
chỗ, chất hữu ích này được bao nang bọc. 
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(72) TONOMURA, Hiroshige  (JP), TAKEMURA, Hirohisa (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật ghi chứa phần mềm máy tính bao gồm chương trình đặt 

mua vé và vé kỹ thuật số 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật ghi chứa phần mềm máy tính bao gồm chương trình đặt mua vé 

và vé kỹ thuật số. Việc kiểm tra tính xác thực của các hình ảnh vé bằng sự quan sát bằng 
mắt trong màn hình sử dụng vé có thể được thực hiện bằng trực giác trong thời gian rất 
ngắn. Việc giả mạo các hình ảnh vé bởi sự chụp hình ảnh tương đối dễ dàng là không 
thể thực hiện được, và rào cản mang tính kỹ thuật chống lại sự cố gắng bất hợp pháp 
được tăng cường. Trong thiết bị đầu cuối xách tay, chương trình đặt mua vé thực hiện sự 
xử lý hiển thị thứ nhất để hiển thị ảnh tĩnh của vé bao gồm thông tin thuộc tính của vé 
và thông tin thể hiện sự mua vé hoàn thành, trên cơ sở của dữ liệu thuộc tính của vé và 
mô tả thông tin ảnh tĩnh của vé kỹ thuật số được mua. Trong thiết bị đầu cuối xách tay, 
chương trình đặt mua vé thực hiện sự xử lý lần hiển thị thứ hai để hiển thị hình ảnh động 
của vé bao gồm sự biểu diễn hoạt hình trong đó phần tử ảnh được xác định trước thay 
đổi theo chế độ được xác định trước, trên cơ sở của dữ liệu thuộc tính của vé và mô tả 
thông tin ảnh động của vé kỹ thuật số, với điều kiện là ngày và thời gian hiện tại đã qua 
ngày và thời gian bắt đầu sử dụng của vé kỹ thuật số được đặt mua. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm lên men từ sữa đậu nành và chất mồi dạng hỗn hợp vi 

khuẩn axit lactic 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm lên men từ sữa đậu nành có vị và độ mịn tương tự như 

sữa chua thu được bằng cách lên men lactic từ sữa mà không cần thực hiện việc xử lý 
như xử lý bằng enzym hoặc xử lý chiết nguyên liệu sữa đậu nành và không cần bổ sung 
nguyên liệu như đường, ngay cả trong trường hợp chỉ sử dụng Streptococcus 
thermophilus và Lactobacillus delbrucekii subsp. bulgarlcus làm chất mồi dạng hỗn hợp 

axit lactic tại thời điểm tạo thành sản phẩm lên men sử dụng sữa đậu nành làm nguyên 
liệu. Chất mồi dạng hỗn hợp axit lactic bao gồm Streptococcus thermophilus có khả 

năng tích lũy fructoza với lượng là 0,4g/L hoặc cao hơn trong sản phẩm lên men khi 
được cấy và nuôi cấy trong sữa đậu nành và Lactobacillus delbrucekii subsp. bulgaricus 

có khả năng tích lũy axit D-lactic với lượng là 0,4g/L hoặc cao hơn trong sản phẩm lên 
men khi được cấy và nuôi cấy trong sữa đậu nành. 
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thành phần kết dính và bộ phận hiển thị dùng cho màn hình 

chạm có sử dụng thành phần kết dính này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thành phần kết dính (120) bao gồm: lớp kết dính (122) có chức 

năng kết dính trên cả hai mặt; và các màng bảo vệ (124) được bố trí trên cả hai mặt của 
lớp kết dính (122), trong đó lớp có thể in được (126) để tạo ra lớp in được (130) hoặc lớp 
lắng phủ (140) thể hiện một hoặc nhiều đối tượng bất kỳ trong số các đối tượng chữ cái, 
hình vẽ, mẫu; và kết cấu kim loại được bố trí trên một mặt của lớp kết dính mà một 
màng bất kỳ trong cặp màng bảo vệ được loại bỏ khỏi đó. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến bộ phận hiển thị dùng cho màn hình chạm có sử dụng thành phần kết dính này. 
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Edward, Emile  (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm chứa purin đinucleotit dạng vòng dùng để điều trị 

bệnh ung thư 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa một hoặc nhiều purin đinucleotit dạng vòng gây sản 

sinh interferon typ I phụ thuộc vào chất kích thích gen interferon. Chế phẩm này dùng 
để điều trị bệnh ung thư. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm dầu tạo hương vị chứa hạt tiêu xanh Tứ Xuyên và 

phương pháp cải thiện hương vị và mùi thơm của hạt tiêu xanh 
Tứ Xuyên 

  (57)     Sáng chế cập đến chế phẩm dầu tạo hương vị dùng ngay chứa chiết xuất dầu hạt tiêu 
xanh Tứ Xuyên, Oleoresin và dầu thực vật, tốt hơn là được chọn từ dầu đậu nành, dầu 
cọ, dầu ngô hoặc dầu hướng dương. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp cải 
thiện hương vị và mùi thơm của hạt tiêu xanh Tứ Xuyên trong thực phẩm khi nấu, 
phương này bao gồm bước dùng cho thực phẩm này chế phẩm dầu tạo hương vị theo 
sáng chế. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất purin, quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 

trong đó A và R1 - R4 có ý nghĩa như được nêu trong bản mô tả. Hợp chất có công thức 
(I) này có thể được sử dụng làm thuốc. 
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(72) MA, Xiaojun (CN), ZHANG, Zhigang (CN), XU, Jun (CN), ZHANG, Yanfeng (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân biệt việc giữ màn hình với việc 

chạm màn hình 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để phân biệt việc giữ màn hình với việc 

chạm màn hình. Thiết bị cho phép màn hình cảm ứng theo sáng chế bao gồm ít nhất 
màn hình hiển thị, khung bao quanh màn hình hiển thị và ít nhất một bộ cảm biến chạm 
được đặt trong thiết bị sao cho khi áp lực tác dụng lên ít nhất phần khung gần ít nhất 
một bộ cảm biến chạm, thì áp lực được cảm biến bằng ít nhất một bộ cảm biến chạm. 
Trong thiết bị cho phép màn hình cảm ứng theo sáng chế, sự kích hoạt của bộ cảm biến 
chạm được đặt gần ít nhất một phần của khung thiết bị cho phép màn hình cảm ứng 
được cảm biến điện và tính năng màn hình cảm ứng của ít nhất phần màn hình của thiết 
bị cho phép màn hình cảm ứng gần bộ cảm biến chạm được kích hoạt bị vô hiệu hóa. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thu thông tin khả năng thiết bị người dùng, trạm 

gốc và thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thu thông tin khả năng (Capability) thiết bị người dùng 

(UE - User Equipment), thiết bị đầu cuối, và trạm gốc. Phương pháp để thu được thông 
tin khả năng UE theo sáng chế bao gồm: thu, bởi trạm gốc đích, yêu cầu chuyển giao 
được gửi bởi thiết bị mạng lõi hoặc trạm gốc nguồn, trong đó yêu cầu chuyển giao mang 
thông tin khả năng UE thứ nhất; và nếu thông tin khả năng UE thứ nhất chỉ báo thông 
tin khả năng không đầy đủ của UE, sau khi UE được chuyển giao tới trạm gốc đích, 
trạm gốc đích xác định, theo thông tin khả năng UE thứ nhất, rằng có thu được hay 
không thông tin khả năng đầy đủ của UE. Phương pháp này thực hiện điều này trong xử 
lý chuyển giao, trạm gốc đích có thể xác định rằng thông tin khả năng UE thu được có 
được đầy đủ hay không, và xác định, theo thông tin khả năng UE thứ nhất, rằng có thu 
được hay không thông tin khả năng đầy đủ của UE. 
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(72) LEE, Su-Bin  (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống thông gió lắp đặt ở tầng hầm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thông gió tầng hầm và cụ thể đề cập đến thiết bị có thể cải 
tiến khả năng thông gió tầng hầm và thực hiện làm mát bằng nhiệt-cách nhiệt bằng cách 
dùng nhiệt ẩm khi không khí được cung cấp và đóng cưỡng bức van điều tiết khi hỏa 
hoạn, van điều tiết được tự động đóng hoặc mở khi không khí cạn kiệt và điều khiển 
chung và tự động tầng hầm tùy theo điều kiện không khí cục bộ. Thiết bị thông gió tầng 
hầm tích hợp cấu tạo bao gồm: quạt cung cấp không khí (100) được lắp tại cửa cung cấp 
khí của mỗi tầng về phía trục xả khí (20) của tầng hầm (1); một số quạt để nối (300), 
được cố định với trần của mỗi tầng hầm (1) để tạo thành một số đường truyền khí từ 
quạt cung cấp khí (100) sang quạt xả khí (200); và bộ điều khiển tiếp nhận tín hiệu điện 
từ bộ cảm biến (410) được phân phối đồng bộ trên trần mỗi tòa nhà của tầng hầm (1) để 
điều khiển chung quạt cung cấp khí (100), quạt xả khí (200) và một số quạt để nối 
(300). Do đó, sáng chế có thể điều khiển tăng nhiệt độ trong tầng hầm với chi phí thấp 
và nâng cao độ an toàn cháy bằng cách ngăn chặn hỏa hoạn lan rộng sang các tầng 
khác. Đặc biệt, sáng chế có thể nâng cao đáng kể điều kiện và duy trì chất lượng toàn bộ 
thiết bị cũng như phòng chống cháy sớm. 
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(VN), NG, Shao Kai  (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Gel khí gốc polysacarit và phương pháp tạo thành gel khí gốc 

polysacarit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến gel khí gốc polysacarit chứa mạng lưới các sợi polysacarit có các lỗ 

rỗng giữa chúng, trong đó kích cỡ lỗ rỗng có kích thước micromet. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp tạo thành gel khí gốc polysacarit này. 
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(US), BERGERON, Christopher G.  (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm từ sinh khối, sản phẩm từ axit 

alpha-amino, omega-®icarboxylic, hệ thống polyme hoá axit 
alpha-amino, omega-đicarboxylic và phương pháp sản xuất 
polyme hoặc copolyme 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm từ sinh khối. Sinh khối (ví dụ, sinh 
khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối từ nguồn thải đô thị) được xử lý để tạo ra 
các chất trung gian và các sản phẩm hữu dụng, như axit alpha-amino, omega-
đicarboxylic và các chất dẫn xuất của axit alpha-amino, omega-đicarboxylic. Các sản 
phẩm này bao gồm các polyme và các copolyme của các axit alpha-amino, omega-
đicarboxylic. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống polyme hóa axit alpha-amino, 
omega-đicarboxylic và phương pháp sản xuất polyme hoặc copolyme:  
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(11) 46299 
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(72) GARVEY, Sean (US), PEREIRA, Suzette (US), EDENS, Neile (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng làm tăng khả năng tái tạo cơ ở người 

lớn tuổi 
  (57)     Sáng chế đề xuất các chế phẩm và các phương pháp làm tăng khả năng tái tạo của cá 

thể. Các chế phẩm này chứa, và các phương pháp này tạo ra, dạng kết hợp bao gồm một 
lượng hữu hiệu của epigalocatechin-3-galat (EGCg) và một lượng hữu hiệu của beta- 
hyđroxy-beta-metylbutyrat (HMB) để làm giảm mức FGF2 trong cơ, để làm tăng khả 
năng tái tạo của cơ, hoặc cả hai. 
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(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm từ sinh khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm từ sinh khối. Sinh khối (ví dụ, sinh 
khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối từ nguồn thải đô thị) được xử lý để tạo ra 
các chất trung gian và các sản phẩm hữu dụng, như axit polycarboxyclic và các chất dẫn 
xuất của axit polycarboxylic.  
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(54) Chế phẩm giặt chứa thuốc nhuộm bisazo đã được alkoxylat 

hóa, thuốc nhuộm bisazo đã được alkoxylat hóa và phương 
pháp xử lý vải bằng thuốc nhuộm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm giặt chứa thuốc nhuộm bisazo đã được alkoxylat hóa với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,0001 đến 1% khối lượng và chất hoạt động bề mặt với 
lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 70% khối lượng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thuốc nhuộm bisazo đã được alkoxylat hóa và 
phương pháp xử lý vải bằng thuốc nhuộm này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Copolyme propylen etylen ngẫu nhiên hai hình thái và quy 

trình sản xuất copolyme này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến copolyme propylen etylen ngẫu nhiên biểu thị hai nhiệt độ nóng 

chảy (Tm) khác nhau. Chế phẩm polypropylen, màng đúc, màng dễ phủ kim loại và quy 
trình sản xuất copolyme propylen etylen ngẫu nhiên (R-PP) cũng được đề xuất. 
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Christoph (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng polyimit và phương pháp sản xuất màng polyimit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các màng polyimit có các tính chất vật lý và hóa học được cải thiện 
và phương pháp sản xuất các màng polyimit này. 
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(86) PCT/EP2014/058057    22.04.2014 (87) WO2014/173862 30.10.2014 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp cải thiện tỷ lệ tăng trưởng của cá và loài giáp 

xác được nuôi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải thiện tỷ lệ tăng trưởng của cá và loài giáp xác 

được nuôi, trong đó phần thịt cá và dầu cá được sử dụng để cho chúng ăn được thay thế 
bằng protein và dầu thực vật được bổ sung với lượng có hiệu quả của 1,25-
dihydroxyvitamin D3-glycosit được cung cấp từ nguồn bao gồm lá Solanum 
glaucophyllum khô và còn được bổ sung thêm các enzym phytaza khi có mặt axit phytic 

phi dinh dưỡng trong dầu và protein thực vật này. 
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(DE), SKOVBY Michael (DK), GANE Patrick Arthur Charles (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình làm sạch nước, quy trình loại nước của bùn, quy 

trình loại nước của cặn lắng và vật liệu compozit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình làm sạch nước, quy trình loại nước của bùn và quy trình 

loại nước của cặn lắng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu compozit chứa ít nhất 
một canxi cacbonat được xử lý bề mặt, ít nhất một silicat có cấu trúc dạng lớp và tạp 
chất có nguồn gốc từ các nguồn khác nhau thu được bằng các quy trình này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý nước thải và hệ thống xử lý nước thải 

  (57)     Phương pháp xử lý nước thải bao gồm các bước bổ sung nitrat và kiềm vào nước thải và 
thông khí nước thải để điện thế oxy hóa khử trong bể xử lý sinh học để xử lý sinh học 

nước thải lớn hơn hoặc bằng mV và nồng độ oxy hòa tan thấp hơn hoặc bằng 1mg/L. 

Hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải, hệ thống bao gồm bể xử lý sinh học để xử 
lý sinh học nước thải, thiết bị bổ sung nitrat để bổ sung nitrat vào nước thải và thiết bị 
bổ sung kiềm để bổ sung kiềm vào nuớc thải.  
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xây tường của tòa nhà và kết cấu tường 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xây tường của tòa nhà và kết cấu tường, kết cấu tường 
được xây bằng cách đặt nhiều lớp khối chính được nối nối tiếp, trong đó khối chính bao 
gồm: rãnh giữa được tạo ra để xuyên dọc với hai đầu có bố trí rãnh cài; rãnh bên được 
tạo ra trên cả hai mặt của khối chính để hở ngang với đầu bên trong của nó có bố trí 
rãnh cài; khối nối có phần vấu lồi tạo ra trên cả đầu của nó để khớp với rãnh cài của 
rãnh giữa và rãnh bên và đầu dưới của khối nối được đưa một phần vào rãnh giữa và 
rãnh bên, để liên kết các khối chính của lớp bên trên và bên dưới liền kề; và phần nhô 
ngang xuyên qua khối nối để nối nối tiếp các khối. 
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(86) PCT/RU2014/000265    10.04.2014 (87) WO2014/168523 16.10.2014 
(30) 2013116822         12.04.2013    RU 
(71) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIYU 

"PHARMENTERPRISES"  (RU) 
pr. Vernadskogo, 86/5 Moscow, 119571, Russia 

(72) NEBOLSIN, Vladimir Evgenievich (RU), KROMOVA, Tatyana Alexandrovna (RU), 
ZHELTUKHINA, Galina Alexandrovna (RU) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dẫn xuất bisamit của axit dicarboxylic, thuốc và dược phẩm 

chứa dẫn xuất này và phương pháp sản xuất dẫn xuất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất có hoạt tính sinh học, cụ thể là dẫn xuất bisamit của axit 

dicarboxylic có công thức chung I: 
 

 
 
hoặc muối dược dụng của nó, có khả năng tạo phức hoặc tạo chelat ion kim loại để ngăn 
ngừa và/hoặc điều trị bệnh tim mạch, bệnh do virut, bệnh ung thư, bệnh thoái hóa thần 
kinh, bệnh viêm, bệnh đái tháo đường, bệnh do tuổi tác, bệnh do độc tố vi sinh vật gây 
ra, chứng nghiện rượu và bệnh xơ gan do rượu gây ra, bệnh thiếu máu, bệnh loạn 
chuyển hóa porphyrin biểu hiện da muộn, và sự nhiễm độc muối kim loại chuyển tiếp. 
Sáng chế cũng đề cập đến thuốc và dược phẩm chứa hợp chất này. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp sản xuất dẫn xuất bisamit của axit dicarboxylic có công thức chung I. 
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(11) 46309 
(21) 1-2015-04274 (51) 7 A61F  13/496 

(22) 19.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/063251          19.05.2014 (87) WO2014/199784 A1 18.12.2014 
(30) 2013-126116          14.06.2013      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION   (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) ICHIKAWA, Makoto (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dạng quần dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dạng quần dùng một lần để đảm bảo tã lót được giữ tiếp xúc 
gần với vùng đũng của người mặc. Tã lót dạng quần dùng một lần (10) bao gồm tấm che 
thân phía dưới (1) và khung thấm hút (2). Khung thấm hút (2) có phần đầu phía trước 
(26) xếp chồng lên vùng đường thắt lưng phía trước (3) của tấm che thân phía dưới (1) 
và phần đầu phía trước (26a) của phần đầu phía trước (26) được nối với vùng đàn hồi 
trong tấm che thân phía dưới (1). Phần gần kề đầu phía trước (26b) của phần đầu phía 
trước (26) không được nối với vùng đàn hồi. Vùng trong khung thấm hút (2) liền kề với 
phần gần kề đầu phía trước (26b) về phía vùng đũng (4) được nối với vùng không đàn 
hồi được xác định về phía gần hơn với vùng đũng (4) so với vùng đàn hồi. Thân thấm 
hút chứa trong khung thấm hút (2) kéo dài ít nhất từ vùng đũng (4) đến phần gần kề đầu 
phía trước (26b). Phần đầu phía trước (26a) trong phần đầu phía trước (26) của khung 
thấm hút (2) được xác định bởi phần tấm che bọc thân thấm hút kéo dài ra bên ngoài 
qua thân thấm hút. 
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(11) 46310 
(21) 1-2015-04275 (51) 7 A61F  13/49,  13/496,  13/53 

(22) 21.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/063515      21.05.2014 (87) WO2014/199789 A1 18.12.2014 
(30) 2013-126141         14.06.2013     JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) ICHIKAWA, Makoto  (JP), SHIMAZU, Takeshi (JP), KAWAKAMI, Yusuke  (JP), 

TAGAWA, Nobuhiro  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dạng quần dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dạng quần dùng một lần với khả năng thấm dịch thể của tấm 
che trong thân thấm hút được cải thiện. Khung thấm hút (2) trong tã lót mặc dùng một 
lần bao gồm thân thấm hút (40). Thân thấm hút (40) được tạo ra bằng cách che lõi (41), 
được tạo ra từ tổ hợp vật liệu thấm hút bao gồm bột giấy nghiền và các hạt polyme siêu 
thấm, bằng tấm che (42) và bề mặt dưới (41b) của lõi (41) được nối hoàn toàn với tấm 
che (42) bằng chất kết dính nóng chảy (HA). Bề mặt trên (41a) của lõi (41) có các vùng 
nối và các vùng không nối dùng cho tấm che (42). Các vùng nối được tạo ra ở phần giữa 
theo hướng ngang của lõi (41) và các vùng không nối được tạo ra trên cả hai phía bên 
của các vùng nối khi được quan sát theo chiều ngang. 
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(11) 46311 
(21) 1-2015-04285 (51) 7 C04B  24/10,  18/08,  18/14,  24/02,  

24/12,  28/02,  7/52 
(22) 28.04.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/061817         28.04.2014 (87) WO2014/181723 13.11.2014 
(30) 2013-099145         09.05.2013      JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) NAGASAWA Koji (JP), SHIMODA Masaaki (JP), SAGAWA Keiichiro (JP), 

NAKAMURA Keisuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp cải thiện độ bền của sản phẩm hóa rắn, chế phẩm 

cải thiện độ bền, phương pháp sản xuất bột cứng trong nước, 
chế phẩm cứng trong nước và phương pháp sản xuất chế phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải thiện độ bền của sản phẩm hóa rắn bao gồm bước 
kết hợp chế phẩm chứa bột thủy lực với chế phẩm cải thiện độ bền, chế phẩm cải thiện 
độ bền này chứa một hoặc nhiều hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm mannoza, 
galactoza, taloza, riboza và erytroza với một lượng nằm trong khoảng từ 30 đến 100% 
khối lượng chất rắn khô, và sacarit có số nguyên tử cacbon bằng hoặc lớn hơn 7 với 
lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 15% khối lượng chất rắn khô. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm cải thiện độ bền, phương pháp sản xuất bột 
cứng trong nước, chế phẩm cứng trong nước và phương pháp sản xuất chế phẩm này. 
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(11) 46312 
(21) 1-2015-04286 (51) 7 C08G  63/12,  63/183, C08L  67/02, 

C08J  5/00 
(22) 30.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/KR2014/004826     30.05.2014 (87) WO2014/196768 11.12.2014 
(30) 10-2013-0064966          05.06.2013      KR 
(71) SAMSUNG FINE CHEMICALS CO., LTD.  (KR) 

19, Yeocheon-ro 217beon-gil, Nam-gu, Ulsan 680-090, Republic of Korea 
(72) KIM, Ye Jin (KR), KANG, Gyung Don (KR), KIM, Su Kyung (KR), KIM, Min 

Kyoung (KR), CHOI, Soo Youn (KR), YOON, Ki Chull (KR), BYUN, Kil Seuk (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nhựa polyeste có khả năng phân hủy sinh học và vật phẩm 

chứa nhựa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhựa polyeste có khả năng phân hủy sinh học và vật phẩm chứa 

nhựa này. Nhựa polyeste có khả năng phân hủy sinh học được đề xuất chứa gốc axit 
dicarboxylic béo bao gồm gốc axit suxinic và gốc axit adipic; và gốc diol béo bao gồm 
ít nhất một gốc được chọn từ nhóm gồm gốc etylen glycol và gốc butandiol để cải thiện 
khả năng phân hủy sinh học và độ mềm dẻo của loại nhựa này.  
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(11) 46313 
(21) 1-2015-04301 (51) 7 A23K  1/12,  1/16,  1/18 

(22) 09.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/FI2014/050348     09.05.2014 (87) WO2014/184432 20.11.2014 
(30) 20135506         14.05.2013     FI 
(71) HANKKIJA OY  (FI) 

Peltokuumolantie 4, FI-05800 Hyvinkaa, Finland 
(72) VUORENMAA, Juhani (FI), KETTUNEN, Hannele (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Axit béo từ dầu thông, thức ăn bổ sung trong chăn nuôi và 

chế phẩm thức ăn chăn nuôi chứa axit béo từ dầu thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến axit béo từ dầu thông dùng để tăng cường sự lên men trong dạ cỏ 

và/hoặc làm giảm sự tạo ra metan trong dạ cỏ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thức 
ăn bổ sung trong chăn nuôi và chế phẩm thức ăn chăn nuôi chứa axit béo từ dầu thông. 
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(11) 46314 
(21) 1-2015-04308 (51) 7 C23C  22/00,  22/83 

(22) 09.11.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2016 
(71) Công ty TNHH Việt Nhất 3  (VN) 

Thửa đất 469, đường DT 747B, tổ 6, khu phố Khánh Vân, xã Khánh Bình, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

(72) Kỷ Minh Du (VN), LIAO WEI NENG (TW) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thiết bị nâng hạ để xử lý bề mặt kim loại sau khi mạ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nâng hạ để xử lý bề mặt kim loại sau khi mạ, cụ thể là để 
thụ động hoá bề mặt kim loại đã được mạ. Thiết bị theo sáng chế bao gồm khung (1) 
trên đó có các móc treo (111, 112) được gắn cố định với tấm dao động (52), một đầu 
của tấm dao động (52) được dẫn động bằng mô tơ dẫn động móc treo (5) thông qua tay 
quay thanh truyền (6); khung (1) di chuyển được theo phương ngang dọc theo dãy các 
thùng chứa (3) nhờ bánh xe (15) và mô tơ (16); lưới chứa (2) được treo vào các móc treo 
(111, 112); các thùng chứa (3) chứa các dung dịch xử lý bề mặt kim loại, dưới đáy 
thùng chứa (3) có các ống sục khí (31) để sục khí vào trong thùng chứa (3) và có nhiều 
ống dàn trải vật liệu (32) dùng để dàn trải vật liệu kim loại ra đều hơn. Khi thiết bị vận 
hành, chi tiết kim loại được đặt vào lưới chứa (2) và được nhúng vào trong thùng chứa 
(3) chứa dung dịch làm thụ động bề mặt kim loại; lưới (2) được dao động bởi mô tơ dẫn 
động móc treo (5), tay quay thanh truyền (6) và tấm dao động (52), nhờ đó giảm sự trầy 
xước bề mặt kim loại. 
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(11) 46315 
(21) 1-2015-04309 (51) 7 B25J  9/00, G10F  1/08 

(22) 09.11.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2015 
(71) 1. Phan Tứ Hùng  (VN) 

34/2 Phạm Văn Dinh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. 

2. Nguyễn Hữu Thọ  (VN) 
158L Nguyễn Văn Lâu, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

(72) Nguyễn Hữu Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thiết  bị đánh trống trường tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đánh trống trường tự động có kết cấu bao gồm: mặt trống 
(A), bộ truyền động dùi trống (B) và bộ điều khiển truyền động dùi trống (C), cụ thể ở 
bộ truyền động dùi trống (B) có trục truyền động (1) được đặt trên gá đỡ (2); phía đầu 
trục truyền động (1) gần với mặt trống (A) được nối với dùi trống (5), ở giữa trục truyền 
động (1) được nối với puli truyền động đánh dùi trống (3) và puli truyền động kéo dùi 
trống (4); lần lượt puli truyền động đánh dùi trống (3) được nối với nam châm điện đánh 
dùi trống (6) và puli truyền động trục (4) được nối với nam châm điện kéo dùi trống (7), 
nam chậm điện đánh dùi trống (6) và nam châm điện kéo dùi trống (7) được điều khiển 
bởi bộ điều khiển truyền động dùi trống (C) và được dùng để điều chỉnh các thông số về 
phút, giờ, thứ, ngày, tháng, năm được hiển thị trên đèn hiển thị (8) được điều chỉnh từ 
công tắc điều chỉnh (9), công tắc chọn hệ thống (10) được đặt ở cạnh của bộ điều khiển 
truyền động dùi trống (C) được dùng để chọn chế độ đánh trống tự động hoặc bằng tay. 
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(21) 1-2015-04311 (51) 7 C04B  35/04,  35/043,  35/626 

(22) 24.03.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/EP2014/055810    24.03.2014 (87) WO2014/198433 18.12.2014 
(30) 13171234.1         10.06.2013     EP 
(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG  (AT) 

WienerbergstraBe 11, A-1100 Wien, Austria 
(72) ECKSTEIN Wilfried (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp mẻ liệu dùng để sản xuất sản phẩm gốm chịu lửa, 

phương pháp sản xuất sản phẩm gốm nung chịu lửa và sản 
phẩm gốm nung chịu lửa thu được bằng phương pháp này.  

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp mẻ liệu dùng để sản xuất sản phẩm gốm chịu lửa chưa 
định hình, phương pháp sản xuất sản phẩm gốm nung chịu lửa và sản phẩm gốm nung 
chịu lửa thu được bằng phương pháp này. 
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(22) 27.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/002772         27.05.2014 (87) WO2014/192284 A1 04.12.2014 
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(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 
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(72) ASAMI, Taiji  (JP), NIIDA, Ayumu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất peptit và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất peptit có hoạt tính hoạt hóa đối với thụ thể peptit giống 
glucagon 1 (GLP-1) và thụ thể polypeptit kích thích insulin phụ thuộc glucoza (GIP). Cụ 
thể là, sáng chế đề cập đến peptit chứa trình tự một phần có công thức (I) hoặc muối của 
nó và thuốc chứa peptit này.  

P1-Tyr-Aib-Glu-Gly-Thr-MePhe-Thr-Ser-Asp-Tyr-A11-A12-A13-Leu-Asp- 

A16-A17-Ala-Gln-A20-Glu-Phe-Val-Lys-Trp-Leu-Leu-Lys-A29         (I) 

trong đó mỗi ký hiệu như được định nghĩa trong bản mô tả này. 
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Peltokuumolantie 4, FI-05800 Hyvinkaa, Finland 
(72) VUORENMAA, Juhani (FI), KETTUNEN, Hannele (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Axit béo từ dầu thông, thức ăn bổ sung trong chăn nuôi và 

chế phẩm thức ăn chăn nuôi chứa axit béo từ dầu thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến axit béo từ dầu thông để sử dụng trong việc điều biến quần thể vi 

sinh vật trong đường tiêu hóa ở động vật. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thức ăn bổ 
sung trong chăn nuôi và chế phẩm thức ăn chăn nuôi chứa axit béo từ dầu thông. 
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Jessica (US), DENNIS, Mark  (US), ERNST, James  (US), WATTS, Ryan  (US), 
LAZAR, Gregory A.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng thụ thể transferin và dược phẩm chứa 

kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng thụ thể transferin, dược phẩm chứa kháng thể này 

để điều trị bệnh rối loạn thần kinh ở động vật có vú. 
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4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) NOMURA Kenji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xi lanh áp lực chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xi lanh áp lực chất lỏng (10) bao gồm các phần bậc từ thứ nhất đến 
thứ tư (28a, 30a, 32a, 34a) được tạo ra trên khớp nối ống lồng thứ nhất (26) của nắp đầu 
(14), và các phần bậc từ thứ nhất đến thứ tư (28b, 30b, 32b, 34b) tạo ra trên khớp nối 

ống lồng thứ hai (50) của nắp cần (16). ống xi lanh (12) được lắp theo cách lựa chọn 
vào một cặp bất kỳ trong số các phần bậc từ thứ nhất đến thứ tư (28a, 28b, 30a, 30b, 
32a, 32b, 34a, 34b). Do vậy, bằng cách chuẩn bị ống xi lanh (12) mới, vốn có đường 
kính khác nhau, cùng với pit tông mới (18), và sau đó lắp ống xi lanh (12) theo cách lựa 
chọn vào một cặp bất kỳ trong số các phần bậc từ thứ nhất đến thứ tư (28a, 28b, 30a, 
30b, 32a, 32b, 34a, 34b), để tạo ra xi lanh áp lực chất lỏng (10) có đường kính lỗ khác 
nhau theo yêu cầu sử dụng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp thực hiện đo tín hiệu vectơ tần số vô 

tuyến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để thực hiện dụng cụ đo công suất mạng 

Vectơ (VNPM- Vector Network Power Meter) như một loại thiết bị kiểm tra điện từ mới 
sử dụng công nghệ mới dựa trên chức năng của đồng hồ phản xạ để kết hợp chức năng 
của dụng cụ đo công suất trong đó có bộ phân tích mạng Vectơ (VNA- Vector Network 
Analyzer). VNPM vượt qua các giới hạn của hai loại thiết bị đo công suất hiện có, gồm 
có khả năng đo song song và đồng thời, hoạt động thông mạch, và độ chính xác được 
nâng cao và có khả năng lặp lại bằng cách loại bỏ sự hiệu chuẩn dùng cáp kết nối. Nó 
cũng cung cấp các cài đặt thay thế của bộ tương quan cho đồng hồ phản xạ giảm kích cỡ 
và độ phức tạp của bộ tương quan trong khi mở rộng dải tần số của nó thành không giới 
hạn. 
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(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Lan can cơ động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lan can cơ động có kết cấu đơn giản và cho phép vận chuyển dễ 
dàng, sản xuất với chi phí thấp hơn, lắp đặt dễ dàng và an toàn vào các lan can và giàn 
giáo tạm thời hiện có. 
Lan can cơ động (1a) bao gồm bộ phận lan can (2) được lắp đặt dọc theo cầu thang tạm 
thời (S) nghiêng cột trụ hình trụ (3) được cấu tạo để giữ phần đầu của bộ phận lan can 
(2), cơ cấu cố định (4) được trang bị tại đầu dưới của cột trụ (3). Lan can cơ động (1a) 
được ghép nối có thể tháo ra được vào mặt bậc thang (P) của cầu thang tạm thời (S) 
thông qua cơ cấu cố định (4). 
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Thomas (DE), NEWTON, Trevor William (GB), MASSA, Dario (IT), MIETZNER, 
Thomas (DE), PASTERNAK, Maciej (PL), KREUZ, Klaus (DE), EVANS, Richard 
Roger (US), LERCHL, Jens (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất N-(tetrazol-5-yl)-và N-(triazol-5-yl)arylcarboxamit 

được thế, chế phẩm chứa hợp chất này và phương pháp kiểm 
soát thực vật không mong muốn sử dụng hợp chất và chế phẩm 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất N-(tetrazol-5-yl)- và N-(triazol-5-yl)arylcarboxamit có 
công thức I, chế phẩm chứa hợp chất này và phương pháp kiểm soát thực vật không 
mong muốn sử dụng hợp chất và chế phẩm này. Trong công thức I này, B là N hoặc CH, 
R2 là alkoxy, haloalkoxy, alkoxyalkoxy và R2b-S(O)k, trong khi R, R1, R3, R4 và R5 là 
nhóm như hydro, halogen hoặc nhóm hữu cơ như alkyl hoặc phenyl. 
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(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Phương pháp tạo lập gò, bãi bố trí dọc theo bờ biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giải pháp nhằm bảo vệ bờ biển, tạo ra các địa điểm tránh trú bão, 
neo đậu tàu thuyền, gây rừng phòng hộ, phát triển quỹ đất, phát triển du lịch sinh thái 
biển, tạo các cơ sở hậu cần thủy sản bố trí dọc theo bờ biển sử dụng các cấu kiện bê 
tông đúc sẵn được lắp ghép theo yêu cầu công năng và điều kiện tự nhiên cụ thể của 
từng vùng miền khác nhau. 
Các cấu kiện sử dụng để tạo lập gò, bãi, đảo nhân tạo đòi hỏi cao về khả năng chống 
xâm thực, ăn mòn trong môi trường nước mặn thì sử dụng cốt sợi polypropylene (PP), 
cốt sợi fiber reinforced polymer (FRP) hoặc các loại sợi tổng hợp khác thay thế cho cốt 
thép và dùng xi măng bền sulfat hoặc xi măng pooclăng bổ sung thêm phụ gia có chất 
lượng tương đương xi măng bền sunfat dùng trong bê tông. 
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(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Phương pháp gây bồi tạo bãi, bảo vệ bờ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giải pháp gây bồi tạo bãi, bảo vệ bờ sử dụng các cấu kiện bê tông 
cốt phi kim đúc sẵn lắp ghép được thiết kế định hình theo công năng, yêu cầu kỹ thuật, 
điều kiện địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn với mục đích chống xói lở, gây bồi tạo 
bãi bảo vệ bờ. 
Giải pháp gây bồi tạo bãi, bảo vệ bờ sử dụng các cấu kiện bê tông cốt phi kim bê tông 
thành mỏng được đúc sẵn tại nhà máy, có cấu tạo và kết cấu phù hợp với các yếu tố địa 
chất, địa hình, thủy văn của từng vùng biển, vùng sông khác nhau; cấu kiện sẽ tự sắp 
xếp, tự ổn định, tự bồi lắng, biến đổi theo dòng chảy tạo ra hệ cân bằng để chống lại 
dòng xoáy, dòng chảy không ổn định tại các khu vực bị xâm thực mạnh từ đó có thể gây 
bồi, tạo bãi theo các hình dạng và kích thước khác nhau như: hình tròn, hình cánh cung, 
elip, hình vuông, chữ nhật, chữ T, chữ I....theo thời gian, mở rộng diện tích đất sử dụng. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ sơ sinh và phương pháp sản 

xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ sơ sinh. Chế phẩm này dùng để 

ngăn ngừa hoặc điều trị các rối loạn đường ruột ở trẻ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất chế phẩm này. 
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Sanjeev (CA), MORISAKI, John, Hiroshi (US), PILLOW, Thomas, H. (US), STABEN, 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể đơn dòng kháng axit teichoic của vách tế bào, hợp 

chất chứa kháng thể này và kit điều trị bệnh nhiễm khuẩn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng axit teichoic của vách tế bào và các thể tiếp hợp 

kháng thể kháng sinh của chúng. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hợp chất chứa 
kháng thể này và kit để điều trị bệnh kháng khuẩn. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm xử lý bề mặt và phương pháp xử lý bề mặt vải dệt 

bằng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý bề mặt chứa thuốc nhuộm quang sắc. Chế phẩm 

này thích hợp để xử lý bề mặt vải dệt. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp xử lý bề mặt vải dệt bằng dung dịch 
chứa chế phẩm nêu trên. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất xúc tác dùng cho pin nhiên liệu, phương pháp sản xuất 

chất xúc tác và pin nhiên liệu chứa chất xúc tác này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chất xúc tác dùng cho pin nhiên liệu, chất xúc tác này có thể ức chế 

điện trở khuếch tán khí và có đặc trưng vôn-ampe (I-V) cao hơn hẳn so với các chất xúc 
tác pin nhiên liệu thông thường, và phương pháp sản xuất chất xúc tác này. Chất xúc tác 
dùng cho pin nhiên liệu chứa các hạt xúc tác mịn, mỗi hạt xúc tác mịn này bao gồm hạt 
chứa paladi và lớp ngoài cùng chứa platin và phủ hạt chứa paladi, và chất mang mà các 
hạt xúc tác mịn được mang trên đó, trong đó chất xúc tác dùng cho pin nhiên liệu thỏa 
mãn 0,9xS1<S2, trong đó S1 là diện tích bề mặt riêng BET của nguyên liệu dùng cho 
chất mang, và S2 là diện tích bề mặt riêng BET của chất mang trong chất xúc tác dùng 
cho pin nhiên liệu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến pin nhiên liệu chứa chất xúc tác 
này. 
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(72) VANDYCK, Koen (BE), HACHE, Geerwin, Yvonne, Paul (BE), LAST, Stefaan, Julien 
(BE), MC GOWAN, David, Craig (US), ROMBOUTS, Geert (BE), VERSCHUEREN, 
Wim, Gaston (BE), RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất sulphamoylpyrolamit, dược phẩm chứa hợp chất 

sulphamoylpyrolamit này, và sản phẩm chứa hợp chất 
sulphamoylpyrolamit này và chất ức chế virut viêm gan B 
khác dùng để điều trị bệnh viêm gan B 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế sự sao chép của HBV có công thức (ID): 
 

 
 
bao gồm các dạng đồng phân hóa học lập thể, và muối, hydrat, solvat của nó, trong đó 
X, Ra đến Rd, và R4 đến R6 có nghĩa như được xác định trong bản mô tả sáng chế. Sáng 
chế còn đề xuất quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm chứa nó, và hợp chất này 
được sử dụng ở dạng đơn lẻ hoặc ở dạng kết hợp với các chất ức chế HBV khác để điều 
trị HBV. 
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(30) 1218653.2          17.10.2012      GB 
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(72) AGG, Charles Simon James (GB), RUSSELL, Michael Hamilton (GB) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị giữ cây, bộ thiết bị giữ cây và phương pháp giữ cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giữ cây, bộ thiết bị giữ cây và phương pháp giữ cây. Thiết 
bị giữ cây theo sáng chế bao gồm: các bộ phận giữ (110) được khoá lẫn nhau, mỗi bộ 
phận giữ (110) có các phương tiện kết nối (270, 275) cho phép bộ phận giữ (110) được 
giữ chặt vào ít nhất một phần giữ (110) liền kề; điểm giữ (150) được tạo ra cho mỗi bộ 
phận giữ (110); và dây cáp hoặc dây đai (10, 20) có thể giữ chặt vào ít nhất một trong 
các điểm giữ; trong đó, các bộ phận giữ (110) được khoá lẫn nhau có thể di chuyển được 
tháo ra khỏi nhau và có thể được khoá lẫn nhau tại chỗ để cùng nhau tạo ra bề mặt (140) 
đỡ lớp đất quá tải; và dây cáp hoặc dây đai (10, 20) được sử dụng để giữ chặt các bộ 
phận giữ (110) được khoá lẫn nhau vào bầu rễ (6) của cây (5) nằm trên đó. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa chủng vi khuẩn Lactobacillus pentosus 

TUA4337L 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chủng vi khuẩn Lactobacillus pentosus TUA4337L 

(số nộp lưu: NITE BP-1479), khác biệt ở chỗ, chủng này có khả năng tăng sinh ở ruột 
non và/hoặc ruột già, và tốt hơn là ở ruột non, sau khi sống sót trong đường ruột. Vì chế 
phẩm theo sáng chế chứa vi khuẩn axit lactic có khả năng tăng sinh ở đường ruột, nên 
khi được tiêu hóa trong cơ thể, vi khuẩn axit lactic sống sót đi tới đường ruột và tăng 
sinh. Do đó, chế phẩm này có khả năng làm hạn chế liên tục sự hấp thu chất béo và 
ngăn ngừa được sự tăng cân. Vì vậy, chế phẩm này có thể được dùng thích hợp cho mục 
đích ăn kiêng một cách hiệu quả. 
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(72) MATSUMOTO Kouichi (JP), TABATA Jiro  (JP), ADACHI Kazuyuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vải và hàng may mặc được sản xuất từ vải này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải ít có khả năng tạo ra điện tĩnh khi mặc, ít khả năng bị nhăn sau 
khi giặt, giữ ấm lâu, mặc thoải mái và hàng may mặc được sản xuất bằng vải này. Vải 
theo sáng chế là vải bao gồm sợi tơ vitcô với lượng nằm trong khoảng từ 30% đến 40% 
khối lượng, sợi polyeste dễ nhuộm cation với lượng nằm trong khoảng từ 30 đến 40% 
khối lượng, sợi polyacrylic tổng hợp với lượng nằm trong khoảng từ 25 đến 30% khối 
lượng và sợi polyuretan đàn hồi với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 10% khối lượng, 
trong đó vải có thể tĩnh điện do ma sát vào khoảng 1500V hoặc nhỏ hơn và các tính chất 
giặt-mặc như xác định bằng phương pháp 124 theo AATCC sau khi giặt là năm lần bằng 
phương pháp 103 theo JISL0217, là loại 3 hoặc cao hơn. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dẫn xuất 2,2-diflopropionamit của bardoxolon metyl ở dạng 

đa hình và dược phẩm chứa dẫn xuất này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất N-((4aS,6aR,6bS,8aR,12aS,14aR,14bS)-11-xyano-

2,2,6a,6b,9,9,12a-heptametyl-10,14-dioxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,12a,14,14a, 
14b-octađecahyđropicen-4a-yl)-2,2-điflopropanamit ở dạng đa hình và dược phẩm chứa 
hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất axit dicarboxylic 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất thuốc để phòng ngừa hoặc điều trị chứng tăng 
phosphat huyết. Giải pháp: Sáng chế đề xuất hợp chất được thể hiện bằng công thức 
chung (I) hoặc muối dược dụng của nó. [Trong công thức này, R1: nhóm mety hoặc các 
nhóm tương tự, R2: nguyên tử hydro hoặc các nhóm tương tự, R3: nguyên tử hydro hoặc 
các nhóm tương tự, A: vòng xyclohexyl hoặc các nhóm tương tự, X: CH hoặc các nhóm 
tương tự, Y: CH hoặc các nhóm tương tự, và n: 2 hoặc các nhóm tương tự] 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống đa chiếu có thể khúc xạ ánh sáng chiếu của thiết bị 

chiếu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến “hệ thống đa chiếu” bao gồm nhiều bề mặt chiếu (100) được bố trí 

sao cho không song song với nhau và hai hoặc nhiều thiết bị chiếu (300) dùng để chiếu 
các hình ảnh lên nhiều bề mặt chiếu (100), trong đó hai hoặc nhiều thiết bị chiếu (300) 
bao gồm thiết bị chiếu khúc xạ (310) trong đó ánh sáng chiếu được khúc xạ trước khi nó 
đi đến bề mặt chiếu. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu của rạp hát và hệ thống đa chiếu sử dụng trong rạp 

hát này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu của rạp hát có thể được sử dụng để thực hiện “hệ thống đa 

chiếu” và kết cấu của rạp hát này bao gồm: thiết bị chiếu (200) được lắp đặt trong rạp 
hát và tấm che (100) để che thiết bị chiếu (200) không bị lộ ra khán phòng, trong đó 
hình ảnh được chiếu trên bề mặt của tấm che (100). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm giữ dùng cho các vật phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm giữ dùng cho các vật phẩm có thể được sử dụng với hệ thống 
sản xuất linh động để giữ vật phẩm ở đúng vị trí. Cụm giữ có thể được sử dụng với hệ 
thống in để in lên vật phẩm. Cụm giữ có thể mở rộng để khớp vừa vật phẩm. Cụm giữ có 
thể bao gồm bề bặt dập được có thể có dạng hình học được cố định tạm thời nhờ sử 
dụng chân không. Cụm giữ có thể giúp tạo ra bề mặt ngoài được làm phẳng dùng cho 
vật phẩm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc in. 
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(54) Cụm giữ có các hệ thống khóa dùng cho các vật phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm giữ để giữ các vật phẩm ở đúng vị trí để in bao gồm các dấu 
hiệu để khóa vật phẩm ở đúng vị trí. Cụm giữ có thể bao gồm cụm gót chân điều chỉnh 
được. Cụm giữ có thể bao gồm chi tiết khóa dây. Cụm gót chân điều chỉnh được và chi 
tiết khóa dây có thể được sử dụng để giữ vật phẩm cố định tạm thời ở vị trí trên cụm giữ. 
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Yasuhide  (JP), TAKAHASHI Kenji  (JP), YOKOYAMA Hiroyasu  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cọc ống bằng thép và phương pháp thi công cọc ống bằng thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cọc ống bằng thép gồm: phần thân chính cọc được kết cấu bằng 
ống thép; thanh chia được lắp ở phía trong phần đầu của phần thân chính cọc, nhờ đó 
chia tiết diện của phần thân chính cọc thành các phần; vòi phun được lắp tại ít nhất một 
bề mặt theo chu vi ngoài của phần đầu của phần thân chính cọc và bề mặt theo chu vi 
trong của phần đầu của phần thân chính cọc và phun nước và vật liệu hóa rắn dạng lỏng; 
và ống để cấp nước và vật liệu hóa rắn dạng lỏng tới vòi phun. 
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(11) 46341 
(21) 1-2015-04537 (51) 7 G08B  25/00 

(22) 26.11.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2015 
(71) Công ty Cổ phần TECHPAL  (VN) 

Phòng 29, nhà C5, ngõ 182, đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(72) Vũ Ngọc Đỉnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM JURIST CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống cảnh báo an ninh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cảnh báo an ninh bao gồm điện thoại của người dùng (1); 
điện thoại của người trợ giúp (2); điện thoại của người thuộc công ty bảo vệ (3); máy 
chủ (8). Trong đó, khi người dùng gặp sự cố sẽ có hai phương thức cảnh báo được lựa 
chọn rung lắc hoặc bấm nút nguồn trên điện thoại. Khi có cảnh báo, điện thoại của 
người dùng (1) sẽ lập tức sẽ gửi thông tin cảnh báo gồm mức cảnh báo, vị trí cảnh báo, 
thời gian cảnh báo, thông tin về đối tượng cảnh báo lên máy chủ (8), đồng thời gửi tin 
nhắn SMS hoặc gọi điện tới điện thoại của người trợ giúp (2) trong trường hợp báo động 
ở mức cao. Khi nhận được thông tin, máy chủ (8) kiểm tra lại các thông tin, xác nhận 
hình thức và mức độ cảnh báo, xác nhận trạng thái cảnh báo sẽ phát lệnh cảnh báo tới 
các đối tượng nằm trong danh sách những người đồng ý hỗ trợ cho người cần trợ giúp và 
có thể cả người của công ty bảo vệ nếu người cần trợ giúp đăng ký sử dụng dịch vụ. Khi 
nhận thông tin từ máy chủ (8), điện thoại của người trợ giúp (2) và điện thoại của người 
thuộc công ty bảo vệ (3) sẽ xác định được vị trí và thời gian người cần trợ giúp gặp sự cố 
để có biện pháp ứng cứu kịp thời. Cảnh báo sẽ liên tục lặp lại cho đến khi người cần trợ 
giúp tắt cảnh báo. 
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(11) 46342 
(21) 1-2015-04538 (51) 7 A23L  1/16 

(22) 20.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/066388          20.06.2014 (87) WO2014/203991 24.12.2014 
(30) 2013-130354          21.06.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2015 
(71) NISSHIN FOODS INC.   (JP) 

25, Kandanishikicho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441, Japan 
(72) KOIZUMI, Norio (JP), WATANABE, Takenori (JP), MIYA, Youichirou (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất mỳ sợi đã nấu được làm đông lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất mỳ sợi đã nấu được làm đông lạnh bao gồm 
các bước: thu được mỳ sợi thô bằng cách ép đùn bột nhào chứa từ 0,5 đến 5 phần khối 
lượng protein thực vật và 100 phần khối lượng bột lúa mỳ chứa 70% khối lượng bột lúa 
mỳ thông thường hoặc nhiều hơn ở áp suất nằm trong khoảng từ 60 đến 160kgf/cm2, nấu 
sợi mỳ thô, và làm đông lạnh mỳ sợi đã được nấu. Mỳ sợi đã nấu được làm đông lạnh 
này có thể được bảo quản ở trạng thái được làm đông lạnh trong thời gian dài và có hình 
thức và kết cấu tốt sau khi rã đông. 
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(11) 46343 
(21) 1-2015-04540 (51) 7 C08G  18/67,  18/32,  18/42,  18/73,  

18/80, C09D  175/14,  5/03 
(22) 22.04.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/EP2014/058056    22.04.2014 (87) WO2014/173861 30.10.2014 
(30) 13165556.5         26.04.2013     EP 
(71) DSM IP ASSETS B. V.  (NL) 

Het Overloon 1, NL- 6411 TE Heerlen, The Netherlands 
(72) DRIJFHOUT, Jan Pieter (NL) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Nhựa uretan có nhóm chức vinyl, quy trình điều chế nhựa này, 

hỗn hợp nhựa uretan có nhóm chức vinyl, quy trình điều chế 
hỗn hợp nhựa này, chế phẩm sơn bột rắn nhiệt và quy trình 
điều chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhựa uretan có nhóm chức vinyl có thể được dùng làm chất hóa rắn 
có trong chế phẩm sơn bột rắn nhiệt, quy trình điều chế nhựa uretan có nhóm chức vinyl 
này, hỗn hợp nhựa uretan có nhóm chức vinyl có thể được dùng làm chất hóa rắn trong 
chế phẩm sơn bột rắn nhiệt, quy trình điều chế hỗn hợp nhựa uretan có nhóm chức vinyl 
này, chế phẩm sơn bột rắn nhiệt, quy trình điều chế chế phẩm này, chế phẩm sơn bột rắn 
nhiệt, sản phẩm chứa chế phẩm sơn bột rắn nhiệt này và quy trình tạo ra sản phẩm được 
sơn. 
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(11) 46344 
(21) 1-2015-04542 (51) 7 H01L  21/60, B21C  1/00, C22C  

5/06,  5/08, C22F  1/00,  1/14 
(22) 31.03.2015 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2015/060041         31.03.2015 (87) WO2015/152197 A1 08.10.2015 
(30) 2014-072649         31.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2015 
(71) 1. NIPPON MICROMETAL CORPORATION  (JP) 

158-1, Oaza Sayamagahara, Iruma-shi, Saitama 358-0032, Japan 
2. NIPPON STEEL & SUMIKIN MATERIALS CO., LTD.  (JP) 
7-16-3, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 

(72) YAMADA, Takashi (JP), ODA, Daizo (JP), OISHI, Ryo (JP), HAIBARA, Teruo (JP), 
UNO, Tomohiro (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dây nối dùng cho thiết bị bán dẫn và phương pháp sản xuất 

dây nối này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dây nối dùng cho thiết bị bán dẫn trong đó cả sự mất tính nghiêng 

lẫn mất tính đàn hồi lò xo được ngăn chặn bởi (1) ở mặt cắt ngang chứa tâm dây và song 
song với hướng chiều dọc của dây (mặt cắt ngang qua tâm dây), không có các hạt tinh 
thể với tỷ lệ a/b của trục dài "a" và trục ngắn "b" lớn hơn hoặc bằng 10 và có diện tích 

lớn hơn hoặc bằng 15m2 ("kết cấu sợi"), (2) khi đo hướng tinh thể theo hướng chiều 

dọc của dây ở mặt cắt ngang qua tâm dây, tỷ lệ của hướng tinh thể <100> với chênh 

lệch góc so với hướng chiều dọc của dây nhỏ hơn hoặc bằng 15°, với tỷ lệ diện tích nằm 
trong khoảng từ 10% đến nhỏ hơn 50%, và (3) khi đo hướng tinh thể theo hướng chiều 
dọc của dây ở bề mặt của dây, tỷ lệ của hướng tinh thể <100> với chênh lệch góc so với 

hướng chiều dọc của dây là nhỏ hơn hoặc bằng 15°, với tỷ lệ diện tích lớn hơn hoặc 
bằng 70%. Trong suốt bước kéo, thao tác kéo có tỷ lệ giảm diện tích là lớn hơn hoặc 
bằng 15,5% được thực hiện ít nhất một lần. Nhiệt độ xử lý nhiệt cuối cùng và nhiệt độ 
xử lý sơ bộ nhiệt cuối cùng được thực hiện trong các phạm vi được định trước. 
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(11) 46345 
(21) 1-2015-04547 (51) 7 C04B  20/06 

(22) 27.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/EP2014/060972    27.05.2014 (87) WO2014/198532 A1 18.12.2014 
(30) 13171708.4         12.06.2013     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2015 
(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Stationsstraat 77, NL-3811 MH Amersfoort, the Netherlands 
(72) SVEDBERG, Lars-Olof (SE), AJDEN, Per (SE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để sản xuất vi cầu giãn nở 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để sản xuất vi cầu nhựa dẻo nóng giãn nở 
từ vi cầu nhựa dẻo nóng chứa vỏ bằng polyme dẻo nóng bao bọc chất tạo xốp. Phương 
pháp này bao gồm các bước: 
(a) nạp huyền phù của vi cầu nhựa dẻo nóng có thể giãn nở trong môi trường lỏng vào 
vùng làm nóng; 
(b) làm nóng huyền phù này trong vùng làm nóng để các vi cầu có thể giãn nở ít nhất 
đạt được nhiệt độ mà chúng có thể giãn nở ở áp suất khí quyển và duy trì áp suất trong 
vùng làm nóng đủ cao để các vi cầu trong huyền phù không giãn nở hoàn toàn; và 
(c) rút huyền phù của vi cầu có thể giãn nở khỏi vùng làm nóng vào vùng có áp suất đủ 
thấp để các vi cầu giãn nở. 
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(11) 46346 
(21) 1-2015-04559 (51) 7 A61F  9/00, G02C  7/04 

(22) 29.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/064232         29.05.2014 (87) WO2014/192853 A1 04.12.2014 
(30) 2013-113962         30.05.2013     JP 
(71) 1. SEED CO., LTD.   (JP) 

40-2, Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 1138402 (JP) 
2. SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 
5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410046 (JP) 

(72) NAKAMURA, Akira  (JP), FUKUSHIMA, Tsutomu  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị hình khuyên được đeo trên bề mặt của củng mạc 

  (57)     Sáng chế là đề xuất thiết bị hình khuyên được đeo trên bề mặt của củng mạc cao cấp 
hơn so với thiết bị hình khuyên thông thường về độ ổn định trên nhãn cầu khi được đeo, 
mà giải quyết các vấn đề gây ra bởi thiết bị hình khuyên thông thường. Mục đích trên 
đạt được bằng cách chế tạo thiết bị hình khuyên (20a đến 20i) cần đeo trên bề mặt của 
củng mạc, thiết bị hình khuyên bao gồm phần hở (13) lộ ra giác mạc và một hoặc nhiều 
rãnh gần như bao quanh (5a đến 5r) trên phần trung gian (3) giữa phần vành phía trong 
(10) và phần vành phía ngoài (11). Thiết bị hình khuyên có độ dày lớn nhất tốt hơn là ở 
phần trung gian (3).  
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(11) 46347 
(21) 1-2015-04581 (51) 7 C12N  7/00, A61K  39/12 

(22) 28.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/EP2014/061014     28.05.2014 (87) WO2014/191445 04.12.2014 
(30) 13170063.5          31.05.2013      EP 
(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Wim de Korverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, Netherlands 
(72) GUELEN, Lars (NL), GROOF DE, Ad (NL), SCHRIER, Carla Christina (NL), 

GRISEZ, Luc (NL), CHANG, Siow Foong (SG), MIYATA, Masato (JP), HOEK VAN 
DER, Cornelia Maria (NL), DEIJS, Martin (NL), NG, Kah Sing (SG) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Virut gây bệnh rụng vảy, vacxin kháng virut này và kit phát 

hiện kháng thể 
  (57)     Sáng chế đề cập đến virut phân lập được gây bệnh rụng vảy ở cá, môi trường nuôi cấy tế 

bào bao gồm virut này, vacxin trên cơ sở virut này và phương pháp bào chế vacxin này, 
kháng thể phản ứng với vir−t này, bộ kit xét nghiệm chẩn đoán để phát hiện virut và sử 
dụng virut này.  
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(11) 46348 
(21) 1-2015-04601 (51) 7 C08J  9/00,  9/26, C08L  1/08,  

23/00, H01M  2/16 
(22) 04.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/064802         04.06.2014 (87) WO2014/196551 11.12.2014 
(30) 2013-117630         04.06.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2015 
(71) THE JAPAN STEEL WORKS, LTD.  (JP) 

11-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032 Japan 
(72) Satoru NAKAMURA (JP), Yoshiyuki KUSHIZAKI (JP), Ryou ISHIGURO (JP), 

Mariko YOSHIOKA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình sản xuất màng polyolefin được kéo có lỗ rỗng vi 

khổng chứa sợi nano xenluloza, màng hỗn hợp và tấm cách 
điện dùng cho pin thứ cấp khan 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất màng polyolefin được kéo có lỗ rỗng vi 
khổng chứa sợi nano xenluloza bao gồm các bước: i) tạo ra hỗn hợp phân tán chứa bột 
xenluloza bằng cách phân tán đồng nhất xenluloza dạng hạt chứa nhóm hydroxyl đã 
được xử lý ưa dầu bằng anhydrit điaxit được phân tán trong chất dẻo hóa, ii) nhào trộn 
nóng chảy hỗn hợp phân tán chứa bột xenluloza và polyolefin để thu được chế phẩm 
nhựa polyolefin, iii) đúc ép đùn chế phẩm nhựa polyolefin để thu được sản phẩm ép đùn, 
iv) kéo sản phẩm ép đùn bằng máy kéo màng để thu được màng, v) tách chất dẻo hóa ra 
khỏi màng này, và vi) định hình bằng nhiệt màng đã được tách chất dẻo hóa để chống sự 
co rút ở nhiệt độ không cao hơn điểm nóng chảy của polyolefin, trong đó máy ép đùn 
nhào trộn vít kép chỉ cần sử dụng một lần trong cả bước ii) và bước iii).  
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(11) 46349 
(21) 1-2015-04617 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/00, C22C  

38/60, C21D  9/46 
(22) 06.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/065151         06.06.2014 (87) WO2014/196645 A1 11.12.2014 
(30) 2013-120973         07.06.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) TABATA, Shinichiro (JP), HIKIDA, Kazuo  (JP), KOJIMA, Nobusato  (JP), MIZUI, 

Naomitsu  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu thép được xử lý nhiệt và phương pháp sản xuất vật 

liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thép được xử lý nhiệt và phương pháp sản xuất vật liệu thép 

này. Vật liệu thép được xử lý nhiệt chứa các thành phần hóa học sau, tính theo % khối 

lượng: C: 0,16-0,38; Mn: 0,6-1,5; Cr: 0,4-2,0; Ti: 0,01-0,10; B: 0,001-0,010; Si:  0,20; 

P:  0,05; S: 0,05; N:  0,01; Ni: 0-2,0; Cu: 0-1,0; Mo: 0-1,0; V: 0-1,0; Al: 0- 1,0; Nb: 

0-1,0; REM (kim loại đất hiếm): 0-0,1; và lượng còn lại là Fe và các tạp chất. Kết cấu 
của thép được biểu thị là: austenit chiếm 1,5% thể tích hoặc nhỏ hơn và phần còn lại là 
mactensit. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất đường thô và etanol bằng cách lên men 

chọn lọc 
  (57)     Sáng chế cập đến phương pháp sản xuất đường thô và etanol trong đó sucroza gần như 

không bị phân hủy trong quá trình lên men nước đường, năng suất đường thô cao và 
năng suất etanol cũng cao. Phương pháp sản xuất đường thô và etanol bao gồm các 
bước: gia nhiệt và làm trong nước đường có nguồn gốc từ thực vật; cô đặc nước đường 
đã được làm trong đến trị số Bx nằm trong khoảng từ 15 đến 50%; làm lạnh xirô xuống 
nhiệt độ lên men; lên men xirô, từ đó chuyển hóa chọn lọc các thành phần sacarit không 
phải là sucroza thành etanol; và cô đặc dung dịch lên men. 
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(72) YASUDA, Shigeru (JP), MACHIDA, Noriyuki (JP), SAEKI, Kentaro (JP), KASUGA, 

Hiroshi (JP), TANAKA, Mitsuru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị làm tơi cơm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tơi để làm tơi cơm thành các hạt riêng biệt khi 
sản xuất cơm ăn liền hoặc cơm đông lạnh. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị 
làm tơi bao gồm khoang làm tơi (21, 22, 23...) mà trong đó cơm được nạp đầy; cổng thổi 
không khí (31) mà được tạo kết cấu để thổi không khí có tốc độ cao về phía cơm trong 
khoang làm tơi; và khoang thu gom (26, 27) được bố trí liên kết với khoang làm tơi bằng 
một vách ở giữa, trong đó không khí có tốc độ cao được thổi từ cổng thổi và được thổi 
vào cơm trong khoang làm tơi sao cho gạo được nấu nổi và di chuyển qua thành được 
thu gom bởi khoang thu gom. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị để giảm bớt yêu cầu lực dẫn động của phương tiện 

thủy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (100) để giảm bớt yêu cầu lực dẫn động của phương tiện 

thủy, bao gồm bề mặt dẫn hướng dòng (10) mà trên đó có ít nhất cánh thứ nhất (20) nhô 
ra. Đầu thứ nhất của cánh thứ nhất được cố định vào bề mặt dẫn hướng dòng (10) và đầu 
thứ hai (23) của cánh thứ nhất được tạo thành dưới dạng đầu tự do. 
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CID-NóNEZ, JosÐ, Maria  (ES), DELGADO-GONZ¸LEZ, Oscar  (ES), DECORTE, 
Annelies, Marie, Antonius (BE), MACDONALD, Gregor, James (BE), MEGENS, 
Antonius, Adrianus, Hendrikus, Petrus (NL), TRABANCO-SUAREZ, AndrÐs, Avelino 
(ES), GARCÝA-MOLINA, Ar¸nzazu (ES), ANDRÐS-GIL, JosÐ, Ignacio (ES) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazyn-4(5H)-on làm chất 

điều biến biến cấu âm của thụ thể mGluR2, dược phẩm chứa hợp 
chất này và quy trình điều chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazin-4(5H)-on làm chất 
điều biến biến cấu âm (NAMs) của thụ thể glutamat hướng chuyển hóa kiểu phụ 2 
("mGluR2"). Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này, quy trình điều 
chế hợp chất và dược phẩm này, trong đó hợp chất và dược phẩm này được dùng để 
ngăn ngừa hoặc điều trị các rối loạn trong đó kiểu phụ mGluR2 của các thụ thể hướng 
chuyển hóa có liên quan, đặc biệt là các rối loạn liên quan đến hệ thần kinh trung ương. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông dữ liệu bằng nhiều kỹ 

thuật truy cập mac, phương pháp truyền thông tiêu chuẩn 
chọn điều khiển truy nhập môi trường (MAC) và bộ điều khiển 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền thông dữ liệu mà trong đó các loại lưu 
lượng đa dạng có thể được truyền thông một cách đồng thời và hiệu quả bằng cách chọn 
một cách linh hoạt giữa chế độ truyền thông MAC (Media Access Control - điều khiển 
truy cập môi trường) có cạnh tranh và chế độ truyền thông MAC theo lịch. Cơ chế này 
có thể đặc biệt có lợi trong các mạng có các tài nguyên truy cập có cạnh tranh và các tài 
nguyên truy cập theo lịch. Các tài nguyên có cạnh tranh và các tài nguyên theo lịch có 
thể xuất hiện trên một khoảng thời gian chung, và có thể trực giao trong miền tần số 
và/hoặc trong miền mã. Thao tác chọn linh hoạt có thể dựa trên đặc điểm lưu lượng hoặc 
đặc điểm mạng, và có thể được thực hiện trên cơ sở từng gói một. Tiêu chuẩn chọn có 
thể được cập nhật động để thích ứng với các điều kiện mạng đang thay đổi, và có thể 
được truyền thông đến các bộ phát khác nhau thông qua các kênh điều khiển hoặc báo 
hiệu lớp cao hơn. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp chế tạo phần quay của máy thủy lực, phần quay 

được chế tạo theo phương pháp này, máy thủy lực và thiết bị 
chuyển đổi năng lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo phần quay mà thuộc máy thủy lực của thiết bị 
nhằm chuyển đổi thủy năng thành điện năng hoặc cơ năng. Phần quay này bao gồm các 
cánh được phân bổ quanh một trục quay của phần quay và kéo dài từ rìa trước đến rìa 
sau (2082). Phương pháp này bao gồm các bước là chế tạo phần thứ nhất (208A) của 
mỗi cảnh bằng thép, mà xác định rìa trước của phần này, chế tạo phần thứ hai (208C) 
của cánh bằng vật liệu khác thép và gắn phần này vào phần thứ nhất của cánh để tạo ra 
rìa sau. 
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Vật dụng thấm hút kiểu mặc vào 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút kiểu mặc vào (1A), trong đó hai phần rìa bên 
cạnh (2a, 2b) của vỏ ngoài (2) mà bộ phận thấm hút (3) được cố định vào đó được liên 
kết với nhau, sao cho chúng tạo ra cặp miếng dán bên (4). Trong phần cố định (7) nơi cố 
định vỏ ngoài (2) và bộ phận thấm hút (3), vỏ ngoài (2) có vùng chức năng co giãn suy 
giảm (WT) trong đó chức năng co giãn được làm giảm xuống. Trong mỗi phía bên ngoài 
của vùng chức năng co giãn suy giảm (WT) và trong mỗi miếng dán bên (4), vùng kết 
dính phần rìa bên cạnh (IT) và vùng kết dính miếng dán bên (OT) được tạo ra, tương 
ứng, trong mỗi vùng đó các bộ phận co giãn (24) được cố định giữa tấm ngoài (22) và 
tấm trong (23) bằng chất kết dính (8). Trong mỗi vùng kết dính phần rìa bên cạnh (IT) 
và mỗi vùng kết dính miếng dán bên (OT), trọng lượng cơ bản của chất kết dính (8) 
trong phần (IP, OP) nơi bố trí bộ phận co giãn (24) là cao hơn trọng lượng cơ bản của 
chất kết dính (8) trong phần (IN, ON) giữa cặp các bộ phận co giãn kế tiếp nhau (24), và 
các phần có trọng lượng cơ bản của chất kết dính (8) cao và thấp nằm luân phiên liên tục 
theo chiều Y.  
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(54) Thép tấm và phương pháp sản xuất thép tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm HT550 có độ dai rất cao và khả năng hàn mỹ mãn và 
phương pháp sản xuất thép tấm này. Thép tấm này chứa các thành phần định trước với tỷ 

lệ Mn/C được điều chỉnh nằm trong khoảng từ 15 đến 30, (%Si)  (%Ceq) nhỏ hơn hoặc 

bằng 0,050, (%C)  (%Si) nhỏ hơn hoặc bằng 0,010, (%Mo)  [(%C)+0,13(%Si)] nằm 

trong khoảng từ 0,003 đến 0,020, tỷ lệ Ti/N nằm trong khoảng từ 2,0 đến 4,0, thép tấm 
này được hợp kim hóa: (Cu+Ni+Mo), tỷ lệ Ni/Cu lớn hơn hoặc bằng 1,0 và tỷ lệ Ca/S 
nằm trong khoảng từ 0,80 đến 3,00. Thép tấm này đặc biệt phù hợp để làm các kết cấu 
cầu trên biển, kết cấu tháp gió ngoài đại dương, các kết cấu giàn khoan ngoài khơi và 
các kết cấu thủy năng. 
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(54) Máy gieo hạt đậu phộng liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gieo hạt đậu phộng liên hợp bao gồm xe kéo (1) có lắp động 
cơ dẫn động, trục truyền động trung gian (2) truyền chuyển động từ động cơ của xe kéo 
(1) đến cụm gieo hạt để thực hiện liên hợp các bước chia luống, tạo lỗ, gieo hạt, lấp đất 
và vét đất vào luống trong cùng một lần thao tác máy, giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm 
chi phí thuê lao động, và nâng cao năng suất lao động. 
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(54) Xi lanh nén chất lưu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xi lanh nén chất lưu (10) trong đó vòng định vị thứ nhất (26) được 
lắp tháo được vào phần nhô hình khuyên thứ nhất (34) của nắp che đầu (14), và vòng 
định vị thứ hai (28) được lắp tháo được vào phần nhô hình khuyên thứ hai (48) của nắp 
che thanh (16). Ngoài ra, kết cấu được tạo ra sao cho các đầu đối diện của ống xi lanh 
(12) được lắp trên đó và có khả năng được giữ ở các mặt theo chu vi ngoài của các vòng 
định vị thứ nhất (26) và thứ hai (28). Kết quả là, nhờ chế tạo ống xi lanh mới (12a) có 
đường kính khác, và các vòng định vị mới thứ nhất (26a) và thứ hai (28a), và lắp ống xi 
lanh mới qua (12a) các vòng định vị mới thứ nhất (26a) và thứ hai (28a) mà vốn được 
lắp ở các phần nhô hình khuyên thứ nhất (34) và thứ hai (48), có thể thu được xi lanh 
nén chất lưu (10) có đường kính lỗ khác nhau. 
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(72) KUROIWA Takenobu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị bảo vệ ổ khóa hình trụ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị bảo vệ ổ khóa hình trụ trong đó khóa từ được bố trí trên hộp 
bảo vệ bao gồm vỏ được bố trí cố định để che một phần đầu của ổ khóa hình, trụ và nắp 
che sẽ che vỏ từ phía đối diện với ổ khóa hình trụ, và tấm chắn nằm trong hộp bảo vệ, 
tấm chắn vận hành khi khóa từ được mở khóa giữa vị trí đóng mà ở đó lỗ khóa của ổ 
khóa hình trụ được đóng và vị trí mở mà ở đó lỗ khóa được mở, trong đó nắp che (30) 
được làm bằng nhựa tổng hợp, và chi tiết bảo vệ (47) được làm bằng kim loại có dạng 
phẳng để nằm giữa nắp che (30) và tấm chắn (28) được cố định với vỏ để che tấm chắn 
(28). Điều này cho phép giảm trọng lượng trong khi vẫn đảm bảo khả năng chống trộm. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
243 

(11) 46361 
(21) 1-2015-04671 (51) 7 B60K  17/06, A01D  67/00, B60K  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2015 
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2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-8601, Japan 
(72) OKUYAMA Takashi (JP), KATO Yuji (JP), MORI Manabu  (JP), TAKEUCHI 

Yoshiaki  (JP), KATO Katsuhide  (JP), OYA Daiki  (JP), HIFUMI Yoshiki  (JP), 
HAYASHI Shigeyuki  (JP), YABUNAKA Bokka  (JP), TAKASAKI Kazuya  (JP), 
ARIMOTO Takashi  (JP), KISODA Takeharu  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền điện năng dùng cho máy nông cụ và máy gặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền điện năng dùng cho máy gặt bao gồm trục dẫn động 
(45) được định hướng theo hướng từ trái sang phải và liền kề với và song song với trục 
tiếp động (44) của hộp truyền điện năng (43); trục ly hợp bên (46) được định hướng theo 
hướng từ trái sang phải và được bố trí có thân quay truyền điện năng (82) mà được khóa 
liên động với thân quay phát động (81) được bố trí ở trục dẫn động (45); cơ cấu truyền 
kiểu bánh răng chọn (47) chịu điện năng từ trục tiếp động (44) để thay đổi tốc độ; và hai 
khớp ly hợp bên (83) được bố trí đồng trục với trục ly hợp bên (46) và nối riêng biệt và 
ngắt sự truyền điện năng từ thân quay truyền điện năng (82) tới các thiết bị di chuyển 
trái và phải, được tạo kết cấu thành hộp truyền điện năng (43). Trục tiếp động (44) được 
bố trí ở trục phát động (34) được định hướng theo hướng từ trái sang phải và được bố trí 
ở thiết bị bên ngoài được nối với hộp truyền điện năng (43) sao cho trục tiếp động (44) 
có thể quay quanh tâm trục của trục phát động (34) liền khối với trục phát động (34). Cơ 
cấu truyền (47) được kết cấu để truyền điện năng từ trục tiếp động (44) tới trục dẫn 
động (45), và được lắp đặt để bắc ngang qua trục tiếp động (44) và trục dẫn động (45). 
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(86) PCT/CA2014/050476    23.05.2014 (87) WO2014/190430 04.12.2014 
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1188 Sherbrooke West, MontrÐal, QuÐbec H3A 3G2, Canada 
(72) LANGLAIS, Joseph (CA), WAITE, Peter Donald (CA), BRETON, Francis  (CA), 

MUNGER, Serge (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị phun quay và quy trình bổ sung chất rắn trợ dung 

vào nhôm nóng chảy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phun quay và quy trình bổ sung chất rắn trợ dung vào trong 

nhôm nóng chảy. Thiết bị phun quay (14) bao gồm trục dài (15) có đầu gần và đầu xa, 
và bánh công tác (16) ở đầu xa của trục dài (15), trục dài và bánh công tác cùng quay 
khi hoạt động quanh đường tâm quay của trục, thiết bị phun quay rỗng và có ống cấp 
bên trong (29) kéo dài dọc trục và xuyên qua bánh công tác, ống cấp có cửa vào ở đầu 
gần của trục, phần thân kéo dài từ cửa vào đến phần xả, phần xả kéo dài đến cửa ra (28) 
hướng trục, phần xả có đầu hẹp nối với phần thân của ống cấp và đầu rộng ở cửa ra 
hướng trục. 
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(86) PCT/IB2014/061082         29.04.2014 (87) WO2014/181216 13.11.2014 
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67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) VANDENABEELE, Steven (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tăng cường tính trạng liên quan đến năng suất, 

cây và phương pháp sản xuất sản phẩm từ cây này 
  (57)     Sáng chế đề cập chung đến lĩnh vực sinh học phân tử và đề cập đến phương pháp tăng 

cường các tính trạng khác nhau liên quan đến năng suất có vai trò quan trọng về mặt 
kinh tế. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập  đến phương pháp tăng cường một hoặc nhiều tính 
trạng liên quan đến năng suất ở cây bằng cách điều biến mức biểu hiện axit nucleic mã 
hóa polypepit POI (POI - Protein of Interest) ở cây.  
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(72) LEE, Joon Youb (KR), SHIN, Youn Jae (KR), RYU, Sang-Rok (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm dạng nhũ tương nano chứa xyclosporin dùng để 

điều trị bệnh về mắt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng nhũ tương nano chứa xyclosporin, dung môi 

không phải nước, thành phần nhũ tương hóa và dung môi nước. Dược phẩm này có kích 
thước hạt trung bình không quá 200 nm dùng để điều trị bệnh về mắt. 
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(11) 46365 
(21) 1-2015-04710 (51) 7 A61F  13/49,  13/53 

(22) 03.09.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2013/073651         03.09.2013 (87) WO2014/192171 A1 04.12.2014 
(30) 2013-110645         27.05.2013     JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút (1) có hướng chiều dày, hướng chiều rộng, và 
hướng chiều dài, vật dụng thấm hút được gắn với đồ lót và được sử dụng để thấm hút 
dịch thể bài tiết, bao gồm: phần thân chính (1s) của vật dụng thấm hút (1) có lõi thấm 
hút (11) bao gồm vật liệu thấm hút dịch thể, lõi thấm hút (11) bao gồm phần nhô (11P) 
mà nhô về phía da, trên bề mặt tiếp xúc với da theo hướng chiều dày, phần nhô (11P) 
được tạo ra có dạng hình khuyên xung quanh phần trung tâm (11C) theo hướng chiều 
dài của lõi thấm hút, dãy vùng thẳng (11P1) mà song song theo hướng chiều dài được 
sắp xếp thẳng hàng theo hướng chiều rộng, là mỗi phần đầu theo hướng chiều rộng của 
phần nhô (11P); và phần tấm chắn ngăn rò rỉ (40) được bố trí dọc theo hướng chiều dài 
trên bề mặt tiếp xúc với da theo hướng chiều dày của phần thân chính (1s), vị trí bắt đầu 
đứng lên (41be) từ nơi mà phần tấm chắn ngăn rò rỉ (40) bắt đầu đứng lên từ bề mặt 
được bố trí ở các vị trí tương ứng với các vùng thẳng (11P1). 
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China 

(72) GUO, Yali  (CN), ZHANG, Wanqiang (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển truy cập, thiết bị đầu cuối và hệ thống 

điều khiển truy cập 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển truy cập bao gồm các bước: thu, tầng trên 

chồng giao thức của thiết bị đầu cuối, ký hiệu nhận dạng ghi đè; bắt đầu, bởi tầng trên 
chồng giao thức của thiết bị đầu cuối, kiểm tra điều khiển tắc nghẽn ứng dụng cụ thể 
cho khả năng kết nối dữ liệu (application specific congestion control for data 
connectivity-ACDC) theo dịch vụ được khởi động bởi thiết bị đầu cuối; và nếu tầng trên 
chồng giao thức của thiết bị đầu cuối xác nhận rằng dịch vụ được khởi động bởi thiết bị 
đầu cuối có thể thông qua việc kiểm tra ACDC và xác định rằng ký hiệu nhận dạng ghi 
đè tương ứng với ký hiệu nhận dạng ứng dụng của dịch vụ thông qua việc kiểm tra 
ACDC đang ghi đè việc kiểm tra chặn lớp truy cập (access class barring-ACB), gửi, bởi 
tầng trên chồng giao thức của thiết bị đầu cuối, thông điệp yêu cầu thiết lập điều khiển 
tài nguyên vô tuyến tới tầng truy cập của thiết bị đầu cuối, trong đó thông điệp yêu cầu 
mang chỉ báo không thực hiện việc kiểm tra ACB. Do đó, thậm chí nếu thiết bị đầu cuối 
không thể thông qua việc kiểm tra ACB, thiết bị đầu cuối vẫn có thể thực hiện các dịch 
vụ của một vài ứng dụng cụ thể. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp điều chế dung dịch tinh chế, phương pháp làm 

giảm sự phân ly bằng phóng xạ, phương pháp loại bỏ ít nhất 
một nuclit phóng xạ con và kit để tạo ra dược phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế dung dịch tinh chế chứa ít nhất một phức hệ 
nuclit phóng xạ phát ra alpha. Phương pháp này bao gồm bước cho dung dịch chứa phức 
hệ nuclit phóng xạ phát ra alpha và ít nhất một nuclit con tiếp xúc với ít nhất một chất 
gắn kết chọn lọc đối với nuclit con và tiếp theo tách dung dịch ra khỏi chất gắn kết chọn 
lọc. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp loại bỏ ít nhất một nuclit phóng xạ con ra 
khỏi dung dịch chứa ít nhất một phức hệ nuclit phóng xạ phát ra alpha. Phương pháp bao 
gồm bước cho dung dịch này tiếp xúc với ít nhất một chất gắn kết chọn lọc đối với 
nuclit con.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất màng lọc chất lỏng và màng thu được 

bằng quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất màng lọc chất lỏng, màng này bao gồm: nền 

có kết cấu ba chiều và bao gồm thân gốm xốp (2) nguyên khối; và ít nhất một lớp lọc 
tách (4) có độ xốp hơn độ xốp của nền, trong đó kết cấu ba chiều của nền được chế tạo 
bằng cách tạo ra các lớp cấu thành được xếp chồng và liên kết nối tiếp với nhau, bằng 
cách lặp lại các bước sau: a) lắng phủ tầng bột liên tục bao gồm ít nhất một phần bột 
dùng để tạo ra thân gốm xốp (2), tầng bột này có chiều dày không đổi dọc theo diện tích 
bề mặt lớn hơn phần thân xốp đo được ở lớp cấu thành; b) gắn kết cục bộ, theo mẫu xác 
định cho mỗi lớp, một phần vật liệu lắng phủ để tạo ra lớp cấu thành, và đồng thời liên 
kết ngang lớp cấu thành tạo ra như vậy với lớp trước để phát triển từ từ kết cấu ba chiều 
mong muốn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màng thu được bằng phương pháp như vậy. 
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(86) PCT/KR2014/005438    19.06.2014 (87) WO2014/204245 24.12.2014 
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10-2013-0131034         31.10.2013    KR 
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(71) AMOGREENTECH CO., LTD.  (KR) 
91, Gimpo-daero 1950beon-gil, Tongjin-eup Gimpo-si Gyeonggi-do 415-868 Republic 
of Korea 

(72) HWANG, Seung Jae (KR) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Tấm cách nhiệt hỗn hợp và thiết bị điện tử sử dụng tấm cách 

nhiệt hỗn hợp 
  (57)     Sáng chế đề xuất tấm cách nhiệt và thiết bị điện tử sử dụng tấm cách nhiệt. Tấm cách 

nhiệt bao gồm: lớp bức xạ nhiệt tản nhiệt và bức xạ nhiệt được tạo ra từ linh kiện tạo 
nhiệt của thiết bị điện tử; và lớp cách nhiệt triệt tiêu nhiệt tập trung trong lớp bức xạ 
nhiệt, ngăn nhiệt không truyền ra mặt ngoài của thiết bị điện tử. 
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(72) NANRI, Masato (JP), NOGUCHI, Kazuharu (JP), SAKAKIBARA, Fukumitsu (JP), 

AOKI, Shinichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất este của axit benzilic được flo hóa và muối của hợp 

chất này và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất este của axit benzilic được thể hiện bằng công thức (I) 

dưới đây hoặc muối của chúng: 
 

 
 
trong đó R là alkyl thấp được flo hóa tùy ý được thế. Sáng chế cũng đề cập đến dược 
phẩm và thuốc dùng để phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh chứa hợp chất này hoặc muối 
của chúng. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Taiki SASAGE  (JP), Kazunori YOSHIMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu đi dây điện dùng cho xe kiểu yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu điện dùng cho xe kiểu yên ngựa bao gồm phần ốp thân phía 
sau, tấm ốp giữa, bình nhiên liệu (F) có miệng nạp nhiên liệu trên mặt trên, và khay nạp 
lại nhiên liệu (41) được tạo kết cấu theo cách được đỡ bởi bình nhiên liệu (F), trong cơ 
cấu đi dây điện dùng cho xe kiểu yên ngựa dùng trong xe kiểu yên ngựa có khoảng 
không võng theo hình yên ngựa (19) nằm ở phía trên tấm ốp giữa mà người đi xe đưa 
chân của mình qua đó để ngồi lên xe, dây điện chính (50) mà kéo dài từ phía trước của 
khoảng không võng theo hình yên ngựa đến phía sau của khoảng không võng theo hình 
yên ngựa (19) được đi bên dưới tấm ốp giữa, đi qua phía bên của khay nạp lại  nhiên liệu 
(41), và đi giữa phần ốp thân phía sau và khay nạp lại nhiên liệu (41).  
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(11) 46372 
(21) 1-2015-04757 (51) 7 H04W  72/12 

(22) 20.05.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/CN2013/075927     20.05.2013 (87) WO2014/186939 27.11.2014 
(30) 201310187567.X          20.05.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) KONG, Weiqiang (CN), YU, Xinmin  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền thông trong mạng cục bộ không dây đơn 

tần 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền thông dành cho mạng cục bộ không 

dây (Wireless Local Area Network - WLAN) đơn tần. Điểm truy cập (Access Point - 
AP) theo dõi gói CTS (Clear To Send - xoá để gửi) hoặc gói RTS (Request To Send - 
yêu cầu gửi) mà có bên nhận hoặc bên gửi là AP lân cận trong mạng WLAN đơn tần 
này; và khi gói CTS hoặc gói RTS mà có bên nhận hoặc bên gửi là AP lân cận trong 
mạng WLAN đơn tần này được dò thấy, thì kênh ở hướng phủ sóng của AP này được 
xoá. Nhiều AP trong mạng WLAN đơn tần này tạo thành một "nhóm đẳng hướng". Khi 
AP bất kì trong số các AP trong "nhóm đẳng hướng" này thực hiện hoạt động trao đổi 
RTS/CTS với STA trong vùng phủ sóng của AP đó, thì các AP lân cận cũng có thể cùng 
hoạt động, các kênh theo các hướng phủ sóng của các AP lân cận này được xoá, và hoạt 
động truyền thông dữ liệu theo các hướng phủ sóng của các AP lân cận này được treo, 
nhờ đó tránh được những sự xung đột mạng một cách hiệu quả, và cải thiện được hiệu 
suất mạng của mạng WLAN đơn tần. 
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(22) 30.05.2014 (43) 25.03.2016 
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(30) 61/829,734         31.05.2013     US 
(71) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC.  (US) 

One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, United States of America 
(72) LEJCHER, Christopher (US), BRANDTNER, Timothy, A.  (US), BOE, Aaron (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hộp ghế có kết cấu lưới treo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp ghế và phương pháp sản xuất sử dụng kết cấu lưới treo được 
bắt chặt vào hộp chính và kết cấu khung sau. Kết cấu lưới có khung hình chữ nhật có 
các thành phần kéo dài và các thành phần ngắn hơn và dầm giữa có rãnh kéo dài giữa 
các phần giữa của thành phần kéo dài. Dầm giữa có thể gắn vào hộp ghế và thành phần 
khung giữa thẳng đứng của kết cấu khung sau. Thành phần kéo dài có các phần lồi lắp 
khớp vào các rãnh trong hộp ghế chính. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sửa chữa 
hộp ghế bao gồm việc thay thế kết cấu treo bị hỏng bằng một kết cấu treo khác. 
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(11) 46374 
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(22) 28.04.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/061834     28.04.2014 (87) WO2014/185259 20.11.2014 
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(71) MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO.,LTD.  (JP) 

6-4, Tsukiji 5-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048439, Japan 
(72) KAYAJIMA, Koichi (JP), IWASAKI, Masaki (JP), FUJIWARA, Yukihisa (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Kết cấu định dạng tàu thủy và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu định dạng tàu thuỷ có kết cấu kiểu bồn chứa được dùng 
chung giữa tàu chở hàng và kết cấu lưu giữ nổi ngoài khơi và phương pháp chế tạo kết 
cấu định dạng tàu thuỷ, trong đó các bồn chứa hàng ở bên (12) và các ngăn sườn tàu đáy 
tàu (13) được bố trí tuần tự hướng ra cả hai phía mạn của tàu từ các bồn chứa hàng ở 
giữa (11) theo cách đối xứng hai phía theo hướng ngang, các bồn này không bao gồm 
các bồn chứa thải lỏng (14), và số lượng (Nw) của các bồn chứa hàng ở bên (12) ở một 
phía của tàu được thiết lập lớn hơn số lượng (Nc) của các bồn chứa hàng ở giữa (11). Do 
đó, kết cấu bảo vệ sườn tàu có thể bố trí được với số lượng nhỏ nhất có thể theo số lượng 
bồn dễ gây mất chi, có nghĩa là theo diện tích bề mặt của các mạn kín nước để phân 
chia các các bồn, trong khi đó tàu chở hàng này vẫn dễ sử dụng, có chi phí cạnh tranh và 
kết cấu bảo vệ sườn tàu này có thể được sử dụng ở kết cấu lưu giữ nổi ngoài khơi. Sáng 
chế cũng đề cập đến kết cấu lưu giữ nổi ngoài khơi có chi phí chế tạo giảm và giảm 
được thời gian thi công. 
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(72) DESAI, Umesh C. (US), CHAO, Tien-Chieh (US), NAKAJIMA, Masayuki (US), 

RAGUNATHAN, Kaliappa G. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm kết dính có cấu trúc và phương pháp kết dính các 

vật dụng sử dụng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm bao gồm (a) một thành phần thứ nhất bao gồm (1) một 

sản phẩm cộng epoxy, cụ thể là sản phẩm phản ứng của các chất phản ứng bao gồm hỗn 
hợp chất epoxy thứ nhất, polyol, và anhydrit và/hoặc diaxit và (2) hợp chất epoxy thứ 
hai; (b) hạt cao su có cấu trúc vỏ/lõi và/hoặc các hạt cacbon graphenic; và (c) thành 
phần thứ hai phản ứng hóa học với thành phần thứ nhất ở điều kiện nhiệt độ môi trường 
hoặc nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường không đáng kể. Sáng chế cũng đề cập đến 
chế phẩm bao gồm (a) chất làm dẻo phủ epoxy; (b) chất đóng rắn ẩn được hoạt hóa 
nhiệt; và tùy ý (c) các hạt cao su tùy ý có cấu trúc vỏ/lõi và/hoặc các hạt cacbon 
grapheme; (d) sản phẩm cộng epoxy/polyme butadien acrylonitril đầu tận carboxy 
(CTBN- carboxy-terminated butadiene acrylonitrile polymer), vμ/hoÆc (e) sản phẩm 
cộng axit epoxy/dime. Chất đóng rắn ẩn được hoạt hóa bao gồm ít nhất một sản phẩm 
phản ứng của các chất phản ứng bao gồm hợp chất epoxy và amin và/hoặc alkaloit. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp kết dính các vật dụng sử dụng chế phẩm 
này. 
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Prastavagen 513, SE-263 65 Viken, Sweden 
(72) Georg VETTER (DE), Niclas HAKANSSON (SE), Marcus BERGELIN (SE), Hans 

PERSSON (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp sản xuất ván gốc gỗ và ván gốc gỗ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất ván gốc gỗ (10). Phương pháp này bao gồm 
phủ ít nhất một lớp lót sợi thứ nhất (11) bao gồm hỗn hợp thứ nhất chứa các hạt 
licnoxenluloza và chất gắn kết trên một đế mang (13), phủ lớp lót sợi thứ hai (12) bao 
gồm hỗn hợp thứ hai chứa các hạt xenluloza và chất gắn kết trên ít nhất một lớp lót sợi 
thứ nhất nêu trên (11), và ép đồng thời ít nhất một lớp lót sợi thứ nhất nêu trên (11) 
thành một lớp nền (14) và lớp lót sợi thứ hai (12) thành một lớp bề mặt (15), nhờ đó tạo 
ra ván gốc gỗ (10). Sáng chế cũng đề cập đến ván gốc gỗ (10). 
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(72) YAMABE, Junji (JP), YANO, Keiichi (JP), SUZUKI, Michiharu (JP), KIMURA, 

Hideki  (JP), ZEMBA, Hideki (JP), IKUMA, Takahiro  (JP), TERAZAWA, Seiji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phận tiếp nhận ống phun, hộp bột mực và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận tiếp nhận ống phun được bố trí ở hộp bột mực được sử 
dụng ở thiết bị tạo ảnh. Bộ phận tiếp nhận ống phun bao gồm miệng tiếp nhận ống phun, 
trong đó ống phun vận chuyển để vận chuyển bột màu được cấp từ hộp bột mực được 
đưa vào thiết bị tạo ảnh; chi tiết đóng/mở để mở và đóng miệng tiếp nhận ống phun; và 
bộ phận đỡ để đỡ chi tiết đóng/mở. Chi tiết đóng/mở bao gồm phần bịt kín để bịt kín 
miệng lắp ống phun. Bộ phận đỡ bao gồm phần bề mặt đầu vuông góc với chiều di 
chuyển của chi tiết đóng/mở. Vùng chiếu của phần bề mặt đầu theo chiều di chuyển của 
chi tiết đóng/mở nhỏ hơn so với vùng chiếu của phần bịt kín theo chiều di chuyển của 
chi tiết đóng/mở. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2015 
(71) CHANGSHA SHENXIANG UNIVERSAL MACHINE CO., LTD.  (CN) 

No. 10, Lutian Road, Luvalley Science Park, National High-tech Industrial 
Development Zone of Changsha, Hunan 410000, P. R. China 

(72) HAO, Zhigang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy nghiền kiểu búa 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy nghiền kiểu búa bao gồm vỏ máy có cửa cấp liệu (4), trục 
chính (5) được bố trí quay được ở vỏ máy, giá đỡ búa (6) được bố trí trên trục chính (5), 
cán búa (7) được bố trí trên giá đỡ búa (6), và ít nhất một búa được bố trí trên cán búa 

(7). ít nhất một búa này là búa di chuyển nguyên liệu có chức năng di chuyển nguyên 
liệu theo trục. Nguyên liệu bên trong khoang nghiền có thể được di chuyển cưỡng bức 
theo trục nhờ búa nghiền có ít nhất một búa di chuyển nguyên liệu để di chuyển nguyên 
liệu theo trục. Như vậy, thời gian nghiền của nguyên liệu có thể được kéo dài, và mặt 
khác, hạt có cỡ nhỏ có thể đi qua dễ dàng, vì thế máy nghiền có năng suất lớn hơn và 
mức tiêu thụ điện năng thấp hơn.  
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(72) Kazuhisa TAKANO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông, trong đó quạt (79) tạo ra luồng không khí 
để làm mát một phần của cụm động cơ (25). Hốc thông gió (74) được bố trí để làm cho 

luồng không khí được hướng vào quạt (79) đi qua. ở trạng thái mà khung thân là ở trạng 
thái dựng thẳng đứng và trạng thái mà bánh trước trái (31) và bánh trước phải (32) 
không được xoay bởi cơ cấu lái, hốc thông gió (74) được bố trí ngay phía sau tấm che 
dưới (70) của tấm chắn trong (225), ở phía trước của đầu sau (BWB) của bánh sau (4), ở 
bên phải của đầu trái (LWL) của bánh trước trái (31), và ở bên trái của đầu phải (RWR) 
của bánh trước phải (32). 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông, trong đó chắn bùn trước trái (227) có phần 
vách trên bên trái (711), phần vách bên trái (712) và phần dẫn hướng trái (717). Phần 
vách trên bên trái (711) tạo ra mặt trong trên bên trái (711a) hướng vào một phần của 
mặt trên (31a) của bánh trước trái (31). Phần vách bên trái (712) kéo dài xuống phía 
dưới từ mặt trong trên bên trái (711a) để tạo ra mặt trong phía bên trái (712a) hướng vào 
mặt phía bên trái (31b) của bánh trước trái (31). Phần dẫn hướng trái (717) tạo ra mặt 
dẫn hướng trái (717a) kéo dài sang phải từ mặt trong phía bên trái (712a) về phía mặt 
phía bên trái (31b) của bánh trước trái (31). 
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(11) 46381 
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(72) BHUSHAN, Naga (US), MALLADI, Durga, Prasad (US), WEI, Yongbin (US), GAAL, 
Peter (US), LUO, Tao (US), JI, Tingfang (US), HORN, Gavin, Bernard (US), CHEN, 
Wanshi (CN), DAMNJANOVIC, Aleksandar (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi 

bất biến đọc được bằng máy tính lưu trữ các lệnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị truyền thông không dây, trong đó phổ 

tần chưa được cấp phép được sử dụng để truyền thông tiến hóa dài hạn (Long Term 
Evolution - LTE). Phương pháp thứ nhất bao gồm việc đồng bộ các khe đánh giá kênh 
thông suốt (CCA) qua nhiều trạm cơ sở để xác định độ khả dụng của phổ tần không 
được cấp phép dùng cho các đường truyền trong khoảng truyền kế tiếp. Phương pháp thứ 
hai bao gồm việc thực hiện CCA trong một trong số nhiều khe CCA được đồng bộ qua 
nhiều Nút trạm cơ sở tiến hóa (eNB) để xác định độ khả dụng của phổ tần chưa được 
cấp phép dùng cho các đường truyền trong khoảng truyền kế tiếp. Sáng chế cũng đề cập 
đến vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính lưu trữ các lệnh này. 
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(72) BHUSHAN, Naga (US), MALLADI, Durga, Prasad (US), WEI, Yongbin (US), GAAL, 
Peter (US), LUO, Tao (US), JI, Tingfang (US), HORN, Gavin, Bernard (US), CHEN, 
Wanshi (CN), DAMNJANOVIC, Aleksandar (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi 

bất biến đọc được bằng máy tính lưu trữ các lệnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị truyền thông không dây. Phương pháp 

thứ nhất bao gồm việc truyền các tín hiệu truyền thông đa truy cập phân tần trực giao 
((Orthogonal Frequency-Division Multiple Access - OFDMA) thứ nhất đến nút không 
dây trên phổ tần đăng ký, và truyền, đồng thời với việc truyền tín hiệu truyền thông 
OFDMA thứ nhất, tín hiệu truyền thông OFDMA thứ hai đến nút không dây trên phổ 
tần không đăng ký. Phương pháp thứ hai bao gồm việc nhận tín hiệu truyền thông đa 
truy cập phân tần trực giao (OFDMA) thứ nhất từ nút không dây trên phổ tần đăng ký, 
và nhận, đồng thời với việc nhận tín hiệu truyền thông OFDMA thứ nhất, tín hiệu truyền 
thông OFDMA thứ hai từ nút không dây trên phổ tần không đăng ký. Phương pháp thứ 
ba bao gồm việc tạo khoảng cổng tuần hoàn đối với liên kết xuống tế bào trên phổ tần 
không đăng ký, và đồng bộ ít nhất một biên của khoảng cổng tuần hoàn với ít nhất một 
biên của cấu trúc khung tuần hoàn được kết hợp với sóng mang thành phần chính của 
liên kết xuống tế bào. Sáng chế cũng đề cập đến vật ghi bất biến đọc được bằng máy 
tính lưu trữ các lệnh này. 
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Peter (US), LUO, Tao (US), JI, Tingfang (US), HORN, Gavin, Bernard (US), CHEN, 
Wanshi (CN), DAMNJANOVIC, Aleksandar (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi 

bất biến đọc được bằng máy tính lưu trữ các lệnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị truyền thông không dây, trong đó phổ 

tần không đăng ký được sử dụng để truyền thông tiến hóa dài hạn (Long Term 
Evolution - LTE). Phương pháp thứ nhất bao gồm bước so sánh hoạt động truyền đã qua 
trên phổ tần không đăng ký với ngưỡng hoạt động, truyền kiểu khung phụ thứ nhất trên 
phồ tần không đăng ký trong thời gian đường truyền hoạt động tiếp theo khi hoạt động 
truyền đã qua lớn hơn ngưỡng hoạt động, và truyền kiểu khung phụ thứ hai trên phổ tần 
không đăng ký trong thời gian đường truyền hoạt động tiếp theo khi hoạt động truyền đã 
qua nhỏ hơn ngưỡng hoạt động, kiểu khung phụ thứ hai bao gồm kiểu khung phụ dạng 
mạnh hơn so với kiểu khung phụ thứ nhất. Phương pháp thứ hai bao gồm việc tạo một 
trong hai hoặc cả hai tín hiệu kênh điều khiển liên kết lên vậy lý (PUCCH) và tín hiệu 
kênh chia sẻ liên kết lên vật lý (PUSCH) dựa trên các tín hiệu đan xen mà làm tăng thời 
gian chiếm băng rộng trên danh nghĩa trên phổ tần không đăng ký, và truyền các tín 
hiệu được tạo ra trên phổ tần không đăng ký. Phương pháp thứ ba bao gồm việc nhận 
các tín hiệu PUCCH và các tín hiệu PUSCH. Sáng chế cũng đề cập đến vật ghi bất biến 
đọc được bằng máy tính lưu trữ các lệnh này. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi 

bất biến đọc được bằng máy tính lưu trữ các lệnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị truyền thông không dây, trong đó phổ 

tần không đăng ký được sử dụng để truyền thông tiến hóa dài hạn (Long Term 
Evolution - LTE). Phương pháp thứ nhất bao gồm việc nhận thông tin phản hồi từ thiết 
bị người dùng (UE) qua liên kết lên sóng mang thành phần chính (PCC) trên phổ tần 
đăng ký. Phương pháp thứ hai bao gồm việc truyền thông tin phản hồi từ UE đến nút B 
tiến hóa (eNB) qua liên kết lên PCC trên phổ tần đăng ký. Thông tin phản hồi có thể gửi 
các tín hiệu được truyền đến UE qua liên kết xuống trên phổ tần không đăng ký. Sáng 
chế cũng đề cập đến vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính lưu trữ các lệnh này. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi 

bất biến đọc được bằng máy tính lưu trữ các lệnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị truyền thông không dây, trong đó phổ 

tần không đăng ký được sử dụng để truyền thông tiến hóa dài hạn (Long Term 
Evolution - LTE). Phương pháp thứ nhất bao gồm việc phát các tín hiệu báo hiệu trên 
phổ tần không đăng ký tại các thời điểm định trước từ nút B tiến hóa (eNB). Phương 
pháp thứ hai bao gồm việc nhận các tín hiệu báo hiệu phát trên phổ tần không đăng ký 
tại các thời điểm định trước từ eNB. Các tín hiệu báo hiệu có thể bao gồm các tín hiệu 
liên kết xuống xác định eNB và ít nhất một thuộc tính đi kèm của eNB. Sáng chế cũng 
đề cập đến vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính lưu trữ các lệnh này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dạng hạt nano chứa chất đối kháng thụ thể 

ankyrin-1 điện thế thụ thể tạm thời (TRPA1) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng hạt nano chứa chất đối kháng thụ thể ankyrin-1 

điện thế thụ thể tạm thời (transient receptor potential ankyrin- 1 receptor - TRPA1). Cụ 
thể là, sáng chế đề cập đến chế phẩm hạt nano chứa dẫn xuất thienopyrimidindion làm 
chất đối kháng TRPA1 và chất làm ổn định bề mặt; dược phẩm chứa chế phẩm này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm kết hợp để điều trị bệnh ung thư chứa chất ức chế 

thoi đơn cực 1 (MPS-1) kinaza và chất ức chế quá trình nguyên 
phân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết hợp chứa chất ức chế thoi đơn cực 1 (MPS-1) kinaza 
và chất ức chế quá trình nguyên phân. Chế phẩm kết hợp này là hữu ích để điều trị bệnh 
ung thư, cụ thể là bệnh ung thư tuyến tụy, u nguyên bào thần kinh đệm, bệnh ung thư 
buồng trứng, bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ, bệnh ung thư vú và/hoặc bệnh ung 
thư dạ dày. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cụm van khẩn cấp dùng cho giếng chiết xuất, giếng được 

trang bị van này và quy trình quản lý giếng chiết xuất với 
van này trong điều kiện khẩn cấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm van khẩn cấp (5) dùng cho các giếng chiết xuất theo sáng chế 

bao gồm A) thân ngoài (50) và B) bộ chặn quay (54). ống dẫn đi qua (52) được bố trí 
cho đường dẫn của đường sản xuất và/hoặc đường khoan được bố trí để chứa và chuyên 
chở, qua ít nhất một ống tương đối (9), để khai thác các chất lưu ví dụ, dầu mỏ, dầu, 
nước, cặn dầu, vụn đá và/hoặc đất, khí tự nhiên, hoặc các chất lưu khác được chiết xuất 
từ hồ ngầm. Van (5) cũng bao gồm bộ truyền động bộ chặn (56), được bố trí để dẫn 
động bộ chặn quay (54) làm nó quay để dịch chuyển đường sản xuất hoặc đường khoan 

đi qua nó, cụ thể là dịch chuyển ống (9) và đóng ống dẫn đi qua (52). ống dẫn đi qua 
(52, 520) có đoạn đường dẫn tối thiểu có đường kính bằng hoặc lớn hơn 17,78cm (bảy 
inch). Sáng chế này đề xuất biện pháp an toàn bổ sung hiệu quả trong các trường hợp 
khẩn cấp. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cấp nguồn điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp nguồn điện bao gồm nguồn cấp điện; bộ biến đổi 
DC/DC bao gồm phần tử đóng ngắt mạch của nhánh phía trên, phần tử đóng ngắt mạch 
của nhánh phía dưới và điện kháng; phần tử đóng ngắt mạch thứ nhất được bố trí giữa 
phần tử đóng ngắt mạch của nhánh phía dưới và điện cực âm của nguồn cấp điện, phần 
tử đóng ngắt mạch thứ nhất thông thường được đóng; cầu chảy cấp nguồn được bố trí 
giữa điện cực dương của nguồn cấp điện và đầu còn lại của điện kháng; cầu chảy cấp 
nguồn thứ hai được nối song song với cầu chảy cấp nguồn; phần tử đóng ngắt mạch thứ 
hai được nối nối tiếp với cầu chảy cấp nguồn thứ hai và được nối song song với nguồn 
cấp điện, phần tử đóng ngắt mạch thứ hai thông thường được mở; và bộ điều khiển mà 
mở phần tử đóng ngắt mạch thứ nhất và đóng phần tử đóng ngắt mạch thứ hai khi sự cố 
ngắn mạch tại phần tử đóng ngắt mạch của nhánh phía dưới được phát hiện. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất điều biến thụ thể estrogen, muối dược dụng của chúng 

và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp có tác dụng làm chất điều biến thụ thể estrogen. Sáng chế cũng 

đề cập đến dược phẩm và thuốc chứa hợp chất này, các chất điều biến thụ thể estrogen 
này được dùng riêng lẻ và kết hợp với các hợp chất khác để điều trị các bệnh hoặc tình 
trạng bệnh do các thụ thể estrogen gây ra hoặc phụ thuộc vào các thụ thể estrogen. 
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(54) Phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông, trong đó cơ cấu treo đỡ bánh phải (322) ở 
trạng thái côngxon để cho xoay quanh đường trục lái phải (Y2) kéo dài theo phương 
vuông góc với đường trục bánh trước phải (Z2) và để được dịch chuyển theo hướng lên-
xuống so với khung thân (21) tại phần dưới của bộ phận ống lồng phải (34A) bởi bộ 
phận trục phải (324) xuyên qua bộ phận ống lồng phải (34A) và phần bạc đỡ phải (92). 
Với phương tiện giao thông (1) là ở trạng thái dựng thẳng đứng, bộ phận ống lồng phải 
(34A) và bộ phận ống lồng trái (33A) được bố trí đối xứng theo phương ngang, và bộ 
phận trục phải (324) và bộ phận trục trái (314) được bố trí đối xứng theo phương ngang. 
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(54) Chế phẩm phân tán lỏng dùng cho thạch cao, phương pháp sản 

xuất chế phẩm này, vữa thạch cao và phương pháp sản xuất 
vữa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân tán lỏng dùng cho thạch cao, chế phẩm này chứa 
(A) copolyme của axit polycarboxylic, hợp chất chứa nitơ như alkylamin, và nước. Chế 

phẩm này có độ pH bằng hoặc lớn hơn 7,0 và nhỏ hơn hoặc bằng 13,0 ở 20°C. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm phân tán nêu trên, 
vữa thạch cao và phương pháp sản xuất vữa thạch cao này. 
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(54) Chất xúc tác dùng cho quá trình crackinh xúc tác 

hydrocacbon và phương pháp sản xuất chất xúc tác này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất xúc tác cho quá trình crackinh xúc tác 

các hydrocacbon. Sáng chế cũng đề xuất chất xúc tác cho quá trình crackinh xúc tác các 

hydrocacbon thu được bằng phương pháp nêu trên chứa zeolit kiểu faujasit, thành phần 

nền, thành phần phospho và thành phần magie; trong đó hàm lượng của zeolit kiểu 

faujasit (CZ) tính theo chất rắn nằm trong khoảng từ 10 đến 50% trọng lượng; hàm lượng 

của phospho (CP) tính theo P2O5 nằm trong khoảng từ 0,1 đến 10% trọng lượng; và hàm 

lượng của magie (CM) tính theo MgO nằm trong khoảng từ 0,05 đến 3% trọng lượng.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất để điều trị bệnh ung thư, dược phẩm và tổ hợp chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng ức chế đối với Mps-1 kinaza, phương pháp 

điều chế hợp chất này, dược phẩm và tổ hợp chứa hợp chất này, cũng như hợp chất trung 
gian hữu dụng để điều chế hợp chất này. Hợp chất này là hữu ích để bào chế dược phẩm 
để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh. 
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(54) Thiết bị tạo năng lượng nhờ chuyển đổi năng lượng thủy áp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo năng lượng nhờ chuyển đổi năng lượng thủy áp. Thiết bị 
này bao gồm các bộ chuyển đổi năng lượng (2) được cố định với trục quay (6), khung 
hình tròn (1) đồng tâm và được cố định với trục quay (6), cơ cấu xoay vòng (3), giá đỡ 

(4) và cơ cấu truyền động thủy lực. ít nhất ba bộ chuyển đổi năng lượng (2) được bố trí 
đều và tỏa tròn quanh trục quay (6). Khung hình tròn (1) được dẫn động quay nhờ cơ 
cấu xoay vòng (3). Thiết bị được đặt trong nước ở trạng thải lơ lửng vi trọng lực, thiết bị 
quay tròn liên tục quanh trục quay dưới tác dụng của ngoại lực nhỏ. Trong quá trình 
quay, năng lượng nổi được chuyển đổi thành năng lượng thủy lực nhờ phao nổi. Bằng 
cách sử dụng kết hợp nhiều thiết bị nêu trên, dầu thủy lực được ép liên tục vào trong 
bình lưu dầu áp suất cao để sử dụng trực tiếp hoặc để máy phát điện thủy lực phát điện. 
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(54) Cụm vận hành dùng cho xe kiểu để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm vận hành dùng cho xe kiểu để chân hai bên để có thể tăng mức 
tự do định tuyến cáp tiết lưu và thực hiện một cách dễ dàng công việc bảo dưỡng như 
thay thế cáp, v.v.. Cụm vận hành dùng cho xe kiểu để chân hai bên theo sáng chế có bộ 
trượt (90) được tạo ra, bộ trượt này được kẹp bởi vỏ tiết lưu (66), có kết cấu chia tách và 
dẫn hướng các phần uốn cong (101C, 102C) của các dây lõi (101B, 102B) được kéo ra 
khỏi các vỏ cáp (101A, 102A), các giá kẹp cáp (91, 92) được tạo ra trên bộ trượt (90) để 
hạn chế chuyển động theo hướng dọc của các cáp tiết lưu (101, 102), và được tạo kết 
cấu sao cho các cáp tương ứng (101, 102) được tách ra khỏi bộ trượt (90). 
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(21) 1-2015-04869 (51) 7 A43B  7/14,  13/18 

(22) 21.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/EP2014/060463     21.05.2014 (87) WO2014/187868 27.11.2014 
(30) 1309164.0          21.05.2013      GB 
(71) NAME DROP SARL  (LU) 

13, rue Edward Steichen, L-2540 Grand Duchy of Luxembourg, Luxembourg 
(72) BANN, Kevin (GB), FLECK, Robert (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập tới giày dép bao gồm đế có bề mặt trên có phần sau lõm và phần trước 
phẳng theo hướng nằm ngang. Giày dép bao gồm: phương tiện cố định để cố định giày 
dép với bàn chân của người mang; và đế có bề mặt trên mà trong quá trình sử dụng tiếp 
xúc với bàn chân của người sử dụng, trong đó: bề mặt trên có phần thứ nhất (7) và phần 
thứ hai (6), phần thứ nhất (7) nằm phía trước phần thứ hai (6); bề mặt trên là gần như 
phẳng theo phương nằm ngang ở phần thứ nhất (7); và bề mặt trên là lõm theo hướng 
nằm ngang ở phần thứ hai (6). 
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(21) 1-2015-04870 (51) 7 A61K  38/16,  47/48, C07K  14/01, 

A61P  25/28 
(22) 28.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/039760    28.05.2014 (87) WO2014/193935 04.12.2014 
(30) 61/828,004         28.05.2013     US 

61/828,497         29.05.2013     US 
(71) NEUROPHAGE PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

222 Third Street, Suite 3120, Cambridge, MA 02142, United States of America 
(72) CARR, Francis, Joseph (GB), JONES, Timothy, David (GB), FISHER, Richard, A. 

(US), HOLGATE, Robert, George, Edward (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit chứa biến thể của trình tự axit amin khởi đầu và 

dược phẩm chứa polypeptit này dùng để điều trị bệnh thoái 
hóa thần kinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit chứa biến thể của trình tự axit amin khởi đầu. Polypeptit 
này có khả năng liên kết với và/hoặc phân rã dạng tinh bột. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến biến thể polypeptit, dược phẩm chứa polypeptit, dược phẩm chứa biến thể 
polypeptit dùng để điều trị bệnh thoái hóa thần kinh, trình tự axit nucleic mã hóa 
polypeptit, vectơ chứa trình tự axit nucleic, tế bào chủ chứa vectơ và phương pháp sản 
xuất polypeptit này. 
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(21) 1-2015-04871 (51) 7 F26B  17/20,  21/00, B09B  3/00, 
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(22) 26.05.2014 (43) 25.03.2016 
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(30) 2013-116995         03.06.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2015 
(71) MUTSUWA KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

21-8, Asahi-cho 2-chome, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 
(72) OYAMA, Toshio (JP), HOSHI, Masami (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp làm khô và than hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp làm khô và than hóa có khả năng loại bỏ 
hiệu quả độ ẩm trong rác thô. Thiết bị làm khô và than hóa (10) có một cổng đầu vào ở 
phần đầu và một cổng xả ở phần cuối, thiết bị này được tạo ra, bên trong buồng làm 
khô, có các ống (11), các đầu phía trên và phía dưới của các ống này được nối với nhau 
để tạo thành một ống và được bố trí theo phương thẳng đứng sao cho đường dẫn ra và 
đường dẫn ngược nằm theo phương thẳng đứng, thiết bị này có băng tải vít (21) được bố 
trí bên trong nó; một cặp ống nằm ngang (12) được nối ở cả hai phía với các phần trên 
của các ống, tại khoảng cách thích hợp dọc theo các ống; các ống thẳng đứng (13) được 
bố trí theo phương thẳng đứng và nối với các đầu của cặp ống nằm ngang; các hộp xả 
phía trên theo hàng (15) được nối vào các ống thẳng đứng nối với các ống nằm ngang 
mà được nối với các hàng phía trên của các ống, các hộp xả phía dưới theo hàng (17) 
được nối vào các ống thẳng đứng nối với các ống nằm ngang mà được nối với các hàng 
phía dưới của các ống, các hộp xả phía dưới theo hàng này được bố trí bên dưới các 
hàng phía trên của các ống. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2015 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) SENEKER, Carl (US), WILLIAMSON, Jessica M. (US), KNOTTS, Claudia (US), 

MOUSSA, Youssef (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ và vật dụng được phủ bằng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ bao gồm chất kết dính nhựa polyeste và polyeste 
được phosphat hóa. Các chế phẩm phủ này được dùng để phủ lên các vật chứa như các 
vật chứa thức ăn và đồ uống. Các chế phẩm phủ có tính ổn định thủy phân khi bảo quản 
ở nhiệt độ cao và không chứa bisphenol A (BPA) và bisphenol A diglyxidyl ete 
(BADGE). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật chứa được phủ bởi chế phẩm phủ này. 
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(22) 30.05.2014 (43) 25.03.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2015 
(71) RICOH COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan 
(72) YOSHIDA, Tomofumi (JP), SAKAYA, Kohta (JP), ARASAWA, Shinichi (JP), PARK, 

Jin Sam (KR), JUNG, Goo Chul (KR), OGATA, Yasunobu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật chứa mực, hộp xử lý mực và thiết bị tạo hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa mực bao gồm thân chứa mà được sử dụng để chứa mực và 
thân chứa này được lắp tháo rời được vào phần lắp ráp trên cơ cấu hiện hình; và bộ phận 
thao tác mà được sử dụng để mở hoặc đóng tấm chắn. Tấm chắn cũng như bộ phận thao 
tác bao gồm phần khớp nối mà có thể khớp nối với chi tiết liên kết mà được bố trí trên 

phần lắp ráp và chi tiết liên kết này có thể thực hiện sự di chuyển thẳng qua lại. ở trạng 
thái trong đó thân chứa không được lắp trên phần lắp ráp, thì tấm chắn và bộ phận thao 
tác ở trạng thái không liên kết với nhau. Ngược lại, ở trạng thái trong đó thân chứa được 
lắp vào phần lắp ráp, thì tấm chắn và bộ phận thao tác có thể được liên kết với nhau 
thông qua chi tiết liên kết. 
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SUGISAKI, Saori (JP), NAKASHIMA, Hiroshi (JP), OISHI, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh, gồm có: thân vỏ gồm có vỏ bao ngoài được tạo ra bằng vỏ 
ngoài và vỏ trong, vỏ bao ngoài gồm: thành trên; thành sau; các thành bên; và thành 
đáy, thân vỏ có khoang lưu giữ được tạo ra ở bên trong vỏ bao ngoài có cửa được tạo ra 
ở phía trước của thân vỏ; vật liệu cách nhiệt chân không được bố trí giữa phần vỏ trong 
và phần vỏ ngoài tương ứng với thành sau, một trong số các thành bên, một trong số các 
thành bên khác, thành trên, hoặc thành đáy tạo thành khoang lưu giữ; và vật liệu cách 
nhiệt dạng xốp được nạp giữa vật liệu cách nhiệt chân không và vỏ trong. Môđun đàn 
hồi uốn của vật liệu cách nhiệt chân không là lớn hơn hoặc bằng 20MPa. Độ dày của vật 
liệu cách nhiệt dạng xốp là nhỏ hơn hoặc bằng 11mm. Tỷ lệ của độ dày của vật liệu 
cách nhiệt dạng xốp so với tổng độ dày của vật liệu cách nhiệt dạng xốp và độ dày của 
vật liệu cách nhiệt chân không là nhỏ hơn hoặc bằng 0,3. 
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(DE), REINISCH, Peter (DE), GUECLUE, Mehmet (DE), ILG, Kerstin (DE), LOSEL, 
Peter (GB), MALSAM, Olga (DE), VOERSTE, Arnd (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất dị vòng và chế phẩm bảo vệ cây trồng chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng và đến chế phẩm bảo vệ cây trồng chứa hợp chất 

này để phòng trừ động vật gây hại.  
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan 

(72) MARTIN, Pierre Bernard (FR), COLIN, Sebastien (FR), MENCAGLIA, Xavier  (FR), 
RUFFIN, Karine (FR) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Mối lắp ghép dùng để tạo mối nối ren và mối nối ren thu được 
từ mối lắp ghép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối lắp ghép dùng để tạo mối nối ren, bao gồm các bộ phận hình 
ống thứ nhất và thứ hai có trục quay (10) và mỗi bộ phận lần lượt được bố trí ở một đầu 
trong số các đầu (1, 2) của chúng có ít nhất vùng ren liên tục thứ nhất (31, 41), vùng ren 
liên tục thứ hai (32, 42) và vùng ren liên tục thứ ba (33, 43) được bố trí lần lượt trên 
cùng một đường xoắn ốc trên bề mặt chu vi ngoài hoặc trong của bộ phận này tùy thuộc 
vào việc đầu ren là loại trong hay ngoài, và có khả năng kết hợp với nhau nhờ nối ren, ít 
nhất một trong số các vùng ren thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba có biên dạng ren có chiều 
rộng biến đổi, và là tự khóa, các đầu (1, 2) nêu trên lần lượt kết thúc trên bề mặt giới 
hạn tự do (7, 8), mỗi đầu trong số các đầu (1, 2) không có bề mặt tiếp giáp cụ thể, ít 
nhất một bề mặt bịt kín (51, 52) được bố trí giữa từng vùng trong số các vùng ren liền kề 
để kết hợp trong mối lắp ghép có độ dôi được bịt kín với bề mặt bịt kín (61, 62) được bố 
trí trên đầu tương ứng khi mối nối ở trạng thái nối ren. Sáng chế còn đề cập đến mối nối 
ren thu được từ việc nối ren tạo mối lắp ghép nêu trên. 
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Vito (IT), RUEEGER, Heinrich (CH), VAUPEL, Andrea (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất pyrazolopyrolidin, dược phẩm và chế phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế  đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng của nó: 

 

 
 

trong đó A, B, C và R5 như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến chế 
phẩm và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiển thị hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị hiển thị hình ảnh, trong đó phương pháp 
này bao gồm các bước: hiển thị ảnh chụp, nếu một đối tượng, có trong ảnh chụp được 
hiển thị, được chọn, thì xác định đường biên của đối tượng được chọn, phân biệt giữa 
đối tượng và vùng ảnh còn lại nằm ngoài đối tượng dựa vào đường biên đã được xác 
định của đối tượng, và hiển thị phân biệt đối tượng bằng cách tạo các hiệu ứng khác 
nhau cho đối tượng và vùng ảnh còn lại. 
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(11) 46407 
(21) 1-2015-04915 (51) 7 B66F  11/00 

(22) 23.12.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2015 
(75) Hồ Viết Vẻ  (VN) 

106 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Thiết bị nâng chuyển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nâng chuyển bao gồm: khung gồm ít nhất  hai tầng được bố 
trí trên bốn bánh xe con lăn (50) với bốn trụ thẳng đứng (13) có ren trong; bốn thanh 
chống (20) có ren ngoài lắp vào các trụ thẳng đứng (13), có thể chống vào mặt đất hoặc 
các miếng chống lún (204) và đỡ thiết bị thay cho các bánh xe con lăn (50); hai kích 
(40) ở tầng trên; hai ống dẫn (32) ở chính giữa tầng trên; gối lên đầu của kích (40) là 
thanh nâng (30) với hai đầu có hai thanh dẫn (31) xuyên qua ống dẫn thẳng đứng (32) 
và phía dưới có hai dây xích (22) có móc (23) để móc vào khoen của tấm đan và vật 
nặng khác. Bằng cách điều khiển các kích (40), tấm đan (80) được thiết bị nâng hạ, di 
chuyển một cách dễ dàng và an toàn. 
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(11) 46408 
(21) 1-2015-04925 (51) 7 A23L  3/3508,  1/31,  1/325,  1/48,  

3/3526,  3/3562 
(22) 26.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/063837         26.05.2014 (87) WO2014/192693  04.12.2014 
(30) 2013-114375         30.05.2013      JP 
(71) 1. UENO FINE CHEMICALS INDUSTRY, LTD.  (JP) 

4-8, Koraibashi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8543 Japan 
2. UENO SCIENCE TECH LABORATORY(THAILAND), LTD.  (JP) 
131 Thailand Science Park, Innovation Cluster 1, 4th Floor, Room 404-409, Moo 9, 
Phahonyothin Road, Klong Nueng Sub-district, Klong Luang District, Pathumthani 
Province, Thailand 

(72) KANEGI, Yusuke (JP), KURIYAMA, Yoshiaki (JP), FURUKAWA, Yojiro (JP), 
NOMURA, Masafumi (JP), RAWDPUANG, Kasidech (TH), 
CHARDWIRIYAPREECHA, Soracom (TH) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm chứa chất cải thiện thời hạn bảo quản thực phẩm và 

phương pháp cải thiện thời hạn bảo quản thực phẩm 
  (57)     Sáng chế cập đến chế phẩm chứa chất cải thiện thời hạn bảo quản thực phẩm chứa: ít 

nhất một chất kìm hãm vi khuẩn được lựa chọn từ nhóm bao gồm axetat, axit sorbic và 
muối của nó, axit propionic và muối của nó, axit benzoic và muối của nó, axit amin và 
nisin; và inulin. Chế phẩm chứa chất cải thiện thời hạn bảo quản thực phẩm cho phép cải 
thiện thời hạn bảo quản thực phẩm, trong khi hạn chế tới mức tối thiểu sự thay đổi màu 
sắc và vị của thực phẩm. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp cải thiện thời 
hạn bảo quản thực phẩm và thực phẩm chứa chất cải thiện thời hạn bảo quản thực phẩm. 
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(11) 46409 
(21) 1-2015-04926 (51) 7 B30B  9/20, B09B  3/00, C10L  5/44 

(22) 26.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/066995         26.06.2014 (87) WO2014/208669 A1 31.12.2014 
(30) 2013-136851         28.06.2013     JP 

2014-039789         28.02.2014     JP 
(71) NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 

5-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604 Japan 
(72) IKEZAKI Toru (JP), KOGA Ryuuji (JP), NISHI Takeshi (JP), YOSHIDA Masayoshi 

(JP), TAKEMARU Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu ép, thiết bị sản xuất hạt nhiên liệu và phương pháp ép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu ép, thiết bị sản suất hạt nhiên liệu và phương pháp ép. Cơ 
cấu ép bao gồm trục lăn nội tiếp (3) được bố trí quay được, trục tròn (2) có thể quay 
được trong đó trục lăn nội tiếp (3) được bố trí ở khoảng trống được tạo nên trong đó, và 
được bố trí sao cho khoảng cách tâm giữa tâm quay của trục lăn nội tiếp (3) và tâm quay 
của trục tròn (2) có thể thay đổi, bộ phận làm quay trục lăn nội tiếp quay trục lăn nội 
tiếp (3), trục nén (4) được bố trí phía ngoài trục tròn (2) và nén mặt đường tròn phía 
ngoài của trục tròn (2), bộ phận điều chỉnh (33A) di chuyển tương ứng với trục lăn nội 
tiếp (3) và trục nén (4) theo hướng trong đó các trục tiếp cận hoặc được cách quãng liên 
tục với nhau, bằng cách điều chỉnh khoảng cách tâm giữa tâm quay của trục lăn nội tiếp 
(3) và tâm quay của trục nén (4), và bộ phận làm quay trục tròn quay trục tròn (2), trong 
đó đối tượng cần được ép đã được đưa vào khoảng trống của trục tròn (2) được ép giữa 
mặt đường tròn phía trong của trục tròn (2) và mặt đường tròn phía ngoài của trục lăn 
nội tiếp (3) trong khi tiếp xúc trực tiếp với mặt đường tròn phía trong của trục tròn (2) và 
mặt đường tròn phía ngoài của trục lăn nội tiếp (3). 
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(11) 46410 
(21) 1-2015-04928 (51) 7 B21D  22/20, C21D  1/18,  9/00,  

9/46, C22C  38/58, C25D  5/26 
(22) 06.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/065113     06.06.2014 (87) WO2014/199923 A1 18.12.2014 
(30) 2013-122351         11.06.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) AKIBA, Kojiro (JP), KONDO, Yusuke (JP), KIKUCHI, Yoshitaka (JP), KATO, 

Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật đúc dập nóng và phương pháp sản xuất vật đúc này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật đúc dập nóng có thể được sản xuất với hiệu quả cao mà không 
xảy ra sự dính lớp mạ lên khuôn. Vật đúc dập nóng được sản xuất bằng cách dập nóng 
tấm thép được mạ điện chứa các thành phần định trước, và được mạ mỗi mặt với trọng 
lượng lớp mạ nằm trong khoảng từ 5 g/m2 đến 40 g/m2 và trong đó lớp mạ của vật đúc 
dập nóng chứa hợp chất liên kim loại Zn-Fe với lượng nằm trong khoảng từ 0 g/m2 đến 
15 g/m2 và lượng còn lại là pha hỗn hợp rắn, và trong lớp mạ của vật đúc dập nóng còn 

chứa chất dạng hạt với đường kính trung bình nằm trong khoảng từ 10 nm đến 1m. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vật đúc dập nóng này. 
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(11) 46411 
(21) 1-2015-04929 (51) 7 F25D  23/06,  19/00,  23/08 

(22) 24.01.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/051478         24.01.2014 (87) WO2014/196219 A1 11.12.2014 
(30) 2013-120514         07.06.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2015 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) HANAOKA, Shou (JP), NAKATSU, Satoshi (JP), SAKAMOTO, Katsumasa (JP), 

SUGISAKI, Saori (JP), NAKASHIMA, Hiroshi (JP), OISHI, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thân vỏ cách nhiệt, tủ lạnh, và thiết bị gồm có thân vỏ cách 

nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thân vỏ cách nhiệt, gồm có: thành sau; thành bên phải kéo dài từ 

mép bên phải của thành sau; thành bên trái kéo dài từ mép bên trái của thành sau; thành 
trên; thành dưới; cửa được tạo ra ở phía trước của thân vỏ cách nhiệt; vật liệu cách nhiệt 
chân không bố trí giữa phần bề mặt trong tương ứng với bề mặt trong của thành sau và 
phần vỏ ngoài tương ứng với bề mặt ngoài của thành sau, hoặc giữa phần bề mặt trong 
khác tương ứng với bề mặt trong của một trong số thành bên phải và thành bên trái và 
phần vỏ ngoài kia tương ứng với bề mặt ngoài của một trong số thành bên phải và thành 
bên trái; và chi tiết trung gian được nạp, gắn kín, phủ, hoặc đặt giữa vật liệu cách nhiệt 
chân không và bề mặt trong để gắn kín, lắp chắc chắn, hoặc cố định vật liệu cách nhiệt 
chân không và bề mặt trong với nhau. Chi tiết trung gian là xốp uretan, và độ dày của 
chi tiết trung gian là nhỏ hơn hoặc bằng 11mm. Sáng chế cũng đề cập đến tủ lạnh và 
thiết bị bao gồm thân vỏ cách nhiệt. 
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(11) 46412 
(21) 1-2015-04932 (51) 7 C12N  1/00,  9/00, C12P  1/04, C12R  

1/07 
(22) 24.12.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2015 
(71) Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học - Đại học Quốc gia Hà 

Nội  (VN) 
Nhà E2 - 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Đào Thị Lương (VN), Dương Văn Hợp (VN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm probiotic-đa enzym từ chủng vi 

khuẩn Bacillus amyloliquefacien subsp. plantarum SP1901 
  (57)     Sáng chế cập đến quy trình sản xuất chế phẩm probiotic-đa enzym từ chủng vi khuẩn 

Bacillus amyloliquefacien subsp. Plantarum SP1901 bằng cách lên men xốp. Chế phẩm 

probiotic-đa enzym được sản xuất theo quy trình này chứa sinh khối tế bào của chủng vi 
khuẩn Bacillus amyloliquefacien subsp. Plantarum SP1901 và ít nhất ba enzym phytaza, 

proteaza và xylaza được sản sinh từ chủng này, và được sử dụng làm chất bổ sung trong 
ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi. 
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(11) 46413 
(21) 1-2015-04935 (51) 7 B23P  21/00 

(22) 25.12.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 2015-011486 23.01.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Kenichi ASAMIZU (JP), Zenichi AIDA (JP), Yasuhiro FUNATO (JP), Haruo 

MACHIDA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Hệ thống lắp ráp khung xe của xe máy và phương pháp sản 

xuất khung xe của xe máy 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống lắp ráp khung xe của xe máy (1) bao gồm: thiết bị lắp ráp 

khung chính (101) để lắp ráp khung chính dùng để đỡ động cơ (15); thiết bị ghép khung 
(102) để ghép môđun trước (12) dùng để đỡ bánh trước (232) vào khung chính (11); 
thiết bị lắp ráp môđun sau (103) để lắp ráp môđun sau (13) dùng để đỡ bánh sau (242); 
thiết bị lắp ráp khung xe (104) để chuyển khung chính (11) mà môđun trước (12) đã 
được ghép vào đó và môđun sau (13) đến vị trí lắp ráp mà ở đó động cơ (15) và môđun 
sau (13) được lắp vào khung chính (11) để tạo hình khung xe (10); và thiết bị lắp cố 
định (105) để thực hiện thao tác lắp cố định trên khung xe (10) mà đã được lắp ráp bởi 
thiết bị lắp ráp khung xe (104). 
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(11) 46414 
(21) 1-2015-04936 (51) 7 B23P  21/00 

(22) 25.12.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 2015-011485 23.01.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Kenichi ASAMIZU (JP), Zenichi AIDA (JP), Yasuhiro FUNATO (JP), Haruo 

MACHIDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Robot lắp cố định khung xe dùng cho xe máy và phương pháp 

lắp ráp khung xe 
  (57)     Sáng chế đề xuất robot lắp cố định khung xe dùng cho xe máy, trong đó cơ cấu chấp 

hành đầu cuối (70) bao gồm: đế giữ (71) được bố trí ở tay đòn (65); đầu vặn đai ốc (80) 
được đỡ bởi đầu ở một phía của đế giữ (71), và phần ép theo chiều dọc trục (phần ép 
theo chiều dọc trục thứ nhất (92) hoặc phần ép theo chiều dọc trục thứ hai (93) được đỡ 
bởi đầu ở phía kia của đế giữ (71), đối diện với đầu vặn đai ốc (80) để kẹp khung xe vào 
giữa (10) từ phía kia theo chiều từ trái sang phải, và thực hiện các thao tác lắp cố định 
cùng với đầu vặn đai ốc (80). Cơ cấu chấp hành đầu cuối này được tạo kết cấu để có thể 
vận chuyển khung xe (10) sau khi đã trải qua thao tác lắp cố định đến dây chuyền xử lý 
tiếp theo (300) nhờ tay đòn (65) được dẫn động ở trạng thái giữ khung xe (10) theo 
chiều từ trái sang phải bởi đầu vặn đai ốc (80) và phần ép theo chiều dọc trục. 
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(11) 46415 
(21) 1-2015-04941 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

35/00 
(22) 27.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/GB2014/051607     27.05.2014 (87) WO2014/191726 04.12.2014 
(30) 61/827,951          28.05.2013     US 

61/915,685          13.12.2013     US 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

SE-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) AKHTAR, Nadim (GB), BRADBURY, Robert, Hugh (GB), BUTTAR, David (GB), 

CURRIE, Gordon, Stuart (GB), DE SAVI, Christopher (AU), DONALD, Craig, Samuel 
(GB), NORMAN, Richard, Albert (GB), OSBORNE, Matthew (GB), RABOW, Alfred, 
Arthur (US), REDFEARN, Heather, Marie (GB), WILLIAMS, Helen, Elizabeth (GB), 
YAVARI, Neda (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất inđol, dược phẩm chứa hợp chất này và chế phẩm kết 

hợp chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng của nó, trong đó 

các nhóm R1 đến R5 là như được xác định trong bản mô tả, quy trình điều chế hợp chất 
này, dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế được sử dụng để điều trị rối 
loạn tăng sinh tế bào. 
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(11) 46416 
(21) 1-2015-04943 (51) 7 F02M  15/02,  15/06 

(22) 25.12.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2015 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Anh Tuấn (VN), Trần Quang Vinh (VN), Nguyễn Thế Lương (VN), Trần Anh 

Trung (VN) 
(54) Bộ xúc tác tạo hỗn hợp giàu hyđro từ nhiên liệu xăng cung 

cấp cho động cơ xe máy và ôtô 
  (57)     Sáng chế đề cập tới bọ xúc tác tạo hỗn hợp khí giàu hydro tự nhiên liệu có tận dụng 

nhiệt khí thải và điện. Hỗn hợp khí này được tạo ra bằng một bộ xúc tác có trong thiết 
bị. 
Bộ xúc tác được bố trí gần cửa thải động cơ để tận dụng nhiệt của dòng khí thải, (nhiệt 

độ lý tưởng 500 - 700°C), vật liệu chế tạo là thép không gỉ, hình trụ tròn, ở hai đầu có 
lắp mặt bích để nối với các đường ống trung gian trong hệ thống thải. Cấu tạo bên trong 
bộ xúc tác bao gồm phần lõi và các lớp phủ chất xúc tác. Lõi được làm bằng kim loại, 
gồm các lá thép phẳng và các lá thép dập lượn sóng có độ dày từ 0,04 - 0,05 mm được 
xếp thành lớp. Sau đó, chúng được cuộn tròn thành dạng hình tròn. Trên lõi thép được 
phủ Al2O3 có độ xốp cao và sau đó được thấm vật liệu xúc tác Cu-Ni. 
Hỗn hợp khí sau khi được tạo ra sẽ cung cấp cho động cơ nhằm thay thế một phần lượng 
nhiên liệu cấp. Bằng cách đó, suất tiêu thụ nhiên liệu của động cơ giảm, đồng thời giảm 
thiểu lượng phát thải các chất độc hại. Sáng chế này khi ứng dụng trên phương tiện xe 
máy và ô tô sẽ góp phần giảm đáng kể mức độ ô nhiễm không khí từ phương tiện giao 
thông. 
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(11) 46417 
(21) 1-2015-04945 (51) 7 C23C  22/34, C25D  9/04 

(22) 28.05.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2013/064801        28.05.2013 (87) WO2014/192082 04.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2015 
(71) NIHON PARKERIZING CO., LTD.  (JP) 

1-15-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 1030027, Japan 
(72) Satoshi KAWAI (JP), Yoshiyuki KAWADE (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Chất bổ sung cho dung dịch xử lý bề mặt kim loại, vật liệu kim 

loại được xử lý bề mặt và phương pháp sản xuất vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất bổ sung cho dung dịch xử lý bề mặt kim loại. Chất bổ sung 

này tránh được sự gia tăng nồng độ HF trong dung dịch xử lý bề mặt vật liệu kim loại, 
có thể cung cấp ion ziricon ở nồng độ cao cho dung dịch xử lý bề mặt vật liệu kim loại, 
và có sự ổn định bảo quản trong thời gian dài, để xử lý chuyển hoá hoá học và hoặc điện 
phân một cách liên tục. Chất bổ sung này chứa: hợp chất ziricon (A) không chứa flo và 
chứa ít nhất một chất được chọn từ nhóm bao gồm ziricon cacbonat bazơ, ziricon 
cacbonat, ziricon hydroxit và amoni ziricon cacbonat; thành phần chứa flo (B) bao gồm 
ít nhất một chất được chọn từ nhóm bao gồm axit hydro floric, muối của axit hydro 
floric, axit flo ziriconic, và muối của axit flo ziriconic; và thành phần axit (C) chứa ít 
nhất một chất được chọn từ nhóm bao gồm: axit nitric, axit clo hydric, axit sulfuric và 
axit lactic. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu kim loại 
được xử lý bề mặt bằng cách sử dụng chất bổ sung này và vật liệu kim loại được xử lý 
bề mặt thu được bằng phương pháp này. 
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(21) 1-2015-04947 (51) 7 A61K  47/10,  9/16,  31/427,  31/444 

(22) 05.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/EP2014/061711     05.06.2014 (87) WO2014/195408 11.12.2014 
(30) 13170754.9          06.06.2013      EP 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) SCHULZE, Volker (DE), BRUNING, Michael (DE), STOCKIGT, Detlef (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm chứa hợp chất triazolopyridin dùng để ngăn ngừa 

hoặc điều trị bệnh bạch cầu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất triazolopyridin dùng để ngăn ngừa hoặc 

điều trị bệnh bạch cầu. 
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(11) 46419 
(21) 1-2015-04950 (51) 7 A61L  31/00 

(22) 28.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/064123         28.05.2014 (87) WO2014/192807 A1 04.12.2014 
(30) 2013-113336         29.05.2013     JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.  (JP) 

115, Aza-Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima 7728601 Japan 
(72) FUKUDA, Tatsuru  (JP), TAMURA, Hirofumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu chống dính dạng bột, bộ dụng cụ sản xuất chất chống 

dính và phương pháp ngăn ngừa sự bám dính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu chống dính dạng bột để trộn với dung môi nước khi sử 

dụng chứa axit alginic và/hoặc muối của nó, vật liệu này được cấu tạo để trộn với dung 

môi nước khi sử dụng sao cho độ nhớt ở 37oC thấp hơn hoặc bằng 70 mPass ở thời gian 

5 phút sau khi trộn với dung môi nước, và độ nhớt ở 37oC là cao hơn hoặc bằng 120 

mPass ở thời gian 60 phút sau khi trộn, sẽ có độ lỏng cao ở thời điểm sử dụng khi nó 

được trộn với dung môi nước khi sử dụng ở tình trạng lâm sàng, và có độ lỏng thấp sau 
khi nó được sử dụng cho chỗ được rạch và khâu, và do đó có thể đáp ứng cả khả năng 
hoạt động và hiệu quả chống dính tuyệt vời. Sáng chế cũng đề cập đến bộ dụng cụ sản 
xuất chất chống dính và phương pháp ngăn ngừa sự bám dính.  
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(22) 30.06.2014 (43) 25.03.2016 
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(30) 2013-138480        01.07.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Kaoru SASAKI (JP), Yosuke HIRAYAMA  (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe trong đó cơ cấu hạn chế mômen dư được lắp để hạn chế độ lớn của 
mômen được truyền từ trục lái (60) đến cơ cấu nối có thanh ngang (67), độ lớn của 
mômen được truyền từ cơ cấu giảm xóc bên trái (33) đến cơ cấu nối, và độ lớn của 
mômen được truyền từ cơ cấu giảm xóc bên phải (34) đến cơ cấu nối. 
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(11) 46421 
(21) 1-2015-04957 (51) 7 B62K  5/02,  5/027,  5/05, B62J  

17/06 
(22) 30.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/067483      30.06.2014 (87) WO2015/002170 08.01.2015 
(30) 2013-138486         01.07.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Kaoru SASAKI (JP), Mitsuaki OHTA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe trong đó tấm chắn bùn trong (225) bao gồm mặt của nắp che (70), 

phần nhô bên trái (711), và phần nhô bên phải (712). ở trạng thái mà khung thân (21) ở 
tư thế thẳng đứng và bánh trước bên trái (31) và bánh trước bên phải (32) không được 
xoay, phần nhô bên trái (711) nhô về phía trước ra khỏi mặt của nắp che (70) ở sau mép 
sau (31a) của bánh trước bên trái (31); phần nhô bên phải (712) nhô về phía trước ra 
khỏi mặt của nắp che (70) ở sau mép sau (32a) của bánh trước bên phải (32); và một 
phần của mặt của nắp che (70) giữa phần nhô bên trái (711) và phần nhô bên phải (712) 
xoay về khoảng trống được tạo ra giữa bánh trước bên trái (31) và bánh trước bên phải 
(32). 
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(11) 46422 
(21) 1-2015-04966 (51) 7 D04B  15/00 

(22) 15.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/IB2014/061466         15.05.2014 (87) WO2014/191864 A1 04.12.2014 
(30) BS2013A000076         28.05.2013     IT 
(71) SANTONI S.P.A.  (IT) 

Via Carlo Fenzi, 14, I-25135 Brescia, Italy 
(72) LONATI, Tiberio (IT), LONATI, Fausto (IT), LONATI, Ettore (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Máy dệt kim tròn kiểu mở dùng cho hàng dệt kim với khung đế 

có kích thước giảm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy dệt kim tròn dùng cho hàng dệt kim (1), kiểu mở và được tạo 

kết cấu để sản xuất vải (T) và thu gom vải ở cấu hình mở, tức là, theo lớp đơn, máy này 
bao gồm khung đế (2) cấu thành kết cấu đỡ của máy, và đầu dệt kim (H) được lắp vào 
khung đế (2) và được tạo ra có ít nhất bộ phận đỡ kim (O), ở dạng giường kim trụ hoặc 
tấm kim, với nhiều kim được lắp theo cách dịch chuyển được vào bộ phận đỡ kim, và có 
các phương tiện điều khiển để kích hoạt theo cách lựa chọn nhiều kim để cho phép sản 
xuất vải. Khung đế (2) bao gồm vòng hoặc chi tiết đỡ trên (3), mà trên đó đầu dệt kim 
được lắp sao cho bộ phận đỡ kim có thể quay quanh trục tâm hầu như thẳng đứng (A), 
bệ dưới, hoặc bệ ngang (4), được thiết kế để ít nhất được đỡ một phần trên đất, và hai và 
chỉ hai chân đỡ (5, 6) được bố trí xen giữa, và nối vòng trên (3) và bệ dưới (4), sao cho 
vòng trên được chồng thẳng đứng trên, và cách, bệ dưới, và sao cho giữa chúng là không 
gian thu gom (S) được xác định theo phương thẳng đứng, không có các chi tiết của 
khung đế. Không gian thu gom được tạo kết cấu để chứa theo cách dịch chuyển được 
cụm tháo dỡ và/hoặc thu gom vải được sản xuất bởi máy dệt kim này. Hai chân đỡ (5, 6) 
được bố trí ở hai phía riêng rẽ của vòng trên và của bệ dưới, hoặc bệ ngang, theo cách 
sao cho để phân định ranh giới ở bên của không gian thu gom (S). 
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(11) 46423 
(21) 1-2015-04967 (51) 7 D04B  15/88,  35/34 

(22) 19.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/IB2014/061528         19.05.2014 (87) WO2014/191868 A1 04.12.2014 
(30) BS2013A000077         28.05.2013      IT 
(71) SANTONI S.P.A.  (IT) 

Via Carlo Fenzi, 14, I-25135 Brescia, Italy 
(72) LONATI, Tiberio (IT), LONATI, Fausto (IT), LONATI, Ettore (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Máy dệt kim tròn kiểu mở dùng cho hàng dệt kim có cụm tháo 

dỡ và/hoặc thu gom vải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy dệt kim tròn dùng cho hàng dệt kim (1), kiểu mở và được tạo 

kết cấu để sản xuất vải (T) và thu gom vải ở cấu hình mở, tức là, theo lớp đơn, bao gồm 
khung đế (2) cấu thành kết cấu đỡ của máy và được tạo ra có vòng hoặc chi tiết đỡ trên 
(3), bệ dưới hoặc bệ ngang (4), và ít nhất hai chân đỡ (5, 6) được bố trí xen giữa, và nối, 
ở ít nhất hai vị trí riêng rẽ và được giãn cách ở bên, vòng trên và bệ dưới, sao cho vòng 
trên (3) được chồng thẳng đứng trên, và cách, bệ dưới (4), và trong đó giữa chúng là 
không gian thu gom (S) được xác định theo phương thẳng đứng. Máy này bao gồm đầu 
dệt kim (H) được lắp vào vòng trên (3) và được tạo ra có ít nhất bộ phận đỡ kim quay 
(O), ở dạng giường kim trụ hoặc tấm kim, với nhiều kim được lắp theo cách dịch chuyển 
được vào bộ phận đỡ kim, và có các phương tiện điều khiển để kích hoạt theo cách lựa 
chọn nhiều kim để cho phép sản xuất vải. Máy này bao gồm cụm tháo dỡ và/hoặc thu 
gom (30) được chứa theo cách di chuyển được trong không gian thu gom (S) và có thể 
mở và kéo căng vải được tạo ra bởi máy này, cuộn nó theo lớp đơn và liên tục trên ít 
nhất con lăn thu gom (31). Toàn bộ cụm tháo dỡ và/hoặc thu gom được lắp theo cách 
quay được treo vào khung đế (2) hoặc vào bộ phận đỡ kim (O), như được treo lơ lửng 
thẳng đứng trong không gian thu gom (S). 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
307 

(11) 46424 
(21) 1-2015-04968 (51) 7 C08G  18/38, G02B  1/04, C07C  

321/14,  323/12 
(22) 13.06.2014 (43) 25.03.2016 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất polythiol, chế phẩm dùng cho vật liệu quang học và 

vật liệu quang học thu được từ chế phẩm này 
(57)         Sáng chế đề cập đến polythiol chứa hợp chất (a), và hợp chất (b), trong đó hợp chất (a) 

là hợp chất có công thức (1) 
 

              công thức (1) 
 
và hợp chất (b) là hợp chất có công thức (2). 
 

    công thức (2) 
 
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm dùng cho vật liệu quang học chứa polythiol, và hợp 
chất polyisoxyanat (c). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu quang học và thấu 
kính. 
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(54) Bộ phận hiển thị màn hình cảm ứng (chạm) và phương pháp sản 

xuất bộ phận này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận hiển thị màn hình cảm ứng (chạm) gồm có: lớp keo dán có 

thuộc tính bám dính trên cả hai mặt của lớp này, lớp trang trí hiển thị, trên một mặt của 
lớp keo dán, một hoặc nhiều chữ cái, kiểu dáng, mẫu và vân kim loại, một cửa sổ được 
gắn lên mặt còn lại của lớp keo dán để cho phép nhìn thấy lớp trang trí và tạo thành mặt 
ngoài của bộ phận hiển thị. Sáng chế cũng đồng thời đề cập đến phương pháp sản xuất 
thiết bị hiển thị màn hình cảm ứng này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất mũ giầy dùng cho giày dép, phương pháp 

dệt kim phụ kiện dệt kim dùng làm mũ giầy cho giày dép và 
giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép kết hợp với mũ giày dệt kim. Mũ giày có phụ kiện dệt 
kim. Phụ kiện dệt kim có thể được dệt kim sợi dọc. Phụ kiện dệt kim có phía bên ngoài 
và phía bên trong, các phía này có thể có các kết cấu dệt kim khác nhau. Phụ kiện dệt 
kim cũng có thể kết hợp các phần của cấu tạo một lớp và các phần của cấu tạo hai lớp. 
Cấu tạo hai lớp tạo ra các hốc trên các phần của phụ kiện dệt kim. Các chi tiết gài có thể 
được đặt vào trong các hốc để tạo ra khả năng đỡ, độ ổn định, hoặc các tính chất mong 
muốn khác cho các phần của phụ kiện dệt kim. 
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(72) HOSHI Hiroyuki  (JP), MIYAMOTO Yu  (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp thu hồi nguyên tố đất hiếm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi nguyên tố đất hiếm từ phôi gia công bao gồm 
bước cho phôi gia công chứa ít nhất nguyên tố đất hiếm và nguyên tố nhóm sắt được xử 
lý oxy hóa. Phương pháp theo sáng chế khác biệt ở chỗ, trong quá trình xử lý nhiệt phôi 
gia công đã được xử lý oxy hóa với sự có mặt của cacbon, khi phôi gia công đã xử lý 
oxy hóa được đặt vào đồ chứa xử lý, cacbon được cho vào giữa phôi gia công đã được xử 
lý oxy hóa và mặt đáy của đồ chứa, và quá trình xử lý nhiệt được thực hiện trong môi 
trường khí trơ hoặc trong chân không ở nhiệt độ 1300oC hoặc cao hơn.  
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(72) Katsuya SHIMIZU (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Kết cấu nối bích và thân mối bịt kín được sử dụng trong kết 

cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu nối bích có khả năng chống động đất tốt, nhờ đó hoạt động 

nối có thể được thực hiện một cách đơn giản và dễ dàng, tương tự như thực tế theo thông 
lệ. Kết cấu nối bích này bao gồm chi tiết thứ nhất (16) có phần bích hình vòng thứ nhất 
(18), chi tiết thứ hai (20) có phần bích hình vòng thứ hai (22), và thân mối bịt kín (2) 
được bố trí giữa chi tiết thứ nhất (16) và chi tiết thứ hai (20), các bộ phận này được nối 
liền với nhau nhờ bulông (28) và đai ốc (32). Thân mối bịt kín (2) có phần đế hình vòng 
(4) được tạo ra từ một đĩa kim loại và phần mối bịt kín đàn hồi (6) được làm liền khối 
với phần đế hình vòng (4), phần mối bịt kín đàn hồi (6) được bố trí sao cho che phần đế 
hình vòng (4), và phần mối bịt kín đàn hồi (6) của thân mối bịt kín (2) bịt kín khoảng 
không giữa phần bích hình vòng thứ nhất (18) và phần bích hình vòng thứ hai (22). 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm và phương pháp xử lý mảnh vỡ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý mảnh vỡ để tách đất và cát ra khỏi mảnh vỡ có đất 
và cát dính vào đó, chế phẩm này chứa từ 0,1 đến 10 phần khối lượng chất keo tụ 
polyme so với 100 phần khối lượng thạch cao, trong đó thạch cao có diện tích bề mặt 
riêng BSA bằng 15000 cm2/g hoặc nhỏ hơn, và chất keo tụ polyme có dạng bột chứa 

95% hoặc lớn hơn 95% hạt có cỡ hạt bằng 200 m hoặc nhỏ hơn. Ngoài ra, sáng chế 

cũng đề cập đến phương pháp xử lý mảnh vỡ bao gồm bước xử lý gồm việc bổ sung từ 
10 đến 100 kg thạch cao và từ 0,01 đến 10 kg chất keo tụ polyme vào 1 m3 mảnh vỡ có 
đất và cát dính vào đó, và tiếp đó đảo trộn hỗn hợp thu được, và bước tách để tách sản 
phẩm đã đảo trộn thu được trong bước xử lý thành mảnh vỡ và đất và cát dính vào mảnh 
vỡ. Theo sáng chế, có thể tách một cách dễ dàng, đơn giản và hiệu quả đất và cát ra khỏi 
mảnh vỡ có đất và cát dính kết vào đó mà không gây tác động xấu lên môi trường.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh (1) bao gồm ngăn chứa (20) được xác định bởi các thành 
cách nhiệt và có mặt trước hở; ống dẫn không khí lạnh (30) kéo dài theo phương thẳng 
đứng của tủ lạnh dọc theo mặt trong của thành sau của ngăn chứa, ống dẫn không khí 
lạnh (30) có đường dẫn không khí lạnh (31) được tạo kết cấu để chuyển không khí lạnh. 
Tủ lạnh (1) còn bao gồm cổng xả không khí lạnh (32) được tạo kết cấu để đưa khí lạnh 
được chuyển qua đường dẫn không khí lạnh (31) vào trong ngăn chứa, đường dẫn không 
khí lạnh (31) có mặt cắt ngang hình elip. 
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(BE), DUVIVIER, Pierre (BE), GORAJ, Carine  (BE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm chứa vỏ sacarit của vi khuẩn Staphylococcus 

aureus typ 5 dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh nhiễm vi 
khuẩn Staphylococcus aureus và quy trình sản xuất chế 
phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa vỏ sacarit của vi khuẩn Staphylococcus aureus typ 

5 dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh nhiễm vi khuẩn Staphylococcus aureus. Ngoài 

ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm này. 
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(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Lớp lót 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp lót hình nêm có phần sau (1) và phần trước (3). Phần sau được 
cố định với máng đổ hoặc thành phễu (8) nhờ có giá đỡ (4). Phần sau (1) và phần trước 
(3) được kết nối bởi phần uốn cong (6), được biến đổi thích hợp để đủ đàn hồi và có khả 
năng tản nhiệt tốt. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống dùng để phát triển thực vật và phương pháp phát 

triển thực vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống dùng để phát triển thực vật bao gồm hộp chứa (10, 200) tự 

đứng dễ uốn được bán thấm và giá đỡ (300, 400, 500) có thể được giữ trong hộp chứa 
này trong một hoặc nhiều quá trình bao gồm: tiệt trùng, bảo quản, vận chuyển. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp dùng hệ thống này để phát triển thực 
vật. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
317 

(11) 46434 
(21) 1-2015-05036 (51) 7 B41M  1/40,  1/22 

(22) 10.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/041713    10.06.2014 (87) WO2014/201005 A1 18.12.2014 
(30) 61/833,799         11.06.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.12.2015 
(71) BALL CORPORATION  (US) 

10 Longs Peak Drive, Broomfield, Colorado 80021, the United States of America 
(72) Carreras, Chris (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị in sử dụng các bản in photopolyme 

mềm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp in sử dụng bản in photopolyme mềm, và cụ thể hơn, 

sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp in sử dụng các vật liệu photopolyme mềm 
để trang trí bề mặt ngoài của bình chứa kim loại hình trụ có hình ảnh và dấu hiệu phân 
biệt khác có độ sắc nét cao. 
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(54) Bộ hiển thị nhiều góc nhìn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ hiển thị nhiều góc nhìn trong đó kết cấu tạo góc nhìn bao gồm 
kết cấu tạo góc nhìn thứ nhất được tạo khoảng cách bởi khoảng cách thứ nhất từ tấm 
hiển thị để tạo ra nhiều góc nhìn cắt ngang hướng thứ nhất, và kết cấu tạo góc nhìn thứ 
hai được tạo khoảng cách bởi khoảng cách thứ hai từ tấm hiển thị để tạo ra nhiều góc 
nhìn cắt ngang hướng vuông góc thứ hai. Do đó, độ rộng góc của nhiều góc nhìn này 
theo hai hướng nêu trên có thể được xác định một cách độc lập.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cần ngàm siêu âm, thiết bị hàn siêu âm bao gồm cần ngàm này 

và phương pháp tạo ra tã lót dùng một lần bằng cách sử dụng 
cần ngàm siêu âm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cần ngàm siêu âm, biên độ đầu ra của nó có thể được gia tăng đáng 
kể. Cần ngàm siêu âm (9) gồm có phần đầu phía đầu vào (9a) mà có bề mặt đầu vào (9c) 
mà nhận sự rung do siêu âm, và phần đầu phía đầu ra (9b) có bề mặt đầu ra (9e) mà phát 
ra sự rung do siêu âm lên tấm (W). Phần đầu phía đầu ra (9b) có kích thước (D3), theo 
chiều dài, trên đó phần mép bên của phần bụng trước (20a) và phần mép bên của phần 
lưng sau (20b) có thể được hàn theo chiều dọc, và được phân nhánh theo chiều rộng 
vuông góc với hướng chiều dài bởi khe hở mà kéo dài theo chiều dài. Hai bề mặt (9e) 
của phần đầu phía đầu ra (9b), được định vị ở cả hai bên của khe hở (9d), đóng vai trò 
làm bề mặt đầu ra qua đó sự rung do siêu âm được phát ra. Sáng chế cũng đề cập đến 
thiết bị hàn được tạo ra có cần ngàm siêu âm, và phương pháp tạo ra tã lót dùng một lần 
bằng cách sử dụng cần ngàm này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Con lăn chặn và thiết bị hàn siêu âm được bố trí có con lăn 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến con lăn chặn trọng lượng nhẹ và thiết bị hàn siêu âm được bố trí có 

con lăn này. Con lăn chặn (10) có: phần đỡ (19) mà được đỡ quay được bởi cơ cấu giữ 
(11) qua trục quay (12a) theo cách mà con lăn chặn (10) có thể trở nên tiếp xúc lăn với 
tấm (W); phần chu vi ngoài (18) có bề mặt hàn trên đó tấm (W) được hàn giữa phần chu 
vi ngoài (18) và cần ngàm siêu âm (6) trong khi lăn tiếp xúc với tấm (W); phần mỏng 
(21) mà được tạo ra giữa phần đỡ (19) và phần chu vi ngoài (18) theo cách mà chiều dày 
của phần mỏng (21) nhỏ hơn chiều dày của phần chu vi ngoài (18) theo hướng trục của 
trục quay (12a); và chi tiết chống rung (22) được bố trí trên phần mỏng (21).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hàn siêu âm và phương pháp tạo ra tã lót dùng một 

lần bằng cách sử dụng thiết bị này 
  (57)    Sáng chế đề cập thiết bị hàn siêu âm cho phép đơn giản hóa kết cấu và kiểm soát để 

khiến cho cần ngàm siêu âm và để tiếp cận nhau và dịch chuyển khỏi nhau. Cơ cấu dịch 
chuyển gồm có: cơ cấu đẩy đẩy con lăn chặn (10) về phía cần ngàm siêu âm (6) theo 
cách mà các bề mặt đầu ra (6e) và bề mặt hàn (10d) dịch chuyển gần hơn theo hướng 
bình thường của nó; và chi tiết ép (18) mà có các bề mặt dẫn hướng (21a, 23a) vào bề 
mặt ngoài của con lăn chặn (10), được định vị bên trong các diện tích không hàn (E2, 
E4), được ép bởi lực đẩy của cơ cấu đẩy, chi tiết ép (18) được cố định vào con lăn giữ 
tấm (5) ở trạng thái mà bề mặt ép tương ứng của bề mặt dẫn (21a) được bố trí bên trong 
phạm vi hướng chiều rộng của khe hở (6d). Đáp lại sự di chuyển của con lăn chặn (10) 
từ diện tích hàn (E3) tới các diện tích không hàn (E2, E4), các bề mặt dẫn hướng (21a, 
23a) của chi tiết ép (18) dẫn hướng con lăn chặn (10) theo hướng, trong đó các bề mặt 
đầu ra (6e) và bề mặt hàn (10d) dịch chuyển khỏi nhau. Sáng chế cũng đề cập phương 
pháp tạo ra tã lót dùng một lần bằng cách sử dụng thiết bị hàn siêu âm này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất dập lửa và phương pháp dập lửa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất dập lửa chứa metaloxen, môi trường phân tán và chất phân tán, 
metaloxen này được phân tán trong môi trường phân tán, trong đó nồng độ metaloxen 
nằm trong khoảng từ 70 đến 160ppm theo trọng lượng, môi trường phân tán là nước, và 
chất phân tán là ít nhất một hoạt chất bề mặt không ion được chọn từ nhóm bao gồm các 
este của glyxerin và axit béo, các este của sucroza và axit béo, các este của sorbitan và 
axit béo, và các rượu axetylen. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp dập lửa bằng chất dập lửa nêu trên. 
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(54) Tã lót dùng một lần kiểu quần và phương pháp sản xuất tã 

lót này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới tã lót dùng một lần kiểu quần trong đó các phần bịt kín phía bên 

được tạo ra ở bên trái và bên phải của tã lót có vẻ ngoài đẹp và các phần bịt kín phía bên 
này có cảm giác tiếp xúc mềm mại. Theo sáng chế, tã lót dùng một lần kiểu quần có hai 
phần bịt kín phía bên (4) được tạo ra, trong đó hai phần bịt kín phía bên (4) này bao gồm 
các vùng liên kết chính (40) kéo dài theo phương thẳng đứng (theo chiều dọc) và các 
vùng liên kết phụ (50) được định vị ở bên ngoài các vùng liên kết chính (40) theo chiều 
ngang và kéo dài theo phương thẳng đứng. Các vùng liên kết phụ (50) là các vùng được 
tạo ra bằng cách tạo ra một hoặc nhiều hàng dập nổi trong đó nhiều phần dập nổi phụ 
(51) tạo thành hàng cách nhau theo phương thẳng đứng. Độ bền liên kết các vùng liên 
kết phụ (50) được thiết lập sao cho yếu hơn so với độ bền liên kết các vùng liên kết 
chính (40). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp sản xuất tã lót như nêu trên.  
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ALPMANN Ludger (DE), FEUERSTEIN Ulf (DE), DAU Jorn (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất hạt giống đã được bao và hạt giống thu 

được từ quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hạt giống đã được bao bao gồm các hạt giống 

mà được bao bằng lớp bao, trong đó quy trình này bao gồm các bước chuẩn bị các hạt 
giống, đưa chất kết dính lên các hạt giống này để bao các hạt giống bằng chất kết dính, 
và đưa chế phẩm chứa silic oxit lên các hạt giống mà được bao bằng chất kết dính để 
bao các hạt giống này bằng lớp bao. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hạt giống đã 
được bao thu được từ quy trình này. Hạt giống này bao gồm các hạt giống mà được bao 
bằng lớp bao, khác biệt ở chỗ, lớp bao này chứa silic oxit và silic oxit được phân bố 
trong toàn bộ lớp bao này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống truyền lại đa điểm, trạm gốc và 

thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và hệ thống truyền lại đa điểm. Sáng chế liên 

quan đến lĩnh vực truyền thông, và cải thiện hiệu quả truyền lại. Phương pháp theo sáng 
chế bao gồm các bước: gửi, bởi trạm gốc, m gói tổ hợp đến mỗi thiết bị người dùng 
trong một tập hợp thiết bị người dùng, trong đó mỗi gói tổ hợp trong số m gói tổ hợp 
này là một tổ hợp tuyến tính hoặc tổ hợp phi tuyến của n gói dữ liệu gốc, n là số tự 
nhiên lớn hơn hoặc bằng 2, m lớn hơn hoặc bằng n, và tập hợp thiết bị người dùng này 
bao gồm ít nhất hai thiết bị người dùng; nếu trạm gốc nhận được thông tin phản hồi 
được gửi bởi ít nhất một thiết bị người dùng trong tập hợp thiết bị người dùng này, thì 
xác định, bởi trạm gốc, s gói tổ hợp truyền lại, trong đó s là số tự nhiên lớn hơn hoặc 
bằng 1; và gửi, bởi trạm gốc, s gói tổ hợp truyền lại xác định được đến mỗi thiết bị 
người dùng trong tập hợp thiết bị người dùng này. 
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Tomonori  (JP), NOMURA, Yasuyuki  (JP), SHIGETA, Hiroaki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Viên nang chứa chất thơm và mỹ phẩm chứa viên nang này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nang chứa chất thơm có độ ổn định cao. Viên nang chứa chất 
thơm theo sáng chế được đặc trưng ở chỗ được tạo thành từ: lõi chứa chất thơm đặc 
trưng, như 3-octanol, và dầu, và chất liệu bao được tạo thành từ một hoặc nhiều polyme 
được chọn từ poly(alkyl(meth)acrylat) và polystyren. 
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(54) Thép không gỉ hai pha ferit austenit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép không gỉ hai pha ferit austenit có pha ferit chiếm từ 40 đến 
60% thể tích, pha austenit chiếm từ 40 đến 60% thể tích, tốt hơn nếu pha ferit chiếm từ 
45 đến 55% thể tích, pha austenit chiếm từ 45 đến 55% thể tích trong điều kiện được ủ 
và có độ dai va đập và khả năng gia công nguội được nâng cao. Thép không gỉ này chứa, 
theo % trọng lượng: C: nhỏ hơn 0,07%; Si: 0,1-2%; Mn: 3-5%; Cr: 19-23%; Ni: 1,1-
1,9%; Cu: 1,1-3,5%; N: 0,18-0,30%; tuỳ ý Mo và W với tổng lượng được tính bằng biểu 
thức (Mo + 1/2W) < 1,0%; tuỳ ý B: 0,001-0,005%; tuỳ ý Ce và/hoặc Ca với lượng từng 
nguyên tố lên tới 0,03%; lượng còn lại là sắt và các tạp chất không tránh được ở điều 
kiện sao cho tạo ra pha ferit và pha austenit, nghĩa là hàm lượng Cr tương đương và Ni 
tương đương thoả mãn các biểu thức: 

20 < (Nieq) < 24,5 và Nieq > 10 

Trong đó, Creq = Cr + 1,5Si + Mo + 2Ti + 0,5Nb; Nieq = Ni + 0,5Mn + 30(C +N) + 

0,5(Cu + Co). 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Tinh thể dimetoxy docetaxel và các phương pháp điều chế nó 

  (57)   Sáng chế đề cập đến etanolat dạng E của dimetoxy docetaxel hoặc (2R,3S)-3-tert- 

butoxycarbonylamino-2-hydroxy-3-phenyl-propionat của 4-axetoxy-2-benzoyloxy-5, 

20-epoxy-1-hydroxy-7, 10- dimetoxy-9-oxo-tax-11-en-13-yl và đề cập đến phương 

pháp điều chế nó. 
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng để điều trị bệnh tim mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa chất ức chế reductaza HMG-CoA, cụ thể là, statin 
và axit axetylsalixylic sao cho giảm đến mức tối thiểu sự tương tác của axit 
axetylsalixylic với statin, để sử dụng trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh tim mạch. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polyeste có thể co ngót bằng nhiệt và đồ bao gói 

  (57)     Sáng chế đề xuất màng được tạo thành chủ yếu từ polyeste có thể co ngót bằng nhiệt mà 
có thể co ngót bằng nhiệt theo hướng dọc và mà không gặp phải các vấn đề khác nhau 
trên đây, cụ thể là vấn đề quăn hoặc bong xảy ra trong vùng kết dính và do đó có sự 
hoàn thiện co ngót mỹ mãn. Màng được tạo thành chủ yếu từ polyeste có thể co ngót 
bằng nhiệt trong đó hướng co ngót chính là hướng dọc, khác biệt ở chỗ: tỷ lệ A1/A2 (độ 
hấp thụ) theo hướng dọc, mà là hướng co ngót chính của màng, nằm trong khoảng từ 
0,55 đến 1, trong khi tỷ lệ A1/A2 theo hướng ngang vuông góc với hướng co ngót chính 
nằm trong khoảng từ 0,5 đến 0,9, A1 là độ hấp thụ của màng ở 1340cm-1 như được xác 
định bởi quang phổ ATR-FTIR có cực và A2 là độ hấp thụ của nó ở 1410cm-1 như được 
xác định theo cách đó; và sự co ngót nhờ nước nóng theo hướng dọc của màng nằm 
trong khoảng từ 35 đến 60%, trong khi theo hướng ngang của nó nằm trong khoảng từ   
-3 đến 12%, mỗi lần co ngót nhờ nước nóng được xác định bằng cách nhúng màng vào 
nước nóng ở 90oC trong 10 giây.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
331 

(11) 46448 
(21) 1-2016-00082 (51) 7 G01R  19/00, G01T  1/185,  7/00 

(22) 22.07.2014 (43) 25.03.2016 
(30) 2013-152594 23.07.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2016 
(71) FUJI ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 

1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-9530 Japan 
(72) YAMAMURA, Seini (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phát hiện bức xạ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phát hiện bức xạ để phát hiện sự bức xạ bằng cách đo dòng điện 
cần được đo, bộ phát hiện bức xạ bao gồm: bộ phận đo dòng điện khoảng cao và bộ 
phận đo dòng điện khoảng thấp được tạo cấu hình để tính toán dòng điện cần được đo; 
và bộ phận xác định giá trị đo được tạo cấu hình để xác định có hay không tín hiệu tích 
phân đạt tới mức quy chiếu trong khoảng thời gian định trước, và xác định giá trị đo của 
dòng điện cần được đo nhờ sử dụng dòng điện cần được đo được tính toán bởi bộ phận 
đo dòng điện khoảng cao khi tín hiệu tích phân đạt tới mức quy chiếu trong khoảng thời 
gian định trước, và nhờ sử dụng dòng điện cần được đo được tính toán bởi bộ phận đo 
dòng điện khoảng thấp khi tín hiệu tích phân không đạt tới mức quy chiếu trong khoảng 
thời gian định trước. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
332 

(11) 46449 
(21) 1-2016-00083 (51) 7 C07D  401/06, A61K  9/06,  9/08,  

31/4439,  47/10, A61P  17/00,  14/06,  
17/10,  37/08, C07B  57/00 

(22) 06.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/065060         06.06.2014 (87) WO2014/196623 A1 11.12.2014 
(30) 2013-120692         07.06.2013     JP 
(71) KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8650, Japan 
(72) KAMEI Noriyuki (JP), KAMIMURA Daigo (JP), SUMIKAWA Yoshitake (JP), 

TOKUOKA Shota (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất (+)-5-(3,4-diflophenyl)-5-[(3-metyl-2-oxopyridin-1(2H)-

yl)metyl]imidazolidin-2,4-dion và thuốc chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất (+)-5-(3,4-diflorophenyl)-5-[(3-metyl-2-oxopyridin-

1(2H)-yl)metyl]imidazolidin-2,4-dion hoặc muối của nó. Sáng chế cũng đề cập đến 
thuốc chứa hợp chất (+)-5-(3,4-diflorophenyl)-5-[(3-metyl-2-oxopyridin-1(2H)-
yl)metyl]imidazolidin-2,4-dion hoặc muối của nó làm hoạt chất. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
333 

(11) 46450 
(21) 1-2016-00099 (51) 7 A61K  9/00,  47/12,  47/26,  31/167,  

31/40,  31/573 
(22) 10.07.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/EP2014/064824    10.07.2014 (87) WO2015/004243 15.01.2015 
(30) 13176114.0         11.07.2013    EP 

13194763.2         28.11.2013    EP 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.  (IT) 

Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, Italy 
(72) MUSA, Rossella  (IT), PASQUALI, Irene  (IT), ASKEY-SARVAR, Azita (GB), 

SCHIARETTI, Francesca (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm dạng bột khô để dùng cho dụng cụ xông bột khô 

chứa chất chống tiết cholin, corticosteroit và chất gây tiết 
adrenalin beta và quy trình bào chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng bột khô để xông chứa tổ hợp gồm chất chống tiết 
cholin, chất chủ vận thụ thể gây tiết adrenalin beta2 có tác dụng kéo dài và 
corticosteroit, quy trình bào chế chế phẩm này. Chế phẩm theo sáng chế được sử dụng 
để điều trị bệnh. 

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
334 

(11) 46451 
(21) 1-2016-00126 (51) 7 H04W  16/18 

(22) 26.02.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/CN2014/072556     26.02.2014 (87) WO2014/206106 31.12.2014 
(30) 201310260403.5          26.06.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.01.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) DONG, Wei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông và khối băng gốc 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền thông, và khối băng gốc (BaseBand 
Unit - BBU). Thiết bị truyền thông này bao gồm BBU và khối vô tuyến ở xa (Remote 
Radio Unit - RRU) mà có n ăng ten vật lý hoặc các ăng ten vật lý, trong đó BBU và 
RRU này được kết nối bằng sợi quang, và n là 1 hoặc 2. BBU được tạo cấu hình để: thu 
thập bốn kênh tín hiệu; tạo ra tín hiệu số băng gốc dựa trên ít nhất hai kênh tín hiệu 
trong số bốn kênh tín hiệu này; truyền tín hiệu số băng gốc này đến RRU qua sợi quang, 
trong đó bốn kênh tín hiệu này tương ứng một-một với bốn cổng logic của BBU. RRU 
được tạo cấu hình để chuyển đổi tín hiệu số băng gốc này thành tín hiệu tần số vô tuyến, 
và truyền tín hiệu tần số vô tuyến này nhờ sử dụng n ăng ten vật lý hoặc các ăng ten vật 
lý nêu trên. Giải pháp theo sáng chế cho phép cải thiện dung lượng tế bào và chất lượng 
tín hiệu. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị xông thuốc, phương pháp điều khiển thiết bị xông 

thuốc và phương tiện đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xông thuốc sử dụng chi tiết rung chạy bằng điện (14) để 

giải phóng liều dược chất vào rãnh chảy (10) và bộ điều khiển (26) để kích hoạt/khử 
kích hoạt chi tiết rung. Cụm cảm biến (18, 22) có thể phân biệt giữa dòng hít vào và 
dòng thở ra thông qua rãnh chảy, để hỗ trợ việc tạo ra mô hình giản đồ thở của người 
dùng. Thiết bị này có thể phát hiện một cách tin cậy các giản đồ dòng hít vào từ người 
bệnh ở mọi lứa tuổi. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp khử tiếng ồn và thiết bị điện tử sử dụng phương 

pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khử tiếng ồn của tín hiệu âm thanh trong thiết bị điện 

tử và thiết bị điện tử sử dụng phương pháp này. Phương pháp này bao gồm các bước: ghi 
các tín hiệu âm thanh bằng cách sử dụng nhiều micrô, và thay thế tín hiệu âm thanh 
được thu vào micrô thứ nhất trong khoảng thời gian tạo ra tiếng ồn bằng tín hiệu âm 
thanh được thu vào micrô thứ hai, trong đó micrô thứ nhất là một hoặc nhiều micrô bị 
ảnh hưởng bởi tiếng ồn trong số các micrô. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất mì ống tươi được chế biến với nước xốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất mì ống tươi đã chế biến với nước xốt bao 
gồm: bước tạo ra mì ống tươi gồm công đoạn tạo ra bột nhào bằng cách bổ sung nước 
vào bột mì nguyên liệu thô, thu lấy mì ống tươi bằng cách ép đùn bột nhào ở áp suất 
nằm trong khoảng từ 35 đến 100kgf/cm2, và đem mì ống tươi đi xử lý gia nhiệt khô để 
điều chỉnh khối lượng của mì ống tươi sau khi xử lý nằm trong khoảng từ 80 đến 97% 
khối lượng so với khối lượng của mì ống tươi trước khi xử lý; và bước chế biến để thu 
mì ống tươi đã chế biến bằng cách nấu hoặc hấp mì ống tươi sau quá trình xử lý nhiệt 
khô. Tốt hơn là, bột mì nguyên liệu thô chứa chất tạo nhũ, và nguyên liệu bột mì chứa 
bột mì làm thành phần chính; và hàm lượng của chất tạo nhũ nằm trong khoảng từ 0,2 
đến 2 phần khối lượng so với 100 phần khối lượng của nguyên liệu bột mì.  
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(54) Dẫn xuất aminotriazin và dược phẩm chứa dẫn xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có hoạt tính đối kháng thụ thể P2X3 và/hoặc P2X2/3. 
Cụ thể sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó Ra và Rb, và Rd và Re cùng nhau tạo ra oxo hoặc tương tự; R4a và R4b là hydro 
hoặc tương tự; n là 1 hoặc tương tự; R2 là aryl hoặc tương tự; s và s' là 0 hoặc tương tự; 
R9 và R9' là halogen hoặc tương tự; R20a và R20b là hydro, alkyl hoặc tương tự; u là 2 đến 
4; R13 là hydro hoặc tương tự; 
hoặc muối dược dụng của nó. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 46456 
(21) 1-2016-00165 (51) 7 A44B  19/00,  19/42 

(22) 13.06.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2013/066368          13.06.2013 (87) WO2014/199492 18.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2016 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018642, Japan 
(72) MIZUMOTO, Kazuya (JP), NARA, Tatsurou (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận cấu thành dùng cho khóa kéo, khóa kéo và phương 

pháp chế tạo bộ phận cấu thành dùng cho khóa kéo này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận cấu thành dùng cho các khóa kéo bao gồm bộ phận cấu 

thành được đúc làm bằng hỗn hợp nhựa polyamit chứa sợi gia cường, trong đó bộ phận 
cấu thành được đúc có lớp nhuộm được bố trí từ bề mặt của bộ phận cấu thành được đúc 

về phía bên trong nó, và chiều dày của lớp nhuộm nằm trong khoảng từ 30 đến 100 m. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khóa kéo và phương pháp chế tạo bộ phận cấu thành 
dùng cho khóa kéo này. 
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(11) 46457 
(21) 1-2016-00167 (51) 7 A01K  31/00 

(22) 17.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/KR2014/005286     17.06.2014 (87) WO2014/204166 24.12.2014 
(30) 201310242586.8          18.06.2013      CN 

10-2013-0105201          03.09.2013      KR 
(75) KIM JUN SEOUG  (KR) 

401, Seocho PRESTURN 1-cha, 81, Myeongdal-ro 22-gil, Seocho-gu, Seoul 137-952, 
Republic of Korea 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu dùng để lùa gia cầm ra khỏi chuồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu dùng để lùa gia cầm ra khỏi chuồng, cơ cấu này bao gồm: 
chuồng được ngăn ra thành các cụm không gian bởi các lưới bên (1) được bố trí ở các 
khoảng cách đều nhau theo phương nằm ngang, sao cho các cụm không gian được bố trí 
liên tục theo phương nằm ngang; và lớp lưới đáy (2, 2) được bố trí trên đáy chuồng, 
trong đó lớp lưới đáy (2, 2) bao gồm phần chặn lưới đáy và phần lưới đáy rỗng, phần 
chặn lưới đáy tạo ra bề mặt đáy của chuồng như tấm ván có kích thước bằng tổng các 
diện tích đáy của các cụm không gian và được trượt dọc theo phương nằm ngang để dịch 
chuyển theo đường thẳng tương đối với chuồng, và phần lưới đáy rỗng là lỗ được tạo ra 
có kích thước bằng diện tích đáy của một cụm trong số các cụm không gian và được bố 
trí thẳng hàng với phần chặn lưới đáy để dịch chuyển liền khối với phần chặn lưới đáy. 
Do vậy, sáng chế có ưu điểm là dễ dàng lùa hết gà ra khỏi chuồng. 
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(11) 46458 
(21) 1-2016-00168 (51) 7 C03C  21/00,  3/087 

(22) 13.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/065793         13.06.2014 (87) WO2014/200097 18.12.2014 
(30) 2013-125789         14.06.2013     JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) SUZUKI Yuichi (JP), MIURA Takenori (JP), SHIBUYA Takashi (JP), NISHIDA 

Wataru (JP), SERA Yoichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm giảm độ cong vênh của tấm kính nền bằng 

cách xử lý gia cường hóa học, kính gia cường hóa học và 
phương pháp sản xuất kính này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm mức độ cong vênh của tấm kính nền sinh ra 
do việc xử lý gia cường hóa học được thực hiện sau đó, phương pháp này bao gồm bước 
tạo ra ít nhất một lớp màng ít nhất trên mặt trên của tấm kính nền đã được tạo hình bằng 
phương pháp nổi, trong đó tấm kính này có mặt dưới tiếp xúc với kim loại nóng chảy 

khi tạo hình và có độ sâu lớp ứng suất nén nhỏ hơn 20m sau khi được xử lý gia cường 

hóa học trong 150 phút ở 420°C bằng muối kali nitrat nóng chảy, và lớp màng này chứa 
ít nhất một trong số oxit và hỗn hợp oxit của silic, có độ dày màng lớn hơn 17nm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kính gia cường hóa học và phương pháp sản xuất 
kính gia cường hóa học này. 
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(11) 46459 
(21) 1-2016-00177 (51) 7 A23L  2/38, A23C  9/137 

(22) 04.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/064820         04.06.2014 (87) WO 2014/199876  18.12.2014 
(30) 2013-125508         14.06.2013     JP 
(71) CALPIS CO., LTD.   (JP) 

4-1, Ebisu-Minami 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0022, Japan 
(72) MUNE Momoko (JP), OTSUKA Yasunobu (JP) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Đồ uống chứa sữa lên men, phương pháp sản xuất đồ uống này 

và phương pháp ức chế sự đông đặc và lắng đọng của đồ uống 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống chứa sữa lên men được làm ức chế sự đông tụ và lắng đọng 
của protein sữa cũng như sự đông đặc trong khoảng thời gian dài trong khi lưu trữ, 
không có cảm giác đặc trong miệng và tạo cảm giác mịn ở cổ họng. Đồ uống này chứa 
sữa lên men với chất rắn không béo, polysacarit từ đậu tương và HM pectin, trong đó 
hàm lượng của chất rắn không béo là từ 0,5 đến 6,0% khối lượng so với tổng lượng của 
đồ uống, và tỷ lệ hàm lượng của polysacarit từ đậu tương và HM pectin là từ 3:1 đến 1:4 
tính theo khối lượng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất đồ uống 
chứa sữa lên men và phương pháp ức chế sự đông đặc và lắng đọng của đồ uống này. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
343 

(11) 46460 
(21) 1-2016-00186 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

13/12,  15/16,  31/18,  35/00 
(22) 27.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/US2014/044513    27.06.2014 (87) WO2014/210425 31.12.2014 
(30) 61/840,777         28.06.2013     US 
(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America 
(72) GONG, Yuchuan (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất N-[4-(2,4-diflophenoxy)-3-(6-metyl-7-oxo-6,7-dihydro-1H-

pyrolo[2,3-c]pyridin-4-yl)phenyl]etansulfonamit dạng tinh 
thể phân lập được, dược phẩm chứa hợp chất này và phương 
pháp bào chế dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất N-[4-(2,4-diflophenoxy)-3-(6-metyl-7-oxo-6,7-dihydro-
1H-pyrolo[2,3-c]pyridin-4-yl)phenyl]etansulfonamit và dạng tinh thể của nó là dược 
chất thích hợp dùng để bào chế dược phẩm hữu ích để điều trị bệnh, ví dụ bệnh ung thư. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này và phương pháp bào chế dược 
phẩm này. 
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(11) 46461 
(21) 1-2016-00206 (51) 7 C11D  1/72,  1/722,  3/04,  3/08,  

3/395 
(22) 08.05.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/062411        08.05.2014 (87) WO2014/203642 24.12.2014 
(30) 2013-127911        18.06.2013     JP 
(71) NIITAKA CO., LTD.   (JP) 

8-10, Niitaka 1-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5328560, Japan 
(72) MORITA Masaki (JP), ITO Sana (JP), KUROSE Ken (JP), ASAHI Kaoru (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa. Chế phẩm tẩy rửa theo sáng chế chứa thành phần 
(A) và (B) dưới đây: 
chất hoạt động bề mặt không phân ly (A) được kết thúc bằng cấu trúc được thể hiện 
bằng công thức (1): 
 

 
 
trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl; mỗi nhóm trong số các nhóm R2 và R3 
là nhóm hydrocacbon có thể chứa liên kết ete; R2 và R3 có thể được liên kết với nhau để 
tạo thành cấu trúc vòng; AO là nhóm oxyalkylen hoặc các nhóm oxyalkylen có thể 
giống hoặc khác nhau; và n là số mol cộng trung bình của nhóm oxyalkylen và là số 
nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 400, và 
chất clo (B) với lượng tính theo hàm lượng thực bằng 4% trọng lượng hoặc hơn 4% 
trọng lượng trong 100% trọng lượng chế phẩm tẩy rửa. 
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(11) 46462 
(21) 1-2016-00208 (51) 7 A01M  23/00 

(22) 18.01.2016 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2016 
(75) 1. Lê Đức Hiền  (VN) 

Số 3166, quốc lộ 1A, Suối Cát, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

2. Lê Đức Hòa  (VN) 
Số 3166, quốc lộ 1A, Suối Cát, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

3. Lê Đức Hiệp  (VN) 
Số 3166, quốc lộ 1A, Suối Cát, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

4. Lê Đức Hùng  (VN) 
Số 3166, quốc lộ 1A, Suối Cát, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(54) Máy bẫy chuột liên hoàn 
  (57)     Sáng chế đề xuất máy bẫy chuột liên hoàn có khả năng bẫy chuột tự động, có các bộ 

phận thu hút chuột vào bẫy và bẫy được nhiều con một lần, bao gồm lồng bẫy (1), lồng 
nhốt (2), lồng chứa (3), bộ điều khiển (5) và hộp rải mồi (4); trong đó lồng bẫy (1), lồng 
nhốt (2), lồng chứa (3) đều có dạng hình hộp chữ nhật được lắp ráp liên thông với nhau 
sao cho chuột có thể di chuyển từ lồng bẫy (1) qua lồng nhốt (2) và cuối cùng là vào 
lồng chứa (3) thông qua các cánh cửa chính thứ nhất (1.3) và các cánh cửa bản lề một 
chiều thứ hai, thứ ba và thứ tư (1.4, 2.2, 3.1), trong đó chuột chỉ có thể chui vào mà 
không chui ra được; đầu dò cảm biến thứ nhất (1.5) và đầu dò cảm biến thứ hai (2.1); bộ 
điều khiển (5); hộp rải mồi (4), bộ điều khiển (5) nhận tín hiệu từ các đầu dò cảm biến 
thứ nhất (1.5) và đầu dò cảm biến thứ hai (2.1) để điều khiển việc đóng mở cửa chính 
thứ nhất (1.3). Bộ điều khiển (5) có ba chức năng: điều khiển việc đóng cửa khi chuột đã 
ở trong khoang nhốt tạm thời, gián tiếp điều khiển hộp rải mồi để thả thức ăn vào trong 
lồng bẫy và điều khiển phát ra âm thanh tiếng chuột gọi mồi để nhử chuột vào lồng bẫy.  
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(11) 46463 
(21) 1-2016-00211 (51) 7 H04B  7/14 

(22) 27.06.2014 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/CN2014/080956     27.06.2014 (87) WO2014/206338 31.12.2014 
(30) 201310263269.4          27.06.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LI, Zhengzheng (CN), CHEN, Weimin (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo cấu hình chuyển tiếp, thiết bị tạo cấu hình, 

thiết bị chuyển tiếp và trạm cơ sở 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị tạo cấu hình chuyển tiếp, và liên quan đến lĩnh 

vực các công nghệ truyền thông. Phương pháp gồm các bước: tiếp nhận, bởi thiết bị cấu 
hình, nhóm dải tần số dự phòng thứ nhất, nhóm dải tần số dự phòng thứ hai, và khoảng 
bảo vệ tần số liền kề, và/hoặc tiếp nhận, bởi thiết bị tạo cấu hình, khả năng chế độ song 
công được hỗ trợ bởi bộ chuyển tiếp; xác định các kết quả tạo cấu hình theo nhóm dải 
tần số dự phòng thứ nhất, nhóm dải tần số dự phòng thứ hai, và khoảng bảo vệ tần số 
liền kề, và/hoặc khả năng chế độ song công được hỗ trợ bởi bộ chuyển tiếp; và gửi riêng 
rẽ các kết quả cấu hình đến bộ chuyển tiếp và trạm cơ sở, khiến cho bộ chuyển tiếp và 
trạm cơ sở tạo cấu hình, theo các kết quả tạo cấu hình, các dải tần và/hoặc chế độ song 
công cho liên kết truy nhập và liên kết backhaul để làm việc. Theo sáng chế, các kết quả 
tạo cấu hình được xác định, và các dải tần và/hoặc chế độ song công được tạo cấu hình, 
theo các kết quả tạo cấu hình, cho liên kết truy nhập và liên kết backhaul để làm việc, 
khiến cho mạng truyền thông có thể được tạo cấu hình linh hoạt theo trạng thái nhiễu và 
trạng thái tải, nhờ đó cải thiện việc sử dụng tài nguyên phổ và hiệu năng mạng. 
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(22) 18.01.2016 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2016 
(71) Công ty cổ phần dịch vụ Xuân Hưng  (VN) 

Số 2 ngách 124/22/53 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Thị Kim Hoa (VN) 
(54) Thực phẩm chứa tảo Spirulina và quy trình sản xuất thực 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thực phẩm chứa tảo spirulina và quy trình sản xuất thực phẩm này. 

Theo một phương án được ưu tiên, thực phẩm theo sáng chế chứa tảo Spirulina với lượng 
nằm trong khoảng từ 1 đến 5%, tốt hơn là khoảng 2% khối lượng so với tổng khối lượng 
thực phẩm này, tinh bột dong riềng và tùy ý các phụ gia khác hoàn toàn từ nguyên liệu 
tự nhiên. Thực phẩm theo sáng chế là rất bổ dưỡng, dễ sử dụng và có thể sử dụng thường 
xuyên giúp nâng cao sức khỏe cho người sử dụng. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
348 

(11) 46465 
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(71) NIITAKA CO., LTD.  (JP) 

8-10, Niitaka 1-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5328560, Japan 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa dạng rắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa dạng rắn. Chế phẩm tẩy rửa này theo sáng chế 
chứa thành phần (A) và (B) dưới đây: 
chất hoạt động bề mặt không phân ly (A) được kết thúc bằng cấu trúc được thể hiện 
bằng công thức (1): 
 

 
 
trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl; mỗi nhóm trong số các nhóm R2 và R3 
là nhóm hydrocacbon có thể chứa liên kết ete; R2 và R3 có thể được liên kết với nhau để 
tạo thành cấu trúc vòng; AO là nhóm oxyalkylen hoặc các nhóm oxyalkylen có thể 
giống hoặc khác nhau; và n là số mol cộng trung bình của nhóm oxyalkylen và là số 
nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 400, và ít nhất một chất kiềm (B) được chọn từ nhóm 
gồm hydroxit của kim loại kiềm, muối kim loại kiềm của axit metasilixic, muối kim 
loại kiềm của axit sesquisilixic, muối kim loại kiềm của axit octosilixic, muối kim loại 
kiềm của axit octophosphoric, muối kim loại kiềm của axit pyrophosphoric, muối kim 
loại kiềm của axit tetraphosphoric, muối kim loại kiềm của axit pentaphosphoric, muối 
kim loại kiềm của axit hexaphosphoric, và muối kim loại kiềm của axit carboxylic. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng cho miệng và sản phẩm kem đánh răng kiểu 

bơm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm kem đánh răng kiểu bơm chứa chế phẩm kem đánh răng. 

Chế phẩm kem đánh răng này chứa chất làm bóng, và do đó ngăn ngừa pittông của bình 
chứa kiểu bơm không bị mòn bởi chất làm bóng trong chế phẩm kem đánh răng này để 
các thành phần trong bình chứa có thể được đẩy ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Sáng chế 
còn đề cập đến chế phẩm kem đánh răng dạng gel có khả năng duy trì độ nhớt cao. 
Ngoài ra, sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho miệng có độ đàn hồi cao ngay cả khi 
độ nhớt thấp, ít thay đổi độ nhớt theo thời gian và có khả năng duy trì hình dạng, độ linh 
động và độ ổn định khi phân phối tăng đáng kể nhờ tác dụng hiệp đồng của gôm xantan 
và polyme làm đặc. 
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(74) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO CONSULTANCY CORP.) 
(54) Phương pháp chẩn đoán nhanh bệnh vàng lá gân xanh trên 

cây họ cam quýt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chẩn đoán nhanh bệnh vàng lá gân xanh trên cây họ 

cam quýt. Theo sáng chế, độ chính xác của việc chẩn đoán bệnh vàng lá gân xanh trên 
cây họ cam quýt được cải thiện đáng kể theo cách thức sau: loại bỏ tác động của tinh 
bột còn sót lại trong lá; loại bỏ tác động của chất diệp lục; và làm hiện màu trực tiếp 
trên lá thay vì trộn và nghiền lá trong nước, để giảm tác động của phản ứng hiện màu 
khi tiến hành trộn lá với nước có khả năng bị ảnh hưởng do tinh bột không tan hoàn toàn 
trong nước. Do đó, phương pháp theo sáng chế cho phép chẩn đoán nhanh bệnh vàng lá 
gân xanh trên cây họ cam quýt với mức độ chính xác cao, cho phép phát hiện hiệu quả 
bệnh vàng lá gân xanh trên cây họ cam quýt và thuận lợi cho việc kiểm soát bệnh vàng 
lá gân xanh trên cây họ cam quýt. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nhận dạng nguồn truyền, và thiết bị mạng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhận dạng nguồn truyền, trong đó phương pháp này 
bao gồm bước nhận, bởi thiết bị mạng thứ nhất, dữ liệu truyền thứ nhất bao gồm danh 
tính (identification - ID) nguồn thứ nhất tường minh. ID nguồn thứ nhất này được bổ 
sung vào danh sách các ID nguồn đang hoạt động. Thiết bị mạng thứ nhất nhận dữ liệu 
truyền thứ hai. Dữ liệu truyền thứ hai này không bao gồm ID nguồn thứ hai tường minh. 
Thiết bị mạng thứ nhất xác định ID nguồn thứ hai nhờ sử dụng danh sách các ID nguồn 
đang hoạt động này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt và phương pháp sản xuất máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm thùng nước và lồng quay được bố trí bên trong 
thùng nước, phần cạnh của lồng quay được tạo ra bằng cách uốn tấm kim loại thành 
dạng hình trụ, trong đó máy giặt này được sản xuất bằng cách thực hiện bước phủ trong 
đó lớp phủ chống bẩn có chức năng chống bẩn được phủ lên bề mặt của tấm mà tạo 
thành bề mặt ngoài của phần cạnh của lồng quay, và máy giặt này có lớp phủ chống bẩn 
được phủ lên bề mặt ngoài của phần cạnh của lồng quay. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Sản phẩm chăm sóc răng miệng có tác dụng bù chất khoáng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm chăm sóc răng miệng thích hợp để bù chất khoáng cho 
răng, sản phẩm chứa: (i) chế phẩm thứ nhất có pha liên tục lỏng không chứa nước chứa 
chất làm đặc, chất giữ ẩm, và chất để bù chất khoáng cho răng; chất để bù chất khoáng 
cho răng là hỗn hợp của nguồn canxi và nguồn phosphat trong đó, khi được đưa lên răng 
sẽ cho kết quả là sự tạo thành tại chỗ của hydroxyapatit trên răng; (ii) chế phẩm thứ hai 
có pha liên tục lỏng chứa nước chứa chất làm đặc và chất giữ ẩm, chế phẩm thứ hai có ít 
nhất 30% theo trọng lượng là nước (trên cơ sở tổng trọng lượng của chế phẩm thứ hai), 
và ít hơn 2,5% theo trọng lượng là nguồn phosphat (trên cơ sở tổng trọng lượng của chế 
phẩm thứ hai); trong đó, chế phẩm thứ hai được bảo quản tách biệt với chế phẩm thứ 
nhất trước khi sử dụng sản phẩm để tránh sự tiếp xúc giữa nước trong chế phẩm thứ hai 
và chất để bù chất khoáng cho răng trong chế phẩm thứ nhất; và ngoài ra trong đó, chế 
phẩm thứ nhất và thứ hai được làm thích nghi để trộn lẫn và được đưa lên bề mặt răng để 
tiếp xúc được duy trì liên tục. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa arginin hoặc xitrulin dùng để điều trị 

và/hoặc phòng ngừa bệnh viêm xương khớp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa aginin và/hoặc xitrulin dùng để điều trị và/hoặc 

phòng ngừa bệnh khớp. Sáng chế còn mô tả việc sử dụng arginin làm hoạt chất duy nhất 
trong dược phẩm, phối hợp với các tá dược chấp nhận được về mặt sinh lý. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Các hợp chất dị vòng có hai hoặc ba vòng với phần tử thế chứa 

lưu huỳnh có hoạt tính trừ sâu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất dị vòng có hai hoặc ba vòng chứa phần tử thế chứa lưu 

huỳnh, các đồng phân lập thể và các dạng hỗ biến của nó có hoạt tính diệt trừ loài gây 
hại có thể được dùng làm thuốc trừ sâu và có thể được điều chế theo các phương pháp đã 
biết. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất pyrazolopyridinamin được thế, phương pháp điều chế 

chúng và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazolopyridinamin được thế có công thức chung I như 

được mô tả và xác định trong bản mô tả này, phương pháp điều chế hợp chất nêu trên, 
hợp chất trung gian hữu dụng trong điều chế hợp chất nêu trên, dược phẩm và hỗn hợp 
chứa hợp chất nêu trên. Hợp chất nêu trên là hữu ích trong sản xuất dược phẩm để điều 
trị hoặc phòng ngừa bệnh, đặc biệt là rối loạn tăng sinh và/hoặc tạo mạch, ở dạng tác 
nhân duy nhất hoặc kết hợp với các hoạt chất khác. 
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(DE), GILMORE, Kerry  (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp khử liên tục artemisinin và bình phản ứng dòng 

liên tục để sản xuất và khử liên tục artemisinin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất liên tục dihydroartemisinin và dẫn xuất 

artemisinin thu được từ dihydroartemisinin bằng cách sử dụng artemisinin hoặc axit 
dihydroartemisinic (DHAA) làm nguyên liệu đầu. Sáng chế còn đề cập đến bình phản 
ứng dòng liên tục để sản xuất dihydroartemisinin cũng như dẫn xuất artemisinin. Đã 
nhận thấy rằng việc khử artemisinin thành dihydroartemisinin theo quy trình liên tục 
cần loại bình phản ứng đặc biệt và hỗn hợp đặc biệt của các chất phản ứng bao gồm tác 
nhân khử hydrua, ít nhất một chất hoạt hóa vô cơ, ít nhất một bazơ rắn, ít nhất một dung 
môi không proton và ít nhất một rượu có 1 đến 5 nguyên tử cacbon. 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2944 
(21) 2-2014-00228 (51) 7 C12N  1/14,  1/16 

(22) 29.08.2014 (43) 25.03.2016 
(71) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Huệ (VN) 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(54) Phương pháp chẩn đoán phân tử dùng để phát hiện đồng thời 

hai loại nấm mốc Aspergillus flavus và Aspergillus 
parasiticus 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp chẩn đoán phân tử dùng để phát hiện đồng 
thời hai loại nấm mốc Aspergillusflavus và Aspergillus parasiticus.  
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(11) 2945 
(21) 2-2014-00230 (51) 7 H01R 13/00 

(22) 03.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.09.2014 
(71) YANG JI CO., LTD.  (TW) 

10F., No. 2, Baosheng Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234, Taiwan 
(72) SHEN, Su-Chen (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) ổ cắm an toàn có chi tiết chặn chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề xuất ổ cắm an toàn (1) có chi tiết chặn chuyển động (3), cơ bản bao gồm lỗ 
cực âm, lỗ cực dương (2) ở đế ổ cắm an toàn, chi tiết chặn chuyển động (3) bên trong ổ 
cắm an toàn và tương ứng với lỗ cực âm, lỗ cực dương của ổ căm, một lò xo đàn hồi hai 
đầu (4) lần lượt liên kết với phần trên chi tiết chặn chuyển động và phần nắp ổ cắm an 
toàn. Với ổ cắm an toàn này, khi cắm phích cắm vào lỗ cực âm, lỗ cực dương, chi tiết 
chặn chuyển động sẽ dịch chuyển về phía trên ổ cắm an toàn; khi rút ổ cắm ra, chi tiết 
chặn chuyển động đó sẽ trở về vị trí cũ do sự đàn hồi của lò xo đàn hồi và che kín lỗ cực 
âm, lỗ cực dương. Theo đó, việc thay đổi hướng dịch chuyển của chi tiết chặn chuyển 
động sẽ loại bỏ được không gian không cần thiết trong ổ cắm an toàn, đồng thời giảm 
thiểu thể tích của ổ cắm an toàn thông thường. 
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(11) 2946 
(21) 2-2014-00231 (51) 7 A01G 9/00 

(22) 08.09.2014 (43) 25.03.2016 
(75) Phan Thành Công  (VN) 

1A-26 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Chậu đa năng hai thân 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chậu đa năng có hai thân, chậu này có cấu tạo gồm: thân 
chính (1), thân phụ (2), tấm ngăn (3) và ống dẫn nước hình trụ (4). Thân chính (1) 
không có lỗ ở đáy và có một lỗ bên hông để xác định mức nước cao nhất trong chậu, 
đồng thời để nước chảy tràn qua khi cần thiết; thân phụ (2) nằm cách thân chính 1-3mm 
và có nhiều lỗ nhỏ dùng để thoát khí do cây sinh ra trong quá trình sinh trưởng và phát 
triển; tấm ngăn (3) là một tấm hình tròn có gắn ống trụ ở giữa (4), khi đặt vào trong thân 
chậu sẽ chia chậu ra làm hai phần: phần trên chứa giá thể để trồng cây, phần dưới chứa 
nước hay dung dịch dinh dưỡng; ống dẫn nước hình trụ (4) chứa giá thể và được cắm 
xuống phần chứa nước để dẫn nước lên phía trên. 
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(11) 2947 
(21) 2-2014-00232 (51) 7 B01F 7/00, A01C 15/00 

(22) 08.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2014 
(75) HAN-JU YANG  (TW) 

5F., NO. 2, ALY. 7, LN. 207, WENDE RD., NEIHU DIST., TAIPEI CITY, TAIWAN 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị khuấy trộn phân bón sinh học 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị khuấy trộn phân bón sinh học (1) được nối với 
phương tiện sinh công (90) để khuấy trộn phân bón sinh học bao gồm cánh (11) và ít 
nhất một cơ cấu khuấy trộn (13). Cánh (11) được gắn cố định vào cạnh của đĩa quay 
(12), và đáy của đĩa quay (12) được nối với phương tiện sinh công (90). Cơ cấu khuấy 
trộn (13) bao gồm lưỡi khuấy trộn dưới (131), lưỡi khuấy trộn trên (132) và lò xo (133). 
Lưỡi khuấy trộn dưới (131) được gắn cố định vào phía trên của cánh (11), và lưỡi khuấy 
trộn trên (132) được nối với lưỡi khuấy trộn dưới (131) qua trục quay (130). Lưỡi khuấy 
trộn trên (132) là dao động được theo trọng lượng của phân bón sinh học, mà như vậy lò 
xo (133) được kéo căng hoặc nén để kiểm soát dao động của lưỡi khuấy trộn trên (132) 
để khuấy trộn phân bón sinh học một cách đồng nhất và ngăn các cọc khuấy trộn không 
bị gãy dễ dàng. 
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(11) 2948 
(21) 2-2014-00233 (51) 7 H01R  24/30 

(22) 09.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2014 
(75) WEI JUNG FA  (TW) 

12F.-6, No. 57, Sec. 1, Chongcing S. Rd., Jhongjheng Dist., Taipei City 10045, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) ổ cắm xoay an toàn 

  (57)     Sáng chế đề xuất ổ cắm xoay an toàn bao gồm nắp trên cách điện (10) có khoảng trống 
bên trong (100) ở mặt dưới của nắp này; mặt trên nắp này được tạo ra với các lỗ cắm 
(102); vỏ cách điện (11) có dạng hình trụ; mặt tựa cách điện (12) được lắp ở miệng dưới 
của nắp trên cách điện; mặt tựa cách điện được tạo ra có đầu cuối của dây dương (120), 
đầu cuối của dây không (122) và đầu cuối tiếp đất (124); mỗi đầu đáy của các đầu cuối 
có điểm tiếp xúc bằng kim loại (126); đế (14) được lắp ở miệng dưới của vỏ cách điện 
để chứa mặt tựa cách điện trong miệng này; đáy của đế kéo dài cùng với hai lá tiếp xúc 
bằng kim loại (12) và lá tiếp đất bằng kim loại (144). 
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(11) 2949 
(21) 2-2014-00240 (51) 7 A61L  37/12,  31/06 

(22) 16.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2014 
(71) Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2, Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 
(72) Lê Thị Thu Hà (VN), Phạm Thế Trinh (VN), Mai Văn Tiến (VN), Nguyễn Hường Hảo 

(VN) 
(54) Quy trình sản xuất chỉ khâu tự tiêu dùng trong y tế và chỉ 

khâu tự tiêu thu được từ quy trình này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới quy trình sản xuất chỉ khâu tự tiêu dùng trong y tế. Chỉ 

khâu tự tiêu theo giải pháp hữu ích được sản xuất dựa trên cơ sở nhựa poly (lactit-co-
glycolit) (PLGA), nhựa polycaprolacton (PCL) và nhựa polyetylenglycol (PEG) với tỷ lệ 
xác định. Chỉ khâu tự tiêu theo giải pháp hữu ích thích hợp để ứng dụng làm chỉ khâu 
dùng trong y tế. 
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(11) 2950 
(21) 2-2014-00241 (51) 7 B65D  6/22,  45/16 

(22) 16.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2014 
(71) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN) 

Số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thùng chứa tháo lắp được 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới thùng chứa tháo lắp được (1) bao gồm: các tấm bên (11a) 
và tấm đáy (11b), mỗi một tấm bên có các gờ đỡ (11a2). Thanh có dạng hình trụ (12), 
hai phần kẹp tấm bên (12c) mỗi phần có phương tiện giữ tấm dạng lõm (12c1) được gắn 
cố định vào một đầu thanh (12), các phần đỡ tấm bên (12d) có các lỗ định vị (12d1) 
được gắn cố định với thanh (12) ở đầu kia của thanh (12). 
Khi các tấm bên (11a) có tấm đáy (11b) được gài vào các phần kẹp (12b) được giữ bởi 
các chốt (12f1) lồng qua các lỗ định vị (12d1) của các tấm bên (11b) gài trên các 
phương tiện giữ tấm (12c1) của phần kẹp tấm bên (12c) và nằm tỳ lên các phần đỡ tấm 
bên (12d) và được cố định bởi phương tiện kẹp chặt (12f) nằm giữa phần đỡ tấm bên 
(12d) và tấm đáy (11b) sẽ tạo ra thùng chứa (1) có khả năng tháo lắp dễ dàng hoặc xếp 
chồng được lên nhau. Tốt hơn, nếu sử dụng phương tiện kẹp chặt (12f) là bộ khớp nối đa 
năng. 
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(11) 2951 
(21) 2-2014-00242 (51) 7 B60R 21/36, 21/34 

(22) 16.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2014 
(75) Nguyễn Quốc Anh  (VN) 

114A đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị cứu sinh tự động gắn trên các loại xe giao thông 

đường bộ 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị cứu sinh tự động gắn trên các loại xe giao thông 

đường bộ bao gồm phần chắn trước bánh xe ngăn không cho chướng ngại vật bị cuốn 
vào gầm xe và một phần dính liền và vuông góc với phần chắn, phần này song song và 
nằm sát mặt đất. Thiết bị cứu sinh theo giải pháp hữu ích tự bung ra nhằm ngăn chướng 
ngại vật bị cuốn vào gầm xe và bị bánh xe cán qua. 
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(11) 2952 
(21) 2-2014-00243 (51) 7 A41D  3/04, A01C  1/04 

(22) 17.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Rạng Đông  (VN) 

Lô 8 khu D1 KCN Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Ngô Đa Lộc (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Áo mưa có bộ phận kết cấu để tăng khả năng nghe được âm 

thanh từ bên ngoài 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới áo mưa (1) có kết cấu bao gồm: phần mũ che đầu (11), 

phần vạt trước và sau (12) được liên kết dính chặt với phần mũ che đầu (11), phần ống 
tay (13) che tay người sử dụng được liên kết dính chặt với phần vạt trước và sau (12). 
Hai bộ phận kết cấu (14) được liên kết với phần mũ che đầu (11) tại vị trí gần như tương 
ứng với hai tai của người sử dụng, hai bộ phận kết cấu (14) này có các cửa thu âm thanh 
(14a) mở quay xuống dưới. Khi sử dụng áo mưa (1), người sử dụng có thể nghe rõ các 
âm thanh bên ngoài dù phải mặc áo mưa che kín người và nhờ đó, nâng cao đáng kể sự 
an toàn khi bắt buộc phải di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa gió và trong môi 
trường có nhiều âm thanh hỗn tạp. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
370 

(11) 2953 
(21) 2-2014-00247 (51) 7 B62B  1/00,  5/00 

(22) 18.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2014 
(75) Wen Tung Chang  (TW) 

No.10-1, Chelutou Rd., Jiaoxi Township, Yilan County 262, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Xe đẩy có thể gập lại được 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất xe đẩy có thể gập lại được bao gồm khung, tấm giá đỡ, hai bộ 
bánh xe, tay cầm chính và hai bộ tay cầm phụ. Khung bao gồm hai ống trên và hai ống 
dưới mà mỗi ống được kết nối có thể xoay vào một ống dưới tương ứng trong số các ống 
dưới. Tấm giá đỡ được kết nối với các ống dưới. Mỗi bộ bánh xe được kết nối với một 
ống trên tương ứng trong số các ống trên. Tay cầm chính được đỡ trên các ống trên. Mỗi 
bộ tay cầm phụ được kết nối có thể xoay được vào một ống trên tương ứng trong số các 
ống trên. 
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(11) 2954 
(21) 2-2014-00252 (51) 7 H01M  10/42 

(22) 19.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2014 
(75) WANG JUEI-LIU  (TW) 

16 F, No. 615, Sec. 2, Datong Rd., East Dist., Tainan City, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu bảo quản các hộp ắc quy 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu bảo quản (10A) để bảo quản một số hộp ắc quy (2). 
Từng hộp ắc quy (2) có ít nhất một thùng ắc quy (21). Cơ cấu bảo quản (10A) bao gồm 
đế tựa (1) có bề mặt thứ nhất (11) và bề mặt thứ hai (12) ngược hướng với bề mặt thứ 
nhất (11). Bề mặt thứ nhất (11) được tạo ra có một số các rãnh chứa (111) để tiếp nhận 
lắp ráp các hộp ắc quy (2). Từng hai rãnh chứa tiếp giáp (111) được tách bởi một phần 
khoảng không gian (112), nhằm giữ các hộp ắc quy (2) được tách riêng. Bề mặt thứ hai 
(12) có các vùng, từng vùng này là tương ứng với một trong số các rãnh chứa tương ứng 
(111) và được tạo ra có ít nhất một phần nhô (122). Từng phần nhô (122) là tương ứng 
với thùng ắc quy tương ứng (21). 
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(11) 2955 
(21) 2-2014-00254 (51) 7 E05F  15/02, A61L  2/26, B01J  3/03 

(22) 23.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2014 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Võ Thế Sơn (VN), Mai Hữu Xuân (VN), Lưu Tuấn Anh (VN) 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(54) Cửa trượt cho nồi hấp tiệt trùng kiểu vuông 

  (57)     Giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực cơ khí, cụ thể là giải pháp hữu ích đề cập đến cửa trượt 
cho nồi hấp tiệt trùng kiểu vuông dạng cam trượt ứng dụng để đẩy kín cửa trong máy 
hấp tiệt trùng, trong đó khác biệt ở chỗ sử dụng cam trượt để làm kín nồi hấp, gioăng 
không tiếp xúc trực tiếp với hơi nhiệt nên độ bền cao và ít xảy ra sự cố trong quá trình 
hoạt động. 
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(11) 2956 
(21) 2-2014-00255 (51) 7 F03B 1/00 

(22) 23.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2014 
(75) BEN WANG  (TW) 

No. 66, Baosin Rd., Checheng Township, Pingtung County 944, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thiết bị phát điện thuỷ lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát điện thủy lực bao gồm hai giá cố định, một thiết bị 
nâng, một bánh xe có cánh quạt và một thiết bị phát điện; trong đó, giá cố định dùng để 
đỡ thiết bị nâng, bánh xe có cánh quạt và thiết bị phát điện; thiết bị nâng bao gồm hai 
tay đỡ, hai tay đỡ được cố định trên giá cố định, đồng thời hai tay đỡ có thể xoay tự do; 
hai đầu bánh xe cánh quạt nối cố định với tay đỡ, khiến cho giá bánh xe gác vừa đúng 
vào hai giá cố định, đồng thời có thể xoay tự do, một đầu của giá bánh xe có cánh quạt 
có bộ phận truyền động thứ nhất; thiết bị phát điện có một bộ phận truyền động thứ hai 
tương ứng với bộ phận truyền động thứ nhất, làm cho bánh xe có cánh quạt chuyển động 
đồng bộ với bộ phận truyền động thứ nhất. 
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(11) 2957 
(21) 2-2014-00257 (51) 7 F28F 3/00 

(22) 24.09.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2014 
(71) SUNYEER TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 1, Wenming 3rd St., Guishan Township, Taoyuan County 33383, Taiwan 
(72) LIN, Nan-Kuang (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thiết bị tản nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tản nhiệt, bao gồm tấm tản nhiệt, tấm tản nhiệt có một bộ 
phận trống giữa và ít nhất một bộ phận trống giữa thứ hai, phần trong mỗi bộ phần trống 
giữa thứ hai có nhiều phiến tản nhiệt, liên kết của phần dưới tấm tản nhiệt có thiết bị 
nguồn sáng phát quang, do tấm tản nhiệt có một bộ phận trống giữa thứ nhất và ít nhất 
một bộ phận trống giữa thứ hai, nhờ phần trong từng bộ phận trống giữa thứ hai có nhiều 
phiến tản nhiệt, khiến cho mỗi phiến tản nhiệt có thể đạt được công dụng tăng diện tích 
tiếp xúc với không khí, từ đó làm cho phần trong từng bộ phận trống giữa thứ hai hình 
thành đường lưu thông không khí, nhờ vậy đạt được mục đích nâng cao hiệu quả tản 
nhiệt. 
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(11) 2958 
(21) 2-2014-00335 (51) 7 B01D  39/00 

(22) 11.12.2014 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2014 
(71) Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Hoài Châu  (VN), Nguyễn Đình Cường (VN), Đào Trọng Hiền  (VN), Lê 
Thanh Sơn  (VN), Lê Anh Bằng  (VN) 

(54) Màng lọc không khí phủ nano bạc và phương pháp sản xuất 
màng lọc này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến màng lọc không khí phủ nano bạc dùng để lọc bụi và diệt 
khuẩn, màng lọc này có khả năng giữ hầu hết các hạt bụi, hơn nữa nó có khả năng tiêu 
diệt phần lớn vi khuẩn các loại bám trên màng. Màng lọc không khí phủ nano bạc theo 
giải pháp hữu ích bao gồm lớp màng sợi được phủ các hạt nano bạc có kích thước trung 

bình nhỏ hơn 30 nm với mật độ nano bạc lớn hơn 15 g/cm2. 

Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập đến phương pháp sản xuất màng lọc không khí 
phủ nano bạc và cơ cấu lọc không khí sử dụng màng này. 
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(11) 2959 
(21) 2-2015-00027 (51) 7 H01L  21/677 

(22) 30.01.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 103216956 24.09.2014      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.01.2015 
(71) GUKANG CO., LTD.  (TW) 

9F., No. 534, Da'an Rd., Shulin Dist., New Taipei City 238, Taiwan 
(72) CHIEN, Jin-Hong (TW) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Nắp nồi kín hơi 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nắp nồi kín hơi bao gồm một nắp nồi để đậy lên thân nồi 
và một tay cầm được bố trí ở phần trên của nắp nồi. Một phần miệng mở tương ứng với 
tay cầm được bố trí ở phần trên của nắp nồi; một lỗ xuyên suốt tiếp xúc với phần miệng 
mở được bố trí ở phần giữa của tay cầm; giữa phần miệng mở và lỗ xuyên suốt được nối 
cố định với đế nối liền; một lỗ hở được nhô ra trên đế nối liền, lỗ hở này được bố trí để 
thông với phần dưới của nắp nồi qua phần miệng và được nhô ra trên tay cầm qua lỗ 
xuyên suốt; và bên trong lỗ hở được bố trí một van di động có thể xả ở trạng thái kín 
hơi. Van di động và tay cầm có thể được lắp ráp dễ dàng và chắc chắn với nắp nồi như 
các thành phần môđun. Giải pháp hữu ích khắc phục một số vấn đề hạn chế của các nắp 
nồi đã biết, đó là van di động có thể dễ dàng bật ra, van di động xa tay cầm và không dễ 
hoạt động, khóa tay cầm với ốc vít có thể làm tay cầm dễ lỏng hay miếng đệm chèn bị 
cong hoặc bị biến dạng hay nắp nồi thủy tinh có thể bị nổ. 
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(11) 2960 
(21) 2-2015-00111 (51) 7 A01F  12/40,  12/18 

(22) 27.04.2015 (43) 25.03.2016 
(30) JP2014-189164 17.09.2014     JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Kazushi Ohara  (JP), Kazunari Tanoue (JP), Zhang Dong (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị đập 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị đập. Thiết bị đập bao gồm khoang cắt (54) được 
gắn có thể quay bên trong khoang cắt (50), và các lưỡi quay (51) mở rộng theo hướng 
tỏa tròn của trụ cắt (54) từ bề mặt chu vi của trụ cắt (54); trong đó các lưỡi quay (51) 
được bố trí trong đường theo hướng trục quay của trụ cắt (54), và ba đường này của các 
lưỡi quay (51) được bố trí theo hướng chu vi của trụ cắt (54) tại các khoảng, và từng 
đường của các lưỡi quay (51) được lắp với năm lưỡi quay (51) hoặc nhiều hơn.  
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(11) 2961 
(21) 2-2015-00240 (51) 7 A61H  39/06 

(67) 1-2015-02922   
(22) 12.08.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 103216339 15.09.2014      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2015 
(75) MA-LI CHEN  (TW) 

1F., No. 37, Wenhua St., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ điều trị bằng độ nén khí lạnh/nóng 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến dụng cụ điều trị bằng bộ nén khí lạnh/nóng bao gồm 
môđun tiếp xúc (1), môđun làm nóng/làm mát (2) và môđun vỏ (3). Môđun tiếp xúc (1) 
gồm có thành tiếp xúc (11) để tiếp xúc với người sử dụng, và thành bao quanh (12) kéo 
dài từ thành tiếp xúc (11), kết hợp với thành tiếp xúc (11) để tạo ra khoảng trống chứa 
(14), và có vành gờ hình khuyên (13). Môđun làm nóng/làm mát (2) được bố trí trong 
khoảng trống chứa (14) để tiếp xúc với thành tiếp xúc (11) và vận hành được để hấp thụ 
hoặc cấp nhiệt. Môđun vỏ (3) gồm có thành dưới (31) và thành giới hạn (32). Môđun 
tiếp xúc (1) nhô ra khỏi môđun vỏ (3) qua thành dưới (31). Vành gờ hình khuyên (13) 
chuyển động được về phía và ra xa khỏi thành tiếp xúc (11) khiến cho môđun tiếp xúc 
(1) chuyển động được về phía và ra xa khỏi thành dưới (31). 
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(11) 2962 
(21) 2-2015-00281 (51) 7 E02B 3/14 

(22) 21.09.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2015 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện lắp ghép để triệt tiêu sóng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cấu kiện lắp ghép để triệt tiêu sóng được đúc thành các 
khối bê tông rỗng bao gồm phần thân (1), mặt trên của phần thân (1) là bản mặt (2) có 
các lỗ chờ bơm vật liệu (3) và các lỗ chờ đóng cọc (4), hai cạnh bên của phần thân (1) 
có mối nối (5) và khe trượt (6). Chân quỳ (7) được bố trí phía dưới của phần thân (1), 
trong đó chân quỳ (7) nhô ra hai bên của phần thân (1) giúp phần thân (1) tăng diện tích 
tiếp xúc với nền tự nhiên. Một mặt bên của thân trụ (1) bố trí các phần phá sóng (8), 
phần phá sóng (8) có thể được đúc liền khối với thân trụ (1) hoặc cũng có thể đúc rời và 
liên kết với thân trụ (1) bằng liên kết chốt. 
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(11) 2963 
(21) 2-2015-00290 (51) 7 C22B 3/26 

(22) 24.09.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2015 
(71) Viện Công nghệ xạ hiếm  (VN) 

48 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Bá Thuận (VN), Nguyễn Trọng Hùng (VN) 
(54) Quy trình chiết dung môi để tách loại đồng thời urani và 

thori ra khỏi dung dịch thủy luyện tinh quặng đất hiếm 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình chiết dung môi để tách loại đồng thời U, Th ra 

khỏi dung dịch của quá trình thủy luyện tinh quặng đất hiếm bao gồm các bước: 
Đưa đồng thời dung môi hữu cơ và dung dịch nước chứa urani, thori và các nguyên tố 
đất hiếm thu được từ quá trình thủy luyện tinh quặng đất hiếm bằng axit sulfuric vào 
bình chiết nhiều giai đoạn; 
chiết urani và thori ra khỏi dung dịch nước nêu trên trong bình chiết nhiều giai đoạn 
theo kiểu chiết ngược dòng liên tục nhiều giai đoạn để nhờ đó urani và thori đi vào dung 
môi hữu cơ còn các nguyên tố đất hiếm còn giữ lại trong dung dịch nước; và 
tách dung môi hữu cơ ra khỏi dung dịch nước để thu được dung môi hữu cơ giàu urani, 
thori và dung dịch nước chứa các nguyên tố đất hiếm đã được loại bỏ urani và thori, 
trong đó, dung môi hữu cơ là dung môi isoparafin chứa 0,1M amin bậc 1 N1923, 0,05M 
amin bậc ba TOA và 5% chất biến tính n-decanol. 
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(11) 2964 
(21) 2-2015-00353 (51) 7 E02B 3/14 

(22) 13.11.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2015 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-

VT(BUSADCO)  (VN) 
Số 6 đường 3/2 phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện lắp ghép mỏ hàn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cấu kiện lắp ghép mỏ hàn được đúc sẵn theo từng môđun 
bằng bê tông cốt thép thành mỏng, cốt sợi thép hoặc cốt phi kim, tổ hợp các cấu kiện lắp 
ghép mỏ hàn theo giải pháp hữu ích được lắp ghép với nhau theo phương thẳng đứng và 
phương nằm ngang tạo thành khối có dạng thẳng đứng, hình chữ T, hình chữ L, hình chữ 
Z hoặc thành dạng khép kín và được đặt tại bờ sông hoặc bờ biển. Tổ hợp các cấu kiện 
lắp ghép mỏ hàn theo giải pháp hữu ích có tác dụng giảm lưu tốc dòng chảy, giảm vận 
chuyển bùn cát dọc ven bờ, hướng dòng chảy ven bờ đi lệch ra xa để không gây xói lở 
bờ, giữ bùn cát lại gây bồi cho vùng bãi bị xói và tăng cường ổn định cho kết cấu công 
trình. 
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(11) 2965 
(21) 2-2015-00411 (51) 7 A42B  3/00,  3/10 

(22) 14.12.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2015 
(75) Trương Thành Lễ  (VN) 

622A/33 Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
(54) Mũ bảo hiểm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến mũ bảo hiểm có lớp lót (4) có thể tháo rời để giặt, trong đó 
mép ngoài của lớp đệm hấp thu chấn động (3) có phần khuyết (32) kề với lớp vỏ ngoài 
cứng (2), nhờ đó tạo thành rãnh giữa chúng. Lớp lót (4) được gắn vào mũ nhờ khóa (5), 
khóa này bao gồm phần kẹp (52) dạng hình chữ U với một nhánh mở rộng thành phần 
khóa (51). Chốt khóa (6) có dạng thanh tròn được luồn vào mép dưới của lớp lót (4) và 
được gài chặt bên trong đầu phần khóa (51) cùng với mép dưới của lớp lót (4). Theo các 
phương án khác, lớp lót (4) được gắn vào mũ nhờ kết cấu khóa dạng hai dải nam châm 
hoặc dây kéo được bố trí trong rãnh. 
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(11) 2966 
(21) 2-2015-00421 (51) 7 H05F  3/02, A47C  7/62 

(22) 19.06.2013 (43) 25.03.2016 
(86) PCT/CN2013/077459      19.06.2013 (87) WO2014/201632 24.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2015 
(71) ESD TECHNOLOGY CONSULTING & LICENSING CO., LTD.  (CN) 

A 2717, Kaisa Center, NO.66 of Nanyuan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 
518031, China 

(72) KOW, Kek Hing (MY) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị nối đất dạng băng dùng cho ghế 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị nối đất dạng băng dùng cho ghế bao gồm băng dẫn 
tĩnh điện (3), bộ dẫn điện thứ nhất (1) được cài chặt vào một đầu của băng dẫn tĩnh điện 
(3) và gắn lên chỗ ngồi của ghế, và bộ dẫn điện thứ hai (2) có một đầu được nối điện với 
trục xoay trung tâm của ghế, đầu còn lại được cài chặt vào đầu kia của băng dẫn tĩnh 
điện (3). Theo cách đó, ghế bình thường được chuyển thành ghế xả tĩnh điện một cách 
nhanh chóng và rẻ tiền, và điện tích tĩnh được xả với hiệu quả cao từ cơ thể người vào 
ghế rồi xuống đất mà không có sự tích bụi và các hạt nhỏ. 
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(11) 2967 
(21) 2-2015-00430 (51) 7 A01M  1/06 

(22) 22.12.2015 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2015 
(75) Đinh Văn Sơn  (VN) 

Số 34C, ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy bắt rầy 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy bắt rầy bao gồm: khung máy (1); hai bánh xe phía 
sau (2); một bánh xe phía trước (3) giữ vai trò chuyển hướng đi nhờ động cơ thứ nhất 
(5); động cơ thứ hai (6) dẫn động hộp số (7); đầu vào của hộp số (7) nối với động cơ thứ 
hai (6) thông qua cơ cấu truyền động đai thứ nhất (8), đầu ra của hộp số (7) nối với trục 
trung gian (15) thông qua cơ cấu truyển động xích thứ hai (9), hộp số (7) có chức năng 
đóng/ngắt chuyển động của các bánh xe phía sau (2); hai cơ cấu truyền động xích thứ ba 
(10) lần lượt truyền chuyển động từ trục trung gian (10) đến hai bánh xe phía sau (2); 
các cơ cấu truyền động xích thứ tư (16) truyền chuyển động từ trục trung gian đến các 
bánh xe đuổi rầy (11); các bánh xe đuổi rầy (11) được bố trí cách đều nhau theo chiều 
ngang của máy và nằm giữa hai bánh xe phía sau (2); các quạt tạo lực hút (12) được lắp 
trên cùng một trục quay (12.4), được dẫn động nhờ động cơ thứ hai (6) thông qua cơ cấu 
truyền động đai thứ hai (13); các ống (14) được lắp ở các cửa vào (12.2) của quạt tạo lực 
hút (12) để hút rầy, các túi chứa rầy được lắp ở cửa ra (12.3) của quạt tạo lực hút (12) để 
bắt rầy. 
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(11) 2968 
(21) 2-2016-00001 (51) 7 C05C 9/00 

(22) 04.01.2016 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2016 
(71) Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - Công ty Cổ phần  

(VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

(72) Lê Quang Tuấn (VN), Ngô Trịnh Tùng (VN), Tô Vũ Thanh Điền (VN), Vũ Thị Thanh 
Hương (VN) 

(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Quy trình sản xuất phân ure phân giải chậm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất phân ure phân giải chậm bằng cách bọc 
polyme hạt phân ure. Quy trình này bao gồm các bước:  
(i) tinh chế dầu trẩu;  
(ii) tạo tiền hỗn hợp vật liệu bọc;  
(iii) tạo hỗn hợp vật liệu bọc hoàn chỉnh; và  
(iv) bọc hạt phân ure làm phân ure phân giải chậm.  
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(11) 2969 
(21) 2-2016-00002 (51) 7 C02F  1/00, B01D  17/00, C09K  

3/32 
(22) 06.01.2016 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.01.2016 
(71) Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

(VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Văn Khôi (VN), Nguyễn Thanh Tùng (VN), Nguyễn Quang Huy (VN), 
Nguyễn Trung Đức (VN), Nguyễn Thị Miền (VN), Phạm Thị Thu Hà (VN), Trần Vũ 
Thắng (VN), Trịnh Đức Công (VN) 

(54) Quy trình sản xuất sợi hấp thụ dầu dùng để xử lý dầu tràn và 
sợi hấp thu dầu thu được từ quy trình này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất sợi hấp thu dầu dùng để xử lý dầu tràn 
và dụng môi bao gồm các bước:  
(i) ngâm sợi xenluloza trong dung môi dimetylformamit (dimethylformamide, DMF) 
trong thời gian từ 3 đến 8 giờ để làm trương nở cấu trúc sợi này;  
(ii) bổ sung monome ankyl (met)acrylat, trong đó mạch ankyl của monome này chứa ít 
nhất là 4 nguyên tử cacbon, chất tạo lưới divinyl benzen, chất khơi mào gốc tự do vào 
hỗn hợp sợi xenluloza trong dung môi DMF nêu trên, sau đó khuấy trộn đều;  
(iii) nạp hỗn hợp trên vào máy ép đùn trục vít để thực hiện phản ứng polyme hóa ở nhiệt 
độ từ 60 đến 1200C và đùn sản phẩm thành dạng sợi mong muốn; và  
(iv) sấy sợi ở nhiệt độ từ 70 đến 900C để loại bỏ dung môi và monome dư để thu được 
sợi hấp thu dầu.  
Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập đến sợi hấp thu dầu thu được từ quy trình này.  
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(11) 2970 
(21) 2-2016-00034 (51) 7 C07D  401/12 

(22) 02.02.2016 (43) 25.03.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.02.2016 
(71) Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 
Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam 

(72) Lê Nguyễn Thành  (VN), Trần Hữu Giáp (VN), Nguyễn Anh Dũng (VN), Cao Thị Huệ 
(VN), Nguyễn Thị Minh Hằng (VN), Nguyễn Văn Hùng (VN), Phạm Văn Cường  
(VN), Châu Văn Minh (VN) 

(54) Phương pháp tổng hợp lansoprazol 
  (57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp tổng hợp lansoprazol từ hợp chất 2- 

mercaptobenzimidazol và 2-(clometyl)-3-metyl-4-(2,2,2-trifloetoxy)pyridin hydroclorua 
bao gồm hai bước, trong đó bước phản ứng thứ hai sử dụng chất oxy hóa là dung dịch 
hydro peroxit 30% và chất xúc tác vanadi oxit. Ưu điểm của phương pháp này là nhờ sử 
dụng chất oxy hóa rẻ tiền, thông dụng nên phản ứng có thể được tiến hành dễ dàng, 
đồng thời còn nâng cao được hiệu suất phản ứng so với các phương pháp đã biết. 
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Phần III 

 
Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 
 
(11) 27278 
(21) 3-2015-00495 (28) 02 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 30.03.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH TELLBE Việt Nam  (VN) 

1/109 khu phố Hòa Lân, quốc lộ 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) An Đình Thành (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
(55)  
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(11) 27279 
(21) 3-2015-00496 (28) 02 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 30.03.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH TELLBE Việt Nam  (VN) 

1/109 khu phố Hòa Lân, quốc lộ 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) An Đình Thành (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                            1.2                           1.3 
 

     
 

1.4 1.5 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
391 

 
 
 

2.1 
 
 

   
 
 

                                                             2.2                          2.3 
 
 

     
 
 

                                                      2.4                                    2.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
392 

(11) 27280 
(21) 3-2015-00497 (28) 02 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 30.03.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH TELLBE Việt Nam  (VN) 

1/109 khu phố Hòa Lân, quốc lộ 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) An Đình Thành (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
(55)  
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(11) 27281 
(21) 3-2015-00702 (28) 01 
(54) Đèn y khoa (51) 24-02 

(22) 12.05.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Bùi Minh Tâm  (VN) 

16 Ký Con, phường 07, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Minh Tâm  (VN) 
(55)  
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(11) 27282 
(21) 3-2015-00717 (28) 03 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 14.05.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 29/509,269 14.11.2014 US 
(71) GAVRIELLI BRANDS, LLC  (US) 

269 S. Beverly Drive, Suite 1402, Beverly Hills, CA 90212, USA 
(72) GAVRIELI, Kfir (US), GAVRIELI, Dikla (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27283 
(21) 3-2015-00761 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 20.05.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất & thương mại Giang Châu  (VN) 

Số 15, ngõ 173, đường Phạm Văn Đồng, thôn Lộc, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Trung Châu (VN) 
(55)  
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(11) 27284 
(21) 3-2015-00913 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 15.06.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH La Mã  (VN) 

Số 207, ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Do Duy Uy (US) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 27285 
(21) 3-2015-00914 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 15.06.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH La Mã  (VN) 

Số 207, ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Do Duy Uy (US) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 27286 
(21) 3-2015-00915 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 15.06.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH La Mã  (VN) 

Số 207, ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Do Duy Uy (US) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 27287 
(21) 3-2015-00916 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 15.06.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH La Mã  (VN) 

Số 207, ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Do Duy Uy (US) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 27288 
(21) 3-2015-01014 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 29.06.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH La Mã  (VN) 

Số 207, ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Do Duy Uy (US) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 27289 
(21) 3-2015-01015 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 29.06.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH La Mã  (VN) 

Số 207, ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Do Duy Uy (US) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 27290 
(21) 3-2015-01016 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 29.06.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH La Mã  (VN) 

Số 207, ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Do Duy Uy (US) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 27313 
(21) 3-2015-01669 (28) 01 
(54) Thanh định hình (51) 25-01 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại cơ khí Quốc Ký  (VN) 

D9/12 quốc lộ 1A, ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Lâm Diệu Phước (VN) 
(55)  
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(11) 27314 
(21) 3-2015-01670 (28) 01 
(54) Thanh định hình (51) 25-01 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại cơ khí Quốc Ký  (VN) 

D9/12 quốc lộ 1A, ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Lâm Diệu Phước (VN) 
(55)  
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(11) 27315 
(21) 3-2015-01671 (28) 01 
(54) Thanh định hình (51) 25-01 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại cơ khí Quốc Ký  (VN) 

D9/12 quốc lộ 1A, ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Lâm Diệu Phước (VN) 
(55)  
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(11) 27316 
(21) 3-2015-01672 (28) 01 
(54) Thùng nhựa (51) 07-07, 09-02 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất - thương mại nhựa Hiệp Thành  (VN) 

34-36 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Văn Ngọc  (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 27317 
(21) 3-2015-01677 (28) 01 
(54) Máy lọc nước biển (51) 23-01 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH kỹ thuật & xây dựng HEBO  (VN) 

Lầu 4 khu B, tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyền Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Thành Đạt (VN) 
(55)  
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(11) 27318 
(21) 3-2015-01680 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-03 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  (VN) 

551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 27319 
(21) 3-2015-01681 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  (VN) 

551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 27320 
(21) 3-2015-01683 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  (VN) 

551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 27321 
(21) 3-2015-01685 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  (VN) 

551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 27322 
(21) 3-2015-01686 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  (VN) 

551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 27323 
(21) 3-2015-01687 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  (VN) 

551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 27324 
(21) 3-2015-01688 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  (VN) 

551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 27325 
(21) 3-2015-01694 (28) 01 
(54) Thiết bị khuếch đại tín hiệu 

âm thanh 

(51) 14-03 

(22) 28.09.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sản xuất Thuận Phát  (VN) 

110/51 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Xuân Bửu  (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 27326 
(21) 3-2015-01707 (28) 01 
(54) Bánh xà phòng (51) 28-02 

(22) 30.09.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 002674804-0001 02.04.2015 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands 
(72) JANARDHANA Sridhar (IN), TEWARI Adesh (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS) 
(55)  
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(11) 27327 
(21) 3-2015-01733 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 02.10.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Trương Việt Dũng  (VN) 

Khu 6, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
(72) Trương Việt Dũng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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(11) 27328 
(21) 3-2015-01744 (28) 01 
(54) Nắp khuy cài (51) 02-07 

(22) 05.10.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 29/523,048 06.04.2015 US 
(71) DANNY TANG  (US) 

18351 Colima Road, #2808 Rowland Heights, CA 91748, United States of America 
(72) Danny Tang  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                 1.1                                   1.2                                     1.3 
 
 

      
 
 

                               1.4                                        1.5                             1.6                1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
458 

(11) 27329 
(21) 3-2015-01797 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 13.10.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 29/525,364 29.04.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Sara L. Delgado Carmona (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 27330 
(21) 3-2015-01803 (28) 01 
(54) Chai  (51) 09-01 

(22) 14.10.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên làm đẹp Ngọc Dung  (VN) 

74A, đường 30/04, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
(72) Thái Quang Trung (VN) 
(55)  
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(11) 27331 
(21) 3-2015-01916 (28) 01 
(54) Hộp kẹo (51) 09-03 

(22) 23.10.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27332 
(21) 3-2015-01944 (28) 02 
(54) Lọ (51) 09-01, 09-03, 19-06 

(22) 02.11.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27333 
(21) 3-2015-02061 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 16.11.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty cổ phần Anko Việt Nam  (VN) 

km5, quốc lộ 1A, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
(72) Nguyễn Ngọc Khôi (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 27334 
(21) 3-2015-02062 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 16.11.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty cổ phần Anko Việt Nam  (VN) 

km5, quốc lộ 1A, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
(72) Nguyễn Ngọc Khôi (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 27335 
(21) 3-2015-02063 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 16.11.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty cổ phần Anko Việt Nam  (VN) 

Km5, quốc lộ 1A, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
(72) Nguyễn Ngọc Khôi (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 27336 
(21) 3-2015-02067 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 16.11.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 30-2015-0054739 30.10.2015 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03184, Republic of Korea 
(72) PARK, Jin Won (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 27337 
(21) 3-2015-02068 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 

(22) 16.11.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 30-2015-0055967 06.11.2015 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03184, Republic of Korea 
(72) PARK, Jin Won (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 27338 
(21) 3-2015-02069 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 16.11.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 30-2015-0055966 06.11.2015 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03184, Republic of Korea 
(72) PARK, Jin Won (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 27339 
(21) 3-2015-02085 (28) 01 
(54) Ghế xe lửa đồ chơi (51) 21-03 

(22) 19.11.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất đồ chơi Mạnh Dung  (VN) 

1333/18 Nguyễn Duy Trinh, khu phố Phước Lai, phường Long Trường, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Tuấn Mạnh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                   1.1                                       1.2                                  1.3 
 

    
 

                                     1.4                                     1.5                              1.6 
 

     
 

                          1.7                                         1.8                             1.9                      1.10 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
469 

 
 
 

1.11 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
470 

(11) 27340 
(21) 3-2015-02124 (28) 01 
(54) Nắp hộp đựng (51) 09-07 

(22) 23.11.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 29/529,860 11.06.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Vincent Jalet (BE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 27341 
(21) 3-2015-02125 (28) 01 
(54) Nắp hộp đựng (51) 09-07 

(22) 23.11.2015 (43) 25.03.2016 
(30) 29/529,860 11.06.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Vincent Jalet  (BE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 27342 
(21) 3-2015-02197 (28) 01 
(54) Dụng cụ lọc nước (51) 23-01 

(22) 01.12.2015 (43) 25.03.2016 
(71) Vòng Tri Phùng  (VN) 

238 đường Sông Thao, ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai 

(72) Vòng Tri Phùng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 27396 
(21) 3-2016-00052 (28) 01 
(54) Khoá nam châm (51) 08-07 

(22) 13.01.2016 (43) 25.03.2016 
(30) 30-2015-0048101 22.09.2015 KR 
(71) WOOJIN PLASTIC CO., LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 11900, Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                              1.1                                      1.2                                  1.3 
 

     
 

                              1.4          1.5                     1.6                              1.7 
 

  
 

                                                           1.8                             1.9 
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(11) 27397 
(21) 3-2016-00054 (28) 01 
(54) Hào kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 14.01.2016 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                            1.1                                       1.2 
 

      
 

                              1.3                                   1.4                               1.5                1.6 
 

   
 

                                          1.7              1.8                  1.9 
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(11) 27398 
(21) 3-2016-00055 (28) 01 
(54) Hào kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 14.01.2016 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                1.1                                      1.2 
 

     
 

                         1.3                                        1.4                              1.5                      1.6 
 

   
 

                                          1.7               1.8                    1.9 
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(11) 27399 
(21) 3-2016-00056 (28) 01 
(54) Hào kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 14.01.2016 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                    1.1                                   1.2 
 

     
 

                        1.3                                 1.4                             1.5                             1.6 
 

   
 

                                     1.7                    1.8                          1.9 
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(11) 27400 
(21) 3-2016-00057 (28) 01 
(54) Hào kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 14.01.2016 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                  1.1                                       1.2 
 

     
 

                     1.3                                     1.4                               1.5                           1.6 
 

   
 

                                      1.7                   1.8                           1.9 
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(11) 27401 
(21) 3-2016-00058 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 14.01.2016 (43) 25.03.2016 
(30) 30-2015-0057554 16.11.2015 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Henson LEE  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

     
 

                              1.2                           1.3                        1.4                        1.5 
 

  
 

                                                            1.6                        1.7 
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(11) 27402 
(21) 3-2016-00108 (28) 01 
(54) Lon đựng rau củ quả (51) 09-03 

(22) 20.01.2016 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm á Châu  (VN) 

Tổ 20 phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
(72) Mai Thị Trâm Anh  (VN) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                    1.1                                 1.2                                 1.3                             1.4 
 
 

   
 
 

                                         1.5                                 1.6                          1.7 
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(11) 27403 
(21) 3-2016-00112 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 20.01.2016 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại xuất nhập khẩu Song 

Thịnh Phát  (VN) 
124/15 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Viết Dụng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 
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(11) 27404 
(21) 3-2016-00117 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 21.01.2016 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại xuất nhập khẩu Song 

Thịnh Phát  (VN) 
124/15 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Viết Dụng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                             1.1                                                                1.2 
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(11) 27405 
(21) 3-2016-00120 (28) 01 
(54) Tấm nệm (51) 06-09 

(22) 21.01.2016 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn nệm Vạn Thành  (VN) 

Số 9 Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Ty (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                           1.2                             1.3 
 

    
 

                                                      1.4                                1.5 
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(11) 27406 
(21) 3-2016-00121 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 08.10.2014 (43) 25.03.2016 
(71) Hộ kinh doanh Huỳnh Thanh Phong  (VN) 

ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau 
(72) Huỳnh Thanh Phong (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 27407 
(21) 3-2016-00122 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 22.01.2016 (43) 25.03.2016 
(71) Công ty TNHH Trí Minh  (VN) 

Số 65 phố Hàng Bông, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Trương Tuấn Nghĩa (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD) 
(55)  
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Phần iv 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU  
 
 

(210) 4-2014-26106 (220) 29.10.2014 

  (441) 25.03.2016 
(531) A2.3.17; 2.3.9; 24.17.21; 1.15.25 
(591) Đỏ, hồng, vàng, đen, trắng, xanh dương 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Nguyễn Ly Hoa  
(VN) 
Số 19, ngõ 165, đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm gồm thịt, rau đã được chế biến để tiêu dùng.  
 

Nhóm 30: Thực phẩm gồm gạo đã được chế biến để tiêu dùng. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp đồ ăn uống.  
 

(210) 4-2014-27208 (220) 07.11.2014 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.15.15 
(591) Xám nhạt, xám đậm, cam nhạt, cam đậm
(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 

Nam An  (VN) 
21 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thủy hải sản tươi sống và chế biến (tôm, cua, cá, mực), lương thực, 
thực phẩm chưa chế biến và chế biến (gạo, mì, ca cao, cà phê, hạt điều, rau, củ, quả, trái 
cây tươi và sấy khô, bánh, kẹo, đường, sữa, nước ngọt, dầu ăn, bột ngọt), bia rượu các 
loại, nước giải khát, nước tinh khiết, vải sợi, thảm, đệm, vỏ đệm, chăn, màn, rèm, ga trải 
giường, hàng dệt, gối, hàng may mặc, nguyên phụ liệu hàng may mặc, đồ chơi trẻ em (thú 
nhún, thú nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội 
đầu, dầu xả, kem chăm sóc tóc, sữa tắm, sữa dưỡng thể, kem dưỡng da, đồ dùng trang 
điểm, son, phấn dùng cho lĩnh vực làm đẹp, các loại phấn kem trang điểm, chế phẩm tẩy 
trang, mặt nạ làm đẹp), hàng thời trang và phụ kiện (giày dép, túi xách, mũ nón, ví, đồng 
hồ, mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, đồ trang sức), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu 
bông, móc khóa), văn phòng phẩm (sách, băng viđêô, cát sét (cassette), đĩa nhạc, bút, vở), 
đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, 
công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh 
(tượng, lọ hoa, chén, đã), hàng điện tử (ti vi, đầu đĩa, máy vi tính, điện thoại, máy nghe 
nhạc, loa, máy chụp hình); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ nghiên cứu thị 
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trường; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ; đại lý ký gửi hàng hóa như: thủy hải sản tươi sống và chế biến, 
lương thực, thực phẩm chưa chế biến và chế biến, bia rượu các loại, nước giải khát, nước 
tinh khiết, vải sợi, thảm, đệm, vỏ đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, hàng dệt, gối, hàng 
may mặc, nguyên phụ liệu hàng may mặc, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, hàng thời trang và 
phụ kiện, hàng lưu niệm, văn phòng phẩm, đồ gia dụng, đố điện gia dụng, hàng điện tử. 
Nhóm 40: Dịch vụ chế biến thủy hải sản; dịch vụ chế biến thực phẩm nông nghiệp tươi 
sống; dịch vụ chế biến thịt và các sản phẩm làm từ thịt; dịch vụ bảo quản lương thực, thực 
phẩm, thủy hải sản, thịt và các sản phẩm làm từ thịt.  

 

 
(210) 4-2015-00411 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kim khí Minh 
Sang  (VN) 
Thôn Lưu Thượng, xã Liêu Xá, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn ghế kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-00412 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.24; A1.1.10 (540) 

 

(731) Công ty TNHH kim khí Minh 
Sang  (VN) 
Thôn Lưu Thượng, xã Liêu Xá, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn ghế kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-00498 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1; 

A26.11.8 
(591) Xanh, tím than, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lệ  (VN) 
Số 5/129 Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa các loại bằng nhôm (nhôm là chủ yếu). 
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(210) 4-2015-01853 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 1.7.6 
(591) Cam, đỏ boóc-đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Tế Vận Đỏ  
(VN) 
2CP3 - 15 Sky Garden, đô thị Phú Mỹ 
Hưng, Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt của nông nghiệp, cụ thể: hạt điều đã được chế biến, sơ chế bảo quản. 

 

 
(210) 4-2015-03011 (220) 04.02.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.1; A26.11.8; 26.7.5 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đông Dương Long  
(VN) 
52 Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên 
Hồng, thành phố Pleiku tỉnh Gia lai  

 
(511)   Nhóm 44: Trồng các loại nấm. 

 

 
(210) 4-2015-04253 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị cảm biến, màn hình và thiết bị hiển thị dùng để theo dõi/kiểm tra về 

sức khỏe, tình trạng sức khỏe, sự vận động và sự khỏe mạnh; thiết bị và dụng cụ y tế.   
 

Nhóm 11: Dụng cụ chiếu sáng, làm nóng, làm tan băng và điều hòa không khí và các bộ 
phận; bộ phận, phụ tùng và phụ kiện để chiếu sáng, làm nóng, làm tan băng và điều hòa 
không khí và các bộ phận, phụ tùng và phụ kiện khác dùng cho phương tiện di chuyển 
trên cạn, xe đạp, xe máy và xe máy có bàn đạp với động cơ công suất thấp (moped).   

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện di chuyển trên cạn, trên không hoặc dưới nước; bộ phận 
phần cứng điện tử dùng cho xe ô tô, xe chạy trên đường ray và động cơ, tàu và máy bay; 
thiết bị chống trộm; thiết bị báo động để chống trộm dùng cho xe cộ; xe đạp; xe để di 
chuyển trên sân gôn; xe lăn; bơm hơi [phụ tùng của xe cộ]; xe máy; các bộ phận và phụ 
kiện dùng cho các sản phẩm trên.  
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Nhóm 15: Nhạc cụ bàn phím điện tử (nhạc cụ); nhạc cụ được điều khiển bằng máy vi 
tính; nhạc cụ được vận hành bằng điện tử; bộ phận điện tử dùng cho nhạc cụ; hệ thống gõ 
(hoặc trống) điện hoặc điện tử; thiết bị tổng hơp âm thanh và nhạc (synthesizer); nhạc cụ; 
nhạc cụ được điều khiển bằng phần mềm máy tính; nhạc cụ được lắp vào các chuỗi hệ 
thống chương trình; đàn pi-a-nô điện tử; thiết bị và dụng cụ gây hiệu ứng âm thanh dùng 
với nhạc cụ; thiết bị tạo âm thanh dùng với nhạc cụ; nhạc cụ điện và điện tử; túi dùng cho 
nhạc cụ; hộp âm nhạc; vỏ đựng nhạc cụ; giá để nhạc cụ; bàn phím dùng cho nhạc cụ. 

 
Nhóm 34: Vật dụng của người hút thuốc; diêm; bật lửa cho người hút thuốc; thuốc lá điện 
tử.   

 
Nhóm 39: Vận chuyển; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; sắp xếp các chuyến du lịch; cho 
thuê ngắn hạn và cho thuê xe để di chuyển trên bộ, xe đạp, xe máy và xe máy có bàn đạp; 
dịch vụ dẫn hướng sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); dịch vụ thông tin và hướng 
dẫn du lịch và lữ hành; lên kế hoạch tuyến du lịch; thông tin vận chuyển và giao thông; 
dịch vụ vận tải; cung cấp thông tin về đi lại, du lịch, địa lý, nơi đến, bản đồ, lên kế hoạch 
tuyến du lịch, thông tin vận chuyển và giao thông, và hướng dẫn lái xe và đi lại thông qua 
trang web và cơ sở dữ liệu máy tính có thể tìm kiếm trực tuyến; cung cấp bản đồ tương 
tác; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; lưu trữ dữ liệu hoặc tài 
liệu được lưu trữ điện tử; dịch vụ tư vấn và cố vấn về các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ đánh giá và theo dõi sức khỏe, tình trạng sức khỏe, sự vận động và sự 
khỏe mạnh; cung cấp thông tin trong lĩnh vực sức khỏe, tình trạng sức khỏe, sự vận động 
và sự khỏe mạnh; cung cấp thông tin về sức khỏe, tình trạng sức khỏe, sự vận động và sự 
khỏe mạnh thông qua trang web.  

 

 
(210) 4-2015-04254 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.13; A5.7.23 
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị cảm biến, màn hình và thiết bị hiển thị dùng để theo dõi kiểm tra về 

sức khỏe, tình trạng sức khỏe, sự vận động và sự khỏe mạnh; thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 11: Dụng cụ chiếu sáng, làm nóng, làm tan băng và điều hòa không khí và các bộ 
phận; bộ phận, phụ tùng và phụ kiện để chiếu sáng, làm nóng, làm tan băng và điều hòa 
không khí và các bộ phận, phụ tùng và phụ kiện khác dùng cho phương tiện di chuyển 
trên cạn, xe đạp, xe máy và xe máy có bàn đạp với động cơ công suất thấp (moped).  

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện di chuyển trên cạn, trên không hoặc dưới nước; bộ phận 

phần cứng điện tử dùng cho xe ô tô, xe chạy trên đường ray và động cơ, tàu và máy bay; 
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thiết bị chống trộm; thiết bị báo động để chống trộm dùng cho xe cộ; xe đạp; xe để di 

chuyển trên sân gôn; xe lăn; bơm hơi [phụ tùng của xe cộ]; xe máy; các bộ phận và phụ 

kiện dùng cho các sản phẩm trên. 

 

Nhóm 15: Nhạc cụ bàn phím điện tử (nhạc cụ); nhạc cụ được điều khiển bằng máy vi 

tính; nhạc cụ được vận hành bằng điện tử; bộ phận điện tử dùng cho nhạc cụ; hệ thống gõ 

(hoặc trống) điện hoặc điện tử; thiết bị tổng hợp âm thanh và nhạc (synthesizer); nhạc cụ; 

nhạc cụ được điều khiển bằng phần mềm máy tính; nhạc cụ được lắp vào các chuỗi hệ 

thống chương trình; đàn pi-a-nô điện tử; thiết bị và dụng cụ gây hiệu ứng âm thanh dùng 

với nhạc cụ; thiết bị tạo âm thanh dùng với nhạc cụ; nhạc cụ điện và điện tử; túi dùng cho 

nhạc cụ; hộp âm nhạc; vỏ đựng nhạc cụ; giá để nhạc cụ; bàn phím dùng cho nhạc cụ. 

 

Nhóm 16: Con dấu (tem) địa chỉ; tem thư; giấy, bìa cứng và đồ làm từ giấy và bìa cứng, 

không nằm trong các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh; văn phòng phẩm; 

nhãn dính và chất dính dùng cho mục đích văn phòng phẩm/hoặc gia đình; dụng cụ của 

họa sĩ; bút vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không bao gồm đồ nội thất); đồ dùng 

(không bao gồm dụng cụ) hướng dẫn và dạy học; vật liệu dẻo để đóng gói (không thuộc 

các nhóm khác); chữ in của máy in; bản kẽm; ấn phẩm trong lĩnh vực máy vi tính; ấn 

phẩm trong lĩnh vực máy tính bảng; ấn phẩm trong lĩnh vực các sản phẩm đa phương tiện, 

các sản phẩm tương tác và các dịch vụ trực tuyến; xuất bản phẩm; tạp chí xuất bản định 

kỳ; sách; tạp chí; bản tin được ra định kỳ; sách nhỏ để quảng cáo; cuốn sách nhỏ; sách 

mỏng; sách hướng dẫn; tập san, tờ rơi; thiệp chúc mừng; vật liệu quảng cáo và tiếp thị; ca-

ta-lô; ca-ta-lô liên quan đến phần mềm máy vi tính; sách nhỏ để quảng cáo về máy vi 

tính; sách hướng dẫn sử dụng máy vi tính; xuất bản phẩm về phần cứng máy vi tính; sách 

hướng dẫn tham khảo phần cứng máy vi tính; sách hướng dẫn dành cho người sử dụng 

phần cứng máy vi tính; sách hướng dẫn máy vi tính; cẩm nang máy vi tính; xuất bản phẩm 

liên quan đến công nghệ, công nghệ số và đồ điện tử; ca-ta-lô liên quan đến nhạc cụ và 

thiết bị âm nhạc; ca- ta-lô liên quan đến thiết bị viễn thông, điện thoại di động, thiết bị số 

điện tử cầm tay và di động để gửi và nhận các cuộc điện thoại, fax, thư điện tử, vi-đê-ô, 

tin nhắn tức thời, nhạc, các tác phẩm nghe nhìn và các tác phẩm đa phương tiện khác, và 

các dữ liệu số khác, sách âm nhạc; sách hướng dẫn âm nhạc; tạp chí âm nhạc; phụ kiện để 

bàn, danh bạ điện thoại và địa chỉ, sổ nhật ký công tác, sổ nhật ký, lịch, áp phích, ảnh 

chụp có khung và ảnh chụp không có khung; họa tiết in cho áo phông và áo nỉ, vật liệu để 

hiển thị, đề-can và nhãn dính trên bộ phận hãm xung của ô tô; sách nhỏ để bán với băng 

âm thanh; bộ phận và linh kiện cho các sản phẩm nói trên. 

 
Nhóm 34: Vật dụng của người hút thuốc; diêm; bật lửa cho người hút thuốc; thuốc lá điện 

tử.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ đánh giá và theo dõi sức khỏe, tình trạng sức khỏe, sự vận động và sự 

khỏe mạnh; cung cấp thông tin trong lĩnh vực sức khỏe, tình trạng sức khỏe, sự vận động 

và sự khỏe mạnh; cung cấp thông tin về sức khỏe, tình trạng sức khỏe, sự vận động và sự 

khỏe mạnh thông qua trang web.  
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(210) 4-2015-05153 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 1.15.23 
(731) DAL.KOMM CO., LTD.   (KR) 

9F Bundang First Tower, 55, Bundang-
ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 16: Lịch; thiếp chúc mừng; ấn phẩm (trừ sách và tạp chí xuất bản định kỳ); sổ ghi 

chép; thiệp quà tặng; thiếp mời; danh thiếp; phiếu; tranh; tranh vẽ; tác phẩm điêu khắc 
được làm từ giấy bồi; mô hình mẫu của kiến trúc sư; sách; giấy dính; hộp bằng bìa cứng 
dùng để bao gói; giấy ăn; giấy vệ sinh; hộp làm bằng giấy; túi và bao làm bằng giấy. 

 
Nhóm 21: Ca; ly; đĩa; đồ dùng để uống trà (đồ dùng trên bàn); đồ dùng để uống cà phê 
(đồ dùng trên bàn); cốc; vật trang trí bàn ăn; bình; đồ pha trà; vật dụng lọc cà phê không 
dùng điện; bình cà phê không dùng điện; cối xay cà phê thao tác bằng tay; ống hút để 
uống; bộ đồ uống rượu (khay để phục vụ); lọ đựng bánh qui; thùng; hộp đựng kẹo; chai lọ 
(không phải bình); bát đĩa bằng sành; giá đỡ nến.  

 
Nhóm 24: Chăn đơn; chăn du lịch (chăn cuộn); chăn bông; tấm bọc đệm; khăn rửa bát; 
khăn trải bàn (không làm bằng giấy); vải dùng để bọc đồ đạc; khăn ăn bằng vải dệt; tấm 
phủ bằng vải; dải khăn trải giữa bàn để trang trí; khăn tay bằng vải; khăn lau bằng vải.  

 
Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê đã được rang; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở sô cô la; 
đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; trà trái cây; trà xanh; trà ướp lạnh; trà; đồ uống cùng 
với chất nền là trà; bánh kẹo; bánh mì; kem lạnh; sô cô la; kẹo; bánh ngọt; bánh gạo; đồ 
ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; các sản phẩm từ sô cô la.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn cà phê và ca cao; dịch vụ cửa hàng bán lẻ cà phê; 
dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực cà phê; dịch vụ cửa hàng bán buôn cà phê 
chưa rang, dịch vụ cửa hàng bán lẻ cà phê chưa rang; dịch vụ trung gian thương mại trong 
lĩnh vực đồ uống trên cơ sở cà phê; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực đồ uống 
trên cơ sở trà; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực đồ uống cùng với chất nền là 
trà; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực xi rô cà phê; dịch vụ trung gian thương 
mại trong lĩnh vực các vật dụng lọc cà phê bằng giấy; dịch vụ trung gian thương mại trong 
lĩnh vực ca/chén vại; dịch vụ thu xếp việc bán đồ bằng vải dùng cho giường; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ túi và ví; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực máy pha cà phê dùng 
điện cho mục đích gia dụng; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực cối xay cà phê 
thao tác bằng tay; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực lịch; dịch vụ trung gian 
thương mại trong lĩnh vực văn phòng phẩm; dịch vụ mua sắm sách cho người khác [mua 
sách cho người khác]; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực bộ đồ uống cà phê (bộ 
đồ ăn); dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực «.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cửa hàng phục vụ cà phê; 
phòng trà; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ chuỗi nhà hàng; dịch vụ tiệm 
bánh; dịch vụ quán rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự chọn (buffet); dịch vụ nhà hàng ăn 
uống theo phong cách phương Tây; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán 
phục vụ cốc-tai; dịch vụ nhà hàng ăn uống theo phong cách Hàn Quốc; dịch vụ cung cấp 
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bữa ăn trong chuyến bay trên máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ cung cấp phòng tổ chức hội nghị; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-06396 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

mạ, đỏ, đen, trắng 
(731) SUMITOMO FORESTRY CO., LTD.  

(JP) 
3-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu kim loại dùng cho xây dựng hoặc công trình xây dựng; mặt bậc thang 

[bằng kim loại]; lớp ốp tường [bằng kim loại]; lưới [bằng kim loại]; hàng rào [bằng kim 
loại]; cửa thông gió [bằng kim loại]; ống nước [bằng kim loại]; tấm lát [bằng kim loại]; 
khung thép dùng cho xây dựng; bảng bằng kim loại cho kệ dùng trong xây dựng; bản lề 
[bằng kim loại]; tay vịn [bằng kim loại]; tấm ốp trần [bằng kim loại]; vòng để gõ cửa 
[bằng kim loại]; máng nước [bằng kim loại]; giá máng tiêu nước [bằng kim loại]; ròng rọc 
hoặc con lăn ở cửa để trượt [bằng kim loại]; cửa [bằng kim loại]; tay nắm cửa [bằng kim 
loại]; cơ cấu đóng cửa [bằng kim loại và không dùng điện]; cột trụ [bằng kim loại]; ván 
ốp chân tường [bằng kim loại]; cửa chậm bắt lửa [bằng kim loại]; tấm lát sàn [bằng kim 
loại]; cửa sổ [bằng kim loại]; tay nắm cửa sổ [bằng kim loại]; khung cửa sổ [bằng kim 
loại]; ròng rọc ở cửa sổ [bằng kim loại]; cổng [bằng kim loại]; ván sàn [bằng kim loại]; 
cửa chớp [bằng kim loại]; mối nối bằng kim loại cho đường ống, mép (gờ) bằng kim loại; 
khóa an toàn bằng kim loại, trừ khóa điện; chìa khóa; vòng đeo chìa khóa bằng kim loại; 
khóa móc; phụ kiện lắp ráp đồ gỗ bằng kim loại; két sắt; giá cố định để treo đồ bằng kim 
loại; mối nối bằng kim loại dùng cho đường ống; cửa trước bằng kim loại, cửa sau bằng 
kim loại; khung trượt bằng nhôm; cửa nhôm; cửa thép. 

 
Nhóm 09: Thiết bị báo cháy, thiết bị báo khí; thiết bị cảnh báo chống trộm. 

 
Nhóm 11: Bộ bệ xí vệ sinh có ghế ngồi; phòng tắm đúc sẵn được bán thành một bộ; vòi 
nước; van kiểm soát cho bể chứa; vòi đường ống nước [đầu vòi]; máy nước nóng sử dụng 
năng lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; máy nước nóng dùng gaz [cho mục đích gia dụng]; 
bếp nấu có mặt bếp rộng để chuẩn bị  đồ ăn; chậu rửa nhà bếp; lò nấu nướng dùng gaz 
[cho mục đích gia dụng]; máy lọc nước dùng cho gia dụng; bể xử lý nước thải cho mục 
đích sinh hoạt, bể tự hoại cho mục đích sinh hoạt; bộ thiết bị nhà vệ sinh có vòi rửa; thiết 
bị phân phối chất khử trùng cho nhà vệ sinh; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh kiểu Nhật; phụ 
kiện bồn tắm; bộ bồn tắm gắn liền sàn phòng tắm; bồn tắm tạo bọt khí; vòi hoa sen; bộ 
bồn tắm gồm bồn tắm gắn với sàn phòng tắm, vòi phun nước; vòi phun nước nóng; đầu 
ống tiêu nước; bộ dụng cụ nhà bếp gồm bếp nấu có mặt bếp rộng để chuẩn bị đồ ăn và 
chậu rửa và tủ đựng đồ ăn liền thành một khối. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng gốm sứ, gạch và  vật liệu xây dựng chịu lửa không 
bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng vật liệu tổng hợp; tấm bằng vật liệu tổng hợp [cho 
mục đích xây dựng]; vật liệu lát sàn hoặc phủ tường bằng vật liệu tổng hợp; nhựa đường 
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và vật liệu công trình xây dựng hoặc xây dựng bằng nhựa đường; dạ phớt phủ nhựa đường 
[cho mục đích xây dựng]; nỉ phủ nhựa đường để lợp mái; giấy lợp mái phủ nhựa đường; 
vật liệu công trình xây dựng hoặc xây dựng bằng cao su; thạch cao [cho mục đích xây 
dựng]; vật liệu công trình xây dựng hoặc xây dựng bằng thạch cao; xi măng và sản phẩm 
xi măng; tấm xi măng được gia cố bằng sợi gỗ [tấm xi măng độn vỏ bào]; gỗ xây dựng; 
tấm gỗ; ván ép; gỗ nhân tạo; tấm xơ ép; tre [vật liệu xây dựng]; xà bằng gỗ; trần nhà 
không bằng kim loại; gỗ chịu lửa; gỗ được bảo quản [gỗ chống mục]; gỗ khúc [vật liệu 
xây dựng]; tấm ván sàn [không bằng kim loại]; kính xây dựng; kính tấm có cốt lưới [dùng 
cho xây dựng]; kính phẳng nhiều lớp [dùng cho xây dựng]; kính tấm có hình [dùng cho 
xây dựng]; tấm lợp bằng kính; kính truyền tia cực tím [dùng cho xây dựng]; kính hấp thụ 
tia hồng ngoại [dùng cho xây dựng]; kính tấm thông thường [dùng cho xây dựng]; vật 
ngăn phòng bao gồm cửa ra vào và thùng đựng của chúng [không bằng kim loại]; tấm 
chắn không bằng kim loại được dán giấy mỏng có thanh trượt kiểu Nhật [shoji]; cửa trượt 
[không bằng kim loại]; bức vách ngăn trong nhà không bằng kim loại có thanh trượt kiểu 
Nhật [fusuma]; tấm vữa; lớp phủ bằng thạch cao dùng trong nội thất; sàn ghép gồm tấm 
xơ ép, ván ép, lớp gỗ dán bóc, ván xẻ và tấm để hoàn thiện bề mặt. 

 
Nhóm 20: Khóa [không dùng điện và không bằng kim loại]; đồ đạc trong nhà; tủ đựng 
nhiều ngăn kéo và tủ đựng quần áo; tủ đựng; bàn trang điểm trong phòng tắm; tủ giày; giá 
sách; bàn gồm mặt bàn và chân đỡ được làm bằng thép và cao su. 

 

Nhóm 24: Vải dầu; vải phết keo không thấm nước; vải phủ bằng nhựa vinyl; vải tráng cao 
su; vải da; vật liệu dùng để lọc làm bằng vải dệt. 

 

Nhóm 27: Giấy dán tường.  
 

Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ đạc trong nhà; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn phụ kiện nghề mộc; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thiết bị nhà bếp, 
dụng cụ làm sạch và đồ dùng giặt rửa; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vật liệu xây dựng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ nghề mộc; dịch vụ làm đồ gỗ; bọc đệm; lắp đặt tấm 
bằng kim loại dùng cho xây dựng; chống ẩm dùng cho xây dựng; dịch vụ lợp mái; tư vấn 
xây dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị kiểm soát ô nhiễm nguồn nước; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng thiết bị lọc nước; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị làm nóng nước dùng gaz; 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng lò nấu không dùng điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nồi nấu và 
chảo nấu; sửa chữa hoặc bảo dưỡng phụ kiện phòng tắm. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế xây dựng nội thất và ngoại thất; dịch vụ thiết kế công nghiệp; 
dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế sản phẩm; dịch vụ thiết kế kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2015-08372 (220) 10.04.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.11.5 
(591) Nâu, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tứ Mộc An  (VN) 
¤ 1/157A khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò 
Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
560 

(511)   Nhóm 29: Nấm linh chi sấy khô (không dùng cho mục đích y tế); bào tử nấm linh chi sấy 
khô; nấm sấy khô các loại cụ thể: nấm bào ngư; nấm rơm; nấm mèo.  

 

 
(210) 4-2015-10094 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.21; A5.5.20; A5.3.13; 

26.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
thương mại quốc tế HAPI  (VN) 
Tầng 3, số nhà 23D4, khu giãn dân Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình nước nóng lạnh; bếp điện; lò vi sóng; máy hút mùi; quạt 

điện.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ qua mạng internet, qua điện thoại, trong cửa hàng, siêu thị, 
đại siêu thị: thiết bị lọc nước, bình lọc nước, màng lọc, lõi lọc, than hoạt tính dùng cho hệ 
thống lọc, máy bơm nước, đồ điện gia dụng, máy phát điện, bàn là, máy pha cà phê, lò 
nướng thủy tinh, bếp hồng ngoại, tivi, dàn âm thanh, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy 
sưởi, máy hút ẩm, tủ chống ẩm, điều hòa nhiệt độ, máy hút bụi, bàn là, quạt điện, máy 
ảnh, máy quay, bình nước nóng lạnh, nồi cơm điện, tủ nấu cơm, máy rửa bát đĩa, cây nước 
nóng lạnh, máy tạo ozon, bếp điện, bếp gas, lò vi sóng, máy làm sữa đậu nành, máy xay 
sinh tố, máy ép trái cây, máy xay thịt, máy làm sữa chua, máy vắt hoa quả, lò nướng, máy 
hút mùi, máy tính, máy hủy tài liệu, máy chiếu, máy in, máy đếm tiền, tủ bếp, bàn ghế, 
giá bày hàng, lương thực, thực phẩm, đồ uống; đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công nội thất; sửa chữa bảo dưỡng thiết bị lọc nước; lắp đặt hệ 
thống điện; lắp đặt hệ thống camera giám sát; lắp đặt hệ thống lọc nước tổng thể; lắp đặt 
hệ thống cấp thoát nước. 

 
 

(210) 4-2015-11652 (220) 12.05.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.3.1; 4.5.1; 26.1.1; A5.5.21 
(591) Trắng, tím, đen 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

giải pháp Việt Nam  (VN) 
Số 201 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình; dịch vụ 

trị liệu, dịch vụ tắm hơi.  
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(210) 4-2015-12339 (220) 19.05.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh  (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi chạy bằng điện; đèn bắt muỗi bằng ánh sáng điện tử; máy xay 

sinh tố, máy ép hoa quả, nồi, chảo (tất cả không dùng điện). 
 

 
(210) 4-2015-12367 (220) 19.05.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) TO/M/14/02974 19.11.2014 TO 

(531) 2.7.23; 26.1.1; 26.1.6 
(731) FACEBOOK, INC.  (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, United States  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Công cụ phát triển phần mềm máy tính; phần mềm máy tính sử dụng như giao 

diện lập trình ứng dụng; giao diện lập trình ứng dụng cho phần mềm máy tính mà tạo điều 
kiện thuận lợi cho dịch vụ trực tuyến cho mạng xã hội, xây dựng các ứng dụng mạng xã 
hội và cho phép tìm kiếm dữ liệu, tải dữ liệu lên, tải dữ liệu xuống, truy cập và quản lý dữ 
liệu; phần mềm máy tính có phép tải lên, tải xuống, truy cập, đăng, hiển thị, gắn thẻ, nhật 
ký cá nhân điện tử, truyền theo dòng, liên kết, chia sẻ hoặc cung cấp các phương tiện 
truyền thông điện tử hoặc thông tin qua mạng máy tính và mạng truyền thông; phần mềm 
máy tính thương mại điện tử có thể tải xuống được cho phép người sử dụng thực hiện các 
giao dịch kinh doanh điện tử qua mạng máy tính toàn cầu và mạng truyền thông; phần 
mềm dùng để gửi báo tin nhắn điện tử và nhắc lại qua internet; phần mềm dùng để truyền 
lệnh và dùng để gửi và nhận tin nhắn điện tử qua mạng internet; phần mềm máy tính có 
thể tải xuống được dùng để sửa đổi hình thức và cho phép truyền nội dung hình ảnh, âm 
thanh hình ảnh và hình ảnh động; phần mềm máy tính dùng để thu thập, soạn thảo, tổ 
chức, sửa đổi, truyền, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; phần mềm công cụ tìm kiếm 
trên máy tính. 

 
Nhóm 38: Cung cấp thông tin về các vấn đề xã hội và chính trị từ các chỉ mục và cơ sở dữ 
liệu thông tin có thể tra cứu được, bao gồm cả văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ 
họa, hình ảnh nhiếp ảnh và thông tin thị giác âm thanh, trên các mạng máy tính và mạng 
truyền thông; cung cấp sự truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính trong các lĩnh vực mạng xã 
hội, giới thiệu và hẹn hò mang tính xã hội. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dữ liệu máy tính, dữ liệu điện tử và dữ liệu trực tuyến trong các lĩnh 
vực giải trí và trong các lĩnh vực trung học, cao đẳng và đại học, các nhóm lợi ích xã hội 
và cộng đồng; dịch vụ tạp chí điện tử và nhật ký cá nhân điện tử (blog) có nội dung chung 
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chung hoặc cụ thể cho người sử dụng; dịch vụ xuất bản điện tử cho người khác; dịch vụ 
giải trí, cụ thể là tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ trò chơi cho một người, nhiều 
người hoặc tương tác với nhau cho các trò chơi được chơi qua mạng máy tính hoặc mạng 
thông tin liên lạc; cung cấp thông tin về trò chơi viđêô và trò chơi máy tính trực tuyến 
thông qua mạng máy tính hoặc mạng thông tin liên lạc; sắp xếp và tiến hành các cuộc thi 
và tạo điều kiện cho các sự kiện cho người chơi trò chơi máy tính và trò chơi viđêô; cung 
cấp phương kế trực tuyến (dữ liệu mang bản chất giáo dục) cho các nhà phát triển phần 
mềm; cung cấp chương trình cuộc thi và chương trình giải thưởng mang tính khuyến 
khích để nhận biết, khen thưởng và khích lệ cá nhân và nhóm cam kết tham gia vào các 
hoạt động tự cải tiến, tự hoàn thành ước nguyện của chính mình, từ thiện, nhân đạo, tình 
nguyện viên, dịch vụ công cộng và cộng đồng và các hoạt động nhân đạo và chia sẻ sản 
phẩm sáng tạo; tổ chức và tài trợ cuộc thi và chương trình giải thưởng mang tính khuyến 
khích cho các nhà phát triển phần mềm; xuất bản tài liệu giáo dục, cụ thể là xuất bản 
sách, tạp chí, bản tin và các ấn phẩm điện tử; dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức và tiến 
hành hội nghị, khóa học, hội thảo và đào tạo trực tuyến trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị, 
mạng xã hội, mạng internet và các phương tiện truyền thông xã hội, và phân phát các tài 
liệu cho khóa học có liên quan. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo ra các cộng đồng ảo cho những người sử dụng 
đã đăng ký để tổ chức các nhóm và các sự kiện, tham gia các cuộc thảo luận, nhận được 
phản hồi từ những người cùng lứa tuổi của họ và tham gia vào mạng xã hội, kinh doanh và 
cộng đồng; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ lưu trữ các phương tiện điện tử cho người 
khác để tổ chức và điều hành các cuộc họp, các sự kiện và các cuộc thảo luận tương tác 
qua mạng truyền thông; dịch vụ cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là lưu trữ các ứng 
dụng phần mềm máy tính của người khác; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng có tính năng 
phần mềm để kết nối hoặc tạo thuận lợi cho việc tải lên, tải xuống, chuyển, đăng, hiển thị, 
viết nhật ký cá nhân điện tử (blogging), liên kết, sửa đổi, chia sẻ hoặc cung cấp các 
phương tiện truyền thông điện tử hoặc các thông tin qua mạng truyền thông; cung cấp 
dịch vụ mạng trực tuyến cho phép người sử dụng chuyển dữ liệu nhận dạng cá nhân và 
chia sẻ dữ liệu nhận dạng cá nhân với và trong phương tiện đa trực tuyến; cung cấp tiện 
nghi trực tuyến với công nghệ cho phép người dùng trực tuyến tạo hồ sơ cá nhân có tính 
năng xã hội và thông tin mạng kinh doanh và để chuyển giao và chia sẻ thông tin đó trong 
phương tiện đa trực tuyến; cung cấp sử dụng tạm thời các ứng dụng phần mềm không tải 
xuống được cho nối mạng xã hội, tạo ra một cộng đồng ảo, và truyền tải âm thanh, viđêô, 
hình ảnh, ảnh chụp, văn bản, đồ họa và dữ liệu; dịch vụ máy tính dưới dạng các trang trực 
tuyến có tính năng tùy chỉnh thông tin người dùng cụ thể hoặc xác định, hồ sơ cá nhân, 
âm thanh, viđêô, hình ảnh, ảnh chụp, văn bản, đồ họa và dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể 
là, cung cấp công cụ tìm kiếm cho việc thu thập dữ liệu trên mạng máy tính và truyền 
thông toàn cầu; cung cấp phần mềm thương mại điện tử không tải xuống được cho phép 
người dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử qua mạng thông tin và máy tính 
toàn cầu; dịch vụ máy tính, cụ thể là, nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng cung cấp phần mềm 
giao diện lập trình ứng dụng (API) để cung cấp các gợi ý quà tặng và cho phép người 
dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) có tính năng phần mềm để cung cấp gợi ý quà 
tặng, gửi báo tin nhắn điện tử, để truyền lệnh, gửi và nhận thư điện tử, và cho phép người 
dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung 
cấp nền hệ thống như một dịch vụ (PaaS) có tính năng công nghệ cho phép các doanh 
nghiệp, các tổ chức và cá nhân tạo và quản lý sự hiện diện trực tuyến của họ và giao tiếp 
với người sử dụng thông tin trực tuyến và tin nhắn liên quan đến các hoạt động, các sản 
phẩm và dịch vụ của họ và tham gia vào mạng kinh doanh và nối mạng xã hội; cung cấp 
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công cụ tìm kiếm cho việc thu thập dữ liệu thông qua mạng thông tin liên lạc; cung cấp 
tiện nghi trực tuyến đưa cho người dùng khả năng tải lên, chỉnh sửa và chia sẻ âm thanh, 
viđêô, hình ảnh, ảnh chụp, văn bản, đồ họa và dữ liệu; điều hành công cụ tìm kiếm; dịch 
vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp phương tiện tương tác trực tuyến với công nghệ cho phép 
người dùng quản lý các tài khoản mạng âm thanh, hình ảnh, xã hội và kinh doanh trực 
tuyến của họ; cung cấp phần mềm trực tuyến cho việc thay đổi sự xuất hiện và cho phép 
truyền tải âm thanh, viđêô, hình ảnh, ảnh chụp, văn bản, đồ họa và dữ liệu; dịch vụ chia sẻ 
tệp tin, cụ thể là cung cấp phương tiện trực tuyến với công nghệ cho phép người dùng tải 
lên và tải về các tập tin điện tử.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ giới thiệu, mạng và hẹn hò mang tính xã hội; cung cấp thông tin và 
dịch vụ mang tính xã hội trong các lĩnh vực phát triển cá nhân, cụ thể là tự cải tiến, tự 
hoàn thành ước nguyện của chính mình, từ thiện, nhân đạo, tình nguyện viên, dịch vụ 
công cộng và cộng đồng, và các hoạt động nhân đạo; cung cấp dịch vụ xác thực danh tính 
người sử dụng (danh tính trực tuyến) trong các giao dịch thương mại điện tử; cung cấp 
dịch vụ xác thực danh tính người sử dụng (danh tính trực tuyến) trong giao dịch chuyển 
vốn điện tử, giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ và giao dịch kiểm tra điện tử thông qua 
mạng máy tính toàn cầu.  

 

 
(210) 4-2015-13432 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuyển  (VN) 
Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi du lịch; ví da; ô; gậy chống. 
 

Nhóm 21: Đồ thủy tinh bao gồm: tách, chén, cốc, ấm trà, đồ pha trà; đồ sứ bao gồm: đồ 
trang trí bằng sứ, đồ sứ cho mục đích gia dụng cụ thể là đồ sứ để chứa đựng bao gồm: bát 
đĩa, cốc chén, bộ đồ uống trà, ấm pha trà; bộ ấm chén; giá để khay, để bình; đĩa; lược; 
máy xay cà phê loại nhỏ vận hành bằng tay; máy xay sinh tố loại nhỏ vận hành bằng tay. 

 
Nhóm 25: Quần áo các loại; quần áo thể dục, thể thao; mũ nón; đồ đội đầu; khăn quàng 
cổ; thắt lưng da (trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-13856 (220) 08.11.2013 

(641) 4-2013-26472 (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.15.15; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Trắng, tím đỏ, vàng da cam 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ 

Hàng không Sân bay Nội Bài  
(VN) 
Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 38: Đại lý dịch vụ viễn thông.  
 

Nhóm 41: Hoạt động của các cơ sở thể thao; công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; 
hoạt động vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nhà thuốc, cụ thể là tư vấn về cách dùng thuốc, và điều trị triệu chứng 
của các bệnh đơn giản kèm theo việc cung cấp thuốc; dịch vụ tắm hơi, xoa bóp và các 
dịch vụ tăng cường sức khỏe; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. 

 

 
(210) 4-2015-13857 (220) 08.11.2013 

(641) 4-2013-26471 (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.15.15; 26.13.25 
(591) Trắng, tím đỏ, vàng da cam 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ 

Hàng không Sân bay Nội Bài  
(VN) 
Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Hoạt động của các cơ sở thể thao; công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; 

hoạt động vui chơi giải trí. 
 

 
(210) 4-2015-13858 (220) 08.11.2013 

(641) 4-2013-26470 (441) 25.03.2016 
  
(591) Trắng, tím đỏ 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ 

Hàng không Sân bay Nội Bài  
(VN) 
Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng miễn thuế phục vụ khách xuất, nhập, quá cảnh, cụ thể là: đồ lưu 

niệm, thực phẩm, đồ uống không có cồn, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, sách báo, thiết bị 
liên lạc viễn thông, đá quý; mua bán, xuất nhập khẩu các loại khuôn mẫu (cụ thể là khuôn 
dùng cho nhà bếp, khuôn cắt bánh, khuôn đúc bằng kim loại, khuôn đúc bằng cao su cứng 
và rắn ebonite, khuôn dùng cho nha sĩ, khuôn in, khuôn (bộ phận của máy), khuôn đặt 
giấy (bộ phận của máy in), composite và các hàng hóa làm từ composite, nhựa, giấy, các 
tông, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, amiăng, mi ca (cụ thể là vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói bao gồm trong nhóm 16, chữ in, bản in đúc (clisê), Cao su, nhựa pec- ca, 
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gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này bao gồm trong nhóm 17, 
bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, 
ống mềm phi kim loại), thủy tinh và các hàng hóa từ thủy tinh (như vải bằng sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt và các sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ 
gốm, đồ sành, đồ sứ, gỗ và các hàng hóa từ gỗ gỗ (như sợi gỗ, guốc gỗ và các sản phẩm 
được làm, từ vật liệu này bao gồm trong nhóm 20 và 28), đồ nội thất dùng cho gia đình 
(bộ ghế sofa, kệ gỗ, bàn làm việc, bàn máy tính, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, bộ salon, bộ 
bàn ăn, giường, kệ tivi, bộ bàn trà, đồ nội thất khác trong nhóm 20, tủ giầy), trường học, 
đồ dùng văn phòng, văn phòng phẩm, đồ dùng dùng trong giảng dạy và học tập, đồ chơi, 
thiết bị và dụng cụ thể thao, thiết bị (cụ thể là thiết bị cho rửa xe cộ, thiết bị mở cửa bằng 
điện, thiết bị khoan nổi (nổi và không nổi), thiết bị hàn dùng điện, thiết bị chuyển vận 
dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, thiết bị 
nâng, thiết bị kéo đẩy goòng (thiết bị mỏ), thiết bị để gia công cơ khí, thiết bị phun mực 
cho máy in, thiết bị và máy đánh bóng), phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và 
các phụ tùng kèm theo, công cụ, nông cụ (cụ thể là công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao 
tác thủ công, dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công) và dụng cụ thủ công, thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ 
truyền thông, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng 
và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, 
cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu 
dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động 
hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, hàng hóa cách nhiệt (cụ thể 
là vải để cách nhiệt, sợi thủy tinh dùng để cách nhiệt, sơn cách nhiệt, giấy để cách nhiệt, 
vật chịu lửa để cách nhiệt, thạch cao cách nhiệt, phớt dùng để cách nhiệt, găng tay cách 
nhiệt, dầu để cách nhiệt, chất cách nhiệt, băng để cách nhiệt, vani cách nhiệt, lá kim loại 
để cách nhiệt), vải, da, giả da, hóa chất, keo dán, chất bôi trơn, dầu và mỡ công nghiệp, 
thiết bị viễn thông; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng 
cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng (cụ thể là 
dịch vụ đánh máy chữ, xử lý văn bản, dịch vụ ghi chép lại, dịch vụ sắp xếp và biên tập tài 
liệu, dịch vụ sao chép tài liệu, tuyển dụng lao động, quản lý nhân sự).  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn, môi giới, cho thuê bất động sản; đại lý thu đổi 
ngoại tệ; đại lý bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt trang thiết bị phục vụ mặt đất ngành hàng không, hệ thống điện, hệ 
thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí, hệ thống xây dựng; bảo dưỡng và 
sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ; dịch vụ vệ sinh nhà cửa và công trình; 
dịch vụ giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú. 

 
Nhóm 38: Đại lý dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa; dịch vụ làm thủ tục hàng không tại 
thành phố cho khách đi máy bay; dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất cụ thể là: dịch vụ 
hành khách tại sân bay (như kiểm tra hộ chiếu của hành khách trước khi lên máy bay và 
hướng dẫn hành khách lên máy bay), dịch vụ hành lý (cụ thể là kiểm tra hành lý, cân hành 
lý, đóng gói, xếp dỡ và vận chuyển hành lý cho hành khách), dịch vụ hàng hóa bưu kiện 
(cụ thể là kiểm tra bưu kiện, cân bưu kiện, đóng gói, xếp dỡ và vận chuyển bưu kiện cho 
hành khách), kiểm soát trọng tải máy bay, dịch vụ bốc dỡ hàng  hoá trên máy bay, chất 
xếp hàng hoá lên máy bay và cân bằng trọng tải máy bay; hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho 
vận tải đường sắt và đường bộ như: cho thuê bãi đỗ xe ô tô, bãi để xe đạp, xe máy; hoạt 
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động liên quan tới vận tải hành khách, động vật, hàng hóa bằng đường bộ như đưa hành 
khách bằng ô tô ra máy bay, vận chuyển động vật bằng ô tô, xếp dỡ hàng hoá của hành 
khách từ sân bay lên ô tô và từ ô tô ra máy bay; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ bưu 
chính bao gồm: dịch vụ đóng gói, nhận, vận chuyển và phát bưu phẩm, bưu kiện, thư, 
hàng hoá, dịch vụ bưu chính ủy thác; dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch 
vụ du lịch, lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý ban vé máy bay; thu gom rác thải.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nhà thuốc, cụ thể là tư vấn về cách dùng thuốc, và điều trị triệu chứng 
của các bệnh đơn giản kèm theo việc cung cấp thuốc, dịch vụ tắm hơi, xoa bóp và các 
dịch vụ tăng cường sức khỏe, dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. 

 

 
(210) 4-2015-14030 (220) 03.06.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 86470645 03.12.2014 US 

(531) 26.3.2; 26.4.2; 24.15.21; A15.9.11 
(591) Trắng, đỏ 
(731) GOOGLE INC.  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm cho phép tải lên, đăng tải, thể hiện, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực 

tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương tiện 
truyền thông điện tử qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo và xúc tiến 
thương mại thay mặt cho người khác; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo; dịch vụ 
xúc tiến thương mại dưới hình thức giải trí và giáo dục trực tuyến; dịch vụ xúc tiến thương 
mại dưới hình thức chia sẻ nội dung đa phương tiện qua internet và các mạng thông tin 
liên lạc khác; phát triển và cung cấp các chương trình tiếp thị cho các nhà quảng cáo, nhà 
tiếp thị, các đối tác và các nhà cung cấp nội dung; cung cấp thông tin các trang web nơi 
các nhà quảng cáo, nhà tiếp thị, các đối tác và các nhà cung cấp nội dung có thể tiếp cận, 
tham gia và tương tác với những người sử dụng trực tuyến nhằm mục đích quảng cáo hoặc 
tiếp thị; quản lý kinh doanh việc quảng cáo và xúc tiến thương mại trực tuyến; quản trị 
kinh doanh việc quảng cáo và xúc tiến thương mại trực tuyến; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin về thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thông tin thị trường; phân tích 
lưu lượng truy cập internet, cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, phân tích và báo cáo 
trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến; dịch vụ bán lẻ, cụ thể là dịch vụ bán lẻ trực tuyến phần 
mềm cho phép tải lên, đăng tải, thể hiện, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng nhật ký 
cá nhân (blogging), chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương tiện truyền thông điện tử 
qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ cung cấp thông tin, tham vấn và 
tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 
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Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng cáp, điện báo, điện thoại, ra-đi-ô hoặc ti vi; dịch 
vụ phát sóng âm thanh, viđêô và đa phương tiện qua internet và các mạng thông tin liên 
lạc khác; dịch vụ phát tin qua mạng toàn cầu www; dịch vụ truyền tải tin nhắn, dữ liệu và 
nội dung qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ cung cấp các diễn đàn, 
phòng trò chuyện trực tuyến, nhật ký, và trang nhật ký cá nhân trực tuyến dùng để truyền 
tải tin nhắn, lời nhận xét và các nội dung đa phương tiện giữa những người sử dụng trong 
lĩnh vực cùng quan tâm qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ truyền 
tải phương tiện truyền thông điện tử, nội dung đa phương tiện, viđêô, phim ảnh, tranh, 
hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung được tạo ra bởi người sử dụng, nội dung dưới dạng 
âm thanh và thông tin qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ cung cấp 
diễn đàn cộng đồng cho người sử dụng để đăng tải, tìm kiếm, xem, chia sẻ, phê bình, 
đánh giá, và nhận xét các viđêô và nội dung đa phương tiện khác qua internet và các mạng 
thông tin liên lạc khác; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính, cơ sở dữ liệu 
điện tử và cơ sở dữ liệu trực tuyến; dịch vụ cung cấp thông tin, tham vấn và tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động thể thao và 
văn hóa; dịch vụ giải trí và giáo dục có các phương tiện truyền thông điện tử, nội dung đa 
phương tiện, viđêô, phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung được tạo ra 
bởi người sử dụng, nội dung dưới dạng âm thanh và các thông tin có liên quan qua 
internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ nhật ký cá nhân trực tuyến (xuất bản 
các bài nhật ký trực tuyến); xuất bản các trang nhật ký cá nhân trực tuyến về thông tin 
trong các lĩnh vực phương tiện truyền thông điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim 
ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung được tạo ra bởi người sử dụng, nội dung 
dưới dạng âm thanh và thông tin có liên quan; dịch vụ xuất bản sách, tạp chí, xuất bản 
phẩm trực tuyến (không tải về được), văn bản (không phải là các văn bản quảng cáo); dịch 
vụ xuất bản các nội dung giải trí bằng hình ảnh, âm thanh và đa phương tiện kỹ thuật số; 
dịch vụ xuất bản kỹ thuật số trực tuyến cho xuất bản phẩm không tải về được (không phải 
là các văn bản quảng cáo); dịch vụ giải trí, cụ thể là điều khiển các cuộc thi; dịch vụ cung 
cấp cổng chia sẻ viđêô nhằm mục đích giải trí và giáo dục; dịch vụ cung cấp thông tin, 
tham vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và thiết kế về khoa học và 
công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được; 
cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho phép tải lên, chụp, 
đăng tải, thể hiện, chỉnh sửa, vận hành, truyền dữ liệu theo một dòng liên tục và ổn định, 
xem, duyệt trước, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), 
chia sẻ, xử lý dữ liệu, phân phối, xuất bản, sao chép, hoặc cung cấp phương tiện truyền 
thông điện tử, nội dung đa phương tiện, viđêô, phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh 
chụp, nội dung được tạo ra bởi người sử dụng, nội dung dưới dạng âm thanh và thông tin 
qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần 
mềm không tải về được cho phép chia sẻ nội dung đa phương tiện và các lời nhận xét giữa 
những người sử dụng; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được 
cho phép các nhà cung cấp nội dung theo dõi nội dưng đa phương tiện; cung cấp dịch vụ 
sử dụng tạm thời phần mềm phân tích không tải về được, cụ thể là phần mềm cung cấp số 
liệu thống kê về hành vi của người xem trực tuyến viđêô, phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn 
bản, ảnh chụp, trò chơi và nội dung được tạo ra bởi người sử dụng khác; cho thuê không 
gian lưu trữ nội dung đa phương tiện cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ các nội 
dung giáo dục và giải trí đa phương tiện cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ địa 
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chỉ trang tin điện tử trên máy tính chủ; cho thuê không gian lưu trữ các cơ sở dữ liệu; cho 
thuê không gian lưu trữ phần mềm; cho thuê không gian lưu trữ trang nhật ký cá nhân trực 
tuyến; dịch vụ cổng giao dịch điện tử dùng để truy cập trang web (thiết kế hoặc cho thuê 
không gian lưu trữ); dịch vụ cung cấp thông tin, tham vấn và tư vấn liên quan đến các dịch 
vụ nêu trên. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2015-15376 (220) 16.06.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.10; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
dịch vụ thương mại Sao Việt  
(VN) 
Lô 22-23 F1.11 Kinh Dương Vương, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; pin mặt trời; thiết bị sạc cho pin điện; ăng ten thu phát sóng 

vô tuyến; bộ khuếch đại âm thanh; dây cáp điện. 
 

Nhóm 11: Đèn pin sạc; quạt điện; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị chiếu sáng bằng 
điốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

Nhóm 21: Vợt bắt muỗi. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không 
khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây 
dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2015-15377 (220) 16.06.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.4.2; 6.1.2; 24.9.1 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá non 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
dịch vụ thương mại Sao Việt  
(VN) 
Lô 22-23 F1.11 Kinh Dương Vương, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn pin sạc; quạt điện; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị chiếu sáng bằng 

điốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 21: Vợt bắt muỗi. 
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(210) 4-2015-15397 (220) 16.06.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.6; 4.3.5; 1.15.11; 6.1.2; 5.5.19; 

A6.19.9 
(591) Hồng, xanh da trời, xanh lá cây, trắng, 

đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trà Thanh 
Hương  (VN) 
696 Trần Phú, phường Lộc Tiến, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao.  

 

 
(210) 4-2015-16518 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.20; A26.1.24 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Khương Gia Thịnh  
(VN) 
40/64B Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; sôcôla; bánh kẹo; kem lạnh.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn; chế phẩm để làm đổ uống; bia; đồ uống 
hỗn hợp, không cồn; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-16519 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.14; 1.15.23; 2.9.1; 24.15.21; 

A24.15.7 
(591) Đen, trắng, xanh lục lam, ghi 
(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Khương Gia Thịnh  
(VN) 
40/64B Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; dịch vụ sao chụp; sản xuất 
phim quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Biên tập băng hình; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; chụp ảnh dưới dạng vi 
phim; nhiếp ảnh ghi băng hình. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật; tư vấn thiết kế trang web. 

 
 

(210) 4-2015-16533 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.14; 5.3.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HUETRONICS  
(VN) 
Số 3, đường số 1, cụm công nghiệp An 
Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho nông nghiệp (là các chất kháng khuẩn, diệt khuẩn 
sử dụng cho cây trồng với tác dụng phòng ngừa bệnh, ngăn chặn sâu bệnh, diệt khuẩn, 
nấm gây bệnh cho cây trồng). 

 

Nhóm 40: Xử lý nước. 
 
 

(210) 4-2015-16716 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Elita Việt Nam  
(VN) 
Số 36, đường Đại Lộ Hoà Bình, phường 
Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; kem dưỡng da; son; bông tẩy trang; bút kẻ 
mày. 

 

Nhóm 21: Chổi (trang điểm má); chổi (trang điểm môi); nùi bông để thoa phấn (trang 
điểm). 

 

 
(210) 4-2015-17296 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.8; 24.15.2; 26.4.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Thiên Phước  (VN) 
142 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da, cụ thể là: ví, túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, cà vạt (cravat), thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-17332 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A2.9.16; A18.1.19; 18.1.23; 25.1.6; 

26.1.1; 7.3.2; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, trắng, vàng cam 

(540) 

  

(731) 1. Phạm Thùy Dương  (VN) 
Phòng 2305, tầng 23, tòa nhà VNT, 19 
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

2. Vũ Mộng Ngân  (VN) 
Tập thể cấp thoát nước, 101 Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Cá [không còn sống]; cá được bảo quản; tôm không còn sống; tôm hùm không 

còn sống; gia cầm không còn sống; thực phẩm làm từ cá. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; tôm nước ngọt [sống]; cá còn sống; tôm hùm [còn sống]; động 
vật giáp xác [sống]; rau tươi. 

 

 
(210) 4-2015-17505 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần N C T   (VN) 

7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để truyền phát và hiển thị nội dung kỹ thuật số, tác 

phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, 
phim, và âm nhạc; phần mềm máy tính dùng để trình duyệt và truy cập nội dung kỹ thuật 
số, tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, 
sách, phim và âm nhạc; chương trình máy vi tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương 
trình hoạt động của hệ thống máy vi tính.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nội dung kỹ thuật số, phần mềm máy tính, 
trò chơi trên máy tính, tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất 
bản phẩm điện tử, sách, phim, và nhạc, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy 
tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; quản lý dữ liệu bằng máy 
tính; dịch vụ marketting cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
internet; dịch vụ soạn thảo những bài quảng cáo đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo.   
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Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet và viễn thông; dịch vụ truyền tải qua 
phương  tiện truyền thông điện tử các nội dung đa phương tiện, viđêô, phim ảnh, hình ảnh, 
văn bản, nội dung do người dùng tạo, nội dung âm thanh và các thông tin thông qua 
internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp dịch vụ internet; truyền và phát âm 
thanh, hình ảnh về âm nhạc, biểu diễn và các hoạt động giải trí khác thông qua internet và 
các hệ thống viễn thông khác; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ 
cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); 
truyền thư tín và hình ảnh băng máy vi tính, dịch vụ truyền thông liên lạc bằng thiết bị 
đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc bằng máy vi tính, máy trạm).   

 
Nhóm 39: Lưu trữ (ở dạng vật lý/vật chất) các tài liệu điện tử. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; sản xuất chương trình 
biểu diễn; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
xuất bản báo điện tử trực tuyến; thông tin về lĩnh vực giải trí; dàn dựng buổi biểu diễn; 
cung cấp địa chỉ đường dẫn tới các website khác có các thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, 
các chương trình âm nhạc, viđêô ca nhạc, phỏng vấn người nổi tiếng, chương trình nói 
chuyện, các chương trình ti vi và ảnh của giới nghệ sĩ; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; 
dịch vụ giáo dục và giải trí có sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử, dữ liệu dưới 
dạng đa phương tiện, viđêô, phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, dữ 
liệu được tạo ra bởi người sử dụng, dữ lịệu dưới dạng âm thanh và các thông tin có liên 
quan thông qua các mạng máy tính và truyền thông; dịch vụ xuất bản các sản phẩm giải 
trí nghe-nhìn kỹ thuật số và các sản phẩm giải trí đa phương tiện; tổ chức các sự kiện giải 
trí và giáo dục đa phương tiện cho người khác     

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet; cung cấp việc sử dụng 
tạm thời các phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý các thông tin cá nhân 
trực tuyến; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được cho việc chỉ dẫn hình 
ảnh và đường đi; dịch vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; dịch vụ phân tích dữ 
liệu; dịch vụ tạo các danh mục thông tin, website và các nguồn thông tin khác (dịch vụ 
máy tính); cung cấp việc sử dụng các giao diện máy tính không thế tải xuống được nhằm 
cung cấp thông tin liên quan đến nhiều loại văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ họa 
và thông tin nghe nhìn; dịch vụ cung cấp công cụ tra cứu thông tin qua internet; thiết kế, 
tạo đặt chỗ máy chủ và duy trì website cho người khác; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
các phần mềm trực tuyến không tải được dùng trong thiết kế, tạo, đặt chỗ máy chủ, duy trì 
và quản lý các trang web cá nhân; ứng dụng phần mềm máy chủ cho người khác. 

 

 
(210) 4-2015-17506 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần N C T   (VN) 

7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để truyền phát và hiển thị nội dung kỹ thuật số, tác 

phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, 
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phim, và âm nhạc; phần mềm máy tính dùng để trình duyệt và truy cập nội dung kỹ thuật 
số, tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, 

sách, phim và âm nhạc; chương trình máy vi tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương 

trình hoạt động của hệ thống máy vi tính.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nội dung kỹ thuật số, phần mềm máy tính, 

trò chơi trên máy tính, tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất 
bản phẩm điện tử, sách, phim, và nhạc, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy 

tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; quản lý dữ liệu bằng máy 
tính; dịch vụ marketting cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 

internet; dịch vụ soạn thảo những bài quảng cáo đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet và viễn thông; dịch vụ truyền tải qua 

phương  tiện truyền thông điện tử các nội dung đa phương tiện, viđêô, phim ảnh, hình ảnh, 

văn bản, nội dung do người dùng tạo, nội dung âm thanh và các thông tin thông qua 
internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp dịch vụ internet; truyền và phát âm 

thanh, hình ảnh về âm nhạc, biểu diễn và các hoạt động giải trí khác thông qua internet và 

các hệ thống viễn thông khác; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ 
cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); 

truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính, dịch vụ truyền thông liên lạc bằng thiết bị 

đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc bằng máy vi tính, máy trạm).   
 

Nhóm 39: Lưu trữ (ở dạng vật lý/vật chất) các tài liệu điện tử. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; sản xuất chương trình 

biểu diễn; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
xuất bản báo điện tử trực tuyến; thông tin về lĩnh vực giải trí; dàn dựng buổi biểu diễn; 

cung cấp địa chỉ đường dẫn tới các website khác có các thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, 

các chương trình âm nhạc, viđêô ca nhạc, phỏng vấn người nổi tiếng, chương trình nói 
chuyện, các chương trình ti vi và ảnh của giới nghệ sĩ; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; 

dịch vụ giáo dục và giải trí có sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử, dữ liệu dưới 

dạng đa phương tiện, viđêô, phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, dữ 
liệu được tạo ra bởi người sử dụng, dữ lịệu dưới dạng âm thanh và các thông tin có liên 

quan thông qua các mạng máy tính và truyền thông; dịch vụ xuất bản các sản phẩm giải 

trí nghe-nhìn kỹ thuật số và các sản phẩm giải trí đa phương tiện; tổ chức các sự kiện giải 
trí và giáo dục đa phương tiện cho người khác. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet; cung cấp việc sử dụng 
tạm thời các phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý các thông tin cá nhân 

trực tuyến; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được cho việc chỉ dẫn hình 

ảnh và đường đi; dịch vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; dịch vụ phân tích dữ 
liệu; dịch vụ tạo các danh mục thông tin, website và các nguồn thông tin khác (dịch vụ 

máy tính); cung cấp việc sử dụng các giao diện máy tính không thế tải xuống được nhằm 

cung cấp thông tin liên quan đến nhiều loại văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ họa 
và thông tin nghe nhìn; dịch vụ cung cấp công cụ tra cứu thông tin qua internet; thiết kế, 

tạo đặt chỗ máy chủ và duy trì website cho người khác; cung cấp việc sử dụng tạm thời 

các phần mềm trực tuyến không tải được dùng trong thiết kế, tạo, đặt chỗ máy chủ, duy trì 

và quản lý các trang web cá nhân; ứng dụng phần mềm máy chủ cho người khác. 
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(210) 4-2015-18190 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 

25.7.20; A25.7.22 
(591) Xanh đậm, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MHC  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Hải An, km2, đường 
Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải 
An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; mua bán máy tính, máy tính 

xách tay, máy tính bảng, phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng và khu siêu thị. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình giao thông.  
 

Nhóm 39: Vận tải đường thủy, đường biển, đường bộ; dịch vụ giao nhận, kho vận hàng 
hóa; lai dắt tàu biển, bốc xếp hàng hóa và công-te-nơ; đại lý hàng hải. 

 

 
(210) 4-2015-18194 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.10 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ 
(731) DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

DE ALIMENTACION, S.A.  (ES) 
C/ Jacinto Benavente 2 A - Parque 
Empresarial las Rozas Ed. TRIPARK 
28232 Las Rozas Madrid SPAIN 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ) và các 

chế phẩm khác dùng để giặt, chế phẩm làm sạch, chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa 
và chế phẩm mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, kem đánh 
răng, chế phẩm tẩy lông (dùng cho mục đích mỹ phẩm), chế phẩm tẩy trang (mỹ phẩm), 
son môi, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm cạo râu, chế phẩm bảo quản đồ da thuộc (chất làm 
bóng), chế phẩm làm bóng giày, kem dùng cho đồ da, thịt, cá (không còn sống), gia cầm 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống), chiết xuất của thịt, rau, quả được bảo 
quản, phơi khô, làm lạnh và nấu chín, thạch (cho thực phẩm), mứt nhão, mứt quả ướt, 
trứng (dùng làm thực phẩm), sữa và sản phẩm sữa, dầu ăn và mỡ có thể ăn được, bơ, thịt 
lợn ướp, thịt ướp muối, động vật có vỏ cứng, không còn sống, thịt đóng hộp và các đóng 
hộp, pho mát, đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu), đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, cà phê, 
chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột mì và chế 
phẩm từ ngũ cốc (dùng làm thực phẩm cho người), bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, kem 
lạnh (kem ăn), mật ong, nước mật đường (thực phẩm) nấm men (thực phẩm), bột nở, muối 
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nấu ăn, mù tạc, giấm ăn, xốt (gia vị), gia vị, đá lạnh dùng cho đồ uống, bánh quy Gô - lơ 
(bánh quy kiểu Pháp), bánh tạc, bánh quy cho trẻ em, bánh kẹo, sôcôla, đồ uống trên cơ 
sở trà, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp cụ thể là ngô và hạt ngũ 
cốc, động vật sống, quả tươi và rau tươi, hạt (hạt giống), cây trồng và hoa tự nhiên, thực 
phẩm cho động vật, mạch nha (dùng làm thức ăn cho động vật), thảm cỏ tự nhiên, vầng cỏ 
tự nhiên, động vật giáp xác (sống), mồi câu cá (mồi sống), hạt giống, chưa xử lý, cây bụi, 
bụi cây, cây trồng, hạt giống thực vật, cây, trái cây có múi, tươi, gỗ chưa xẻ, cây khô để 
trang trí, cỏ khô làm thức ăn cho gia súc, thức ăn cho động vật, bia, nước khoáng (đồ 
uống), nước uống có gaz, đồ uống không có cồn, đồ uống làm từ hoa quả (không có cồn) 
và nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống và chế phẩm để làm đồ uống, nước chanh, 
mật hoa quả, không có cồn, nước sô đa, đồ uống khai vị, không có cồn; dịch vụ quản lý 
chương trình lòng trung thành của khách hàng trên cơ sở khuyến mại (cho người khác) 
hoặc ưu đãi và giúp đỡ hỗ trợ điều hành doanh nghiệp kinh doanh như việc cho phép mua 
bán hàng hóa (cho mục đích bán hàng). 

 

 
(210) 4-2015-18195 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.5; 26.4.4; A26.4.5; 21.1.9 
(731) DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

DE ALIMENTACION, S.A.   (ES) 
C/ Jacinto Benavente 2 A - Parque 
Empresarial las Rozas Ed. TRIPARK 
28232 Las Rozas Madrid SPAIN  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm 

làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà phòng; nước 
hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng; chế phẩm tẩy lông (dùng cho mục 
đích mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang (mỹ phẩm); son môi, mặt nạ làm đẹp; chế phẩm cạo 
râu; chế phẩm bảo quản đồ da thuộc (chất làm bóng); chế phẩm làm bóng giày; kem dùng 
cho đồ da.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau, quả dược bảo quản, phơi khô, làm lạnh và nấu chín; thạch 
(cho thực phẩm); mứt nhão; mứt quả ướt; trứng (dùng làm thực phẩm); sữa và sản phẩm 
sữa; dầu ăn và mỡ có thể ăn được, bơ; thịt lợn ướp; thịt ướp muối; động vật có vỏ cứng, 
không còn sống; thịt đóng hộp và cá đóng hộp; pho mát; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); 
đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; 
bột mì và chế phẩm từ ngũ cốc (dùng làm thực phẩm cho người); bánh mỳ; bánh ngọt và 
bánh kẹo; kem lạnh (kem ăn); mật ong; nước mật đường (thực phẩm); nấm men (thực 
phẩm); bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm ăn; xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh dùng cho đồ 
uống; bánh mì kẹp nhân; bánh pizza; bánh kếp; bánh crêp tráng mỏng; bánh nướng xốp; 
bánh quy Gô - lơ (bánh quy kiểu Pháp); bánh tạc; bánh quy cho trẻ em; bánh kẹo; sôcôla; 
đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống 
trên cơ sở trà.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
576 

Nhóm 31: Hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các 

nhóm khác cụ thể là ngô và hạt ngũ cốc; động vật sống; quả tươi và rau tươi; hạt (hạt 

giống); cây trồng và hoa tự nhiên; thực phẩm cho động vật, mạch nha (dùng làm thức ăn 

cho động vật); thảm cỏ tự nhiên; vầng cỏ tự nhiên; động vật giáp xác (sống); mồi câu cá 

(mồi sống); hạt giống, chưa xử lý; cây bụi; bụi cây; cây trồng; hạt giống thực vật; cây; trái 

cây có múi, tươi; gỗ chưa xẻ; cây khô để trang trí; cỏ khô làm thức ăn cho gia súc; thức ăn 

cho động vật.  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ 

uống làm từ hoa quả (không có cồn) và nước ép trái cây; xi-rô (dùng cho đồ uống) và chế 

phẩm để làm đồ uống; nước chanh; mật hoa quả, không có cồn; nước sô đa; đồ uống khai 

vị, không có cồn.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu táo; rượu tiêu cơm (uống sau bữa ăn); rượu 

vang; rượu mạnh (đồ uống); chiết xuất alcolic hoặc tinh dầu alcolic (tinh dầu rượu). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ) và các 

chế phẩm khác dùng để giặt, chế phẩm làm sạch, chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa 

và chế phẩm mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, kem đánh 

răng, chế phẩm tẩy lông (dùng cho mục đích mỹ phẩm), chế phẩm tẩy trang (mỹ phẩm), 

son môi, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm cạo râu, chế phẩm bảo quản đồ da thuộc (chất làm 

bóng), chế phẩm làm bóng giày, kem dùng cho đồ da, thịt, cá (không còn sống), gia cầm 

(không còn sống) và thú săn (không còn sống), chiết xuất của thịt, rau, quả được bảo 

quản, phơi khô, làm lạnh và nấu chín, thạch (cho thực phẩm), mứt nhão, mứt quả ướt, 

trứng (dùng làm thực phẩm), sữa và sản phẩm sữa, dầu ăn và mỡ có thể ăn được, bơ, thịt 

lợn ướp, thịt ướp muối, động vật có vỏ cứng, không còn sống, thịt đóng hộp và các đóng 

hộp, pho mát, đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu), đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, cà phê, 

chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột mì và chế 

phẩm từ ngũ cốc (dùng làm thực phẩm cho người), bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, kem 

lạnh (kem ăn), mật ong, nước mật đường (thực phẩm) nấm men (thực phẩm), bột nở, muối 

nấu ăn, mù tạc, giấm ăn, xốt (gia vị), gia vị, đá lạnh dùng cho đồ uống, bánh quy Gô - lơ 

(bánh quy kiểu Pháp), bánh tạc, bánh quy cho trẻ em, bánh kẹo, sôcôla, đồ uống trên cơ 

sở trà, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp cụ thể là ngô và hạt ngũ 

cốc, động vật sống, quả tươi và rau tươi, hạt (hạt giống), cây trồng và hoa tự nhiên, thực 

phẩm cho động vật, mạch nha (dùng làm thức ăn cho động vật), thảm cỏ tự nhiên, vầng cỏ 

tự nhiên, động vật giáp xacs (sống), mồi câu cá (mồi sống), hạt giống, chưa xử lý, cây bụi, 

bụi cây, cây trồng, hạt giống thực vật, cây, trái cây có múi, tươi, gỗ chưa xẻ, cây khô để 

trang trí, cỏ khô làm thức ăn cho gia súc, thức ăn cho động vật, bia, nước khoáng (đồ 

uống), nước uống có gaz, đồ uống không có cồn, đồ uống làm từ hoa quả (không có cồn) 

và nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống và chế phẩm để làm đồ uống, nước chanh, 

mật hoa quả, không có cồn, nước sô đa, đồ uống khai vị, không có cồn; dịch vụ quản lý 

chương trình lòng trung thành của khách hàng trên cơ sở khuyến mại (cho người khác) 

hoặc ưu đãi và giúp đỡ hỗ trợ điều hành doanh nghiệp kinh doanh như việc cho phép mua 

bán hàng hóa (cho mục đích bán hàng). 
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(210) 4-2015-18874 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP   (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tái cơ cấu, sáp nhập, cổ phần hoá và chuyển đổi loại hình cho doanh 

nghiệp; tư vấn quản trị doanh nghiệp; quảng cáo về lĩnh vực bất động sản; đấu giá bất 
động sản; mua bán, xuất nhập khẩu vàng; dịch vụ siêu thị các sản phẩm: máy ảnh, máy 
quay phim, máy vi tính, máy in, máy hủy giấy tờ, tivi, thiết bị tăng âm (âm li), quạt điện, 
quạt điện có hơi nước, quạt sưởi, máy hút bụi, máy sấy tóc, bàn là, máy cạo râu, máy rửa 
bát đĩa, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy trộn thức ăn, đèn điện, bếp điện, ấm đun 
nước bằng điện, chảo điện, lò nướng, lò vi ba, dao, kéo, đũa, thìa, dĩa, bát, đĩa, ấm, chén, 
nồi, niêu, xoong, chảo (không dùng điện), kệ để bát đĩa, giá để bát đĩa, rổ, rá, khay đựng, 
phin pha cà phê bằng tay. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; hãng bất động sản; đầu tư, môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; môi giới chứng khoán 
và kỳ phiếu; phát hành trái phiếu có giá trị.  

 

 
(210) 4-2015-18875 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

 (731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tái cơ cấu, sáp nhập, cổ phần hoá và chuyển đổi loại hình cho doanh 

nghiệp; tư vấn quản trị doanh nghiệp; quảng cáo về lĩnh vực bất động sản; đấu giá bất 
động sản; mua bán, xuất nhập khẩu vàng; dịch vụ siêu thị  các sản phẩm: máy ảnh, máy 
quay phim, máy vi tính, máy in, máy hủy giấy tờ, tivi, thiết bị tăng âm (âm li), quạt điện, 
quạt điện có hơi nước, quạt sưởi, máy hút bụi, máy sấy tóc, bàn là, máy cạo râu, máy rửa 
bát đĩa, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy trộn thức ăn, đèn điện, bếp điện, ấm đun 
nước bằng điện, chảo điện, lò nướng, lò vi ba, dao, kéo, đũa, thìa, dĩa, bát, đĩa, ấm, chén, 
nồi, niêu, xoong, chảo (không dùng điện), kệ để bát đĩa, giá để bát đĩa, rổ, rá, khay đựng, 
phin pha cà phê bằng tay. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; hãng bất động sản; đầu tư, môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; môi giới chứng khoán 
và kỳ phiếu; phát hành trái phiếu có giá trị. 
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(210) 4-2015-19001 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ 
(731) Nguyễn Văn Huề  (VN) 

Số 8, xóm Hạ Hồi, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu bạc hà, dầu tràm, dầu quế, mỹ phẩm, chế phẩm đánh răng.  
 

Nhóm 05: Nấm linh chi, sâm, trà sâm, trà thảo dược, dược phẩm; bột chùm ngây tự nhiên 
nén thành viên, đóng lọ, gói, được dùng như thực phẩm chức năng, được dùng nhằm hỗ 
trợ chữa bệnh.  

 
Nhóm 07: Máy thu hoạch nông sản; máy thu hoạch cây dược liệu; máy cắt hái rau củ quả 
(trái); máy chiết xuất tinh dầu dược liệu, bạc hà; máy cấy; máy trồng cây; dây chuyền 
chiết rót đóng chai thực phẩm nước uống. 

 
Nhóm 29: Dầu ăn, rau củ quả sạch (đã sơ chế và bảo quản); bột chiết xuất từ chùm ngây 
(được sử dụng như rau); bột chùm ngây tự nhiên (được sử dụng như rau) nén thành viên, 
đóng lọ, gói. 

 
Nhóm 30: Bánh đa chùm ngây, mì, bún, phở chay, tinh bột chiết xuất từ rau củ quả tự 
nhiên (không dùng cho mục đích y tế), bột dinh dưỡng, cà phê, mứt, trà, trà sâm (không 
dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 31: Nấm linh chi (tươi, sử dụng như rau củ quả tươi), sâm (tươi), hạt giống, cây rau 
củ quả giống các loại, cây dược liệu. 

 
Nhóm 32: Nước uống không có ga để chiết xuất từ cỏ ngọt và chùm ngây tự nhiên, nước 
suối khoáng đóng chai, nước tinh khiết đóng chai. 

 
Nhóm 35: Siêu thị, mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu tinh dầu bạc hà, dầu 
tràm, dầu quế, dầu đậu nành, dầu lạc, mỹ phẩm, chế phẩm đánh răng, nấm linh chi (tươi 
và đã qua chế biến), sâm (tươi và đã qua chế biến), trà sâm, dầu ăn, rau củ quả sạch, thịt 
cá (còn sống và đã qua chế biến), trứng, sữa, nước quả nấu đông, trà thảo dược, dược 
phẩm, bánh đa chùm ngây, bánh chùm ngây, mì, mì chùm ngây, bún, bánh đa, phở chay, 
gạo, phở, cháo, miến, cơm gạo lứt rong biển, bột gạo hữu cơ, chế phẩm làm từ ngũ cốc, 
tinh bột chiết xuất từ chùm ngây, tinh bột chiết xuất từ rau củ quả tự nhiên, bột dinh 
dưỡng, cà phê, ca cao, trà, trà chùm ngây, trà sen, mứt, bánh mì, bánh ngọt, kẹo, đường, 
mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, 
kem, tinh bột chùm ngây tự nhiên nén thành viên, đóng lọ, gói, hạt giống, cây và hoa tự 
nhiên, thức ăn cho động vật, mạch nha, rau củ quả giống các loại, cây dược liệu, dây cành 
lá dược liệu sau chế biến, bia, nước uống không có ga được chiết xuất từ cỏ ngọt và chùm 
ngây tự nhiên, nước suối khoáng đóng chai, nước tinh khiết đóng chai, nước sâm, đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn 
(trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm, đài, tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, máy 
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rửa bát, quạt điện, điều hòa nhiệt độ, máy lọc nước, máy in, máy quét thẻ từ, điện thoại, 
máy scan, máy ép plastic, máy chiếu, máy nội soi, nồi áp suất điện, nồi cơm điện, máy vi 
tính, hàng điện lạnh, hàng nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, vải, hàng dệt may, khăn trải 
bàn và trải giường, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim 
khâu và kim băng, hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải 
sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục 
thể thao không xếp trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, đồ nội thất, thiết bị 
quay phim, chụp ảnh, thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị để chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, phụ 
kiện thời trang, đồ trang sức, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, văn 
phòng phẩm, vật liệu để bao gói, hàng da và giả da, rương, hòm, va li, túi du lịch, ô, dù , 
gậy chống, đồ lau dọn, máy thu hoạch nông sản, máy cắt hái rau củ quả (trái), máy thu 
hoạch cây dược liệu, máy cấy, máy trồng cây, máy băm chặt dược liệu, máy băm chặt 
thức ăn gia súc, gia cầm, máy ép dầu các loại rau củ quả, máy chiết xuất dầu các loại cây 
củ quả, may phun thuốc trừ sâu tự động hóa, máy bán hàng tự động, máy bón (vãi phân), 
máy tưới, máy xay cắt, dây chuyền chiết rót đóng chai thực phẩm nước uống, lò đốt rác; 
quảng cáo; tổ chức các sự kiện thương mại. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh, môi giới, đại lý, quản lý, cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất 
động sản. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng, quán ăn tự phục vụ, khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời, quán rượu 
nhỏ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Nuôi trồng rau, nấm, nấm linh chi, cây dược liệu; triển khai các dự án nuôi 
trồng rau, nấm, nấm linh chi, cây dược liệu; thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe, chăm sóc sức 
khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-19184 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) CRAWFORD & COMPANY, A 

GEORGIA CORPORATION  (US) 
1001 Summit Boulevard, 9th Floor, 
Atlanta, Georgia 30319, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kiểm toán yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm và dịch vụ quản lý chi phí 

y tế; dịch vụ thuê ngoài quá trình kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm; tư vấn trong lĩnh 
vực thuê ngoài quá trình kinh doanh; phân tích và đánh giá cho người khác về số liệu 
thống kê liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm; dịch vụ xử lý việc lập hóa đơn y 
tế; khuếch trương dịch vụ mạng nhà thầu; khuếch trương dịch vụ mạng lưới nhà thầu được 
quản lý nhằm cung cấp sự phục hồi hoàn chỉnh; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là quản lý sự 
tuân thủ các thành viên mạng để thiết lập hướng dẫn chương trình trong việc cung cấp 
dịch vụ dự toán và phục hồi để sửa chữa công trình xây dựng và nhà ở; dịch vụ ủy nhiệm 
nhà thầu cụ thể là đăng ký, sàng lọc và xác minh giấy ủy nhiệm của nhà cung cấp bên thứ 
ba, nhà cung cấp và nhà thầu thay mặt cho người khác; đánh giá kinh doanh của dự thầu; 
dịch vụ khách hàng, cụ thể là đáp ứng yêu cầu khách hàng cho người khác trong lĩnh vực 
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dịch vụ quản lý nhà thầu; báo cáo chương trình và giám sát việc thực hiện của nhà thầu, 
cụ thể là sàng lọc và ủy nhiệm thầu; tư vấn quản lý kinh doanh trong các lĩnh vực xem xét 
hóa đơn y tế, xem xét và quản lý việc sử dụng y tế, dịch vụ xem xét việc sử dụng chăm 
sóc sức khỏe và học viên y tế; dịch vụ sắp xếp và tuyển dụng nhân viên; tư vấn quản lý 
nhân sự; tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến quản lý kế hoạch trợ cấp cho người lao 
động và quản lý đối với việc nghỉ phép hay vắng mặt của người lao động; dịch vụ kế toán 
pháp lý; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển hàng hóa và quản lý 
hậu cần vận chuyển liên quan đến đòi bồi thường bảo hiểm; điều hành trung tâm cuộc gọi 
điện thoại cho người khác. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý rủi ro tài chính, cụ thể là quản lý và kiểm soát chi phí phát sinh 
từ tai nạn và thiệt hại tài sản xẩy ra và những tình huống liên quan; quản lý tài chính liên 
quan đến giải quyết sự khởi tố tập thể; quản lý yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm; xử lý 
yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thu hồi và thế quyền bảo 
hiểm; dịch vụ xử lý và quản lý bảo hiểm đối với yêu cầu đòi bồi thường cho công ty bảo 
hiểm, người tái bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm, chủ sử dụng lao động tự bảo hiểm, 
người môi giới bảo hiểm và người lao động và đại lý bảo hiểm hỗ trợ việc quản lý và điều 
hành các yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm, cụ thể là khiếu nại liên quan đến yêu cầu đòi 
bồi thường của người lao động và khuyết tật, động cơ, trách nhiệm pháp lý chung, trách 
nhiệm pháp lý của sản phẩm, trách nhiệm pháp lý của chủ sử dụng lao động, phục hồi tổn 
thất không có bảo hiểm, tài sản, du lịch, thương tích cá nhân và phục hồi chức năng; theo 
dõi và giám sát việc tuân thủ bảo hiểm; dịch vụ quản lý yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm 
để giảm thiểu các chi phí y tế thông qua chiến lược mạng tổ chức của nhà cung cấp ưu 
tiên làm theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến về 
thông tin bảo hiểm yêu cầu đòi bồi thường của người lao động cho công ty bảo hiểm, 
người tái bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm, chủ sử dụng lao động tự bảo hiểm, người 
môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm; dịch vụ tư vấn liên quan đến xử lý và quản lý yêu 
cầu đòi bồi thường bảo hiểm; dịch vụ thẩm định, cụ thể là thực hiện việc khảo sát việc gửi 
hàng trước rủi ro và bảo hiểm trước rủi ro về tài sản để đánh giá tình trạng và rủi ro liên 
quan đến tài sản và đánh giá đầy đủ về số tiền bảo hiểm; cung cấp đánh giá tài chính của 
thiệt hại sau thảm họa hay sự kiện thảm khốc. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là phát triển chương trình đào tạo trực tuyến trong lĩnh 
vực bảo hiểm và quản lý rủi ro; sắp xếp và tiến hành hội thảo kinh doanh trong lĩnh vực 
quản lý rủi ro, quản lý rủi ro tài chính, bảo hiểm, điều chỉnh yêu cầu đòi bồi thường bảo 
hiểm; cung cấp chương trình đào tạo trực tuyến cho người khác trong lĩnh vực quản lý rủi 
ro, quản lý rủi ro tài chính, bảo hiểm và điều chỉnh yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm. 

 
Nhóm 42: Giám định rủi ro hàng hải; đánh giá tình trạng có thể đi biển được của tàu 
thuyền; tiến hành giám định trước khi gửi hàng; điều tra lại tòa nhà để xác minh chất 
lượng sửa chữa; dịch vụ tư vấn xây dựng, cụ thể là đánh giá điều kiện cơ sở hạ tầng công 
nghiệp tư nhân và dân dụng và hệ thống của công trình xây dựng và tài sản; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc xây dựng, cụ thể là quản lý, đánh giá và giải quyết thiệt 
hại liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường công trình. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ điều tra liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm; dịch vụ hỗ trợ 
kiện tụng; tư vấn và cố vấn liên quan đến quy định và pháp luật, nghiên cứu pháp luật, 
cung cấp thông tin về pháp luật, tư vấn về dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn và quản lý an 
toàn liên quan đến nhu cầu an toàn ở nơi làm việc của các công ty thương mại và công 
nghiệp; dịch vụ quản lý việc tố tụng, cụ thể là dịch vụ mang tính cá nhân để phối hợp với 
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dịch vụ y tế và dịch vụ dạy nghề cho người bị thương tại nơi làm việc mà có nhu cầu 
chăm sóc dài hạn. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kiểm toán yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm và dịch vụ quản lý chi phí 

y tế; dịch vụ thuê ngoài quá trình kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm; tư vấn trong lĩnh 
vực thuê ngoài quá trình kinh doanh; phân tích và đánh giá cho người khác về số liệu 
thống kê liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm; dịch vụ xử lý việc lập hóa đơn y 
tế; khuếch trương dịch vụ mạng nhà thầu; khuếch trương dịch vụ mạng lưới nhà thầu được 
quản lý nhằm cung cấp sự phục hồi hoàn chỉnh; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là quản lý sự 
tuân thủ các thành viên mạng để thiết lập hướng dẫn chương trình trong việc cung cấp 
dịch vụ dự toán và phục hồi để sửa chữa công trình xây dựng và nhà ở; dịch vụ ủy nhiệm 
nhà thầu cụ thể là đăng ký, sàng lọc và xác minh giấy ủy nhiệm của nhà cung cấp bên thứ 
ba, nhà cung cấp và nhà thầu thay mặt cho người khác; đánh giá kinh doanh của dự thầu; 
dịch vụ khách hàng, cụ thể là đáp ứng yêu cầu khách hàng cho người khác trong lĩnh vực 
dịch vụ quản lý nhà thầu; báo cáo chương trình và giám sát việc thực hiện của nhà thầu, 
cụ thể là sàng lọc và ủy nhiệm thầu; tư vấn quản lý kinh doanh trong các lĩnh vực xem xét 
hóa đơn y tế, xem xét và quản lý việc sử dụng y tế, dịch vụ xem xét việc sử dụng chăm 
sóc sức khỏe và học viên y tế; dịch vụ sắp xếp và tuyển dụng nhân viên; tư vấn quản lý 
nhân sự; tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến quản lý kế hoạch trợ cấp cho người lao 
động và quản lý đối với việc nghỉ phép hay vắng mặt của người lao động; dịch vụ kế toán 
pháp lý; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển hàng hóa và quản lý 
hậu cần vận chuyển liên quan đến đòi bồi thường bảo hiểm; điều hành trung tâm cuộc gọi 
điện thoại cho người khác. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý rủi ro tài chính, cụ thể là quản lý và kiểm soát chi phí phát sinh 
từ tai nạn và thiệt hại tài sản xẩy ra và những tình huống liên quan; quản lý tài chính liên 
quan đến giải quyết sự khởi tố tập thể; quản lý yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm; xử lý 
yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thu hồi và thế quyền bảo 
hiểm; dịch vụ xử lý và quản lý bảo hiểm đối với yêu cầu đòi bồi thường cho công ty bảo 
hiểm, người tái bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm, chủ sử dụng lao động tự bảo hiểm, 
người môi giới bảo hiểm và người lao động và đại lý bảo hiểm hỗ trợ việc quản lý và điều 
hành các yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm, cụ thể là khiếu nại liên quan đến yêu cầu đòi 
bồi thường của người lao động và khuyết tật, động cơ, trách nhiệm pháp lý chung, trách 
nhiệm pháp lý của sản phẩm, trách nhiệm pháp lý của chủ sử dụng lao động, phục hồi tổn 
thất không có bảo hiểm, tài sản, du lịch, thương tích cá nhân và phục hồi chức năng; theo 
dõi và giám sát việc tuân thủ bảo hiểm; dịch vụ quản lý yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm 
để giảm thiểu các chi phí y tế thông qua chiến lược mạng tổ chức của nhà cung cấp ưu 
tiên làm theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến về 
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thông tin bảo hiểm yêu cầu đòi bồi thường của người lao động cho công ty bảo hiểm, 
người tái bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm, chủ sử dụng lao động tự bảo hiểm, người 
môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm; dịch vụ tư vấn liên quan đến xử lý và quản lý yêu 
cầu đòi bồi thường bảo hiểm; dịch vụ thẩm định, cụ thể là thực hiện việc khảo sát việc gửi 
hàng trước rủi ro và bảo hiểm trước rủi ro về tài sản để đánh giá tình trạng và rủi ro liên 
quan đến tài sản và đánh giá đầy đủ về số tiền bảo hiểm; cung cấp đánh giá tài chính của 
thiệt hại sau thảm họa hay sự kiện thảm khốc. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là phát triển chương trình đào tạo trực tuyến trong lĩnh 
vực bảo hiểm và quản lý rủi ro; sắp xếp và tiến hành hội thảo kinh doanh trong lĩnh vực 
quản lý rủi ro, quản lý rủi ro tài chính, bảo hiểm, điều chỉnh yêu cầu đòi bồi thường bảo 
hiểm; cung cấp chương trình đào tạo trực tuyến cho người khác trong lĩnh vực quản lý rủi 
ro, quản lý rủi ro tài chính, bảo hiểm và điều chỉnh yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm. 

 
Nhóm 42: Giám định rủi ro hàng hải; đánh giá tình trạng có thể đi biển được của tàu 
thuyền; tiến hành giám định trước khi gửi hàng; điều tra lại tòa nhà để xác minh chất 
lượng sửa chữa; dịch vụ tư vấn xây dựng, cụ thể là đánh giá điều kiện cơ sở hạ tầng công 
nghiệp tư nhân và dân dụng và hệ thống của công trình xây dựng và tài sản; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc xây dựng, cụ thể là quản lý, đánh giá và giải quyết thiệt 
hại liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường công trình. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ điều tra liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm; dịch vụ hỗ trợ 
kiện tụng; tư vấn và cố vấn liên quan đến quy định và pháp luật, nghiên cứu pháp luật, 
cung cấp thông tin về pháp luật, tư vấn về dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn và quản lý an 
toàn liên quan đến nhu cầu an toàn ở nơi làm việc của các công ty thương mại và công 
nghiệp; dịch vụ quản lý việc tố tụng, cụ thể là dịch vụ mang tính cá nhân để phối hợp với 
dịch vụ y tế và dịch vụ dạy nghề cho người bị thương tại nơi làm việc mà có nhu cầu 
chăm sóc dài hạn. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kiểm toán yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm và dịch vụ quản lý chi phí 

y tế; dịch vụ thuê ngoài quá trình kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm; tư vấn trong lĩnh 
vực thuê ngoài quá trình kinh doanh; phân tích và đánh giá cho người khác về số liệu 
thống kê liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm; dịch vụ xử lý việc lập hóa đơn y 
tế; khuếch trương dịch vụ mạng nhà thầu; khuếch trương dịch vụ mạng lưới nhà thầu được 
quản lý nhằm cung cấp sự phục hồi hoàn chỉnh; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là quản lý sự 
tuân thủ các thành viên mạng để thiết lập hướng dẫn chương trình trong việc cung cấp 
dịch vụ dự toán và phục hồi để sửa chữa công trình xây dựng và nhà ở; dịch vụ ủy nhiệm 
nhà thầu cụ thể là đăng ký, sàng lọc và xác minh giấy ủy nhiệm của nhà cung cấp bên thứ 
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ba, nhà cung cấp và nhà thầu thay mặt cho người khác; đánh giá kinh doanh của dự thầu; 
dịch vụ khách hàng, cụ thể là đáp ứng yêu cầu khách hàng cho người khác trong lĩnh vực 
dịch vụ quản lý nhà thầu; báo cáo chương trình và giám sát việc thực hiện của nhà thầu, 
cụ thể là sàng lọc và ủy nhiệm thầu; tư vấn quản lý kinh doanh trong các lĩnh vực xem xét 
hóa đơn y tế, xem xét và quản lý việc sử dụng y tế, dịch vụ xem xét việc sử dụng chăm 
sóc sức khỏe và học viên y tế; dịch vụ sắp xếp và tuyển dụng nhân viên; tư vấn quản lý 
nhân sự; tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến quản lý kế hoạch trợ cấp cho người lao 
động và quản lý đối với việc nghỉ phép hay vắng mặt của người lao động; dịch vụ kế toán 
pháp lý; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển hàng hóa và quản lý 
hậu cần vận chuyển liên quan đến đòi bồi thường bảo hiểm; điều hành trung tâm cuộc gọi 
điện thoại cho người khác.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý rủi ro tài chính, cụ thể là quản lý và kiểm soát chi phí phát sinh 
từ tai nạn và thiệt hại tài sản xẩy ra và những tình huống liên quan; quản lý tài chính liên 
quan đến giải quyết sự khởi tố tập thể; quản lý yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm; xử lý 
yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thu hồi và thế quyền bảo 
hiểm; dịch vụ xử lý và quản lý bảo hiểm đối với yêu cầu đòi bồi thường cho công ty bảo 
hiểm, người tái bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm, chủ sử dụng lao động tự bảo hiểm, 
người môi giới bảo hiểm và người lao động và đại lý bảo hiểm hỗ trợ việc quản lý và điều 
hành các yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm, cụ thể là khiếu nại liên quan đến yêu cầu đòi 
bồi thường của người lao động và khuyết tật, động cơ, trách nhiệm pháp lý chung, trách 
nhiệm pháp lý của sản phẩm, trách nhiệm pháp lý của chủ sử dụng lao động, phục hồi tổn 
thất không có bảo hiểm, tài sản, du lịch, thương tích cá nhân và phục hồi chức năng; theo 
dõi và giám sát việc tuân thủ bảo hiểm; dịch vụ quản lý yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm 
để giảm thiểu các chi phí y tế thông qua chiến lược mạng tổ chức của nhà cung cấp ưu 
tiên làm theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến về 
thông tin bảo hiểm yêu cầu đòi bồi thường của người lao động cho công ty bảo hiểm, 
người tái bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm, chủ sử dụng lao động tự bảo hiểm, người 
môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm; dịch vụ tư vấn liên quan đến xử lý và quản lý yêu 
cầu đòi bồi thường bảo hiểm; dịch vụ thẩm định, cụ thể là thực hiện việc khảo sát việc gửi 
hàng trước rủi ro và bảo hiểm trước rủi ro về tài sản để đánh giá tình trạng và rủi ro liên 
quan đến tài sản và đánh giá đầy đủ về số tiền bảo hiểm; cung cấp đánh giá tài chính của 
thiệt hại sau thảm họa hay sự kiện thảm khốc.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là phát triển chương trình đào tạo trực tuyến trong lĩnh 
vực bảo hiểm và quản lý rủi ro; sắp xếp và tiến hành hội thảo kinh doanh trong lĩnh vực 
quản lý rủi ro, quản lý rủi ro tài chính, bảo hiểm, điều chỉnh yêu cầu đòi bồi thường bảo 
hiểm; cung cấp chương trình đào tạo trực tuyến cho người khác trong lĩnh vực quản lý rủi 
ro, quản lý rủi ro tài chính, bảo hiểm và điều chỉnh yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm.  

 
Nhóm 42: Giám định rủi ro hàng hải; đánh giá tình trạng có thể đi biển được của tàu 
thuyền; tiến hành giám định trước khi gửi hàng; điều tra lại tòa nhà để xác minh chất 
lượng sửa chữa; dịch vụ tư vấn xây dựng, cụ thể là đánh giá điều kiện cơ sở hạ tầng công 
nghiệp tư nhân và dân dụng và hệ thống của công trình xây dựng và tài sản; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc xây dựng, cụ thể là quản lý, đánh giá và giải quyết thiệt 
hại liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường công trình.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ điều tra liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm; dịch vụ hỗ trợ 
kiện tụng; tư vấn và cố vấn liên quan đến quy định và pháp luật, nghiên cứu pháp luật, 
cung cấp thông tin về pháp luật, tư vấn về dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn và quản lý an 
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toàn liên quan đến nhu cầu an toàn ở nơi làm việc của các công ty thương mại và công 
nghiệp; dịch vụ quản lý việc tố tụng, cụ thể là dịch vụ mang tính cá nhân để phối hợp với 
dịch vụ y tế và dịch vụ dạy nghề cho người bị thương tại nơi làm việc mà có nhu cầu 
chăm sóc dài hạn. 

 

 
(210) 4-2015-19326 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; A5.3.13; A5.3.15; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Gia Phó  (VN) 
11 Nguyễn Thế Lộc, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: ổ cắm, dây điện và linh kiện điện tử, viễn thông; động cơ 

điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện. 
 

Nhóm 11: Đèn và bộ đèn điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: các thiết bị điện: ổ cắm, dây điện, đui đèn, máng đèn và linh kiện 
điện tử, viễn thông; máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch 
điện, đèn và bộ đèn điện, đèn led trang trí: đèn led dây trang trí noel, đèn tuýp led, đèn 
chùm, đèn thả, đèn sân khấu, đèn pha, đèn chiếu sáng dân dụng: đèn led âm trần, đèn 
tuýp, đèn búp, đèn bàn, đèn xông hương, đui đèn, máng đèn, hàng may mặc, giày, dép, 
cặp, vali, túi, ví, hàng da và giả da, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, máy tính, 
thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, xe đạp và phụ tùng xe đạp, các sản 
phẩm quang học, thiết bị để chụp ảnh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồ chơi trẻ 
em, vật liệu xây dựng các loại. 

 

 
(210) 4-2015-19328 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Chen Yo Kuei  (VN) 

Rm. 1, 13F., No.31, Ln.443, Dongsan 
Rd., Nantou City, Nantou County 540, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa dùng làm đồ uống. 

 
Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cacao; hương 
liệu cho đồ uống; trà ướp lạnh; bánh hấp; trà; sủi cảo. 
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(210) 4-2015-19329 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Chen Yo Kuei  (VN) 

Rm. 1, 13F., No.31, Ln.443, Dongsan 
Rd., Nantou City, Nantou County 540, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa dùng làm đồ uống. 
 

Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cacao; hương 
liệu cho đồ uống; trà ướp lạnh; bánh hấp; trà; sủi cảo. 

 

 
(210) 4-2015-19590 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Kiên Quyết  (VN) 
41 đường 20, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da, cụ thể là: ví, túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ); thắt lưng (trang phục).   

 
Nhóm 35: Mua bán: ví, thắt lưng, túi xách, quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2015-19638 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) COUNTER BRANDS, LLC  (US) 

2803 Colorado Ave, Santa Monica, 
California 90404, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm dùng cho tóc, da và móng tay/chân không chứa 

thuốc; phụ kiện làm đẹp móng tay/chân, cụ thể là móng giả, keo, sơn và nhũ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc 
tóc và chăm sóc sắc đẹp và phụ kiện làm đẹp; dịch vụ tiếp thị trên mạng; dịch vụ tiếp thị 
trực tiếp; cung cấp chương trình cho khách hàng thường xuyên đặt mua mỹ phẩm, bao 
gồm cả tặng phẩm trực tiếp tới một người trong danh sách được lựa chọn trước. 
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Nhóm 41: Dịch vụ nhật ký trực tuyến (blog trực tuyến) trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc 
da, làm đẹp, y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, du lịch, công thức nấu ăn, phong cách, 
trang trí, tin tức và nhận thức. 

 

 
(210) 4-2015-20139 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.4.4; 1.15.15 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O.Box 2681 GT, Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, 
Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ trắc địa, quang học, cân, đo, cứu hộ; thiết bị giảng dạy; 

thiết bị và dụng cụ dùng để điều chỉnh điện, thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, đĩa DVD và các phương tiện ghi 
kỹ thuật số; thiết bị xử lỷ dữ liệu; máy vi tính phần mềm máy tính (ghi sẵn); dụng cụ 
nhiếp ảnh như máy ảnh, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, điện thoại di động; thiết bị 
điện tử cầm tay dùng để ghi chép, lưu trữ, truyền tải hoặc tái tạo các nội dung hình ảnh, 
vi-đi-ô và đa phương tiện, hộp, vỏ bọc và các phụ kiện cho máy ảnh, cụ thể là pin, ống 
kính, thiết bị dùng để xem ảnh kỹ thuật số, bộ tiếp hợp không dây, bộ tiếp hợp điện, khớp 
nối dùng để gắn các phụ kiện với máy ảnh, điều khiển từ xa, micrô, thẻ nhớ SD, đèn flash 
cho máy ảnh, giá đỡ dùng cho các thiết bị chụp ảnh, giá 3 chân của máy ảnh và dây quai 
máy ảnh; hộp và túi đựng các thiết bị máy ảnh; phần mềm máy tính dùng để kết nối với 
thiết bị nhiếp ảnh và ghi hình và máy ảnh, phần mềm máy tính có thể chuyển dữ liệu ảnh 
chụp sang điện thoại di động; phần mềm máy tính dùng để kiểm soát hoạt động của thiết 
bị âm thanh và hình ảnh; phần mềm máy tính để thiết lập và xem ảnh kỹ thuật số và hình 
ảnh; phần mềm máy tính dùng để xử lý ảnh kỹ thuật số; thiết bị dùng để tải hoặc không 
tải từ xa phần mềm máy tính; phần mềm chỉnh sửa ảnh và phim trên máy tính bàn và điện 
thoại di động; phần mềm máy tính và các phần mềm ứng dụng dùng cho việc tải lên, tải 
xuống, chỉnh sửa, lưu trữ, phân phối và chia sẻ nội dung hình ảnh và vi-đi-ô thông qua 
mạng máy tính toàn cầu và mạng nội bộ và qua thiết bị di động; dữ liệu nội dung hình ảnh 
và vi-đi-ô và đa phương tiện được tạo ra bởi người sử dụng có thể tải xuống; các tệp dữ 
liệu đa phương tiện có thể tải xuống chứa nội dung âm thanh và hình ảnh. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ cung 
cấp nền trang chủ cho việc tải lên, tải xuống, lưu trữ, phân phối, điều chỉnh và chia sẻ nội 
dung hình ảnh, vi-đi-ô và đa phương tiện; dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời phần 
mềm trực tuyến không thể tải xuống được để tải lên, tải xuống, lưu trữ, phân phối, chỉnh 
sửa và chia sẻ nội dung hình ảnh, vi-đi-ô và đa phương tiện thông qua mạng máy tính toàn 
cầu và mạng nội bộ và qua thiết bị di động; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm 
điện toán đám mây trực tuyến không thể tải xuống được để tải lên, tải xuống, lưu trữ, 
phân phối, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung hình ảnh, vi-đi-ô và đa phương tiện thông qua 
mạng máy tính toàn cầu và mạng nội bộ và qua thiết bị di động; dịch vụ chia sẻ hình ảnh 
từ mạng đến trình duyệt, cụ thể cung cấp trang web có đặc tính công nghệ cho phép người 
sử dụng tải lên, xem và tải xuống hình ảnh kỹ thuật số và vi-đi-ô; cung cấp một trang web 
có đặc tính sử dụng tạm thời phần mềm không thể tải xuống cho phép người sử dụng có 
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thể tải lên các vi-đi-ô trực tuyến để chia sẻ với người khác cho mục đích giải trí; cung cấp 
trang web cho phép người sử dụng máy tính có thể tải lên, trao đổi và chia sẻ hình ảnh, vi-
đi-ô, bản ghi hình (vlog); dịch vụ máy tính cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời giao 
diện máy tính không thể tải xuống được nhằm cá nhân hóa thông tin trực tuyến, cung cấp 
nền tìm kiếm cho phép người sử dụng định vị, truy cập, sao chép, truyền, chỉnh sửa và 
chia sẻ các nội dung hình ảnh, vi-đi-ô và đa phương tiện. 

 

 
(210) 4-2015-20369 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.9.12; 5.9.24; 26.1.1; 5.7.24 
(591) Tím 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Ngon Việt Nam  (VN) 
Số nhà 34, phố Châu Long, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà 
hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-21113 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 86547582 26.02.2015 US 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trực tuyến, cụ thể là dịch vụ cung cấp môi trường ảo trong đó 
người dùng có thể tương tác bằng cách nói chuyện, gửi tin nhắn, chơi trò chơi trực tuyến, 
xem và đăng ảnh, viđêô, nhãn dán, hình hoạt hình, clip âm thanh và biểu tượng cảm xúc 
dành cho mạng xã hội. 

 

 
(210) 4-2015-21114 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 86547589 26.02.2015 US 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tạo lập và cung cấp cộng đồng ảo và trực tuyến cho phép người dùng 
tham gia vào hoạt động mạng xã hội, cụ thể là nói chuyện, gửi tin nhắn, chơi trò chơi trực 
tuyến, xem và đăng ảnh, viđêô, nhãn dán, hình hoạt hình, clip âm thanh và biểu tượng 
cảm xúc.  
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(210) 4-2015-21325 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH WELL WEALTH 
Việt Nam  (VN) 
20 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê hoặc sôcôla. 
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xirô và các chế phẩm làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-21483 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TRAVI  (VN) 
22/7 đường số 21, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Túi chứa chế phẩm khử mùi thảo dược; bình xịt chứa chế phẩm khử mùi nón 

bảo hiểm thảo dược; bình xịt chứa chế phẩm khử mùi giày dép thảo dược; bình xịt phòng 
chứa chế phẩm thảo dược; nước rửa tay khô thảo dược; nước xúc miệng thảo dược; bình 
xịt chứa chế phẩm khử mùi cơ thể thảo dược; bình xịt chứa chế phẩm khử hôi nách thảo 
dược; bình xịt chứa chế phẩm khử mùi hôi miệng thảo dược. 

 

 
(210) 4-2015-22042 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GSD (CORPORATE) LIMITED  (GB) 

1 The Square, Stockley Park, Uxbridge, 
Middlesex UB11 1TD, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng có khả năng tương tác với thiết bị di 

động; phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động phần mềm máy tính dùng cho sản xuất; 
phần mềm máy tính dùng cho kỹ thuật công nghiệp; phần mềm máy tính dùng để cải tiến 
chất lượng, giá thành và năng suất cho các sản phẩm dệt, quần áo, may vá, công nghiệp 
chỉ và sợi; phần mềm máy tính dùng cho sản xuất và dùng cho kỹ thuật công nghiệp để 
thiết lập và tính toán phương pháp làm việc, khối lượng công việc, năng suất, cải tiến năng 
suất, giá thành sản phẩm, phân tích giá, chi phí lao động, chi phí nguyên liệu, tiêu chuẩn 
máy móc, cân bằng giới hạn, thẩm định đầu tư, kế hoạch tiền sản xuất và mục tiêu sản 
xuất; xuất bản phẩm có thể tải xuống được; thiết bị và dụng cụ giảng dạy. 
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Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; hỗ trợ kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan tới chất lượng, giá thành và năng suất; dịch vụ quản lý dây chuyền 
cung ứng; dịch vụ tư vấn, cố vấn và quản lý kinh doanh liên quan tới sản xuất và sản xuất 
sản phẩm; dịch vụ so sánh hoạt động kinh doanh dựa trên thang điểm chuẩn (dịch vụ 
benchmarking); cố vấn hiệu quả kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả; 
phân tích chi phí; phân tích chi phí lợi ích; tổ chức và quản lý chương trình khuyến khích 
kinh doanh và thiết lập khách hàng trung thành; tư vấn kinh doanh liên quan tới mức độ 
tuân thủ trách nhiệm xã hội; dịch vụ tư vấn tuyển dụng, cung cấp thông tin tuyển dụng; 
dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới phương pháp luận kinh doanh; 
dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giáo dục và đào tạo liên quan tới sản xuất, 
chất lượng sản phẩm, năng suất và kỹ thuật công nghiệp; dịch vụ xuất bản, xuất bản báo 
cáo, xuất bản phẩm dạng in, tài liệu giáo dục, tài liệu đào tạo và bản tin; dịch vụ cố vấn, 
tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và kỹ thuật và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan tới 
khoa học và kỹ thuật; dịch vụ công nghiệp và nghiên cứu; thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá 
chất; dịch vụ thiết kế, cụ thể là: dịch vụ thiết kế kỹ thuật và xây dựng, thiết kế sản phẩm, 
thiết kế mẫu và mô hình, thiết kế phần mềm máy tính, thiết kế phần cứng máy tính, thiết 
kế bao bì, thiết kế công nghiệp, thiết kế quần áo, thiết kế dệt may, thiết kế nội thất, thiết 
kế công trình nghệ thuật, thiết kế máy móc công nghiệp, thiết bị phụ kiện thời trang; thiết 
kế và phát triển phần mềm máy tính dùng cho kho vận, quản lý dây chuyền cung ứng và 
cổng kinh doanh điện tử; thiết kế phương pháp sản xuất; thiết kế có hỗ trợ của máy tính 
cho hoạt động sản xuất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất vì mục 
đích công nghiệp; quản lý chất lượng; kiểm tra chất lượng; kiểm tra chất lượng sản phẩm; 
giám sát quy trình để đảm bảo chất lượng; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin 
liên quan tới tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh để bảo vệ tài sản và cá nhân; điều tra tai nạn 
và báo cáo; dịch vụ cố vấn liên quan tới sức khỏe và an toàn lao động; dịch vụ tư vấn liên 
quan tới pháp chế và đảm bảo tuân thủ pháp luật; tư vấn trong lĩnh vực an toàn nơi làm 
việc; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới sức khỏe và an toàn lao động; thanh tra 
công trình xây dựng và nhà xưởng vì mục đích an toàn; soạn thảo quy định pháp lý; tư vấn 
về quy định an toàn tại nơi làm việc; dịch vụ đánh giá mức độ tuân thủ trách nhiệm xã 
hội; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới quyền lao động; dịch vụ cố 
vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 
 

(210) 4-2015-22202 (220) 18.08.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, tím,trắng, xanh dương 
(731) Malco Products, Inc.  (VN) 

361 Fairview Avenue, Barberton, Ohio 
44203, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 03: Dung dịch làm sạch két nước làm mát của xe cộ; dung dịch làm sạch (để rửa 
sạch) rửa dầu nhớt bám trong máy móc, động cơ.  

 

 
(210) 4-2015-22269 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.1; 25.1.25; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Nâu đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Hòa  (VN) 
Số nhà 341 đường Lê Thánh Tông, 
phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2015-23465 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Nâu, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Đình Hãn  (VN) 
Phước Hưng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính; môi giới chứng khoán và trái phiếu; môi giới bất động sản; 

quản lý bất động sản; cung cấp thông tin tài chính và bất động sản thông qua một trang 
web.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ hướng 
dẫn, giảng dạy; dịch vụ tạo ra các tài liệu xuất bản điện tử; tổ chức các triển lãm cho mục 
đích giáo dục hoặc văn hóa; tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 

 
(210) 4-2015-23542 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.3; 1.15.15; A25.1.10; 25.1.15 
(591) Vàng, đen, da, nâu, đỏ, trắng, đồng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 
khẩu Đại Phát  (VN) 
ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, 
huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

(540) 

   

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm cá; thủy hải sản đã qua chế biến và được bảo quản như: tôm, 
cá, mực, cua. 

 
Nhóm 35: Mua bán: nước mắm, thủy hải sản, thực phẩm sạch như rau xanh, củ, quả sạch, 
thịt, cá, trứng, sản phẩm làm từ thịt, cá; xúc tiến thương mại; xuất nhập khẩu nước mắm, 
thủy hải sản, thực phẩm sạch như rau xanh, củ, quả sạch, thịt, cá, trứng, sản phẩm làm từ 
thịt, cá. 

 

 
(210) 4-2015-23627 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) XAERUS PERFORMANCE FLUIDS 

INTERNATIONAL, INC.  (US) 
2825 Schuette Road, Midland, MI 48642 
U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Este; hóa chất công nghiệp; amoniac; kim loại kiềm thổ; oxit chì; cacbonat; 

axit metacreic; axetilen; rượu etylic; ê-te; phê-nol dùng cho mục đích công nghiệp; anilin 
(chất hóa học dùng cho mục đích công nghiệp); xê-tôn; andehyt amoniac; protein (nguyên 
liệu thô); tinh bột dùng cho mục đích công nghiệp; enzym cho mục đích công nghiệp; đi-
ô-xít của hydro; nước cất; silicagen; nguyên tố phóng xạ cho mục đích khoa học; chất làm 
mềm (chất hóa học dùng cho mục đích công nghiệp); chất kết dính cho bê tông; chất phụ 
gia, hóa chất cho nhiên liệu động cơ; vật liệu lọc (chế phẩm hóa học); chế phẩm ép 
khuôn; chế phẩm làm mềm dùng trong công nghiệp; chất tẩy công nghiệp; chất tăng tốc 
(chất hóa học dùng cho mục đích công nghiệp); chất phụ gia hóa học cho bùn khoan; chất 
lỏng phụ trợ dùng với tác nhân mài mòn; chế phẩm khử keo/khử gôm; than gốc động vật; 
chế phẩm tẩy trắng (chất tẩy màu) dùng trong công nghiệp; chất gắn kết có dầu (mát-tít); 
hóa chất dùng trong nông nghiệp (ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cây dại, chất diệt cỏ 
dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất phản ứng hóa học/thuốc thử hóa học, 
ngoại trừ hóa chất dùng cho mục đích y tế và thú y; nhựa epoxy dạng thô, chưa được xử 
lý; chất dẻo hóa; chế phẩm cân bằng đất (chất hóa học giúp cân bằng đất); hợp chất dập 
lửa; chất lỏng làm nguội (hóa chất công nghiệp); vỏ cây dà (để thuộc da); chất dính/gôm 
dùng cho mục đích công nghiệp; bột giấy. 

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn sợi; chất làm trơn đạt chuẩn; chất bôi trơn có thể phân hủy sinh 
học; chất bôi trơn cho dây chuyền lạnh; chất bôi trơn cho lò và xích băng chuyền; mỡ 
công nghiệp; chất làm trơn bộ giãn khí; dầu để bôi trơn; than chì/graphit bôi trơn; mỡ để 
bôi trơn; dầu nhờn/chất bôi trơn; nhiên liệu; nhiên liệu khoáng; sáp (nguyên liệu thô); sáp 
để thắp sáng; hợp phần kết dính bụi khi quét dọn; năng lượng điện. 

 
Nhóm 37: Tra dầu mỡ cho xe cộ; cho thuê thiết bị xây dựng; bảo trì thiết bị y tế; lắp đặt 
thiết bị y tế; thông tin xây dựng; khai thác mỏ; sửa chữa đồ gỗ nhồi nệm; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị sưởi ấm/làm nóng; khử nhiễu cho thiết bị điện; sửa chữa và bảo dưỡng 
phương tiện có động cơ; sửa chữa và bảo dưỡng máy bay; đóng tàu; sửa chữa đồng hồ; sữa 
chữa và bảo dưỡng két sắt; chống gỉ; đắp lốp; bảo dưỡng đồ đạc; bảo dưỡng, làm sạch và 
sửa chữa đồ da; tẩy uế; lắp đặt và sửa chữa thang máy; sửa chữa chuông báo cháy, lắp đặt 
chuông báo cháy; sửa chữa giày; lắp đặt và sửa chữa điện thoại; mài dao; sửa chữa bơm; 
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sửa chữa ô/dù; dịch vụ làm tuyết nhân tạo; phục chế các tác phẩm nghệ thuật; bảo dưỡng 
bể bơi; sửa chữa dụng cụ âm nhạc; cho thuê máy bơm thoát nước; sửa chữa dụng cụ cầm 
tay; sửa chữa đồ trang sức bằng kim loại quý (khôi phục lại trạng thái ban đầu); lắp đặt và 
bảo dưỡng các thiết bị thể thao và giải trí; sửa chữa thiết bị ngành ảnh; sửa chữa và lắp đặt 
thiết bị điện. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nhiên liệu; dịch vụ xử lý kim loại; dịch vụ nhuộm; đốn gỗ và xẻ 
gỗ; hồ giấy; thổi thủy tinh; nung đồ gốm; xay bột; dịch vụ tẩy gỉ; gia công da; in ảnh 
chụp; tái chế rác và phế thải; dịch vụ làm mát không khí; dịch vụ xử lý nước; làm khung 
cho các tác phẩm nghệ thuật; khắc trổ/chạm trổ; dịch vụ kỹ thuật viên nha khoa; sản xuất 
năng lượng; cho thuê máy phát điện; dịch vụ xử lý các vật liệu y tế;  gia công thuốc thử 
hóa học; dịch vụ bảo quản lạnh; cho thuê nồi hơi. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến sản xuất dầu bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2015-23794 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Cơ sở sản xuất Lê Kim Thành  

(VN) 
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Giò; chả; nem chua. 
 

 
(210) 4-2015-23796 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.5.6; 5.3.16; 3.7.20; 26.1.1; 4.5.1; 

25.1.25 
(591) Xanh cốm, hồng, xanh lá cây, vàng nhạt, 

xanh rêu đậm 
(731) Nguyễn Thị Thu Hương  (VN) 

Phòng 303, nhà A5, phố Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, bỉm, sữa, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, 

thực phẩm, tạp phẩm cụ thể là trà, cà phê, bánh kẹo, đồ uống đóng chai, thực phẩm đóng 
hộp, hoa quả đóng lọ, hoa quả sấy khô, hoa quả tươi. 
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(210) 4-2015-23873 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại KOMIX  (VN) 
Số 87, đường D1, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm; chế phẩm chống thấm dùng trong xây dựng (trừ sơn).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu sửa chữa bê tông dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ trang trí nội thất 
và ngoại thất; dịch vụ vệ sinh công nghiệp và dân dụng; dịch vụ chống thấm.  

 
Nhóm 39: Đóng gói và lưu trữ hàng hóa; dịch vụ vận chuyển.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; dịch vụ chăm sóc cây xanh, cây cảnh.  

 

 
(210) 4-2015-24316 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 5.9.6 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Cơ sở Thành Công  (VN) 

Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đã được bảo quản.  

 

(210) 4-2015-24372 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 5.7.11; A5.7.23; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Cam  (VN) 
Thôn Vàng, xã Bích Sơn, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, cặp da, ví da, hòm, vali, balô. 
 

Nhóm 25: Quần áo da; mũ da; giầy da; dép da; dây lưng, thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2015-24804 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) PREMIER LIQUEUR GROUP 

LIMITED   (BZ) 

201 Renaissance Tower, 8 Newtown 

Barrack, Belize City, Belize, Central 

America  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu brandi (rượu mạnh), rượu uýt ki, rượu vôtca, rượu gin, rượu cốc-tai, rượu 

rum.  
 

 
(210) 4-2015-24805 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25; 26.4.2 

(731) PREMIER LIQUEUR GROUP 

LIMITED   (BZ) 

201 Renaissance Tower, 8 Newtown 

Barrack, Belize City, Belize, Central 

America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu brandi (rượu mạnh), rượu uýt ki, rượu vốtca, rượu gin, rượu cốc-tai, rượu 

rum.  
 

 
(210) 4-2015-24820 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tám 
Phó   (VN) 
278/7 Lê Duẩn, phường Đập Đá, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
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(210) 4-2015-24864 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh đậm, da cam 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Sân 

bay   (VN) 
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thôn 
Tân Phú, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán xăng dầu; mua bán các phụ tùng ô tô, xe có động 

cơ khác; cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý thuế cho chủ hàng; nộp các khoản thuế, phí, 
lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu; thực hiện thủ tục miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, xét hoàn thuế, 
giảm thuế, xét giảm thuế, không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán, cho thuê) bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng 
không; dịch vụ cho thuê kho bãi, khai thác nhà ga (bao gồm bốc xếp, cho thuê kho hàng, 
cho thuê bãi đỗ xe, vận chuyển hàng hóa, bán vé tàu xe), lưu giữ và bốc xếp hàng hóa; 
cho thuê xe có động cơ; xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định 
của pháp luật; vận chuyển, làm thủ tục hải quan đưa vào, đưa ra khu vực giám sát hải 
quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục hải quan 
cho chủ hàng; thực hiện các thủ tục hành chính khác với cơ quan hải quan; đại lý bán vé 
máy bay.  

 

 
(210) 4-2015-24885 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2; A14.5.2 
(731) Công ty TNHH giải trí và 

truyền thông Master Event  
(VN) 
Số 15A, ngách 210/3 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức và điều khiển các sự kiện văn hóa; tổ chức và điều khiển sự kiện vui 
chơi giải trí; sản xuất chương trình biểu diễn; cho thuê thiết bị tổ chức sự kiện; tổ chức và 
điều khiển hội nghị, tổ chức và điều khiển hội thảo. 
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(210) 4-2015-24903 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25; 24.17.21 
(591) Đen, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư và xây dựng ánh 
Dương  (VN) 
Tầng 5, số 5, ngõ 132 phố Đỗ Đức Dục, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-24913 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.2; A26.11.9; A26.11.8; 

26.3.10 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kiến Trúc 
Xây dựng SKYLINE  (VN) 
P507, nhà B11B, KĐT Nam Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37:  Sửa chữa, cải tạo xây dựng.  
 

Nhóm 42: Quy hoạch; lập dự án xây dựng, thiết kế biệt thự; tòa nhà văn phòng; nhà lô - 
phố liền kề; nhà hàng, khách sạn; showroom-gian hàng; công trình công cộng; chung cư; 
nhà công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-25041 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) LEONIAN SINGAPORE PTE. LTD.  

(SG) 
4 Chang Charn Road, Singapore 159633 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi; túi cho thể thao; vali; vali [hành lý]; ba lô; ví đựng danh thiếp; túi bằng 

giấy hoặc chất dẻo để đựng hàng hóa (bao gồm cả túi có gắn bánh xe); ví tiền; bao để 
móc chìa khóa; ví tiền (đồ đựng nhỏ, dẹt, gấp lại được); ví đựng vé tháng; ví đựng danh 
thiếp kinh doanh; ví đựng đồ trang điểm, chưa có đồ bên trong; ô che nắng trên bãi biển; 
«. 

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; áo vét; quần dài thấm mồ hôi; váy; quần dài; áo 
choàng ngoài; áo mưa; áo len dài tay; áo len đan; áo gilê; áo sơ mi; quần áo thể dục; áo 
cánh (đàn bà, trẻ con); áo thun có cổ; quần áo lót; quần áo bơi; mũ tắm; áo nịt ngoài; áo 
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thun ngắn tay; bít tất ngắn cổ; khăn choàng; khăn quàng cổ; găng tay [trang phục]; khăn 
rằn [khăn quàng cổ]; vật giữ nhiệt [quần áo]; khăn choàng cổ (có thể che được cả mũi và 
miệng); mũ che tai [trang phục]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; dải thắt lưng; thắt lưng [trang 
phục]; giày; giày ống đi mưa; dép; áo nịt len thể thao; áo ngoài có mũ trùm đầu (ở vùng 
Bắc cực); áo gió; quần áo dùng cho môn xki (môn thể thao di chuyển trên ván trượt 
tuyết); dải buộc đầu dùng cho thể thao; đồng phục thể thao; tất dài dùng cho thể thao; cổ 
tay áo (trang phục); áo nịt len thể thao cho người lướt ván; bộ quần áo cho người lướt 
sóng; giày ống dùng cho thể thao; giày ống cho người lặn dùng bình dưỡng khí; găng tay 
dùng cho thể thao. 

 

 
(210) 4-2015-25124 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.4.24; 26.4.2 (540) 

  

(731) Vũ Thu Phương  (VN) 
Số nhà 33A, ngõ 26 phố Kim Hoa, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (không kể quần áo bảo hộ lao động); giày dép, mũ nón, dây 

lưng bằng vải, tất, cà vạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo các loại (không kể quần áo bảo hộ lao 
động); giày dép, mũ nón, dây lưng bằng vải, tất, cà vạt, túi xách, ví da.  

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế đồ họa.  

 

 
(210) 4-2015-25198 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá, xanh cốm, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Thăng  (VN)
158-160, đường số 44, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột; bột mì; tinh bột cho thực phẩm; bột sắn cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25222 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH New Hope Bình 
Định  (VN) 
Lô D2.3, KCN Nhơn Hòa, thị xã An 
Nhơn, tỉnh Bình Định  
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm. 
 

 
(210) 4-2015-25326 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ truyền 
thông Nam Việt  (VN) 
Số 10 ngõ 381/55/6 Nguyễn Khang, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ thương mại điện tử: 

mua sắm máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng, thời trang và phụ 

kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng internet. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi 

tính; dịch vụ nhắn tin (điện thoại); cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 

xa; dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, 

văn bản trực tuyến trên mạng internet thông qua trang website, wapsite. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hàng hóa; vận chuyên hành khách; giao 

nhận hàng hóa. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin 

trực tuyến trong lĩnh vực tin tức, thời tiết, văn hóa, du lịch, ẩm thực, nhà hàng, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-25600 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 1.15.23 

(731) Phạm Kiều Chân  (VN) 
67 đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 

8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện dùng cho cửa cuốn; thiết bị điện dùng để đóng mở cửa ra vào như 

remote (thiết bị điều khiển từ xa); thiết bị điện điều khiển từ xa để đóng mở cửa cuốn.  
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(210) 4-2015-25738 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa có hương vị, món sữa khuấy và đồ uống được chế trên 

cơ sở sữa; mứt trái cây (mứt ướt), xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn hợp 
nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức ăn và nước 
ép trái cây để nấu nướng, món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: thạch trái cây (nước 
quả nấu đông), món thịt nấu đông, thạch cho thực phẩm, đồ phết lên thực phẩm, cụ thể là: 
bơ và mứt ướt, sữa đông, và trái cây được bảo quản. 

 
Nhóm 30: Chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; chế phẩm cô đặc trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo mộc, với hương vị trái cây; 
bánh kẹo ướp lạnh có hương vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc trái cây; cà phê xay 
và cà phê hạt; đồ uống cà phê, cacao và cà phê hơi (được pha bằng cách nén cho hơi nước 
thấm dần qua cà phê xay nhuyễn), và đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê và/hoặc cà 
phê hơi; đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà), bột sôcôla và vani; cà phê pha sẵn 
uống liền; chè (trà) pha sẵn uống liền; bánh kẹo ướp lạnh, cụ thể là, kem lạnh, kem sữa 
lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món tráng miệng ướp lạnh được chế biến trên 
cơ sở bột đậu nành; sôcôla, kẹo và bánh kẹo; sản phẩm nướng, cụ thể là bánh nướng xốp, 
bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì; bánh xăng- đuých (bánh mì 
kẹp nhân); thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc đã chế biến để dùng như ngũ cốc ăn sáng, 
thực phẩm dạng thanh, hoặc nguyên liệu để chế biến thức ăn; ngũ cốc ăn liền; yến mạch 
đã xay; thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở hạt ngũ cốc; thực phẩm dạng 
thanh được chế biến trên cơ sở yến mạch để ăn liền; bánh quy giòn; món ăn được chế biến 
sẵn hoặc để đông lạnh không thuộc các nhóm khác bao gồm chủ yếu là gạo, hạt ngũ cốc, 
hoặc mỳ ống có chứa thịt, đậu nành, thịt gia cầm, hải sản, rau củ, trái cây, đậu phụ, 
và/hoặc pho-mát (với gạo, hạt ngũ cốc, hoặc mỳ ống là thành phần chính); nước xốt (gia 
vị); nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ sôcôla, cacao, cà phê, đường, 
trái cây, quả hạch, và hương liệu (không phải là tinh dầu); nước chấm (gia vị); nước xốt 
được chế biến sẵn (gia vị); nước xốt cho món sa-lát, nước xốt trái cây (gia vị); nước xốt 
rau củ (gia vị); thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở bột đậu nành; chế phẩm 
tạo mùi thơm cho thực phẩm bao gồm hương liệu dạng lỏng cho đồ uống, không phải là 
tinh dầu; đường, gia vị, mật ong. 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây 
hay rau củ (không cồn); nước trái cây và nước ngọt có chứa nước ép trái cây (không cồn); 
đồ uống trái cây ướp lạnh (không cồn) và đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được 
ướp lạnh (không cồn); trái cây cô đặc và trái cây được nghiền nhuyễn được dùng làm 
nguyên liệu pha chế đồ uống, chế phẩm cô đặc và si rô dùng để pha chế đồ uống được pha 
trộn ướp lạnh (không cồn); đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ 
trái cây hay rau củ (không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn); nước ép rau củ - trái cây 
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(đồ uống không cồn); đồ uống được chế biến trên cơ sở rau củ (không cồn); đồ uống chứa 
nước ép rau củ (không cồn); hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế phẩm) dùng để pha chế đồ 
uống; si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà) và 
chè (trà) thảo mộc; nước uống (đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga 
(không cồn), nước uống (không cồn) có chứa vitamin; nước ngọt (đồ uống không cồn); 
nước giải khát sủi bọt làm bằng nước xô-đa (không cồn); si rô tạo hương vị dùng để pha 
chế đồ uống; nước đóng chai có hương vị và không có hương vị (không cồn); nước uống 
tăng lực (không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống được chế biến trên cơ sở 
đậu nành, không thay thế sữa; nước đậu nành và đồ uống đậu nành [không cồn, không 
thay thế sữa]; đồ uống được chế biến trên cơ sở sữa quả hạch và nước ép quả hạch, không 
cồn. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, phân phối bán buôn, cửa hàng bán buôn và các dịch vụ đặt 
hàng bán buôn, dịch vụ đặt mua hàng qua đường bưu điện và dịch vụ đặt mua hàng bằng 
ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực tuyến qua máy vi tính, dịch vụ bán lẻ 
trực tuyến qua máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến (tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thực phẩm đóng gói và chuẩn bị sẵn, 
đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng 
và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục 
đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê 
thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy 
bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén 
không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, 
đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không 
phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng 
bọt biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi 
nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng 
trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái 
lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể 
gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà 
phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy 
tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng 
cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng 
trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ 
đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa 
thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng 
khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ 
và ô, tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da, dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, giày 
dép, mũ nón, tạp dề, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi 
bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho 
Giáng Sinh; chế phẩm làm sạch cặn vôi và làm sạch cặn để làm sạch máy pha cà phê hoặc 
chè (trà) dùng cho mục đích gia dụng, chế phẩm làm sạch dùng cho máy pha cà phê hoặc 
chè (trà) dùng cho mục đích gia dụng; sản phẩm làm sạch (chế phẩm/chất làm sạch/tẩy 
sạch hay vải/khăn tẩm sẵn chế phẩm làm sạch/tẩy sạch) dùng cho máy pha cà phê hoặc 
chè (trà) dùng cho mục đích gia dụng; máy tạo váng sữa chạy bằng điện; máy bán hàng tự 
động; thiết bị lọc nước; bộ thiết bị lọc và làm sạch nước và lõi lọc và bộ lọc thay thế của 
nó; phần mềm máy tính; băng đĩa ghi âm thanh; đầu máy âm thanh kỹ thuật số; xuất bản 
phẩm và ấn phẩm in, cụ thể là, bản tin và và tạp chí có chứa các thông tin về cà phê và 
người uống cà phê, cái lọc bằng giấy dùng cho người pha cà phê, tập anbom ảnh, giấy 
nghệ thuật (giấy vẽ), bút chì để vẽ, bút lông dùng cho nghệ sĩ, bút, bút chì, bút bi, vật 
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dụng đánh đấu trang sách, hộp bút chì, hộp đựng văn phòng phẩm, hộp bút, hộp đựng bút 
chì, văn phòng phẩm, áp phích quảng cáo, khăn ăn bằng giấy, cái lót cốc bằng giấy, túi 
bằng giấy, cái bọc cốc (để đỡ nóng tay khi cầm) bằng giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy 
và giấy dùng để bao gói; sách hướng dẫn nhỏ; cốc giấy, cái lót cốc không làm bằng giấy 
và không phải là đồ vải để trên bàn ăn, bình chân không cách nhiệt, cốc cà phê, cốc và 
cốc to dùng để uống trà, đồ thủy tinh (đồ chứa dùng trong gia đình hoặc bếp); muỗng xúc 
(dụng cụ xúc đồ ăn); đồ uống bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); đồ ăn giàu 
dinh dưỡng dùng thay thể bữa ăn và hỗn hợp đồ uống có chất bổ sung dùng cho ăn kiêng 
(dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng thực phẩm dạng thanh 
(dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung thực phẩm dùng cho ăn kiêng (dùng cho mục đích 
y tế); chất bổ sung chất xơ dùng khi ăn kiêng dùng cho người (dùng cho mục đích y tế); 
hỗn hợp đồ uống dạng bột chứa chất bổ sung dùng cho ăn kiêng có hương vị trái cây 
(dùng cho mục đích y tế), hỗn hợp đồ uống dạng bột bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục 
đích y tế); chất bổ sung vitamin và khoáng chất; đồ uống bổ sung vitamin (dùng cho mục 
đích y tế); nước ép trái cây; đồ uống chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây hay 
rau củ; si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống; đồ uống không cồn; sữa); dịch vụ 
đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy vi tính liên quan đến những dịch 
vụ kể trên; quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhỏ, nhà 
hàng cà phê, nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ, quán trà, và dịch vụ nhà hàng ăn 
uống bán thức ăn mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống; 
dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện) theo hợp đồng; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của nhà hàng để tặng 
thưởng cho các khách hàng thường xuyên. 

 

 
(210) 4-2015-25739 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa có hương vị, món sữa khuấy và đồ uống được chế trên 

cơ sở sữa; mứt trái cây (mứt ướt), xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn hợp 
nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức ăn và nước 
ép trái cây để nấu nướng, món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: thạch trái cây (nước 
quả nấu đông), món thịt nấu đông, thạch cho thực phẩm, đồ phết lên thực phẩm, cụ thể là: 
bơ và mứt ướt, sữa đông, và trái cây được bảo quản. 
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Nhóm 30: Chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; chế phẩm cô đặc trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo mộc, với hương vị trái cây; 
bánh kẹo ướp lạnh có hương vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc trái cây; cà phê xay 
và cà phê hạt; đồ uống cà phê, cacao và cà phê hơi (được pha bằng cách nén cho hơi nước 
thấm dần qua cà phê xay nhuyễn), và đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê và/hoặc cà 
phê hơi; đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà), bột sôcôla và vani; cà phê pha sẵn 
uống liền; chè (trà) pha sẵn uống liền; bánh kẹo ướp lạnh, cụ thể là, kem lạnh, kem sữa 
lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món tráng miệng ướp lạnh được chế biến trên 
cơ sở bột đậu nành; sôcôla, kẹo và bánh kẹo; sản phẩm nướng, cụ thể là bánh nướng xốp, 
bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì; bánh xăng- đuých (bánh mì 
kẹp nhân); thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc đã chế biến để dùng như ngũ cốc ăn sáng, 
thực phẩm dạng thanh, hoặc nguyên liệu để chế biến thức ăn; ngũ cốc ăn liền; yến mạch 
đã xay; thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở hạt ngũ cốc; thực phẩm dạng 
thanh được chế biến trên cơ sở yến mạch để ăn liền; bánh quy giòn; món ăn được chế biến 
sẵn hoặc để đông lạnh không thuộc các nhóm khác bao gồm chủ yếu là gạo, hạt ngũ cốc, 
hoặc mỳ ống có chứa thịt, đậu nành, thịt gia cầm, hải sản, rau củ, trái cây, đậu phụ, 
và/hoặc pho-mát (với gạo, hạt ngũ cốc, hoặc mỳ ống là thành phần chính); nước xốt (gia 
vị); nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ sôcôla, cacao, cà phê, đường, 
trái cây, quả hạch, và hương liệu (không phải là tinh dầu); nước chấm (gia vị); nước xốt 
được chế biến sẵn (gia vị); nước xốt cho món sa-lát, nước xốt trái cây (gia vị); nước xốt 
rau củ (gia vị); thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở bột đậu nành; chế phẩm 
tạo mùi thơm cho thực phẩm bao gồm  hương liệu dạng lỏng cho đồ uống, không phải là 
tinh dầu; đường, gia vị, mật ong. 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây 
hay rau củ (không cồn); nước trái cây và nước ngọt có chứa nước ép trái cây (không cồn); 
đồ uống trái cây ướp lạnh (không cồn) và đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được 
ướp lạnh (không cồn); trái cây cô đặc và trái cây được nghiền nhuyễn được dùng làm 
nguyên liệu pha chế đồ uống, chế phẩm cô đặc và si rô dùng để pha chế đồ uống được pha 
trộn ướp lạnh (không cồn); đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ 
trái cây hay rau củ (không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn); nước ép rau củ - trái cây 
(đồ uống không cồn); đồ uống được chế biến trên cơ sở rau củ (không cồn); đồ uống chứa 
nước ép rau củ (không cồn); hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế phẩm) dùng để pha chế đồ 
uống; si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà) và 
chè (trà) thảo mộc; nước uống (đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga 
(không cồn), nước uống (không cồn) có chứa vitamin; nước ngọt (đồ uống không cồn); 
nước giải khát sủi bọt làm bằng nước xô-đa (không cồn); si rô tạo hương vị dùng để pha 
chế đồ uống; nước đóng chai có hương vị và không có hương vị (không cồn); nước uống 
tăng lực (không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống được chế biến trên cơ sở 
đậu nành, không thay thế sữa; nước đậu nành và đồ uống đậu nành [không cồn, không 
thay thế sữa]; đồ uống được chế biến trên cơ sở sữa quả hạch và nước ép quả hạch, không 
cồn. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, phân phối bán buôn, cửa hàng bán buôn và các dịch vụ đặt 

hàng bán buôn, dịch vụ đặt mua hàng qua đường bưu điện và dịch vụ đặt mua hàng bằng 

ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực tuyến qua máy vi tính, dịch vụ bán lẻ 

trực tuyến qua máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 

tuyến (tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thực phẩm đóng gói và chuẩn bị sẵn, 

đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng 
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và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục 

đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê 

thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy 

bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén 

không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, 

đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không 

phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng 

bọt biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi 

nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng 

trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái 

lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể 

gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà 

phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy 

tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng 

cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng 

trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ 

đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa 

thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng 

khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ 

và ô, tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da, dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, giày 

dép, mũ nón, tạp dề, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi 

bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho 

Giáng Sinh; chế phẩm làm sạch cặn vôi và làm sạch cặn để làm sạch máy pha cà phê hoặc 

chè (trà) dùng cho mục đích gia dụng, chế phẩm làm sạch dùng cho máy pha cà phê hoặc 

chè (trà) dùng cho mục đích gia dụng; sản phẩm làm sạch (chế phẩm/chất làm sạch/tẩy 

sạch hay vải/khăn tẩm sẵn chế phẩm làm sạch/tẩy sạch) dùng cho máy pha cà phê hoặc 

chè (trà) dùng cho mục đích gia dụng; máy tạo váng sữa chạy bằng điện; máy bán hàng tự 

động; thiết bị lọc nước; bộ thiết bị lọc và làm sạch nước và lõi lọc và bộ lọc thay thế của 

nó; phần mềm máy tính; băng đĩa ghi âm thanh; đầu máy âm thanh kỹ thuật số; xuất bản 

phẩm và ấn phẩm in, cụ thể là, bản tin và và tạp chí có chứa các thông tin về cà phê và 

người uống cà phê, cái lọc bằng giấy dùng cho người pha cà phê, tập anbom ảnh, giấy 

nghệ thuật (giấy vẽ), bút chì để vẽ, bút lông dùng cho nghệ sĩ, bút, bút chì, bút bi, vật 

dụng đánh đấu trang sách, hộp bút chì, hộp đựng văn phòng phẩm, hộp bút, hộp đựng bút 

chì, văn phòng phẩm, áp phích quảng cáo, khăn ăn bằng giấy, cái lót cốc bằng giấy, túi 

bằng giấy, cái bọc cốc (để đỡ nóng tay khi cầm) bằng giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy 

và giấy dùng để bao gói; sách hướng dẫn nhỏ; cốc giấy, cái lót cốc không làm bằng giấy 

và không phải là đồ vải để trên bàn ăn, bình chân không cách nhiệt, cốc cà phê, cốc và 

cốc to dùng để uống trà, đồ thủy tinh (đồ chứa dùng trong gia đình hoặc bếp); muỗng xúc 

(dụng cụ xúc đồ ăn); đồ uống bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); đồ ăn giàu 

dinh dưỡng dùng thay thể bữa ăn và hỗn hợp đồ uống có chất bổ sung dùng cho ăn kiêng 

(dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng thực phẩm dạng thanh 

(dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung thực phẩm dùng cho ăn kiêng (dùng cho mục đích 

y tế); chất bổ sung chất xơ dùng khi ăn kiêng dùng cho người (dùng cho mục đích y tế); 

hỗn hợp đồ uống dạng bột chứa chất bổ sung dùng cho ăn kiêng có hương vị trái cây 

(dùng cho mục đích y tế), hỗn hợp đồ uống dạng bột bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục 
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đích y tế); chất bổ sung vitamin và khoáng chất; đồ uống bổ sung vitamin (dùng cho mục 

đích y tế); nước ép trái cây; đồ uống chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây hay 

rau củ; si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống; đồ uống không cồn; sữa); dịch vụ 

đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy vi tính liên quan đến những dịch 

vụ kể trên; quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 

cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 

quán ăn, quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; khách sạn; quầy rượu (quán bar); nhà 

hàng ăn uống, tiệm cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, nhà hàng nhỏ bán 

đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê, nhà hàng bán thức ăn mang về, và nhà hàng giao 

hàng tận nhà cho khách hàng; dịch cung cấp thực phẩm và đồ uống (được chuẩn bị bởi 

nhà hàng); dịch vụ cung cấp cà phê cho văn phòng do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp thực phẩm theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); chuẩn bị thức ăn do nhà hàng thực 

hiện; chuẩn bị và bán thực phẩm và đồ uống để mang về do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-25760 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, đen 

(731) ACECOM TECHNOLOGIES PTE LTD.,  

(SG) 

1 Ubi View, #03-10 Focus One, 

Singapore 408555   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: túi ví, mắt kính, đồng hồ, thú nhồi bông, quà tặng, vật dụng trang trí, 

đồ trang sức, phụ kiện tóc, kẹp tóc, cài tóc, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, dù, nón, 

gối, kính mát, quạt, đèn, túi xách, dụng cụ làm móng, dụng cụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2015-25764 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Mỹ Thành Phát  (VN) 
Số 148 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 

(OCEANLAW., JSC.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; khăn quàng; cà vạt.  

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, quần áo, giầy dép, mũ nón, khăn 

quàng, cà vạt, thắt lưng, vali, ví, vải, túi sách, đồng hồ, thực phẩm cụ thể: rau củ quả, các 

loại bánh từ bột, ca cao, mỳ, đồ chơi, giường, tủ, bàn ghế, đồ dùng nội thất (bàn, ghế, tủ), 

dụng cụ thể dục, thể thao, đồ điện tử dân dụng (tivi, điện thoại, máy fax).  
 

 
(210) 4-2015-25766 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.1.5; 5.9.3; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, trắng, hồng 
(731) Cơ sở sản xuất bột nghệ khô 

BÀ BÉ  (VN) 
Thôn Dương Xá, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột nghệ đen, bột nghệ vàng.  
 

Nhóm 35: Mua bán bột nghệ đen, bột nghệ vàng. 
 

 
(210) 4-2015-25840 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn HD  
(VN) 
182, Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị: mua - bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; bán buôn 

máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; máy móc, thiết bị điện, vật 

liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 

bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh; 

bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong 

các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da (cặp sách 

học sinh, cặp hồ sơ, túi, ví, giầy-dép các loại) trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ 

thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh; 

bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, chi tiết: bán buôn 

thóc, ngô và các loại ngũ cốc khác, hoa và cây, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho 

gia súc, gia cầm và thủy sản; bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, quả, cà 

phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 

bột, tinh bột; bán buôn đồ uống; bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác (dây 

đeo dồng hồ, thắt lưng quần), dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
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sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh (ly thủy tinh, bộ trà gốm sứ, ly bia, bộ trà, muỗng, dĩa lót 

chén, chén cơm, tô sứ, tô thủy tinh, bình cà phê, bình nước tương-mắm, chén đường, 

chum cao-thấp, gác muỗng-gác đũa, gạt tàn thuốc, gầu rót sốt, hũ muối, hũ tăm, hũ tiêu, 

khay khăn, khay lót chén, khay lót chum), đồ điện gia dụng (quạt điện (quạt đứng, quạt 

bàn, quạt treo tường, quạt lửng, quạt phun sương), máy hút bụi, máy hút ẩm, máy hút mùi, 

máy pha cà phê, ấm nước-bình nước, nồi cơm điện, bếp ga, bếp từ, đèn sưởi phòng tắm, 

bàn ủi, đèn và bộ đèn điện, dây điện), đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng 

nội thất tương tự, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục, thể thao; bán lẻ 

máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị viễn thông trong 

các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ vải, len, sợi chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 

hàng chuyên doanh; bán lẻ đồ mỹ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ đồ điện gia dụng (quạt điện (quạt đứng, quạt 

bàn, quạt treo tường, quạt lửng, quạt phun sương), máy hút bụi, máy hút ẩm, máy hút mùi, 

máy pha cà phê, ấm nước-bình nước, nồi cơm điện, bếp ga, bếp từ, đèn sưởi phòng tắm, 

bàn ủi, đèn và bộ đèn điện, dây điện), giường tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và 

bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác (đồ dùng sinh hoạt: tủ vải, hộp-thùng đựng đồ, hộp 

đựng cơm, túi giữ nhiệt, đồ đi mưa, thảm lót chân, móc treo, màn, rèm cửa, đồ dùng 

phòng ngủ: giường, tủ, bàn ghế, đồ dùng nội thất, sách, báo, tạp chí, bộ chăn ga, gối đệm, 

chăn, mÒn, chiếu gối, vỏ gối, mùng, màn) trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ băng, 

đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh. 
 

 
(210) 4-2015-26096 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lê Ngân  
(VN) 
47D Nghiêm Toản, phường Hòa Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 06: Móc áo kim loại; sản phẩm làm từ ống kim loại.  
 

Nhóm 08: Dao; kéo; thìa; dĩa. 
 

Nhóm 20: Bàn học sinh. 
 

Nhóm 21: Cây lau nhà; chậu vắt nước cây lau nhà; cán cây lau nhà; giẻ lau dùng cho cây 

lau nhà; giá để treo cây lau nhà; chổi quét bụi dùng trong gia đình; các sản phẩm từ nhựa: 

sọt rác, thau, rổ, thùng nhựa, các sản phẩm chổi cước nhựa; bàn để ủi 
 

Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt bông lau, vải lau, áo bọc các loại.  

Nhóm 27: Thảm chùi chân các loại.  
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(210) 4-2015-26320 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư Việt Nam (VINGROUP 
JSC)   (VN) 
Số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Giao diện lập trình ứng dụng cho phần mềm của bên thứ ba và cho dịch vụ trực 

tuyến để kết nối mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng dụng mạng xã hội ảo và cho phép 
truy tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ liệu, phần mềm để tải lên, gửi bài, trình bày, hiển 
thị, nhận biết, viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương tiện điện tử qua 
mạng internet hoặc mạng liên lạc khác; phần mềm máy tính để kết nối mạng xã hội ảo, để 
xây dựng các ứng dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy tìm, tải lên, truy cập và quản lý 
dữ liệu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thư mục trực tuyến về tư vấn tiêu dùng, về các sản 
phẩm thiết yếu, về rao vặt; dịch vụ quảng cáo và phân bố thông tin, cụ thể là cung cấp 
khoảng không rao vặt trên mạng máy tính toàn cầu; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ cho 
người khác qua mạng internet; cung cấp các cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ 
liệu có thể tra cứu trực tuyến trong các lĩnh vực liên quan đến tiêu dùng, các sản phẩm 
thiết yếu, rao vặt.  

 
Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng tin điện tử cho người sử 
dụng đã đăng ký để truyền tin nhắn liên quan tư vấn tiêu dùng, các sản phẩm thiết yếu, 
mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, và truyền hình ảnh; cung 
cấp các dịch vụ liên quan đến các kênh tán gẫu trực tuyến để truyền các tin nhắn và thông 
tin thư mục trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký liên quan đến các lĩnh vực 
tiêu dùng, các sản phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo; dịch vụ viễn 
thông, cụ thể là: dịch vụ truyền tin nhắn và văn bản chuyển mạch toàn cầu, dịch vụ gửi tin 
nhắn điện tử và báo cuộc gọi nhỡ; cung cấp các dịch vụ truyền phát liên quan đến việc sử 
dụng các thiết bị di động, cụ thể là, tra cứu thông tin người sử dụng, tìm kiếm người sử 
dụng, gửi tin nhắn đến người sử dụng, gửi các thông tin mà người sử dụng có thể xem 
được, thêm mục danh bạ, và gửi các thông báo; dịch vụ phát  thanh, truyền hình qua mạng 
internet và các mạng liên lạc khác, cụ thể là, tải lên, gửi bài viết, thể hiện, trình bày, nhận 
biết, và truyền phát điện tử các thông tin, âm thanh, và hình ảnh động; dịch vụ cung cấp 
thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các trang web, diễn đàn trực tuyến, kênh tán gẫu ảo, 
các danh sách thư điện tử và các trang nhật ký điện tử qua mạng internet; dịch vụ cấp 
quyền truy cập tới các cơ sở dữ liệu máy tính; truyền phát điện tử các tin nhắn và dữ liệu 
tức thời.  

 
Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính để kết nối mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng 

dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ liệu; dịch vụ 

máy tính, cụ thể là, lưu trữ các phần mềm chạy trên nền web trực tuyến cho người khác để 

tổ chức và thực hiện các cuộc gặp gỡ, hội họp và thảo luận tương tác trực tuyến; các dịch 
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vụ tạo lập trang web tùy biến để thể hiện những thông tin, tiểu sử và thông tin cá nhân do 

người dùng đưa lên; cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) chuyên các phần mềm cho phép tải 

lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, nhận biết, viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp môi trường 

hoặc thông tin điện tử khác qua mạng internet hoặc mạng liên lạc khác; cung cấp dịch vụ 

sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại không tải về được dùng cho các trang rao 

vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, chia sẻ hình ảnh động và truyền hình 

ảnh.  
 

 
(210) 4-2015-26427 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.4.18; A3.4.24 

(591) Cam, đen, trắng 

(731) INGASO FARM S.L.U  (ES) 

El Carrascal Industrial Park, Parcela 8-9 

Lanciego 01308, Alava, Spain 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thức ăn giàu vitamin cho động vật cho mục đích thú y; thuốc bổ cho động vật 

cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng; chất phụ gia thức ăn cho gia súc (không 

dùng cho mục đích thú y). 

 

Nhóm 31: Bột ăn cho động vật; muối dùng cho động vật; thức ăn cho động vật (không 

thuộc các nhóm khác); chất điều chỉnh thức ăn cho gia súc; động vật sống; rau tươi; quả 

tuơi; hạt giống; cây trồng; hoa tự nhiên; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu. 
 

 
(210) 4-2015-26431 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.15.21; 24.15.3 

(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Tài 
LOGISTICS (TRUONG TAI 
LOGISTICS CO., LTD.)  (VN) 
Phòng 403, nhà D1, khu 7,2ha, phường 

Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm mica (tấm nhựa bán thành phẩm làm từ polyme).  

 

Nhóm 19: Tấm mica (tấm kính mica dùng trong xây dựng). 
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(210) 4-2015-26493 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED  (VG) 
P.O.Box 957 Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands, British  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 18: Da, giả da bao gồm cả da thuộc động vật và các sản phẩm làm từ chất liệu này 

và không thuộc vào nhóm khác; rương, hòm, va li và túi du lịch; ô, dù, lọng; gậy đi bộ; roi 
da; bộ yên cương bằng da. 

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo trẻ em; quần áo thể thao, quần áo cho vận động 
viên, quần áo quần vợt (tennis) và phụ kiện của các loại quần áo này; đồ đi chân, giày 
dép, xăng đan (sandals), giày ống, giày cao cổ (boots), phụ kiện kim loại dùng cho giày 
và giày ống, dép đi trong nhà, giày thể thao, giày cho vận động viên; đồ đội đầu, mũ, mũ 
lưỡi trai, mũ vải, mũ len; găng tay; trang phục dệt kim; nơ cổ, nơ bướm, cà vát; khăn 
quàng cổ; thắt lưng; quần áo đi mưa; quần áo ngủ; dải đeo quần, bít tất; áo choàng tắm; áo 
khoác; áo sơ mi; áo vét; áo vét bằng da; bộ đồ chạy bộ; găng tay hở ngón; quần soóc; 
quần dài; chân váy; váy đầm; áo len; quần áo bơi; áo ba lỗ của nữ, áo dây; áo gi lê; trang 
phục trong các lễ hội hóa trang; quần đùi ống rộng; áo ngực tập thể thao; băng đô cho 
đầu; băng tay (giữ cho khỏi mồ hôi khi chơi thể thao); quần áo của diễn viên múa ba lê; 
áo may ô; áo chẽn liền quần; bộ đồ giữ ấm; quần áo bảo hộ lao động; áo gió; áo khoác 
ngắn có mũ, không thấm nước; bộ quần áo liền thân (jumpsuits); áo thun ngắn hở rốn; áo 
ngắn bó; quần áo bó; áo choàng có mũ chùm đầu; áo ấm dài tay; quần thun, quần dài giữ 
ấm trong lúc chơi thể thao; áo phông, áo thun ngắn tay; đồ mặc ở nhà; quần áo lót; cổ áo 
và vật bảo vệ cổ áo; mũ che tai; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm 
hoặc sau khi tắm hoặc áo dài của phụ nữ mặc trong dịp đặc biệt; quần áo và giày đi biển; 
quần yếm của trẻ con; quần áo bằng vải thô; dây đeo quần; mũ nồi; quần áo ấm rộng (mặc 
để tập thể thao, thường phục); tạp dề; nón và bộ đồ bơi; quần áo bơi của nam giới (bathing 
trunk); giày cao su; nịt bít tất; áo nịt len; áo ngoài mặc chui đầu; áo dệt kim; quần ôm bó 
chân; quần áo may sẵn; khăn choàng; quần áo không thấm nước. 

 

 
(210) 4-2015-26494 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(731) GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED   (VG) 
P.O.Box 957 Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands, British  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 18: Da, giả da bao gồm cả da thuộc động vật và các sản phẩm làm từ chất liệu này 
và không thuộc vào nhóm khác; rương, hòm, va li và túi du lịch; ô, dù, lọng; gậy đi bộ; roi 
da; bộ yên cương bằng da.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo trẻ em; quần áo thể thao, quần áo cho vận động 
viên, quần áo quần vợt (tennis) và phụ kiện của các loại quần áo này; đồ đi chân, giày 
dép, xăng đan (sandals), giày ống, giày cao cổ (boots), phụ kiện kim loại dùng cho giày 
và giày ống, dép đi trong nhà, giày thể thao, giày cho vận động viên; đồ đội đầu, mũ, mũ 
lưỡi trai, mũ vải, mũ len; găng tay; trang phục dệt kim; nơ cổ, nơ bướm, cà vát; khăn 
quàng cổ; thắt lưng; quần áo đi mưa; quần áo ngủ; dải đeo quần, bít tất; áo choàng tắm; áo 
khoác; áo sơ mi; áo vét; áo vét bằng da; bộ đồ chạy bộ; găng tay hở ngón; quần soóc; 
quần dài; chân váy; váy đầm; áo len; quần áo bơi; áo ba lỗ của nữ, áo dây; áo gi lê; trang 
phục trong các lễ hội hóa trang; quần đùi ống rộng; áo ngực tập thể thao; băng đô cho 
đầu; băng tay (giữ cho khỏi mồ hôi khi chơi thể thao); quần áo của diễn viên múa ba lê; 
áo may ô; áo chẽn liền quần; bộ đồ giữ ấm; quần áo bảo hộ lao động; áo gió; áo khoác 
ngắn có mũ, không thấm nước; bộ quần áo liền thân (jumpsuits); áo thun ngắn hở rốn; áo 
ngắn bó; quần áo bó; áo choàng có mũ chùm đầu; áo ấm dài tay; quần thun, quần dài giữ 
ấm trong lúc chơi thể thao; áo phông, áo thun ngắn tay; đồ mặc ở nhà; quần áo lót; cổ áo 
và vật bảo vệ cổ áo; mũ che tai; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm 
hoặc sau khi tắm hoặc áo dài của phụ nữ mặc trong dịp đặc biệt; quần áo và giày đi biển; 
quần yếm của trẻ con; quần áo bằng vải thô; dây đeo quần; mũ nồi; quần áo ấm rộng (mặc 
để tập thể thao, thường phục); tạp dề; nón và bộ đồ bơi; quần áo bơi của nam giới (bathing 
trunk); giày cao su; nịt bít tất; áo nịt len; áo ngoài mặc chui đầu; áo dệt kim; quần ôm bó 
chân; quần áo may sẵn; khăn choàng; quần áo không thấm nước. 

 

 
(210) 4-2015-26495 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.21; 2.1.22; 2.9.14; A2.9.15 
(731) GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED   (VG) 
P.O.Box 957 Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands, British  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 18: Da, giả da bao gồm cả da thuộc động vật và các sản phẩm làm từ chất liệu này 

và không thuộc vào nhóm khác; rương, hòm, va li và túi du lịch; ô, dù, lọng; gậy đi bộ; roi 
da; bộ yên cương bằng da.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo trẻ em; quần áo thể thao, quần áo cho vận động 
viên, quần áo quần vợt (tennis) và phụ kiện của các loại quần áo này; đồ đi chân, giày 
dép, xăng đan (sandals), giày ống, giày cao cổ (boots), phụ kiện kim loại dùng cho giày 
và giày ống, dép đi trong nhà, giày thể thao, giày cho vận động viên; đồ đội đầu, mũ, mũ 
lưỡi trai, mũ vải, mũ len; găng tay; trang phục dệt kim; nơ cổ, nơ bướm, cà vát; khăn 
quàng cổ; thắt lưng; quần áo đi mưa; quần áo ngủ; dải đeo quần, bít tất; áo choàng tắm; áo 
khoác; áo sơ mi; áo vét; áo vét bằng da; bộ đồ chạy bộ; găng tay hở ngón; quần soóc; 
quần dài; chân váy; váy đầm; áo len; quần áo bơi; áo ba lỗ của nữ, áo dây; áo gi lê; trang 
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phục trong các lễ hội hóa trang; quần đùi ống rộng; áo ngực tập thể thao; băng đô cho 
đầu; băng tay (giữ cho khỏi mồ hôi khi chơi thể thao); quần áo của diễn viên múa ba lê; 
áo may ô; áo chẽn liền quần; bộ đồ giữ ấm; quần áo bảo hộ lao động; áo gió; áo khoác 
ngắn có mũ, không thấm nước; bộ quần áo liền thân (jumpsuits); áo thun ngắn hở rốn; áo 
ngắn bó; quần áo bó; áo choàng có mũ chùm đầu; áo ấm dài tay; quần thun, quần dài giữ 
ấm trong lúc chơi thể thao; áo phông, áo thun ngắn tay; đồ mặc ở nhà; quần áo lót; cổ áo 
và vật bảo vệ cổ áo; mũ che tai; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm 
hoặc sau khi tắm hoặc áo dài của phụ nữ mặc trong dịp đặc biệt; quần áo và giày đi biển; 
quần yếm của trẻ con; quần áo bằng vải thô; dây đeo quần; mũ nồi; quần áo ấm rộng (mặc 
để tập thể thao, thường phục); tạp dề; nón và bộ đồ bơi; quần áo bơi của nam giới (bathing 
trunk); giày cao su; nịt bít tất; áo nịt len; áo ngoài mặc chui đầu; áo dệt kim; quần ôm bó 
chân; quần áo may sẵn; khăn choàng; quần áo không thấm nước. 

 

 
(210) 4-2015-26496 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2 
(731) GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED   (VG) 
P.O.Box 957 Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands, British  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 18: Da, giả da bao gồm cả da thuộc động vật và các sản phẩm làm từ chất liệu này 

và không thuộc vào nhóm khác; rương, hòm, va li và túi du lịch; ô, dù, lọng; gậy đi bộ; roi 
da; bộ yên cương bằng da.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo trẻ em; quần áo thể thao, quần áo cho vận động 
viên, quần áo quần vợt (tennis) và phụ kiện của các loại quần áo này; đồ đi chân, giày 
dép, xăng đan (sandals), giày ống, giày cao cổ (boots), phụ kiện kim loại dùng cho giày 
và giày ống, dép đi trong nhà, giày thể thao, giày cho vận động viên; đồ đội đầu, mũ, mũ 
lưỡi trai, mũ vải, mũ len; găng tay; trang phục dệt kim; nơ cổ, nơ bướm, cà vát; khăn 
quàng cổ; thắt lưng; quần áo đi mưa; quần áo ngủ; dải đeo quần, bít tất; áo choàng tắm; áo 
khoác; áo sơ mi; áo vét; áo vét bằng da; bộ đồ chạy bộ; găng tay hở ngón; quần soóc; 
quần dài; chân váy; váy đầm; áo len; quần áo bơi; áo ba lỗ của nữ, áo dây; áo gi lê; trang 
phục trong các lễ hội hóa trang; quần đùi ống rộng; áo ngực tập thể thao; băng đô cho 
đầu; băng tay (giữ cho khỏi mồ hôi khi chơi thể thao); quần áo của diễn viên múa ba lê; 
áo may ô; áo chẽn liền quần; bộ đồ giữ ấm; quần áo bảo hộ lao động; áo gió; áo khoác 
ngắn có mũ, không thấm nước; bộ quần áo liền thân (jumpsuits); áo thun ngắn hở rốn; áo 
ngắn bó; quần áo bó; áo choàng có mũ chùm đầu; áo ấm dài tay; quần thun, quần dài giữ 
ấm trong lúc chơi thể thao; áo phông, áo thun ngắn tay; đồ mặc ở nhà; quần áo lót; cổ áo 
và vật bảo vệ cổ áo; mũ che tai; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm 
hoặc sau khi tắm hoặc áo dài của phụ nữ mặc trong dịp đặc biệt; quần áo và giày đi biển; 
quần yếm của trẻ con; quần áo bằng vải thô; dây đeo quần; mũ nồi; quần áo ấm rộng (mặc 
để tập thể thao, thường phục); tạp dề; nón và bộ đồ bơi; quần áo bơi của nam giới; giày 
cao su; nịt bít tất; áo nịt len; áo ngoài mặc chui đầu; áo dệt kim; quần ôm bó chân; quần 
áo may sẵn; khăn choàng; quần áo không thấm nước. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
612 

(210) 4-2015-26497 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.1; A2.1.23; 2.1.7; 2.1.22 
(731) GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED   (VG) 
P.O.Box 957 Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands, British  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 18: Da, giả da bao gồm cả da thuộc động vật và các sản phẩm làm từ chất liệu này 

và không thuộc vào nhóm khác; rương, hòm, va li và túi du lịch; ô, dù, lọng; gậy đi bộ; roi 
da; bộ yên cương bằng da.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo trẻ em; quần áo thể thao, quần áo cho vận động 
viên, quần áo quần vợt (tennis) và phụ kiện của các loại quần áo này; đồ đi chân, giày 
dép, xăng đan (sandals), giày ống, giày cao cổ (boots), phụ kiện kim loại dùng cho giày 
và giày ống, dép đi trong nhà, giày thể thao, giày cho vận động viên; đồ đội đầu, mũ, mũ 
lưỡi trai, mũ vải, mũ len; găng tay; trang phục dệt kim; nơ cổ, nơ bướm, cà vát; khăn 
quàng cổ; thắt lưng; quần áo đi mưa; quần áo ngủ; dải đeo quần, bít tất; áo choàng tắm; áo 
khoác; áo sơ mi; áo vét; áo vét bằng da; bộ đồ chạy bộ; găng tay hở ngón; quần soóc; 
quần dài; chân váy; váy đầm; áo len; quần áo bơi; áo ba lỗ của nữ, áo dây; áo gi lê; trang 
phục trong các lễ hội hóa trang; quần đùi ống rộng; áo ngực tập thể thao; băng đô cho 
đầu; băng tay (giữ cho khỏi mồ hôi khi chơi thể thao); quần áo của diễn viên múa ba lê; 
áo may ô; áo chẽn liền quần; bộ đồ giữ ấm; quần áo bảo hộ lao động; áo gió; áo khoác 
ngắn có mũ, không thấm nước; bộ quần áo liền thân (jumpsuits); áo thun ngắn hở rốn; áo 
ngắn bó; quần áo bó; áo choàng có mũ chùm đầu; áo ấm dài tay; quần thun, quần dài giữ 
ấm trong lúc chơi thể thao; áo phông, áo thun ngắn tay; đồ mặc ở nhà; quần áo lót; cổ áo 
và vật bảo vệ cổ áo; mũ che tai; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm 
hoặc sau khi tắm hoặc áo dài của phụ nữ mặc trong dịp đặc biệt; quần áo và giày đi biển; 
quần yếm của trẻ con; quần áo bằng vải thô; dây đeo quần; mũ nồi; quần áo ấm rộng (mặc 
để tập thể thao, thường phục); tạp dề; nón và bộ đồ bơi; quần áo bơi của nam giới; giày 
cao su; nịt bít tất; áo nịt len; áo ngoài mặc chui đầu; áo dệt kim; quần ôm bó chân; quần 
áo may sẵn; khăn choàng; quần áo không thấm nước. 

 

 
(210) 4-2015-26585 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH 
Bizconsult (Bizconsult Law 
LLC.)  (VN) 
Tầng 3, phòng 302, tòa nhà Văn phòng, 
20 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại, tiếp thị; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý 

doanh nghiệp. 
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Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính.  
Nhóm 45: Các dịch vụ pháp lý cụ thể là: dịch vụ tư vấn luật; tư vấn pháp lý trong lĩnh vực 
tranh tụng; tư vấn pháp lý về đầu tư và thương mại; tư vấn pháp lý về mua bán và hợp nhất 
công ty; tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng; tư vấn pháp lý về lao động 
và hợp đồng; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2015-26620 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) CAPITAL TRADING CO., LTD  (TH) 

126/82-83 Krung Thonburi Road, 
Banglumpoolang, Klong Sarn, Bangkok, 
10600 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh làm từ rong biển; thực phẩm ăn nhanh được chế biến từ 

rau củ đã sấy khô; thực phẩm ăn nhanh được làm toàn bộ hoặc chủ yếu từ khoai tây (sản 
phẩm thuộc nhóm này); thực phẩm ăn nhanh chủ yếu chứa thịt; thực phẩm ăn nhanh làm 
từ rau đã khử nước; thực phẩm ăn nhanh làm từ rau đã sấy khô và rong biển; thực phẩm ăn 
nhanh làm từ thịt; thực phẩm ăn nhanh làm từ rong biển đã được chế biến trước.  

 

 
(210) 4-2015-26759 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Trần Thị Hồng Thúy  (VN) 

136 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, đồ tiêu dùng cụ thể là: bột giặt, thuốc lá, bánh kẹo, các chất  

tẩy rửa, nước giải khát; mua bán đồ gia dụng cụ thể là: nồi xoong, chảo, khay đựng thức 
ăn, bát, đĩa, cốc, chén, ấm pha trà, hộp đựng tăm, phích nước, thực phẩm, sữa bột. 

 

 
(210) 4-2015-26769 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.24; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần Du lịch Cáp 

treo Vũng Tàu   (VN) 
1A Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống; mua bán nông 
sản, thực phẩm tươi sống và chế biến; mua bán bia, rượu, thuốc lá điếu sản xuất trong 
nước.  

 
Nhóm 39: Tổ chức du lịch, hướng dẫn khách du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, du lịch lữ 
hành nội địa; vận chuyển hành khách (bằng đường thủy, đường bộ và cáp treo).  

 
Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí, vũ trường, dịch vụ vui chơi giải trí và cái trò chơi 
giải trí; tổ chức chương trình biểu diễn thời trang, ca múa nhạc. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-26846 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Ghi bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Senka Việt Nam  
(VN) 
81 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi, robot lau nhà, máy lau nhà hơi nước, máy xông hơi nước: thiết bị 
làm sạch sử dụng hơi nước. 

 

Nhóm 09: Thiết bị ghi truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, pin mặt trời. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, đèn năng lượng mặt trời, máy sưởi, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện. 

 

Nhóm 28: Dụng cụ thể thao, máy tập thể thao. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thiết bị chiếu sáng, máy hút bụi, sản phẩm sử dụng 
năng lượng mặt trời: đèn sử dụng năng lượng mặt trời, máy điều hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2015-26889 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9; 26.1.1 
(731) Đỗ Duy Khánh  (VN) 

Số 13 ngõ 269 Giáp Bát, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm nằm.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga phủ giường; khăn trải bàn bằng vải; vỏ gối; vỏ đệm.  
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Nhóm 35: Mua bán gối, đệm nằm, chăn, ga phủ giường, khăn trải bàn bằng vải, vỏ gối, vỏ 
đệm. 

 

 
(210) 4-2015-26921 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.21; 26.3.1; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty vật liệu xây dựng Hạ 
Long (TNHH)  (VN) 
ấp Truông Tre, phường Linh Xuân, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; tấm lợp xi măng.  

 

 
(210) 4-2015-26940 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) VA201500784 30.03.2015 DM 

  
(731) 3GB INTERNATIONAL LIMITED  

(HK) 
Suite 7B, 7/F, Pico Tower, 66 Gloucester 
Road, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao kéo (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), bao gồm dụng cụ cắt nhỏ rau củ, 

dao cắt/xén gọt, dao thái rau, dụng cụ thái nhỏ rau củ (thường thành sợi), dao pha [dao], 
dao băm thịt, dao phết (dàn đều thực phẩm), dao cắt bánh mỳ, dao dùng để tỉa/khắc/chạm 
trổ, dao đầu bếp (dao có lưỡi dài dùng để cắt/thái lát thịt), dao đa năng, dụng cụ mài bằng 
thép, kéo, dao đánh vẩy và dao mổ/cắt thịt; dụng cụ mài sắc; bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; 
dụng cụ mở hộp không dùng điện; cối nghiền/giã; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch (không bằng 
kim loại quý); cái muôi; dụng cụ để tách, mở con sò, con hàu; dụng cụ thái lát pho mát 
không dùng điện, dụng cụ cắt bánh pizza không dùng điện; dụng cụ cắt lát trứng không 
dùng điện. 

 
Nhóm 11: Vỉ nướng dùng trong vườn và thiết bị nướng dùng để nấu nướng cũng như các 
các bộ phận và phụ kiện của chúng (trong nhóm 11); dụng cụ nấu nướng, dùng điện, cụ 
thể là: máy nướng bánh mỳ, máy làm bánh mỳ, bộ đun nước nhúng chìm (dây may so đun 
nước), máy dùng để chiên/rán, nồi dùng để luộc hoặc nướng, bình pha cà phê, máy ủ cà 
phê, ấm đun nước, nồi hấp và khuôn bánh quế; bếp nấu; vỉ nướng dùng cho lò nướng. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ dùng trong gia đình và dụng cụ nhà bếp, bao gồm chảo nấu ăn, nồi 
nấu, bộ nồi nấu, chảo xào (chảo sâu lòng), xoong hầm thịt, bát dùng để trộn cũng như đồ 
chứa đựng gia dụng; nắp/vung được sử dụng trong gia đình và nhà bếp; đồ chứa đựng 
bằng thủy tinh [dụng cụ gia đình]; giá để cắm dao; thớt được sử dụng khi tỉa/khắc/chạm 
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trổ thực phẩm; đồ sứ và đồ gốm (không nằm trong các nhóm khác); tấm lót khay nướng 
bánh; vỉ nướng [dụng cụ nấu nướng]; thìa trộn [dụng cụ nhà bếp]; máy trộn/khuấy không 
chạy điện cho mục đích gia dụng; lót cốc không bằng giấy và không phải là đồ vải (khăn 
ăn lót); khay hứng mỡ; thùng chứa bánh mỳ; bàn chải để rửa bát đĩa; dụng cụ cắt bánh/bột 
nhão; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; khuôn dùng khi nấu ăn; chảo rán không dùng điện; dụng 
cụ ép trái cây, không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ ép tỏi [đồ dùng 
nhà bếp]; dụng cụ lọc cà phê, không dùng điện; trục cán bột [dùng trong gia đình]; dụng 
cụ xay cho mục đích gia đình, vận hành bằng tay; thiết bị xay/nghiền cho nhà bếp, không 
dùng điện; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; lọ đựng hạt tiêu; cối xay 
hạt tiêu, vận hành bằng tay; dụng cụ đánh tơi, không dùng điện; dụng cụ đánh kem, 
không sử dụng điện cho mục đích gia dụng; tấm để ngăn sữa tràn khi sôi; dụng cụ mở nút 
chai xoắn ruột gà, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ dùng cho mục đích gia 
dụng; nạo dùng cho nhà bếp; bát trộn xa-lát (dụng cụ nhà bếp); lọ đựng muối; vật dụng để 
lọc dạng lưới (dụng cụ nhà bếp); vật dụng để lọc dạng lưới cho mục đích gia dụng; thớt 
dùng để cắt bánh mì; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; bát [bát to]; chậu [đồ chứa đựng]; 
dụng cụ cắt bánh quy; bàn xẻng [dụng cụ nhà bếp]; túi đựng đồ trang trí dùng cho người 
làm bánh kẹo [túi để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo]; vật dụng đỡ vỉ nướng; 
nồi hầm [nồi áp suất], không dùng điện; khuôn bánh quế, không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-26948 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.1.24; 3.1.16; 3.1.1; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) YSQ INTERNATIONAL PTE LTD.  

(SG) 
15A, Kaki, Bukit Road 3, East Point 
Terrace, Singapore 415885  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; 
dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ trọ; nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; tạo hình trang trí trên thực 
phẩm; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách 
sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; 
cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê 
thiết bị phân phối nước uống; cho thuê thiết bị chiếu sáng, trừ các thiết bị dành cho sân 
khấu hoặc trường quay truyền hình; cho thuê phòng họp; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm 
thời; cho thuê lều trại; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; 
nhà nghỉ du lịch.  

 

(210) 4-2015-27049 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 014595284 25.09.2015 EM 

(731) ESTYLE LIMITED  (MU) 
3rd Floor, The Axis, Lot 26, Cybercity, 
EbÌne, Mauritius 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; trang phục nam; trang phục nữ; trang phục trẻ 

em; áo khoác có mũ trùm đầu, khăn tay in hoa khổ lớn; trang phục dùng ở bãi biển; thắt 

lưng; áo bờ-lu; giày ống; áo nịt ngoài; khăn quàng cổ; áo choàng ngoài; áo váy; quần áo 

bằng lông thú; găng tay; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau 

khi tắm; mũ; dải băng buộc đầu; mũ trùm đầu; trang phục dệt kim; áo vét; quần jean; áo 

nịt len; váy sợi chui đầu; quần áo đan; quần áo giả da, quần áo da; quần ống bó; ca vát; 

quần yếm; áo choàng; quần đùi; áo pacca; quần áo mặc để chơi; áo pông-sô; áo len chui 

đầu; quần áo ngủ; áo choàng mặc sau khi tắm; sari (trang phục của phụ nữ ấn độ); xà 

bông; khăn choàng; áo sơ mi; giày; váy; tất; bộ quần áo; quần áo bơi; áo len dài tay; áo 

phông; quần áo bó; quần dài; quần áo lót; đồng phục; mạng che mặt; áo gi lê; áo mưa; áo 

gió; các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm trên. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng, cụ 

thể là sao chụp tài liệu, biên tập số liệu thống kê, xử lý văn bản, dịch vụ đánh máy chữ, 

dịch vụ trả lời điện thoại (cho chủ thuê bao vắng mặt), bản ghi thông báo (chức năng văn 

phòng), biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, tuyển dụng lao động, tư vấn quản lý 

nhân sự, tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ quảng cáo thúc đẩy thương mại điện tử; 

dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là, cung cấp các thông tin về sản phẩm qua mạng lưới 

viễn thông cho các mục đích quảng cáo và bán hàng; kế toán; quản lý khách hàng; dịch 

vụ đại lý xuất nhập khẩu, các dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ tổ chức trình diễn thời 

trang cho mục đích thương mại; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ trực tuyến liên quan đến quần áo, 

đồ đi chân, đồ đội đầu, trang phục nam, trang phục nữ, và trang phục trẻ em; dịch vụ bán 

lẻ và bán lẻ trực tuyến liên quan đến áo khoác có mũ trùm đầu, khăn tay in hoa khổ lớn, 

trang phục dùng ở bãi biển, thắt lưng, áo bờ-lu, giày ống, áo nịt ngoài, khăn quàng cổ và 

áo choàng ngoài; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ trực tuyến liên quan đến áo váy, quần áo bằng 

lông thú, găng tay, áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi 

tắm, mũ, dải băng buộc đầu, mũ trùm đầu, trang phục dệt kim, áo vét, quần jean, áo nịt 

len và váy sợi chui đầu; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ trực tuyến liên quan đến quần áo đan, 

quần áo giả da, quần áo da, quần ống bó, ca vát, quần yếm, áo choàng, quần đùi, áo 

pacca, quần áo mặc để chơi, áo pông-sô, áo len chui đầu, quần áo ngủ; dịch vụ bán lẻ và 

bán lẻ trực tuyến liên quan đến áo choàng mặc sau khi tắm, sari (trang phục của phụ nữ ấn 

độ), xà bông, khăn choàng, áo sơ mi, giày, váy, tất, bộ quần áo, quần áo bơi, áo len dài 

tay, áo phông, quần áo bó, quần dài, quần áo lót, đồng phục, mạng che mặt, áo gi lê, áo 

mưa và áo gió; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 

và phần mềm máy tính; xây dựng nền tảng internet cho thương mại điện tử; lưu trữ các 

nền tảng của thương mại điện tử trên internet; thiết kế thời trang; thiết kế các phụ kiện 

thời trang; dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang; thiết kế quần áo; dịch vụ thiết kế trang phục; 

thiết kế cho người khác trong lĩnh vực trang phục; thiết kế váy; thiết kế các trang web; tạo 

lập các trang web; duy trì các trang web, lưu trữ và duy trì các trang web; cung cấp thông 

tin trong lĩnh vực thiết kế thời trang thông qua một trang web; cung cấp trang web cung 

cấp thông tin trong lĩnh vực thời trang và thiết kế thời trang; các dịch vụ thông tin, tư vấn 

và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 
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(210) 4-2015-27099 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.3.1; 26.5.1; 5.7.3; 3.9.16; 5.7.24; 

11.3.1 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây, đỏ, cam, xanh 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạnh Nguyên Vina  (VN) 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-27126 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.13.25; 26.4.10; 

A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH bao bì nhựa Tân 

Đạt Việt  (VN) 
128 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn mẫu bằng kim loại. 
 

Nhóm 21: Hộp (khay) nhựa các loại định hình bằng nhiệt. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy móc: máy gia công định hình sản phẩm nhựa, máy dập 
sản phẩm nhựa, máy tiện, máy phay, máy ép đùn nhựa, máy ép phun nhựa; dịch vụ mua 
bán nguyên vật liệu hóa chất dùng trong công nghiệp: chất trợ gia công, chất màu, chất 
chống tĩnh điện, chất gỡ khuôn, chất bôi trơn, chất trợ va đập. 

 

 
(210) 4-2015-27184 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất nhựa - thương mại 
Hồng Tiến  (VN) 
203 An Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm nhựa.  
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(210) 4-2015-27288 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.1; A25.3.5 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh da 

trời, xanh nõn chuối, vàng, ghi, đỏ tím, 
trắng, đen 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tất 
Thành  (VN) 
Số 85A2, khu đô thị Đại Kim, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm ăn kiêng thích hợp 

dùng cho mục đích y tế; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y), thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp dùng cho mục đích y tế, thuốc bổ (thuốc, dược phẩm), dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-27400 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Vạn Thịnh Phát   (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Đất sét để làm đồ sứ; phân bón.  
 

Nhóm 19: Đất sét làm gốm (nguyên liệu thô), đá, cát, sỏi;  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Kem ăn, bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Bia các loại.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đấu giá bất động sản; 
đại lý ký gửi hàng điện lạnh, hàng điện tử (như là máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm 
(ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của 
chúng), dụng cụ nhà bếp và dụng cụ nấu nướng; mua bán máy nông ngư cơ và thiết bị của 
chúng; mua bán nhựa. nguyên liệu, sợi dệt; mua bán máy móc trang trí nội thất, máy chế 
biến thực phẩm và thiết bị của chúng; mua bán đồ trang trí nội thất, mỹ phẩm, hàng thủ 
công mỹ nghệ, thực phẩm công nghệ, giày dép, xà bông; mua bán hàng điện lạnh như là 
máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa 
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chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh; 
mua bán hàng điện tử như là máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói 
(micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng; mua bán 
dụng cụ nấu nướng dùng điện và không dùng điện, dụng cụ nhà bếp; mua bán đồ dùng gia 
dụng quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, 
máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy 
đánh trứng; mua bán túi xách, cặp sách, va li, ba lô; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị 
làm đẹp và chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như là: búa, cưa, kìm, cà lê, mỏ 
lết, ổ khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài; mua bán điện cơ 
như là: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, 
máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán đồ gia dụng như: bàn, 
ghế, giường, tủ, đồ đạc trong nhà; mua bán gỗ xẻ; mua bán lương thực thực phẩm, nông 
lâm, thủy hải sản các loại; mua bán kem ăn, bánh ngọt các loại; mua bán xe ô tô, xe gắn 
máy, phương tiện giao thông trên bộ; mua bán bia, rượu, đồ uống có cồn, thuốc lá; mua 
bán vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước và môi trường; mua bán vàng bạc đá quý.  

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng; dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng; dịch vụ nhà ở; mua 
bán bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý đổi ngoại tệ; dịch vụ tư vấn, môi giới bất 
động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ san lấp mặt bằng; xây dựng dân dụng, công nghiệp, đường giao thông; 
xây dựng khu dân cư, khu du lịch; dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều 
hoà không khí và hệ thống xử lý môi trường; dịch vụ giặt ủi.  

 
Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay trong và ngoài nước; dịch vụ giữ xe; dịch vụ du lịch; 
dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  

 

Nhóm 41: Biểu diễn ca nhạc chuyên nghiệp; dịch vụ karaoke; dịch vụ tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa; dịch vụ chiếu phim; dịch vụ giải trí; dịch vụ nhiếp ảnh.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng cung cấp đồ ăn thức 
uống; dịch vụ giữ trẻ (dịch vụ nhà trẻ ban ngày).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da mặt, trang điểm cô dâu, cắt uốn tóc; dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp cho người; dịch vụ tắm hơi, xoa bóp (mát-xa).  

 

 
(210) 4-2015-27401 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A2.3.23; 2.3.8; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Arabesque 

(VN) 
39 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán băng đĩa âm thanh, hình ảnh, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, 

máy vi tính, thiết bị xử lý dữ liệu, chương trình và phần mềm máy tính.  
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Nhóm 41: Tổ chức và biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện cho mục đích văn hóa, giáo 
dục, thể thao, giải trí; cho thuê thiết bị âm thanh ánh sáng; cho thuê đạo cụ và trang phục 
biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ ghi âm, ghi hình.  

 

 
(210) 4-2015-27402 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; 24.9.1; 9.7.1; A9.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Vạn Thịnh Phát  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh), bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đấu giá bất động sản; 
đại lý ký gửi hàng điện lạnh, hàng điện tử (như là máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm 
(ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của 
chúng), dụng cụ nhà bếp và dụng cụ nấu nướng; mua bán máy nông ngư cơ và thiết bị của 
chúng; mua bán nhựa. nguyên liệu, sợi dệt; mua bán máy móc trang trí nội thất, máy chế 
biến thực phẩm và thiết bị của chúng; mua bán đồ trang trí nội thất, mỹ phẩm, hàng thủ 
công mỹ nghệ, thực phẩm công nghệ, giày dép, xà bông; mua bán hàng điện lạnh như là 
máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa 
chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh; 
mua bán hàng điện tử như là máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói 
(micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng; mua bán 
dụng cụ nấu nướng dùng điện và không dùng điện, dụng cụ nhà bếp; mua bán đồ dùng gia 
dụng quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, 
máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy 
đánh trứng; mua bán túi xách, cặp sách, va li, ba lô; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị 
làm đẹp và chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như là: búa, cưa, kìm, cà lê, mỏ 
lết, ổ khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài; mua bán điện cơ 
như là: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, 
máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán đồ gia dụng như: bàn, 
ghế, giường, tủ, đồ đạc trong nhà; mua bán gỗ xẻ; mua bán lương thực thực phẩm, nông 
lâm, thủy hải sản các loại; mua bán kem ăn, bánh ngọt các loại; mua bán xe ô tô, xe gắn 
máy, phương tiện giao thông trên bộ; mua bán bia, rượu, đồ uống có cồn, thuốc lá; mua 
bán vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước và môi trường; mua bán vàng bạc đá quý. 

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng; dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng; dịch vụ nhà ở; mua 
bán bất động sản; quản lý bất động sản, đại lý đổi ngoại tệ; dịch vụ tư vấn, môi giới  bất 
động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ san lấp mặt bằng; xây dựng khu dân cư, khu du lịch; dịch vụ lắp đặt hệ 
thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí và hệ thống xử lý môi trường; dịch vụ 
giặt.  
Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay trong và ngoài nước; dịch vụ giữ xe; dịch vụ du lịch; 
dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
622 

Nhóm 41: Biểu diễn ca nhạc chuyên nghiệp; dịch vụ karaoke; dịch vụ tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa; dịch vụ chiếu phim; dịch vụ giải trí; dịch vụ nhiếp ảnh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng cung cấp đồ ăn thức 
uống; dịch vụ giữ trẻ (dịch vụ nhà trẻ ban ngày).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da mặt, trang điểm cô dâu, cắt uốn tóc; dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp cho người; dịch vụ tắm hơi, xoa bóp (massage).  

 
 

(210) 4-2015-27406 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) INTELLIGENT MONEY SDN BHD  

(MY) 
50-2-1, 2nd Floor, Wisma UOA 
Damansara 1, No. 50, Jalan Dungun, 
Damansara Heights, 50490 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình phần mềm; phần mềm máy tính để xử lý các giao dịch tài chính 

điện tử; phần mềm máy tính để xử lý an toàn các thanh toán điện tử, phần mềm mã hóa dữ 
liệu cho các thanh toán điện tử an toàn; phần mềm máy tính để làm tăng tính an toàn của 
việc trao đổi dữ liệu trên hệ thống máy tính toàn cầu; phần mềm máy tính để xử lý các 
thanh toán điện tử và chuyển vốn cho hoặc từ người khác; phần mềm nhận dạng có thể tải 
về từ mạng máy tính toàn cầu và/hoặc được ghi trên phương tiện máy tính; phần mềm 
máy tính; phần mềm nhận dạng; thẻ tín dụng và thẻ thanh toán mã hóa từ tính; thiết bị 
ngoại vi máy tính có dây và không dây; thiết bị bảo mật máy tính, cụ thể là máy tính toán 
mã không dự đoán được để truy cập máy tính chủ chứa ngân hàng dữ liệu; vật mang dữ 
liệu từ tính, cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính, thiết bị 
xử lý dữ liệu và máy vi tính.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ 
quản trị kinh doanh; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ vận hành, xúc tiến, quản lý và điều hành 
kinh doanh; dịch vụ đại lý thông tin thương mại; dịch vụ cung cấp các thông tin liên quan 
đến thương mại và doanh nghiệp; dịch vụ đấu giá bao gồm đấu giá thông qua mạng 
internet; dịch vụ biên tập danh bạ thương mại; dịch vụ biên soạn, lưu trữ, phân tích và 
khôi phục dữ liệu và thông tin; dịch vụ bảo quản và tạo thư mục các tài liệu thông tin; 
dịch vụ tạo thư mục thông tin, tạo trang web và các nguồn khác có sẵn trên mạng máy 
tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp và/hoặc cho thuê không gian quảng cáo trên mạng 
internet; tập hợp, vì lợi ích người khác, các sản phẩm điện tử và ô tô, giúp người mua tiện 
xem và mua các sản phẩm này từ một trang web bán hàng tổng hợp trên internet; tập hợp, 
vì lợi ích người khác, các dịch vụ, giúp người mua tiện xem và lựa chọn các dịch vụ này từ 
trang web trên internet chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến tài chính, bảo hiểm, ô tô, 
du lịch, máy vi tính, và viễn thông, bao gồm, không giới hạn, toàn bộ các dịch vụ nêu trên 
thông qua các phương tiên điện tử bao gồm mạng internet; dịch vụ cung cấp thông tin, cố 
vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên.  
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Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và ngân hàng; dịch vụ tài chính; cụ thể là dịch vụ chuyển 
vốn; qua hệ thống giao dịch điện tử; dịch vụ thanh toán và khớp lệnh các giao dịch tài 
chính qua hệ thống giao dịch điện tử; dịch vụ thanh toán; cung cấp các loại dịch vụ chi trả 
và tài chính, cụ thể là dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ và thẻ ngân hàng; dịch vụ 
phát hành thẻ tín dụng và các loại thẻ tín dụng, dịch vụ xử lý và chuyển hóa đơn và thanh 
toán hóa đơn, dịch vụ chi trả, cung cấp dịch vụ thanh toán có đảm bảo và quỹ thị trường 
tiền tệ; dịch vụ tài chính, cụ thể là, cung cấp dịch vụ bảo vệ, phòng chống giao dịch tài 
chính giả mạo và dịch vụ giải quyết tranh chấp tài chính; dịch vụ tài chính, cụ thể là cho 
phép quyên góp tiền từ thiện, tất cả thông qua hệ thống giao dịch điện tử; dịch vụ đổi 
ngoại tệ; dịch vụ ngân hàng tại nhà; chuyển vốn điện tử; dịch vụ ngân hàng, dịch vụ ngân 
hàng viễn thông (điện tử hóa); dịch vụ bảo hiểm; hoạt động tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch 
vụ bất động sản; dịch vụ cho vay cá nhân, dịch vụ cho vay mua ô tô, dịch vụ thế chấp, 
dịch vụ quỹ đầu tư đạt chuẩn quốc tế và quỹ đầu tư khác, dịch vụ tài khoản ghi nợ và dịch 
vụ thẻ tín dụng bảo đảm hoặc không bảo đảm; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ tư 
vấn cổ phiếu; dịch vụ lương hưu và quỹ lương hưu; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tiền tệ; bảo 
hiểm; dịch vụ bảo hiểm được cung cấp qua mạng internet; dịch vụ cung cấp thông tin bảo 
hiểm; cung cấp dịch vụ bảo hiểm bao gồm bảo hiểm thông thường, bảo hiểm nhân thọ, 
bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế và nha khoa, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm « 
tô, bảo hiểm hư hỏng động cơ, bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm nội thất, bảo hiểm bệnh 
hiểm nghèo; bảo hiểm du lịch; bảo hiểm cho vật nuôi; môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát 
hành bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2015-27409 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) QUALA INC  (VG) 

Pasea Estate, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ ống/mỳ sợi.  
 
 

(210) 4-2015-27416 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần L.P.T Việt 

Nam  (VN) 
Số 1 ngách 100/48, ngõ 100 phố Tây 
Sơn, phường Quang Trung, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2015-27418 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 7.3.11 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bất động sản & 
du lịch FU WING  (VN) 
Số 353 Trần Hưng Đạo, phường An Hải 
Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản: cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-27426 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và sản xuất Anh Đức  
(VN) 
Số 217 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 08: Bàn là. 
 

Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ; thiết bị hút mùi; nồi cơm điện; tủ lạnh bảo quản; lò vi sóng 
[thiết bị nấu nướng]; ấm siêu tốc; quạt điện dùng cho cá nhân; máy sấy quần áo chạy 
điện; máy nướng (lò nướng) bánh mỳ (dùng điện); máy lọc nước (RO). 

 
Nhóm 21: Bộ nồi inốc không dùng điện; chảo chống dính không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-27459 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.2; A26.11.12; A1.1.5 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MALTHOP Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 508, M2, khu tập thể Láng Trung, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước giải khát không cồn.  
 

Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2015-27461 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện cư AIDI  
(VN) 
Số 233, đường Long Hưng, phường 
Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ (mô tơ), máy phát điện.  
 

Nhóm 09: Bộ đổi điện; máy biến thế điện; tủ phân phối điện, bộ ngắt mạch điện; linh kiện 
điện tử của thiết bị nhiếp ảnh, máy vi tính và điện thoại di động. 

 

Nhóm 11: Quạt điện; máy điều hòa không khí; chảo điện, nồi cơm điện; bếp từ, ấm đun 
nước dùng điện. 

 

Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; nồi nấu không dùng điện, chảo rán không dùng 
điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: quạt điện, máy điều hòa không khí, chảo 
điện, nồi cơm điện. bếp từ; bán buôn, bán lẻ xuất nhập khẩu linh kiện của: quạt điện, máy 
điều hòa không khí, chảo điện nồi cơm điện, bếp từ; bán lẻ, đồ điện gia dụng (quạt điện, 
máy sấy tóc, thiết bị cung cấp nước nóng lạnh), giường, tủ, bàn, ghế đèn bộ đèn điện.  

 

 
(210) 4-2015-27806 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.3; A24.15.13 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tư vấn sản xuất và thương 
mại Đồng Nhân Phát   (VN) 
36 Thích Bửu Đăng, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa tái chế [bán thành phẩm]. 
 

 
(210) 4-2015-27808 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.5.3; 5.5.1; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Đức 
Hiếu  (VN) 
Xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy, khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa hộp; 
khăn giấy bỏ túi.  

 

 
(210) 4-2015-27838 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh lá, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại & 
Dịch vụ kỹ thuật 3Q  (VN) 
Số K32/32 Thanh Sơn, phường Thanh 
Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa có lõi thép gia cường; cửa gỗ; khung cửa không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-27839 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH HIPPO HERBS 

Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Ngọc Đông Dương, 76 
Cách Mạng Tháng Tám, phường 06, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Sàn giao dịch thương mại điện tử (cho mục đích bán hàng) cụ thể là: bán lẻ, 
bán buôn theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc qua internet các sản phẩm như mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo. 

 
Nhóm 39: Du lịch. 

 
Nhóm 41: Du học; tư vấn du học. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-27867 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Thị Lan Anh   (VN) 
Số 198 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, 
quận Đống Da, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; kinh doanh các sản phẩm sau: thiết bị và 
dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng, hàng lương thực, thực phẩm (rau củ, quả tươi và đã 
chế biến, hàng thủy hải sản tươi và đã qua chế biến, bánh, kẹo, đường, cà phê, chè, bánh 
mì, muối, gia vị, mì ăn liền, miến, sữa bột, sữa, sữa chua), đồ uống (nước uống tinh khiết, 
bia, nước ngọt, đồ uống có cồn và không có cồn, đồ uống có gas và không có gas), trang 
phục và phụ kiện của trang phục, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (ly, chén, 
bát, đĩa gốm, sứ, thủy tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay chén), đồ dùng học tập, đồ 
chơi trẻ em, đồ điện gia dụng ( bình nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy giặt, 
máy sấy quần áo, áo hút ẩm, tủ bảo quản thực phẩm, ấm đun nước siêu tốc, ấm sắc thuốc, 
tủ bếp, bàn là, bếp từ, bếp gas, thiết bị phân phối nước nóng lạnh, bồ nồi nấu, lò vi sóng, 
lò nướng, nồi lẩu điện, máy xay sinh tố, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy 
tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi, máy tạo 
ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đồ điện tử (tivi, phụ kiện của 
tivi, cát sét và phụ kiện kèm theo, giàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu thu kỹ thuật 
số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, 
máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại di động và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính và 
các phụ kiện kèm theo), hàng thủ công mỹ nghệ đồ trang sức. 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; xoa bóp; dịch vụ cắt sửa móng tay; 
dịch vụ xăm hình; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2015-27878 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.11.11; 24.5.7; A3.11.24 
(591) Vàng tươi, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Rùa Vàng  (VN) 
Trung tâm mua sắm dịch vụ và giải trí 
cao cấp Tuấn Mai, số 1, đường Hùng 
Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 01: Nước cất; hoá chất dùng khi lên men rượu vang (chất diệt khuẩn); phân bón 

dùng cho đất; chất lọc dùng trong công nghiệp đồ uống; chế phẩm hoá học để bảo quản 
thức ăn; bột giấy. 

 
Nhóm 02: Sơn; chất màu; lớp phủ bảo vệ cho khung gầm xe cộ; phẩm màu cho thực 
phẩm, đồ uống; véc ni; mực in. 

 
Nhóm 03: Vải nhám (vải ráp); giấy nhám (giấy ráp); muối để tắm, tẩy trắng (không dùng 
cho mục đích y tế); lông mi giả, móng (tay, chân) giả; nước javen. 

 
Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu xăng; dầu hỏa; mỡ công nghiệp; than đá; dầu mỏ (thô hoặc tinh 
chế). 

 
Nhóm 05: Đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; muối tắm dùng cho 
mục đích y tế; băng vệ sinh kinh nguyệt; vòng đeo tay chống bệnh thấp khớp; dầu thơm 
dùng trong ngành y, thuốc trừ sâu; tã lót bằng giấy. 
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Nhóm 06: ống kim loại dùng cho thông gió hệ thống điều hòa không khí; hợp kim của 
kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; lớp phủ kim loại dùng trong xây dựng 
và nhà ở; kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy công cụ; máy xúc thủy lực; máy nâng chuyển hàng hoá; cần trục/cần cẩu 
(có thể di chuyển được, nổi trên mặt nước, chạy trên ray định sẵn); máy phát điện; thang 
máy; súng phun sơn; máy xay sinh tố. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thuộc nhóm này như: búa; kìm; tuốc-nơ-vít; đá mài tay; 
khoan tay.  

 
Nhóm 09: Cáp điện; tủ điện, ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe cộ; 
thiết bị để nạp ắc qui điện; phần mềm máy vi tính được ghi sẵn.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ làm răng; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; ống tiêm dùng trong ngành y; bao cao su; bình sữa cho trẻ em bú.  

 
Nhóm 11: Máy lọc nước; lò vi sóng; nồi cơm điện; bếp điện từ; bếp ga.  

 
Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện; xe nâng hàng; xe cộ chở việc đi lại trên mặt đất, trên 
không, dưới nước hoặc bằng đường ray; lốp của xe cộ; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không.  

 
Nhóm 13: Pháo hoa, pháo hiệu; sản phẩm pháo hoa; pháo để đốt; pháo bông; chất nổ, tín 
hiệu báo sương mù. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ điện tử (đồng hồ tích hợp nhiều chức năng); đồng hồ chạy điện; đồng 
hồ mặt trời; bộ phận chuyển động của đồng hồ; lò xo đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 15: Nhạc cụ; nhạc cụ điện tử; bàn phím dùng cho nhạc cụ; giá giữ nhạc cụ; giá để 
bản nhạc; bộ phận giảm âm dùng nhạc.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm dùng cho giảng dạy; bút viết; mực viết; giấy viết; khăn giấy 
các loại; túi giấy các loại; giấy vệ sinh. 

 
Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); băng dính, không phải văn phòng phẩm và 
không dùng cho mục đích y tế hoặc gia dụng; bao bì amiăng, bao (phong bì, túi nhỏ) bằng 
cao su để bao gói; vật liệu cách điện cho dây cáp; vải dệt cách điện, cách nhiệt.  

 

Nhóm 18: Vali (hành lý); túi du lịch; cặp da; ba lô; ví bỏ túi; «. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá xây dựng, xi măng, đất sét; bê 
tông; kính xây dựng; nhựa đường. 

 

Nhóm 20: Giường; tủ đựng; đệm; gối; gương soi; đồ đạc văn phòng.  
 

Nhóm 21: Bộ bát đĩa; bộ đồ ăn (ngoại trừ dao, dĩa và thìa); chậu hoa; dụng cụ nhà bếp, bộ 
đồ để uống rượu; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm.  

 

Nhóm 22: Cái võng; bao tải (túi) bằng vải, dùng để đóng gói; lưới; dây thừng; buồm; lều 
trại (mang đi được). 
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Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ len; sợi bông đã xe; kim tuyến để 
thêu thùa, chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt. 

 
Nhóm 24: Chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; khăn tắm (trừ quần áo); rèm cửa; cờ 
(không làm bằng giấy); khăn tay bỏ túi bằng vải.  

 
Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); tấm che mắt khi ngủ; găng tay hở ngón (trang phục); ca 
vát; khăn quàng cổ; áo mưa. 

 
Nhóm 26: Cây giả; hoa giả; trái cây giả; huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy 
áo); khuy (cúc); đồ trang trí tóc. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo, thảm ô tô; chiếu; giấy dán tường; thảm thêu (treo 
tường) không bằng vải. 

 
Nhóm 28: Bàn bi-a; dụng cụ rèn luyện hình thể; bài lá; bàn cờ; búp bê; đồ chơi. 

 
Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; dưa chuột bao tử; dầu ôliu cho thực phẩm; cá ướp 
muối; thịt ướp muối; pa-tê gan. 

 
Nhóm 30: Chè/trà; cà phê; rong biển/tảo biển, kẹo cao su; bỏng ngô; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho vật nuôi; rau tươi; quả tươi; cây giống; cây Noel.  

 
Nhóm 32: Bia; nước uống tinh lọc; nước ép trái cây; nước sinh tố; đồ uống không cồn; chế 
phẩm để làm rượu mùi.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh (đồ uống); rượu uýt ki; rượu vang, rượu 
vôtca; rượu thuốc. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; tẩu thuốc lá, xì gà; dụng cụ cắt xì gà; hộp diêm; bật lửa dùng cho 
người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán đấu giá; dịch vụ so sánh giá 
cả; sao chụp tài liệu; dịch vụ siêu thị các loại hàng hoá như: đồ dệt may, đồ nội thất, thiết 
bị hỗ trợ giảng dạy trường học, thiết bị trường học, sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, 
lương thực, thực phẩm, dược phẩm; quần áo, giày dép, thiết bị điện tử dùng cho giải trí 
trong gia đình, thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện lạnh, đồ dùng nhà bếp. 

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; cho thuê căn hộ; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình 
xây dựng; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ bảo 
hiểm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; nghề đóng tầu; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điều hoà không khí; sửa chữa đồng hồ; giặt khô.  

 
Nhóm 38: Truyền hình; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; hãng tin tức; cung cấp 
các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; cho thuê thiết bị viễn thông.  
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); vận chuyển hành khách; tổ chức 
chuyến du lịch và dã ngoại; cho thuê xe; bãi đỗ xe; đóng gói hàng hóa.  

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cho thuê thiết bị điều hoà không khí; 
dịch vụ khử mùi không khí; tiêu hủy rác thải; dịch vụ in; dịch vụ may.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; câu lạc 
bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; dịch vụ karaoke; đánh bạc; cho thuê đồ chơi.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao bì; 
thiết kế quần áo; tạo lập và duy trì trang web cho người khác.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại 
chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng phụ vụ đồ ăn nhanh; khu nghỉ dưỡng 
(spa- resort); dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  
Nhóm 44: Bệnh viện, phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng 
nóng; dịch vụ trị liệu; nhà dưỡng bệnh cho người cao tuổi; dịch vụ làm vườn.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ; tìm lại tài sản bị thất lạc; câu lạc bộ gặp gỡ; lập kế hoạch 
và tổ chức hôn lễ; dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2015-27903 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GUANGZHOU KAGA COSMETICS 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
S/F. No.9, Dabu Rd, Xinhua Industry 
Zone, Huadu District, Guangzhou 
Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng để làm sạch; mặt nạ làm đẹp; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mỹ 

phẩm; phấn (trang điểm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa; nước sơn móng.   

 
Nhóm 21: Chổi vẽ móng tay hoặc mẫu móng tay. 

 
 

(210) 4-2015-27961 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) UNDER ARMOUR, INC.   (US) 

1020 Hull Street, Baltimore, Maryland 
21230, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; tất mắt cá chân; giày dép thể thao; ống tay áo thể thao; đồng 
phục thể thao; khăn rằn; mũ bóng chày; giày có chêm để chơi bóng chày; giày bóng chày; 
đồng phục bóng chày; quần bó có lót; áo bó chẽn; giày bóng rổ; giày dép đi biển; quần áo 
mặc tắm biển; mũ len; thắt lưng (trang phục); quần yếm; quần yếm để đi săn; áo tắm hai 
mảnh; quần bó chẽn; quần đùi ống bó nam; quần đùi ống rộng; áo nịt ngực; yếm; quần 
đùi; mũ vải; găng tay thời trang quân ngũ; áo khoác thời trang quân ngũ; quần ống bó thời 
trang quân ngũ; quần dài thời trang quân ngũ; áo sơ mi thời trang quân ngũ; quần áo lót 
thời trang quân ngũ; áo gilê thời trang quân ngũ; quần lửng; mũ lưỡi trai; đồ đội đầu của 
trẻ em; chêm để gắn với giày thể thao; quần áo chơi thể thao, cụ thể là áo độn, quần dài 
độn, quần soóc độn, khuỷu tay áo đệm nén dùng chơi thể thao, quần áo, cụ thể là ống tay 
ủ; áo choàng ngoài; áo váy; áo đi câu; áo chui đầu lông cừu; giày có chêm để chơi bóng 
đá; đai bóng đá bằng vải; giày đá bóng; giày dép; giày dép, cụ thể là dép tông xỏ ngón; 
quần áo trang bị cho thời tiết xấu; đồ lót nịt bụng nữ; găng tay (trang phục); mũ lưỡi trai 
chơi gôn; áo chơi gôn; quần soóc chơi gôn; quần chơi gôn; mũ đội đầu; dải băng buộc đầu 
(trang phục); đồ đội đầu; đồ đội đầu cho mùa đông và mùa hè; đồ đội đầu, cụ thể là cái 
lưỡi trai; áo chui đầu có mũ chùm đầu; áo nỉ có mũ trùm đầu; mũ trùm đầu; áo khoác đi 
săn; quần dài đi săn; áo đi săn; áo gilê đi săn; áo khoác; áo len bó; quần dài chạy bộ; áo 
sơ mi dệt kim; giày thể thao có chêm; quần ôm bó chân; áo sơ mi dài tay; đồng phục võ 
thuật; tất dài của nam; tất ngắn của nam; găng tay hở ngón; quần áo võ thuật kết hợp; áo 
chui đầu dài tay cổ ba phân; áo ngực thể thao lót chống thấm; quần dài thể thao lót chống 
thấm; áo sơ mi thể thao lót chống thấm; ghệt cổ; áo dài tay độn; quần soóc độn; quần dài; 
áo sơ mi polo; áo mưa; bộ quần áo mưa; quần mưa; áo khoác chống mưa, đồ mặc đi mưa; 
giày chạy bộ; dép quai hậu; khăn quàng cổ; áo sơ mi; quần soóc; áo phông tay dài hoặc 
tay ngắn; áo sơ mi ngắn tay; yếm trượt tuyết; găng tay trượt tuyết; áo khoác trượt tuyết; 
quần dài trượt tuyết; tất ngắn trượt tuyết; đồ mặc trượt tuyết; váy; quần soóc giả váy; mũ 
ôm lấy đầu; mũ ôm đầu không chỏm; áo không tay; giày đế mềm; quần dài đi tuyết; găng 
tay chơi trượt ván trên tuyết; găng tay hở ngón chơi trượt ván trên tuyết; quần dài trượt 
ván trên tuyết; tất ngắn trượt ván trên tuyết; giày ống chơi thể thao; áo thủ môn bóng đá; 
tất ngắn; giày ống chơi bóng mềm; áo phông thể thao; áo ngực thể thao; áo khoác thể 
thao; áo nịt len thể thao; quần dài thể thao; đai thể thao bằng vải (trang phục thể thao để 
thấm mồ hôi); quần dài ống rộng; áo nỉ; áo len; đồ mặc bơi; áo ba lỗ; đồ mặc chơi quần 
vợt; quần lót lọt khe (đồ lót); áo mặc; giày tập; áo sơ mi; áo lót; quần áo lót (quần áo lót 
phụ nữ, quần áo lót nam); đồ mặc lót cụ thể là quần đùi lót; bộ đồ bó liền thân; áo gilê; áo 
chơi bóng chuyền; áo khoác không thấm nước; quần dài không thấm nước; quần gió, áo 
khoác chống gió; áo gió; mũ mùa đông; áo nịt ngực nữ; đai cổ tay bằng vải (trang phục 
thể thao để thấm mồ hôi); quần tập Yoga; áo tập Yoga.  

 

 
(210) 4-2015-28143 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.3; 4.5.2; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá nhạt, xanh lá đậm, đen, 

trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giữ gìn sức khỏe và Y.O.G.A.O.M  
(VN) 
Số 567 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, cụ thể là dạy: yoga, nhảy và thể dục thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2015-28182 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.3 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Quảng 
Tuấn  (VN) 
11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; chuột máy vi tính; loa máy vi tính; micro máy vi tính; 

thùng máy vi tính (vỏ máy vi tính); bộ nguồn máy vi tính; tấm lót chuột máy vi tính; tai 
nghe. 

 
 

(210) 4-2015-28183 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.25; A26.11.12; 1.15.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Quảng 
Tuấn   (VN) 
11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; chuột máy vi tính; loa máy vi tính; micro máy vi tính; 

thùng máy vi tính (vỏ máy vi tính); tấm lót chuột máy vi tính; tai nghe; dây cáp mạng; bộ 
tính tuyến (trong máy vi tính); dây truyền tín hiệu; dây cáp điện; cạc mạng (card mạng); 
bộ chia tín hiệu; ổ truyền tín hiệu; hộp nối mạng. 

 

 
(210) 4-2015-28201 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.11.5; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 
(731) Cơ sở Vương Điền  (VN) 

ấp Thôi Môi, xã Hoà Khánh Đông, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi khô.  
 

 
(210) 4-2015-28203 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương đậm(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Hiệp 
Phước Thành  (VN) 
Lô A4C, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: ống vòi tưới nước. 
 

Nhóm 20: Bảng số nhà bằng nhựa, khung tranh ảnh bằng nhựa.  
 

 
(210) 4-2015-28322 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Deahan Motors  

(VN) 
Lô D2, D3, D4, D5, đường số 8, khu 
công nghiệp Cơ khí ôtô thành phố Hồ 
Chí Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ (xe tải và xe mô-tô hạng nhẹ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, động cơ cho phương tiện trên bộ, săm, lốp xe, đồ nội thất cho 
xe ô tô (gồm: thảm trải sàn, thảm trải ghế, tấm che nắng, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh, thiết bị cảm biến lùi xe, thiết bị dẫn đường, camera hành trình, gối 
xe ô tô), thiết bị cho xe ô tô, phụ tùng cho xe ô tô.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ; rửa xe ô tô; sơn nội và ngoại thất 
cho xe ô tô; đắp lốp xe; trạm phục vụ xe cộ.  

 

 
(210) 4-2015-28328 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.4.18; A3.4.24; 19.8.1; A25.7.3 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) INGASO FARM S.L.U  (ES) 

E1 Carrascal Industrial Park, Parcela 8-9 
Lanciego 01308, Alava, Spain 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thức ăn giàu vitamin cho động vật cho mục đích thú y; thuốc bổ cho động vật 
cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng; chất phụ gia thức ăn cho gia súc (không 
dùng cho mục đích thú y). 

 
Nhóm 31: Bột ăn cho động vật; muối dùng cho động vật; thức ăn cho động vật (không 
thuộc các nhóm khác); chất điều chỉnh độ chua cho thức ăn gia súc (không dùng cho mục 
đích thú y); động vật sống; rau tươi; quả tươi; hạt giống, cây trồng; hoa tự nhiên; mạch 
nha dùng cho ngành bia và rượu. 

 

 
(210) 4-2015-28458 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm OSAKA  
(VN) 
229/31 Tân Hương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa. 
 

 
(210) 4-2015-28470 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.2.7 
(591) Đen, cam 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và thương mại Điểm Vàng  
(VN) 
Số 35 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng.  
 

Nhóm 05: Tăm bông, bông ngoáy tai dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 16: Khăn ướt bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn ăn bằng 
giấy.  

 
Nhóm 21: Bông lau tai dùng cho mục đích mỹ phẩm; bàn chải đánh răng; chỉ nha khoa. 

 
Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn ướt làm bằng vải; khăn tắm bằng vải; khăn tay bằng 
vải; khăn ăn bằng vải.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
635 

(210) 4-2015-28478 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) KINGKOIL INTERNATIONAL PTE. 

LTD.  (SG) 
60 Paya Lebar Road, #08-43, Paya Lebar 
Square, Singapore 409051 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm lót giường; tấm kê đệm lót giường (không bằng kim loại); khung giường 

có lò xo (không bằng kim loại); giường; tấm ván đầu giường; khung giường; ghế đi-văng; 
đệm nằm có thể gấp lại được; gối; gối dài; tất cả các sản phẩm trên thuộc nhóm 20. 

 

 
(210) 4-2015-28506 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 16.3.17 
(591) Xanh da trời, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trình  (VN) 
Quán Mộc, Khu Đô thị mới, thị trấn 
Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ. 

 

 
(210) 4-2015-28528 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 86/599,788 16.04.2015 US 

  
(731) CVS PHARMACY, INC.  (US) 

One CVS Drive Woonsocket, Rhode 
Island 02895 USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm chăm sóc vết thương, bao gồm cả băng và vật liệu băng bó cho 

vết thương trên da, băng chống vi khuẩn, gạc, thuốc làm giảm tổn thương bỏng, bao gồm 
cả vật liệu để băng phủ vết bỏng làm giảm tổn thương bỏng có chứa lô hội ở dạng thuốc 
xịt và miếng dán, miếng dán phẫu thuật không dính, chế phẩm tẩy rửa xịt khử trùng y tế 
cho da và vết thương, nước rửa vết thương có chứa muối, chế phẩm dạng lỏng dùng băng 
phủ vết thương y tế; băng cho mục đích y tế, bao gồm cả vải, giấy, dây chun, chất kết 
dính linh hoạt; miếng gạc dùng cho mắt; bông cuộn cho mục đích y tế; bông gòn; bộ dụng 
cụ sơ cứu (có chứa thuốc bên trong); chế phẩm điều trị sẹo, ban gồm gel giảm sẹo, tấm 
gel silicon để điều trị sẹo; các sản phẩm vitamin, khoáng chất và chế phẩm bổ sung dinh 
dưỡng; các sản phẩm thuốc, thuốc chữa bệnh và chế phẩm, bao gồm cả các chế phẩm 
chống ho cảm lạnh, các chế phẩm điều trị cúm, các chế phẩm điều trị cảm lạnh, các chế 
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phẩm điều trị đau đầu, thuốc giảm đau và hạ sốt (acetaminophen), thuốc giảm dị ứng, 
thuốc giảm đau, các chế phẩm dạng viên và dạng lỏng để điều trị cảm lạnh, các chế phẩm 
điều trị ho có tính chất của thuốc ức chế ho, sirô ho và thuốc ho dạng nước nhỏ giọt, thuốc 
xịt họng, kem có chứa thuốc và thuốc mỡ để điều trị cảm lạnh, cúm, nhức đầu và triệu 
chứng dị ứng, thuốc thông mũi, thuốc kháng histamin, thuốc long đờm, ibuprofen để sử 
dụng như thuốc giảm đau dạng uống, thuốc giảm đau và hạ sốt (acetaminophen) và chế 
phẩm kết hợp at-xpi-rin và cà-phê-in, viên nén có chứa muối cô đặc dùng cho viêm 
xoang; thuốc ngậm trị viêm họng; băng dính dán trên mũi để hỗ trợ việc thở; thuốc xịt 
mũi; thuốc nhỏ mắt; dầu bạch đàn; dầu dưỡng môi (cho mục đích y tế); nước muối xịt; 
chế phẩm điều trị nhiệt miệng và cảm lạnh. 
Nhóm 10: Mặt nạ y tế; găng tay latec cho mục đích y tế; găng tay bông cho mục đích y 
tế; găng tay không cao su cho mục đích y tế; bộ dụng cụ rửa xoang mũi (có chứa thuốc 
bên trong). 

 
 

(210) 4-2015-28529 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 86/599,800 16.04.2015 US 

(531) 2.9.1 
(731) CVS PHARMACY, INC.  (US) 

One CVS Drive Woonsocket, Rhode 
Island 02895 USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm chăm sóc vết thương, bao gồm cả băng và vật liệu băng bó cho 
vết thương trên da, băng chống vi khuẩn, gạc, thuốc làm giảm tổn thương bỏng, bao gồm 
cả vật liệu để băng phủ vết bỏng làm giảm tổn thương bỏng có chứa lô hội ở dạng thuốc 
xịt và miếng dán, miếng dán phẫu thuật không dính, chế phẩm tẩy rửa xịt khử trùng y tế 
cho da và vết thương, nước rửa vết thương có chứa muối, chế phẩm dạng lỏng dùng băng 
phủ vết thương y tế; băng cho mục đích y tế, bao gồm cả vải, giấy, dây chun, chất kết 
dính linh hoạt; miếng gạc dùng cho mắt; bông cuộn cho mục đích y tế; bông gòn; bộ dụng 
cụ sơ cứu (có chứa thuốc bên trong); chế phẩm điều trị sẹo, bao gồm gel giảm sẹo, tấm 
gel silicon để điều trị sẹo; các sản phẩm vitamin, khoáng chất và chế phẩm bổ sung dinh 
dưỡng; các sản phẩm thuốc, thuốc chữa bệnh và chế phẩm, bao gồm cả các chế phẩm 
chống ho cảm lạnh, các chế phẩm điều trị cúm, các chế phẩm điều trị cảm lạnh, các chế 
phẩm điều trị đau đầu, thuốc giảm đau và hạ sốt (acetaminophen), thuốc giảm dị ứng, 
thuốc giảm đau, các chế phẩm dạng viên và dạng lỏng để điều trị cảm lạnh, các chế phẩm 
điều trị ho có tính chất của thuốc ức chế ho, sirô ho và thuốc ho dạng nước nhỏ giọt, thuốc 
xịt họng, kem có chứa thuốc và thuốc mỡ để điều trị cảm lạnh, cúm, nhức đầu và triệu 
chứng dị ứng, thuốc thông mũi, thuốc kháng histamin, thuốc long đờm, ibuprofen để sử 
dụng như thuốc giảm đau dạng uống, thuốc giảm đau và hạ sốt (acetaminophen) và chế 
phẩm kết hợp at-xpi-rin và cà-phê-in, viên nén có chứa muối cô đặc dùng cho viêm 
xoang; thuốc ngậm trị viêm họng; băng dính dán trên mũi để hỗ trợ việc thở; thuốc xịt 
mũi; thuốc nhỏ mắt; dầu bạch đàn; dầu dưỡng môi (cho mục đích y tế); nước muối xịt; 
chế phẩm điều trị nhiệt miệng và cảm lạnh. 

 

Nhóm 10: Mặt nạ y tế; găng tay latec cho mục đích y tế; găng tay bông cho mục đích y 
tế; găng tay không cao su cho mục đích y tế; bộ dụng cụ rửa xoang mũi (có chứa thuốc 
bên trong). 
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(210) 4-2015-28588 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH XNK Parmal 

Việt Nam  (VN) 
Số 8 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp từ; sen, vòi cho chậu (bồn) rửa bát; chậu (bồn) rửa bát; 
máy hút mùi; phụ kiện bình nóng lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-28702 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Metro Sài 
Gòn  (VN) 
35/21 TL 30, phường Thạnh Lộc, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 30: Nước tương; nước xốt; sa tế. 
 

 
(210) 4-2015-28826 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.24; 

25.5.25; A5.1.16 
(591) Trắng, xám, xanh lá, xanh dương 

(540)  

(731) Công ty TNHH Nhập khẩu Quốc 
tế Toàn cầu (Việt Nam)  (VN) 
Số 1 đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; phân vi sinh; chế phẩm phân bón; chế phẩm 
điều hoà sự sinh trưởng cây trồng. 

 
 

(210) 4-2015-28927 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 1.15.15; 3.13.5; A3.13.4 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Travi  (VN) 
22/7 đường số 21, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa. 
 

 
(210) 4-2015-28980 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 2.5.3; A2.5.23 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Nhật Nghĩa  (VN) 
Lầu 10, phòng 10.3, số 250 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-29002 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.9 
(591) Tím, xanh lá mạ, xanh dương, xám 
(731) BLITZ ASIA HOLDINGS LTD  (WS) 

Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, 
Samoa  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; marketing; marketing 
thể thao; dịch vụ quản lý sự kiện kết hợp xúc tiến thương mại 

 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí; các hoạt động văn hóa và thể thao; 
dịch vụ quản lý thể thao cụ thể là quản lý thương hiệu và hình ảnh cho các câu lạc bộ và 
vận động viên; dịch vụ quản lý sự kiện (quản lý các sự kiện thể thao, các buổi hòa nhạc, 
sự kiện âm nhạc).  

 

 
(210) 4-2015-29054 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) WATSON-MARLOW LIMITED   (GB) 

Falmouth, Cornwall, TR11 4RU, United 
Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị bơm; máy bơm và đầu bơm; thiết bị điều khiển cho máy bơm; cụm hộp 

số động cơ và bộ điều khiển để sử dụng với máy bơm; máy bơm nhu động; các thành 
phần của máy bơm; máy bơm và máy bơm nhu động; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả 
các mặt hàng nói trên. 

 
Nhóm 09: Các thiết bị điều khiển, đo, giám sát và điều chỉnh; các bộ phận và phụ kiện 
cho tất cả các mặt hàng nói trên.  
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(210) 4-2015-29079 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 86/627,732 13.05.2015 US 

  
(731) MARVELL INTERNATIONAL LTD.  

(BM) 
Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM12, Bermuda 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Chất bán dẫn và mạch tích hợp. 

 

 
(210) 4-2015-29083 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; A26.4.6; 26.13.1; 26.15.25 
(591) Xanh dương, cam, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang thiết 
bị y tế Cổng Vàng  (VN) 
188/43 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hàng trang thiết bị y tế- nha khoa, thiết bị bệnh viện; 

phụ tùng và các bộ phận phụ trợ xe có động cơ; nông, lâm, thủy, hải sản, cá; động vật (trừ 
kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc 
tham gia quy định và các động vật quý hiếm khác cần bảo vệ); lương thực, thực phẩm, 
vải, sợi, hàng may mặc, giày, dép; máy móc, thiết bị ngành nông nghiệp - xây dựng, sắt 
thép, ống thép, kim loại màu, gỗ, kim khí, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ; đồ 
dùng khác cho gia đình như: nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán lẻ thuốc, 
dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: bán 
lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ 
quảng cáo thương mại; môi giới thương mại. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng, giám sát thi công). 

 

 
(210) 4-2015-29084 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; A26.4.6; 26.13.1; 26.15.25 
(591) Xanh dương, cam, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang thiết 
bị y tế Cổng Vàng   (VN) 
188/43 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hàng trang thiết bị y tế- nha khoa, thiết bị bệnh viện; 

phụ tùng và các bộ phận phụ trợ xe có động cơ; nông, lâm, thủy, hải sản, cá; động vật (trừ 
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kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc 
tham gia quy định và các động vật quý hiếm khác cần bảo vệ); lương thực, thực phẩm, 
vải, sợi, hàng may mặc, giày, dép; máy móc, thiết bị ngành nông nghiệp - xây dựng, sắt 
thép, ống thép, kim loại màu, gỗ, kim khí, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ; đồ 
dùng khác cho gia đình như: nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán lẻ thuốc, 
dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: bán 
lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ 
quảng cáo thương mại; môi giới thương mại.  

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng, giám sát thi công). 

 

 
 4-2015-29157 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.2; 1.13.1; 15.7.1; 5.7.3; 

A26.11.12; A5.5.20 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Trung tâm thông tin khoa 

học công nghệ và tin học  
(VN) 
Số 209 đường Nguyễn Lương Bằng, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm khoa học và công nghệ.  
 

Nhóm 35: Hoạt động quảng cáo; xúc tiến thương mại trong lĩnh vực khoa học công nghệ 
và sở hữu trí tuệ, báo điện tử.  

 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; hội thảo chuyên đề về khoa học công nghệ, giáo dục, đào 
tạo, báo điện tử; xuất bản tạp chí. 

 
Nhóm 42: Hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghiệp, 
nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghệ thông tin; nghiên cứu thực hiện các đề tài về khoa 
học và công nghệ.   

 

 
(210) 4-2015-29207 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 9.9.1; A9.9.2; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

liên minh Toàn Cầu  (VN) 
Số 40B ngõ 203 Đông Kim Ngưu, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức chương trình truyền hình như: sản xuất chương trình truyền 

hình, dàn dựng chương trình truyền hình. 
 

 
(210) 4-2015-29208 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 25.7.25 

(591) Đen, hồng, xám, trắng 

(731) Đặng Lê Minh Trí  (VN) 
Số 1, ngách 102/2 phố Hoàng Đạo 

Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức chương trình truyền hình như: sản xuất chương trình truyền 

hình, dàn dựng chương trình truyền hình. 
 
 

(210) 4-2015-29222 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Bông Sen Vàng   (VN) 
Số 161, đường Phong Đình Cảng, khối 5, 

phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An  
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước dùng cho gia đình và công nghiệp. 
 

(210) 4-2015-29239 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.4; A25.7.21; A24.15.7; 24.15.1 

(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, cam, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Diên Khánh  (VN) 
Số 76 đường A4, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất diệt nấm. 
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(210) 4-2015-29254 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại B.Q  
(VN) 
246 Ông ích Khiêm, phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm hàng hóa, lưu niệm và các sản phẩm dành cho du lịch 

cụ thể là: cái form [khung] giày, bàn chải đánh giày; bàn chải dùng cho đồ đi chân [giày 

dép], cái bót để đi giày, khung giày. 
 

 
(210) 4-2015-29256 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại B.Q  
(VN) 
246 Ông ích Khiêm, phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe; tổ chức các chuyến đi du lịch; đặt chỗ cho 

các chuyến đi du lịch; vận tải bằng ô tô. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; cung cấp thức ăn đồ uống (do nhà hàng 

tự cung cấp).  
 

 
(210) 4-2015-29278 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.9.1; 24.1.1 

(591) Trắng, cam, xanh lá cây nhạt 

(731) Công ty cổ phần đâu tư 
POWELL  (VN) 
LK 10-23, khu đô thị An Hưng, phố Tố 

Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu máy bán hàng tự động.  
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(210) 4-2015-29299 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hồng Phước  (VN) 
12/13 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn tấm kim loại cho xây dựng, then ổ khóa, bu lông bằng kim loại, ốc 

vít bằng kim loại, đồng thau thô hoặc bán thành phẩm, que kim loại dùng để hàn vảy, 
đồng thiếc, vật liệu xây dựng bằng kim loại, xích bằng kim loại, kim loại thường dạng thô 
hoặc bán thành phẩm, đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm, tay nắm cửa bằng kim loại, 
chìa khóa, ròng rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc], kẽm, chốt cửa bằng kim 
loại, then cửa bằng kim loại, bản lề hộp bằng kim loại, khóa chốt hộp bằng kim loại, chốt 
hộp bằng kim loại, khóa cài bằng kim loại thường [đồ ngũ kim], đồ ngũ kim bằng kim 
loại [vật liệu nhỏ], khóa bằng kim loại ngoại trừ khóa điện, khóa móc, máy cắt, máy 
khoan, mũi khoan, khoan cầm tay chạy điện, đá mài [bộ phận của máy móc], máy mài, 
máy hàn điện, mũi khoan [dụng cụ cầm tay], lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay], dao, kéo, dây 
cáp đồng trục, khóa điện. 

 

 
(210) 4-2015-29446 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 10.3.10; A10.3.11 
(591) Xám, xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Cát Đông  (VN) 
Tầng 14, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ khuyến mại 
[cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; bản lẻ quần áo, hàng 
may mặc, thời trang, giày dép, đồ dùng gia đình (vali-balo, nón bảo hiểm, dù-áo mưa, túi 
du lịch, đèn pin, decal dán tường, hộp đựng giày, hộp đựng trang sức, hộp cơm, dụng cụ 
treo bàn chải, túi giữ nhiệt, kệ gỗ, móc treo quần áo, đèn ngủ, hộp nến, sữa tắm, chậu hoa 
lan, dây chằng góc nệm, lịch, khăn lau, tháp trồng cây, kẹp dán tủ, tranh vẽ, khung ảnh, 
giã đỡ cho điện thoại và máy tính bảng, dụng cụ làm kem, dụng cụ treo giấy vệ sinh, nón 
ủ tóc, bình tưới hoa, bình nước, miếng lót giày, bóng giặt, dụng cụ khóa cửa và chặn kẹt 
tay, uốn tóc lò xo không dùng điện, búi tóc, dụng cụ làm tóc, muỗng đo lường gia vị, tủ 
vải, bàn học, bàn để ủi quần áo, cuộn đựng rác, nước xả vải, bộ lau nhà, dụng cụ lau 
kiếng, cây lăn bụi, dụng cụ vệ sinh sofa, lồng giặt, thảm, dụng cụ dao-kéo nhà bếp, máy 
xay, lò nướng, drap nệm, ga chống thấm, mÒn nỉ, nệm gấp, nệm nước, gối, ruột gối, 
mùng, ấm trà, thau, thùng đá, vòi xịt, giá đỡ trồng cây, vòi nước, võng, cần câu), hàng ngũ 
kim, hóa mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, sim, card, thẻ cào điện thoại, lương 
thực, thực phẩm, sữa bột và sản phẩm dành cho mẹ và bé (ghế ngồi đa năng cho bé, ghế 
ăn điều chỉnh độ cao cho bé, bình sữa, tấm địu bé, đai bảo hiểm có phần đệm cổ cho bé 
khi đi xe máy, đai tập đi, lót bảo vệ đầu gối em bé, quần bỉm, máy hâm sữa, máy hút sữa, 
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hộp đựng thuốc mẹ và bé, gối giữ đầu cho em bé), đồ uống, thuốc lá, thuốc, dụng cụ y tế, 
thiết bị điện tử (đầu đĩa karaoke, thiết bị truyền dữ liệu, đồng hồ, dây quấn tai nghe và cục 
sạc, gậy chụp hình, cáp sạc, quạt usb, sim 3G, chuột quang máy tính, đèn laser, bút khắc 
chữ, điều khiển ti vi, găng tay cảm ứng cho điện thoại, ống nhòm, phần mềm quản lý phân 
phối bán hàng-giám sát, bộ nguồn dự phòng kèm bơm hơi dành cho ô tô-xe máy, vòi xịt 
nước tăng áp, máy chiếu, máy tẩy lông, dụng cụ làm mềm thịt, bút camera, đế hít, móc 
khóa camera mini, chuông báo chống trộm, đế tản nhiệt, loa, tai nghe), phiếu giảm giá 
hàng hóa, dịch vụ. 

 
Nhóm 39: Vận tải; du lịch, bao gồm; dịch vụ giao hàng; chuyên chở hàng hóa, vận 
chuyển hàng hóa; đóng gói hàng hóa; chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ chuyển phát 
nhanh hàng hóa và thư tín. 

 

 
(210) 4-2015-29448 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.4; 26.3.1; 25.12.1; 7.3.11; A26.11.8
(591) Nâu, xám, xám nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gỗ PNT  (VN) 
Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 51, khu phố 
8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 18: Những sản phẩm bằng da như: tấm phủ bằng da, lớp bọc bằng da; vật trang trí 
bằng da dùng cho đồ đạc.  

 

Nhóm 19: Đôn trụ cầu thang bằng gỗ, sàn gỗ; thanh gỗ để ốp tường; hàng rào không bằng 
kim loại; chắn song bằng gỗ. 

 

Nhóm 20: Hàng nội thất và trang trí bằng gỗ và kim loại, cụ thể: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; 
đồ đạc trong nhà; đồ đạc văn phòng; khung gương; giá để nến; giá để đèn; bảng hiệu 
trang trí; giỏ; mắc áo; giá đựng (giá sách); khung tranh; khay đựng; phụ kiện gá lắp cửa 
(không bằng kim loại). 

 

Nhóm 35: Mua bán hàng mỹ nghệ và nội thất, mua bán gỗ các loại. 
 

Nhóm 39: Lưu giữ hàng hóa. 
 

Nhóm 40: Chế biến gỗ các loại, cụ thể là: cưa xẻ; bào; bảo quản; chạm trổ; gia công gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-29469 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; 1.15.15; A1.5.3; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lục, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dịch vụ và thương mại Hoàng 
Anh  (VN) 
Số 145 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 06: Khoá chốt hộp bằng kim loại, hệ thống cút, đường ống bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Van xả, van thoát nước, vòi thoát nước, vòi xả nước. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước, bộ lọc. 
 

 
(210) 4-2015-29476 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.7.6; A1.1.12; 25.5.2; A26.11.11 
(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Hải Toàn  
(VN) 
20/55 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2015-29490 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A17.2.2 
(731) WORLD JB CO., LTD   (JP) 

4-27-5 3 F taito - Ku, Tokyo, Japan 
1100016  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 20: Ghế salon; ghế cắt tóc; đệm; nệm; ném búp bê (ma nơ canh).  

 
Nhóm 24: Chăn futon; vỏ gối; vỏ bọc ghế làm bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  

 
 

(210) 4-2015-29495 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) WORLD JB CO., LTD   (JP) 

4-27-5 3 F taito - Ku, Tokyo, Japan 
1100016  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin về việc bán hàng hóa; hướng dẫn và tư vấn về 
bán hàng hóa; cơ quan trung gian phân phối hoặc môi giới hợp đồng bán hàng hóa; bán lẻ 
mỹ phẩm và kem đánh răng và xà phòng hoặc cung cấp các lợi ích cho khách hàng; tất cả 
được thực hiện trong các doanh nghiệp bán buôn. 

 

 
(210) 4-2015-29603 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần Ngân Lợi  
(VN) 
Số 1/146, phố An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Ngọc Phát  (VN) 
Tổ 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các sản phẩm làm từ vật liệu này như: giấy in nhiệt, giấy in hóa đơn, giấy 
in mã vạch, giấy in tem kệ an ninh.  

 

 
(210) 4-2015-29625 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(591) Vàng, đen(540) 

 

(731) Lưu Mạnh Tiến  (VN) 
Số nhà 27 hẻm 426/48/52 đường Láng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; chương trình trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần 
mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy vi tính, [ghi sẵn]; tệp tin âm nhạc có thể tải 
về được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dàn dựng buổi biểu diễn; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; hãng phim 
truyền hình; sản xuất phim viđêô. 

 

 
(210) 4-2015-29634 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.3; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bình Đỉnh 
Sơn  (VN) 
49 Nguyễn Quang Bích, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Sôcola; ngũ cốc; bánh; kẹo; cafe và cacao. 
 

 
(210) 4-2015-29672 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 7.3.11 
(591) Xanh lam, đen, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật tự 
động và thang máy Sơn Hà  
(VN) 
698 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thang máy.  

 

 
(210) 4-2015-29808 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.7.22; 5.7.13 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Thuận Thành  
(VN) 
SN 263 ấp Phú Khương, xã Phú Túc, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Giấm táo. 

 

 
(210) 4-2015-29819 (220) 26.02.2014 

(641) 4-2014-03509 (441) 25.03.2016 
  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)    (JP) 
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ; sơn lót; sơn; sơn phủ; mỡ chống gỉ; dầu 
chống gỉ; chế phẩm chống gỉ cho xe cộ.    
 
Nhóm 03: Chất lỏng làm sạch kính chắn gió; sáp đánh bóng; chế phẩm chống tĩnh điện 
dùng cho xe cộ; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chế phẩm loại bỏ đề can và sơn 
dùng cho ô tô; chế phẩm làm sạch; nước hoa; nước thơm Cô-lô-nhơ.    

 
Nhóm 05: Hộp thuốc cấp cứu [có chứa thuốc bên trong]; chất khử mùi dùng cho xe cộ; 
chế phẩm làm trong sạch không khí; chế phẩm khử mùi không khí; hộp thuốc có chứa 
thuốc bên trong; thực phẩm cho em bé; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm 
diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.     
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Nhóm 06: Nắp chai lọ bằng kim loại; nút bịt chai lọ bằng kim loại; vòng bằng kim loại 
thường để móc chìa khoá; tượng nhỏ bằng kim loại thường; biểu tượng, dấu hiệu bằng 
kim loại cho xe cộ; chốt [đồ ngũ kim]; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; tấm nhận 
dạng bằng kim loại; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại [hộp rỗng]; dây cáp bằng kim loại, 
không dùng để dẫn diện.    

 
Nhóm 07: Bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc; vòng bơm mỡ [bộ phận của máy 
móc]; xi lanh dùng cho động cơ điện và động cơ; pít-tông cho xi lanh; đai truyền dùng 
cho động cơ và đầu máy; máng dầu (bộ phận của máy, động cơ điện và động cơ các loại 
bao gồm cả động cơ điện và động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); đầu xi 
lanh cho động cơ; nắp che đầu xi lanh (bộ phận của máy, động cơ điện và động cơ các 
loại bao gồm cả động cơ điện và động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); nắp 
động cơ (bộ phận của máy, động cơ điện và động cơ các loại bao gồm cả động cơ điện và 
động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); trục quay; puli khuỷu (bộ phận của 
máy, động cơ điện và động cơ các loại bao gồm cả động cơ điện và động cơ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ); hộp tay quay dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; 
cụm ống thải cho động cơ; ống nạp (bộ phận của máy, động cơ điện và động cơ các loại 
bao gồm cả động cơ điện và động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); bộ lọc [bộ 
phận của máy móc hoặc động cơ]; bộ phận lọc để làm sạch không khí lạnh [dùng cho 
động cơ]; bộ lọc dầu (bộ phận của máy, động cơ điện và động cơ các loại bao gồm cả 
động cơ điện và động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); bộ lọc khí cho động 
cơ (bộ phận của máy, động cơ điện và động cơ các loại bao gồm cả động cơ điện và động 
cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; 
bộ làm mát dầu (bộ phận của máy, động cơ điện và động cơ các loại bao gồm cả động cơ 
điện và động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); bugi đánh lửa cho động cơ đốt 
trong; vòng đệm cho động cơ; bộ tản nhiệt [làm mát] cho động cơ và máy; thiết bị đánh 
lửa cho động cơ đốt trong; bơm cao áp; bộ nạp kiểu tua bin (bộ phận của máy, động cơ 
điện và động cơ các loại bao gồm cả động cơ điện và động cơ dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ); máy sản xuất điện; máy nén [máy móc]; bộ điều khiển thủy lực dùng cho 
máy, động cơ điện và động cơ; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; máy 
phát điện xoay chiều; van [bộ phận của máy].    

 
Nhóm 08: Bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; kìm bấm, tỉa, 
cắt móng; dụng cụ giũa móng; dao kéo; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch; dụng cụ cầm tay, thao 
tác thủ công; dụng cụ cắt; kéo; tua vít; hộp dao cạo; mai [dụng cụ cầm tay]; cờ lê [dụng 
cụ cầm tay]; búa dùng khi khẩn cấp (dụng cụ cầm tay).    

 
Nhóm 24: Đồ đựng giấy lụa bằng vải; tấm lót cốc [bằng vải lanh]; khăn mặt bằng vải; cờ 
hiệu; cờ [không làm bằng giấy]; khăn tay bỏ túi bằng vải; chăn du lịch [chăn cuộn].  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; chiếu; thảm dầy trải sàn; thảm dùng cho ô tô.  
Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo và dịch vụ quảng cáo 
cho xe cộ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp thông tin về xe cộ giao thông trên bộ, 
cụ thể là, thông tin sản phẩm tiêu dùng và thông tin so sánh giá cả; dịch vụ thông tin, cụ 
thể là cung cấp thông tin so sánh giá cả trong lĩnh vực nhiên liệu.  

 
Nhóm 39: Thông tin về lĩnh vực vận tải; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe cộ; dịch vụ kéo xe; 

vận chuyển hành khách; dịch vụ thông tin, cụ thể là cung cấp tin tức trong lĩnh vực du 

lịch, thông tin giao thông, thông tin về chuyến bay và thông tin khởi hành; dịch vụ thông 
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tin, cụ thể là cung cấp hướng dẫn lộ trình dự báo tốt nhất cho người lái, định tuyến bằng 

giọng nói và hỗ trợ và tạo thuận tiện cho việc định vị thông qua các bộ phận tích hợp vào 

phương tiện giao thông trên bộ; bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ dài hạn.  
 

 
(210) 4-2015-29903 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.13.1; A5.1.5; A5.1.16; A19.11.11 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng, vàng 

(731) AGMOR, INC. (CORPORATION OF 

IDAHO, USA)    (US) 

246 Briar Pl, Suite #4, Belgrade, MT 

59714, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hóa chất để cải tạo đất; chất phụ gia hóa học 

cho thuốc trừ sâu; chất phụ gia hóa học cho chất diệt nấm; chất phụ gia phân bón và đất 

trồng cho vụ mùa nông nghiệp, trái cây và quả hạch.  
 

 
(210) 4-2015-29924 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Trung tâm Anh ngữ 
Cleverlearn Việt Nam  (VN) 
Đơn nguyên 3, nhà 2C, khu ngoại giao 

đoàn Vạn Phúc, phố Vạn Bảo, phường 

Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng cho việc dịch ngoại ngữ; phần mềm máy tính dùng 

cho việc giảng dạy ngoại ngữ, cụ thể là, phần mềm tương tác dùng trong việc học ngoại 

ngữ.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập diễn đàn trao đổi thông tin trực tuyến; diễn 

đàn trò chuyện trực tuyến. 

 

Nhóm 41: Các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các khóa học ngoại ngữ và dạy ngoại 

ngữ dịch vụ xuất bản các tài liệu cho khóa học và sách; dịch vụ cung cấp thông tin, dữ 

liệu về khóa học ngoại ngữ và dịch thuật trên internet. 
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(210) 4-2015-29925 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.4.6; 26.4.2; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Trung tâm Anh ngữ 

Cleverlearn Việt Nam  (VN) 
Đơn nguyên 3, nhà 2C, khu ngoại giao 
đoàn Vạn Phúc, phố Vạn Bảo, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng cho việc dịch ngoại ngữ; phần mềm máy tính dùng 

cho việc giảng dạy ngoại ngữ, cụ thể là, phần mềm tương tác dùng trong việc học ngoại 
ngữ. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập diễn đàn trao đổi thông tin trực tuyến; diễn 
đàn trò chuyện trực tuyến. 

 
Nhóm 41: Các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các khóa học ngoại ngữ và dạy ngoại 
ngữ; dịch vụ xuất bản các tài liệu cho khóa học và sách; dịch vụ cung cấp thông tin, dữ 
liệu về khóa học ngoại ngữ và dịch thuật trên internet. 

 

 
(210) 4-2015-29931 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS SHARP 
CORPORATION)  (JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc không khí dùng cho gia đình có chức năng bắt muỗi sử dụng đèn LED 

UV; điều hòa không khí dùng cho gia đình có chức năng bắt muỗi sử dụng đèn LED UV; 
máy tạo ion làm sạch không khí dùng cho gia đình có chức năng bắt muỗi sử dụng đèn 
LED UV.  

 

 
(210) 4-2015-29952 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Đức Thành  (VN) 
Số 43, phố Hàng Dầu, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống khai vị (không có cồn); bia; nước ép trái cây, 
nước khoáng (đồ uống); đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước sô đa. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia); rượu (gạo); nước ép trái cây có cồn; rượu vốtca; 
rượu vang; rượu anh đào. 

 

Nhóm 35: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống, thực phẩm, đồ uống, ô tô 
và xe có động cơ khác; quảng cáo; siêu thị: mua bán đường mía, đồ uống, thực phẩm, 

nông, lâm sản. 
 

 
(210) 4-2015-29971 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Hoàng Gia  (VN) 
192/41 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc như: máy hút bụi, máy chà sàn, máy quét rác, xe 

đẩy làm vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-29978 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 

HEALTHCARE (US) IP LLC  (US) 
Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400, 

Wilmington, Delaware, 19808 United 
States 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc răng miệng không chứa thuốc; kem đánh răng, thuốc đánh 

răng, nước súc miệng và chất làm sạch làm thơm mát hơi thở;  chế phẩm làm trắng; chế 
phẩm đánh bóng răng, chế phẩm và chất xúc tác làm trắng răng, chế phẩm tẩy vết mỹ 

phẩm. 

 
Nhóm 05: Gel nha khoa (dược phẩm/ chế phẩm dược) 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, tăm xỉa răng, chỉ nha khoa, bàn chải và bọt biển, các dụng 
cụ để đựng và hỗ trợ bao gồm: hộp đựng tăm, giá/ kệ để bọt biển, giá/ hộp để bàn chải 

đánh răng, hộp đựng chỉ nha khoa, cây chỉ nha khoa. 
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(210) 4-2015-29979 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cộng Cà Phê  
(VN) 
Số 101 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc 
bằng gỗ), phong bì bằng giấy.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh.  

 
Nhóm 21: Tách, chén, cốc, đồ sứ để chứa đựng. 

 
Nhóm 22: Vải bạt, vải nhựa, bao đựng, túi đựng thư từ, túi cho vận chuyển và lưu giữ 
nguyên liệu số lượng lớn.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, cà phê nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2015-30012 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
đầu tư xây dựng Việt Quốc  
(VN) 
Số 21 tầng 9 C/C Cửu Long - 351/31 Nơ 
Trang Long, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, cụ thể là: các dịch vụ có liên quan đến việc xây 

dựng, các dịch vụ về các công việc chuyên môn hóa trong lĩnh vực xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-30014 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.4 
(591) Đỏ tươi, xanh da trời, vàng cam, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
công trình giao thông 810  
(VN) 
Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt cụ thể là: các dịch vụ liên quan đến việc xây dựng 
nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến truyền tải; các dịch vụ về các công việc 
chuyên môn hóa trong lĩnh vực xây dựng như công việc của thợ sơn thợ đặt đường ống, 
thợ đặt hệ thống sưởi hoặc thợ lợp nhà; các dịch vụ phụ trợ cho các dịch vụ xây dựng như 
kiểm tra dự án xây dựng; các dịch vụ chế tạo tàu thuyền; các dịch vụ gồm thuê công cụ 
hoặc vật liệu xây dựng; các dịch vụ tu sửa như các dịch vụ bảo đảm việc đưa bất kỳ một 
đối tượng nào về trạng thái tốt sau khi hao mòn, thiệt hại, hư hỏng, hay bị phá hủy một 
phần (phục hồi một tòa nhà hay một đối tượng khác đang tồn tại đã trở nên thiếu hoàn 
thiện và phải phục hồi về trạng thái ban đầu của nó); các dịch vụ khác nhau về tu sửa như 
các dịch vụ về điện, đồ đạc, dụng cụ, công cụ. 

 

 
(210) 4-2015-30027 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 1.15.11 
(731) CHAMPION RESOURCES LIMITED  

(HK) 
Workshop 1, 9/F., Goldfield Industrial 
Centre, 1 Sui Wo Road, Fotan, Shatin, 
New Territories, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y Trung Quốc và chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2015-30039 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) TSUI WAH INTERNATIONAL 

PATENT LIMITED  (HK) 
3rd Floor, Tsui Wah Group Centre, 
No.50 Lai Yip Street, Ngau Tau Kok, 
Kowloon, Hongkong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh quy, bánh sữa nhỏ, bánh ngọt kiểu Trung Quốc và kiểu Châu 
Âu, bánh bao kiểu Trung Quốc và kiểu Châu Âu, bánh quy dẹt nhỏ, bánh quy giòn, bột 
ngô, kem lạnh, bột cà-ri (gia vị), cà phê, ca cao, đồ gia vị, bánh kẹo, mảnh ngô dẹt mỏng, 
chế phẩm ngũ cốc, thạch (bánh kẹo), mỳ nui ống, xốt may-on-ne, bánh patê, món kem 
mút (bánh kẹo tráng miệng), món ăn điểm tâm, mù tạc, bánh Trung thu, bún phở, bột yến 
mạch, bánh kếp, mỳ sợi, bánh nướng, gạo, nước xốt cho sa-lát, muối nấu ăn, xốt gia vị, 
gia vị nêm, kem trái cây (kem lạnh), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở gạo, mỳ ống, gia vị, nem cuốn, món sushi của Nhật Bản, chè (trà), 
chè (trà xanh), chè (trà hòa tan), miến, bột mỳ, nấm men, sữa chua đông lạnh (dạng kem 
lạnh). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
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quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 

phục vụ; căng tin; cửa hàng bán các món ăn ngon; dịch vụ tổ chức tiệc; dịch vụ chỗ ở tạm 

thời; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến thức ăn và đồ uống và dịch vụ nhà hàng 

trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc thông qua mạng internet hoặc liên kết mạng nội 

bộ; dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thực phẩm, đồ ăn và đồ uống để ăn tại chỗ, mang đi 

và/hoặc giao tận nhà (do nhà hàng thực hiện); cung cấp dịch vụ đặt hàng thực phẩm mang 

đi hoặc giao tận nơi bằng điện thoại hoặc fax hoặc qua mạng máy tính trực tuyến; dịch vụ 

cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 
 

 
(210) 4-2015-30046 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ IBC  (VN) 
Số 3 đường C3, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xi (chế phẩm dùng làm sáng, bóng đồ kim hoàn, kim loại). 

 

Nhóm 14: Kim loại quí; hợp kim của kim loại quí. 

 

Nhóm 35: Mua bán: kim loại quí, hợp kim cua kim loại quí, nước xi (chế phẩm dùng làm 

sáng bóng đồ kim hoàn, kim loại). 
 

 
(210) 4-2015-30050 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

(300) 86/786560 13.10.2015 US 

(731) LAUREATE EDUCATION, INC.   (US) 

650 S. Exeter Street, Baltimore, 

Maryland 21202, United States  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giáo dục, cụ thể, trang web cung cấp các dịch vụ và 

tài nguyên được sử dụng bởi các giảng viên của trường đại học bao gồm phát triển chuyên 

môn tập huấn ảo, hội thảo hội thảo trực tuyến (webinars), video thiết bị tương tác ghi âm 

và hồ sơ giảng viên; cung cấp các chương trình trao đổi cho giảng viên trong lĩnh vực giáo 

dục; các công cụ giáo dục để liên kết giảng viên giữa các môn; cung cấp các dịch vụ phát 

triển chuyên môn cho các giảng viên trường đại học.  
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(210) 4-2015-30068 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6; A3.4.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Nông nghiệp Sài Gòn 
Xanh   (VN) 
Phòng 1806, lầu 18, Saigon Riverside 
Office Center, 2A - 4A Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm thịt tươi sống, trái cây, ngũ cốc, rượu vang, gia vị và rau 

sạch.  
 

 
(210) 4-2015-30072 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Vi Thiện 
Nhân  (VN) 
Số 8 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy phát điện xoay chiều, quạt thông gió, bơm cao áp, máy khâu, 

máy giặt, máy hút bụi, bình bơm thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay), máy phun thuốc trừ sâu 
(dụng cụ cầm tay), mũi khoan (dụng cụ cầm tay), khoan quay tay (dụng cụ cầm tay), bơm 
tay, dụng cụ để nạo (dụng cụ cầm tay), bình ắc quy, bộ tích điện, bình chữa cháy, máy 
ôzôn, đồ chứa đựng dùng trong gia đình, đồ gia dụng bằng sứ, đồ gia dụng bằng gốm, đồ 
đựng dùng cho nhà bếp không bằng kim loại quý, dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại 
quý, bộ đồ ăn (ngoài loại dao, dĩa và thìa) không bằng kim loại quý; dịch vụ quảng cáo 
thương mại; dịch vụ xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm 
toán.  

 

 
(210) 4-2015-30084 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH XNK tổng hợp 
Nam Phó  (VN) 
Nhà 34 hẻm 26/11, ngõ Cống Trắng, phố 
Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh thương mại; hoạt 
động văn phòng: tư vấn quản lý nhân sự, quản lý quá trình đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-30085 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.1; 26.3.23; 26.4.11 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH XNK tổng hợp 
Nam Phó   (VN) 
Nhà 34 hẻm 26/11, ngõ Cống Trắng, phố 
Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh thương mại; hoạt 

động văn phòng: tư vấn quản lý nhân sự; quản lý quá trình đặt hàng. 
 
 

(210) 4-2015-30096 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ T.T.C  (VN) 
123 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 

khiển năng lượng điện; thiết bị tích điện sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; đèn led [thiết bị chiếu sáng]. 

 

 
(210) 4-2015-30140 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) SHENZHEN MINGHONGKAI 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
Room 2006, Block A, Building 3, 
Hecheng Century Garden, No. 118, 
Wuhe Avenue, Bantian Street, Longgang 
District, Shenzhen, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; màn hình (phần cứng máy 
vi tính); hệ thống phòng trộm, chạy điện; thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị giám sát, dùng 

điện; máy ghi băng; máy ghi hình; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi 

hình; máy nghe nhạc cầm tay. 
 

 
(210) 4-2015-30156 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.1.13; A26.11.8; 2.1.30; A3.13.9; 
A3.13.10 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Fvieu Việt Nam  (VN) 
Thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-30162 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thuyên Ngọc   (VN) 
Thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.  
 
 

(210) 4-2015-30186 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.11.3; 25.7.20; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần Mekong 
Fruit   (VN) 
ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, 

huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi (quả tươi). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
658 

(210) 4-2015-30221 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; A1.1.2 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giai Phát  (VN) 
TK21/17 Nguyễn Cảnh Chân, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm các loại và nhựa gia dụng (bao gồm: đĩa hoa sen, ghế 

gấu, ghế thỏ, giỏ xếp, giỏ nhựa lắp ráp, tô vuông AS, tô vuông PP, tô tròn AS, tô tròn PP, 
thau vuông, thau tròn, rổ trái tim, rổ trái táo, rổ vuông, rổ xếp, ly nước, ly sọc có quai, ly 
sọc không quai, móc đa năng, xô có quai xách, thùng rác văn phòng có nắp, thùng rác văn 
phòng không nắp, thùng rác có nắp, hộp mứt lục giác PP, hộp mứt ngũ sắc).  

 

 
(210) 4-2015-30222 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A20.1.3; 25.7.20; 15.1.13 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giai Phát  (VN) 
TK21/17 Nguyễn Cảnh Chân, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm các loại và nhựa gia dụng (bao gồm: đĩa hoa sen, ghế 

gấu, ghế thỏ, giỏ xếp, giỏ nhựa lắp ráp, tô vuông AS, tô vuông PP, tô tròn AS, tô tròn PP, 
thau vuông, thau tròn, rổ trái tim, rổ trái táo, rổ vuông, rổ xếp, ly nước, ly sọc có quai, ly 
sọc không quai, móc đa năng, xô có quai xách, thùng rác văn phòng có nắp, thùng rác văn 
phòng không nắp, thùng rác có nắp, hộp mứt lục giác PP, hộp mứt ngũ sắc). 

 

 
(210) 4-2015-30354 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.1; A20.1.11 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Súng phun sơn.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; bay trét bằng nhựa hoặc thép (để trét mát 
tít hoặc hồ); xủi (vật dụng dùng đề cạo bỏ lớp sơn cũ, xi măng bám trên bề mặt tường); 
bàn chà nhám (dụng cụ cầm tay); súng bắn keo (dụng cụ cầm tay không dùng điện). 
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Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: chổi quét sơn; cọ lăn sơn; khay đựng sơn (vật chuyển 
dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn màu sơn.  

 

 
(210) 4-2015-30480 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo xây 
lắp cơ điện Thái Vạn Tường  
(VN) 
1122 Nguyễn Khoái, tổ 1, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Bột cải tạo đất; bột cải tạo tiếp địa của đất; bột hỗ trợ tiếp địa (tất cả đều là hóa 
chất).  

 

Nhóm 09: Sản phẩm thu sét; sản phẩm kết nối truyền dẫn sét; sản phẩm tiếp địa; sản 
phẩm kết nối truyền dẫn tiếp địa; sản phẩm hỗ trợ chống sét; sản phẩm hỗ trợ tiếp địa. 

 

 
(210) 4-2015-30481 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo xây 
lắp cơ điện Thái Vạn Tường  
(VN) 
1122 Nguyễn Khoái, tổ 1, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Bột cải tạo đất; bột cải tạo tiếp địa của đất; bột hỗ trợ tiếp địa (tất cả đều là hóa 

chất) 
 

Nhóm 09: Sản phẩm thu sét; sản phẩm kết nối truyền dẫn sét; sản phẩm tiếp địa; sản 
phẩm kết nối truyền dẫn tiếp địa; sản phẩm hỗ trợ chống sét; sản phẩm hỗ trợ tiếp địa. 

 

 
(210) 4-2015-30482 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo xây 
lắp cơ điện Thái Vạn Tường  
(VN) 
1122 Nguyễn Khoái, tổ 1, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Bột cải tạo đất; bột cải tạo tiếp địa của đất; bột hỗ trợ tiếp địa (tất cả đều là hóa 
chất).  
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(210) 4-2015-30483 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) POLYGUARD PRODUCTS, INC.  (US) 

4101 S. Interstate 45, Ennis, Texas 
75119, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 17: Lớp phủ bảo vệ thuộc nhóm này (không phải vật liệu xây dựng) dưới dạng băng 

và tấm dùng cho thép, bê tông và các bề mặt khác; lớp phủ bảo vệ thuộc nhóm này (không 
phải vật liệu xây dựng và/hoặc sơn) dùng cho thép, bê tông và các bề mặt khác. 

 
Nhóm 19: Lớp phủ bảo vệ (vật liệu xây dựng), không bằng kim loại, dùng cho thép, bê 
tông và các bề mặt khác. 

 

 
(210) 4-2015-30485 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 1022432 29.06.2015 NZ 

(731) TIMBERLINK NEW ZEALAND 
LIMITED  (NZ) 
Pricewaterhousecoopers, Level 8, 188 
Quay Street, Auckland 1010, New 
Zealand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ thành phẩm; gỗ xẻ, gỗ xẻ thô và gỗ bán thành phẩm; sản phẩm xây dựng từ 

gỗ; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ nhân tạo; gỗ ép; các sản phẩm từ gỗ thuộc 
nhóm này. 

 
Nhóm 31: Gỗ cây; gỗ thô; gỗ tròn. 

 
Nhóm 35: Bán lẻ, bán buôn và phân phối (không bao gồm vận chuyển) gỗ và các sản 
phẩm từ gỗ. 

 
Nhóm 40: Đốn gỗ và xẻ gỗ; dịch vụ cưa xẻ gỗ; bảo quản gỗ; xử lý gỗ; phay gỗ. 

 

 
(210) 4-2015-30568 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.11; 26.11.2 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển chè Tam Đường  (VN) 
Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai 
Châu, tỉnh Lai Châu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
 

(210) 4-2015-30604 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.2; 25.7.20 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết kế và 
xây dựng Đạt Hoàng  (VN) 
Số 170/4 Phan Đăng Lưu, phường 3, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Xúc tiến thương mại; mua bán: đồ trang trí nội thất, bàn, ghế, giường, tủ, thiết 

bị vật tư ngành điện (máy biến áp, máy cắt, máy biến dòng, máy biến điện áp, dao cách 
ly, tủ hợp bộ, rờ-le các loại, dây cáp điện các loại, cáp quang, dây chống sét, sứ và cách 
điện các loại, thiết bị chống sét van (LA), cầu chì tự rơi (FCO), thiết bị điều khiển từ xa 
(thiết bị SCADA), thiết bị đo đếm, đo kiểm điện, thiết bị chống sét, biến tần các loại, thiết 
bị điện hạ thế như công tắc, cầu trì, dây và cáp hạ thế, điện kế, bộ tủ, bộ điều khiển điện), 
vật liệu xây dựng, nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ 
điện gia dụng (dàn máy nghe nhạc, đầu máy phát hình, tủ lạnh, máy điều hòa, quạt máy, 
bàn ủi, máy xay sinh tố, máy hút bụi, máy vi sóng, lò nướng, nồi cơm điện, ấm nước điện, 
lò sưởi, máy bơm nước, máy nước nóng), đèn và bộ đèn điện, sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm, dụng cụ thể dục, thể thao, thiết bị lắp đặt, thiết bị xây dựng, hàng thủ công 
mỹ nghệ, mực in. 

 
Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất 
động sản; định giá bất động sản; tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, sửa chữa và bảo 
dưỡng máy móc, thiết bị văn phòng và máy điện thoại. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, kiến trúc; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường; khảo sát, thăm dò địa chất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị và các dự án xây dựng. 

 

(210) 4-2015-30639 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Phan Tiến Lộc  (VN) 

40/18 đường 27, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; găng tay y tế; bột bó dùng để bó xương, khớp dùng trong y tế; 

dao y tế; kéo y tế; kìm y tế. 
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(210) 4-2015-30741 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.11; A3.13.4; A26.11.12; 5.1.3 
(591) Xanh lá cây 
(731) Nguyễn Văn Bé  (VN) 

566A/20, Bùi Đình Túy, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; dược liệu. 
 

 
(210) 4-2015-30743 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đen, vàng kim 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
và Xuất nhập khẩu Mê Linh  
(VN) 
Số 39c, tổ 52, ngõ 175, đường Xuân 
Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh; chậu rửa bát gắn cố định; vòi chậu; vòi rửa bát; bồn tắm; sen 

tắm; bệt sứ; quạt điện; quạt phun sương; quạt sưởi; bếp điện từ; bếp hồng ngoại; ấm siêu 
tốc; máy sấy tóc; máy sấy bát dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-30748 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; A26.5.6; 26.13.25 
(731) ASH INTERNATIONAL GROUP 

LIMITED  (VG) 
263 Main Street, Road Town, Tortola, 
British Virgin Island 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví; vali làm bằng da hoặc giả da dùng để đựng hành lý; ba lô; túi 

xách loại nhỏ; hộp đựng chìa khóa làm bằng da hoặc giả da. 
 

Nhóm 25: Đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ quần áo và hàng may mặc; dịch vụ cửa 
hàng bán buôn và bán lẻ đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ đội đầu;  
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dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ túi xách tay; dịch vụ biện pháp đẩy mạnh bán hàng; 
dịch vụ tiếp thị bán hàng. 

 

 
(210) 4-2015-30749 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(731) ASH INTERNATIONAL GROUP 

LIMITED  (VG) 
263 Main Street, Road Town, Tortola, 
British Virgin Island 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví; vali làm bằng da hoặc giả da dùng để đựng hành lý; ba lô; túi 

xách loại nhỏ; hộp đựng chìa khóa làm bằng da hoặc giả da. 
 

Nhóm 25: Đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ quần áo và hàng may mặc; dịch vụ cửa 
hàng bán buôn và bán lẻ đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ đội đầu;  
dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ túi xách tay; dịch vụ biện pháp đẩy mạnh bán hàng; 
dịch vụ tiếp thị bán hàng. 

 

 
(210) 4-2015-30764 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sunny 
Enterprise  (VN) 
Khu phố Bình Phước B, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất 

dẻo, dùng để bao gói; túi cho lò vi sóng; túi giấy hình phễu; văn phòng phẩm; giấy bao 
gói. 

 
 

(210) 4-2015-30773 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Trung tâm phát triển Sáng 
Tạo Xanh   (VN) 
Số 40, tổ 2 phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ tư 
vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; thông tin khí tượng; nghiên cứu địa chất, nghiên 
cứu kỹ thuật.  

 

 
(210) 4-2015-30795 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1; 1.17.7 
(591) Trắng, xanh lam đậm, xanh dương 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Phượng  (VN) 
71 trệt sau (phải) Nguyễn Thi, phường 
13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề; khóa  (ngoại trừ khoá điện); tay nắm cửa; chốt cửa; ổ khoá (tất cả sản 

phẩm nêu trên được làm bằng kim loại).  
 
 

(210) 4-2015-30869 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) BRIDGESTONE CORPORATION   (JP) 

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị khai thác mỏ và các bộ phận và phụ kiện của chúng; máy 

móc và thiết bị xây dựng và các bộ phận và phụ kiện của chúng; máy móc và thiết bị chất 
và bốc dỡ hàng hóa và các bộ phận và phụ kiện của chúng, máy móc và các bộ phận và 
phụ kiện cửa chúng; băng xích bằng cao su để dùng với bánh xích trên máy khai thác mỏ; 
băng xích bằng cao su để dùng với bánh xích trên máy xây dựng; băng xích bằng cao su 
để dùng với bánh xích trên máy chất và bốc dỡ hàng hóa; băng xích bằng cao su để dùng 
với bánh xích trên máy nông nghiệp; miếng đệm cao su để gắn vào guốc hãm của bánh 
xích kim loại để chống ma sát và giảm xóc [bộ phận của máy]; đai truyền cho băng tải; 
băng tải và các bộ phận và phụ kiện của chúng. 

 
Nhóm 17: Đệm lót; đệm lót cho kim loại; khớp nối và đầu nối ống không bằng kim loại; 
bao bì không thấm nước; vật liệu cách điện; vật liệu cách nhiệt; vật liệu cách âm; ống 
mềm thủy lực, không bằng kim loại, trừ các sản phẩm thuộc nhóm khác; sản phẩm bán 
thành phẩm bằng chất dẻo; tấm lót bằng chất dẻo; tấm lót bằng chất dẻo để dùng làm lớp 
trung gian cho kính nhiều lớp; màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; màng 
EVA (etylen vinyl axetat) dùng cho pin mặt trời; bọt urêtan để chống thấm nước, kín hơi 
và cách nhiệt; chất đàn hồi dẻo nhiệt được dùng làm vật liệu để đệm HDD; ống mềm 
không bằng kim loại; ống cao su mềm; màng chất dẻo nhiều lớp dùng trong màn hình 
điện tử bao gồm bảng hiển thị plasma và màn hình tinh thể lỏng; tấm lót bằng chất dẻo 
phủ chất kết dính làm lớp trung gian nằm trong pin mặt trời (bán thành phẩm); cao su; vật 
liệu bằng cao su để cách ly chống động đất; cao su tổng hợp; cao su tự nhiên; hợp chất 
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cao su; cao su dùng để đắp lại và sửa chữa lốp xe; cao su dùng để sửa chữa ống dẫn; vật 
liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe; xi gắn kín. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng hoặc vật liệu dùng cho công trình xây dựng, bằng cao su (vật 
liệu xây dựng phi kim loại); gỗ xây dựng; đá để xây dựng; kính xây dựng; trụ cao su 
chống chấn động; vật liệu xây dựng chống chấn động, không bằng kim loại; vật liệu xây 
dựng phi kim loại; tấm lót cao su chống thấm dùng cho mái lợp; màng cao su chống thấm 
dùng cho mái lợp; vật liệu xây dựng cầu phi kim loại, được phủ bằng cao su; quặng phi 
kim loại dùng cho xây dựng hoặc công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-30874 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.1; A26.4.6; 26.4.4; A25.3.7; 

A25.3.11 
(731) Công ty cổ phần sữa Quốc Tế  

(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2015-30889 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-30898 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty CP chế tạo xây lắp 
cơ điện Thái Vạn Tường  (VN) 
1122 Nguyễn Khoái, tổ 1, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng; đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2015-30906 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 

Xanh Việt Nam  (VN) 
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-30942 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.5; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, đen, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Long Việt 
Hàn  (VN) 
21S1 khu dân cư An Hoà 2, phường An 
Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại, máy phủ nano, thiết bị tin học, máy văn phòng, thiết bị 

viễn thông, thiết bị âm thanh, ánh sáng. 
 

 
(210) 4-2015-30949 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.3; 26.1.2; 5.1.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu 
(731) Phạm Thừa Tùng   (VN) 

Đội 8, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón rễ, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ vi sinh, 

chất kích thích tăng trưởng cây trồng.  
 

Nhóm 05: Cây dược liệu; cây thuốc. 
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Nhóm 31: Cây giống; hạt [hạt giống]; cây công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-30977 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 014419147 27.07.2015 EM 

  
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.  (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN, 
United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý (thỏi); hợp kim của kim loại quí; dụng cụ đo thời gian, đồng hồ 

đeo tay; dụng cụ bấm giờ; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); đồng hồ bấm giây; thiết bị 
bấm thời gian dùng cho thể thao (đồng hồ bấm giờ); đồng hồ; bộ phận chuyển động của 
đồng hồ; dây đeo của đồng hồ đeo tay; vòng đeo tay đồng hồ; bộ phận của đồng hồ; khóa 
cài dây đồng hồ đeo tay; núm điều chỉnh đồng hồ; vỏ đồng hồ đeo tay; lò xo của đồng hồ; 
mặt động hồ (dùng trong sản xuất đồng hồ); kim đồng hồ (dùng cho sản xuất đồng hồ); 
mặt kính của đồng hồ; linh kiện và phụ kiện cho đồng hồ; đồng hồ kết nối; mặt và dây 
đồng hồ kết nối; đồng hồ thông minh có chức năng kết nối với đồng hồ khác, bộ phận và 
phụ tùng đi kèm; đồng hồ có chức năng truyền dữ liệu tới thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá 
nhân, điện thoại thông minh và máy tính cá nhân thông qua mạng internet, máy tính và 
mạng lưới thông tin liên lạc điện tử; hộp đựng đồng hồ; hộp trưng bày đồng hồ; hộp đựng 
đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồng hồ (trừ đồng hồ đeo tay); đá quý; đá bán quý; kim 
cương; đá quý giả; đồ trang sức; đồ trang sức bán quý; đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang 
sức); đồ trang sức thời trang; hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); hộp đựng đồ trang sức; 
hộp đựng đồ trang sức bằng kim loại quý; ghim cài ca vát; khuy măng sét; vòng đeo chìa 
khoá; hộp đựng khuy măng sét; hộp đựng ghim cài ca vát; hộp đựng vòng đeo chìa khoá 
(hộp nhỏ); hộp trưng bày đồ trang sức, khuy măng sét và ghim cài ca vát; hộp chuyên 
dụng để trưng bày và đựng đồng hồ cho việc vận chuyển; hộp chuyên dụng để trưng bày 
và đựng đồ trang sức cho việc vận chuyển; hộp chuyên dụng để trưng bày và đựng khuy 
măng sét, ghim cài ca vát và vòng đeo chìa khóa cho việc vận chuyển. 

 
Nhóm 16: Giấy (in, photo); bìa cứng; bìa cứng để đóng gói; hộp đựng quà bằng bìa cứng; 
bảng quảng cáo bằng bìa cứng; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; túi và vật phẩm bằng 
giấy, bìa cứng hoặc chất dẻo để bao gói; dụng cụ viết; bút máy; ống cắm bút chì; bút [đồ 
dùng văn phòng]; bút bằng thép; bút chì; quản bút; ống đựng ruột bút chì; hộp cho bút; 
hộp đựng đồ viết [bộ dụng cụ]; vật liệu dùng để viết; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; tập 
(vở) giấy viết; vật dụng kẹp tiền; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; giấy viết; lịch; ấn 
phẩm; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; sổ tay hướng dẫn; catalô; cuốn sách 
nhỏ; tạp chí [định kỳ]; tờ rơi; tờ quảng cáo; bản tin; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; 
sách; sổ tay; vở viết hoặc vẽ; tập anbom; áp phích quảng cáo; bảng quảng cáo bằng giấy 
hoặc bìa cứng; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy bao 
gói; dải băng giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; chữ in; xuất bản phẩm dạng in; ảnh biểu 
diễn đồ họa; phiên bản đồ họa; bản in đồ họa; tranh ảnh; ảnh chụp [được in]; giá dựng ảnh 
chụp; nhãn, không bằng vải; nhãn để nhận dạng hành lý (không bằng vải), văn phòng 
phẩm; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm] ; phong bì [văn phòng phẩm]; kẹp tài liệu [đồ dùng 
văn phòng]; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; cái cài bút; vật dụng đánh dấu 
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trang sách; cái kẹp giấy; con dấu [đóng dấu]; bìa cứng đã gập bằng giấy; thiếp chúc 
mừng. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; thông tin về thương mại; phân phối và phổ biến tư liệu 
quảng cáo (tờ rơi, tờ quảng cáo, tư liệu in, mẫu); dịch vụ quảng cáo bằng biển; xuất bản 
tài liệu quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo và trưng bày sản phẩm 
trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo trực tuyến trên điện thoại thông minh, điện 
thoại di động, đồng hồ kết nối, mặt đồng hồ kết nối, dây đồng hồ kết nối, máy tính cầm 
tay, dụng cụ nghe nhạc cầm tay cho các sản phẩm đồng hồ, đồ trang sức, dụng cụ viết, 
khuy măng sét, ghim cài ca vát, kẹp tiền, vòng đeo chìa khóa, thuốc lá, kính mắt, hàng da 
bao gồm thắt lưng, ví, túi xách, hộp da, và hộp điện thoại di động, dụng cụ nghe nhạc cầm 
tay, máy tính xách tay, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và đồng hồ thông minh; giới 
thiệu sản phẩm; phổ biến các thông báo quảng cáo; lập danh sách cho dịch vụ quảng cáo 
bằng thư trực tiếp (trừ bán hàng); dịch vụ lập cửa sổ trưng bày; cho thuê không gian quảng 
cáo; sắp xếp và tiến hành hội chợ và triển lãm cho mục đích quảng cáo hoặc kinh doanh; 
dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; sản xuất phim 
quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh các cửa hàng bán đồng hồ, đồng hồ kết nối, đồ 
trang sức, dụng cụ viết, văn phòng phẩm, khuy măng sét, ghim cài ca vát, kẹp tiền, vòng 
đeo chìa khóa, thuốc lá, kính mắt, sản phẩm da bao gồm thắt lưng, ví, túi xách tay, hộp da 
và hộp điện thoại di động, dụng cụ nghe nhạc cầm tay, máy tính xách tay, thiết bị hỗ trợ 
kỹ thuật số cá nhân và đồng hồ thông minh; dịch vụ quản lý kinh doanh các cửa hàng bán 
nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện quần áo, giầy dép; dịch vụ bán lẻ đồng hồ, đồng 
hồ kết nối, đồ trang sức, dụng cụ viết, khuy măng sét, ghim cài ca vát, kẹp tiền, vòng đeo 
chìa khóa, thuốc lá, kính mắt, hàng da bao gồm thắt lưng, ví, túi xách, hộp da, và hộp điện 
thoại di động, dụng cụ nghe nhạc cầm tay, máy tính cầm tay, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá 
nhân và đồng hồ thông minh; dịch vụ bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện quần 
áo, giầy dép; cửa hàng trực tuyến để xúc tiến bán đồng hồ, đồng hồ kết nối, đồ trang sức, 
dụng cụ viết, khuy măng sét, ghim cài ca vát, kẹp tiền, vòng chìa khóa, thuốc lá, kính mắt, 
hàng da bao gồm thắt lưng, ví, túi xách, hộp da, và hộp điện thoại di động, dụng cụ nghe 
nhạc cầm tay, máy tính cầm tay, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và đồng hồ thông 
minh; cửa hàng trực tuyến để xúc tiến bán nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện quần 
áo, giầy dép; cung cấp thông tin và tư vấn cho người tiêu dùng về việc lựa chọn các sản 
phẩm trước khi mua; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; huấn luyện (đào tạo); dịch vụ giải trí; dịch vụ 
hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; tổ chức 
các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; 
lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không bao gồm 
những bài quảng cáo]; xuất bản báo, tạp chí, catalô và sách mỏng.  

 

 
(210) 4-2015-30988 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Standa Việt Nam   (VN) 
96/16 đường TTH 13, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; thực phẩm đã qua chế biến như thịt, cá, rau, củ. 
 

 
(210) 4-2015-30989 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

Đông á  (VN) 
Số 75 đường TX 31, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng; hóa chất nông nghiệp và 

lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký 
sinh trùng); hóa chất công nghiệp. 

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 
diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng, thuốc diệt côn trùng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón, hóa chất nông nghiệp, hóa chất lâm 
nghiệp, hóa chất công nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-31016 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.5.1; 25.7.20; 24.9.1; 3.1.1; 

A1.5.3 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc nhuộm; sơn mài; kim loại dạng lá dùng cho họa sĩ, người làm nghề trang 
trí, người làm nghề in và nghệ sĩ; thuốc cắn màu; sơn; chất bảo quản gỗ; mực in; nhựa tự 
nhiên dạng thô; vécni. 

 

 
(210) 4-2015-31022 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1; A26.11.12; A5.11.5 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lam, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã tiểu thủ công 
nghiệp Linh Phát   (VN) 
Xóm Sơn Đông, xã Hải Chính, huyện 
Hải Hậu, tỉnh Nam Định  
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(511)   Nhóm 05: Rượu nấm linh chi. 
 

 
(210) 4-2015-31031 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ đun 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hành Trình 
Exotic  (VN) 
Phòng 226, khách sạn ATS, 33B Phạm 
Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa; đại lý hướng dẫn khách du lịch; tham 
quan [du lịch]; vận chuyển hành khách. 

 

Nhóm 43: Đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-31057 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A21.1.2 
(731) KATE SPADE LLC, A DELAWARE 

COMPANY   (US) 
2 Park Avenue New York, NY, 10016, 
United States  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là, sơn móng tay và son môi, nước hoa, nước thơm, xà phòng 
tắm, túi thơm (túi hoa khô để tạo mùi thơm); sản phẩm để tắm và vệ sinh cá nhân, cụ thể 
là, xà phòng, bột tẩy rửa cho mặt và cơ thể; sản phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là, kem 
dưỡng ẩm da, dầu tắm, chất tẩy rửa da, hỗn hợp tẩy tế bào chết, sữa tắm, sửa tắm tạo bong 
bóng, dung dịch dưỡng ẩm da sau khi cạo râu; chất khử mùi cá nhân; sản phẩm chăm sóc 
tóc, cụ thể là: dầu gội đầu, dầu xả; hợp chất tạo kiểu tóc, cụ thể là keo tạo kiểu tóc như, 
nước tạo kiểu tóc, bọt tạo kiểu tóc; sản phẩm chống nắng và bảo vệ da, cụ thể là, kem 
chống nắng dạng keo, kem dưỡng da rám nắng, dầu dưỡng da rám nắng.  

 

Nhóm 09: Hộp đựng các thiết bị điện tử, cụ thể là, hộp đựng điện thoại di động, máy tính 
xách tay, đầu đọc cầm tay, tai nghe và máy chơi nhạc di động; chuột máy tính; tấm lót 
chuột; hộp và vỏ bảo vệ dùng cho điện thoại di động, máy tính xách tay, máy chơi nhac di 
động; vỏ bọc dùng cho máy tính xách tay; vỏ bảo vệ cho thiết bị đọc sách điện tử; phần 
cứng USB (thẻ nhớ); loa nghe không dây trong nhà và ngoài trời; tai nghe; bộ sạc pin; ly 
đo lường; dây xích và dây đeo dùng cho mắt kính; gọng kính; kính mắt; mắt kính; hộp 
đựng kính mắt; kính râm.  

 

Nhóm 11: Dụng cụ chiếu sáng, cụ thể là đèn chiếu sáng tường; đèn sàn; đèn bàn; đèn 
ngoài trời, chân đèn; đèn trang trí dưới dạng lồng đèn chiếu sáng và tượng chiếu sáng 
bằng điện; đèn rọi ray và bóng đèn. 
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Nhóm 14: Vòng đeo tay; đồ nữ trang; khuy măng sét; hoa tai; đồ trang sức; hộp đựng đồ 
trang sức; hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); đồ trang sức, cụ thể là, vòng đeo chân; móc 
khóa dùng như đồ trang sức; dây chuyền; mặt dây chuyền; ghim cài (đồ trang sức); nhẫn; 
đồng hồ  
Nhóm 18: Túi xách đa dụng; túi xách dùng để đựng động vật; dây xích động vật; túi thể 
thao; ba lô; túi xách trên bãi biển; cặp tài liệu; túi xách cầm tay khổ to; ví đựng tiền xu; 
túi đựng mỹ phẩm (rỗng); hộp đựng mỹ phẩm (rỗng); túi đựng tã; túi đựng tài liệu; túi du 
lịch cầm tay; túi xách buổi tối; túi đeo hông; túi xách tay; bao móc chìa khóa; túi đựng 
hành lý; túi đựng thư; quần áo cho vật nuôi; phụ kiện đeo cổ cho vật nuôi, cụ thể là, đồ 
trang sức rẻ tiền; ví; túi đeo vai; túi xách tay khổ to; túi du lịch; ô che nắng; ví tiền; túi 
đeo cổ tay. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất và đồ đạc không thuộc các nhóm khác: bao gồm: đồ nội thất, 
gương, khung ảnh; đồ đạc (không thuộc nhóm khác) làm bằng gỗ, nứa, cây lau, mía, liễu 
gai, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vỏ sò, hổ phách, vỏ trai, đá bọt và chất liệu thay 
thế cho các vật liệu này, đồ đạc làm bằng nhựa.  

 
Nhóm 21: Bộ đồ ăn, cụ thể là đĩa, ly, cốc, đĩa nhỏ, nông để đựng chén, bát và khay phục 
vụ; bộ đồ uống thủy tinh, cốc vại, bộ đồ nấu nướng cụ thể là, nồi, xoong, chảo, nồi hơi, 
đĩa dùng để nướng, bàn chặt và thớt để sử dụng trong bếp, đồ chứa cho hộ gia đình hoặc 
sử dụng nhà bếp, đồ dùng nhà bếp, cụ thể là, ấm vòi rót nước, ấm tích và muôi, dao bay 
trang trí đồ ăn, dụng cụ lọc, sàng, rây, chổi cao su và miếng bọt biển và thùng đựng chất 
thải dùng cho gia đình; đế lót ly (làm bằng tất cả các vật liệu trừ giấy và vải dệt); lọ lắc 
muối và hạt tiêu; vật gác thìa trên bàn ăn; giá ba chân, đồ chứa xách tay đa dụng dùng 
trong hộ gia đình; lọ thủy tinh; găng tay cho mục đích gia dụng; tấm phủ máy giặt; thùng 
đựng rác và phân loại rác dùng cho gia đình hoặc hộ gia đình; chảo rán bánh và đĩa đựng 
bánh; chậu; phụ kiện phòng tắm bao gồm giá giữ cốc và giá giữ bàn chải đánh răng.  

 
Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; tấm phủ giường; tấm chăn phủ trang trí giường; khăn trải 
giường; chăn bông mịn; vỏ bọc đệm; vải lót xe nôi cho trẻ em; bộ chăn ga dùng cho cũi 
trẻ em; tấm che cho xe nôi bằng vải; rèm cửa bằng vải; rèm bằng vải; diềm xếp nếp che 
bụi bằng vải; vỏ chăn bông; chăn bông; khăn tay; khăn vải cho nhà bếp; khăn lau nhà bếp; 
tấm ga phủ nệm; khăn bọc gối; khăn phủ gối; vỏ gối; miếng lót tay khi nấu ăn; mÒn; rèm 
cửa: phòng tắm; đồ vải trải bàn, cụ thể là, đế lót ly, khăn ăn, khăn lót đồ ăn và khăn trải 
bàn; khăn vải; khăn lau rửa. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 26: (Đồ trang trí và phụ kiện trang phục) đồ ren và đồ thêu, ruy băng và dải viền 
trang trí quần áo; nút áo, móc (đồ kim chỉ) và khuy kim và nệm cắm kim; hoa giả.  

 
Nhóm 27: Tấm trải sàn, cụ thể là: thảm, thảm dầy, chiếu, chiếu thảm, vải sơn lót sàn nhà 
và các vật liệu khác dùng để trải sàn; bức trướng treo tường (không làm bằng vải dệt).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và dịch vụ đặt 
hàng qua thư cho các sản phẩm may mặc, đồ da, phụ kiện thời trang, đồ trang sức, giày 
dép, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, mắt kính, phụ kiện điện thoại di động, hành 
lý, tấm trải sàn, đồ dùng nhà bếp, chăn, ga, gối, đệm, đèn chiếu sáng.  
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(210) 4-2015-31075 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Trần Trọng Hữu  (VN) 

ấp Bưng Cơ, xã Lộc An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại điện tử; tư vấn quảng cáo thương hiệu; tư vấn 

quản lý kinh doanh; mua bán và cung cấp hàng hóa, dịch vụ qua mạng internet như: áo 
cưới, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bàn là, máy giặt, máy sấy tóc, tủ lạnh, ti vi; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng (cửa hàng tư vấn cho người tiêu dùng). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình nhân trước công 
chúng; dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát 
triển cá; trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh doanh, 
marketing; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục). 

 

 
(210) 4-2015-31097 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Cơ sở sản xuất cơm cháy Như 

Nguyệt  (VN) 
263D/1 đường Ba Đình, phường 8, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh cơm cháy. 

 

 
(210) 4-2015-31124 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A11.3.4; 5.7.1; 26.1.1; 15.7.1; A15.7.2; 

A5.3.13 
(591) Đỏ, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Võ Tấn Tịnh  (VN) 
Xóm 6, thôn Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2015-31142 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) PRINCIPAL FINANCIAL SERVICES, 

INC  (US) 
711 High Street, Des Moines, Iowa, 
U.S.A 50392-0300 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm niên kim; quản lý đầu tư và phân phối tiền niên kim; phát hành và 

quản lý tiền niên kim; dịch vụ tiền niên kim, cụ thể là quản lý đầu tư và quản lý thống kê 
kế toán; đầu tư vốn; dịch vụ lưu ký và tín thác cho các kế hoạch lương hưu, cụ thể là đầu 
tư vốn cho người khác trong lĩnh vực quỹ tương hỗ và các tài khoản hưu trí cá nhân; quản 
lý tài chính các kế hoạch hưu trí nhân viên; các dịch vụ ủy thác cá nhân (dịch vụ bảo hiểm 
và tài chính); dịch vụ quản lý và tư vấn phúc lợi trả sau không đủ điều kiện; các dịch vụ 
tài chính có tính chất an toàn đầu tư; các dịch vụ quản lý đầu tư; đầu tư phân phối và môi 
giới quỹ tương hỗ; dịch vụ đầu tư, phân phối và môi giới chứng khoán ghi danh và không 
ghi danh; các dịch vụ quản lý đầu tư; quản lý nhân viên được cung cấp và chương trình 
lương hưu cá nhân và các chương trình thu nhập đầu tư cố định; dịch vụ cố vấn đầu tư ghi 
danh và các dịch vụ môi giới kinh doanh chứng khoán, cụ thể là môi giới và kinh doanh 
chứng khoán và cung cấp các dịch vụ cố vấn đầu tư; các sản phẩm ngân hàng; dịch vụ tài 
chính tín dụng tiêu dùng; quy hoạch bất động sản; quy hoạch tài chính; dịch vụ quản lý 
bảo hiểm, cụ thể là bảo hiểm nhân thọ, khuyết tật, nha khoa, nhãn khoa, bệnh hiểm 
nghèo, tai nạn, chết do tai nạn và thương tật toàn bộ vĩnh viễn; quản lý tài chính và tư vấn 
các chương trình phúc lợi của nhân viên, cụ thể là các chương trình phúc lợi trả sau, các 
chương trình hưu trí xác định quyền lợi và các chương trình xác định phần đóng góp như 
là chia sẻ lợi nhuận, quỹ hưu trí tư nhân (401(k)) và chế độ sở hữu cổ phần của người lao 
động; quản lý tài chính các chương trình phúc lợi tự chọn và các chương trình phúc lợi 
của nhân viên khác; dịch vụ bảo lãnh phát hành bảo hiểm và môi giới cho các nhóm người 
và các cá nhân trong lĩnh vực nhân thọ, khuyết tật và nha khoa; cho vay thế chấp bất động 
sản và thu mua tài sản thế chấp cho người khác; duy trì các tài khoản ghi sổ thế chấp bất 
động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; cho thuê bất động 
sản thương mại; đầu tư tài chính trong lĩnh vực phát triển bất động sản; quản lý các 
chương trình trợ cấp phúc lợi của nhân viên liên quan đến các chương trình nha khoa trả 
trước và quản lý các yêu cầu bồi thường, cụ thể là xử lý các yêu cầu bồi thường; dịch vụ 
ngân hàng, cụ thể là tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền tệ và giấy chứng nhận tiền gửi 
được giữ ở quỹ hưu trí cá nhân (IRAs). 

 

 
(210) 4-2015-31143 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) PRINCIPAL FINANCIAL SERVICES, 

INC  (US) 
711 High Street, Des Moines, Iowa, 
U.S.A 50392-0300 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm niên kim; quản lý đầu tư và phân phôi tiền niên kim; phát hành và 

quản lý tiền niên kim; dịch vụ tiền niên kim, cụ thể là quản lý đầu tư và quản lý thống kê 

kế toán; đầu tư vốn; dịch vụ lưu ký và tín thác cho các kế hoạch lương hưu, cụ thể là đầu 

tư vốn cho người khác trong lĩnh vực quỹ tương hỗ và các tài khoản hưu trí cá nhân; quản 

lý tài chính các kế hoạch hưu trí nhân viên; các dịch vụ ủy thác cá nhân (dịch vụ bảo hiểm 

và tài chính); dịch vụ quản lý và tư vấn phúc lợi trả sau không đủ điều kiện; các dịch vụ 

tài chính có tính chất an toàn đầu tư; các dịch vụ quản lý đầu tư; đầu tư phân phối và môi 

giới quỹ tương hỗ; dịch vụ đầu tư, phân phối và môi giới chứng khoán ghi danh và không 

ghi danh; các dịch vụ quản lý đầu tư; quản lý nhân viên được cung cấp và chương trình 

lương hưu cá nhân và các chương trình thu nhập đầu tư cố định; dịch vụ cố vấn đầu tư ghi 

danh và các dịch vụ môi giới kinh doanh chứng khoán, cụ thể là môi giới và kinh doanh 

chứng khoán và cung cấp các dịch vụ cố vấn đầu tư; các sản phẩm ngân hàng; dịch vụ tài 

chính tín dụng tiêu dùng; quy hoạch bất động sản; quy hoạch tài chính; dịch vụ quản lý 

bảo hiểm, cụ thể là bảo hiểm nhân thọ, khuyết tật, nha khoa, nhãn khoa, bệnh hiểm 

nghèo, tai nạn, chết do tai nạn và thương tật toàn bộ vĩnh viễn; quản lý tài chính và tư vấn 

các chương trình phúc lợi của nhân viên, cụ thể là các chương trình phúc lợi trả sau, các 

chương trình hưu trí xác định quyền lợi và các chương trình xác định phần đóng góp như 

là chia sẻ lợi nhuận, quỹ hưu trí tư nhân (401(k)) và chế độ sở hữu cổ phần của người lao 

động; quản lý tài chính các chương trình phúc lợi tự chọn và các chương trình phúc lợi 

của nhân viên khác; dịch vụ bảo lãnh phát hành bảo hiểm và môi giới cho các nhóm người 

và các cá nhân trong lĩnh vực nhân thọ, khuyết tật và nha khoa; cho vay thế chấp bất động 

sản và thu mua tài sản thế chấp cho người khác; duy trì các tài khoản ghi sổ thế chấp bất 

động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; cho thuê bất động 

sản thương mại; đầu tư tài chính trong lĩnh vực phát triển bất động sản; quản lý các 

chương trình trợ cấp phúc lợi của nhân viên liên quan đến các chương trình nha khoa trả 

trước và quản lý các yêu cầu bồi thường, cụ thể là xử lý các yêu cầu bồi thường; dịch vụ 

ngân hàng, cụ thể là tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền tệ và giấy chứng nhận tiền gửi 

được giữ ở quỹ hưu trí cá nhân (IRAs). 
 

 
(210) 4-2015-31163 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 21.1.16 

(591) Đỏ, cam, vàng, lục lam, chàm, tím xanh 

lá cây, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ trang trí Hải Đăng  
(VN) 
28/5 đường số 2, khu phố 5, phường 

Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bong bóng bằng cao su, bóng nhựa, bóng bay, bóng hơi; dịch vụ xuất 

nhập khẩu hàng hóa. 
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(210) 4-2015-31180 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.25; A15.9.10; 1.15.3; A26.1.18 
(731) THAI ENERGY CONSERVATION 

CO., LTD.  (TH) 
320 Moo 1, Sanamchai, Muang 
Suphanburi, 72000 Thailand 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống xử lý nước; hệ thống xử lý nước thải; hệ thống xử lý nước thải sử 

dụng công nghệ tuyển nổi khí hòa tan (công nghệ DAF).  
 

 
(210) 4-2015-31188 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.2; 6.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xuất nhập khẩu Biển Đông  
(VN) 
Số 485 Anh Dũng 5, phường Anh Dũng, 
quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu; dầu công 

nghiệp; dầu gazoin.  
 

 
(210) 4-2015-31201 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

cốm 
(731) Mai Văn Huân  (VN) 

Đội 1, xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ăng ten; ăng ten thu sóng vô tuyến.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hóa: đèn và bộ đèn điện, quạt điện, nồi cơm điện, bếp 
điện, chảo điện, ấm đun nước dùng điện, lò điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, 
bàn là điện, máy sấy tóc, máy xay, máy nghiền, máy ép hoa quả, máy pha cà phê dùng 
điện, điện lạnh, vật tư viễn thông; đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hóa: đèn và bộ đèn 
điện, quạt điện, nồi cơm điện, bếp điện, chảo điện, ấm đun nước dùng điện, lò điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, bàn là điện, máy sấy tóc, máy xay, máy nghiền, máy ép 
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hoa quả, máy pha cà phê dùng điện, vật tư viễn thông, điện lạnh; xuất nhập khẩu các mặt 
hàng điện, điện tử, vật tư viễn thông, điện lạnh, điện dân dụng.  

 

 
(210) 4-2015-31304 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần nông dược 

Hai  (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm thuốc trừ sâu bệnh cho cây trồng, thuốc diệt cỏ, 
thuốc diệt nấm bệnh cho cây trồng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt côn trùng. 

 
Nhóm 30: Nông sản bao gồm: gạo, trà, cà phê, ca cao. 

 
Nhóm 31: Cây giống; hạt giống; con giống.  

 

 
(210) 4-2015-31329 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Pontet Allano et AssociÐs 

Selarl de conseils en 
propriÐtÐ industrielle  (FR) 
B©timent Platon, Parc Les Algorithmes, 
91190 SAINT AUBIN (France) 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm tẩy rửa, đánh 

bóng và cọ rửa, chế phẩm làm sạch, dầu dùng cho mục đích làm sạch, chế phẩm bảo quản 
đồ da thuộc (chất làm bóng), chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc, kem đánh bóng, kem 
dùng cho đồ da thuộc, kem đánh giày, xi đánh giày, chế phẩm làm bóng, sáp/xi dùng cho 
thợ giày; chất pha chế dầu thơm, dầu thơm (nước hoa); nước thơm để xức sau khi tắm, 
nước hoa với hàm lượng dầu tinh chất từ 12-20%; nước thơm Cô-lô-nhơ (nước hoa có hàm 
lượng dầu tinh chất từ 2-4%); chất nền dùng cho nước hoa; chiết xuất của hoa [nước hoa]; 
tinh dầu; chế phẩm làm thơm không khí; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương 
liệu [chất thơm]; hương thơm để thắp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da và môi; chế 
phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ 
làm đẹp, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tay, mặt và cơ thể; chế phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm làm thẳng tóc; nước xức tóc; chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm nhuộm tóc; kem 
hoặc gel để cố định kiểu tóc; keo xịt tóc; kem để làm rụng lông; sáp để làm rụng lông; 
chế phẩm cạo râu; xà phòng cạo râu; bọt cạo râu; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế 
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phẩm chống nắng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm rám nắng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tự làm da nâu cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể; chế 
phẩm đánh răng; xà phòng, dầu gội đầu; gel để tắm dưới vòi sen; gel để tắm; dầu để tắm; 
muối để tắm; xà phòng tạo bọt để tắm; ngọc trai để tắm [cho mục đích mỹ phẩm]; bột tan 
dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm, sữa làm sạch dùng cho mục 
đích vệ sinh; chế phẩm khử mùi cho người; chế phẩm trang điểm; son môi; chế phẩm bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra); chế phẩm mỹ phẩm để làm hồng môi hoặc má cho mục đích mỹ 
phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm tạo màu cho mi mắt; bút chì cho mục đích 
mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; hình trang trí bóc dính được dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
hình xăm tạm thời cho cơ thể và móng tay; bộ mỹ phẩm trang điểm, chế phẩm chăm sóc 
và làm đẹp cho móng tay; nước sơn móng; nước tẩy sơn móng; móng giả cho tay và chân; 
bộ dụng cụ làm móng giả; chất dính cho móng giả. 

 

 
(210) 4-2015-31344 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 21.1.15 
(731) BRIGHT MANAGEMENT SERVICES 

SDN. BHD.  (MY) 
No. 7, Jalan 15, Desa Jaya, 52100 
Kepong, Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục; giảng dạy ngôn ngữ; trường mầm non; dịch vụ trường 

mẫu giáo; dịch vụ dạy học; giáo dục phát triển não phải; đào tạo phát triển vận động; tổ 
chức chương trình phát triển kỹ năng đọc; trường mầm non bán trú; xuất bản tài liệu giáo 
dục. 

 

 
(210) 4-2015-31472 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sân thượng Mặt 

Trăng  (VN) 
20 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; khảo sát kinh doanh, nghiên cứu về thương mại; thăm dò dư luận, 

mua bán các sản phẩm sau: rượu, bia, thuốc lá, đồ uống có cồn trong cửa hàng chuyên 
doanh, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ, tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 39: Du lịch, đại lý du lịch; điều hành/tour (tua) du lịch; cho thuê xe; dịch vụ hướng 
dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách. 
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Nhóm 41: Hoạt động chiếu phim; dịch vụ karaoke, trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; 
tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống lưu động do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ massage (xoa bóp); dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2015-31526 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.12; A1.1.2; A26.11.7 
(731) DIAGEO SCOTLAND LIMITED  (GB) 

Edinburgh Park, 5 Lochside Way, 
Edinburgh EH12 9DT, Scotland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-31527 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  

(US) 
801 Main Avenue, Norwalk Connecticut 
06851, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-31540 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.9; 26.1.2; 26.1.1; 26.1.7 
(591) Xanh dương đậm, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Atlas Logistics 
Việt Nam  (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải: các dịch vụ liên quan đến đóng kiện, bao gói hàng hóa trước khi 

chuyển đi; hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, chi tiết: gửi hàng, kiểm đếm 
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hàng hóa, giao nhận hàng hóa, thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; dịch vụ thông 
quan cho hàng hoá. 

 

 
(210) 4-2015-31561 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thế giới Dừa  
(VN) 
79/13 đường 100 Bình Thới, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Dừa sấy giòn; cùi dừa (cơm dừa) sấy; bột sữa dừa. 
 

Nhóm 30: Mứt dừa sấy giòn; bánh dừa sữa; kẹo dừa. 
 

 
(210) 4-2015-31581 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại giấy và bao bì 
Việt Hoa  (VN) 
Số 1/99, ngõ 124/55, đường Âu Cơ, 
phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy bao bì, giấy khăn ăn, giấy vệ sinh, khăn ướt (bằng giấy).  
 

 
(210) 4-2015-31591 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần doanh nhân 
Hà Nội  (VN) 
Số 5 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Huy chương; quà lưu niệm dạng đồ trang sức bằng kim loại quý, giả kim loại 
quý. 

 

Nhóm 16: Tạp chí; tờ báo (giấy). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới vi tính; tổ 
chức hội chợ thương mại; dịch vụ bán hàng thời trang qua mạng internet. 
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển 
lãm văn hóa và giáo dục; tổ chức trình diễn nghệ thuật; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
không thể tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các hội doanh nhân; dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các 
hiệp hội doanh nghiệp; dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các hội nghề nghiệp; dịch vụ câu lạc bộ 
gặp gỡ các hội viên. 

 

 
(210) 4-2015-31592 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.3.1; 1.3.2; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần doanh nhân 
Hà Nội   (VN) 
Số 5 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Huy chương; quà lưu niệm dạng đồ trang sức bằng kim loại quý, giả kim loại 

quý. 
 

Nhóm 16: Tạp chí; tờ báo (giấy).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới vi tính; tổ 
chức hội chợ thương mại; dịch vụ bán hàng thời trang qua mạng internet.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển 
lãm văn hóa và giáo dục; tổ chức trình diễn nghệ thuật; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
không thể tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các hội doanh nhân; dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các 
hiệp hội doanh nghiệp; dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các hội nghề nghiệp; dịch vụ câu lạc bộ 
gặp gỡ các hội viên. 

 
 

(210) 4-2015-31617 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A5.3.13; 3.7.17 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng miễn thuế 
JALUX TASECO  (VN) 
Số 43, phố Nguyễn Khang, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và xúc tiến thương mại; mua bán: hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ 

nghệ, bánh, kẹo, rượu, bia, thuốc lá.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô; dịch vụ vận chuyển hành khách 
bằng đường hàng không.  
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(210) 4-2015-31683 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.20; A3.7.24; 3.7.16; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường    (VN) 
307 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: sơn, bột trét tường; tổ chức sự kiện (event) nhằm mục đích 

quảng cáo, thương mại. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ. 
 

 
(210) 4-2015-31702 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.1; A26.4.24; 26.7.25 
(591) Đen, vàng, cam 
(731) Hoàng Hương Giang  (VN) 

Số 6 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phụ (đậu hủ); tào phí; mắm tôm; thịt và các món ăn từ thịt; hải sản qua 

chế biến; rau quả qua chế biến.   
 

Nhóm 30: Bún; bánh gối; bánh kẹo, bánh gạo; bánh làm từ ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo bún đậu mắm tôm; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương 
mại.  

 

 
(210) 4-2015-31713 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2; 26.13.1 
(591) Xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc 
Nguyễn Hoàng  (VN) 
41/8 Trần Văn Mười, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-31761 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A22.3.7 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh  (VN) 
119/47A22 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang cây). 

 

 
(210) 4-2015-31865 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn Xây 
dựng Thương mại 68  (VN) 
Số nhà 8/4 Trần Nhật Duật, phường Nam 
Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hoá 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; cho thuê thiết bị xây 

dựng; tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng. 
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ), nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-31920 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; A5.3.15; A3.13.4 
(591) Nâu, nâu vàng, tím, xanh lá cây, trắng, 

đen 

(540) 

   

(731) Hợp tác xã tiểu thủ công 
nghiệp xây dựng & dịch vụ 
tổng hợp Thành Đô  (VN) 
Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng 
Văn, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
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(210) 4-2015-31923 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.9; 26.4.4; A26.3.5; 26.7.25 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí chính 
xác Wantai  (VN) 
Số 238, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; mua bán sản phẩm sau: 

máy gia công kim loại hoạt động bằng phương pháp phóng điện từ, dùng dây molybđen 
(loại một lần cắt và nhiều lần cắt), máy gia công kim loại bằng phương pháp ăn mòn tia 
lửa điện, máy phay khắc kim loại CNC, máy đục lỗ bằng phương pháp phóng điện từ, máy 
gia công xử lý nhiệt, hoạt động bằng tần số.  

 

(210) 4-2015-31927 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh đen, đen 
(731) Trần Hải Trường  (VN) 

Tổ 4, ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm 
sạch; kem mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-31936 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.10; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Anh Em  (VN) 
Số 98/75, ấp Sơn Long, xã Sơn Định, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón bao gồm phân bón hữu cơ và phân bón vô cơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thiết bị vật tư nông nghiệp: bình phun thuốc 
trừ sâu, phân bón hữu cơ và phân bón vô cơ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói, sang chai phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ 
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Nhóm 40: Dịch vụ gia công phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ theo đơn đặt hàng.  
 

 
(210) 4-2015-31972 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

quản lý Minerva   (VN) 
140C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, nữ trang, đồ trang sức bằng đá quí. 
 

Nhóm 16: Túi xách bằng giấy, sổ tay, tập (vở); giấy; bút (viết); keo dán văn phòng. 
 

Nhóm 18: Túi xách bằng da, ba lô, cặp xách, va li, bóp (ví). 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón), dây thắt lưng. 
 

Nhóm 29: Thịt, trứng, hải sản sơ chế (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc), sữa, sữa chua, pho 
mai. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, bánh, kẹo, kem lạnh. 

 
Nhóm 31: Hoa quả tươi; hải sản (sống); rau tươi; giống cây, hoa tươi, hạt giống. 

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát (có ga và không ga), nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, 
nước khoáng. 

 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đồng hồ, nữ trang, túi xách bằng giấy, sổ tay, tập (vớ), giấy, bút 
(viết), túi xách, ba lô, cặp xách, va li, bóp (ví), quần, áo, váy, giày, dép, mũ (nón), dây 
lưng, thịt, trứng, hải sản sơ chế (tôm, cua, cá mực, bạch tuộc), sữa, sữa chua, pho mai, cà 
phê, trà, ca cao, bánh, kẹo, kem lạnh, hoa quả tươi, hải sản sống, rau tươi, giống cây, hoa 
tươi, hạt giống, bia, nước giải khát, có ga và không ga), nước uống đóng chai, nước ép hoa 
quả, nước khoáng, rượu, quảng cáo, tiếp thị, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 
mua bán hàng hóa; tổ chức đấu giá (bất động sản và quyền sử dụng đất), quản lý điều 
hành kinh doanh bất động sản. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà ở, cho thuê văn phòng, cho thuê ki -ốt 
(cửa hàng); thu đổi ngoại tệ. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, sửa chữa nhà xưởng, 
lắp đặt các thiết bị trong nhà, xưởng bao gồm (thiết bị điện, điện tử, điện lạnh); san lấp 
mặt bằng, sửa chữa xe cộ, sửa chữa máy móc. 

 
Nhóm 39: Du lịch, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách, đại lý bán vé (máy bay, 
tàu hỏa, tàu thủy), điều hành tour du lịch. 
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Nhóm 41: Hoạt động giải trí, biểu diễn ca nhạc,  tổ chức sự kiện (âm nhạc, văn hoá). 
 

Nhóm 43: Nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn nhanh, dịch vụ cung cấp thức ăn từ 
nhà hàng, quán cà phê. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa, dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh, dịch vụ trang điểm, dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2015-31973 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Horizon   (VN) 
20 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, nữ trang, đồ trang sức bằng đá quí. 
 

Nhóm 16: Túi xách bằng giấy, sổ tay, tập (vở); giấy; bút (viết); keo dán văn phòng. 
 

Nhóm 18: Túi xách bằng da, ba lô, cặp xách, va li, bóp (ví). 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón), dây thắt lưng. 
 

Nhóm 29: Thịt, trứng, hải sản sơ chế (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc), sữa, sữa chua, pho 
mai. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, bánh, kẹo, kem lạnh. 

 
Nhóm 31: Hoa quả tươi; hải sản (sống); rau tươi; giống cây, hoa tươi, hạt giống. 

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát (có ga và không ga), nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, 
nước khoáng. 

 
Nhóm 33: Rượu. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đồng hồ, nữ trang, túi xách bằng giấy, sổ tay, tập (vớ), giấy, bút 
(viết), túi xách, ba lô, cặp xách, va li, bóp (ví), quần, áo, váy, giày, dép, mũ (nón), dây 
lưng, thịt, trứng, hải sản sơ chế (tôm, cua, cá mực, bạch tuộc), sữa, sữa chua, pho mai, cà 
phê, trà, ca cao, bánh, kẹo, kem lạnh, hoa quả tươi, hải sản sống, rau tươi, giống cây, hoa 
tươi, hạt giống, bia, nước giải khát, có ga và không ga), nước uống đóng chai, nước ép hoa 
quả, nước khoáng, rượu, quảng cáo, tiếp thị, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 
mua bán hàng hóa; dịch vụ tổ chức đấu giá (bất động sản và quyền sử dụng đất), quản lý 
điều hành kinh doanh bất động sản. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh doanh bất động sản,  cho thuê nhà ở, cho thuê văn phòng, cho thuê 
ki -ốt (cửa hàng); thu đổi ngoại tệ. 
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Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, sửa chữa nhà xưởng, 
lắp đặt các thiết bị trong nhà, xưởng bao gồm (thiết bị điện, điện tử, điện lạnh); san lấp 
mặt bằng, sửa chữa xe cộ, sửa chữa máy móc. 

 
Nhóm 39: Du lịch, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách, đại lý bán vé (máy bay, 
tàu hỏa, tàu thủy), điều hành tour du lịch. 

 
Nhóm 41: Hoạt động giải trí, biểu diễn ca nhạc,  tổ chức sự kiện (âm nhạc, văn hoá).  

 
Nhóm 43: Nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn nhanh, dịch vụ cung cấp thức ăn từ 
nhà hàng, quán cà phê. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa, dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh, dịch vụ trang điểm, dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2015-31982 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh dương, nâu, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần quản lý và 

phát triển bất động sản Nhà 
Đất Đẹp  (VN) 
532-534 Tô Ngọc Vân, khu phố 3, 
phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Đấu giá bất động sản. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê; đại lý, môi giới bất động sản,  

 

 
(210) 4-2015-32020 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) RESTORATION HARDWARE, INC.  

(US) 
15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, 
California 94925, USA 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ đặt hàng theo catalog qua bưu điện, và dịch 

vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nhiều loại hàng hóa tiêu dùng, cụ thể là đồ đạc, sản phẩm 
chiếu sáng, sản phẩm dùng trong phòng tắm (khăn tắm, áo choàng mặc sau khi tắm, và 
dép đi trong nhà), đồ bằng vải dùng trong phòng tắm, bộ đồ giường, đồ ngũ kim, sản 
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phẩm dùng cho sửa chữa nhà, tấm che phủ cửa sổ, tấm phủ sàn, phụ kiện và đồ trang trí 
nhà, phụ kiện và đồ đạc ngoài nhà, sản phẩm dùng trong vườn (chậu hoa, chậu để đựng và 
trồng cây, đồ trang trí ngoại thất làm bằng đá, thạch cao và gỗ, vòi phun nước dùng để 
trang trí, bể nước cho chim tắm không bằng kim loại dùng trong làm vườn, bệ đỡ để đặt 
chậu đựng cây), đồ chơi, trò chơi, quần áo, đồ trang sức, dép đi trong nhà và giầy cao cổ, 
sản phẩm chăm sóc cá nhân (xà phòng, kem dùng cho tay, và mỹ phẩm), đồ trang trí dùng 
cho ngày lễ, sản phẩm làm từ giấy (tác phẩm nghệ thuật làm từ giấy), những sản phẩm 
dùng để làm kỷ niệm, quà tặng, đồng hồ, giá để hành lý và sản phẩm dùng để làm sạch; 
dịch vụ quảng cáo cho người khác, cụ thể là nghiên cứu thị trường cho người khác và thúc 
đẩy việc bán hàng và cung cấp dịch vụ cho người khác thông qua việc phổ biến thông tin 
qua internet, thông qua việc trưng bày hàng hóa tại cửa hàng và thông qua việc phân phát 
catalô; cấp giấy chứng nhận quà tặng để có thể mua lại hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ đăng 
ký quà tặng.   

 

 
(210) 4-2015-32022 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần kho vận AB 

PLUS   (VN) 
Đường K9, phường Đông Hải 2, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 
 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ môi giới 

thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; mua bán nước hoa, mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, 
mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm dùng để tắm, keo xịt tóc hương liệu (tinh dầu); mua bán 
nến (thắp sáng), nến thơm, ga (nhiên liệu), dầu nhiên liệu, nến dùng cho cây thông noel, 
nến dùng cho đèn ngủ, mua bán giấy thiếc (để bọc thức ăn), hộp đựng thức ăn (bằng kim 
loại), lá nhôm, khóa bằng kim loại dùng cho túi sách, hộp đựng tiền bằng kim loại; mua 
bán máy hút bụi, máy xay thịt (chạy điện), máy đánh trứng (chạy điện), máy ép hoa quả 
(chạy điện), máy xay sinh tố (chạy điện), máy cắt bánh mỳ; mua bán máy sấy tóc, máy 
hút dùng cho nhà bếp, lò nướng bánh mì bằng điện, lò vi sóng, nồi áp suất sử dụng điện, 
nồi cơm điện, chảo áp suất dùng điện, bếp nấu ăn bằng điện hoặc ga, ấm đun nước sử 
dụng điện; mua bán giấy, bút (dụng cụ để vẽ), hộp bút phấn viết, com pa để vẽ, cặp xếp 
giấy tờ (đồ dùng văn phòng); mua bán đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc bằng sáp, thạch cao, chất 
dẻo dùng cho mục đích trang trí, đồ nội thất bằng gỗ: giường, tủ, bàn, ghế, bàn trang 
điểm; mua bán lược, lọ, chậu hoa, khung treo quần áo, cốc thủy tinh, dụng cụ lọc chè, 
dụng cụ bóp tỏi, vỉ nướng thịt cá (đồ dùng nấu nướng), bình đựng chè, chổi và xẻng hót 
rác, máy xay sinh tố không chạy điện, khuôn bánh, chảo không chạy điện, xoong nồi 
không chạy điện, dụng cụ xay hạt tiêu, cà phê (không chạy điện), sọt rác, lọ đựng gia vị, 
cái mở nút chai (không chạy điện), ấm đun nước (không chạy điện), xô đựng đá, dụng cụ 
đập thịt, xay và bóp vận hành bằng tay, giẻ lau bụi và sàn nhà, bộ cốc pha chè, cà phê, 
chén, bát, đũa, mâm, thớt; mua bán vải thêu kim tuyến, lụa, khăn trải bàn (bằng vải), khăn 
lau mặt bằng vải, bộ đồ vải cho giường (gồm ga phủ và chăn), rèm cửa (bằng vải); mua 
bán thảm dùng cho ô tô, thảm chùi chân sau khi tắm, thảm chùi chân ở cửa, thảm chống 
trơn, giấy dán tường; mua bán đồ chơi trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh 
kẹo), trò chơi điện tử bấm tay, vọt (gậy) dùng cho trò chơi, quả bóng để chơi, găng tay 
chơi bóng chày, ván trượt tuyết.  
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành 
khách; dịch vụ du lịch; dịch vụ chuyển giao sản phẩm, hàng hoá. 

 

 
(210) 4-2015-32045 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH RENAISSANCE 
Việt Nam INC  (VN) 
Phòng A10, tầng 16, tòa nhà Becamex 
Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [rèn luyện sức khỏe và thể hình]. 

 

 
(210) 4-2015-32072 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 302015104125.8 07.07.2015 DE 

(731) SIG TECHNOLOGY AG   (CH) 
Laufengasse 18 8212 Neuhausen am 
Rheinfall Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Thùng đựng hàng và bao bì làm bằng giấy, bìa cứng hoặc bìa các tông; vật liệu 

bao gói dưới dạng vật liệu hỗn hợp từ giấy, bìa cứng, bìa các tông và/hoặc chất dẻo; vật 
liệu ép dẻo làm từ bằng giấy, bìa cứng, bìa các tông và/hoặc chất dẻo là nguyên liệu để 
sản xuất bao bì, thùng đựng hàng và hộp; vật liệu bao gói làm bằng giấy, bìa cứng, bìa các 
tông và/hoặc chất dẻo, tất cả thuộc nhóm 16.  

 

Nhóm 20: Bộ phận nắp đậy và bộ phận nắp để mở của bao gói thực phẩm và đồ uống; bộ 
phận nắp đậy và bộ phận nắp để mở của thùng đựng hàng và bao gói làm bằng giấy, bìa 
cứng, bìa các tông, tất cả thuộc nhóm 20.  

 

 
(210) 4-2015-32077 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.5; 26.15.15; 1.15.23; 3.7.17 
(591) Xanh lam, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và vận tải quốc tế Vietrans 
(Vietrans Int'l Freight 
Forwarder., JSC)  (VN) 
15Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
689 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu ủy thác: hàng tiêu dùng cụ thể là: 

nước giải khát, bánh kẹo, xà phòng, dầu gội, sữa tắm, gia vị, chè, cà phê, thực phẩm đóng 

hộp, đồ dùng nhà bếp (nồi, niêu, xoong, chảo), bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, đồ uống 

có cồn, nước hoa, mỹ phẩm, vali, túi, ví, hàng da và giả da, đồ gốm sứ thủy tinh, đồ điện 

gia dụng, đồ đạc nội thất, sách báo tạp chí, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục thể thao, 

đồng hồ, đồ trang sức, ô tô, xe máy, mô tô, phụ tùng ô tô, thực phẩm, nông lâm sản, động 

vật sống, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, vải quần áo, giày dép, máy tính, thiết bị ngoại 

vi máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị và linh kiện điện tử, máy 

móc thiết bị y tế, xây dựng dân dụng, kính xây dựng, vật liệu xây dựng, sơn vécni, gạch 

ốp lát, thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, kim loại và quặng kim loại, phụ kiện may mặc và giày 

dép; cửa hàng bán sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm; dịch vụ sao chép bản ghi; tổ chức 

giới thiệu và xúc tiến thương mại, sự kiện hội chợ thương mại. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; xây dựng: nhà, công trình 

dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế bằng đường biển, hàng 

không, đường bộ, đường sắt và vận tải đa phương thức các loại hàng hóa xuất nhập khẩu; 

dịch vụ hậu cần vận tải (logistics); dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ đóng gói 

và bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý bán vé máy bay; dịch vụ hoạt 

động đại lý làm thủ tục hải quan (khai thuê hải quan); đại lý du lịch; điều hành tour du 

lịch, tổ chức du lịch, hướng dẫn khách du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; quán cà 

phê, giải khát; quán bar; quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-32124 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.15.1; 5.7.12; A5.7.22 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, vàng, nâu, hồng, ghi xám, trắng 

(731) Tổ liên kết sản xuất nông 
nghiệp Tân Thành   (VN) 
ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả chanh tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán quả chanh.  
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(210) 4-2015-32129 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.1.1; 20.7.1; 10.3.7; 3.7.17 

(591) Đỏ, vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kinh tế Sáng 
tạo  (VN) 
Số A5 lô D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2015-32156 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.2 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Tân An 
Đông Sài Gòn  (VN) 
Tầng trệt, số 41-43 Trần Cao Vân, 

phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, quần áo, giày dép, hàng da, 

giả da, vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, tranh ảnh, đồng hồ, 

kính mắt, vải, sợi, sách, báo, văn phòng phẩm, băng hình, đĩa hình, nước giải khát.  
 
 

(210) 4-2015-32200 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, xanh ngọc, trắng, xanh dương đậm 

(731) Công ty TNHH thiết bị và 
công nghệ Tekcom  (VN) 
Xóm 8, thôn Tiền Phong, xã Kim Lan, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các thiết bị đồ dùng gia đình; dịch vụ lắp đặt bảo 

hành, sửa chữa: thiết bị bếp công nghiệp, thiết bị lạnh công nghiệp, thiết bị chế biến thực 
phẩm, thiết bị quầy rượu, thiết bị giặt là công nghiệp, thiết bị chiếu sáng; xây dựng và lắp 

đặt hệ thống xử lý nước, nước thải công nghiệp rắn, lỏng, khí; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị điện; dịch vụ lắp đặt công trình điện lạnh; dịch vụ xây dựng các công trình dân 
dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2015-32204 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Bùi Văn Dũng  (VN) 
Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bếp ga; máy hút mùi; van ga; bếp từ; bếp hồng ngoại.  

 

 
(210) 4-2015-32206 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; 26.15.15; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam 
(731) Công ty cổ phần Liên Thông  

(VN) 
Phòng 807 - 17T9 khu đô thị Trung Hoà 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây, rau, củ quả sạch (sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến). 

 

 
(210) 4-2015-32218 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) THE NATURAL TEA COMPANY 

(HK) LTD.   (HK) 
Unit D, 1/F, Summit Industrial Building, 
9 Sun Yip Street, Chai Wan, Hong Kong 
SAR  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; hộp bằng giấy; bao bì làm bằng giấy; ấn phẩm; vật liệụ đóng 

sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; 
bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không được 
xếp ở các nhóm khác); chữ in; bản in đúc (clisê); cuốn sách nhỏ; sách; vật liệụ gói có các 
bọt khí (làm bằng chất dẻo) dùng để bọc hoặc đóng gói; thẻ; catalô; tạp chí (định kỳ); 
mẫu tự [kiểu chữ để in]; áp phích quảng cáo; bưu thiếp; sổ tay hướng dẫn; bản tin; giấy 
gói (văn phòng phẩm) giấy bọc (văn phòng phẩm); giấy bao gói; tờ rơi quảng cáo; tất cả 
thuộc nhóm 16.  

 
Nhóm 29: Thịt, và thú săn; chiết xuất của thịt; rau và trái cây được bảo quản, đông lạnh và 

nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; trứng; thạch trái cây; rau và trái cây đã sấy 
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khô; rau trộn và trái cây trộn; thịt giăm bông, hỗn hợp bột phết dùng làm món khai vị; quả 

chà là; hạnh nhân xay; pho mát; lát trái cây mỏng; lát khoai tây rán giòn; sữa; dầu có thể 

ăn được và mỡ có thể ăn được; trái cây dầm đường; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây; quả hạch đã chế biến; cùi của trái cây; sữa chua.  

 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, cà phê nhân tạo; bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh mứt kẹo, mật ong, mật đường; nấm 

men, bột nở; muối, mù tạt; dấm, nước xốt (gia vị); gia vị; kem; đồ uống trên cơ sở trà; trà 

có hương vị hoa quả; trà hoa quả; trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); trà thơm; 

bột để làm trà có thể dùng ngay được; trà được đóng gói; tinh chất trà; chiết xuất từ trà; 

thực phẩm ăn kiêng, không dùng cho mục đích y tế; bánh quy; bánh quy nhỏ; bánh quy 

giòn; mỳ ăn liền; mỳ ống spaghetti; trà ướp lạnh; sô cô la; bánh ngọt; kem lạnh; bánh 

trứng; bánh gừng; bánh putding; bánh mì kẹp nhân; nước xốt cho sa-lát; sữa chua đông 

lạnh; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; mỳ ống macaroni; kẹo lạc; kẹo nu-ga; tất cả thuộc 

nhóm 30.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; hoạt động chức năng 

văn phòng; dịch vụ tư vấn về thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quản lý thương 

mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho 

người khác; dịch vụ triển lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ bán buôn, 

bán lẻ và phân phối thực phẩm và đồ uống; dịch vụ quảng bá; dịch vụ xúc tiến - quảng 

cáo, cho thuê không gian quảng cáo, thông tin về thương mại, quản lý kinh doanh cho 

hoạt động nhượng quyền thương mại, tư vấn quản lý nhân sự, hệ thống hóa thông tin cơ sở 

dữ liệu, dịch vụ kế toán, dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ, dịch vụ marketing, dịch vụ đại lý 

thông tin thương mại, dịch vụ mua hàng - cho người khác, dịch vụ trưng bày sản phẩm; tất 

cả thuộc nhóm 35.  
 

 
(210) 4-2015-32221 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Đỏ, ghi 

(731) Công ty TNHH máy công 
nghiệp Ningbo Time Việt Nam  
(VN) 
Số 9A26, ngõ 367, đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  

 

Nhóm 11: Bể chứa tạo áp lực nước; bể chứa nước tạo áp suất; bình áp lực, cụ thể là dạng 

bình chứa tạo áp lực nước (không là bộ phận của máy móc, không bằng kim loại).  
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(210) 4-2015-32222 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH máy công 

nghiệp Ningbo Time Việt Nam  
(VN) 
Số 9A26, ngõ 367, đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bể chứa tạo áp lực nước; bể chứa nước tạo áp suất; bình áp lực, cụ thể là dạng 

bình chứa tạo áp lực nước (không là bộ phận của máy móc, không bằng kim loại).  
 

 
(210) 4-2015-32250 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.3.1; 1.15.3; 26.3.3; 26.3.4; 7.3.1 
(591) Cam, đỏ, xanh lá, xanh dương nhạt, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng công 
nghệ mới An Phát  (VN) 
Số 1/163, tổ 25B, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Cột thu lôi; thiết bị chống sét; thiết bị điện: máy biến áp; dây cáp điện; cầu giao 

điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán cột thu lôi; thiết bị chống sét; thiết bị điện: cuộn dây điện, máy biến 
áp, cầu dao điện, tủ phân phối điện, bộ chuyển mạch, công tơ, hộp nối điện, thiết bị 
chuyển mạch, máy nắn dòng điện, bảng phân phối điện, dây cáp điện, thiết bị đo, kẹp đầu 
dây, công tắc diện, ổ cắm điện, tụ điện, cáp chống sét.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; cột thu lôi; thiết bị chống sét.  

 

 
(210) 4-2015-32260 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thư  (VN) 
61 Phạm Thái Bường, phường 4, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2015-32289 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A18.1.9; 18.1.23; 3.7.19; A3.7.24 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ô tô 3C Việt 
Nam  (VN) 
158/7/4 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa và các chất khác dùng cho mục đích tẩy rửa, chế phẩm làm 

sạch, chế phẩm đánh bóng, chế phẩm lau rửa. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-32346 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1; 26.3.1; 26.4.11 

(591) Xanh tím than, trắng 

(731) WANG TIEN - YU  (TW) 

No.312, Chenggong Rd., Changhua City, 

Changhua County 500, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô và phụ tùng của xe ô tô; xe máy và phụ tùng của xe máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán ô tô và phụ tùng của xe ô tô, xe máy và phụ tùng của xe máy, tàu 

thuyền, nông ngư cơ (cụ thể là máy nông nghiệp), xe cơ giới và động cơ xe cơ giới, các 

loại sản phẩm bằng cao su cụ thể là phốt, vòng cao su, dây curoa. 
 
 

(210) 4-2015-32381 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 6.1.2; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Da cam, trắng, đỏ xẫm, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại và du lịch Quả 
Cầu Vàng  (VN) 
Số 111 K1, tập thể cơ khí Trần Hưng 

Đạo, phố Thọ Lão, phường Đồng Nhân, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, dược phẩm.  
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(210) 4-2015-32382 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Dũng  (VN) 
Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc không khí; bếp ga; máy hút mùi; van an toàn cho đường ống ga; van 

an toàn cho bình ga; ấm đun nước bằng điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; máy năng lượng 
mặt trời; máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-32406 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Bách 

Khoa Việt  (VN) 
280/4 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm (dạng hóa chất); hóa chất.  
 

Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-32457 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trầm Hương 
Hồng Ân  (VN) 
B2/28 quốc lộ 1A, ấp 2, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu trầm hương; chế phẩm xông hơi (nước hoa).  
 

Nhóm 14: Sản phẩm từ gỗ cụ thể là: chuỗi hạt đeo tay 
 

Nhóm 20: Sản phẩm từ gỗ cụ thể là: đồ gỗ mỹ nghệ; tượng gỗ trang trí; tranh gỗ; tác 
phẩm nghệ thuật bằng gỗ. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu điện tử. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trầm hương, các sản phẩm từ trầm hương, chuỗi hạt, 
tinh dầu, đồ gỗ mỹ nghệ, thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2015-32463 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.13; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển bất động sản M.I.K Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 16, số 115 Trần Hưng Đạo, phường 

Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản, môi giới 

bất động sản; cho thuê phòng trung tâm thương mại; cho thuê căn hộ và nhà ở. 
 

 
(210) 4-2015-32540 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) HAITAI CONFECTIONERY AND 

FOODS CO., LTD.  (KR) 

321-4 Cheonheung-ri, Sungguh-eup, 

Cheonan City, Choongchungnam-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy mặn; bánh quy; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; bánh quy 

giòn; kẹo; kẹo Caramen; kẹo cao su, không dùng cho mục đích dược phẩm; sôcôla; kem 

lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-32541 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) HAITAI CONFECTIONERY AND 

FOODS CO., LTD.  (KR) 

321-4 Cheonheung-ri, Sungguh-eup, 

Cheonan City, Choongchungnam-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy mặn; bánh quy; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; bánh quy 

giòn; kẹo; kẹo Caramen; kẹo cao su, không dùng cho mục đích dược phẩm; sôcôla; kem 

lạnh. 
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(210) 4-2015-32566 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 
Hưng   (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiến, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu; gạo.  
 

 
(210) 4-2015-32568 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 

Hưng   (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiến, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại.  
 

 
(210) 4-2015-32582 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(300) 67215 22.05.2015 JM 

  
(731) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 

95014, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Ti vi, đầu máy thu hình và màn hình ti vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-

top-box); máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần 
mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập 

tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị 

truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát viđêô, máy phát đa phương 
tiện, và các thiết bị điện tử số hoá cầm tay; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm 

phát triển ứng dụng; âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn 

có thể tải xuống; máy vi tính; thiết bị điện tử số hoá cầm tay. 
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(210) 4-2015-32602 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 15.7.1; 26.5.1; 26.2.7; 26.1.1 
(731) CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC  (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp giám định chuyên môn cho các khách hàng quan tâm đến tính chất 

của chất bôi trơn trong việc chọn lựa sản phẩm, thiết lập chương trình bôi trơn tùy chỉnh 
và thiết lập chương trình máy tính cung cấp kiến thức liên quan công nghiệp bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2015-32603 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) CHERON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC   (US) 
5001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp giám định chuyên môn cho các khách hàng quan tâm đến tính chất 

của chất bôi trơn trong việc chọn lựa sản phẩm, thiết lập chương trình bôi trơn tùy chỉnh 
và thiết lập chương trình máy tính cung cấp kiến thức liên quan công nghiệp bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2015-32624 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.15.15; 26.11.3; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng 
(731) Ngân hàng thương mại TNHH 

một thành viên dầu khí Toàn 
Cầu (GPBANK)   (VN) 
Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần 
Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vàng bạc.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; đánh giá bất động sản; quản lý 

bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ ngân hàng; đầu tư tư bản (vốn); dịch 
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vụ thanh toán [tài chính]; ngân hàng hối đoái [tài chính]; tư vấn tài chính; tín dụng; dịch 

vụ thẻ tín dụng; bảo hiểm thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ nợ; dịch vụ thu hồi nợ; đánh giá tài 

chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; bảo 

trợ tài chính; dịch vụ tài chính; chuyển vốn bằng điện tử; hình thức thuê - mua tài chính; 

bảo hiểm; thông tin về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; phát hành thẻ tín dụng; phát hành 

trái phiếu có giá trị; đánh giá đồ trang sức; cho vay [tài chính]; dịch vụ đổi tiền; cho vay 

theo cầm cố; lập vốn chung; cho vay theo bảo lãnh, thế chấp; cho vay trả góp; thu tiền 

thuê; dịch vụ về gửi kho tủ sắt két bạc; dịch vụ thông tin bảng niêm yết thị trường chứng 

khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh về tài chính; dịch vụ uỷ thác trong 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán; gửi giữ những đồ vật 

quý giá.  

 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng bạc.  
 

 
(210) 4-2015-32625 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.15.15; 26.11.3; 26.3.23; A7.1.12 

(591) Trắng, xanh nước biển, vàng 

(731) Ngân hàng thương mại TNHH 
một thành viên dầu khí Toàn 
Cầu (GPBANK)  (VN) 
Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần 

Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vàng bạc. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; đánh giá bất động sản; quản lý 

bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ ngân hàng; đầu tư tư bản (vốn); dịch 

vụ thanh toán [tài chính]; ngân hàng hối đoái [tài chính]; tư vấn tài chính; tín dụng; dịch 

vụ thẻ tín dụng; bảo hiểm thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ nợ; dịch vụ thu hồi nợ; đánh giá tài 

chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; bảo 

trợ tài chính; dịch vụ tài chính; chuyển vốn bằng điện tử; hình thức thuê - mua tài chính; 

bảo hiểm; thông tin về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; phát hành thẻ tín dụng; phát hành 

trái, phiếu có giá trị; đánh giá đồ trang sức; cho vay [tài chính]; dịch vụ đổi tiền; cho vay 

theo cầm cố; lập vốn chung; cho vay theo bảo lãnh, thế chấp; cho vay trả góp; thu tiền 

thuê; dịch vụ về gửi kho tủ sắt két bạc; dịch vụ thông tin bảng niêm yết thị trường chứng 

khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh về tài chính; dịch vụ uỷ thác trong 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán; gửi giữ những đồ vật 

quý giá. 

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng bạc.  
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(210) 4-2015-32626 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh nước biển, vàng 

(731) Ngân hàng thương mại TNHH 
một thành viên dầu khí Toàn 
Cầu (GPBANK)  (VN) 
Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần 

Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vàng bạc. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; đánh giá bất động sản; quản lý 

bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ ngân hàng; đầu tư tư bản (vốn); dịch 
vụ thanh toán [tài chính]; ngân hàng hối đoái [tài chính]; tư vấn tài chính; tín dụng; dịch 

vụ thẻ tín dụng; bảo hiểm thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ nợ; dịch vụ thu hồi nợ; đánh giá tài 

chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; bảo 
trợ tài chính; dịch vụ tài chính; chuyển vốn bằng điện tử; hình thức thuê - mua tài chính; 

bảo hiểm; thông tin về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; phát hành thẻ tín dụng; phát hành 

trái phiếu có giá trị; đánh giá đồ trang sức; cho vay [tài chính]; dịch vụ đổi tiền; cho vay 
theo cầm cố; lập vốn chung; cho vay theo bảo lãnh, thế chấp; cho vay trả góp; thu tiền 

thuê; dịch vụ về gửi kho tủ sắt két bạc; dịch vụ thông tin bảng niêm yết thị trường chứng 

khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh về tài chính; dịch vụ uỷ thác trong 
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, chứng khóan; gửi giữ những đồ vật 

quý giá. 
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng bạc.  
 

 
(210) 4-2015-32682 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Dây không bằng kim loại; nguyên liệu dệt sợi thô; mái che bằng vật liệu tổng 

hợp.  
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(210) 4-2015-32685 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Dây không bằng kim loại; nguyên liệu dệt sợi thô; mái che bằng vật liệu tổng 

hợp.  
 

 
(210) 4-2015-32686 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Hà Nội  (VN) 
170 đường La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32704 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Thái Việt Swine 

Line  (VN) 
Thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, 
huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; gia súc (còn sống); gia 
cầm (còn sống) và thủy sản (còn sống).  

 
Nhóm 35: Mua bán: thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản; gia súc, gia cầm, 
thủy sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phụ tùng, máy móc nông nghiệp. 
Nhóm 44: Chăn nuôi con giống, gia súc, gia cầm; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi; dịch 
vụ nuôi gia công heo, gà.  
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(210) 4-2015-32708 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 41-2015-0023858 21.05.2015 KR 

  
(731) YANOLJA CORP.   (KR) 

56-14, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea.  

(540) 

   (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cơ sở lưu trú tạm 

thời [khách sạn, nhà trọ]; giữ chỗ lưu trú tạm thời; quán trọ khách sạn nhỏ; nhà trọ dành 
cho du khách trẻ; dịch vụ lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú 
tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ đặt chỗ cắm lều trại [lưu trú tạm thời]; dịch vụ 
căn hộ (chỗ ở tạm thời); dịch vụ khách sạn, đặt chỗ khách sạn; cung cấp tiện nghi lưu trú 
tạm thời cho thành viên; nhà hàng ăn uống du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà 
hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-32715 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đen, xám 
(731) Công ty TNHH vật tư Kim Long  

(VN) 
39 Huỳnh Khương Ninh, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; săm cho bánh xe cộ; van cho lốp xe cộ; vành cho bánh xe 

cộ; vỏ của lốp xe đã được tạo rãnh sẵn dùng để dán vào mặt ngoài của lốp. 
 
 

(210) 4-2015-32747 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.17; A5.5.20; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH công nghệ Hữu 

Thắng  (VN) 
1039 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí, cụ thể là máy làm mát bằng hơi nước; quạt phun 

sương dùng điện; thiết bị sưởi ấm, đốt nóng; tấm làm mát không khí (tấm trao đổi nhiệt); 
máy lọc nước. 
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(210) 4-2015-32748 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 25.5.2; 26.2.7; 25.3.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần ZOCO  (VN) 

243/80 Liên khu 4-5, phường Bình Hưng 
Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Van các loại (không thuộc bộ phận của máy), ống kim loại và bộ phận nối ống 
bằng kim loại; thanh/khối kim loại dùng để cản ô tô với mục đích bảo vệ ô tô khỏi bị va 
chạm khi lái vào chỗ đậu. 

 

Nhóm 09: Các thiết bị đo, đếm. 
 

Nhóm 17: Thanh/khối nhựa hoặc cao su dùng để cản ô tô với mục đích bảo vệ ô tô khỏi bị 
va chạm khi lái (không là bộ phận của ô tô). 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: van các loại, ống kim loại và bộ phận nối ống bằng kim 
loại, các thiết bị đo, đếm. 

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp; thi công hệ thống cơ điện tổng 
hợp trong công nghiệp và dân dụng; thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống 
lạnh và điều hòa không khí, hệ thống thông gió, hệ thống cấp thoát nước. 

 

 
(210) 4-2015-32758 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.7.24; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến và 
xuất khẩu nông lâm sản 
Lạng Sơn  (VN) 
Thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu hoa hồi dùng trong chế biến thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Gia vị làm từ cây hồi, hạt hồi (gia vị), hoa hồi (gia vị). 
 

 
(210) 4-2015-32773 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A17.2.6 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Truyền 
Thông Bờ Biển Ngọc  (VN) 
139 Triệu Nữ Vương, phường Hải Châu 
11, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quảng cáo kinh doanh, quảng cáo giao dịch; tổ chức sự 
kiện nhằm mục đích quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao 
và văn hóa, giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-32816 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 18.1.5 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh KARAOKE Vầng 
Trăng  (VN) 
Đất của ông Hồ Minh Trí: Thửa Đất Số 
53, tờ bản đồ số 35, đường Ngô Quyền, 
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 

 

 
 

(210) 4-2015-32821 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.23; 7.3.11; 26.3.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
nội thất DC  (VN) 
Thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim, vật liệu xây dựng bằng kim loại và thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng: cửa nhôm kính, cửa nhựa lõi thép; kim loại và quặng kim loại. 
 

(210) 4-2015-32844 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây 
(731) Trần Xuân Đồng  (VN) 

Thôn Hà Xá, xã Triệu ái, huyện Triệu 
Phong, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Bột nghệ vàng dùng như gia vị; chế phẩm ngũ cốc; bột mì; bột đậu xanh; bột 

đậu nành. 
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(210) 4-2015-32847 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(591) Xanh dương
(731) Công ty cổ phần Deborah  

(VN) 
Số 105 ngõ 66 Nguyễn Sơn, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại; 
khóa; cửa bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; đèn sưởi phòng tắm; ấm đun siêu tốc; bình nóng lạnh; thiết bị vệ 
sinh; thiết bị chiếu sáng. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cửa kính; cửa gỗ; sàn gỗ; phào gỗ; nẹp gỗ. 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; giá; kệ; gối; giá đồ đạc, giá nhiều ngăn để chai lọ. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia đình như: bát; đĩa; ấm; chén; giá đỡ 
dao trên bàn ăn. 

 

Nhóm 24: Khăn trải giường; khăn trải bàn; chăn; rèm cửa; vỏ gối; khăn ăn bằng vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo bơi; mũ bơi; quần áo thể thao.  
 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; giấy dán tường; vải sơn.  
 

Nhóm 28: Phao bơi; kính bơi; nhà phao (đồ chơi); bể bơi phao (đồ chơi). 
 

Nhóm 29: Rau, củ quả đã qua chế biến; thịt lợn; thịt gà; thịt bò; hải sản đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Rau, củ quả tươi; hải sản tươi sống. 
 

Nhóm 37: Thi công trang trí nội và ngoại thất.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và trang trí nội và ngoại thất. 
 
 

(210) 4-2015-32848 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; A5.1.12 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Deborah  

(VN) 
Số 105 ngõ 66 Nguyễn Sơn, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại; 
khóa; cửa bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; đèn sưởi phòng tắm; ấm đun siêu tốc; bình nóng lạnh; thiết bị vệ 
sinh; thiết bị chiếu sáng. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cửa kính; cửa gỗ; sàn gỗ; phào gỗ; nẹp gỗ. 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; giá; kệ; gối; giá đồ đạc, giá nhiều ngăn để chai lọ. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia đình như: bát; đĩa; ấm; chén; giá đỡ 
dao trên bàn ăn.  

 

Nhóm 24: Khăn trải giường; khăn trải bàn; chăn; rèm cửa; vỏ gối; khăn ăn bằng vải. 
 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; giấy dán tường; vải sơn. 
 

Nhóm 28: Phao bơi; kính bơi; nhà phao; bể bơi phao. 
 

Nhóm 29: Rau, củ quả đã qua chế biến; thịt lợn; thịt gà; thịt bò; hải sản đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Rau, củ quả tươi; hải sản (còn sống).  
 
Nhóm 37: Thi công trang trí nội và ngoại thất. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và trang trí nội và ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2015-32921 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.15.5; 26.1.1; A24.15.7; 24.15.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá, trắng 
(731) Công ty TNHH DE HEUS  (VN) 

Lô G 2 CN, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc (heo); thức ăn đại gia súc (bò); thức ăn cho gia cầm; thức ăn 
cho thỏ; thức ăn cho thủy sản (cá, tôm).  

 

 
(210) 4-2015-32950 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.11.3; 25.7.20; 3.7.17; 26.2.3; 

26.1.10; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Ngọc Long   (VN) 
Số nhà 11, ngõ 663 Trương Định, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm (không còn sống); rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 

chín; hạt đỗ tương đã được bảo quản cho thực phẩm. 

 

Nhóm 30: Dấm và nước sốt (gia vị), gia vị; hạt tiêu. 

 

Nhóm 31: rau và quả tươi; thức ăn cho động vật.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 

phòng; mua bán: thịt, cá, gia cầm (không còn sống), rau, quả được bảo quản, phơi khô 

hoặc nấu chín, dấm và nước sốt (gia vị), gia vị, hạt tiêu và hạt đỗ tương, rau và quả tươi, 

thức ăn cho động vật.  
 

 
(210) 4-2015-32962 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.7.4; 26.1.2; A22.3.7; 5.13.25; 25.1.5 

(591) Vàng kim, đỏ, hồng, tím, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh  (VN) 
119/47A22 Tân Hòa Đông, phường 14, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nhang cây (hương thơm dùng để thắp). 
 

 
(210) 4-2015-32977 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.15; 19.13.22 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ FPIC  (VN) 
59 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ bán hàng qua mạng (sàn thương mại điện tử); dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương 

mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho 

người khác]; dịch vụ so sánh giá cả.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế tại bệnh viện. 
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(210) 4-2015-32986 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ sinh học dược NA 
NO GEN  (VN) 
Lô I - 5C, khu Công Nghệ Cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-33022 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.17; 26.4.1; 24.17.25; A25.7.8 
(591) Xanh ngọc, trắng, xanh biển 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ VI NA  
(VN) 
524/3 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tem nhãn chống giả bằng giấy; tem nhãn chống giả bằng giấy bạc; tem niêm 

phong; báo chí; bản tin; xuất bản phẩm dạng in.  
 

Nhóm 35: Mua bán tem chống giả, sách, báo, tạp chí; hoạt động tư vấn quản lý; dịch vụ 
quảng áo qua intenet, qua thiết bị di động, qua truyền hình, qua báo chí; dịch vụ quản lý 
cơ sở dữ liệu bằng máy tính, máy chủ, thiết bị di động là: biên tập thông tin vào cơ sở dữ 
liệu trong máy tính hoặc thiết bị di động, hệ thống hóa thông tin vào máy tính để quản lý 
và tra cứu dữ liệu cho người khác (mục đích hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ thông tin kinh 
doanh; dịch vụ tìm kiếm tài trợ quảng cáo; dịch vụ mua bán hàng hóa qua internet, qua 
điện thoại, qua cửa hàng, siêu thị cụ thể là: mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, trang 
sức, đồng hồ, dược phẩm, thực phẩm, máy bơm nước, máy phát điện, mô tơ điện, máy hàn 
điện, máy mài, quạt máy, nồi cơm điện, lò vi sóng, máy sinh tố, máy ép hoa quả, lò 
nướng, bếp điện, máy hút bụi, máy nghe nhạc, tivi, loa, máy chụp ảnh, âm ly, đầu đĩa, dây 
điện, bình lưu điện, thiết bị điện lạnh, điện thoại, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nội thất văn 
phòng - gia đình, văn phòng phẩm, máy tính, thiết bị tin học, đồ chơi trẻ em, máy móc 
thiết bị văn phòng, sách báo tạp chí, máy tập thể dục, phân bón, thuốc thú y.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn tem chống giả.  
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Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về các vấn đề văn hóa, thể thao, giáo dục, đào tạo, vui 
chơi giải trí; dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; dịch vụ xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; lập trình cho phần mềm điện thoại; nghiên cứu và phát 
triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học 
kỹ thuật vào cuộc sống; tư vấn máy vi tính (tư vấn về cấu hình máy tính, cung cấp các 
kiến thức về máy tính, tư vấn nâng cấp máy tính, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn về phần cứng và 
phần mềm máy tính) và quản trị hệ thống máy vi tính; thiết kế phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-33060 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.25; 20.1.17; 26.3.1; A26.11.9 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may thêu giày 
An Phước  (VN) 
100/11-12 An Dương Vương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ; khuy măng sét; kẹp cài ca vát.  
 

Nhóm 16: Túi giấy.  
 

Nhóm 18: Vali, túi du lịch, túi xách da, ví da.  
 

 
(210) 4-2015-33073 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) KUSUM PHARM LLC   (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-33074 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) KUSUM PHARM LLC   (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine 
(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-33082 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(731) MOHAMMED ABDULRAHMAN BIN 

SHIHON CO., LTD.  (SA) 

2nd Floor Office No. 204, Binshion 

Center, Zahrat Alabson Rd., 

Alhindawiyyah Dist., Jeddan, Saudi 

Arabia 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sục khí; máy hút không khí; máy đập chạy điện; máy trộn chạy điện dùng 

cho mục đích gia đình; máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; máy xay cà phê, ngoài 

loại vận hành bằng tay; máy rửa bát đĩa; khoan cầm tay chạy điện; máy nhuộm; máy phát 

điện; máy nâng [thang máy]; thang cuốn; máy xay nghiền chạy điện cho mục đích gia 

dụng; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy nhào bột; máy đan; máy công cụ; máy băm 

thịt; khuôn in; máy in; máy in nén; máy hút bụi chân không; thiết bị rửa; máy giặt; máy 

vắt cho đồ giặt. 

Nhóm 09: Máy tính; ắc quy điện; thiết bị báo động; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng 

dạy; cân tiểu ly; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; đĩa compắc 

[nghe-nhìn]; chương trình trò chơi máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi 

máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; đường nối điện; 

bảng thông báo điện tử; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; thiết bị dập lửa; kính đeo mắt; tai 

nghe; khoá điện; loa; micrô; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết bị và dụng cụ hàng hải, 

thiết bị chiếu hình; máy thu thanh; thiết bị điều khiển từ xa; đường kế; cầu dao điện; điện 

thoại; dây điện thoại; điện thoại di động; thiết bị thu hình; thiết bị ghi thời gian. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh không khí; vỉ để nướng; phụ kiện 

bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; chậu vệ sinh cho phụ nữ; lò nướng bánh mỳ bằng 

điện; mỏ đèn xì; đèn chùm; máy pha cà phê, dùng điện; máy rang cà phê; bếp nấu; dụng 

cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị khử trùng; máy sấy tóc; đèn điện; quạt gió [điều hoà 

không khí]; bộ lọc nước uống; bật lửa gaz; buồng đốt; ấm đun nước, dùng điện; lò nung; 

đèn; tủ lạnh; thiết bị quay thịt; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; lò nướng sử dụng năng 

lượng mặt trời; thiết bị làm nóng nước. 

 
Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 

cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh cho khách sạn; dịch vụ giới thiệu 

sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; 

phổ biến các thông báo quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; 

marketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 
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(210) 4-2015-33093 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; A26.3.5 

(591) Trắng, vàng, cam nhạt, cam đậm, đỏ tươi

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ISSDAC  (VN) 
Lầu 1, tòa nhà Hoa Lâm, 2 Thi Sách, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản. 

 

Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc - giáo dục]; 

sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-33105 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.2.3; 26.2.1; 26.1.4 

(591) Đỏ, vàng, da cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Đức  (VN) 
Phòng 407, B1, khu tập thể Thanh Xuân 

Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2015-33130 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu khí HYUN 
DAI Việt Nam  (VN) 
141/5T đường Thới Tam Thôn 5, ấp Tam 

Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho ô tô xe máy, dầu nhớt dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2015-33136 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ 

rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2015-33173 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Trâm  
(VN) 
Thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 30: Bún, bánh phở; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh tráng; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-33183 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) A. MENARINI ASIA-PACIFIC 

HOLDINGS PTE. LTD.  (SG) 
30 Pasir Panjang Road, #08-32, 
Mapletree Business City, Singapore 
117440 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 

tế; chất bổ sung ăn kiêng cho con người; thuốc chống viêm; chế phẩm kháng viêm; hợp 
chất có hoạt động chống viêm; chất bổ sung ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất bổ 
sung cho thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế phẩm enzym dùng cho ăn 
kiêng; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung có chứa thuốc; 
thực phẩm dược dùng để bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất 
bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung vitamin và khoáng; chế phẩm dược để kích thích mọc 
tóc; chế phẩm để kích thích mọc tóc dùng cho mục đích y tế; thuốc làm thư giãn cơ bắp; 
dược phẩm dùng để điều trị cơ bắp mỏi, căng; dược phẩm cho đường tiết niệu. 
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(210) 4-2015-33186 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A11.3.3; A5.3.13; 26.1.5; 1.15.15 
(731) 1. Nguyễn Tuấn Linh  (VN) 

Số 81, ngõ 71, phố Tân ấp, phường Phúc 
Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

2. Phạm Việt Dũng  (VN) 
Số 7, ngõ 129C, phố Yên Phụ, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng quán thưởng trà; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực 
hiện.  

 

 
(210) 4-2015-33202 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn - 

thiết kế - xây dựng - công 
nghệ môi trường Hùng 
Phương   (VN) 
105 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt: hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa không 

khí, lắp đặt công trình xử lý nước thải và nước cấp.  
 
 

(210) 4-2015-33214 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 

Tự Nhiên  (VN) 
Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
714 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; chế phẩm dưỡng da; dầu xả; kem cạo râu; mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-33215 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 

Wim de Korverstraat 35, 5831 AN 
Boxmeer, The Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược phẩm dùng cho mục đích thú y.  
 
 

(210) 4-2015-33217 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2 

(731) GOLDEN ABC, INCORPORATED  
(PH) 

880 a.s. fortuna st., banilad mandaue 

city cebu, philippines  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm nước hoa, cụ thể là nước hoa (dạng lăn, dạng phun, dạng bánh, dạng 

xịt), nước hoa (loại « đơ cô lôn), nước có hương thơm (dùng sau khi tắm), dầu thơm nhẹ; 

sản phẩm dưỡng da, cụ thể là nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem dưỡng ẩm, 
dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, chất làm se da, nước hoa hồng, xà phòng dưỡng da; sản 

phẩm tạo bọt làm mềm da dùng để tắm, cụ thể là nước thơm dùng cạo râu, chất gel dùng 

để tắm cho cơ thể, sáp tẩy lông, xà phòng tắm, xà phòng dạng lỏng, xà phòng dạng bánh, 
dầu gội đầu, kem cạo râu, kem đánh răng; mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn 

trang điểm mặt; kem nền; son môi; chất làm bóng môi; son môi có ánh nhũ; cây kẻ viền 
môi; phấn má hồng; son môi nước; phấn mắt; bút vẽ mắt nước; bút chì kẻ lông mày; sản 

phẩm vệ sinh làm sạch mồ hôi, cụ thể là chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật 

(dạng lăn, dạng xịt toàn thân, dạng bánh), bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, 
mục đích trang điểm; phấn trang điểm dùng cho trẻ em; phấn trang điểm từ tinh bột ngô; 

sản phẩm chăm sóc tóc, cụ thể là thuốc nhuộm tóc, chất gel tạo nếp tóc, thuốc tạo màu 

tóc, lá móng [chất nhuộm màu dùng cho mục, đích mỹ phẩm], sáp vuốt tóc; phấn trang 
điểm; kem dưỡng mắt; kem che khuyết điểm; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); nước 

sơn móng; chất tẩy trắng và chế phẩm dùng cho mục đích giặt giũ; chế phẩm làm sạch, 

chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, chế phẩm làm mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh 
dầu; nước xức tóc; thuốc đánh răng.  
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(210) 4-2015-33245 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Họa   (VN) 
Xóm Giữa, thôn Đông Mẫu, xã Yên 
Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 19: ống cứng bằng nhựa dùng để dẫn nước (vật liệu xây dựng).  
 

 
(210) 4-2015-33246 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Họa   (VN) 
Xóm Giữa, thôn Đông Mẫu, xã Yên 
Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 19: ống cứng bằng nhựa dùng để dẫn nước (vật liệu xây dựng).  
 

 
(210) 4-2015-33247 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Họa   (VN) 
Xóm Giữa, thôn Đông Mẫu, xã Yên 
Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 19: ống cứng bằng nhựa dùng để dẫn nước (vật liệu xây dựng).  
 

 
(210) 4-2015-33248 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540)  (731) Nguyễn Văn Họa   (VN) 

Xóm Giữa, thôn Đông Mẫu, xã Yên 
Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 19: ống cứng bằng nhựa dùng để dẫn nước (vật liệu xây dựng).  
 

 
(210) 4-2015-33250 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thương Hiệu Việt  
(VN) 
13/35 Tân Chánh Hiệp 03, Kp11, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 19: Bột bả tường.  
 

 
(210) 4-2015-33260 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.19; 25.5.25 
(591) Xanh tím than đậm, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Bờ Biển Ngọc  (VN) 
139 Triệu Nữ Vương, phường Hải Châu 
II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện hoạt động thể thao văn hóa.  
 

 
(210) 4-2015-33347 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ 

Hàng không Sân bay Tân Sơn 
Nhất  (VN) 
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 
2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng tiện ích (thường bán lẻ các sản phẩm thiết yếu cho người tiêu 
dùng và mở cửa cả ngày), các sản phẩm thiết yếu cụ thể là thực phẩm (thực phẩm tươi 
sống, thực phẩm đã qua chế biến, hoa quả, các loại đồ uống, lương thực, bánh kẹo), đồ gia 
dụng (đèn, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, máy xay sinh tố, máy hút bụi, máy giặt, tủ 
lạnh, máy điều hòa không khí, lò vi sóng), đồ dùng nhà bếp (như xoong nồi, bộ đồ ăn), 
mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm làm sạch (không dùng trong ngành y); dịch vụ 
tiếp thị, dịch vụ xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-33348 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Đen, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ tư vấn Rồng Xanh  
(VN) 
72/790 Nguyễn Văn Dung, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
717 

(511)   Nhóm 16: Vòng dây niêm phong; xi niêm phong; tem niêm phong; xi để niêm phong cho 
mục đích văn phòng; xi để niêm phong dùng cho xe và kho bãi cụ thể là vòng dây niêm 
phong dùng để niêm phong cửa xe và niêm phong cửa kho bãi; túi bằng giấy hoặc chất 
dẻo để bao gói và niêm phong. 

 
Nhóm 35: Mua bán vòng dây niêm phong, xi niêm phong, tem niêm phong, con dấu 
(đóng dấu), xi để niêm phong cho mục đích văn phòng, xi để niêm phong dùng cho xe và 
kho bãi, túi bằng da hoặc giấy hoặc chất dẻo để bao gói và niêm phong. 

 

 
(210) 4-2015-33366 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.1.24; 3.1.8 
(591) Đen, trắng, hồng 
(731) LEE, YONGJIN   (KR) 

109, Hyangsan-1ri Gochon-myeon, 
Gimpo-si Gyeonggi-do Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay; 

đồng hồ điện tử; mặt đồng hồ [dùng trong sản xuất đồng hồ]; hoa tai; vòng đeo chìa khóa 
[đồ trang sức rẻ tiền]; dây xích đồng hồ; huy chương; hạt dùng làm đồ trang sức; đồ nữ 
trang rẻ tiền có mạ kim loại quý [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ trang trí cho cá nhân 
bằng kim loại quý [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; dây bằng kim loại quý [đồ trang sức, đồ 
kim hoàn]; đây vàng [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; 
nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; vòng đeo ngang mắt cá chân [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; trâm cài đầu [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; đồ trang sức rẻ tiền cho phụ nữ; dây chuyền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; vòng đeo 
tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; mặt dây chuyền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; cái ghim 
[đồ trang sức, đồ kim hoàn].  

 
 

(210) 4-2015-33369 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 22.1.1; 2.9.1; A11.3.4 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng đậm, vàng, 

vàng nhạt, đỏ, đen, vàng đồng, xanh 
dương, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại dịch vụ 
Bảo Minh   (VN) 
Số 53 Thủ Khoa Huân, phường 1, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà), cà phê. 
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(210) 4-2015-33380 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) KUSUM PHARM LLC   (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-33387 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Trọng Hiếu  (VN) 
Số nhà 15, ngõ 86, đường Phùng 

Khoang, phường Trung Văn, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, máy bơm nước, máy rửa chén bát.  
 

Nhóm 08: Dao, kéo, thìa, dĩa, bàn là điện.  

 
Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm nấu nước dùng điện; bếp từ; nồi áp suất 

dùng điện; thiết bị lọc nước, nồi cơm điện.  

 
Nhóm 21: Đồ lau rọn, chổi quét thảm, ấm nấu nước, nồi, chảo không dùng điện  

 
Nhóm 35: Kinh doanh đồ gia dụng (ấm đun nước không dùng điện, chổi lau nhà, bếp ga), 

nồi, chảo, chổi. 
 

 
(210) 4-2015-33388 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 2.5.6; 2.7.23 

(591) Xanh lá, cam, đỏ, hồng, tím, xanh dương 
đậm, xanh dương nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Trang Thanh Minh Thư  (VN) 
Phòng 11.12 lô 4, chung cư Phú Thọ, 

đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn và cho lời khuyên liên quan đến dịch vụ y tế; dịch vụ tư vấn 

chăm sóc sức khỏe liên quan đến sữa mẹ (y tế); dịch vụ đánh giá sức khoẻ y tế; dịch vụ 

cung cấp thông tin y tế. 
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(210) 4-2015-33402 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 24.9.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Võ Thanh Phong   (VN) 
376 ấp An Hoà, xã Mỹ An Hưng B, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, hoá chất, vật liệu xây dựng, sắt 

thép, sách, văn hóa phẩm, băng viđêô, băng cát xét, đĩa nhạc, đồ dùng gia đình như: nồi, 

xoong, chảo, dao, đũa, kim khí điện máy như: tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, bách hoá các 

sản phẩm thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống không cồn, rượu, bia, thuốc lá, mỹ phẩm, đồ 

chứa đựng dùng trong gia đình, văn phòng phẩm, quần áo, giày dép, vải sợi, hàng may 

mặc, đồ điện như: ổ cắm, dây điện, quạt điện, phích điện, máy sấy tóc, điện tử như: ti vi, 

máy tính, loa, máy chiếu, lương thực thực phẩm, thực phẩm công nghệ, hàng nông lâm 

thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, phân bón, xe ô tô, xe gắn máy, đồ chơi trẻ em; đại lý 

mua bán, ký gửi hàng hóa các sản phẩm thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống không cồn, rượu, 

bia, thuốc lá, mỹ phẩm, đồ chứa đựng dùng trong gia đình, văn phòng phẩm, quần áo, 

giày dép; dịch vụ quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-33403 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.9.1; 26.4.3 

(591) Trắng, đỏ, nâu 

(540) 

 

(731) Võ Thanh Phong   (VN) 
376 ấp An Hoà, xã Mỹ An Hưng B, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 20: Salon và các hàng mộc gia dụng thuộc nhóm này như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, 

salon (bộ bàn ghế phòng khách).  

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, bách hoá như: các sản phẩm 

thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống không cồn, rượu, bia, thuốc lá, mỹ phẩm, đồ chứa đựng 

dùng trong gia đình, văn phòng phẩm, quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình như: nồi, 

xoong, chảo, dao, đũa, đồ điện như: ổ cắm, dây điện, quạt điện, phích điện, máy sấy tóc, 

hàng điện tử như: ti vi, máy tính, loa, máy chiếu, hàng kim khí điện máy như: tủ lạnh, 

máy giặt, điều hòa, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng gốm sứ; đại lý gửi hàng hoá các sản 

phẩm thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống không cồn, rượu, bia, thuốc lá, mỹ phẩm, đồ chứa 

đựng dùng trong gia đình, văn phòng phẩm, quần áo, giày dép; dịch vụ tiếp thị; giới thiệu 

và trưng bày sản phẩm.  
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(210) 4-2015-33429 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 3.13.1; A3.13.24; 4.1.2 
(591) Xám, đen 
(731) SHANGHAI LIANJING INVESTMENT 

CO., LTD.  (CN) 
Room 829-1, No. 1855 Cao'an Road, 
Jiading District, Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý, bạc thô hoặc dát mỏng; hộp đựng đồ trang sức; 

vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ trang sức, đồng hồ đeo tay. 
 

 
(210) 4-2015-33449 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiếng Vang 
Phương Đông  (VN) 
39/4D Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay ép đa năng; máy xay sinh tố; máy xay đậu nành; máy xay thịt; máy 

hút bụi; máy hút chân không thực phẩm. 
 

Nhóm 10: Ghế mát-xa toàn thân dùng điện; gối mát-xa dùng điện; máy mát-xa chân chạy 
điện; máy mát-xa vai chạy điện; máy mát-xa trị liệu; máy đo huyết áp; máy mát-xa bụng 
chạy điện. 

 
Nhóm 11: Vỉ nướng điện; nồi cơm điện; hộp cơm điện; bếp ga. 

 
Nhóm 28: Máy tập thể dục, cụ thể: máy chạy bộ; máy chạy bộ trên thảm; ghế tập bụng; 
xe đạp tập thể dục tại chỗ. 

 

 
(210) 4-2015-33501 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, cam, xám 
(731) Trung tâm Dừa Đồng Gò  (VN) 

ấp 1 (thửa đất số 51, 55, 58 tờ bản đồ số 
2 và thửa đất số 6, 13, 14, 32, 42 tờ bản 
đồ số 5), xã Lương Hòa, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu mật hoa dừa; rượu vang mật hoa dừa.  
 

Nhóm 35: Mua bán: rượu mật hoa dừa, rượu vang mật hoa dừa, đường mật hoa dừa, xi rô 
mật hoa dừa, nước màu mật hoa dừa. 

 

 
(210) 4-2015-33521 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-33522 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 8.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2015-33523 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 8.1.1; 8.1.6; 5.9.15; 3.4.18 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
722 

(210) 4-2015-33525 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 

Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-

3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn; tinh dầu; xà phòng; dung dịch cọ rửa; chất làm mềm vải 

[dùng để giặt]; mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; khăn giấy được thấm ướt sẵn dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 

đánh răng; chế phẩm giặt. 
 

Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy rửa bát đĩa; hệ thống 

hút bụi cho mục đích làm sạch; máy lọc; máy ép/máy nghiền chạy điện dùng cho mục 

đích gia dụng; máy khoan.  
 

Nhóm 11: Đèn điện; thiết bị sưởi ấm tay; nồi nấu dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu 

nướng; bếp nấu; vỉ nướng ga (thiết bị nấu nướng); đèn chiếu sáng; đèn; tủ lạnh; bóng đèn, 

dùng điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

Nhóm 18: Vali; bao/túi/bị/xắc; hộp/túi các cỡ để đựng mỹ phẩm (không có mỹ phẩm bên 

trong); địu; ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi mua hàng; túi xách tay; túi 

dùng cho thể thao. 

 

Nhóm 20: Rổ, không bằng kim loại; hòm mây đựng thực phẩm làm bằng chất dẻo; giá để 

«; hòm không bằng kim loại; hòm bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để 

lưu kho, vận chuyển]; đồ bọc quần áo [để cất giữ, lưu kho]; đồ đạc trong nhà; đệm; gối. 

 

Nhóm 24: Chăn; rèm tắm bằng vật liệu dệt; đồ bằng vải dùng cho giường; vải; tấm phủ 

[rộng] cho đồ nội thất; vải dệt, chăn bông; khăn vải dùng cho mỹ phẩm; khăn mặt bằng 

vải. 
 

 
(210) 4-2015-33555 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Cơ sở cà phê Đại Tài Phát  (VN) 
32/12 KV Yên Thuận, phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2015-33580 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám, nâu, đen 
(731) Hộ kinh doanh lẩu dê Tuyến 

Tránh  (VN) 
Tổ 18, khu phố Phi Kinh, phường Vĩnh 
Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 

uống. 
 

 
(210) 4-2015-33611 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.10 (540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Doha   (VN) 
Số 2, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản trị doanh nghiệp.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ trọng tài phân xử; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ tranh tụng; tư vấn pháp luật; dịch vụ công chứng.  

 

 
(210) 4-2015-33660 (220) 02.10.2013 

(641) 4-2013-22840 (441) 25.03.2016 
(531) 26.15.1; 3.7.17; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh lam, xám, da cam, 

trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư Hoàn 

Châu  (VN) 
41 đường Hô Bá Kiện, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản 
đã qua chế biến, rau quả tươi; mua bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, 
gia cầm và thủy sản. 

 

Nhóm 37: cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; cho thuê thiết bị làm sạch; làm sạch xe 
cộ; giặt khô; sửa chữa quần. 
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(210) 4-2015-33661 (220) 02.10.2013 

(641) 4-2013-22840 (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.17; 1.15.23; 26.15.1; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh lam, cam, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư Hoàn 

Châu   (VN) 
41 đường Hô Bá Kiện, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy nhăn; bìa nhăn; bao bì từ giấy và bìa; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa 

cứng; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; vật phẩm từ bìa cứng. 
 

Nhóm 29: Thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản sấy khô; 
thịt lợn muối xông khói; đậu đã được bảo quản; thực phẩm chế biến từ cá. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; xuất khẩu và mua bán hàng may mặc và 
giày dép; xuất khẩu và mua bán các mặt hàng bằng vải như thảm, vỏ đệm, chăn màn, rèm, 
ga trải giường, hàng dệt, đệm, gối. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; 
môi giới vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; dịch vụ lái xe. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may quần áo, trang phục; dịch vụ làm sạch không khí; tẩy trắng vải; 
nhuộm vải; xử lý vải. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tư vấn và cung cấp 
các giải pháp công nghệ thông tin, thiết kế phần mềm; thiết kế trang web; lập trình máy 
tính; thiết kế công nghiệp.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ 
quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-33668 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 29806 30.06.2015 AD 

(531) 26.3.23; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh nước biển nhạt, xanh đen, 

xanh cổ vịt, vàng nhạt, đen nhạt 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2015-33705 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.11.8 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ thương mại Đô Thành  (VN) 
Số 40, ngõ 255/89/1 đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh 
(LE AND ASSOCIATES LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2015-33706 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.4 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH Sản Xuất Dịch 

Vụ Thương Mại Đô Thành  (VN) 
Số 40, ngõ 255/89/1 đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh 

(LE AND ASSOCIATES LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-33725 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Giang Thuý Nghĩa  (VN) 
51/4 Âu Cơ, phường 14, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thiết bị nhà bếp: bồn rửa chén; thiết bị vệ sinh: vòi 
nước (lavabo), vòi sen, chậu rửa (lavabo), bàn cầu, khung tắm (phòng tắm kính), sản 
phẩm trang trí phòng vệ sinh, bồn tắm, bệ tiểu, sứ vệ sinh, thanh treo khăn, móc áo, vòi 
xịt vệ sinh, phòng tắm massage, phụ kiện vòi chậu rửa, vòi sen cây, đầu vòi sen, bảng sen, 
vòi sen tắm, phụ kiện vệ sinh; thiết bị trang trí nội thất.  
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(210) 4-2015-33760 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.5.2; 2.5.6 
(591) Xanh dương , xanh rêu, nâu, đen, trắng, 

vàng, đỏ 
(731) Nguyễn Văn Trung   (VN) 

Khu 6, phường Hải Yên, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bình phun thuốc trừ sâu, bình bơm thuốc trừ sâu, phụ kiện bình phun 

thuốc trừ sâu, phụ kiện bình bơm thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2015-33763 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Đinh Minh Chính  (VN) 

365 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử bán hàng qua internet như mua bán: nông sản, thực 

phẩm, quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng; quảng cảo; mua bán phần mÒn máy tính, mua 
bán nông sản, thực phẩm, quần áo, dày dép, vật liệu xây dựng; đại lý mua bán ký gửi: 
phần mÒn máy tính, nông sản, thực phẩm, quần áo, dày dép, vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất, ngoại thất; thiết kế kiến trúc; thiết kế xây dựng; thiết kế phần 
mềm máy tính, thiết kế tạo mẫu; thiết kế thời trang.  

 

 
(210) 4-2015-33764 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Đinh Minh Chính   (VN) 

365 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử bán hàng qua internet như mua bán: nông sản, thực 

phẩm, quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng; quảng cáo; mua bán phần mÒn máy tính, mua 
bán nông sản, thực phẩm, quần áo, dày dép, vật liệu xây dựng, trang thiết bị y tế; đại lý 
mua bán ký gửi, phần mÒn máy tính, nông sản, thực phẩm, quần áo, dày dép, vật liệu xây 
dựng.  
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(210) 4-2015-33784 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.10 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Nittan Việt Nam  

(VN) 
Số 6, đường 15, khu công nghiệp, đô thị 
và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540)  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Van động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; van động cơ 

dùng cho máy cắt cỏ; van động cơ dùng cho ô tô và xe máy.  
 

 
(210) 4-2015-33786 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.23; 26.15.15 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kính & Nhôm 

Hà Nội  (VN) 
Lô V2, khu công nghiệp Thuận Thành 3, 
xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm, nhôm lá, dây nhôm, khung kim loại dùng cho xây dựng, vật liệu gia cố 

bằng kim loại dùng cho xây dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, phụ kiện bằng kim 
loại cho xây dựng, công trình xây dựng bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng 
kim loại, khung cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, khung cửa sổ bằng kim 
loại. 

 
Nhóm 19: Kính xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, buồng thay quần áo 
tắm không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại, tấm cửa, không bằng kim loại, 
cửa, không bằng kim loại, lớp phủ mặt ngoài, không bằng kim loại, cho các công trình 
xây dựng. 

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa nhôm, 
kính, vật liệu xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, nhà ở, xưởng sản xuất, nhà phục vụ cho mục đích kinh 
doanh (kiốt, trung tâm thương mại, siêu thị). 

 
Nhóm 37: Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; giao thông thủy lợi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công theo yêu cầu của khách hàng các sản phẩm cụ thể: kính xây 
dựng, khung cửa. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, tư vấn thiết kế; nghiên cứu khoa học và công nghiệp; 
nghiên cứu kỹ thuật; quy hoạch xây dựng; phác thảo xây dựng; thiết kế công nghiệp; dịch 
vụ tư vấn, kỹ thuật và chuyên môn liên quan đến sản xuất và kiểm tra (thử nghiệm) các 
sản phẩm bằng kim loại và vật liệu xây dựng; dịch vụ thử nghiệm vật liệu. 

 

 
(210) 4-2015-33821 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hội Len Việt Nam  (VN) 
Văn phòng trong tòa nhà Viện Dệt may, 
số 478 đường Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 22: Len dạng thô hoặc đã được xử lý.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm bằng len; tư vấn, hỗ trợ kinh doanh nhằm 
mục đích liên kết các doanh nghiệp dệt.  

 

 
(210) 4-2015-33822 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; 2.9.1; 26.4.3 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Đại Phú Mỹ Hưng  
(VN) 
Số 512, T5B, số 229 phố Tây Sơn, 
phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Antraxit, than gầy, than cứng; chất đốt; nhiên liệu; than củi [nhiên liệu], than 

động vật, than thực vật [nhiên liệu]; than cốc; than đá; ete dầu mỏ, xăng; khí đốt, khí 
nhiên liệu; khí hóa rắn [nhiên liệu], khí ga hóa rắn [nhiên liệu]; khí đốt để thắp sáng, khí 
ga để thắp sáng; dầu xăng, nhiên liệu, gasolin; than non, than nâu; than bùn; dầu mỏ, 
Ligroin; Parafin, dầu hỏa; dầu mazut, nhiên liệu dùng cho động cơ.  

 
Nhóm 05: Tá dược dùng cho mục đích y tế; thuốc kháng sinh; chế phẩm hóa học dùng 
cho mục đích y tế: chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm hóa dược; 
thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm.  

 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; nhôm; lá nhôm, nhôm lá; thép góc; thùng bằng 
kim loại; đồng, thiếc; gang, dạng thô hoặc bán thành phẩm, phôi thép, thép đúc; phụ kiện 
bằng kim loại cho xây dựng; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồ chứa 
đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, vận chuyển], hợp kim sắt crôm, quặng crôm; crôm; 
thỏi kim loại thường; quặng sắt; quặng kim loại; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; bồn 
chứa bằng kim loại; magiê; bể chứa bằng kim loại; titan; vonfram; kẽm.  
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Nhóm 08: Lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; dao kéo; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ 
đào lỗ [công cụ cầm tay]; dụng cụ đào xới [công cụ cầm tay], cuốc [công cụ cầm tay], 
dao gọt, dao bào, dao cạo, bào; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; 
dụng cụ đục khắc, chạm trổ [công cụ cầm tay]; dao; kéo xén cỏ [dụng cụ cầm tay]; dao 
cắt, dao tỉa, dao xén; kéo cắt, kéo tỉa, kéo xén; lưỡi dao cạo, lưỡi dao bào, lưỡi lam; lưỡi 
cắt; bộ đồ ăn [dao, đĩa và thìa]; dụng cụ thái rau củ.  

 

Nhóm 09: ống vòi rồng chữa cháy, vòi chữa cháy, vòi cứu hỏa. 
 

Nhóm 10: Thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế, thiết bị sử dụng trong phân tích y tế, 
thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị 
phóng điện trị liệu, dụng cụ phóng điện trị liệu; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị dụng cụ 
cho nhân viên điều dưỡng, thiết bị dụng cụ cho hộ lý, thiết bị dụng cụ cho y tá; thiết bị vật 
lý trị liệu; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị tia 
X dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; đồ 
châu báu, đồ trang sức, đồ kim hoàn; platin (bạch kim) [kim loại]; kim loại quý dạng thô 
hoặc bán thành phẩm.   

 
Nhóm 17: Nhựa acrylic [bán thành phẩm]; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; nhựa tổng 
hợp [bán thành phẩm]; sợi bằng chất dẻo không dùng trong ngành dệt; nhựa mủ [cao su], 
latec [cao su]; cao su lỏng; khớp nối ống, không bằng kim loại, đầu nối ống, không bằng 
kim loại, mối nối ống, không bằng kim loại; chất dẻo bán thành phẩm; cao su, thô hoặc 
bán thành phẩm; cao su hòa tan, dung dịch cao su; cao su tổng hợp; ống vòi tưới nước; 
ống mềm không bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: ống nhánh không bằng kim loại; ống dẫn chịu áp [không bằng kim loại]; ống 
dẫn cứng, không bằng kim loại [xây dựng]; vật liệu gia cố, không bằng kim loại dùng cho 
xây dựng; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống cứng dẫn nước, 
không bằng kim loại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; thông tin về 
tài chính; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; đại lý bất động sản; quản 
lý bất động sản; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản], định giá tài chính 
[bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch 
vụ cầm đồ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ; dịch vụ thu tiền thuê nhà, 
bất động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát, giám sát việc xây dựng công trình, xây dựng; tư vấn xây 
dựng; thông tin về xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa 
sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; khai thác mỏ; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây 
dựng bến cảng, bến tàu; lắp đặt đường ống; lắp đặt giàn giáo; dịch vụ làm kín công trình. 

 

Nhóm 39: Sắp sếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi, đặt chỗ cho các chuyến 
đi; sắp xếp các chuyến đi trên biển; tham quan [du lịch]; vận chuyển hành khách; đặt chỗ 
cho các chuyến đi; dịch vụ hướng đẫn khách du lịch.  
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; dịch vụ trường nội trú; huấn 
luyện [đào tạo]; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch 
vụ dạy dỗ, dịch vụ hướng dẫn; trường mẫu giáo; đào tạo lại nghề.  
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(210) 4-2015-33824 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Văn 
Hiến  (VN) 
Số 431 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ, dụng cụ gia dụng như dao cạo, tông đơ điện, bộ đồ ăn (dao, thìa, dĩa); 

công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao; kéo; dụng cụ khoan; dụng cụ bằng sắt 
để cắt, xén, đẽo, gọt. 

 
Nhóm 16: Các loại văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy; 
đồ dùng dạy học bằng nhựa; bút; vở học sinh.   

 
Nhóm 35: Mua bán: các loại văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng hướng dẫn 
giảng dạy, đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút, vở học sinh; siêu thị bán các loại văn phòng 
phẩm, dụng cụ học sinh.  

 

 
(210) 4-2015-33892 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi; chỉ; tơ tằm đã xe thành sợi; tơ đã xe. 

 

 
(210) 4-2015-33902 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.11.3; A25.7.22 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Nước và Vệ sinh 

Môi trường Việt Nam   (VN) 
Số 11A, ngõ 43/1 phố Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 40: Xử lý chất thải; xử lý nước thải; xử lý nước sạch; xử lý khí thải.  
 

 
(210) 4-2015-33948 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) ANDREA BATES  (US) 

1890 Marietta Blvd, Atlanta, GA 30318, 

United States of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đồ uống được chế trên cơ sở cà phê; đồ uống được chế trên 
cơ sở trà; đồ uống được chế trên cơ sở ca cao. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn bao gồm nước trái cây ép và đồ uống có ga. 
 

 
(210) 4-2015-33960 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) EASY BIO, INC.   (KR) 

3 Fl., 310, Gangnam-daero, Gangnam-

gu, Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn chăn nuôi; chế phẩm chứa nguyên tố vi 

lượng dùng cho người và động vât; tác nhân hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; 

chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm (dùng cho mục đích thú y); chất bổ sung protein 

cho động vật; chất bổ sung ăn kiêng cho mục đích thú y.  
 
 

(210) 4-2015-34040 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 6.1.2; 5.9.12; A5.5.20 

(591) Đen trắng 

(540) 

  

(731) Phan Thị Mai Trinh  (VN) 
49/1B Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; căng tin. 
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(210) 4-2015-34070 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Hải  (VN) 
677/134 KP4, phường Hiệp Thành, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ví đựng tiền; ví bỏ túi; túi xách tay; dây đai bằng da thuộc. 
 

Nhóm 30: Bánh qui; bánh mì; bánh kẹo không tẩm dược liệu; bánh quế; bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2015-34100 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 
(731) SHENZHEN I-SMILE TECHNOLOGY 

CO., LIMITED  (CN) 
Rm503 Hualianfa Building, No. 2006 
Huaqiang North Road, Futian Distric, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy nghe nhạc âm 

thanh nổi cho cá nhân; máy hát tự động; tai nghe, dây điện; bộ nối [điện]; pin ganvanic; 
thiết bị sạc pin; vỏ hộp loa; máy bộ đàm xách tay.  

 
 

(210) 4-2015-34166 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION   (JP) 
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn; máy nén; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; máy 

phát điện, máy phát điện xoay chiều; động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; bơm 
nhiên liệu dùng cho động cơ xe cộ mặt đất; máy gia công kim loại; người máy công 
nghiệp; máy hút bụi chân không dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 09: Thiết bị đo bằng điện; bảng điều khiển điện; bảng phân phối điện; máy biến thế 
điện; bộ đảo điện; bộ biến đổi điện; thiết bị tiếp xúc điện từ; bộ ngắt mạch điện; thiết bị 
cung cấp năng lượng điện; thiết bị cấp điện liên tục; hệ thống điện cho việc điều khiển từ 
xa các thao tác công nghiệp; bộ điều khiển bằng điện cho động cơ phụ; thiết bị và dụng cụ 
điều khiển điện tử dùng cho xe cộ mặt đất; bộ khuếch đại dùng cho động cơ phụ; công tơ 
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điện; máy giám sát ghi hình; thiết bị viễn thông; thiết bị dẫn đường cho xe cộ (máy vi tính 
gắn trong); thiết bị điều khiển số máy tính hóa; mạch tích hợp; mạch tích hợp kích cỡ lớn; 
máy vi tính, chương trình máy vi tính, vệ tinh nhân tạo; màn hình tinh thể lỏng; thiết bị 
hiển thị màn hình rộng LCD, thiết bị điều khiển điện tử dùng cho hệ thống phanh cho xe 
cộ trên mặt đất; thiết bị điều khiển logic lập trình được; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị hiển 
thị điện tử lập trình được; máy thu hình. 

 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống chiếu sáng; đèn điện; đi ốt phát sáng để chiếu sáng; thiết 
bị làm nóng nước bằng điện; thiết bị và hệ thống điều hòa không khí; thiết bị sưởi ấm; 
thiết bị và hệ thống làm lạnh; tủ lạnh; thiết bị làm sạch không khí; máy giữ độ ẩm; thiết bị 
sấy không khí; quạt điện; thiết bị và hệ thống thông gió; bơm nhiệt; thiết bị sấy khô tay; 
thiết bị và hệ thống nấu nướng; thiết bị tinh lọc nước; thiết bị tạo ozon dùng cho máy móc 
và thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-34212 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) MR. SOMBOON 

WEERACHATWATTANA  (TH) 
1524/13 Moo7 Tambon Theparak, 
Amphoe Mueang, Samutprakan Province 
10270, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; kem làm trắng da, chế phẩm chống nắng; phấn trang điểm; 

phấn dùng cho cơ thể; xà phòng; nước thơm dùng cho cơ thể: dầu gội đầu, nước xức tóc; 
keo xịt tóc chế phẩm uốn tóc; chế phẩm làm bóng răng giả; chế phẩm làm sạch răng giả.  

 

 
(210) 4-2015-34252 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(731) REVAMP INTERNATIONAL PTE 

LTD   (SG) 
140 Paya Lebar Road, #08-04 Az@Paya 
Lebar, Singapore 409015  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy dùng cho tóc; dầu dưỡng tóc dùng để phục hồi tóc; dầu dưỡng dùng 

cho tóc; mỹ phẩm dùng cho tóc; chất dùng để chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc tóc; 
thuốc nhuộm tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chất nhuộm tóc; chất dưỡng tóc; mỹ phẩm tóc; 
chế phẩm dùng để chải tóc; nước xức tóc; chất dưỡng ẩm cho tóc; dầu dùng cho tóc; chất 
giúp phục hồi tóc lâu dài; chế phẩm dùng cho tóc dạng xịt; nước xức dùng để bảo vệ tóc; 
nước thơm dùng để tạo kiểu tóc; dầu gội đầu; chế phẩm xịt tóc; nước thơm giúp dưỡng tóc 
khỏe; chất làm dầy tóc; chế phẩm uốn sóng tóc lâu dài; chế phẩm dùng để uốn và tạo kiểu 
tóc; chế phẩm dùng để tạo kiểu tóc; chất dùng để tạo kiểu tóc; chất dính dùng để gắn tóc 
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giả; gel dùng cho tóc; chế phẩm dùng cho tóc dạng kem sệt; chế phẩm dùng cho tóc dạng 
sáp; chất bổ dùng cho tóc (không phải là thuốc).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn làm đẹp; dịch vụ tư vấn về sắc đẹp; thẩm mỹ viện; dịch vụ làm 
đẹp; dịch vụ thẩm mỹ sắc đẹp; dịch vụ tư vấn liên quan đến diện mạo của một cá nhân 
(tóc, sắc đẹp, mỹ phẩm); dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ nhuộm tóc; dịch vụ cắt tóc; dịch 
vụ thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ tạo kiểu tóc; dịch vụ gội đầu; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ tẩy 
lông.  

 

 
(210) 4-2015-34276 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) YUPOONG, INC.  (KR) 

416-1, Guro-dong, Guro-gu, Seoul, 
Republic of Korea (or South Korea) 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục cụ thể là yếm, quần áo thể dục; mũ che tai (trang phục); 

găng tay (trang phục); mũ giấy (trang phục); dải băng buộc đầu (trang phục); mũ trùm 
đầu (trang phục); áo vét (còn gọi là áo jacket) (trang phục); quần dài; áo sơ mi; áo phông 
ngắn tay; đồ đi chân, cụ thể là giày thể thao, giày đá bóng và giày trượt tuyết; đồ đội đầu, 
cụ thể là mũ lưỡi trai (đồ đội đầu), mũ; cà vạt lớn buộc dưới cằm; khăn mòng có họa tiết 
để quấn quanh đầu hoặc quàng cổ (bandana); mũ nồi; lưỡi trai của mũ lưỡi trai; khung mũ 
(cốt khung); đồ đội đầu; mũ tế của giám mục (mũ); lưỡi trai (của mũ); mũ chỏm; mũ hở 
đỉnh đầu có lưỡi trai để che nắng; mũ chỏm cao; khăn xếp; mũ hở đỉnh đầu có lưỡi trai (để 
làm mũ); khăn quàng cổ; khăn trùm vai. 

 
 

(210) 4-2015-34290 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần NOVAGROUP  

(VN) 
V5 lầu 3, Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu 
Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 29: Yến sào; tổ yến (đã chế biến); sữa, đồ uống làm từ sữa.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cacao, cà phê, chè.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau tươi; quả tươi; hạt giống cây; thức ăn cho động vật. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng, hàng thực phẩm công nghệ, 
thực phẩm (bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, ngô, khoai, sắn, các loại đậu đỗ, chè, cà phê, 
cacao, trái cây, rau, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, hải sản (cá, tôm, cua, mực), gia cầm, 
trứng. 

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-34298 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Việt Anh  
(VN) 
Đường 57C, xã Yên Tiến, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ; đồ gỗ mỹ nghệ; tre; giỏ, rổ, sọt, không bằng kim 

loại  
 

 
(210) 4-2015-34305 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.11.3; 18.3.21; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đen, đỏ, đỏ nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Bình Tây  (VN) 
Đường tỉnh 835, ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; thiết bị sưởi phòng dùng điện; thiết bị sưởi phòng dùng 

nước nóng; thiết bị sưởi chân dùng điện; thiết bị sưởi sàn dùng điện; thiết bị sinh hơi 
nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); 
thiết bị thông gió (điều hòa không khí) dùng cho xe cộ; hệ thống cung cấp nước; thiết bị 
lọc nước, thiết bị hong khô tay dùng cho phòng vệ sinh; thiết bị phân phối nước; máy điều 
hòa không khí; đồ sưởi ấm giường; bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng); lồng 
sưởi bằng điện hoặc không bằng điện; đệm và chăn được làm nóng bằng điện, không dùng 
cho mục đích y tế; ấm điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ và các dụng cụ đo thời gian.  

 
Nhóm 16: Giấy; tập vở học sinh; tập vở sinh viên; sổ tay; tập (vở) tô màu; giấy viết, giấy 

bao gói; giấy vẽ, bìa cứng, bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy, hộp bằng bìa cứng hoặc 

giấy, phiếu/thẻ/danh thiếp; giấy bao gói; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn 

phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; bảng vẽ; dụng cụ vẽ; 

vật liệu vẽ; tập giấy vẽ; bút vẽ; hộp đựng dụng cụ vẽ; bút lông; máy chữ; dao rọc giấy; kẹp 
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tài liệu; giá nhỏ chia ngăn dùng để đựng văn phòng phẩm; hộp đựng con dấu; đồ dùng để 

hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này); túi, phong bì nhỏ 

bằng chất dẻo dùng để đóng gói; chữ in; bản in đúc (clisê).  

 

Nhóm 18: Cặp học sinh; ba lô học sinh; cặp văn phòng; ba lô du lịch; túi xách; túi đeo.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ quản lý dự án 

đầu tư và quản lý doanh nghiệp; dịch vụ điều hành kinh doanh cho khách sạn; hỗ trợ quản 

lý kinh doanh; siêu thị sách; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí; xuất nhập khẩu sách, 

văn hóa phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 

đích bán lẻ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; kinh doanh siêu thị, 

mua bán: lương thực, thực phẩm (thịt đóng gói, thịt đóng hộp, thịt hun khói, giò, chả, xúc 

xích, bánh bao, bánh mì, bánh ngọt, kẹo, gia vị, hồ tiêu, lạc, gạo, cà phê, chè, thuốc lá, 

sữa), rau quả sạch chưa chế biến, nước ép trái cây, nước ép rau, rượu mạnh, rượu vang, 

bia, đồ uống có cồn, đồ uống có ga, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, nước hoa, xà 

phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, chế phẩm nhuộm tóc, sơn, chất nhuộm màu, chất tẩy 

rửa, bàn chải đánh răng, khăn lau bằng vải, vật liệu xây dựng bằng kính, đồ gỗ mỹ nghệ, 

bàn ghế, giường, tủ, đồ nội thất, bát, đĩa, lọ hoa bằng thủy tinh, thiết bị vệ sinh bằng sứ, 

thiết bị vệ sinh bằng inôc, rổ làm bằng kim loại, rổ nhựa, chổi quét, khăn mặt, địu trẻ em, 

vải, thảm, chăn, ga, gối, đệm, giấy viết, giấy vệ sinh, bút viết, lịch để bàn, giày da, túi 

xách, quần áo, búp bê, xe cộ đồ chơi, đồng hồ, trang sức, dụng cụ để mài, máy xay sinh 

tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun nước siêu tốc, đèn điện, nồi cơm cắm điện, 

phích nước, thiết bị âm thanh (loa đài, âm ly), các loại máy ghi âm, ghi hình, máy chụp 

ảnh, điện thoại, máy tính, hoa giả, hoa tươi, hoa khô, thuốc lá, thuốc lào, vải, len, sợi, chỉ 

khâu, hàng dệt, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng cụ dạy học, băng đĩa âm thanh, 

băng đĩa hình ảnh, thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, 

giày dép, hàng da và giả da. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn các loại sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, tem 

nhãn, bao bì trên tất cả chất liệu.  
 

Nhóm 44: Trồng cây lâu năm, trồng trọt, chăn nuôi động vật.  
 

 
(210) 4-2015-34343 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Lê Việt Trúc  (VN) 
Số 37 Nguyễn Tất Thành, khu phố Lạc 

Hóa 2, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, phụ kiện thời trang (ví, thắt lưng (dây nịt), giày 

dép, ba lô, túi xách). 
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(210) 4-2015-34350 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) RESTORATION HARDWARE, INC.  

(US) 
15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, 
California 94925, USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc, cụ thể là ghế, ghế dài giống như giường, ghế dài, ghế dài có đệm, ghế 
xô-pha có hai chỗ ngồi đối diện nhau, ghế trường kỷ, ghế trường kỷ có giường ngủ, 
giường, đi văng, giường cũi của trẻ con, tủ nhỏ có nhiều ngăn, bàn để đầu giường, ghế tựa, 
ghế dài nằm chơi, ghế không có tay vịn, ghế bành, ghế dùng cho bàn ăn, ghế ngồi dạng 
túi (ghế được tạo bởi một túi lớn bên trong có chứa các hạt), bàn dùng để uống nước, bàn 
để sát tường khác bàn chính, bàn gắn vào tường, bàn ăn, bàn nhỏ để dùng khi cần đến, 
bàn dùng để thay đồ cho trẻ em, tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em, tủ sách, tủ đựng đồ 
đạc, tủ, bàn làm việc, tủ ly, giá nhỏ chia ngăn, tủ có nhiều ngăn ở giữa, và vali du lịch 
được sử dụng như bàn; giá đỡ; ghế đẩu; ghế đẩu có bậc lên xuống không bằng kim loại; 
đồ đạc ngoài trời; vỏ bọc dùng cho đồ đạc; đệm; gối; gối dùng để ngồi trên sàn nhà; gối 
ngủ; gối dài; nệm; đệm có những chóp cao, cụ thể là nệm nhồi lông; gối nhỏ hoặc ghế 
thấp dùng để quỳ khi làm vườn; túi ngủ; nôi có mui bằng mây đan; đồ đạc dùng trong 
buồng tắm, cụ thể là gương, tủ nhiều ngăn, giá rửa mặt, tủ đựng thuốc, kệ (thường để cài 
đặt bồn rửa) và bộ giá đỡ có một hoặc nhiều cửa ở phía mặt, giá, bàn trang điểm, kệ, giá 
để treo khăn, ghế đẩu dùng trong phòng tắm, xe đẩy có bánh dùng trong phòng tắm, thanh 
treo rèm tắm, và các bộ phận của những sản phẩm trên; khung ảnh; bảng thông báo; 
manơcanh cho thợ may quần áo; đồ ngũ kim xếp nếp, cụ thể là thanh treo màn cửa, móc 
rèm và hình trạm đầu mái; mành che nắng cửa sổ; đồ trang trí tường, cụ thể là giá và 
gương; giá treo áo choàng; giá để tạp chí; giá để khăn; .giá dùng trong phòng tắm; giá để 
hành lý dạng đồ đạc; giá để rượu; giá để bày hàng; giá bằng kim loại để cất giữ củi; hộp 
trang trí làm bằng gỗ; đồ trang trí dùng cho gia đình và vườn làm bằng gỗ, tấm gỗ dùng 
để trang trí; đồ trang trí dùng trong gia đình và vườn làm bằng nhựa đúc; giá đỡ dùng cho 
« dùng ngoài hiên. 

 

 
(210) 4-2015-34367 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, nâu, đen, vàng đậm 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Tư vấn và Đầu tư Việt Nam  
(VN) 
T1 lô E9 tòa nhà Vimeco, đường Phạm 
Hùng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-34447 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 26.3.23; 26.3.2 
(731) GUANGDONG MCDODO 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
Room 3205, No.490 Tianhe Road, 
Tianhe District, Guangzhou City, 
Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ bảo vệ điện thoại di động; pin điện; thiết bị sạc cho pin điện; đầu nối cho 

dây điện, tai nghe; cốc sạc điện thoại dùng trong xe ô tô; phích cắm, ổ cắm và các công 
cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp].  

 

 
(210) 4-2015-34464 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 29884 14.07.2015 AD 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là: thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc, cụ thể là: hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý, bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm.  

 

 
(210) 4-2015-34465 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 29882 13.07.2015 AD 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là: thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc, cụ thể là: hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý, bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm.  

 

 
(210) 4-2015-34466 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 29883 13.07.2015 AD 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là: thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc, cụ thể là: hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý, bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm.  

 

 
(210) 4-2015-34475 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.3; 4.3.19 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Khổng Kim Phụng  (VN) 
169/9 Gia Phú, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; trà ướp lạnh; trà; đồ uống trên 
cơ sở trà; kem trái cây [đá lạnh]. 

 
Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước ép trái cây; 
nước sinh tố; xi rô dùng cho đồ uống; đồ uống không có cồn. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán cà phê; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2015-34486 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) Công ty TNHH thiết bị nông 
nghiệp hiện đại Bilang Hưng 
Yên - Việt Nam  (VN) 
Thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ (không phải dụng cụ cầm tay); thiết bị và phụ 

tùng máy nông nghiệp; máy cắt; máy phát điện. 
 

 
(210) 4-2015-34488 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị nông 
nghiệp hiện đại BiLang Hưng 
Yên - Việt Nam  (VN) 
Thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ (không phải dụng cụ cầm tay); thiết bị và phụ 

tùng máy nông nghiệp; máy cắt; máy phát điện. 
 
 

(210) 4-2015-34489 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A26.11.9; 26.13.25 (540) 

  

(731) Trường đại học Khoa học Tự 
nhiên TP.HCM - Đại học Quốc 
gia thành phố Hồ Chí Minh  
(VN) 
227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện; khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; khảo thí giáo dục; 

huấn luyện; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho 

người khác; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học.  
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(210) 4-2015-34500 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.3.1; A26.3.6 
(731) ASIAN TOP TRADING LIMITED  

(HK) 
Room 8, 6/F, Ho Lik Centre, 66A Sha 
Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đót thuốc lá điếu; giấy 

cuốn thuốc lá; hộp thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-34515 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 154209463 14.09.2015 FR 

(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN   (FR) 
1 rue Volney, 75002 Paris France  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; chế phẩm chăm sóc da không dùng cho mục đích y tế; xà phòng 
tắm; chế phẩm dùng để tắm và chăm sóc cơ thể cụ thể là gel dùng để tắm vòi hoa sen, gel 
dùng để tắm, dầu để tắm, ngọc trai dùng để tắm.  

 

 
(210) 4-2015-34516 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 154202433 07.08.2015 FR 

(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN    (FR) 
1 rue Volney, 75002 Paris France  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; chế phẩm chăm sóc da không dùng cho mục đích y tế; xà phòng 
tắm; chế phẩm dùng để tắm và chăm sóc cơ thể cụ thể là gel dùng để tắm vòi hoa sen, gel 
dùng để tắm, dầu để tắm, ngọc trai dùng để tắm.  

 
 

(210) 4-2015-34521 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 2.9.8; 26.2.7 
(591) Vàng, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại phát triển Nhất 
Tín  (VN) 
220 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim 
loại vận chuyển được; kim loại thường và các hợp kim của chúng, vật liệu kim loại dùng 
cho đường sắt, ống kim loại, két sắt.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị trường, quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và 
thư tín; dịch vụ khai thác cũng thuộc nhóm này như: cho thuê kho bãi, xếp dỡ hàng hóa; 
dịch vụ vận tải giao nhận hàng hoá (logistics); dịch vụ lai dắt tàu thuyền; cung ứng và cho 
thuê tàu thuyền; môi giới vận tải; cho thuê container; vận tải bằng ô tô và tàu thủy; dịch 
vụ bao gói hàng hóa; dịch vụ hoa tiêu; môi giới hàng hải.  

 

 
(210) 4-2015-34589 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A26.4.24; 4.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Mỹ Thịnh  
(VN) 
Số 18, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-34591 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 67320 08.06.2015 JM 

(731) APPLE INC  (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím 

máy vi tính; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng, máy tính xách tay; dây cáp, màn hình và 
màn hình hiển thị, chuột và tấm lót chuột, thiết bị dạng bút dùng để ghi hình vẽ / chữ viết 
bằng tay trực tiếp lên màn hình cảm ứng, máy in, ổ đĩa và ổ đĩa cứng của máy vi tính; pin 
ắc quy; phần mềm máy tính; bộ đầu nối, bộ nối, bộ chíp, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), 
gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối 
tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị ghép nối) và bộ điều hợp 
điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; trong đó, các chương trình và phần 
mềm trong nhóm này là các chương trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống được. 
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(210) 4-2015-34595 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 86659907 11.06.2015 US 

  
(731) EDELMAN, INC.  (US) 

200 E. Randolph Street, 63rd Floor, 
Chicago, Illinois 60601, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Quan hệ công chúng; tiếp thị truyền thông; dịch vụ xây dựng thương hiệu, cụ 

thể là tư vấn, phát triển, lập kế hoạch, tiếp thị và quản lý các thương hiệu cho các doanh 
nghiệp; chuẩn bị các bài thuyết trình nghe nhìn để sử dụng trong quảng cáo; các dịch vụ 
quảng cáo, cụ thể là quảng cáo các hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng việc sắp xếp 
và tiến hành các sự kiện quảng cáo tiếp thị và thông qua việc phân phối các tài liệu quảng 
cáo dạng in, dạng điện tử, dạng nghe nhìn; đại lý quảng cáo có chức năng tư vấn chiến 
lược truyền thông xã hội; cung cấp tư vấn tiếp thị trong lĩnh vực truyền thông xã hội, phân 
tích tiếp thị trên mạng xã hội, chuẩn bị quảng cáo theo đơn đặt hàng cho người khác, 
chuẩn bị và thực hiện việc quảng cáo và các chiến dịch tiếp thị trên mạng xã hội cho 
người khác, chuẩn bị quảng cáo cho người khác dưới hình thức các bài thuyết trình nghe 
nhìn và tương tác và chuẩn bị các tài liệu quảng cáo và bán hàng cho người khác; soạn 
thảo tài liệu quảng cáo cho người khác; quan hệ công chúng cho người khác; dịch vụ quan 
hệ công chúng, cụ thể là các dịch vụ xử lý khủng hoảng truyền thông và tư vấn liên quan 
đến các chiến lược kinh doanh, cụ thể là phát triển và thực hiện các chương trình xử lý 
khủng hoảng truyền thông; lập chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực quan hệ truyền 
thông; nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng, nghiên 
cứu tiếp thị trên mạng xã hội và tiến hành khảo sát kinh doanh và nghiên cứu thị trường; 
dịch vụ quảng cáo và tiếp thị, cụ thể là xúc tiến các dịch vụ giải trí của người khác, xúc 
tiến các cuộc thi đấu và các sự kiện thể thao cho người khác. 

 
Nhóm 42: Đại lý thiết kế đồ họa.  

 

 
(210) 4-2015-34596 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) EDELMAN, INC.   (US) 

200 E. Randolph Street, 63rd Floor, 
Chicago, Illinois 60601, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Quan hệ công chúng; tiếp thị truyền thông; dịch vụ xây dựng thương hiệu, cụ 

thể là tư vấn, phát triển, lập kế hoạch, tiếp thị và quản lý các thương hiệu cho các doanh 

nghiệp; chuẩn bị các bài thuyết trình nghe nhìn để sử dụng trong quảng cáo; các dịch vụ 

quảng cáo, cụ thể là quảng cáo các hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng việc sắp xếp 
và tiến hành các sự kiện quảng cáo tiếp thị và thông qua việc phân phối các tài liệu quảng 

cáo dạng in, dạng điện tử, dạng nghe nhìn; đại lý quảng cáo có chức năng tư vấn chiến 

lược truyền thông xã hội; cung cấp tư vấn tiếp thị trong lĩnh vực truyền thông xã hội, phân 
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tích tiếp thị trên mạng xã hội, chuẩn bị quảng cáo theo đơn đặt hàng cho người khác, 
chuẩn bị và thực hiện việc quảng cáo và các chiến dịch tiếp thị trên mạng xã hội cho 

người khác, chuẩn bị quảng cáo cho người khác dưới hình thức các bài thuyết trình nghe 

nhìn và tương tác và chuẩn bị các tài liệu quảng cáo và bán hàng cho người khác; soạn 
thảo tài liệu quảng cáo cho người khác; quan hệ công chúng cho người khác; dịch vụ quan 

hệ công chúng, cụ thể là các dịch vụ xử lý khủng hoảng truyền thông và tư vấn liên quan 

đến các chiến lược kinh doanh, cụ thể là phát triển và thực hiện các chương trình xử lý 
khủng hoảng truyền thông; lập chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực quan hệ truyền 

thông; nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng, nghiên 
cứu tiếp thị trên mạng xã hội và tiến hành khảo sát kinh doanh và nghiên cứu thị trường; 

dịch vụ quảng cáo và tiếp thị, cụ thể là xúc tiến các dịch vụ giải trí của người khác, xúc 

tiến các cuộc thi đấu và các sự kiện thể thao cho người khác. 
 

 
(210) 4-2015-34606 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 25.5.2 
(731) DISCOVERY COMMUNICATIONS, 

LLC   (US) 

One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, United States of 

America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bản ghi dữ liệu âm thanh-hình ảnh; băng ghi âm; đĩa viđêo; đĩa dữ liệu nén; đĩa 

DVD và phần mềm đa phương tiện được ghi trên ổ CD-ROM; đoạn viđêo ngắn được ghi 
có thể tải xuống được; đoạn âm thanh ngắn, văn bản, và đồ họa được ghi dùng cho máy 

tính cá nhân và thiết bị không dây cầm tay; phần mềm tải xuống được dùng cho thiết bị di 

động.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, cụ thể là truyền âm thanh và hình ảnh được ghi liên tục 

thông qua mạng internet, mạng cáp quang, mạng vô tuyến, qua vệ tinh hoặc qua mạng đa 
phương tiện tương tác; dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng internet; 

truyền thông tin liên quan đến lĩnh vực nghe nhìn; dịch vụ phát thanh truyền hình; phát 

thanh truyền hình cáp; phát thanh truyền hình vệ tinh; dịch vụ truyền thông di động liên 
quan đến truyền thông tin giải trí đa phương tiện bằng điện tử; dịch vụ phát thanh từ xa; 

dịch vụ phát thanh qua mạng (web); dịch vụ truyền hình ảnh (viđêô) theo yêu cầu; cung 

cấp diễn đàn trực tuyến để truyền tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính, cung cấp 
phòng chát (nói chuyện) trực tuyến và bản tin điện tử  dùng để truyền tin nhắn về lĩnh vực 

lợi ích chung. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các chương trình giải trí đa phương tiện về 

lĩnh vực lợi ích chung và cung cấp thông tin giải trí dưới nhiều dạng truyền thông khác 

nhau; cung cấp thông tin giải trí liên quan đến chương trình truyền hình qua mạng máy 
tính toàn cầu; sản xuất các chương trình truyền hình; sản xuất các chương trình đa phương 

tiện; sản xuất phim.  
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(210) 4-2015-34608 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.1; A26.11.12; 26.1.2 

(731) DONGSHAN LONGSHENG FOOD 

CO., LTD.   (CN) 
No.6, Donghuan Rd., Xipu Town, 

Dongshan County, Zhangzhou, Fujian, 

China.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá (không còn sống); động vật có vỏ cứng (không còn sống); thực phẩm làm từ 

cá; trứng cá đã chế biến; động vật giáp xác (không còn sống); thịt đóng hộp. 
 
 

(210) 4-2015-34622 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) BASF SE   (DE) 

Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen am 

Rhein, Germany 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp, phổ biến là chất phụ trợ và chất phụ gia 

để sản xuất các loại nhựa nhân tạo, nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô.  
 

Nhóm 17: Chất dẻo hoặc nhựa nhân tạo dạng đùn ép.  
 
 

(210) 4-2015-34647 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.9; 26.1.10; 26.1.12 

(731) GUANGDONG HUAYU 
ELECTRONICS CO., LTD.  (CN) 

3rd Floor, Building E,No.3 Industrial 
Park of Longdong, Tianhe District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, 

China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ biến đổi, điện; đi ốt phát quang [LED]; cực góp điện; tụ điện; vật liệu cho 

mạch điện chính [dây, dây cáp]; bộ chỉnh lưu dòng điện; màn hình huỳnh quang; điện trở; 

chất bán dẫn; bộ cảm biến điện. 
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(210) 4-2015-34649 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Hoàng Anh   (VN) 
Số 35 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ 
Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp gấp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp và phụ tùng xe đạp điện gồm 

những bộ phận sau: khung xe đạp, tay lái xe đạp, các bộ phận của tay lái xe đạp, bộ phận 
của phần đầu khung xe đạp, líp xe đạp, bánh răng (của xe đạp điện), yên xe, vỏ bọc yên 
xe, cột trụ cho phần yên ngồi của xe đạp, ống của cột trụ cho phần yên ngồi của xe đạp, 
bàn đạp trục cho khung xe đạp, lốp xe đạp, bánh xe đạp, săm xe đạp, nan hoa xe đạp, trục 
đứng để lắp tay lái xe đạp, cái đèo hàng của xe đạp, chắn bùn xe đạp, xích xe đạp, hộp 
xích xe đạp, dây chuyển động dùng để nối các bánh xe, trục bánh xe đạp, phanh và cái 
đòn bẩy xe đạp, đai và kẹp đỡ bàn chân (của xe đạp đua).  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: xe đạp, xe đạp gấp, xe đạp điện và xe đạp điện có 
thể gập lại được, các bộ phận cấu trúc của các loại xe đạp nói trên, phụ tùng cho xe đạp 
cho xe đạp gấp, cho xe đạp điện và cho xe đạp điện có thể gập lại được cụ thể là: khung 
xe đạp, tay lái xe đạp, các bộ phận của tay lái xe đạp, bộ phận của phần đầu khung xe 
đạp, lip xe đạp, bánh răng (của xe đạp điện), yên xe, vỏ bọc yên xe, túi đeo sau yên xe (bộ 
phận của xe đạp), cột trụ cho phần yên ngồi của xe đạp, ống của cột trụ cho phần yên ngồi 
của xe đạp, bàn đạp, trục cho khung xe đạp, lốp xe đạp, bánh xe đạp, săm xe đạp, nan hoa 
xe đạp, bơm cho xe đạp, trục đứng để lắp tay lái xe đạp, cái đèo hàng của xe đạp, chắn 
bùn xe đạp, xích xe đạp, hộp xích xe đạp, dây chuyển động dùng để nối các bánh xe, trục 
bánh xe đạp, phanh và cái đòn bẩy xe đạp, đai và kẹp đỡ bàn chân (của xe đạp đua), ghế 
ngồi an toàn của xe đạp cho trẻ em (bộ phận của xe đạp), giá gác hành lý của xe đạp (bộ 
phận của xe đạp), giá gác hành lý sau xe đạp (bộ phận của xe đạp), chuông xe đạp, chắn 
bùn xe đạp, chân chống xe đạp, gương hậu xe đạp, miếng vá cho lốp xe, xe đẩy trẻ con, 
giá đựng hàng cho xe đạp (bộ phận của xe đạp), miếng vá săm lốp xe có sẵn keo dán, bơm 
xe đạp, tay nắm của tay lái xe đạp, túi đựng gắn với xe đạp (bộ phận của xe đạp), giá gác 
hành lý gắn trên mui xe ô tô (bộ phận của xe ô tô), vỏ bọc tay nắm của tay lái xe đạp, 
phần thân của tay lái xe đạp, xe tải có mui, cái giỏ đèo hàng gắn với xe đạp (bộ phận của 
xe đạp), bánh xe cho xe đạp, các bộ phận phụ tùng của xe đạp, vành cho bánh xe máy. 

 

 
(210) 4-2015-34659 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1 
(731) ETERNAL MATERIALS CO., LTD.  

(TW) 
No. 578, Chien-Kung Road, Kaohsiung, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp dạng thô; nhựa nhân tạo dạng thô; po-li-xti-ren chưa xử lý; nhựa 
và chất dẻo dạng thô; nhựa acrylic, dạng thô; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; 
đơn hợp acrylic dạng thô; hóa chất cảm quang sử dụng trong sản xuất các loại nhựa UV. 

 
Nhóm 02: Sơn phủ, mực in, véc ni, sơn. 

 

 
(210) 4-2015-34667 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.15; 1.15.24 
(591) Xanh ngọc bích, đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH năng lượng 
Phương Nam  (VN) 
Số 53 đường 11, KDC 6A, ấp 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2015-34680 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.9; A26.11.12; 26.13.25; 1.15.23 (540) 

  

(731) Giang Thúy Nghĩa   (VN) 
51/4 Âu Cơ, phường 14, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: máy in kỹ thuật số, phụ kiện máy in, mực in, vật 

liệu xây dựng, vật tư quảng cáo, vật liệu quảng cáo, thiết bị máy móc quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-34712 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.14; 26.1.2; 1.15.23; 2.9.20 
(591) Xanh dương, cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ 
Thumbtelling  (VN) 
EE2 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Kẽm. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 31: Khoai tây tươi; cà rốt tươi; gừng tươi; khoai lang tươi. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản sách; hướng dẫn nghề nghiệp.  
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(210) 4-2015-34725 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 1.3.1 (540) 

  

(731) Thái Hải Bình  (VN) 
Số 10 ngõ 8, phố Lê Lợi, phường 

Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; dịch vụ tính toán 

bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính. 
 

 
(210) 4-2015-34730 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH chế biến nước 
chấm MEKONG  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá thịt (không còn sống); sữa; đồ uống làm từ sữa; nước 

mắm; dầu ăn. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các loại: nước mắm, nước mắm tỏi, nước 

mắm pha sẵn nước mắm đóng chai, dầu thực vật, nước tương, tương ớt, tương cà, tương 

phở, sa tế tôm, ớt sa tế, giấm gạo lên men, giấm shushi, giấm ăn, dầu hào, dầu hào chay, 

tương xí muội, tương chua ngọt muối tiêu, muối ớt xanh, sốt lẩu Thái, sốt ướp thịt. 
 

 
(210) 4-2015-34750 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) OCEANIA ENTERPRISE LTD.   (VG) 

Sea Meadow House, Blackburne 

Highway, PO Box 116, Road Town, 

Tortola. British Virgin Islands  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; kem bôi chống nhăn; dầu gội đầu; xà phòng để rửa 

mặt; nước thơm dưỡng ẩm da [mỹ phẩm]; chế phẩm tẩy trang; mặt nạ đắp mặt; sữa dưỡng 

thể.  
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(210) 4-2015-34751 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) CHIC GROUP INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED   (BN) 
Britannia House, 41, 4th, Floor, Cator 
Road, Bandar Seri Begawan BS 8811, 
Brunei Darussalam  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ; xuất bản phẩm dạng in; ấn phẩm; ấn 

phẩm định kỳ.  
 

 
(210) 4-2015-34753 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mỹ Viện ON NY  (VN) 
Thửa đất số 4427, tờ bản đồ số 10-14, 
đường Hồ Văn Cống, khu phố 4, Phường 
Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà bông gội đầu, lông mi giả.  
 

Nhóm 35: Mua bán sâm củ, sâm gói.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2015-34761 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 29881 13.07.2015 AD 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là: thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
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hút thuốc, cụ thể là: hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 

bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý, bật lửa dùng cho người hút 

thuốc lá và diêm.  
 

 
(210) 4-2015-34762 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Đức Tân  
(VN) 
228 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Bồn nước bằng inôc. 

 

Nhóm 11: Chậu rửa bằng inôc gắn cố định; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2015-34763 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Đen, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Đức Tân  
(VN) 
228 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Bồn nước bằng inôc. 

 

Nhóm 11: Chậu rửa bằng inôc gắn cố định; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2015-34764 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Đen, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Đức Tân  
(VN) 
228 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn nước bằng inôc. 

 

Nhóm 11: Chậu rửa bằng inôc gắn cố định; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2015-34770 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.20; A5.7.22 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Trang Nông   (VN) 
2E Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống.  

 

 
(210) 4-2015-34771 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.9.12; A5.9.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Trang Nông  (VN) 
2E Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống. 

 

 
(210) 4-2015-34774 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Phúc 
Long   (VN) 
42/24-42/26 đường 643 Tạ Quang Bửu, 
phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở chè (trà); đồ uống trên cơ 

sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà); mua bán cà phê; mua bán rượu, bia, nước giải khát; mua 
bán thiết bị dụng cụ trong ngành nhà hàng khách sạn; mua bán đồ uống; mua bán nước 
tinh khiết; mua bán máy rang cà phê và phụ kiện; mua bán thực phẩm (thịt, thủy sản, rau 
quả, đường, sữa, bánh mứt kẹo, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột). 
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(210) 4-2015-34790 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 24.1.1; 26.1.1; A26.11.9; 

A26.11.8; A1.1.10 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Poly   (VN) 
R4- 27-28-29 Hưng Gia 1, (lô R4), khu 
A, PMH, Nam Thành Phố, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, khóa đào tạo từ xa, thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục, dịch 

vụ về giáo dục giảng dạy, thông tin giáo dục, trường giáo dục, giảng dạy. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính. 
 
 

(210) 4-2015-34791 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 24.1.1; 26.1.1; A26.11.8; 

A26.11.9; A1.1.10 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Poly   (VN) 
R4- 27-28-29 Hưng Gia 1, (lô R4), khu 
A, PMH, Nam Thành Phố, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, khóa đào tạo từ xa, thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục, dịch 

vụ về giáo dục giảng dạy, thông tin giáo dục, trường giáo dục, giảng dạy. 
 
 

(210) 4-2015-34792 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 24.1.1; 26.1.1; A26.11.8; 

A26.11.9; A1.1.10 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Poly   (VN) 
R4- 27-28-29 Hưng Gia 1, (lô R4), khu 
A, PMH, Nam Thành Phố, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, khóa đào tạo từ xa, thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục, dịch 

vụ về giáo dục giảng dạy, thông tin giáo dục, trường giáo dục, giảng dạy. 
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(210) 4-2015-34793 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Poly   (VN) 
R4- 27-28-29 Hưng Gia 1, (lô R4), khu 
A, PMH, Nam Thành Phố, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, khóa đào tạo từ xa, thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục, dịch 

vụ về giáo dục giảng dạy, thông tin giáo dục, trường giáo dục, giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2015-34797 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tam Kim  (VN)
Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, 

cấp nước và mục đích vệ sinh; máy điều hòa không khí; đồ sưởi ấm giường; bình nước 
nóng (thiết bị đun nước nóng dùng điện); lồng sưởi bằng điện hoặc không bằng điện; ấm 
điện; dụng cụ nấu bằng điện; máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị chiếu sáng bồn 
nuôi loài thủy sinh; chăn điện, không dùng cho mục đích y tế; mÒn điện, không dùng cho 
mục đích y tế; đèn chiếu sáng; thảm sưởi bằng điện; đèn trần; đèn gắn lên trần nhà; quạt 
gió của ống khói; quạt gió của máy hút mùi; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; đèn điện; quạt gió; quạt điện dùng cho cá nhân; bình lọc nước uống; 
đèn pin (đèn để soi sáng); bình nước nóng cho nhà tắm; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, 
chạy điện; đệm sưởi [dạng tấm], chạy điện, không dùng cho mục đích y tế; bình đun nước 
nóng; đèn; bóng đèn; bóng đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn thợ 
mỏ; đèn pin bỏ túi, dùng điện; đui đèn điện; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]; bộ gom nhiệt mặt trời; đèn đường. 

 

 
(210) 4-2015-34817 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.3; 25.1.6; 5.9.19; 25.1.9; 25.1.25 
(591) Đỏ vàng, xanh lá cây, xanh da trời, trắng

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh tương nếp 
Trọng Tình   (VN) 
Số 252, thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Tương nếp; mì; miến; bánh đa. 
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(210) 4-2015-34890 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.3.1; 1.3.2 
(731) Nguyễn Văn Quý   (VN) 

Thôn Hoàng Nghị, xã Yên Hồng, huyện 
ý Yên, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; vở viết hoặc vẽ; sách; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; cặp học sinh; vali (hành lý); vật liệu giả da; da thuộc.  
 

Nhóm 23: Sợi; chỉ.  
 

Nhóm 24: Vải; lụa (vải); tấm thảm thêu treo tường, bằng vải; vải không dệt.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồng phục; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 26: Hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng; đồ để thêu trang trí.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: giấy, vở, văn phòng phẩm, túi, cặp, vali, 
vật liệu giả da, da thuộc, sợi, chỉ, vải, lụa, tấm thảm, quần áo, giày, dép, đồ đội đầu, hàng 
thêu thùa để trang trí, bao bì, ô tô, xe máy, máy dệt, máy may, máy thêu.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may; dịch vụ in; thêu thùa; dịch vụ dệt; cho thuê máy dệt kim; dịch vụ 
lắp ráp ô tô, xe máy [cho người khác].  

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế bao bì.  

 

 
(210) 4-2015-34891 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.3.1; 1.3.2 
(731) Nguyễn Văn Quý  (VN) 

Thôn Hoàng Nghị, xã Yên Hồng, huyện 
ý Yên, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; vở viết hoặc vẽ; sách; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; cặp học sinh; vali (hành lý); vật liệu giả da; da thuộc.  
 

Nhóm 23: Sợi; chỉ.  
 

Nhóm 24: Vải; lụa (vải); tấm thảm thêu treo tường, bằng vải; vải không dệt.  
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Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồng phục; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 26: Hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng; đồ để thêu trang trí.  

 
Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo; xuất nhập khẩu: giấy, vở, văn phòng phẩm, túi, cặp, vali, 
vật liệu giả da, da thuộc, sợi, chỉ, vải, lụa, tấm thảm; quần áo, giày, dép, đồ đội đầu, hàng 
thêu thùa để trang trí; bao bì; ô tô; xe máy; máy dệt; máy may; máy thêu.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may; dịch vụ in; thêu thùa; dịch vụ dệt; cho thuê máy dệt kim; dịch vụ 
lắp ráp ô tô, xe máy [cho người khác].  

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế bao bì.  

 

 
(210) 4-2015-34924 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.8; A25.7.8; 26.7.25 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) TENCENT HOLDINGS  LIMITED  

(KY) 
Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. 
Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, 
Cayman Islands.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động 

nhằm mục đích gửi và nhận cuộc gọi, fax, thư điện tử và dữ liệu kỹ thuật số khác; máy 
tính xách tay; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); thiết bị sắp xếp điện tử; sổ tay 
điện tử; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị viễn thông di động; thiết bị mạng viễn thông; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính có thể tải xuống được; chương trình 
trò chơi trên máy tính có thể tải xuống được thông qua mạng internet (phần mềm) hoặc 
qua mạng truyền thông toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động hoặc các 
thiết bị thông tin điện tử không dây; chương trình (phần mềm) trò chơi tương tác trên máy 
tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi máy tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); phần mềm trò chơi điện tử dùng cho máy tính, điện thoại di động và máy 
tính bảng hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; phần mềm viễn thông không dây kỹ 
thuật số; phần mềm máy tính dùng trong việc tạo, chỉnh sửa và chuyển thông tin dạng văn 
bản và đồ họa qua mạng truyền thông máy tính, thiết bị không dây, điện thoại hoặc công 
cụ truyền thông khác, điện thoại sử dụng giao thức internet; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn, chương trình máy tính có thể tải xuống để sử dụng trong viễn thông, cụ 
thể là phần mềm viễn thông cho phép một hoặc nhiều người sử dụng truy cập vào mạng 
máy tính toàn cầu; phần mềm có thể tải xuống được trong môi trường mạng xã hội; phần 
mềm có thể tải, xuống được để hỗ trợ cho việc quảng cáo trực tuyến, xúc tiến kinh doanh, 
kết nối người sử dụng mạng xã hội với các doanh nghiệp; phần mềm có thể tải xuống 
thông qua mạng internet và các thiết bị không dây; phần mềm cho phép truyền tải, truy 
cập, tổ chức và quản lý văn bản, tin nhắn tức thời, trang thông tin cá nhân trực tuyến, văn 
bản, đường dẫn các trang web và hình ảnh thông qua mạng internet hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên một hệ điều hành điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện 
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tử không dây; thiết bị để lưu giữ, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị 
xử lý dữ liệu; máy tính xử lý dữ liệu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí, giáo dục và đào tạo; hoạt động văn hóa và thể thao; 
dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng máy tính cho các cuộc thi 
máy tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ một mạng máy tính; dịch vụ trò chơi điện tử được 
cung cấp bởi các phương tiện của internet hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc bởi một hệ 
điều hành trên điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp 
các trò chơi bằng các phương tiện của một hệ thống máy tính hoặc qua mạng thông tin 
toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động; dịch vụ trò chơi điện tử có hình 
ảnh, trên máy tính và tương tác thông qua các mạng máy tính hoặc trên hệ điều hành của 
điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp chương trình 
giải trí về lĩnh vực âm nhạc, video, chương tình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể 
thao, trò chơi, sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan đến giải trí thông qua trang 
web và cơ sở dữ liệu; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ 
chức các cuộc thi liên quan đến giáo dục và giải trí; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu 
thể thao; cung cấp nhạc số (không tải xuống được) từ mạng internet; sản xuất bản ghi âm 
nhạc; cung cấp dịch vụ giải trí âm nhạc; dịch vụ giải trí và thông tin giải trí được cung cấp 
bởi phương tiện mạng viễn thông; cung cấp thông tin giải trí và tin tức giải trí trực tuyến 
liên quan đến điện ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, thể thao, du lịch, các sự kiện 
đang diễn ra và những nhân vật nổi tiếng thông qua mạng máy tính hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại; cung cấp thông tin và tin tức trực tuyến 
liên quan đến giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ thư viện lưu 
động; cung cấp tiện nghi thể thao; xuất bản sách, xuất bản sách điện tử và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản không bao gồm những bài quảng cáo; giải trí qua truyền thanh; 
dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn cho tất cả các vấn đề đã nói ở trên; tất cả các 
dịch vụ đã nói ở trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua 
mạng thông tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại hoặc qua thiết bị thông tin điện 
tử không dây.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính cho trò chơi; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính; chuyển hình ảnh từ dạng gốc sang dạng kỹ thuật số; tư vấn thiết kế 
và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính liên quan đến 
xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên 
quan đến phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng 
máy tính toàn cầu hoặc qua mạng viễn thông; lập trình máy tính; dịch vụ máy chủ cho 
phần mềm ứng dụng máy tính để tìm kiếm và thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng 
máy tính; dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ (địa chỉ trang tin điện tử); 
cung cấp thông tin gồm có thông tin trực tuyến về thiết kế và phát triển phần mềm máy 
tính và hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển trang web; tạo lập, bảo trì và lưu trữ các 
trang web cho người khác; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cài đặt, bảo trì, cập nhật 
phần mềm máy tính; diệt vi rút cho máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật 
lý sang dạng điện tử; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; cho thuê phần cứng máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ máy tính; cho thuê 
máy chủ đặt web; cho thuê máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng (ASP) gồm phần mềm có tính năng sử dụng liên quan đến dịch vụ thuê bao âm 
nhạc trực tuyến, phần mềm cho phép người dùng chơi và lập trình trò chơi, âm nhạc, nội 
dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và đa phương tiện liên quan đến giải trí, và phần mềm 
có tính năng trò chơi, bản ghi âm thanh ca nhạc, nội dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và 
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đa phương tiện liên quan đến giải trí; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn cho các 
dịch vụ đã nói ở trên.  

 

 
(210) 4-2015-34961 (220) 02.12.2015 

(641) 4-2015-33960 (441) 25.03.2016 
  
(731) EASY BIO, INC.  (KR) 

3 Fl., 310, Gangnam-daero, Gangnam-
gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Chế phẩm vỗ béo động vật; hạt cho thức ăn động vật; chế phẩm để vỗ béo vật 

nuôi; bột cho động vật; thức ăn vỗ béo cho động vật; thức ăn tăng lực dùng cho súc vật.  
 

 
(210) 4-2015-35047 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng  
(VN) 
Số 35, I.4 khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Nẹp bằng kim loại nhôm, đồng cho sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ 

kỹ thuật, sàn nhựa.  
 

Nhóm 17: Vật liệu cách điện và cách nhiệt dạng xốp trải sàn dành cho sàn gỗ công 
nghiệp, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ kỹ thuật, sàn nhựa.  

 
Nhóm 19: Phào bằng nhựa, MDF ốp chân tường, nẹp bằng nhựa, MDF cho sàn gỗ công 
nghiệp, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ kỹ thuật, sàn nhựa.  

 

 
(210) 4-2015-35051 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.2 
(591) Trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
dịch vụ ánh Hoàng Phát  (VN) 
68/9 khu phố Bình Giao, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-35070 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 25.1.25; 26.15.15; 

26.13.25 

(591) Trắng, xám nâu, đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44 phố Hàng Chuối, phường Phạm 

Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-35080 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.3 

(731) JIANGYIN HUAFENG PRINTING 

MACHINERY CO., LTD  (CN) 

Guodong Village, Gushan Town, 

Jiangyin City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy dán tem; máy in rập typo; máy in nén; máy in bằng bản in đúc: trục lăn 

của máy in; máy in nghệ thuật; máy in; máy in quay; máy đóng bao; máy bao gói.  
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(210) 4-2015-35081 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Tím, trắng 
(731) 1. Đinh Cẩm Thơ  (VN) 

Số 69 tổ 49 cụm 9, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

2. Đinh Thu Hằng  (VN) 
P301 - G22 tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc tóc; chế phẩm tẩy trang; nước thơm dưỡng ẩm da [mỹ phẩm]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ xà phòng, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc, chế phẩm tẩy trang nước thơm dưỡng ẩm da 
[mỹ phẩm].  

 

 
(210) 4-2015-35082 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(591) Tím, trắng 
(731) 1. Đinh Cẩm Thơ  (VN) 

Số 69 tổ 49 cụm 9, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

2. Đinh Thu Hằng  (VN) 
P301 - G22 tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc tóc; chế phẩm tẩy trang; nước thơm dưỡng ẩm da [mỹ phẩm].  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ xà phòng, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc, chế phẩm tẩy trang, nước thơm dưỡng ẩm da 
[mỹ phẩm].  

 

 
(210) 4-2015-35085 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A25.7.22; 1.15.24; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Tím, vàng, xanh, đỏ, xanh lá cây, cam, 

xám, nâu, đen 
(731) Trần Thị Vân Tâm   (VN) 

CT7B đô thị Dương Nội, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
760 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thịt, cá, tôm, cua, hải sản, gia cầm, thức ăn, chất chiết ra từ thịt, chất 
chiết ra từ cá, các loại mắm, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả 
nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa, sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, 
chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột, chế phẩm làm từ bột 
ngũ cốc, bánh mì, bánh, mứt, kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, 
tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, động vật sống, rau và quả tươi, 
hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, miến, măng, mộc nhĩ, dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ giới thiệu hàng hóa; dịch vụ xuất nhập khẩu thịt, cá, tôm, cua, hải sản, gia 
cầm, thức ăn, chất chiết ra từ thịt, chất chiết ra từ cá, các loại mắm, rau, quả được bảo 
quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa, sản phẩm 
làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất 
thay thế cà phê, bột, chế phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, mứt, kẹo, kem ăn, mật 
ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, 
kem lạnh, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động 
vật, miến, măng, mộc nhĩ.  
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện); cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuế ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ 
thủy tinh; tạo hình trang trí trên thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35086 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 26.1.1; 2.1.15; 1.13.1 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần gỗ An Cường  

(VN) 
Thửa đất số 681, tờ bản đồ số 05, đường 
ĐT 747B, khu phố Phước Hải, phường 
Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 06: Then chốt cửa bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa (không dùng điện); phụ kiện lắp 

ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; lò xo giữ cửa đóng mở, không 
dùng điện; cái chặn cửa bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; đinh bằng kim loại; tấm 
cửa bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ]; ổ khóa tròn bằng kim loại; 
cửa bằng kim loại; thân khóa bằng kim loại; bản lề sàn lề sàn (bằng kim loại); tay nắm gạt 
cho khóa (bằng kim loại); bản lề cửa kính (bằng kim loại); khung cửa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-35120 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần Future 

Horizon   (VN) 
20 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, nữ trang; đồ trang sức bằng đá quí.  

 

Nhóm 16: Túi xách bằng da; ba lô; cặp xách; va li; ví (bóp). 

 

Nhóm 18: Túi xách bằng da; ba lô; cặp xách; va li; bóp (ví). 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ (nón); dây thắt lưng. 

 

Nhóm 29: Thịt, trứng, hải sản sơ chế (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc), sữa, sữa chua, pho 

mai.  

 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, bánh, kẹo, kem lạnh.  
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi, hải sản (sống), rau tươi, cây giống, hoa tươi, hạt giống.  
 

Nhóm 32: Bia; nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn), nước uống đóng 

chai, nước ép hoa quả, nước khoáng.  

 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, nữ trang, túi xách bằng giấy, sổ tay, tập (vở), giấy, bút 

(viết), túi xách, ba lô, cặp xách, va li, ví (bóp), quần, áo, váy, giày, dép, mũ (nón), dây 

lưng, thịt, trúng, hải sản sơ chế (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc), sữa, sữa chua, pho mai, cà 

phê, trà, ca cao, bánh, kẹo, kem lạnh, hoa quả tươi, hải sản (sống), rau tươi, cây giống, 

hoa tươi, hạt giống, bia, nước giải khát (có ga và không ga), nước uống đóng chai, nước ép 

hoa quả, nước khoáng, rượu, quảng cáo tiếp thị quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 

mua bán hàng hoá; tổ chức đấu giá (bất động sản và quyền sử dụng đất); quản lý điều 

hành kinh doanh bất động sản. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà ở cho thuê văn phòng, cho thuê ki - ốt 

(cửa hàng); thu đổi ngoại tệ.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, sửa chữa nhà xưởng, 

lắp đặt các thiết bị trong nhà, xưởng bao gồm (thiết bị điện, điện tử, điện lạnh), san lấp 

mặt bằng, sửa chữa xe cộ, sửa chữa máy móc.  
 

Nhóm 39: Du lịch, vận chuyển hàng hoá, vận chuyển hành khách, đại lý bán vé (máy bay, 

tàu hoả, tàu thủy), dịch vụ hải quan; điều hành chuyến du lịch.  
 

Nhóm 41: Hoạt động giải trí, biểu diễn ca nhạc; tổ chức sự kiện (âm nhạc, văn hoá, hội 

họp).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn nhanh, dich vụ cung cấp thức 

ăn từ nhà hàng,  quán cà phê.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa), dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh, dịch 

vụ trang điểm, dich vụ chăm sóc sức khoẻ.  
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(210) 4-2015-35125 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.22; A19.7.16; 25.1.6 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen, tím, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất rượu 

Táo Đỏ  (VN) 
ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2015-35128 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.5; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh 

Lợi 2  (VN) 
Số 100 Độc Lập, khóm 2, phường 3, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, kim loại màu. 

 

 
210) 4-2015-35143 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 67373 11.06.2015 JM 

(731) APPLE INC.  (US) 
1 Infinite Loop Cupertino, California 
95014, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; phần cứng máy vi tính; máy vi tính 

cầm tay; máy tính bảng; máy tính xách tay; thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay có khả 
năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thu điện tử 
và các dữ liệu số hóa khác; thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào người; 
phần cứng máy vi tính có thể mang theo/đeo vào người; thiết bị ngoại vi cho các thiết bị 
di động; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào ngươi có khả năng truy cập 
internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và các dữ liệu 
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số hóa khác; điện thoại di động; ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; bộ giải mã tín 
hiệu truyền hình (set-top-box); thiết bị cầm tay dùng để chạy, tổ chức, tải về, truyền, thực 
hiện thao tác, và xem tập tin (file) âm thanh và đa phương tiện; thiết bị cầm tay dùng để 
kiểm soát hệ thống loa, bộ khuếch đại, hệ thống máy thu phát âm thanh và hệ thống giải 
trí; thiết bị cầm tay và có thể mang theo/đeo vào người dùng để chạy, tổ chức, tải về, 
truyền, thực hiện thao tác, và xem tập tin (file) âm thanh và đa phương tiện; hệ thống máy 
thu phát âm thanh, dàn âm thanh trong nhà (home theater), và hệ thống giải trí trong nhà; 
dàn âm thanh trong nhà (home theater) và hệ thống giải trí trong nhà bao gồm máy phát 
viđêô và âm thanh, loa, bộ khuếch đại, và bộ điều khiển cầm tay không dây; phần mềm 
máy tính; phần mềm hệ điều hành máy tính; phần mềm phát triển ứng dụng; phần mềm 
máy tính dùng để phát triển các ứng dụng phần mềm khác; phần mềm máy tính dùng để 
lên cấu hình, điều khiển và kiểm soát thiết bị di dộng, thiết bị có thể mang theo/đeo vào 
người, điện thoại di động, máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, và máy phát viđêô 
và âm thanh; phần mềm máy tính để lập cơ sở dữ liệu có chứa thông tin và dữ liệu có thể 
tra cứu được trong cơ sở dữ liệu của mạng xã hội ngang hàng cho phép trao đổi thông tin 
qua mạng lưới liên lạc điện tử (peer-to-peer); bản thu viđêô và âm thanh có thể tải xuống 
được liên quan đến âm nhạc, buổi biểu diễn âm nhạc và viđêô âm nhạc, trong đó, các 
chương trình và phần mềm trong nhóm này là các chương trình và phần mềm máy tính 
ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được. 

 

(210) 4-2015-35144 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 67374 11.06.2015 JM 

(731) APPLE INC.  (US) 
1 Infinite Loop Cupertino, California 
95014, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để phát triển các ứng dụng phần mềm khác; phần 

mềm phát triển ứng dụng, trong đó, các chương trình và phần mềm trong nhóm này là các 
chương trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2015-35147 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ 
(731) WIZNET CO., LTD.  (KR) 

Humax Village Floor 5, 11-4, Sunae-
dong, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, 13595 Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chip bán dẫn [mạch tích hợp]; chip được kiểm soát bằng mạch điện điện tử 

[mạch tích hợp]; mạch tích hợp; bộ nối điện cho mạch điện tử; bảng mạch in; bộ nối điện; 
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bảng mạch có gắn mạch tích hợp; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; mô-đun mạch tích 
hợp; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính [có thể tải về]. 

 
 

(210) 4-2015-35157 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần MIRAE  (VN) 

Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 22: Gòn (bông gòn dạng thô) ; bông dạng thô; xơ gòn dùng để đệm lót. 

 
 

(210) 4-2015-35204 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nút áo Tôn Văn  
(VN) 
Số 1/474 khu phố Hòa Lân 2, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 16: Bút máy; bút bi; bút mực; bút vẽ; bút chì; ngòi bút. 

 
 

(210) 4-2015-35286 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển bất động sản TNR 
Holdings Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, tháp A, 88 Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản (đất, nhà); cho thuê văn phòng; tư vấn đầu tư.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng, phá dỡ: nhà dân dụng, công nghiệp, đường sắt, 
đường bộ; chuẩn bị mặt bằng (san lấp mặt bằng); cho thuê xe công trình như xe ủi, xe 
xúc, xe cần cẩu, xe lu và thiết bị xây dựng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
765 

(210) 4-2015-35339 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.2.7; 26.13.25; 1.15.23; 26.1.1; 

26.15.15 
(731) ZHEJIANG XUANHE ELECTRICAL 

CO., LTD   (CN) 
Ganlu Village, Jingjiang Sub-District, 
Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, 
P.R China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị xáo bài lá; bàn (máy) đánh bài mạt chược; bài mạt chược; thẻ tiền hình 

tròn dẹt dùng cho trò chơi; bài lá; thiết bị trò chơi.  
 

 
(210) 4-2015-35364 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) HAN, MAN-KI   (KR) 

1-202, 25, UN pyeonghwa-ro 9beon-gil, 
Nam-gu, Busan, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Ăng ten cho các thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến; thiết bị trung tâm kết nối 

mạng máy vi tính; ăng ten thu phát sóng vô tuyến.  
 
 

(210) 4-2015-35365 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần Hợp tác Đầu 

tư và Phát triển   (VN) 
Số 15 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán ô tô và phụ tùng ô tô; đại lý mua bán ô tô và xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ nạp 
nhiên liệu và bảo dưỡng xe ở các trạm phục vụ xe cộ; rửa xe ô tô; đánh bóng xe cộ; chống 
rỉ cho xe cộ.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận tải; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tham quan 
[du lịch]; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe.  
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(210) 4-2015-35378 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 3.7.15 

(731) CEDOR INC.   (KR) 

(Sinsa-Dong) 306, Gajwa-Ro, 

Eunpyeong-Gu, Seoul, Republic Of 

Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật; túi, cụ thể là túi lưới để mua sắm; hòm bằng da thuộc hoặc giả da; 

túi xách tay; túi đựng tiền; ví tiền; túi mua hàng; vali; túi du lịch; «.  
 

 
(210) 4-2015-35379 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 21.1.13; 24.9.1; A3.7.24; 3.7.3 

(731) CEDOR INC.  (KR) 

(Sinsa-Dong) 306, Gajwa-Ro, 

Eunpyeong-Gu, Seoul, Republic Of 

Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; túi, cụ thể là túi lưới để mua sắm; hòm bằng da thuộc hoặc giả da; 

túi xách tay; túi đựng tiền; ví tiền; túi mua hàng; vali; túi du lịch; «.  
 

 
(210) 4-2015-35397 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A19.3.4; A10.1.16; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh lá, xám 

(731) UNDER CONTROL GENERAL 

TRADING L.L.C  (AE) 

P.O. Box 31603, Dubai, United Arab 

Emirates  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 34: Đầu ngậm điếu thuốc lá; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá, không dùng 

cho mục đích y tế; giá để tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; thuốc lá; bình đựng thuốc lá; túi 

đựng thuốc lá. 
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(210) 4-2015-35398 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.9; 26.15.15; A10.1.16; A19.3.4 
(591) Xám, xám xanh, xám đậm, xanh dương, 

xanh lá cây, hồng nhạt, vàng, cam 
(731) UNDER CONTROL GENERAL 

TRADING L.L.C   (AE) 
P.O. Box 31603, Dubai, United Arab 
Emirates  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 34: Đầu ngậm điếu thuốc lá; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá, không dùng 

cho mục đích y tế; giá để tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; thuốc lá; bình đựng thuốc lá; túi 
đựng thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-35560 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.15; 24.17.21 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH  YAME VN  (VN) 
766/3B-3C Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính xách tay; máy nghe nhạc cầm tay; tai nghe 

(phone); mắt kính; túi chuyên dụng dùng cho máy tính; điện thoại; phần mềm máy tính 
(ghi sẵn); quần áo bảo hộ lao động; giày bảo hộ lao động; ổ điện; dây điện; phích cắm 
điện. 

 
Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện, quạt điện; tủ lạnh; máy lọc nước; bồn rửa mặt; vòi sen 
tắm. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; nhẫn đeo tay; đồ trang sức; kim cương; đá quý.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm (bút, tập vở, sách); tạp chí; lịch; truyện tranh; khăn giấy. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ: bàn; ghế; giường; tủ, kệ.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp không dùng điện (nồi, xoong, chảo, ly, chén, đĩa). 

 
Nhóm 24: Chăn; mÒn; ga vải trải giường; rèm cửa bằng vải; khăn bằng vải.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; dụng cụ thể thao.  

 
Nhóm 29: Thịt, cá đã chế biến, đã đóng hộp; dầu ăn, nước mắm; củ sâm (được sử dụng 
như rau); nấm các loại.  

 
Nhóm 30: Ca cao; cà phê; trà; bánh; kẹo; mì tôm; chế phẩm ngũ cốc.  
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Nhóm 32: Bia; nước uống tinh khiết; nước uống có ga; đồ uống từ hoa quả.  
 

Nhóm 33: Rượu; nước ép trái cây có cồn (đồ uống).  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn tài chính; bảo hiểm; cho thuê bất động sản (nhà 
ở, văn phòng, mặt bằng); mua bán bất động sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận chuyển khách du lịch quốc tế và nội địa; vận tải hàng hoá; 
cho thuê xe; đại lý vé máy bay; dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ chụp ảnh, quay phim; tư vấn du học; giáo dục, đào 
tạo nghề.  

 

 
(210) 4-2015-35594 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) CEREBOS PACIFIC LIMITED   (SG) 

400 Orchard Road #11-12 Orchard 
Towers, Singapore 238875 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không còn sống); chiết xuất của 

thịt; tinh chất từ thịt gà (chiết xuất từ thịt gà); trái cây và rau đã được bảo quản, phơi khô 
và nấu chín; tinh chất trái cây dùng cho thực phẩm; tinh chất rau dùng cho thực phẩm; 
thạch cho thực phẩm; mứt ướt; trứng; sữa và sản phẩm từ sữa; dầu và chất béo có thể ăn 
được; tổ chim ăn được; protein dùng làm thức ăn cho người; tỏi được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Hương liệu cho đồ uống trừ tinh dầu; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; thạch 
trái cây (dạng kẹo bánh); trà; trà xanh; trà ô long; trà ô long (trà Trung Quốc); chất thay 
thế trà; trà nhân tạo; chất chiết xuất từ trà; trà uống liền; trà chai (một loại trà của ấn Độ); 
trà đen, trà chanh; trà ướp lạnh; trà xanh Nhật Bản; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá 
được sử dụng như chất thay thế trà; tỏi nghiền thành bột; tỏi băm nhỏ (gia vị); thảo mộc 
đã bảo quản (gia vị); tinh dầu cà phê; tinh chất cho thực phẩm, trừ tinh dầu ete và tinh 
dầu. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có gaz và các đồ uống không có cồn 
khác; đồ uống trái cây (không chứa cồn); nước ép trái cây; tinh chất trái cây để làm đồ 
uống; đồ uống rau củ; nước ép rau (đồ uống); tinh chất rau để chế biến đồ uống; xi rô 
dùng cho đồ uống; đồ uống chứa tổ chim; đồ uống chứa tinh chất từ thịt gà; và các chế 
phẩm khác để làm đồ uống; tinh dầu dùng để chế biến đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-35595 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) CEREBOS PACIFIC LIMITED   (SG) 

400 Orchard Road #11-12 Orchard 
Towers, Singapore 238875 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chất ăn kiêng thích hợp dùng cho mục đích y tế; tổ 
chim làm chất bổ sung sức khỏe; tinh chất từ thịt gà (chất bổ sung dinh dưỡng); thuốc 
đông y và các chế phẩm thuốc bổ; sữa ong chúa (chất bổ sung dinh dưỡng); dầu gan cá 
thu; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; muối từ nước khoáng; khoáng chất bổ sung cho 
thực phẩm; chất bổ sung khoáng dùng cho ăn kiêng của người; vitamin; chế phẩm 
vitamin; chất bổ sung vitamin; viên nén vitamin; thực phẩm bổ sung sức khỏe; đồ uống bổ 
sung sức khỏe; đồ uống nước ép trái cây có nhiều vitamin; chất chiết từ phấn hoa; phấn 
ong làm thực phẩm bổ sung sức khỏe; thực phẩm bổ sung và, chất bổ sung ăn kiêng; axit 
amin và chất bổ sung dinh dưỡng; sản phẩm chất xơ và enzym; thực phẩm bổ sung cụ thể 
là bổ sung vi chất dinh dưỡng (nguyên tố vi lượng và vitamin thiết yếu) dùng cho người; 
trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; dược thảo; rễ cây thuốc; cây thì là 
dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-35596 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A2.1.16; 2.1.8; 1.15.15 
(731) CEREBOS PACIFIC LIMITED   (SG) 

400 Orchard Road #11-12 Orchard 
Towers, Singapore 238875 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chất ăn kiêng thích hợp dùng cho mục đích y tế; tổ 

chim làm chất bổ sung sức khỏe; tinh chất từ thịt gà (chất bổ sung dinh dưỡng); thuốc 
đông y và các chế phẩm thuốc bổ; sữa ong chúa (chất bổ sung dinh dưỡng); dầu gan cá 
thu; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; muối từ nước khoáng; khoáng chất bổ sung cho 
thực phẩm; chất bổ sung khoáng dùng cho ăn kiêng của người; vitamin; chế phẩm 
vitamin; chất bổ sung vitamin; viên nén vitamin; thực phẩm bổ sung sức khỏe; đồ uống bổ 
sung sức khỏe; đồ uống nước ép trái cây có nhiều vitamin; chất chiết từ phấn hoa, phấn 
ong làm thực phẩm bổ sung sức khỏe; thực phẩm bổ sung và chất bổ sung ăn kiêng; axit 
amin và chất bổ sung dinh dưỡng; sản phẩm chất xơ và enzym; thực phẩm bổ sung cụ thể 
là bổ sung vi chất dinh dưỡng (nguyên tố vi lượng và vitamin thiết yếu) dùng cho người; 
trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; dược thảo; rễ cây thuốc; cây thì là 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không còn sống); chiết xuất của 
thịt; tinh chất từ thịt gà (chiết xuất từ thịt gà); trái cây và rau đã được bảo quản, phơi khô 
và nấu chín; tinh chất trái cây dùng cho thực phẩm; tinh chất rau dùng cho thực phẩm; 
thạch cho thực phẩm; mứt ướt; trứng; sữa và sản phẩm từ sữa; dầu và chất béo cơ thể ăn 
được; tổ chim ăn được; protein dùng làm thức ăn cho người; tỏi được bảo quản. 

 
Nhóm 30: Hương liệu cho đồ uống trừ tinh dầu; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; thạch 
trái cây (dạng kẹo bánh); trà; trà xanh; trà ô long; trà ô long (trà Trung Quốc); chất thay 

thế trà; trà nhân tạo; chất chiết xuất từ trà; trà uống liền; trà - chai (một loại trà của ấn 
Độ); trà đen, trà chanh; trà ướp lạnh; trà xanh Nhật Bản; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc 
lá được sử dụng như chất thay thế trà, tỏi nghiền thành bột; tỏi băm nhỏ (gia vị); thảo mộc 
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đã bảo quản (gia vị); tinh chất dầu cà phê; tinh chất cho thực phẩm, trừ tinh dầu ete và 
tinh dầu. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có gaz và các đồ uống không có cồn khác; đồ 
uống trái cây (không chứa cồn); nước ép trái cây; tinh chất trái cây để làm đồ uống; đồ 
uống rau củ; nước ép rau (đồ uống); tinh chất rau để chế biến đồ uống; xi rô dùng cho đồ 
uống; đồ uống chứa tổ chim; đồ uống chứa tinh chất từ thịt gà; và các chế phẩm khác để 
làm đồ uống; tinh dầu dùng để chế biến đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-35602 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Phùng Linh Hưởng  (VN) 

168 đường Láng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay nghiền gia dụng chạy điện; máy rửa bát đĩa; máy nghiền rau củ; máy 

xay; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; các bộ phận và phụ tùng các loại máy sau: máy 
nghiền, máy rửa bát, các loại máy sử dụng trong nhà bếp. 

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị 
nấu bếp (lò); chảo áp suất, dùng điện; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho 
thiết bị ga; thiết bị nướng; lò vi sóng. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc và thiết bị như sau: thiết bị nấu nướng, đồ gia dụng 
dùng điện các loại gồm: hệ thống và thiết bị nấu nướng, bếp nấu, dụng cụ nấu nướng dùng 
điện, thiết bị nấu bếp (lò), chảo áp suất, dùng điện, phụ tùng an toàn và phụ tùng điều 
chỉnh dùng cho thiết bị ga, thiết bị nướng, lò vi sóng, máy xay nghiền gia dụng chạy điện, 
máy rửa bát đĩa, máy nghiền rau củ, máy xay, máy dùng cho nhà bếp, dùng điện, các bộ 
phận và phụ tùng của các hàng hóa nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-35622 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ tươi, vàng, xanh tím than đậm 
(731) Bùi Doãn Hoàn  (VN) 

Nhà số 10, ngách 22 ngõ 173 đường 
Phương Canh, phường Xuân Phương, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ nội thất và ngoại thất; men cho sơn; vecni.  
 

Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; tấm gỗ lát sàn; thanh gỗ để ốp tường; gỗ xây dựng; vật liệu lát 
bằng gỗ; mảnh gỗ cong; gỗ bán thành phẩm (xa, ván ghép); gỗ dán; cửa gỗ; nhà gỗ (di 
chuyển được); khung gỗ.  
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Nhóm 27: Giấy dán tường; giấy dán tường bằng vải.  
 

 
(210) 4-2015-35655 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Trần Tích Hiếu  (VN) 

Số nhà 60, tổ 1, phường Phú Đô, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử, phần mềm máy tính; cơ sở dữ liệu máy tính về phần 

mềm trò chơi điện tử và thông tin người sử dụng. 
 

 
(210) 4-2015-35657 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Trần Tích Hiếu  (VN) 

Số nhà 60, tổ 1, phường Phú Đô, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử, phần mềm máy tính; cơ sở dữ liệu máy tính về phần 

mềm trò chơi điện tử và thông tin người sử dụng. 
 

 
(210) 4-2015-35658 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Trần Tích Hiếu  (VN) 

Số nhà 60, tổ 1, phường Phú Đô, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử, phần mềm máy tính; cơ sở dữ liệu máy tính về phần 

mềm trò chơi điện tử và thông tin người sử dụng. 
 

 
(210) 4-2015-35666 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  (SE) 

SE-105 45 Stockholm, Sweden 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không cùng các phụ tùng và bộ phận của chúng. 
 

 
(210) 4-2015-35668 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) RESTAURANT DOCTOR CO., LTD.  

(KR) 
49, Chilgokhosu 1-gil, Wongok-myeon, 
Anseong-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ món ăn thịt lợn; nhà hàng ăn uống chuyên 

phục vụ món ăn thịt bò; nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ món sườn; nhà hàng ăn uống 
chuyên phục vụ món thịt; nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ món thịt vịt; nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; quán rượu.  

 

 
(210) 4-2015-35686 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.16; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH tiếp vận và vận 

tải Đại Dương Xanh  (VN) 
Số 1056 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng  

(540)  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  

 
 

(210) 4-2015-35689 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A3.7.24; 3.7.4 
(731) ZHEJIANG HAIYUE AUTOMATIC 

MECHANICAL EQUIPMENT CO., 
LTD  (CN) 
Economic Development Park, Changxing 
County, Huzhou City, Zhejiang Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc dùng cho ngành công nghiệp xe đạp, cụ thể là: máy uốn, máy sơn; 

máy lắp ráp xe đạp; máy chạm khắc; máy móc dùng cho ngành công nghiệp ắc quy, cụ 
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thể là: máy làm khuôn đúc, máy hàn, máy tạo vảy; máy bao gói; máy khai thác mỏ; 
khuôn [bộ phận của máy móc]; máy đúc; máy xếp dỡ tự động [máy thao tác/điều khiển].  

 

 
(210) 4-2015-35691 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.15.15; 26.1.6; 

A25.7.7 
(591) Đen, trắng 
(731) SKYTELL, A.G.   (CH) 

c/o Fidiuris GmbH, Gotthardstrasse 3, 
6300 Zug, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ điện thoại di 
động; cung cấp quyền truy cập vào mạng internet; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền tải 
giọng nói, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh và viđêô bằng các phương tiện mạng viễn 
thông, mạng liên lạc không dây, và mạng internet; dịch vụ tin nhắn điện tử; dịch vụ tin 
nhắn thoại điện tử; dịch vụ tin nhắn bằng văn bản; dịch vụ tin nhắn kĩ thuật số không dây; 
dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ điện thoại quốc tế; dịch vụ điện thoại nội địa và điện thoại 
đường dài trả trước; dịch vụ chuyển dữ liệu qua thư điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-35707 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-35708 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-35709 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35710 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35711 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-35712 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-35713 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35714 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35715 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.4; A26.11.7 
(591) đỏ, xanh dương đậm, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Tuệ Nhãn PLUS  

(VN) 
37 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; giám sát 
việc xây dựng công trình.  

 

 
(210) 4-2015-35716 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-35718 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Lâm Ngọc Hà  (VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Thức uống giải khát (không cồn).  

 

 
(210) 4-2015-35719 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Lâm Ngọc Hà   (VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Thức uống giải khát (không cồn). 

 

 
 4-2015-35730 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.3; A25.7.4; 26.5.1; 

A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35733 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
777 

(210) 4-2015-35734 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.3; A25.7.4; 5.5.19; 

A25.1.10; 25.1.5; 26.5.1 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, tím, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35735 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.3; A25.7.4; 5.3.20; 

26.5.1; A25.1.10; 25.1.5 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35737 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 

(591) Cam, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Võ Anh Huy  (VN) 
1005 lô C, chung cư Ngô Tất Tố, 

phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả, thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá, hải sản, thực phẩm đóng gói.  
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(210) 4-2015-35738 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Phương  (VN) 
Số 8, đường Huỳnh Văn Nghệ, khu đô 
thị mới Sài Đồng, phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón; phụ kiện thời trang như: đồ đi chân, 

khăn quàng (trang phục).  
Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc; mua bán máy móc và nguyên liệu ngành may, xuất 
nhập khẩu hàng may mặc, nguyên phụ liệu ngành may, quảng cáo thương mại.  

 

 
(210) 4-2015-35739 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ tổng hợp Cường 
Huỳnh  (VN) 
85 Lê Hữu Trác, phường Phước Mỹ, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái xe; vận chuyển hành khách; cho thuê 

xe cộ.  
 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-35751 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 
Xóm 5, Đoàn Kết, xã Kim Lan, Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; màng chắn của 

máy bơm; máy bơm; bơm chân không; bơm nhiên liệu tự điều chỉnh. 

 
Nhóm 11: Vòi hoa sen, thiết bị lọc nước, thiết bị và máy làm lạnh, máy và thiết bị làm 
sạch không khí, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), ấm đun nước dùng điện. 
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(210) 4-2015-35752 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.25; 26.1.2; 24.9.1; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Đức 
Anh   (VN) 
Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.    

 

 
(210) 4-2015-35753 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.2; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Đức 
Anh   (VN) 
Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.    
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng hoặc gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-35754 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.14; 26.1.2; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Đức 
Anh   (VN) 
Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.    
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng hoặc gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-35755 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.2; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Đức 
Anh   (VN) 
Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.    
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng hoặc gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-35756 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.3; 26.1.2; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Đức 
Anh   (VN) 
Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.    
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng hoặc gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-35757 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.1; 26.1.2; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Đức 
Anh   (VN) 
Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.    
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng hoặc gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-35758 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.5.15; 26.1.1; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Đức 
Anh   (VN) 
Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.    
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Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng hoặc gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-35759 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.19; 26.1.2; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Đức 
Anh  (VN) 
Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng hoặc gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-35770 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh, đỏ, nâu 
(731) Công ty TNHH Minh Phong  

(VN) 
Tổ 1, thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng chứa khí hóa lỏng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp gas tự nhiên và 
gas hóa lỏng đóng bình.  

 

 
(210) 4-2015-35771 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) LOFTHOUSE OF FLEETWOOD 

LIMITED   (GB) 
Maritime Street, Fleetwood FY7 7LP, 
United Kingdom  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Bánh kẹo có chứa thuốc; viên ngậm hình thoi có chứa thuốc.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc; viên ngậm hình thoi không chứa thuốc.  
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(210) 4-2015-35772 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.13.1; A16.1.5; 26.11.22 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
HEALTHCONNECT  (VN) 
415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm 

máy tính, thiết bị viễn thông. 
 

 
(210) 4-2015-35773 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Nâu, cam, vàng, đỏ, xanh lam, xanh lục, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Rubix  (VN) 
phòng 1901, tầng 19, Saigon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, thăm dò dư 
luận, quan hệ công chúng, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho bên khác.  

 
Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, dịch vụ bản tin điện tử hàng tháng, 
hãng thông tấn, tin tức, dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến. điện thoại hoặc các phương tiện 
liên lạc điện tử khác], cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa . 

 
Nhóm 41: Phát hành ấn phẩm sách (xuất bản sách), ấn phẩm sách và báo điện tử trực 
tuyến (không tải xuống được) liên quan đến hoạt động nghiên cứu phục vụ mục đích 
thương mại và kinh doanh; ấn phẩm sách và báo điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được) liên quan đến hoạt động truyền thông.  

 

 
(210) 4-2015-35774 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần TECOMEN  
(VN) 
Số 12, lô TT1A, khu đô thị mới Tây Nam 
Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí, thiết bị phân phối nước, thiết bị khử trùng, thiết bị làm 
sạch nước, thiết bị lọc nước, thiết bị máy móc để tinh lọc nước, bộ lọc nước uống, thiết bị 
ion hóa dùng để xử lý nước hoặc không khí. 
Nhóm 22: Sợi olefin dùng để bện thành dây buộc, dây bện bằng sợi tổng hợp. 

 

Nhóm 23: Sợi tổng hợp dùng để dệt. 
 

 
(210) 4-2015-35775 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tecomen  
(VN) 
Số 12, lô TT1A, khu đô thị mới Tây Nam 
Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị phân phối nước, thiết bị khử trùng; thiết bị làm 
sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị máy móc để tinh lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị 
ion hóa dùng để xử lý nước hoặc không khí. 

 

Nhóm 22: Sợi olefin dùng để bện thành dây buộc; dây bện bằng sợi tổng hợp. 
 

Nhóm 23: Sợi tổng hợp dùng để dệt. 
 

 
(210) 4-2015-35776 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 
011 lô 06, chung cư khu B, Trường Đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem tráng miệng; kem trái cây; cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê rang, xay.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

(210) 4-2015-35777 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; A25.7.5 
(591) Đen, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Truyền Thông Công Thức Việt  
(VN) 
Số 37, ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê thời gian quảng 
cáo trên các phương tiện truyền thông. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo, khóa đào tạo từ 
xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, 
sản xuất chương trình biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2015-35778 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
SVIETNAM  (VN) 
Thôn Phú Cốc, xã Quang Vinh, huyện 
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; gia cầm sống; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thức ăn cho 

gia súc; thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn tăng lực dùng cho 
súc vật.  

 

 
(210) 4-2015-35779 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.2; A26.4.24; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Tuấn  (VN) 
450E Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, linh kiện cho 

điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2015-35786 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) YUE HUI  (AU) 

77A Carrington Avenue, Hurstville, 
NSW 2220, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu; chất 
pha chế dầu thơm; dầu hoa hồng; kem làm trắng da; mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35790 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thành Tiến  (VN) 
Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại; cửa thép chống cháy; cửa inox; cửa chì; cửa nhôm.  
 

 
(210) 4-2015-35791 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thực phẩm Cana  (VN) 
469B2/18 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường An Thới, quận Bình Thủy, thành 
phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại trái cây và nông sản sấy: mít sấy, chuối sấy, khoai lang sấy, 

sả sấy khô, tỏi sấy khô, hành sấy khô; mua bán các loại gia vị: ớt khô, tương ớt, cà ri, ngũ 
vị hương, sa tế, hạt nêm.  

 

 
(210) 4-2015-35792 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, nữ, quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-35793 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nhơn  (VN) 
17/35 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-35794 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nhơn   (VN) 
17/35 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-35795 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24; A5.5.20 
(591) Đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Uyên An  (VN) 
Số 51, đường số 11, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2015-35796 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Uyên An   (VN) 
Số 51, đường số 11, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2015-35797 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.7 
(591) Đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Đỗ Hữu Dơn  (VN) 
418/22 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
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(210) 4-2015-35798 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A2.9.16 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Hữu Dơn   (VN) 
418/22 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2015-35799 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) TAIZHOU OUXING COPPER CO., 

LTD.  (CN) 
Chumen Industry Zone, Yuhuan County, 
Zhejiang, P.R. China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; vật liệu xây dựng bằng 

kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; hàng ngũ 
kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt cho cửa và khóa; khoá bằng kim loại, ngoại trừ 
khoá điện.  

 
Nhóm 09: Thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]; thiết bị chuyển mạch di động [điện]; bộ 
chuyển mạch định thời gian tự động; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 
nối điện]; khoá điện; chuông cửa điện.  

 
Nhóm 11: Vòi nước; thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện bồn tắm, phụ kiện gả lắp đường 
ống của bồn tắm; vòi hoa sen; buồng gương sen tắm [khoang kín]. 

 
 

(210) 4-2015-35801 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 1.15.15 
(591) Xanh, vàng, tím, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cử  (VN) 
Số 65, ngõ 198, phố Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; bồn gương sen tắm; thiết bị tắm 

hơi; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2015-35845 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) INDUSTRY ACADEMIC 

COOPERATION OF GWANGJU 

UNIVERSITY  (KR) 

(Jinwol-dong) 277, Hyodeok-ro, Nam-

gu, Gwangju 61743 Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung tốt cho sức khỏe và thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe, 

cụ thể là: thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe chủ yếu dựa trên chiết xuất thảo mộc 

(chiết xuất của nhân sâm núi Hàn Quốc (Dendropanax), hồng sâm, quả thù du Cornus, 

sâm tây bá lợi á (E. senticosus), địa hoàng cô đặc (rehmannia glutinosa), đông trùng hạ 

thảo (Cordyceps militaris); thực phẩm bổ sung tốt cho sức khỏe chủ yếu dự trên chiết xuất 

thảo mộc (chiết xuất của nhân sâm núi Hàn Quốc (Dendropanax), hồng sâm, quả thù du 

comus, sâm tây bá lợi á (E. senticosus), địa hoàng cô đặc (rehmannia glutinosa), đông 

trùng hạ thảo (Cordyceps militaris); thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe chủ yếu dựa 

trên chiết xuất của lá và rễ cây nhân sâm núi Hàn Quốc (Dendropanax); thực phẩm bổ 

sung tốt cho sức khỏe chủ yếu dựa trên chiết xuất của lá và rễ cây nhân sâm núi Hàn 

Quốc (Dendropanax); thực phẩm bổ sung tốt cho sức khỏe chủ yếu dựa trên chiết xuất của 

nhân sâm núi Hàn Quốc (Dendropanax); thực phẩm bổ sung tốt cho sức khỏe để bảo vệ 

các tế bào thần kinh chủ yếu dựa trên chiết xuất của nhân sâm núi Hàn Quốc 

(Dendropanax); thực phẩm bổ sung tốt cho sức khỏe để tăng cường tuần hoàn máu chủ 

yếu dựa trên chiết xuất của nhân sâm núi Hàn Quốc (Dendropanax); thực phẩm bổ sung 

tốt cho sức khỏe để phòng ngừa các bệnh lão khoa chủ yếu dựa trên chiết xuất của Nhân 

sâm núi Hàn Quốc (Dendropanax); thực phẩm tốt cho sức khỏe đã được chế biến chủ yếu 

dựa trên chiết xuất từ lá và rễ của nhân sâm núi Hàn Quốc (Dendropanax). 
 
 

(210) 4-2015-35868 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.15.15 

(591) Vàng, vàng nhạt, đen 

(731) MAGNUM CORPORATION SND BHD  

(MY) 

35th Floor, Menara Multi-Purpose 

Capital Square, No. 8, Jalan Munshi 

Abdullah 50100 Kuala Lumpur, Wilayah 

Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Đánh bạc; cá cược.  
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(210) 4-2015-35902 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 303458250 30.06.2015 HK 

(531) 1.15.15; 26.4.2 
(591) Tím, trắng, đen, hồng 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the 
Netherlands  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa bao gồm sữa dạng bột.  

 

 
(210) 4-2015-35905 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 014772495 09.11.2015 EM 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Xanh da trời, xám, đen. 
(731) THE CAPITAL GROUP COMPANIES, 

INC.   (US) 
333 South Hope Street, 55th Floor, Los 
Angeles, California 90071, United States

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân tích và nghiên cứu kinh tế; dịch vụ tư vấn kinh tế.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý tài chính, dịch vụ quản lý đầu tư, quản lý 
quỹ quản lý danh mục vốn đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo (hay quản lý chứng 
khoan); dịch vụ quản lý vốn mạo hiểm, dịch vụ nghiên cứu và phân tích tài chính, yếu tố 
kinh tế và đầu tư [phục vụ cho mục đích đầu tư]; dịch vụ tư vấn tài chính, yếu tố kinh tế 
và đầu tư [phục vụ cho mục đích đầu tư]; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch 
vụ nói trên.  

 

(210) 4-2015-35906 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 014772421 09.11.2015 EM 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Xanh da trời, xám 
(731) THE CAPITAL GROUP COMPANIES, 

INC.   (US) 
333 South Hope Street, 55th Floor, Los 
Angeles, California 90071, United States

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân tích và nghiên cứu kinh tế; dịch vụ tư vấn kinh tế.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ quản lý đầu tư, quản lý 
quỹ, quản lý danh mục vốn đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo (hay quản lý chứng 
khoán); dịch vụ quản lý vốn mạo hiểm; dịch vụ nghiên cứu và phân tích tài chính, yếu tố 
kinh tế và đầu tư [phục vụ cho mục đích đầu tư]; dịch vụ tư vấn tài chính, yếu tố kinh tế 
và đâu tư [phục vụ cho mục đích đâu tư]; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch 
vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-35910 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 14338909 06.07.2015 EM 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A15.9.11; 26.1.6 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm.  

 

 
(210) 4-2015-35942 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 15.7.1; A26.11.12; 1.15.23; 26.15.15 
(731) GUANGZHOU HAOYE TRADING 

CO., LTD.  (CN) 
Rm. 405, 4F, Bldg. No.6, Fuxing 
Automobile Market, No.2-11 2nd 
Luoyong Xinwei Rd., Songzhou St., 
Baiyun Dist., Guangzhou, Guangdong, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; vali [hành lý]; túi xách tay; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; bộ dây 

đai bằng da cho người lính; «. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; giày; thắt lưng [trang phục]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; 
trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]. 
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(210) 4-2015-35985 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) AFT PHARMACEUTICALS LTD  (NZ) 

Level 1, Neilsen Building, 129 
Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, 
0740 , New Zealand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-36007 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) CLOSED JOINT STOCK COMPANY 

"BIOCAD"   (RU) 
Russia 198515, Saint Petersburg, 
Petrodvortsoviy district, Strelna, Svyazi 
st., bld- 34, liter A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-36008 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) CLOSED JOINT STOCK COMPANY 

"BIOCAD"   (RU) 
Russia 198515, Saint Petersburg, 
Petrodvortsoviy district, Strelna, Svyazi 
st., bld. 34, liter A  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-36009 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.5.3 
(591) Ghi xám, đỏ 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật khuôn 

mẫu Công Thành   (VN) 
23/6 đường số 5, khu phố 2, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Khuôn để đúc bằng kim loại; khuôn mẫu kim loại.  
 

Nhóm 20: Khuôn mẫu nhựa; khuôn mẫu phi kim loại.  
 

Nhóm 40: Gia công khuôn mẫu; gia công cơ khí.  
 

 
(210) 4-2015-36027 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A25.7.21; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) CHUEN CHARNG CO., LTD.  (TW) 

10F.-2, No.12, Sec. 2, Chengde Rd., 
Datong District, Taipei City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ đo áp lực, dụng cụ đo nhiệt độ (không dùng cho mục đích y tế) và phụ 

kiện của các dụng cụ.  
 

 
(210) 4-2015-36031 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.9 
(731) JIANGSU TONGLING ELECTRIC CO., 

LTD.   (CN) 
No.666, Gangmao Road, Economic 
Development Zone, Yangzhong City, 
Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; hộp đấu nối [điện]; tủ phân phối [điện]; đầu nối [điện]; bộ chỉnh 
lưu dòng điện; bộ nối điện.  

 

 
(210) 4-2015-36032 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.9 
(731) JIANGSU TONGLING ELECTRIC CO., 

LTD.   (CN) 
No.666, Gangmao Road, Economic 
Development Zone, Yangzhong City, 
Jiangsu Province, China   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; hộp đấu nối [điện]; tủ phân phối [điện]; đầu nối [điện]; bộ chỉnh 
lưu dòng điện; bộ nối điện.  
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(210) 4-2015-36035 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.9.6; 6.1.2; A6.19.9; 26.1.1 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, trắng, ghi xám, nâu 
đậm, xanh nhạt 

(731) Hội nông dân huyện Kinh Môn  
(VN) 
Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Hành đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Cây hành. 
 

 
(210) 4-2015-36037 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.3.1; 1.3.2; 1.15.9 (540) 

  

(731) Đinh Thị Phượng  (VN) 
71 trệt sau (phải) Nguyễn Thi, phường 
13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề; khóa bằng kim loại; tay nắm cửa; chốt cửa; ổ khoá bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-36041 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) KISS MY FACE, LLC   (US) 

11766 Wilshire Boulevard, Suite 850, 
Los Angeles, California, U.S.A. 90025-
6567  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cá nhân không dùng cho mục đích y tế, cụ thể, xà phòng, 

xà phòng diệt khuẩn, xà phòng làm đẹp, xà phòng mỹ phẩm, xà phòng khử mùi, xà phòng 
chăm sóc cơ thể, xà phòng sử dụng gia dụng, xà phòng dưỡng ẩm, nước xức mặt và cơ thể 
chứa axit alpha hydroxy, xà phòng cục, gel tắm gội, nước xức cơ thể, kem bôi cơ thể, dầu 
thơm cho cơ thể, chất làm sạch cơ thể, mỹ phẩm, chất làm bóng môi có màu, son môi 
dạng nước, chất dưỡng ẩm có màu, chất khử mùi dùng cho mục đích sử dụng cá nhân, 
chất làm sạch tế bào da chết, chất làm sạch mặt, nước xức cho mặt, kem bôi mặt, gel bôi 
mặt, mặt nạ dùng cho mặt, xà phòng tạo bọt, kem bôi chân không chứa dược chất, hạt chà 
chân, dầu gội đầu, dầu xả tóc, chế phẩm để gỡ rối tóc, gel tạo kiểu tóc, nước xức tay, kem 
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bôi tay, xà phòng dạng lỏng, gel tắm dưỡng ẩm, nước xúc miệng, son dưỡng môi không 
chứa dược chất, kem cạo râu, kem cạo râu dưỡng ẩm, nước dưỡng da, chế phẩm chống 
nắng không chứa dược chất (mỹ phẩm), chế phẩm làm rám nắng không chứa dược chất 
(mỹ phẩm), kem đánh răng, gel đánh răng.  

 

 
(210) 4-2015-36050 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Bê Ta Vi Na   (VN) 
122/41/16 Bùi Đình Túy, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa; cửa ra vào; cửa sổ bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa; cửa ra vào; cửa sổ bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-36051 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
(TNHH) một thành viên (MTV) 
Long Phát Vĩnh Long  (VN) 
5/1 tổ 2 ấp Thuận Thới, xã An Phước, 
huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2015-36052 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh lá, xanh lam, trắng, 

vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huy Tiến  (VN) 
205 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, tranh bằng vàng, tranh mạ vàng, khung tranh mạ vàng, đá 

quý, trang sức bằng vàng, kim cương, bài vị bằng vàng. 
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(210) 4-2015-36053 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 

(591) Vàng, nâu, xanh lá, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Ngọc Sáng  
(VN) 
Số 43 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển bằng ô tô. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, 

dịch vụ quầy rượu, đặt chỗ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-36054 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư sản xuất thương mại 
và dịch vụ Hoàng Minh   (VN) 
Số 232, Ngô Quyền, phường La Khê, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, bàn mát, bàn lạnh, bếp á công nghiệp, bếp âu công nghiệp, bếp chiên 

nhúng, bếp chiên rán, bếp gas công nghiệp, chậu rửa công nghiệp, lò nướng công nghiệp, 

lò quay vịt, máy rửa bát công nghiệp, máy thái rau củ quả, máy xay giò chả, máy xay thịt 

công nghiệp, máy thái thịt, nồi nấu cháo công nghiệp, nồi nấu phở công nghiệp, tủ cơm 

công nghiệp, tủ dưỡng thức ăn, tủ đông công nghiệp, tủ sấy bát công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-36055 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.7.3; 6.1.2; A6.19.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dạ Lan  (VN) 
Số 01 Phan Chu Trinh, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn, đồ uống hoa quả có cồn ( trừ bia).  
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(210) 4-2015-36056 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.5.25 
(591) Vàng, trắng, xanh, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Lập  (VN) 
TK Tân Lập, thị trấn Đu, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-36057 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.1; 5.3.20 
(591) Cam, trắng, nâu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SIMPLEX CAFFE  
(VN) 
Số 4A, ngõ 124/84 Âu Cơ,  phường Tứ 
Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. quán cafe.  

 

 
(210) 4-2015-36058 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông á  (VN) 
06 đường E2, tỉnh lộ 2, Quỳnh Tân II, 
thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, 
tỉnh Đắc Lắc  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-36059 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông á   (VN) 
06 đường E2,  tỉnh lộ 2, Quỳnh Tân II, 
thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, 
tỉnh Đắc Lắc  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-36072 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Phạm Thị Kim Lan  (VN) 
28/6 Phan Chu Trinh, phường An Bình, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu, chất bôi trơn, dầu nhờn, dầu để bôi trơn, xăng. 

 

 
(210) 4-2015-36073 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.9.16; A18.3.5; 18.3.2 
(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tép Sấy Lộc 
Lành  (VN) 
Số 251C, tổ 19, khu 3, thị trấn Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2015-36074 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A25.1.10; 25.1.25; 8.7.5 
(731) Nguyễn Đức Duy  (VN) 

 Xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua và bán) sản phẩm bánh đa nem.  
 

 
(210) 4-2015-36079 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.3.11; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xám, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Việt Nhật  (VN) 
B16 Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Hạt nêm thịt hầm; hạt nêm thịt gà; hạt nêm hải sản; hạt nêm nấm bào ngư, bột 
súp thịt gà (gia vị); bột súp thịt heo (gia vị); bột súp thịt bò (gia vị); sốt ướp thịt đa dụng; 
sa tế tôm; dầu hào, sốt xào chay (dầu hào chay); tương ớt, tương ngọt (tương đen).  

 

 
(210) 4-2015-36085 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A11.1.5; 26.4.2 (540) 

  

(731) Trần Ngọc Danh  (VN) 
8 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-36095 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(731) ORIENTUS INDUSTRY SDN BHD  

(MY) 
4, Jalan Dato Yunus 1, Kawasan 
Perindustrian Dato Yunus Sulaiman, 
Lima Kedai, 81120 Skudai, Johor, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu xích; dầu máy; dầu động cơ; chất bôi trơn dạng xịt để khởi động máy; chất 

bôi trơn dạng xịt; dầu để làm sạch máy.  
 

 
(210) 4-2015-36096 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1; A5.3.15; A5.5.20; 24.1.1; 

A1.1.10; 3.2.9; 8.3.1; A26.11.12; 
25.5.25 

(591) Xanh nhạt, xanh lá cây, xanh nước biển, 
xanh da trời, trắng, cam, đỏ, vàng đậm, 
vàng nhạt, xanh tím than, trắng, hồng, 
tím nhạt, tím đậm 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư thương mại 
Dược Quốc Tế  (VN) 
251 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các thực phẩm dùng trong y tế.  
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Nhóm 29: Sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2015-36102 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A3.9.4; 3.9.1; 1.15.24; 26.1.1 

(731) HAI SENG HIN ENTERPRISE SDN. 

BHD.   (MY) 

Lot 032827, Kawasan Perindustrian, 

32040 Sri ManJung, Perak, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá cơm, cá phi lê; thức ăn đã qua chế biến làm từ cá; bột cá dùng làm thức ăn 

cho người; mực nang (khô); mực ống (khô).  
 

(210) 4-2015-36105 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 17.2.13 

(591) Đỏ, vàng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Song Long Hãng  (VN) 
698 ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang); dầu thơm; tinh dầu.  
 

Nhóm 04: Dầu parafin; sáp ong; nến thơm; nến (thắp sáng); bấc đèn; nến thờ cúng.  
 

Nhóm 06: Chuông bằng kim loại; tượng bằng kim loại; đồ nghệ thuật bằng đồng thiếc 

(kim loại); vật kỉ niệm bằng kim loại; lư hương bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Đèn; chụp đèn; chao đèn; bóng đèn; giá đỡ chụp đèn; đèn điện dùng cho bàn 

thê.  
 

Nhóm 20: Tủ bằng gỗ; khung tranh ảnh, thanh để làm khung tranh ảnh (khung) bằng gỗ, 

đồ gỗ mỹ thuật; đồ gia dụng bằng gỗ như bàn, ghế, tủ, kệ, giường; tượng gỗ để trang trí.  
 

Nhóm 21: Đồ gốm dùng trong gia đình; tượng bằng sứ, đất nung hoặc thủy tinh; bình; lọ 

để cắm hoa; đồ trang trí bằng sứ; giá đỡ nến.  
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(210) 4-2015-36107 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ JUMY Việt 
Nam  (VN) 
13/3R đường Thương Mại, ấp Mỹ Hòa, 
xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2015-36143 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) KIMURA KOHKI KABUSHIKI 

KAISHA, DOING BUSINESS AS 
KIMURA KOHKI CO., LTD.  (JP) 
A-23, Uemachi, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống điều hòa không khí; bộ trao đổi nhiệt dùng cho máy điều 
hòa không khí; cửa thoát khí của máy điều hòa không khí; máy giữ độ ẩm dùng cho máy 
điều hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2015-36144 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

Phó Quý Malay  (VN) 
Khu B, tổ 10, phường Đông Ngạc, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-36155 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.13.1; 26.1.1; 26.1.6; A25.7.7; A25.7.6 
(731) DONGZHI IMP & EXP HONGKONG 

CO., LIMITED   (HK) 
Unit 2508a 25/F Bank Of America 
Tower 12 Harcourt Road Central Hk  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị/dụng cụ cho y tá; thiết bị và dụng cụ y tế; hộp đựng thích hợp cho 

dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ thú y; dụng cụ phát hiện kháng nguyên và kháng thể 

(dùng cho mục đích y tế); thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán 

cho mục đích y tế; thiết bị laze cho mục đích y tế; thiết bị chiếu tia X quang cho mục đích 

y tế; thiết bị và dụng cụ đồng vị trong điều trị và chẩn đoán. 
 

 
(210) 4-2015-36168 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 

Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-36169 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 

Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-36178 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.23; A26.4.24; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thắng  (VN) 
Số 12B phố Nguyễn Cao, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) quần áo thời trang.  
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(210) 4-2015-36183 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; 1.15.9 
(731) MCCAIN FOODS LIMITED  (CA) 

8800 Main Street, Florenceville-Bristol, 
New Brunswick E7L 1B2, Canada 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm khoai tây đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-36240 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Ngô Cao Quốc Tiến   (VN) 

81 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 
 

(210) 4-2015-36242 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH A Sồi  (VN) 

46/11 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán ăn.  

 
 

(210) 4-2015-36243 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 26.4.2; A11.3.7 
(591) Xanh đen, vàng 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến  (VN) 

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-36244 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Chiếu 
Phong  (VN) 
2/2 đường 18E, khu phố 1, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo thiết bị vệ sinh: bồn cầu, bồn rửa mặt 

(lavabo), bồn tắm, vòi sen, bình nước nóng năng lượng mặt trời, gương soi.  
 

 
(210) 4-2015-36260 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.17; 2.9.21; A2.3.16; 9.5.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thức  (VN) 
91/8 Đông Hưng Thuận 23, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-36276 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh rêu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Lâm Vương  

(VN) 
Số nhà 01, đường Hai Bà Trưng, phường 
Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; 

cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống cho nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-36280 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.13.1; A26.11.12; A25.7.6; 1.15.21 
(591) Xanh tím than, xanh da trời, xanh lá cây, 

đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-36281 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.2; 26.4.3 
(591) Xanh tím than, xanh, xanh lá cây, đỏ, 

trắng, xám 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36282 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ dược 
phẩm Phan Nam  (VN) 
99 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36283 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

EUPHARMA  (VN) 
Số nhà 472, đại lộ Lê Thanh Nghị, 
phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36284 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36286 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
 
(731) 

Công ty cổ phần O2 Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36287 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần O2 Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36288 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-36289 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2015-36294 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ, 

đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Bé Hai  (VN) 
ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn); pít tông; bạc séc măng; thiết bị lọc xăng của xe và máy 

móc; bộ chế hòa khí (bình xăng con) dùng cho máy móc; bố amada (lá côn) dùng cho 
máy nông nghiệp. 

 

Nhóm 12: Phụ tùng xe bao gồm: chén cổ (bát phốt); má phanh (bố thắng); bộ ly hợp (bố 
nồi); nan hoa (căm xe); chân chống xe; bộ nhông xích đĩa (bộ nhông sên dĩa). 

 

 
(210) 4-2015-36295 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.1.1; 26.3.23 
(591) Trắng, xám ghi, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải Nghi Hương  
(VN) 
88/8A Võ Văn Ngân, khu phố 1, phường 
Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm tựa lưng. 
 

 
(210) 4-2015-36302 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.25; 26.3.4 
(731) BIGBALL FOOD CO., LTD.  (TH) 

No. 70/5 Moo 10, Tambol Omnoi, 
Amphur Krathumbaen, Samutsakhon 
Province, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt viên. 
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(210) 4-2015-36303 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.25; 26.3.4 
(731) BIGBALL FOOD CO., LTD.   (TH) 

No. 70/5 Moo 10, Tambol Omnoi, 
Amphur Krathumbaen, Samutsakhon 
Province, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt viên. 

 

 
(210) 4-2015-36305 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) DIVERSEY, INC.   (US) 

8215 Forest Point Boulevard, Charlotte, 
NC 28273, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế, chất khử trùng và chế phẩm diệt khuẩn.  

 

 
(210) 4-2015-36306 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
 
(731) 

DIVERSEY, INC.   (US) 
8215 Forest Point Boulevard, Charlotte, 
NC 28273, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn, dầu và mỡ công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-36320 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.7; 24.13.1; A25.7.6 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ phát 
triển cơ khí Trường Giang  
(VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: lưỡi cắt gạch.  

 

 
(210) 4-2015-36321 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.2; 25.5.1; 26.1.7 
(591) Trắng, đỏ, cam, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ phát 
triển cơ khí Trường Giang  
(VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: lưỡi cắt gạch.  

 

 
(210) 4-2015-36322 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) LUPIN LIMITED  (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36323 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 67556 29.06.2015 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy tính; bàn phím máy vi tính; bộ đấu nối, bộ nối, bộ 

chíp, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào 

máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện 

(thiết bị ghép nối) và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; 
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vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng máy vi tính, thiết bị 

ngoại vi của máy tính, phần cứng máy vi tính, máy vi tính cầm tay, máy tính bảng, máy 

tính xách tay, điện thoại di động, điện thoại, thiết bị số hóa cầm tay và có thể mang theo 

đeo vào người, và máy phát viđêô vâ âm thanh.  
 

 
(210) 4-2015-36324 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.21; A5.5.20 

(591) Đỏ, tím, xanh da trời, xanh lá cây, vàng 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm và 
thời trang BNF  (VN) 
Số 65 Đặng Xuân Bảng, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu; đại lý; mua bán: mỹ phẩm, dầu gội, dầu xả, kem dưỡng tóc, 

kem đánh răng, nước súc miệng, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng tắm, sữa dưỡng thể, kem 

làm trắng da, kem trị mụn, kem ngăn ngừa nám, kem dưỡng ẩm, nước hoa hồng, son môi, 

phấn má hồng, kềm chế khuyết điểm, kem nền, mát-ca-ra, dụng cụ chải mi, bột giặt, nước 

xả vải, nước lau nhà, nước rửa kính, nước tẩy bồn cầu, nước rửa chén, băng vệ sinh, thực 

phẩm chức năng, bình sữa trẻ em, đầu vú giả dùng cho bình sữa, núm vú giả dùng cho trẻ 

em, dụng cụ để cọ rửa bình sữa, thìa nhựa, vòng đeo tay, kẹp cài cà vạt, tã giấy, túi xách, 

ví, bàn chải đánh răng, chỉ nha khoa, ca uống nước, hộp đựng thức ăn, quần áo dành cho 

người lớn và trẻ em, mũ nón, giày dép, tất vớ, thắt lưng (dây nịt), cà vạt, kẹp giữ tóc dùng 

để làm xoăn tóc, kẹp tóc, lưới bao tóc, đồ trang trí cho tóc, trâm cài tóc.  
 

 
(210) 4-2015-36325 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.7.1; 26.1.1; 8.1.18; A11.1.18 

(591) Nâu, vàng nhạt, cam, đen 

(731) Lê Hải Giang  (VN) 
151/36 Trần Hoàng Na, phường Hưng 

Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp các bữa ăn nhanh do nhà hàng 

phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin. 
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(210) 4-2015-36328 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; A3.7.24 

(591) Xanh lá cây, trắng, cam, đỏ, vàng 

(731) Tăng Văn Tài  (VN) 
Xóm 1, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; chậu rửa mặt (gắn cố định); bệ xí vệ sinh; máy lọc nước; máy 

nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; đèn điện. 
 

 
(210) 4-2015-36340 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.15; 3.7.7; A3.7.24; 1.15.23; 3.7.16 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng cam 

(731) Phạm Văn Hải  (VN) 
Thôn Trung, xã Đồng Rui, huyện Tiên 

Yên, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách 

du lịch; tham quan [du lịch]; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế; vận chuyển hành 

khách. 
 

 
(210) 4-2015-36356 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(300) 86/725,802 14.08.2015 US 

(731) LUBRIZOL ADVANCED 

MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 

44141-3247, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 01: Polyme để sử dụng trong sản xuất nhựa và các thiết bị y tế, polyuretan, 

Polyuretan cấp độ y tế để sử dụng trong sản xuất ống, màng y tế. 
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(210) 4-2015-36357 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 86/736,601 25.08.2015 US 

(731) LUBRIZOL ADVANCED 
MATERIALS, LNC.   (US) 
9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 
44141-3247, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 01: Polyme và các chất phụ gia polyme để sử dụng trong sản xuất các chế phẩm 

dược, các thiết bị y tế, và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. 
 

 
(210) 4-2015-36370 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 26.4.2 
(591) Da cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông trùng hạ 
thảo Châu á   (VN) 
Sơ 19 phố Tư Đình, phường Long Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (Đông trùng hạ thảo).  
 

Nhóm 32: Nước uống tăng lực (Đồ uống không chứa cồn).  
 

 
(210) 4-2015-36373 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, cam, nâu (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất hạt điều WINDY  (VN) 
42/6 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt điều đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2015-36374 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Võ Thị Kim Phương   (VN) 
209 Huỳnh Thúc Kháng, ấp Hòa Hưng, 
xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 
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(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 
 

 
(210) 4-2015-36380 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Thành Vinh   (VN) 
Phòng 212 nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36381 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ sinh học dược NA 
NO GEN  (VN) 
Lô I - 5C, khu Công nghệ Cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36382 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ sinh học dược NA 
NO GEN  (VN) 
Lô I - 5C, khu Công nghệ Cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36383 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ sinh học dược NA 
NO GEN   (VN) 
Lô I - 5C, khu Công nghệ Cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36384 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ sinh học dược NA 
NO GEN   (VN) 
Lô I - 5C, khu Công nghệ Cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36402 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) LIAO GUIXIANG  (CN) 

Room 2, 7 Xiaxincuo 9th Alley, Sixia, 
Simapu Town, Chaonan District, Shantou 
City, Guangdong Province, People's 
Republic of China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo đan. quần áo lót. quần đùi; yếm; quần áo bó; tã lót trẻ sơ sinh (quần 
áo).  

 

 
(210) 4-2015-36403 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) JM COLLECTIVE PTE LTD   (SG) 

25 Lorong Kilat, #01-02, Singapore 
598126, Singapore  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch hàng không. ví, túi xách, túi đeo vai, túi cầm tay cho phụ nữ, ví bỏ 

túi túi hoặc bao nhỏ, túi xách đi chợ cặp đựng giấy tờ, tài liệu, bao và ví đựng chìa khóa, 
ví đựng đồ trang điềm (chưa có đồ bên trong), túi du lịch, cặp đựng hồ sơ, tài liệu làm 
bằng da và giả da thuộc nhóm 18.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân bằng da và giả da, giày cao gót, giày gót thấp, 
giày cao cổ, dép. giày kiểu cổ điển, giày có phần mũi được độn chiều cao và dép đi ngoài 
đường, guốc, dép đế mỏng, giày đế bệt tiện lợi để sử dụng hàng ngày, giày thể thao; tất cả 
thuộc nhóm 25.  

 

(210) 4-2015-36405 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đô 
thị và du lịch Đức Trang  (VN) 
Số 25, ngõ 282, phố Nguyễn Huy Tưởng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-36414 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.13.4; 3.13.5; 26.5.2 
(591) Nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã chăn nuôi ong 
Phong Hưởng cao nguyên đá 
Đồng Văn   (VN) 
152 tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện 
Đồng Văn, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
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(210) 4-2015-36416 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(300) 86718183 07.08.2015 US 

  

(731) GOPRO, INC.  (US) 

3000 Clearview Way, San Mateo, 

California, United States 94402  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Phương tiện hàng không không người lái, phương tiện hàng không không người 

lái điều khiển từ xa, máy bay, trực thăng, máy bay điều khiển 4 cánh và máy bay không 

người lái và các bộ phận của chúng; phương tiện vận tải điều khiển tự động và các bộ 

phận của chúng.  
 

 
(210) 4-2015-36417 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(300) 014453674 10.08.2015 EM 

  

(731) GOPRO, INC.  (US) 

3000 Clearview Way, San Mateo, 

California, United States 94402  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị bay điều khiển từ xa hoặc điều khiển bằng máy tính (thiết bị trò chơi), 

cụ thể là máy bay, trực thăng, máy bay điều khiển 4 cánh và máy bay không người lái; 

dụng cụ tập thể dục và thể thao không thuộc các nhóm khác.  
 

 
(210) 4-2015-36418 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) GOPRO, INC.  (US) 

3000 Clearview Way, San Mateo, 

California, United States 94402  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Phụ kiện máy ảnh, cụ thể là giá đỡ, giá đỡ thông minh, dây đeo (chuyên dụng 

cho máy ảnh), khung đỡ, trạc đỡ, dây đai (chuyên dụng cho máy ảnh), giá treo và các bộ 

phận của chúng dùng để giữ, đỡ, định vị và để điều khiển máy ảnh.  
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(210) 4-2015-36445 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 
sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 

 

 
(210) 4-2015-36446 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.8; 26.4.9; 26.3.23; 

25.7.17 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Cửa hàng Hùng Thịnh  (VN) 
124 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Mô tơ cho động cơ, mô tơ cửa cuốn, mô tơ cửa kéo. 
 

 
(210) 4-2015-36447 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.9; 25.7.17 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Cửa hàng Hùng Thịnh  (VN) 
124 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ cho động cơ, mô tơ cửa cuốn, mô tơ cửa kéo. 
 

Nhóm 09: Bộ ngắt mạch điện; bộ lưu điện; tủ phân phối điện; biến thế điện. 
 

 
(210) 4-2015-36448 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2; A6.19.5; A6.3.5 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá đậm, xanh da 

trời, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A & B 
Việt Nam  (VN) 
Số 45, phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; nước uống tăng lực (đồ uống không cồn). 

 

 
(210) 4-2015-36451 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.1.1; 24.15.1; A24.15.11 
(731) TAY RUENN ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 

No.576 yungching ist rd., xinwu 

district, taoyuan clty, taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; dầu công nghiệp; olein; dầu cho xe ô tô; dầu động cơ; dầu nền 

(nhiên liệu).  
 

 
(210) 4-2015-36457 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.6; 5.9.6; A6.19.9; 26.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ, da cam, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh nhạt, 
ghi 

(731) Hội nông dân huyện Kinh Môn  
(VN) 
Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Cây tỏi. 
 

 
(210) 4-2015-36463 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.7.25 
(731) FERRER INTERNACIONAL S.A.  (ES) 

Gran Vía de Carlos III, 94 E-08028 
Barcelona, Spain  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa; tinh dầu; dầu dùng cho mục đích làm sạch và mục đích 

mỹ phẩm; nước xức tóc; nước thơm dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); mỹ phẩm; kem mỹ phẩm 
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dùng để chăm sóc da; sữa làm sạch da mặt (mỹ phẩm); kem làm sạch da mặt (mỹ phẩm); 
gel làm sạch da mặt (mỹ phẩm; dầu gội đầu).  

 

 
(210) 4-2015-36464 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) ZHANG LINGTANG   (CN) 

Dazhuang Villager Group, Shiyuan 
Village, Anfengtang Town, Shou 
County, Anhui, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 01: Nước chưng cất, dung dịch mạ điện, hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất 

diệt nấm, chất điệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, hóa chất 
dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm [không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y], 
giấy nhạy sáng, nhựa tổng hợp (dạng thô), phân ủ, chế phẩm chịu lửa, chế phẩm hóa học 
để bảo quản thực phẩm, chất dính dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-36466 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Điệp  (VN) 
Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, máy lọc nước, bình tắm nước nóng, bếp điện, bếp ga, máy hút 

mùi, bồn cầu, vòi nước.  

 
Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu đồ gia dụng, nồi cơm điện, máy lọc nước, chậu kim loại 
chậu sứ, bình tắm nước nóng, bếp điện, bếp ga, máy hút mùi, bồn cầu, vòi sen, máy điều 
hòa, đèn các loại, máy pha cà phê, chảo rán, máy hút ẩm, thiết bị nuớng, máy sưởi, máy 
hút bụi, tủ lạnh, quạt điện. 

 
 

(210) 4-2015-36467 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.1.1; 25.5.25; 26.15.15 
(591) Bạc, xanh dương, xanh dương nhạt, vàng, 

trắng 
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTEMATIONAL B.V.  (TH) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu; sơn phủ; véc ni; sơn; chất pha loãng cho sơn; chất tạo màu [tất 

cả là phụ gia cho chế phẩm màu, véc ni hoặc sơn]; chất bảo quản chống rỉ sét và chống hư 

hỏng gỗ; chế phẩm sơn lót (trong sơn tự nhiên) ; chất nhuộm màu gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-36502 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Vàng cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xây dựng Sài 
Gòn  (VN) 
Lô số 9, đường C, khu công nghiệp Tân 

Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-36504 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Đen, xanh da trời, xanh dương đậm 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để sản xuất mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh cá nhân, chất tẩy rửa.  
 

 
(210) 4-2015-36505 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Đen, xanh da trời, xanh dương đậm 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để sản xuất mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh cá nhân, chất tẩy rửa.  
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(210) 4-2015-36506 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Đen, xanh da trời, xanh dương đậm 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2015-36507 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2015-36508 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Đen, xanh da trời 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược phẩm dùng cho 

chăm sóc da; chế phẩm dược phẩm dùng cho chăm sóc tóc; chế phẩm dược phẩm dùng 

cho chăm sóc da mặt và toàn thân. 
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(210) 4-2015-36509 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược phẩm dùng cho 

chăm sóc da; chế phẩm dược phẩm dùng cho chăm sóc tóc; chế phẩm dược phẩm dùng 

cho chăm sóc da mặt và toàn thân. 
 

 
(210) 4-2015-36510 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị dùng cho mục đích làm đẹp và thẩm mỹ, thiết bị điều trị 

bằng tia laze sử dụng trong các spa và thẩm mỹ viện; thiết bị thủy liệu pháp dùng cho mục 

đích làm đẹp trong các spa; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2015-36511 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Đen, xanh da trời 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị dùng cho mục đích làm đẹp và thẩm mỹ, thiết bị điều trị 

bằng tia laze sử dụng trong các spa và thẩm mỹ viện; thiết bị thủy liệu pháp dùng cho mục 

đích làm đẹp trong các spa; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ. 
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(210) 4-2015-36512 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Đen, xanh da trời 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Vật liệu bằng da và giả da, các các sản phẩm được làm từ da và giả da cụ thể là 

túi xách, va li, ví, ví tiền, ví đựng thẻ.  
 

 
(210) 4-2015-36513 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Vật liệu bằng da và giả da, các các sản phẩm được làm từ da và giả da cụ thể là 

túi xách, va li, ví, ví tiền, ví đựng thẻ.  
 

 
(210) 4-2015-36514 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm sục; phòng tắm hơi; bồn tắm và buồng tắm mát xa bằng nước; bồn tắm 

và buồng tắm hoa sen; bồn tắm có gắn thiết bị tạo xoáy nước và bệ tắm hoa sen.   
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(210) 4-2015-36515 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Đen, xanh da trời 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm sục; phòng tắm hơi; bồn tắm và buồng tắm mát xa bằng nước; bồn tắm 

và buồng tắm hoa sen; bồn tắm có gắn thiết bị tạo xoáy nước và bệ tắm hoa sen.  
 

 
(210) 4-2015-36516 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Đen, trắng 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Hộp đựng đồ trang sức; đồ trang trí (đồ trang sức, hoặc đồ kim hoàn); nhẫn (đồ 

trang sức; đồ kim hoàn); chuỗi hạt (đồ trang sức; đồ kim hoàn); hoa tai; vòng đeo tay (đồ 

trang sức; đồ kim hoàn).  
 

 
(210) 4-2015-36517 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Đen, xanh da trời 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Hộp đựng đồ trang sức; đồ trang trí (đồ trang sức, hoặc đồ kim hoàn); nhẫn (đồ 

trang sức; đồ kim hoàn); chuỗi hạt (đồ trang sức; đồ kim hoàn); hoa tai; vòng đeo tay (đồ 

trang sức; đồ kim hoàn).   
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(210) 4-2015-36518 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu (trang phục); đồ đi chân (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-36519 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Đen, xanh da trời 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu (trang phục); đồ đi chân (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-36520 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp và thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị 

liệu; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ xông hơi; dịch vụ trị liệu xoa bóp bằng dầu thơm.   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
826 

(210) 4-2015-36521 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Đen, xanh da trời, xanh dương đậm 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp và thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị 

liệu; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ xông hơi; dịch vụ trị liệu xoa bóp bằng dầu thơm.  
 

 
(210) 4-2015-36522 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa chất dùng để sản xuất mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh cá nhân, chất 

tẩy rửa, mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chăm sóc da, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm dược phẩm dùng cho chăm sóc da, chế phẩm dược phẩm dùng cho 
chăm sóc tóc, chế phẩm dược phẩm dùng cho chăm sóc da mặt và toàn thân, dụng cụ và 
thiết bị dùng cho mục đích làm đẹp và thẩm mỹ, thiết bị điều trị bằng tia laze sử dụng 
trong các spa và thẩm mỹ viện, thiết bị thủy liệu pháp dùng cho mục đích làm đẹp trong 
các spa, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, bồn tắm sục, phòng tắm hơi, bồn tắm và buồng tắm 
mát xa bằng nước, bồn tắm và buồng tắm hoa sen, bồn tắm có gắn thiết bị tạo xoáy nước, 
bệ tắm hoa sen, hộp đựng đồ trang sức, đồ trang trí (đồ trang sức, hoặc đồ kim hoàn), 
nhẫn, chuỗi hạt, hoa tai, vòng đeo tay, túi xách, va li, ví, ví tiền, ví dựng thẻ, quần áo, đồ 
đội đầu (trang phục), đồ đi chân (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-36523 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Đen, xanh da trời, xanh dương đậm 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa chất dùng để sản xuất mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh cá nhân, chất 

tẩy rửa, mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chăm sóc da, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 

đích y tế, chế phẩm dược phẩm dùng cho chăm sóc da, chế phẩm dược phẩm dùng cho 

chăm sóc tóc, chế phẩm dược phẩm dùng cho chăm sóc da mặt và toàn thân, dụng cụ và 

thiết bị dùng cho mục đích làm đẹp và thẩm mỹ, thiết bị điều trị bằng tia laze sử dụng 

trong các spa và thẩm mỹ viện, thiết bị thủy liệu pháp dùng cho mục đích làm đẹp trong 

các spa, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, bồn tắm sục, phòng tắm hơi, bồn tắm và buồng tắm 

mát xa bằng nước, bồn tắm và buồng tắm hoa sen, bồn tắm có gắn thiết bị tạo xoáy nước, 

bệ tắm hoa sen, hộp đựng đồ trang sức, đồ trang trí (đồ trang sức, hoặc đồ kim hoàn), 

nhẫn, chuỗi hạt, hoa tai, vòng đeo tay; túi xách, va li, ví, ví tiền, ví đựng thẻ, quần áo, đồ 

đội đầu (trang phục), đồ đi chân (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-36524 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.7.21; 26.1.2; 5.7.10 

(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, tím, 

trắng, đen 

(731) Lê Thị Thu  (VN) 
167 ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Kim, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi các loại.  
 

 
(210) 4-2015-36526 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH ClÐvie  (VN) 
Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 

Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-36527 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 18.1.21 

(591) Đen, xanh nước biển, xanh da trời, trắng 

(731) TESS CO., LTD.   (JP) 

Business Incubator collaborated with 

Tohoku University (T-Biz) 404, 6-6-40 

Aza-Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai, 

Miyagi 980- 8579, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị trị liệu bằng khí nóng; thiết bị vật 

lý trị liệu; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể 

dùng cho mục đích y tế; khung đi bộ cho người tàn tật.  

 

Nhóm 12: Xe lăn (dùng cho người tàn tật); phụ tùng xe lăn; xe đẩy trẻ em; xe kéo.  

 

Nhóm 35: Mua bán phân phối thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị vật lý trị liệu, 

thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho 

mục đích y tế, khung đi bộ cho người tàn tật, xe lăn (dùng cho người tàn tật), phụ tùng xe 

lăn, xe đẩy trẻ em, xe kéo.  

 

Nhóm 39: Cho thuê xe cộ; cho thuê xe lăn; cho thuê chỗ để xe; vận chuyển đồ đạc.  

 

Nhóm 44: Liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu; dịch vụ trị liệu; chăm sóc sức khỏe; cho thuê 

thiết bị y tế.  
 

 
(210) 4-2015-36528 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 

(731) Nguyễn Thị Kim Duyên  (VN) 
Số 79 đường 457 ấp Chợ, xã Trung An, 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Lông mi giả; mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-

ca-ra).  
 

Nhóm 35: Mua bán phân phối, xuất nhập khẩu lông mi giả, mỹ phẩm, chế phẩm trang 

điểm, chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra).  
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(210) 4-2015-36529 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Seoulcap  (VN) 
19N Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Balô; túi xách; ví cầm tay.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-36530 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GOLDEN MACADAMIAS (PTY) 

LIMITED   (ZA) 
Alkmaar, Schagen, Mpumalanga, South 
Africa, 1207  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Quả hạch đã xử lý, bóc vỏ, nướng, ướp muối, nấu chín, sấy khô, bảo quản 

và/hoặc đã chế biến.  

 
Nhóm 31: Tất cả các loại quả hạch bao gồm quả hạch chưa xử lý hoặc quả hạch thô.  

 

 
(210) 4-2015-36531 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) GOLDEN MACADAMIAS (PTY) 

LIMITED   (ZA) 
Alkmaar, Schagen, Mpumalanga, South 
Africa, 1207  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Quả hạch đã xử lý, bóc vỏ, nướng, ướp muối, nấu chín, sấy khô, bảo quản 

và/hoặc đã chế biến.  

 
Nhóm 31: Tất cả các loại quả hạch bao gồm quả hạch chưa xử lý hoặc quả hạch thô.  
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(210) 4-2015-36534 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tam Giác Mạng  (VN) 
Số 9, đường số 9, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-36535 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.7.23; 5.7.13; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, nâu 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại dich vụ Tú 
Phượng   (VN) 
169 Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây và rau củ quả; mua bán hàng thủy hải sản và hàng thực phẩm 

tươi sống các loại; mua bán: đồ hộp, hàng thực phẩm khô, hàng thực phẩm chế biến 
(không do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-36536 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SAMEDAY 
EXPRESS   (VN) 
169 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín.  

 

 
(210) 4-2015-36537 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Thiên Sa  
(VN) 
Số 3, đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 24: Chăn; ga trải giường, áo gối; khăn trải giường; vỏ bọc nệm bằng vải; vải dệt. 
 

Nhóm 35: Mua bán nệm mút, chăn, ga trải giường, áo gối, khăn trải giường, vỏ bọc nệm 
bằng vải, trang bằng cát và các loại, hàng trang trí nội thất và hàng may mặc thời trang. 

 

 
(210) 4-2015-36538 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 9.5.1; A9.5.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Hồng  (VN) 
81/22 Năm Châu, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví (bóp), cặp da và giả da. 

 

 
(210) 4-2015-36539 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang sức Thảo 
Linh  (VN) 
314/48/18 Âu Dương Lân, phường 3, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang. 

 

 
210) 4-2015-36540 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển dịch 
vụ Ngọc ánh  (VN) 
417/1 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2015-36541 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Bùi Anh Khoa  (VN) 
146 Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-36542 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; 26.3.1 
(591) Xanh lam đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Võ Thị Ngọc Diễm  (VN) 
562/11/12 Quang Trung, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-36543 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.8 
(731) D & A INDUSTRIES COMPANY 

LIMITED   (HK) 
A1, 10/F., Block A, Texaco Road 
Industrial Centre, 256 Texaco Road, 
Tsuen Wan, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất kết dính dùng trong công nghiệp dệt may, da lông thú và da thuộc; 

hóa chất trám/phủ dùng trong công nghiệp dệt may, da lông thú và da thuộc; hóa chất 
ngâm/tẩm/thấm ướt dùng trong công nghiệp dệt may, da lông thú và da thuộc; phụ gia hóa 
học sử dụng trong quá trình nhuộm hoặc trám/phủ hoặc ngâm/tẩm/thấm ướt da thuộc; chế 
phẩm hóa học để bảo vệ da thuộc; hóa chất xử lý da và các sản phẩm da động vật khác; 
hóa chất xử lý nước dùng trong công nghiệp may mặc, thảm, dệt may, gỗ và da thuộc; hóa 
chất tẩy ố dùng trong công nghiệp may mặc, thảm, dệt may, gỗ và da thuộc; hóa chất 
dùng làm chất phụ gia trong công nghiệp da thuộc và da lông thú; hoá chất thuộc da; hoá 
chất làm mới da thuộc; hoá chất chống thấm nước cho da thuộc.  

 

 
(210) 4-2015-36544 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Đỏ tươi, đỏ đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Joymi 
Entertainment  (VN) 
Tầng 3, số 71, ngõ 7, đường Phạm Hùng, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp thông tin về giải trí; dịch vụ cung cấp trò 

chơi trực tuyến qua mạng máy tính, giải trí bằng truyền hình.  
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(210) 4-2015-36546 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.8; A15.9.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại cơ 
điện Việt Nhật  (VN) 
Số 43 ngõ 260 đường Cầu Giấy, phường 

Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ xây, lát; lắp đặt và sửa 

chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt, sửa chữa phần cứng máy tính; tư vấn xây 

dựng; lắp đặt cửa ra vào, cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sữa chữa 

thang máy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị 

làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 

lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; sơn nội thất và ngoại thất; lắp đặt 

và bảo dưỡng đường ống dẫn; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-36547 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát  (VN) 
39A-39B Ngô Đức Kế, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 
 

 
(210) 4-2015-36548 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 25.1.6 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sun Food  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn 

Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa đậu nành; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; giấm và nước xốt (gia vị); gia vị; cháo ăn liền; 

bánh mì, bánh ngọt và kẹo.  
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(210) 4-2015-36549 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.7.4; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Truyền thông 

Giáo dục và Lữ hành Sông 
Hàn  (VN) 
K41/8 Trần Qúy Cáp, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-36550 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.7; 25.1.25; 17.2.25; 25.7.25; 

2.1.22; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Hạ Long    (VN) 
65 Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh   

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vàng, bạc, đá quí.  
 

Nhóm 40: Gia công chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2015-36551 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.7.25; 26.4.7; A25.1.10; 26.4.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH vàng bạc đá 
quý Hạ Long   (VN) 
65 Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh   

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn bằng vàng, bạc, đá quý.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vàng, bạc, đá quý.  

 
Nhóm 40: Gia công chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
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(210) 4-2015-36552 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.7; A25.1.10; 26.4.10; 26.7.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Hạ Long    (VN) 
65 Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh   

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn bằng vàng, bạc, đá quý.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vàng, bạc, đá quý.  

 

Nhóm 40: Gia công chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2015-36553 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.7; 26.7.25; 26.4.10; A25.1.10 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Hạ Long   (VN) 
65 Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh  
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 40: Gia công chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2015-36554 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.9.1; 25.1.6 

(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ điện Minh 
Khoa  (VN) 
18/3 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 21: Các loại xoong, nồi bằng inox (không dùng điện) 
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(210) 4-2015-36555 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lộc Phát 
Phát  (VN) 
Số 197/3 Ngô Quyền, phường 06, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn chè (trà ); bán buôn cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-36556 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BASIL Việt 
Hàn  (VN) 
Số 3 C9 BT1, Nguyễn Cơ Thạch, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-36557 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.14; 5.3.11; 1.15.15; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 
vụ thương mại Hà Anh   (VN) 
Số 5 ngõ 167 Tây Sơn, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng da (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may gia công các sản phẩm quần áo, giầy dép, mũ nón, thắt lưng theo 
đơn đặt hàng của người khác.  

 

 
(210) 4-2015-36558 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 26.1.1 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yuchai Việt 
Nam  (VN) 
250/39/56 đường Kim Giang, tổ 26 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-36559 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.8; A26.11.9; 26.7.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại ánh sáng Tuấn 
Khương   (VN) 
30-32 Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; phích cắm điện; ổ cắm điện. 
 

Nhóm 11: Bóng đèn; máng đèn; chóa đèn; quạt điện; nồi cơm điện; ấm đun nước dùng 
điện; thiết bị làm nóng nước tắm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện, bóng đèn, máng đèn, 
chóa đèn, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, thiết bị làm nóng nước tắm. 

 

 
(210) 4-2015-36560 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Trùng Hạ 
Thảo Châu á   (VN) 
Số 19 phố Tư Đình, phường Long Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2015-36561 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 5.13.4; 25.1.15 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thực phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Lô B6 cụm công nghiệp thực phẩm 
Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước giải khát có ga và không ga; nước khoáng; nước uống đóng chai.  
 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2015-36562 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A18.5.7; 26.15.15; 9.1.10 
(591) Xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Catel   (VN) 
Số 3 phố Nguyễn Biểu, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-36563 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Catel   (VN) 
Số 3 phố Nguyễn Biểu, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-36564 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) SHENZHEN HONGHAO TIANCHENG 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
2-4F, BIock 61, Longwangmiao 
lndustrial Zone, Baishixia, Fuyong 
Street, Bao'an District, Shenzhen, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa, loa, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, loa phóng thanh, 

máy nghe nhạc cầm tay, màng chắn [âm thanh].  
 

 
(210) 4-2015-36565 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1; A3.13.11; A3.13.9 
(591) Xanh cốm, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Sâm Lâm   (VN) 
Số A32, khu phố 5, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đông Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
839 

(210) 4-2015-36566 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1; 25.5.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(731) AICHI FOODS CO., LTD.   (JP) 

4-7, 1-Jo 2-Chome, Hiragishi, Toyohira-

Ku, Sapporo-Shi, Hokkaido, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo lứt; bánh bao thịt nghiền kiểu Trung Quốc [món Gyoza, được nấu 

chín]; bánh xăng đuých; bánh bao hấp kiểu Trung Quốc [món Shumai, nấu chín]; món 

sushi (món ăn truyền thống Nhật Bản); bánh hình cầu chiên làm bằng bột mì với nhân 

bạch tuộc băm nhỏ [món Takoyaki]; bánh bao nhân nho hấp nhồi với thịt bằm kiểu Trung 

Quốc [món manjuh]; bánh hăm-bơ-gơ (bánh xăng đuých); bánh pizza; đồ ăn trưa đóng 

hộp bao gồm cơm, thêm thịt, cá hoặc rau; bánh xăng đuých (bánh hot dog); bánh pa-tê 

(bánh meat pie); bánh bao kiểu ý (bánh ravioli); bánh kẹo; bánh mì; bánh bao nhỏ.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-36567 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.8; A26.11.12; 1.15.23; 26.15.15 

(591) Xanh da trời 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Tuyết Mai  (VN) 
ấp Nhơn Hòa I, xã Đức Hòa Thượng, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
 

(511)   Nhóm 24: Vải; vải dệt kim; vải sợi dệt; vải bông; vải in hoa; vải không dệt.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  
 
 

(210) 4-2015-36568 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.3.5 

(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH viễn thông tin 
học Ta Vi Co  (VN) 
239 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn giải pháp phần 

mềm máy tính; tư vấn hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
840 

(210) 4-2015-36572 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch và đầu tư 
phát triển Huy Hoàng  (VN) 
66 Dương Cát Lợi, thị trấn Nhà Bè, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước; thiết bị và máy móc để làm sạch 

nước; thiết bị tiệt trùng nước; hệ thống cung cấp nước; thiết bị làm lạnh nước. 
 

 
(210) 4-2015-36573 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ong Quang 
Tiên   (VN) 
74/14A Thạch Thị Thanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-36574 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republie of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-36575 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-36576 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-36578 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) INNOVATIVE COSMETIC 

CONCEPTS, LLC  (US) 
61 Kuller Road, Clifton NJ 07011, 
United States 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Miếng dán mầu sắc dùng để dán móng chân, móng tay.  

 

 
(210) 4-2015-36579 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.4.7; 26.7.25 
(731) NINGBO BEILUNJINGCHENG 

ELECTRONIC CO., LTD.  (CN) 
2nd Building, No.637, 
Xinqichangbaishan Road, Beilun 
District, Ningbo, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; máy thu thanh và thu hình; micro; thiết bị truyền phát âm thanh; 
bộ nối (thiết bị xử lý dữ liệu); tai nghe.  

 
 

(210) 4-2015-36581 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) CAESARS INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT, INC.  (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình trò chơi vi-đê-ô; và nền tảng phần 
mềm máy tính cho mạng xã hội; chương trình trò chơi vi-đê-ô tương tác; các chương trình 
trò chơi điện tử có thể tải xuống được và nền tảng phần mềm máy tính cho mạng xã hội 
có thể truy cập qua mạng internet, máy tính và thiết bị không dây; phần mềm máy tính 
cho phép tải lên, đăng, hiển thị, trình bày, gắn thẻ, viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp các 
phương tiện truyền thông điện tử hoặc thông tin trong lĩnh vực cộng đồng ảo, trò chơi điện 
tử, giải trí và các sở thích chung qua mạng internet hoặc các mạng thông tin khác với bên 
thứ ba; phần mềm trò chơi điện tử có thể tải xuống được dùng cho điện thoại di động; 
phần mềm trò chơi điện tử có thể tải xuống được cho các thiết bị không dây; và phần mềm 
trò chơi điện tử có thể tải xuống được để sử dụng với các ứng dụng mạng xã hội và trên 
trang web mạng xã hội. 

 

 
(210) 4-2015-36582 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) CAESARS INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT, INC.  (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 28: Máy đánh bạc, bao gồm máy có khe đút tiền xu và máy đánh bài xì phé (bài 

poker); các trò chơi dùng cho máy đánh bạc, các thiết bị và dụng cụ đánh bạc; bàn đánh 
bạc; máy trò chơi giải trí và các trò chơi giải trí (tự động và chạy bằng tiền xu), trò chơi 
máy điện tử; trò chơi điện tử trong nhà (chạy bằng tiền xu); phỉnh xì phé; phỉnh trò chơi 
đánh bạc; nỉ (dạ) cho bàn đánh bạc, màn che và nút chia bài; bộ tay nắm để chơi trò chơi 
điện tử; bộ tay nắm để chơi trò chơi vi-đê-ô; xúc xắc; các trò chơi xúc xắc; bài lá, thẻ chơi 
bài; trò chơi cờ bạc bing-gô (bingo), bàn cờ trò chơi; thẻ trò chơi; phỉnh đánh dấu cho trò 
bing-gô (bingo); các trò chơi vi-đê-ô tại bàn được máy tính hóa cho mục đích đánh bạc; 
bản điều khiển trò chơi vi-đê-ô dùng với màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn hình theo 
dõi; máy trò chơi vi-đê-ô dùng với màn hình vô tuyến; máy tráo bài. 

 

 
(210) 4-2015-36590 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 21.1.1; A21.1.4; 18.4.1; A18.4.11 
(731) CAESARS INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT, INC.   (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình trò chơi vi-đê-ô; và nền tảng phần 

mềm máy tính cho mạng xã hội; chương trình trò chơi vi-đê-ô tương tác; các chương trình 
trò chơi điện tử có thể tải xuống được và nền tảng phần mềm máy tính cho mạng xã hội 
có thể truy cập qua mạng internet, máy tính và thiết bị không dây; phần mềm máy tính 
cho phép tải lên, đăng, hiển thị, trình bày, gắn thẻ, viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp các 
phương tiện truyền thông điện tử hoặc thông tin trong lĩnh vực cộng đồng ảo, trò chơi điện 
tử, giải trí và các sở thích chung qua mạng internet hoặc các mạng thông tin khác với bên 
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thứ ba; phần mềm trò chơi điện tử có thể tải xuống được dùng cho điện thoại di động; 
phần mềm trò chơi điện tử có thể tải xuống được cho các thiết bị không dây; và phần mềm 
trò chơi điện tử có thể tải xuống được để sử dụng với các ứng dụng mạng xã hội và trên 
trang web mạng xã hội. 

 

 
(210) 4-2015-36591 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 21.1.1; A21.1.4; 18.4.1; A18.4.11 
(731) CAESARS INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT, INC.   (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 28: Máy đánh bạc, bao gồm máy có khe đút tiền xu và máy đánh bài xì phé (bài 

poker); các trò chơi dùng cho máy đánh bạc, các thiết bị và dụng cụ đánh bạc; bàn đánh 
bạc; máy trò chơi giải trí và các trò chơi giải trí (tự động và chạy bằng tiền xu), trò chơi 
máy điện tử; trò chơi điện tử trong nhà (chạy bằng tiền xu); phỉnh xì phé; phỉnh trò chơi 
đánh bạc; nỉ (dạ) cho bàn đánh bạc, màn che và nút chia bài; bộ tay nắm để chơi trò chơi 
điện tử; bộ tay nắm để chơi trò chơi vi-đê-ơ; xúc xắc; các trò chơi xúc xắc; bài lá, thẻ chơi 
bài; trò chơi cờ bạc bing-gô (bingo), bàn cờ trò chơi; thẻ trò chơi; phỉnh đánh dấu cho trò 
bing-gô (bingo); các trò chơi vi-đê-ô tại bàn được máy tính hóa cho mục đích đánh bạc; 
bản điều khiển trò chơi vi-đê-ô dùng với màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn hình theo 
dõi; máy trò chơi vi-đê-ô dùng với màn hình vô tuyến; máy tráo bài. 

 

 
(210) 4-2015-36593 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Trần Văn Hòa  (VN) 

316 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540)  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); dây nịt (trang phục); găng tay (trang phục); tất 

(ví). 
 

 
(210) 4-2015-36594 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thủy sản Thiên Hà  (VN) 
Số 384/14 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, xử lý 

môi trường nước (chế phẩm dạng bột, hạt, đậm đặc bột hạt, lỏng, lỏng đậm đặc). 
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Nhóm 31: Thức ăn thủy sản, phụ gia cho thức ăn thủy sản (không dùng cho ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-36595 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thủy sản Thiên Hà   (VN) 
Số 384/14 Phạm Văn Bạch, phường 15, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, xử lý 

môi trường nước (chế phẩm dạng bột, hạt, đậm đặc bột hạt, lỏng, lỏng đậm đặc).  

 

Nhóm 31: Thức ăn thủy sản, phụ gia cho thức ăn thủy sản (không dùng cho ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-36596 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) DIVERSEY, INC.  (US) 

8215 Forest Point Boulevard, Charlotte, 

NC 28273, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch và tẩy uế tại chỗ dùng trong công nghiệp làm sạch các nhà 

máy thực phẩm và đồ uống; chế phẩm dùng để giặt, cụ thể là xà phòng để giặt, chất làm 

sạch dùng để giặt, chế phẩm tẩy trắng dùng để giặt và các chế phẩm khác dùng để giặt. 

 

Nhóm 09: Thiết bị phân phối chế phẩm giặt tích hợp chức năng đo và ghi các dữ liệu đo 

được. 
 

 
(210) 4-2015-36597 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.1.5; A5.1.16 

(591) Xanh đen, đen, xanh lá cây, nâu 

(731) ISOOP COMPANY  (KR) 

714, Baekje-daero, Deokjin-gu, Jeonju-

si, Jeollabuk-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
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(210) 4-2015-36598 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH ANT (HN)  (VN) 

Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 

 
(210) 4-2015-36599 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.6; 26.1.4; 14.1.13; A14.1.15 
(731) ARAI CO.,LTD.   (JP) 

12-2, Tanakanogami-cho, Sakyo-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 606-8213 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu giữ nhiệt; 

sợi chất dẻo, không dùng trong dệt may; vật liệu cách điện; vật liệu tổng hợp để ngăn 
chặn bức xạ nhiệt; vật liệu cách điện để chống ẩm cho các tòa nhà.  

 
Nhóm 22: Vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] không bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu lót, 
không bằng cao su hoặc chất dẻo; sợi chất dẻo, dùng trong dệt may; sợi dệt; xơ bông; xơ 
bông [bông phế phẩm] dùng để đệm lót hoặc nhồi độn. 

 
Nhóm 24: Vải không dệt; vải không dệt chứa bông gòn; vật liệu chất dẻo [thay thế cho 
vải]; chăn bông; vật liệu dệt; vỏ nệm. 

 

 
(210) 4-2015-36600 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) UK00003115861 01.07.2015 GB 

  
(731) BENCHMARK HOLDINGS PLC  (GB) 

Benchmark House, 8 Smithy Wood 
Drive, Sheffield, S35 1QN United 
Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; vacxin thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chất tẩy uế; 

chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chất diệt nấm; thuốc 
diệt cỏ; bioxit.  
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Nhóm 31: Hạt ngũ cốc; động vật sống; trái cây tươi và rau tươi; hạt giống; cây trồng tự 
nhiên và hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật. 

 

 
(210) 4-2015-36601 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) PRESTASHOP   (FR) 

12 rue d'Amsterdam, 75009 Paris, 
France 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và công cụ điện tử cụ thể là máy vi tính, thiết bị cung cấp quyền truy 

cập bao gồm phần cứng máy vi tính và phần mềm máy vi tính dùng cho việc cung cấp 
quyền truy cập an toàn từ xa đến mạng máy vi tính và các mạng thông tin liên lạc, phần 
cứng máy vi tính và phần mềm máy vi tính dùng để quản lý cơ sở dữ liệu, chương trình 
điều hành máy vi tính, ghi sẵn, và chương trình máy vi tính [phần mềm có thÔ tải về], 
phần mềm ứng dụng máy vi tính dùng cho cửa hàng trực tuyến, có thể tải về được; thiết bị 
ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy 
tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; chương trình máy tính và phần mềm máy 
tính, phần mềm máy vi tính ghi sẵn trên vật mang dữ liệu từ tính hoặc được tải về từ mạng 
máy tính bên ngoài.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ vận hành các 
công việc hành chính của văn phòng; phổ biến các tài liệu quảng cáo (tờ rơi, tài liệu giới 
thiệu, ấn phẩm, hàng mẫu); tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; sao chụp tài liệu; quản 
lý tài liệu lưu trong máy vi tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện thông tin liên lạc; xuất bản tài liệu quảng cáo; cho thuê không gian quảng 
cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ quản lý trang web thương mại điện tử cho doanh nghiệp, cụ thể là dịch 
vụ kiểm định kỹ thuật cho trang web, tư vấn kỹ thuật cho trang web, phân tích kỹ thuật 
cho  trang web, phát triển (bao gồm cả thiết kế đồ họa) trang web, cài đặt và bảo trì các 
trang web trên Internet dùng cho thương mại điện tử; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển, cài đặt, bảo trì, cập nhật hoặc cho thuê phần mềm 
máy tính; lập trình máy vi tính; tư vấn về máy vi tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và 
chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; chuyển đổi tài liệu từ dạng vật lý 
sang dạng điện tử; dịch vụ điện toán đám mây.  

 

 
(210) 4-2015-36602 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh cốm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Nông Dược Long An  (VN) 
Lô D02B, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-36603 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
May DND  (VN) 
1855A quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố 2A, 

phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 40: May quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-36604 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(731) Phạm Công Anh  (VN) 
Số 67, ngõ 38 Phương Mai, phường Kim 

Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý (cụ thể là dịch vụ thành lập công ty); dịch vụ môi giới nhận 

con nuôi; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ 

trông giữ trẻ tại nhà; vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ người đi kèm, dịch vụ điều tra thông tin cá 

nhân; dịch vụ môi giới hôn nhân; dịch vụ hòa giải; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch 

vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); dịch vụ tư vấn về an ninh. 
 

(210) 4-2015-36605 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.20; 1.15.5; 25.7.25 

(591) Vàng, xanh dương, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Phước Lợi Sanh  (VN) 
606/21 QL 13, khu phố 4, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mỳ.  
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(210) 4-2015-36606 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) TBC GROUP CO., LTD.  (JP) 

1-25-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh thân thể; xà phòng và chất tẩy rửa (không 

dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế) bao gồm xà phòng dạng 

bánh, sữa rửa mặt (mỹ phẩm), sữa tắm (mỹ phẩm) và chế phẩm làm sạch dùng cho mục 

đích cá nhân; chế phẩm dùng để tắm không dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-36607 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 15.7.1; 26.4.1 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Đại Nghĩa  
(VN) 
Thôn Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, 

huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cấy lúa; máy gặt hái; máy gặt đập liên hợp; máy xay 

gạo.  
 

 
(210) 4-2015-36620 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 

Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chế 

phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  
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(210) 4-2015-36640 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-36641 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-36642 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Võ Văn Xởi  (VN) 

Thôn Hải Thế, xã Phong Hải, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-36643 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.21 
(731) Võ Văn Xởi  (VN) 

Thôn Hải Thế, xã Phong Hải, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-36644 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Lân  (VN) 
Số 3B219, khu T1, phường Cát Bi, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 11: Máy sưởi điện; bếp điện; tủ đông; tủ mát; máy điều hoà; máy sấy quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-36645 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24; A1.1.10 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Lân  (VN) 
Số 3B219, khu T1, phường Cát Bi, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 11: Máy sưởi điện; bếp điện; tủ đông; tủ mát; máy điều hoà; máy sấy quần áo.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ. 
 

 
(210) 4-2015-36646 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Tạ Quang Phước  (VN) 

66/4 ấp Quí Thuận, xã Hòa Lợi, huyện 
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu sản phẩm kem chống muỗi.  

 

 
(210) 4-2015-36647 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Hoa Việt úc  
(VN) 
236/53 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 21: Que nhựa có gắn bông ở hai đầu dùng để ngoáy tai (tăm bông ráy tai).  
 

 
(210) 4-2015-36648 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3; A25.3.3 
(591) Xanh dương, đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH MINIGPVIETNAM  

(VN) 
197 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo; tổ chức sự kiện (nhằm 

mục đích thương mại); tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; marketing. 
 
 

(210) 4-2015-36649 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh Thanh Tiên  

(VN) 
Số 112/26/D22 đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường 5, thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2015-36660 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Nguyễn 
Lưu  (VN) 
F8/29 đường số 15, khu dân cư 586, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất hòa trộn bê tông (phụ gia bê tông). 
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(210) 4-2015-36661 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.15; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, đỏ, 

trắng, trắng bạc, ghi xám nhạt, xanh 

dương, đen 

(731) Hộ kinh doanh Trường Thịnh  
(VN) 
A2/15/3 ấp 1, xã Hưng Long, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén. 
 

 
(210) 4-2015-36662 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.7.3; A5.11.11; 26.1.2; A5.5.20 

(591) Hồng, da cam, xanh pha vàng, xanh lá 

cây, xanh lá cây đậm, trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May  
(VN) 
số 186, quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã 

Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-36663 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.1.1; A3.3.24 

(591) Đỏ sẫm, xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên AGRIT  (VN) 
67 Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa phần cứng máy vi tính. 
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(210) 4-2015-36664 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ cam, xanh dương, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nguyễn Hùng Phát  (VN) 
Số 252 đường Bạch Đằng, phường 4, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-36665 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 25.1.6; 2.3.22; A25.1.10; A5.11.13 

(591) Đỏ, đỏ cam, vàng, vàng nhạt, vàng cam, 

xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt. xanh lá cây đậm, 

trắng, hồng, hồng phấn, hồng phấn nhạt, 

tim hồng, đen, nâu đen 

(731) Hộ kinh doanh Trương Hiền 
Hưng   (VN) 
607/36 Ba Đình, phường 9, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp. 
 

 
(210) 4-2015-36666 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 2.9.20; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Hai  (VN) 
ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trần, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm, đèn treo, đèn xoắn, đèn uốn, bóng 

đèn, thiết bị chiếu sáng bóng đèn đi ốp phát quang LED, hệ thống chiếu sáng và thiết bị 

chiếu sáng. 
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(210) 4-2015-36667 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.13.4; 5.7.3; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Chín Gạo  (VN) 

15C Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, gạo, đồ uống giải khát, bánh kẹo, đường, sữa, văn phòng 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-36668 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH Lục Nam  (VN) 

Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Tân 
Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp và phụ tùng của chúng, cụ thể: séc măng, mô tơ, trục sơ, pít 

tông, tay biên. 
 

Nhóm 20: Trang thiết bị nội thất và đồ gia dụng bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá 
đựng sách. 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy: ti vi, rađiô, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện, 
máy xay sinh tố, máy ép trái cây, lò nướng, lò vi sóng. 

 

 
(210) 4-2015-36669 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Lục Nam  (VN) 

Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Tân 
Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp và phụ tùng của chúng, cụ thể: séc măng, mô tơ, trục sơ, pít 

tông, tay biên. 
 

Nhóm 20: Trang thiết bị nội thất và đồ gia dụng bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá 
đựng sách. 
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(210) 4-2015-36673 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại sản xuất nhập khẩu Duy 
An Phát  (VN) 
44/8C đường ĐHT 45, khu phố 5, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón), vớ (tất). 

 

 
(210) 4-2015-36674 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Ngọc Khương  (VN) 
Xóm Thống Nhất, thôn Việt Hòa, xã 
Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là bột bả dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-36675 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại và xây 
dựng Hoàn Tuấn Thành  (VN) 
Số 155 tổ 6 ấp Kiến An, xã An Điền, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng.  
 

 
(210) 4-2015-36676 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Phong  (VN) 
Phòng 406, nhà F5, khu đô thị mới Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp.  
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(210) 4-2015-36677 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Đỗ Minh Quân  (VN) 
Số 8 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em, thú nhồi bông, búp bê. 

 

 
(210) 4-2015-36678 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và kỹ thuật Minh Trí  
(VN) 
321 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-36680 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Phòng khám Chuyên khoa Tai 

Mũi Họng   (VN) 
294 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 
 

(210) 4-2015-36681 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Phòng khám Chuyên khoa Tai 

Mũi Họng   (VN) 
294 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2015-36682 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Phòng khám Chuyên khoa Tai 

Mũi Họng   (VN) 
294 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2015-36683 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Phòng khám Chuyên khoa Tai 

Mũi Họng   (VN) 
294 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2015-36686 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 7.3.11; 7.1.24; 7.3.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Lương Đình Dũ  (VN) 
7A/67 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê nhà nghỉ, khách sạn; dịch vụ quán cà phê, ăn sáng. 

 

 
(210) 4-2015-36687 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu Lightstar  
(VN) 
Số 46 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa cuốn: trục cửa cuốn bằng kim 
loại, tay kéo bằng kim loại dùng cho cửa cuốn; cửa nhôm; cửa bằng thép chống gỉ.  

 

 
(210) 4-2015-36689 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vlastyle  (VN) 
Xóm 2, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm: quần áo choàng, áo khoác, quần áo lót, khăn 

choàng, khăn quàng cổ, quần áo ngủ, váy ngủ, váy, váy liền quần, quần jeane, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-36690 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HNB Việt Nam  
(VN) 
Lô N11-12, đường số 5, khu công nghiệp 
Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2015-36692 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và xuất nhập khẩu An Phát  
(VN) 
Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh; máy lọc nước; bình nước 

nóng sử dụng năng lượng mặt trời; vòi phun nước; vòi hoa sen; chậu rửa bằng inốc [gắn 
cố định] dùng cho nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2015-36693 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và xuất nhập khẩu An Phát  
(VN) 
Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh; máy lọc nước; bình nước 
nóng sử dụng năng lượng mặt trời; vòi phun nước; vòi hoa sen; chậu rửa bằng inốc [gắn 
cố định] dùng cho nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2015-36694 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A18.1.9; 18.1.23; A3.7.24; A10.3.4; 

3.11.7; A3.11.24; 1.15.23 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thành 
Tâm Decal  (VN) 
Số nhà 25, ngách 2/1, ngõ 2, phố Vũ 
Thạnh, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Đề can; giấy can; giấy bồi; giấy bao gói.  
 

 
(210) 4-2015-36697 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Triều  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 175, đường Hà Huy Tập, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; chiết xuất của cây hoa bia cho 
việc sản xuất bia; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục 
đích y tế); bia mạch nha. 

 

 
(210) 4-2015-36698 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Triều   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 175, đường Hà Huy Tập, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; chiết xuất của cây hoa bia cho 

việc sản xuất bia; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục 
đích y tế); bia mạch nha. 

 

 
(210) 4-2015-36699 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Triều   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 175, đường Hà Huy Tập, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; chiết xuất của cây hoa bia cho 
việc sản xuất bia; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục 
đích y tế); bia mạch nha. 

 

 
(210) 4-2015-36700 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Triều  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 175, đường Hà Huy Tập, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; chiết suất của cây hoa bia cho 

việc sản xuất bia; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục 
đích y tế); bia mạch nha.  

 

 
(210) 4-2015-36701 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Happy Cook  
(VN) 
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ rong biển.  

 

 
(210) 4-2015-36702 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Happy Cook  
(VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giầy, mũ.  
 

 
(210) 4-2015-36703 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thiết bị công nghiệp 
Minh Quang  (VN) 
24/13 Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Động cơ điện không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2015-36704 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Agro Products  (VN) 
Số 37 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu bánh, kẹo, sữa, các sản phẩm làm từ sữa, đường, rau, 

củ, quả chưa chế biến và rau, củ, quả đã chế biến, mộc nhĩ, nấm hương, chè, cà phê, ca 
cao, gạo, mì, miến, bột mì, nước mắm, xì dầu, mắm tôm, tương ớt, gia vị, mỹ phẩm.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ vận chuyển hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2015-36705 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.4; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 

ánh Sáng  (VN) 
Số 38 Phan Bá Phiến, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong ngành y); thực phẩm chức năng (dùng 

trong ngành y); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
 

(210) 4-2015-36706 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh dương 

nhạt 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 

ánh Sáng  (VN) 
Số 38 Phan Bá Phiến, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng cho người đái tháo đường và tiền đái tháo đường (dùng 
trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-36707 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.1 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
vận tải TQOIL  (VN) 
Lô LB2-02, đường số 1, khu công nghiệp 
Xuyên á, xã Mỹ Hạnh  Bắc, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu (kể cả xăng dùng trong động 

cơ). 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: dầu nhớt, dầu mỡ động thực vật. 
 

 
(210) 4-2015-36708 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 8.7.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
My Nguyễn  (VN) 
2665/36 quốc lộ 1A, khu phố 3, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát; dịch vụ quán phục vụ ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-36709 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.1.1; 26.4.4 
(591) Xanh lá, trắng, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Phú Bảo   (VN) 
Lầu 8, Lô B, số 08 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Tã; tăm bông (dùng cho mục đích y tế); băng vệ sinh. 
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; găng tay y tế; giầy bao chân dùng trong phẫu thuật; quần áo 
phẫu thuật; nón (mũ) trùm đầu dùng trong phẫu thuật  
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(210) 4-2015-36710 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Nâu, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - 
thương mại - đầu tư KDTH  (VN)
Phòng 2.05, số 17-19-21 Nguyễn Văn 
Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử 

văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, 
máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, đại siêu thị, mua bán sản phẩm 
nông nghiệp và các sản phẩm chế biến từ nông nghiệp bao gồm: rau, hoa, củ, quả; mua 
bán các sản phẩm từ nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản bao gồm: tôm, cua, cá. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán ở siêu thị, đại siêu thị cho người tiêu 
dùng.  

 

 
(210) 4-2015-36711 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.5; A1.1.10; 1.3.1; A1.3.17 
(591) Vàng, tím 
(731) Công ty cổ phần gỗ cao cấp 

Hoàng Gia  (VN) 
Số 102 ngõ 44 Trần Thái Tông, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-36712 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; 26.4.2; A26.11.8; A5.3.13 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần gỗ cao cấp 

Hoàng Gia   (VN) 
Số 102 ngõ 44 Trần Thái Tông, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Rèm bằng tre; rèm bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-36713 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tinh dầu và 
hương liệu Vạn Tiến  (VN) 
45/7 đường số 11, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; kem đánh răng; kem mát xa (mỹ phẩm); dầu 

mát xa (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm (sữa tắm, sữa rữa mặt, đầu gội đầu, kem 
dưỡng da, tinh dầu).  

 

 
(210) 4-2015-36714 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư I.P.A   (VN) 
Số 59 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; dầu ăn; tào phí; sữa đậu nành; xúp.  
 

Nhóm 30: Nước tương từ đậu nành; bánh mì; bim bim (đồ ăn nhanh làm từ ngũ cốc); chế 
phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cháo ăn liền; bột đậu nành; xốt 
đậu nành. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa là lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn 
và không cồn; siêu thị cung cấp lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và không 
cồn; cửa hàng mua bán hàng hóa là lương thực, thực phẩm; dịch vụ tái lập kinh doanh; 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); trưng bày 
giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-36715 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huyên  (VN) 
Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh 
Quảng Ninh  
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến: cá, tôm, mực, nước mắm, chả cá.  
 

 
(210) 4-2015-36716 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan  (VN) 
Thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Cô 
Tô, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến: cá, tôm, mực, nước mắm, chả cá.  
 

 
(210) 4-2015-36717 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 
(731) MAYA CORPORATION PTE LTD  

(SG) 
37, Senoko Way, Singapore 758062  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống dùng trong vườn (ống mềm phi kim loại); ống PVC (ống mềm phi kim 
loại); ống nối (mềm) bằng vật liệu phi kim loại; phụ kiện ống bằng vật liệu phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-36718 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A18.5.3; A18.5.7; 1.15.15 
(731) MAYA CORPORATION PTE LTD  

(SG) 
37, Senoko Way, Singapore 758062  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn ướt được tẩm chế phẩm hương thơm dùng cho mục đích làm sạch; khăn 

ướt được tẩm chế phẩm làm sạch.  
 

 
(210) 4-2015-36719 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25; 26.3.23 
(731) PARK DONG WOON   (KR) 

203ho Adelhouse, 28, Jahamun-ro 36-
gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 09: Bộ quần áo cứu hộ; áo phao cứu sinh; kính bảo hộ; kính đeo mắt (quang học); 
kính râm.  

 
Nhóm 18: Túi; túi đeo chéo; túi cho người leo núi; ba lô trẻ em; ba lô; túi xách boston (túi 
đựng hành lý); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi cho thể thao; túi du lịch; ô; gậy chống; ví 
tiền; túi cho người cắm trại; vali và túi du lịch.  

 
Nhóm 21: Chén; xô; chai đựng nước uống dùng cho thể thao; nồi và chảo có thể mang 
theo cho cắm trại [không dùng điện]; cốc tumbler (cốc để uống không có quai, không có 
chân đứng).  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; thắt lưng [trang phục]; đồng phục; tất ngắn cổ; mũ [đồ 
đội đầu]; quần áo cho người leo núi; quần áo thể thao; quần áo trẻ em; giày dép thể thao; 
găng tay [trang phục]; quần áo mặc bên trong; quần ống bó.  

 

 
(210) 4-2015-36720 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25; 26.3.23 
(731) PARK DONG WOON  (KR) 

203ho Adelhouse, 28, Jahamun-ro 36-
gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ quần áo cứu hộ; áo phao cứu sinh; kính bảo hộ; kính đeo mắt (quang học); 

kính râm.  
 

Nhóm 18: Túi; túi đeo chéo; túi cho người leo núi; ba lô trẻ em; ba lô; túi xách kiểu 
boston (túi đựng hành lý); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi cho thể thao; túi du lịch; ô; gậy 
chống; ví tiền; túi cho người cắm trại; vali và túi du lịch.  

 
Nhóm 21: Chén; xô; chai đựng nước uống dùng cho thể thao; nồi và chảo có thể mang 
theo cho cắm trại; cốc để uống không có quai, không có chân đứng (cốc tumbler ).  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; thắt lưng [trang phục]; đồng phục; tất ngắn cổ; mũ [đồ 
đội đầu]; quần áo cho người leo núi; quần áo thể thao; quần áo trẻ em; giày dép thể thao; 
găng tay [trang phục]; quần áo mặc bên trong; quần ống bó.  

 

 
(210) 4-2015-36721 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25; 26.3.23 
(731) PARK DONG WOON  (KR) 

203ho Adelhouse, 28, Jahamun-ro 36-
gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ quần áo cứu hộ; áo phao cứu sinh; kính bảo hộ; kính đeo mắt (quang học); 

kính râm.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
867 

Nhóm 18: Túi; túi đeo chéo; túi cho người leo núi; ba lô trẻ em; ba lô; túi xách kiểu 
boston (túi đựng hành lý); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi cho thể thao; túi du lịch; ô; gậy 
chống; ví tiền; túi cho người cắm trại; vali và túi du lịch.  

 

Nhóm 21: Chén; xô; chai đựng nước uống dùng cho thể thao; nồi và chảo không dùng 
điện có thể mang theo cho cắm trại; cốc để uống không có quai, không có chân đứng (cốc 
tumbler).  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; thắt lưng [trang phục]; đồng phục; tất ngắn cổ; mũ [đồ 
đội đầu]; quần áo cho người leo núi; quần áo thể thao; quần áo trẻ em; giày dép thể thao; 
găng tay [trang phục]; quần áo mặc bên trong; quần ống bó.  

 

 
(210) 4-2015-36722 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MeKeLong Việt 
Nam  (VN) 
Đường số 12, KCX Tân Thuận, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-36723 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tổ chức sự kiện 
quảng cáo và thương mại Hải 
Vân  (VN) 
51A Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; hội chợ triển lãm cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2015-36724 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.13.1; 25.5.25; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen, vàng cam, tím, trắng, tím nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-36725 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.4.2; 2.9.25 

(591) Xanh lá cây, xanh tím than, đỏ, xanh lá 

cây nhạt, nâu, nâu nhạt, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần O2 Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 

(210) 4-2015-36726 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 2.9.25; 26.4.2 

(591) Trắng, xanh dương, đen, nâu, nâu nhạt, 

trắng, xanh tím than, đỏ, ghi 

(731) Công ty cổ phần O2 Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-36727 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh tím than, đỏ, 

xanh lá cây đậm, trắng, vàng, xám, đen, 
ghi 

(731) Công ty cổ phần O2 Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36728 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm T&T  

(VN) 
Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36729 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Thành  (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; pho mai; bơ; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 
biến.  
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(210) 4-2015-36730 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Thành  (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2015-36731 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Thành  (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2015-36732 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36733 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-36734 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-36735 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36736 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 

Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36737 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 

Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36738 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh chăm sóc da 
mặt thẩm mỹ MI-SA-A-QUA  (VN)
67 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2015-36739 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Q.View  (VN) 

92 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng đeo mắt; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt.  
 

 
(210) 4-2015-36740 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6; 1.15.15 
(591) Cam, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Mộc Phát  (VN) 
47/1 đường 27, khu phố 9, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ray trượt, bản lề, bánh xe, thanh trượt bằng kim loại, tay cầm của cửa, 
ổ khóa, khóa, ốc vít, mua bán vật liệu xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-36742 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu mỹ phẩm Thành Phát  
(VN) 
Số 4, Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; nước giặt quần áo; nước xả quần áo; nước lau 
sàn nhà.  

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, nước giặt quần áo, nước xả quần áo, 
nước lau sàn nhà; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-36743 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.9.4; A3.9.24 
(731) Tổng công ty cổ phần may 

Việt Tiến  (VN) 
Số 7 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy đầm; giày dép; mũ (nón); quần áo trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, váy đầm, giày, dép, mũ (nón), quần áo trẻ em; tiếp thị để 
bán hàng; quảng cáo để bán hàng. 
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(210) 4-2015-36744 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A14.7.7 
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
700/15 đường Lạc Long Quân, phường 
9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm cắt móng tay; kìm cắt móng chân; giũa móng tay; nhíp nhổ lông mày; kéo 

cắt tóc; dụng cụ dùng để sùi da (dùng để chăm sóc móng tay, móng chân). 
 

Nhóm 35: Mua bán: kìm cắt móng tay, kìm cắt móng chân, giũa móng tay, nhíp nhổ lông 
mày, kéo cắt tóc, dụng cụ dùng để sùi da (dùng để chăm sóc móng tay, móng chân), mỹ 
phẩm, nước sơn móng tay (mỹ phẩm), bột nổi kim tuyến (dạng mỹ phẩm), mỹ phẩm làm 
cong mi mắt (mascara), móng tay giả, lông mi giả; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo giới 
thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-36745 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.3; 1.15.11; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh ngọc, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ phát 
triển cơ khí Trường Giang  
(VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: lưới cắt gạch. 

 
 

(210) 4-2015-36746 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 26.13.25; A5.5.20; 6.1.2 
(731) Công ty TNHH thể thao 

Vinapro  (VN) 
Đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần áo; thắt lưng (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ. 
 

 
(210) 4-2015-36747 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát Việt Pháp  (VN) 
680 Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: rượu. 

 

 
(210) 4-2015-36748 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát Việt Pháp  (VN) 
680 Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: rượu. 

 

 
(210) 4-2015-36749 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát Việt Pháp  (VN) 
680 Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: rượu. 

 

 
(210) 4-2015-36750 (220) 08.03.2012 

  (441) 25.03.2016 
(300) 45-2011-0004050 09.09.2011 KR 

(531) 1.5.1 
(731) LG CORP.  (KR) 

20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu 
Seoul 150-721 , Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn), phần mềm ứng dụng của máy vi tính được ghi 
sẵn để sử dụng cho điện thoại di động, phần mềm trò chơi máy tính, chương trình máy vi 
tính (phần mềm có thế tải xuống được).  
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876 

(210) 4-2015-36751 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 2.3.1; A2.3.16; A2.3.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh VIN Cót  (VN) 
139 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa (khám, chữa, chăm sóc răng miệng); dịch vụ chăm sóc da; 

dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe; phòng khám chuyên khoa da liễu; dịch vụ phẫu 
thuật thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2015-36752 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mùa Vàng  (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  
 

Nhóm 35: Mua bán bình phun thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2015-36753 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 1.5.1; 5.7.3 
(591) Đỏ, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mùa Vàng  (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc, máy cắt cỏ, máy cưa, đầu phun áp lực (bộ phận của máy), dây 

phun áp lực (bộ phận của máy), máy bơm nước, máy phát điện, máy nén khí, máy khoan, 
máy khoan, máy mài, máy hàn, máy trộn bê tông xây dựng, máy nông nghiệp. 

 
Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  

 
Nhóm 35: Mua bán, bình phun thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2015-36754 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Duy Tá  (VN) 
Đội 4, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải.  

 

(210) 4-2015-36755 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Vàng nâu nhạt, đen, trắng 
(731) TANZANITE LNTCRNATIONAL LTD  

(VG) 
Trident Chambers. P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola. British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng; dịch vụ chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê không gian để tổ chức hội nghị triển lãm và hội họp.  
 
 

(210) 4-2015-36756 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) ELEMI PTY LTD   (AU) 

115 Jane Street, West End Qld 4101, 
Brisbane, Australia  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2015-36757 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.21; A26.11.8; 3.7.17; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và kinh doanh VHP  (VN) 
Số 17/331 phố Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô, xe máy, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-36759 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đen, trắng, xám
(731) SANYANG MOTOR COMPANY 

LIMITED  (TW) 
No 3, Chung Hua road, Hukou, Hsinchu, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe mô tô, xe máy, xe ô tô, động cơ xe mô tô, động cơ xe máy, động cơ xe ô tô. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa liên quan đến xe mô tô, xe máy, xe ô tô và phụ tùng của 
chúng; quảng cáo liên quan đến xe mô tô, xe máy, xe ô tô và phụ tùng của chúng. 

 

 
(210) 4-2015-36763 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.1.5; A5.1.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần LC Thiên 

Phúc  (VN) 
Thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thảo dược dùng cho mục đích y tế, chất bổ 

sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2015-36764 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH huấn luyện 

Doanh Chủ  (VN) 
Phòng 202, tòa nhà 133 Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; đại lý 
thông tin thương mại; định giá các cơ hội kinh doanh là việc nghiên cứu mức độ khả thi 
của cơ hội kinh doanh cũng như lợi nhuận mà các cơ hội đó mang lại; dịch vụ kết nối kinh 
doanh và cung cấp các cơ hội kinh doanh là việc kết nối giữa tổ chức/cá nhân này với tổ 
chức/cá nhân khác để trao đổi mua bán hàng hoá hoặc dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận tối 
ưu; dịch vụ quản lý nhân sự. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; tư vấn bất động sản; tư vấn bảo hiểm; phân tích tài 
chính; môi giới chứng khoán; đầu tư vốn. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; huấn luyện [đào tạo], sắp xếp và tiến hành hội thảo 

chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; khoá đào tạo từ xa; xuất bản sách. 
 

 
(210) 4-2015-36765 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH huấn luyện 
Doanh Chủ  (VN) 
Phòng 202, tòa nhà 133 Thái Hà, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; đại lý 

thông tin thương mại; định giá các cơ hội kinh doanh là việc nghiên cứu mức độ khả thi 

của cơ hội kinh doanh cũng như lợi nhuận mà các cơ hội đó mang lại; dịch vụ kết nối kinh 

doanh và cung cấp các cơ hội kinh doanh là việc kết nối giữa tổ chức/cá nhân này với tổ 

chức/cá nhân khác để trao đổi mua bán hàng hoá hoặc dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận tối 

ưu; dịch vụ quản lý nhân sự. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; tư vấn bất động sản; tư vấn bảo hiểm; phân tích tài 

chính; môi giới chứng khoán; đầu tư vốn. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; huấn luyện [đào tạo]; sắp xếp và tiến hành hội thảo 

chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; khoá đào tạo từ xa; xuất bản sách. 
 

 
(210) 4-2015-36766 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.9; 26.1.1; A26.1.24 

(731) QUALITY PLUS AESTHETIC 

INTERNATIONAL LIMITED  (TH) 

179/18-20 NawongPrachaPattana Road, 

Sikan, Don Muang, Bangkok 1021, 

Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da mặt, kem dưỡng da toàn thân, chế phẩm làm sạch, kem chống 

nắng, kem mỹ phẩm dùng cho mắt, kem mỹ phẩm dùng cho tóc. 
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(210) 4-2015-36768 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 

KAISHA  (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 

Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô, xe scu-tơ, xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, xe mô 

tô ba bánh, xe scu-tơ ba bánh, xe máy ba bánh có bàn đạp và một động cơ chạy bằng 

xăng, và bộ phận và phụ kiện của chúng, cụ thể gương chiếu hậu, cần phanh, vỏ tay lái, 
tấm chắn gió, tấm chắn chân, vỏ che phía trước xe, chắn bùn, cổ xe, phanh, lốp, bánh xe, 

vỏ che phía bên, giá để chân, bình xăng, ghế ngồi, thanh nối khung xe, vỏ che phía sau, 

giảm xóc treo, bộ giảm xóc, vỏ che xích, hộp đựng hành lý, bộ giảm chấn, tất cả dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2015-36770 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn, 
thương mại, dịch vụ địa ốc 
Hoàng Quân  (VN) 
286 - 288 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 
doanh; mua bán: vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất; xuất nhập khẩu vật liệu xây 

dựng và hàng trang trí nội thất. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; 

định giá bất động sản; quản lý về bất động sản; dịch vụ về nhà ở; đầu tư vốn; quỹ đầu tư; 

tư vấn tài chính. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát xây dựng công trình; phá dỡ công trình 

xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo giáo dục; học viện giáo dục; dịch vụ trường nội trú; huấn luyện 
đào tạo, dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường mẫu giáo. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công 

cộng như đường, cầu. 
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(210) 4-2015-36771 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn 
thương mại dịch vụ địa ốc 
Hoàng Quân  (VN) 
286 - 288 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 
doanh; mua bán: vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất; xuất nhập khẩu vật liệu xây 
dựng và hàng trang trí nội thất. 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; 
định giá bất động, sản; quản lý về bất động sản; dịch vụ về nhà ở; đầu tư vốn; quỹ đầu tư; 
tư vấn tài chính. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát xây dựng công trình; phá dỡ công trình 
xây dựng; tư vân xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo giáo dục; học viện giáo dục; dịch vụ trường nội trú; huấn luyện 
đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường mẫu giáo. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công 
công như đường, cầu. 

 

 
(210) 4-2015-36772 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) TAYCA CORPORATION   (JP) 

1-3-47, Funamachi, Taisho-ku Osaka-
shi, Osaka, 551-0022, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Tác nhân hóa học hoạt động bề mặt; hóa chất dùng trong công nghiệp hóa học; 

hóa chất dùng trong lâm nghiệp; hóa chất để làm sạch dùng trong công nghiệp; hóa chất 
để sản xuất mỹ phẩm; hóa chất để sản xuất chất dẻo; hóa chất để sản xuất cao su; hóa chất 
dùng trong ngành công nghiệp kim loại và sắt thép; hóa chất dùng trong ngành công 
nghiệp ô tô; hóa chất dùng trong ngành công nghiệp xây dựng; hóa chất dùng trong ngành 
công nghiệp in ấn; hóa chất dùng trong ngành công nghiệp sơn; hóa chất để sản xuất các 
sản phẩm gốm sứ; hóa chất dùng để sản xuất các sản phẩm điện; hóa chất dùng trong 
nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, chất 
phụ gia hóa học cho chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; 
hóa chất để sản xuất xà phòng và chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia đình; hóa chất dùng 
trong ngành công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y. 

 

Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa (không dùng trong quá trình sản xuất); kem đánh 
răng; mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh thân thể; nước hoa; hương liệu thực phẩm được 
làm từ tinh dầu; hương thơm để thắp và chất thơm. 
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(210) 4-2015-36773 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) TAYCA CORPORATION   (JP) 

1-3-47, Funamachi, Taisho-ku Osaka-
shi, Osaka, 551-0022, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Tác nhân hóa học hoạt động bề mặt; hóa chất dùng trong công nghiệp hóa học; 

hóa chất dùng trong lâm nghiệp; hóa chất để làm sạch dùng trong công nghiệp; hóa chất 
để sản xuất mỹ phẩm; hóa chất để sản xuất chất dẻo; hóa chất để sản xuất cao su; hóa chất 
dùng trong ngành công nghiệp kim loại và sắt thép; hóa chất dùng trong ngành công 
nghiệp ô tô; hóa chất dùng trong ngành công nghiệp xây dựng; hóa chất dùng trong ngành 
công nghiệp in ấn; hóa chất dùng trong ngành công nghiệp sơn; hóa chất để sản xuất các 
sản phẩm gốm sứ; hóa chất dùng để sản xuất các sản phẩm điện; hóa chất dùng trong 
nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, chất 
phụ gia hóa học cho chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; 
hóa chất để sản xuất xà phòng và chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia đình; hóa chất dùng 
trong ngành công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y. 

 

Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa (không dùng trong quá trình sản xuất); kem đánh 
răng; mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh thân thể; nước hoa; hương liệu thực phẩm dược 
làm từ tinh dầu; hương thơm để thắp và chất thơm. 

 

 
(210) 4-2015-36774 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) TAYCA CORPORATION   (JP) 

1-3-47, Funamachi, Taisho-ku Osaka-
shi, Osaka, 551-0022, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Tác nhân hóa học hoạt động bề mặt; hóa chất dùng trong công nghiệp hóa học; 
hóa chất dùng trong lâm nghiệp; hóa chất để làm sạch dùng trong công nghiệp; hóa chất 
để sản xuất mỹ phẩm; hóa chất để sản xuất chất dẻo; hóa chất để sản xuất cao su; hóa chất 
dùng trong ngành công nghiệp kim loại và sắt thép; hóa chất dùng trong ngành công 
nghiệp ô tô; hóa chất dùng trong ngành công nghiệp xây dựng; hóa chất dùng trong ngành 
công nghiệp in ấn; hóa chất dùng trong ngành công nghiệp sơn; hóa chất để sản xuất các 
sản phẩm gốm sứ; hóa chất dùng để sản xuất các sản phẩm điện; hóa chất dùng trong 
nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, chất 
phụ gia hóa học cho chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; 
hóa chất để sản xuất xà phòng và chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia đình; hóa chất dùng 
trong ngành công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y. 

 

Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa (không dùng trong quá trình sản xuất); kem đánh 
răng; mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh thân thể; nước hoa; hương liệu thực phẩm được 
làm từ tinh dầu; hương thơm để thắp và chất thơm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2015-36775 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đông Phương Nam  (VN) 
Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 

EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 

phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-36776 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Thảo Lâm  (VN) 
5A, Trần Ngọc Quế, phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sâm, yến sào. 
 

 
(210) 4-2015-36777 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.5.19; A26.11.12; 26.7.25; A5.5.21; 

26.3.2; 26.3.23 

(591) Đen, xanh đen, xanh da trời, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Hoàng Phúc 
Thịnh  (VN) 
74/807E Nguyễn Oanh, phường 6, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; bột giặt; nước xả vải; nước rửa chén; nước tẩy đa năng. 
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(210) 4-2015-36778 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; 1.15.5; 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Goldfood 

Việt Nam  (VN) 
Tòa nhà Linco, tầng 5B, số 61A-63A Võ 
Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; bột thịt gà; súp cô đặc. 
 

Nhóm 30: Nước tương; tương ớt; hạt nêm; sốt bò xào; dầu hào. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước mắm, bột thịt gà, dầu hào, súp cô đặc, nước tương, tương ớt, hạt 
nêm, sốt bò xào. 

 

 
(210) 4-2015-36779 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.10 
(591) Ghi, xanh 
(731) LEE, SANG GEUN  (KR) 

112-47, Hoedeok-gil, Gwangju-si, 
Gyeonggi-do, 12766 Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, không dùng điện; bàn chải đánh răng chuyên dùng cho các 

răng hàm trong cùng; bàn chải đánh răng cho trẻ em; bàn chải đánh răng dùng cho răng 
giả; bàn chải đánh kẽ răng; bàn chải đánh răng cầm tay; bàn chải đánh răng.  

 

 
(210) 4-2015-36780 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A25.7.3; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ nâu, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cơ khí nông nghiệp thương 
mại và đầu tư Mekong  (VN) 
B15, khu đô thị Nam Khang, xã An 
Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị mua bán máy móc nông ngư cơ. 
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(210) 4-2015-36781 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1 

(591) Vàng, tím đậm, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thời trang Đỉnh cao  (VN) 
Số 5 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-36782 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.1 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thời trang Đỉnh cao  (VN) 
Số 5 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-36783 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thời trang Đỉnh cao  (VN) 
Số 5 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-36784 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
dịch vụ cao cấp TSH  (VN) 
Số 11, lô B, 25 Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói các loại. 
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(210) 4-2015-36786 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Anh Em  (VN) 
Số 34 đường Nguyễn Thị Định, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; tai nghe; điện thoại di động; dây điện thoại. 

 

 
(210) 4-2015-36787 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí chính 
xác Thịnh Phát   (VN) 
255/19 khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Bulông, ốc vít bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; 
đinh vít bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-36789 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) UNI-PHARMA KLEON TSETIS 

PHARMACEUTICAL 
LABORATORIES S.A.,  (GR) 
14th Klm.National Road 1, Gr-145 64, 
Kifissia - Greece 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-36790 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.3.1; A3.3.24; 7.1.6; 7.1.5; 7.5.10; 

20.7.1; 3.7.17 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Trường THCS Nguyễn Tri 
Phương  (VN) 
Số 67, phố Cửa Bắc, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  
 

 
(210) 4-2015-36791 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15 

(591) Trắng, đỏ, vàng 

(731) Vũ Văn Hoàng  (VN) 
Thôn Phù Liễn, xã Thủy Sơn, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị mua bán các loại hàng hóa như: hàng lương thực, thực phẩm 

(bánh kẹo, đường, sữa, phụ gia thực phẩm, gia vị, nước chấm, dầu ăn các loại, thực phẩm 

đông lạnh, hàng nông sản), đồ uống các loại (rượu, bia, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, nước khoáng, đồ uống không cồn, nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống có cồn), 

thuốc lá và vật dụng dành cho người hút thuốc, quần áo, giầy, dép, túi xách, ba lô, cặp 

sách, đồ trang sức mỹ nghệ (cặp tóc, vòng tay, dây chuyền), mỹ phẩm (nước hoa, nước 

thơm, son phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang điểm), hóa mỹ phẩm (kem 

đánh răng, nước súc miệng, nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, xà phòng, dầu 

gội, sữa tắm), khăn, giấy, tã, vật dụng vệ sinh, đồ dùng gia dụng (ly chén, bát, đĩa gốm, 

sứ, thủy tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập và đồ dùng văn 

phòng phẩm (kéo, giấy, ghim, hộp bút), đồ dùng, vật dụng trang trí nhà cửa, văn phòng. 
 

 
(210) 4-2015-36792 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.8; 26.1.6; 1.13.1; 26.1.9 

(591) Đỏ, xanh biển, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
công nghệ Phương Khoa  (VN) 
33 đường số 2C, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; loa; màn hình (phần cứng máy vi tính); máy tính xách tay; bàn 

phím máy vi tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); chuột máy 

vi tính (thiết bị xử lý dữ liệu). 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy móc văn phòng, kim khí điện máy (gồm: tủ lạnh, máy lạnh, bàn 

ủi, máy giặt, đầu đĩa, tivi), máy vi tính và phụ tùng thay thế, thiết bị tin học, thiết bị dạy 

nghề, thiết bị trường học, thiết bị nhà bếp, thiết bị âm thanh, thiết bị y khoa, thiết bị thể 

dục thể thao, thiết bị viễn thông, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị di động. 
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(210) 4-2015-36793 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
công nghệ Phương Khoa   (VN) 
33 đường số 2C, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị truyền phát âm thanh; 

thiết bị và máy âm thanh; thiết bị giảng dạy; phần mềm máy vi tính đã được ghi sẵn; bộ 

đọc (thiết bị xử lý dữ liệu); hộp đấu nối điện (điện); máy cát sét; chương trình máy vi tính 

(phần mềm có thế tải xuống được); cáp âm thanh; bảng điều khiển; bộ nối (thiết bị xử lý 

dữ liệu); thiết bị để xử lý dữ liệu; bảng điều khiển phân phối (điện); thiết bị điều khiển 

phân phối (điện); thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; đồ đạc đặc chuẩn 

cho phòng thí nghiệm; tai nghe; micro; ống nói. 
 

 
(210) 4-2015-36794 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.13; 6.1.2; A26.11.12; 3.7.16; 

A3.7.24 

(591) Xanh nước biển, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Phan Đức Chung  (VN) 
Số 26 đường số 2, khu phố 4, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 

 

 
(210) 4-2015-36796 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.11.5; 25.1.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Linh Sơn Thủy  (VN) 
637, KP 6, phường Tân Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 31: Phôi nấm. 
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(210) 4-2015-36798 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1; 24.13.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Công 
Nghệ Xanh Việt Nam  (VN) 
P301 tòa nhà Hoa Cương, số 18, ngõ 11, 

phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị, linh kiện viễn thông bao gồm: đầu nối cáp quang, dây nhảy quang, 

dây nối quang, hộp tập hợp điểm quang, bộ chia ghép quang, thiết bị đầu cuối quang. 
 

 
(210) 4-2015-36799 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.15; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, vàng, 

đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chè Phú Hà   (VN)
Xóm Đình Cả, xã Hưng Long, huyện 

Yên Lập, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; chè (trà). 

 

 
(210) 4-2015-36800 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 9.7.1; 3.9.16; A11.1.6; A26.11.12 

(591) Nâu, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch trái tim Sài 
Gòn - Làng ẩm thực Ba Cua  
(VN) 
315 Lê Văn Lương, khu phố 1, tổ 6, 

phường Tân Phong, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2015-36801 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 
phẩm SUM  (VN) 
Tầng 11, tháp Tây, toà nhà Hancorp, số 

72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2015-36802 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 
phẩm SUM   (VN) 
Tầng 11, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 

72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2015-36803 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 
phẩm SUM   (VN) 
Tầng 11, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 

72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng).  
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(210) 4-2015-36804 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 
phẩm SUM  (VN) 
Tầng 11, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 

72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2015-36805 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ TYRAN  (VN) 
155 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-36806 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý doanh 
nghiệp và xúc tiến đầu tư Gia 
Khang  (VN) 
347 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế.  

 
Nhóm 36: Hoạt động tư vấn tài chính.  
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(210) 4-2015-36807 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý doanh 
nghiệp và xúc tiến đầu tư Gia 
Khang  (VN) 
347 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố  Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế.  
 

 
(210) 4-2015-36808 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.3.23 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu nhạt, 

nâu, đỏ da cam 
(731) Đào Kim Anh  (VN) 

Tòa T 7-Times City, 458 Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Các loại sushi (cơm cuốn kiểu Nhật Bản).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các loại sushi (cơm cuốn kiểu Nhật Bản) 
và đồ uống.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển các đồ ăn theo yêu cầu.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán rượu; dịch vụ thực phẩm 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quầy bán đồ ăn 
nhanh.  

 

 
(210) 4-2015-36809 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.3.23 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu nhạt, đỏ, 

da cam 
(731) Đào Kim Anh  (VN) 

Tòa T 7-Times City, 458 Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Các loại sushi (cơm cuốn kiểu Nhật Bản).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các loại sushi (cơm cuốn kiểu Nhật Bản) 
và đồ uống.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
893 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển các đồ ăn theo yêu cầu.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán rượu; dịch vụ thực phẩm 

và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quầy bán đồ ăn 
nhanh.  

 

 
(210) 4-2015-36810 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.1.1; 18.3.2; 1.15.11; 1.15.24; 18.3.23; 

18.4.1; A3.7.24 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
áo mưa Việt Anh   (VN) 
Thôn An Bình, xã Hồng Quang, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo mưa; quần áo; giầy dép.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo mưa, quần áo, giầy dép.  
 

 
(210) 4-2015-36812 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Xoan  
(VN) 
Khu II, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang  
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền.  
 
 

(210) 4-2015-36813 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Đỏ nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thanh Xoan  
(VN) 
Khu II, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền.  
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(210) 4-2015-36815 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đỏ nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Xoan  
(VN) 
Khu II, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền.  

 

 
(210) 4-2015-36817 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.2; A26.11.12; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch dịch 
vụ quốc tế Tân Hoàng Minh  
(VN) 
118 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-36818 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh Vàng A Có  (VN) 
25, khu phố 4 Dương Văn Cam, phường 
Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Dây vàng (đồ trang sức); vàng thô hoặc vàng dát.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2015-36819 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh được phẩm Hera    (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2015-36820 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2015-36821 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2015-36822 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2015-36823 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2015-36824 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Hà Thị Mỹ Trang  (VN) 
69/15 TTH06, phường Tân Thới Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng. 

 

 
(210) 4-2015-36828 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại hóa 
dầu Việt Mỹ Petro  (VN) 
Số 171 Tôn Đức Thắng, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu động cơ, dầu thủy lực, dầu cầu, hộp số, mỡ, dầu công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-36829 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.13; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Khang Thịnh  (VN) 
Số 6b/A12 ngách 57 khu tập thể Bộ công 
an, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Đông trùng hạ thảo, các chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2015-36830 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.23; A17.5.7 
(591) Xanh dương nhạt, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Lâm Huỳnh Thủy Tiên  (VN) 
163 Nguyễn Thái Học, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc thời trang các loại: quần áo, khăn, tất, váy, đồ đi chân 

(trang phục), đồ đội đầu (trang phục); mua bán dụng cụ thể thao, đồng phục thể thao 

(dùng để tập thể dục, chơi thể thao).  
 

 
(210) 4-2015-36831 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam 
Phát  (VN) 
Số 366 đường Phù Nghĩa, phường Lộc 

Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định  

 

(511)   Nhóm 29: Chả quế; patê; xúc xích; giò lụa; giăm bông; nem chua.  
 

 
(210) 4-2015-36832 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.7.11; 3.7.16 (540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp 
Tường Mai A  (VN) 
Đội 3, xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-36833 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 25.1.6; A1.1.10 

(591) Xanh ngọc, xanh coban, vàng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Lại Văn Quang  (VN) 
Xóm 7, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn, bơ thực vật, mỡ động vật, bơ, nước mắm, chất chiết ra từ thịt.  
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(210) 4-2015-36834 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.11.5; 25.1.25; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất nấm và 
dịch vụ Vườn Quốc Gia Xuân 
Thủy   (VN) 
Xóm 24, xã Giao Thiện, huyện Giao 
Thủy, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 

 

 
(210) 4-2015-36835 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 25.7.25; 25.1.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

thanh toán Việt Nam  (VN) 
Phòng 804A, số 22 phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; nghiệp vụ thanh toán [tài 

chính]; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng mạng 
máy tính; thư điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu.  

 

 
(210) 4-2015-36836 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36837 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Vàng, cam, đen, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Thế Đàm  (VN) 
Bản Phát, xã Chiềng Mung, huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La  

 
(511)   Nhóm 29: Phấn hoa (dùng làm thực phẩm cho người).  
 

Nhóm 30: Mật ong.  
 

 
(210) 4-2015-36838 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Đỗ Quang Hoàng  (VN) 
Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su). 

 

 
(210) 4-2015-36839 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ U.BEST House   (VN) 
133/13 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc thời trang các loại: quần áo, khăn, tất, váy, đồ đi chân 

(trang phục), đồ đội đầu (trang phục); mua bán dụng cụ thể thao, đồng phục thể thao 
(dùng để tập thể dục, chơi thể thao).  

 
 

(210) 4-2015-36840 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Lâm Huỳnh Thủy Tiên  (VN) 
163 Nguyễn Thái Học, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc thời trang các loại: quần áo, khăn, tất, váy, đồ đi chân 

(trang phục), đồ đội đầu (trang phục); mua bán dụng cụ thể thao, đồng phục thể thao 

(dùng để tập thể dục, chơi thể thao).  
 

 
(210) 4-2015-36841 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.15; 1.15.5 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Royal Việt Nam  
(VN) 
Nhà BT02-06 khu biệt thự Viglacera, 

phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn rửa bát, chậu vệ sinh, 

buồng vệ sinh, bồn tắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh (vòi hoa sen, bồn rửa mặt, chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, 

buồng vệ sinh, bồn tắm), thiết bị chiếu sáng, thiết bị thông gió.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì thiết bị vệ sinh, hệ thống thiết bị chiếu sáng, thiết bị thông gió; 

trang trí nội thất nhà bếp, nhà vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-36842 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 1.15.5 

(591) Xanh lá cây đậm, màu da, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Big Big Trans  
(VN) 
P407-408, lầu 4, tòa nhà Hải Âu, 39B 

Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ xăm 

hình; dịch vụ trị liệu bằng xoa bóp tinh dầu thơm, dịch vụ cắt sửa móng tay.  
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210) 4-2015-36844 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Quốc Thông  (VN) 
128/4 Trần Hữu Trang, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm chua, tôm khô.  
 

Nhóm 30: Tương hột, nước tương (chế biến từ đậu nành).  
 

 
(210) 4-2015-36845 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Ký Global  
(VN) 
Số nhà 30, ngõ 27, tổ 13, phố Thanh 
Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống không cồn (nước khoáng, nước đóng chai).  

 

 
(210) 4-2015-36846 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23; 24.15.21; 24.15.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Ký Global  
(VN) 
Số nhà 30, ngõ 27, tổ 13, phố Thanh 
Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống không cồn (nước khoáng, nước đóng chai).  

 

 
(210) 4-2015-36848 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, nữ, quần áo thời trang.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
902 

(210) 4-2015-36849 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.1.6; 5.5.14 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dược phẩm Phúc Lộc  (VN) 
683/3 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 
 

Nhóm 05: Thuốc kê theo toa (tân dược; đông dược); thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc (tân dược, đông dược); mua bán thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-36850 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Phạm Thúy Hiền  (VN) 
Số 3A Nguyễn Văn Tố, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-36851 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, cam,ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Hải   (VN) 
15B nhà 39 Bách Khoa, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-36852 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Cô Cẩm Trân  (VN) 
64 đường số 25, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
903 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê sữa; chè/trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; bột cà ri; gia vị. 
 

 
(210) 4-2015-36854 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36855 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuần sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36856 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36857 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36858 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36859 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT  (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phô Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Duợc phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36860 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
210) 4-2015-36861 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-36862 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chi Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36863 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36864 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dượ'c phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36865 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36866 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 25.1.6; 24.15.3; 1.15.23 
(591) Trắng, trắng đục, nâu, nâu đỏ, vàng nhạt, 

đỏ, vàng, đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần Gali 

Pharmaceutical  (VN) 
108-110 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36867 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần O2 Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36868 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong   (VN) 
Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-36869 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 24.15.21; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển thương mại 
VINATECH   (VN) 
2290 quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em, tất ngắn cổ (vớ ngắn cổ ); tất dài 

(vớ dài); cà vạt, quần áo da; quần áo giả da.  
 

 
(210) 4-2015-36870 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.5.20; A5.5.21; 

1.15.23 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dệt may Liên 

Phương  (VN) 
18 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải các loại; vải dệt thoi; vải dệt kim; màn chống muỗi; vải len dệt. 
 

Nhóm 25: Sản phẩm may mặc; quần áo thời trang; áo vét; quần áo may sẵn; áo sơ mi; áo 
khoác choàng; áo va-rơi (áo khoác). 

 
 

(210) 4-2015-36871 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) SHENZHEN HELLO TECH ENERGY 

CO., LTD  (CN) 
F2, Bldg. 7, Jia'anda lndustry Zone, 
Dalang, Long Hua Town, Shenzhen, P.R. 
China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; điện thoại di động; hệ thống phòng trộm chạy 

bằng điện; thiết bị sạc cho pin điện; pin điện; pin mặt trời; bao đựng máy tính bảng cá 
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nhân; bao đựng điện thoại di động; nguồn điện thoại, cụ thể là pin năng lượng cao có thể 

xách tay. 
 

 
(210) 4-2015-36872 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.15.21; 3.6.6; A26.11.8; A26.4.24 

(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh  
(VN) 
Lô 17B, TTDV ô tô Long Biên, Số 3-5 

Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, quận Long 

Biên, Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ.  
 

 
(210) 4-2015-36873 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; A26.4.24 

(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh  
(VN) 
Lô 17B, TTDV ô tô Long Biên, số 3-5 

Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, quận Long 

Biên, Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ.  
 

 
(210) 4-2015-36875 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
Bảo Minh  (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh kẹo; bánh quy giòn; bánh trứng; kẹo mềm; kẹo.  
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(210) 4-2015-36876 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
hóa chất Nam Linh  (VN) 
22/6 đường số 15, khu phố 3, phường 

Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người.  
 

(210) 4-2015-36877 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) MITSUHISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 

Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, bộ phận và phụ tùng của xe ô tô; xe có động cơ hai bánh; xe đạp, bộ 

phận và phụ tùng của xe đạp; động cơ nguồn không dùng điện cho phương tiện giao thông 
trên bộ [không bao gồm bộ phận của chúng]; tàu thủy, bộ phận và phụ tùng của tàu thủy 

[không bao gồm xe cộ chạy trên đệm khí]; máy bay, bộ phận và phụ tùng của máy bay; 

cơ cấu truyền động và khớp truyền động bánh răng [cho phương tiện giao thông trên bộ]; 
giảm xóc [cho phương tiện giao thông trên bộ]; lò xo [cho phương tiện giao thông trên 

bộ]. 
 

 
(210) 4-2015-36878 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.24; A11.3.3; A5.3.13; 5.7.1; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, đỏ mận, vàng kem 

(731) Công ty TNHH YAMANAKA  (VN)
171/105/19B Nguyễn Tư Giản, phường 

12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đường ăn; bánh; kẹo.  
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(210) 4-2015-36879 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh hàng ngày dạng quần; băng vệ sinh dạng nút; quần 

đùi dùng cho mục đích vệ sinh; quần đùi dùng cho mục đích vệ sinh làm bằng vải dệt và 
dùng được nhiều lần.  

 

 
(210) 4-2015-36880 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) UAB "LUKSIU PIENINE"   (LT) 

A. Tatares g. 54, Luksiai, Sakiu r. sav., 
LT-71180 Lithuania 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa, pho mát ngọt tráng miệng. 

 

 
(210) 4-2015-36882 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.1.1; 25.1.25; 25.1.6; A5.5.20 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.  (TH) 
313 C.P. Tower 14th, 16th Floor, Silom 
Road, Silom Sub-district, Bangrak 
District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 

 
(210) 4-2015-36883 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; 3.7.17; A26.11.9; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 

Lợi  (VN) 
Số 3, Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, thân xe ô tô, vỏ xe ô tô, khung gầm ôtô, lốp ô tô, xe moóc.  
 

 
(210) 4-2015-36885 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Mai  

(VN) 
Tổ 5, khu 1, phường Vàng Danh, thành 
phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Giò lụa; chả lụa; chả cá; chả mực; chả tôm; thịt đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2015-36886 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Hoàng  (VN) 
Số 131, đường Nguyễn Văn Thoại, 
phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả, hạt khô, mứt quả ướt, thủy sản, hải sản không còn sống, 

bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-36887 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) OFC CORPORATION  (JP) 

2 Chome-3-21 Daikaidori, Hyogo-Ku, 
Kobe 652-0803, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa rửa mặt; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chăm sóc da; 

kem mỹ phẩm; dầu dưỡng tóc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc da, kem mỹ phẩm, dầu dưỡng tóc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm làm từ tảo xoắn (spirulina), thực phẩm ăn kiêng, đồ uống có cồn, đồ uống 
không có cồn, đồ uống collagen, đồ uống đã được ủ men, đồ uống dùng cho mục đích y 
tế, thịt, cá, gia cầm đã qua chế biến, ngũ cốc đã qua chế biến, bánh kẹo, đường, sữa, cà 
phê, ca cao, gạo, ngô, đậu nành, gia vị.  
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(210) 4-2015-36888 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.1.18; 26.1.2; A26.11.8; A8.5.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đen, tím, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ki Do  (VN) 
Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá viên. 

 

 
(210) 4-2015-36889 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng tắm; xà phòng vệ sinh cá nhân; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm chăm 
sóc da; phấn nền bôi mặt; phấn nền trang điểm; phấn nền dạng lỏng; bút kẻ mắt; bút kẻ 
màu mắt; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm che khuyết điểm trên da gần mắt (mỹ phẩm); bút 
kẻ lông mày; sữa rửa mặt; kem dưỡng ẩm, sữa dưỡng da; kem dưỡng da; dầu dưỡng da; 
dầu mát xa mặt; mặt nạ làm đẹp; kem chống tia cực tím (UV) bảo vệ da; sữa chống tia 
cực tím (UV) bảo vệ da; son môi; son hồng; phấn hồng; sơn móng tay; móng tay giả; lông 
mi giả; keo dính tóc giả (mỹ phẩm); keo dính lông mi giả (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-36890 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

và thương mại Phong Thao  
(VN) 
Số nhà 55, đường 10B, phố Thanh Bình, 
phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, 
Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp mái bằng kim loại (tôn); vật liệu xây dựng bằng kim loại; kim loại 
thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; vật liệu ốp lát bằng 
kim loại [dùng trong xây dựng]; vật liệu gia cường bằng kim loại cho xây dựng.  
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(210) 4-2015-36891 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm; xà phòng và chất tẩy rửa; thuốc đánh răng; 

nước hoa và chế phẩm làm thơm, hương/nhang để thắp và chất thơm; chất dính dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; lông mi giả; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; mặt nạ làm 
đẹp; giấy thấm dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người; đồ uống ăn kiêng phù hợp dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm ăn kiêng phù hợp dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược; chế phẩm 
y tế dùng cho mục đích giảm béo; chế phẩm vitamin hỗn hợp; chế phẩm vitamin; chất bổ 
sung ăn kiêng cho người chủ yếu bao gồm chiết xuất từ Garcinia Cambogia; chất bổ sung 
ăn kiêng cho người chủ yếu bao gồm hỗn hợp vi khuẩn axit lactic; chất bổ sung ăn kiêng 
cho người chủ yếu bao gồm collagen cá, vitamin B1, vitamin B6, canxi và magiê; chất bổ 
sung ăn kiêng cho người chủ yếu bao gồm khoáng chất; chất bổ sung ăn kiêng cho người 
chủ yếu bao gồm yến mạch giàu chất xơ; chất bổ sung ăn kiêng cho người chủ yếu bao 
gồm đạm đậu nành; chiết xuất từ thực vật và thảo dược dùng cho mục đích y tế, băng vệ 
sinh; tã trẻ em; tã người lớn; tã người lớn dùng một lần; băng vệ sinh dạng nút; quần lót 
vệ sinh. 

 
Nhóm 29: Đậu đông lạnh; rau củ đông lạnh; trái cây đông lạnh; nhân sâm đã chế biến; 
nấm (đã được bảo quản); nước ép rau củ dùng cho nấu ăn; hoa quả và rau củ đã chế biến; 
thực phẩm đã chế biến bao gồm chủ yếu là đậu phụ (tofu); đậu phụ đã chế biến (tofu); sữa 
đậu nành [thay thế sữa], đậu phụ miếng rán [Abura-age]; đậu phụ miếng đông khô 
[Kohri-dofu]; thạch làm từ rễ cây lưỡi quỷ [Konnyaku]; đậu phụ; đậu nành lên men 
[Natto]; sản phẩm từ thịt đã chế biến; sản phẩm sữa; chiết xuất từ tảo biển dùng cho thực 
phẩm; tảo biển có thể ăn được, đã chế biến; sản phẩm hải sản đã chế biến. 

 
Nhóm 30: Bột mỳ dùng cho thực phẩm; chế phẩm ngũ cốc; bánh mì và bánh bao nhỏ; 
kem lạnh; bánh kẹo; bánh mì kẹp nhân; bánh bao nhân thịt băm hấp [Chinese-manjnh]; 
bánh mì kẹp thịt [bánh mì sandwiches]; bánh pizza; bánh mì kẹp xúc xích [bánh mì 
sandwiches]; bánh nướng thịt; đồ uống trên cơ sở ca cao; ca cao; cà phê; đồ uống trên cơ 
sở trà; trà; đá lạnh; chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm [không phải từ tinh dầu]. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn dùng để hỗ trợ dinh dưỡng; chiết xuất của cây hoa bia 
cho việc sản xuất bia; đồ uống có gaz [đồ uống giải khát]; chế phẩm dùng để làm đồ uống 
sủi bọt, đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; chiết xuất nhân sâm dùng cho đồ 
uống; bột nhân sâm dùng cho đồ uống; xi rô dùng cho đồ uống; nước ép rau củ [đồ uống]; 
nước khoáng; bia; nước uống có gaz. 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các sản phẩm bao gồm: mỹ phẩm và chế phẩm 
trang điểm, xà phòng và chất tẩy rửa, thuốc đánh răng, nước hoa và chế phẩm làm thơm, 
hương/nhang để thắp và chất thơm, chất bổ sung ăn kiêng cho người, đồ uống ăn kiêng 
phù hợp dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng phù hợp dùng cho mục đích y tế, 
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chế phẩm dược, chế phẩm y tế dùng cho mục đích giảm béo, chế phẩm vitamin hỗn hợp, 
chế phẩm vitamin, chất bổ sung ăn kiêng cho người chủ yếu bao gồm chiết xuất từ 
Garcinia Cambogia, chất bổ sung ăn kiêng cho người chủ yếu bao gồm hỗn hợp vi khuẩn 
axit lactie, chất bổ sung ăn kiêng cho người chủ yếu bao gồm collagen cá, vitamin B1, 
vitamin B6, canxi và magiê, chất bổ sung ăn kiêng cho người chủ yếu bao gồm khoáng 
chất, chất bổ sung ăn kiêng cho người chủ yếu bao gồm yến mạch giàu chất xơ, chất bổ 
sung ăn kiêng cho người chủ yếu bao gồm đạm đậu nành, chiết xuất từ thực vật và thảo 
dược dùng cho mục đích y tế, băng vệ sinh, giấy ướt, đậu đông lạnh, rau củ đông lạnh, trái 
cây đông lạnh, nhân sâm đã chế biến, nấm (đã được bảo quản), nước ép rau củ dùng cho 
nấu ăn, hoa quả và rau củ đã chế biến, thực phẩm đã chế biến bao gồm chủ yếu là đậu phụ 
(tofu), đậu phụ đã chế biến (tofu), sữa đậu nành thay thế sữa, đậu phụ miếng rán [Abura-
age], đậu phụ miếng đông khô [Kohri-dofu], thạch làm từ rễ cây lưỡi quỷ [Konnyaku], 
đậu phụ, đậu nành lên men [Natto], sản phẩm từ thịt đã chế biến, sản phẩm sữa, chiết xuất 
từ tảo biển dùng cho thực phầm, tảo biển có thể ăn được, đã chế biến, sản phẩm hải sản đã 
chế biến, bột mỳ dùng cho thực phẩm, chế phẩm ngũ cốc, bánh mì và bánh bao nhỏ, kem 
lạnh, bánh kẹo, bánh mì kẹp nhân, bánh bao nhân thịt băm hấp [Chinese-manjuh], bánh 
mì kẹp thịt [bánh mì sandwiches], bánh pizza, bánh mì kẹp xúc xích [bánh mì 
sandwiches], bánh nướng thịt, đồ uống trên cơ sở ca cao, ca cao, cà phê, đồ uống trên cơ 
sở trà, trà, đá lạnh, chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm [không phải từ tinh dầu], đồ 
uống không chứa cồn dùng để hỗ trợ dinh dưỡng, chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản 
xuất bia, đồ uống có gaz [đồ uống giải khát], chế phẩm dùng để làm đồ uống sủi bọt, đồ 
uống không chứa cồn, nước ép trái cây, chiết xuất nhân sâm dùng cho đồ uống, bột nhân 
sâm dùng cho đồ uống, xi rô dùng cho đồ uống, nước ép rau củ [đồ uống], nước khoáng, 
bia, nước uống có gaz, chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm, lông mi giả, khăn giấy 
được tẩm nước thơm mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, giấy thấm dầu dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, tã trẻ em, tã người lớn, tã người lớn dùng một lần, băng vệ sinh dạng nút, quần lót 
vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-36892 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A13.1.2 
(731) SHENZHEN YABOZI TECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 

3103a, block a, no. 2070, 

shennanzhong road, futian district, 

shenzhen, guandong province, china 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại cầm tay; dụng cụ hàng hải; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; vỏ bọc 

cho điện thoại di động; dụng cụ đo; vỏ hộp loa; máy ảnh [chụp ảnh]; chip điện tử [mạch 
tích hợp]; pin điện; bộ biến đổi, điện; điện thoại di động; máy tính; máy xử lý văn bản; 
máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; ăng ten; thiết bị định vị toàn cầu; dây treo trang trí điện 
thoại di động; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị 
nghe nhìn dùng cho giảng dạy; dây điện thoại; thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị 
sạc cho pin điện.  
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(210) 4-2015-36893 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.15.9; 26.15.11; A17.2.2; A25.7.8 

(591) Đen, nâu, xám, trắng 

(731) Phan Cẩm Hà  (VN) 
67/2A Thông Tây Hội, phường 10, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà trẻ ban ngày; 

nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-36894 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Vàng, trắng, nâu, đen 

(731) Công ty TNHH Nam Phương  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 
 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước mắm, nước tương, gia vị, tương cà, tương ớt, trái cây, rau, củ 

quả, thực phẩm ăn liền, thực phẩm đóng hộp, bột dinh dưỡng ăn liền. 
 

 
(210) 4-2015-36895 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Đen, nâu vàng 

(731) Công ty TNHH Nam Phương  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước mắm, nước tương, gia vị, tương cà, tương ớt, trái cây, rau, củ 

quả, thực phẩm ăn liền, thực phẩm đóng hộp, bột dinh dưỡng ăn liền. 
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(210) 4-2015-36896 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.2.1; 1.15.15; 26.1.2; 2.5.6; 26.1.6; 

5.9.21; 5.7.21 

(591) Cam, đỏ, xanh dương, vàng, tím, hồng, 

xanh lá cây, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 
Tường An  (VN) 
48/5 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật.  
 
 

(210) 4-2015-36897 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 2.9.1; A26.11.12 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) Lê Trọng Bằng  (VN) 
111/21/16 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 44: Làm tóc như: cắt tóc; uốn tóc; duỗi tóc; nhuộm tóc; làm móng tay móng chân; 

thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2015-36898 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Cơ sở Hồ Vĩ Nghiệp  (VN) 
143/31/4 Phan Anh, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Biến thế điện (bộ chuyển dòng).  
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(210) 4-2015-36899 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Roseland Corp Hotel  (VN) 
Số 8A/6D2 đường Thái Văn Lung, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm (sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh mứt kẹo, các 

sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột); mua bán đồ uống; mua bán thuốc lá, thuốc 

lào; mua bán rượu, bia, nước giải khát; đại lý môi giới đấu giá hàng hóa; dịch vụ xuất 

nhập khẩu. 

 

Nhóm 36: Đại lý thu đổi ngoại tệ; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ điều hành tua du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-36900 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH Tinh dầu Thiên 
Nhiên   (VN) 
51/4 Phú Mỹ, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Chè (trà). 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua 

bán chè (trà); mua bán lương thực thực phẩm (bánh kẹo). 
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(210) 4-2015-36901 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại quốc tế Kim Sơn  
(VN) 
572/4 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 21: Nồi áp suất (nồi hấp) không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện; cối xay 

gia dụng không dùng điện; dụng cụ ép trái cây không dùng điện sử dụng cho mục đích gia 

dụng; chảo để rán không dùng điện; dụng cụ xay sử dụng cho mục đích gia đình vận hành 

bằng tay. 
 

 
(210) 4-2015-36902 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 2-
9 TP. Hồ Chí Minh   (VN) 
299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-36903 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 2-
9 TP. Hồ Chí Minh   (VN) 
299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm: thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36904 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.9.16 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

vàng cam 

(731) Lê Ngọc Dững  (VN) 
ấp khu 2, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm tép. 
 

 
(210) 4-2015-36905 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.1; 26.1.1; A15.9.11; 26.1.10 

(591) Da cam, bạc ánh kim, đen 

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ và 
Truyền thông 123  (VN) 
Số nhà 28, ngách 259/9, phố Vọng, 

phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim viđêô; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; trình 

diễn sân khấu; giải trí trên truyền hình; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức trình diễn 

[dịch vụ ông bầu].  
 

 
(210) 4-2015-36906 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 26.1.2 

(591) Nâu gạch nung, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh nhà Phước Thái  
(VN) 
1768 quốc lộ 51, ấp Long Phú, xã Phước 

Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý bất động sản; cho thuê bất động 

sản.  
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(210) 4-2015-36908 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) Công ty cổ phần CPR   (VN) 
32 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-36909 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) Công ty cổ phần CPR   (VN) 

32 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-36910 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.1.8; A2.1.16 
(591) Đen, vàng đồng, nâu 

(540) 

  

(731) Võ Văn Tài  (VN) 
Xóm 3, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục.  
 
 

(210) 4-2015-36911 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.8; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng cam 

(540) 

  

(731) Võ Văn Tài  (VN) 
Xóm 3, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục.  
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(210) 4-2015-36913 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh nõn chuối, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Trần Hào  
(VN) 
61 đường số 3, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ gội đầu; chăm sóc dưỡng tóc; điều trị các vấn đề về tóc, da đầu. 

 

 
(210) 4-2015-36914 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Hồng 
Minh  (VN) 
47 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun hạt; máy phun thuốc trừ sâu, máy cắt cỏ; máy phát điện; máy bơm 

nước; động cơ xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ).  
 

 
(210) 4-2015-36915 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) CAICOS IMMOBILIARE SRL  (IT) 

Via Palladio 1/3 20020 Lainate, Italy 
P.IVA 03092120967 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-36916 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và công nghệ RAO 
THUÊ  (VN) 
Số 34, Cù Chính Lan, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế: logo, bộ nhận dạng thương hiệu, bao bì sản phẩm, trang web, 
quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-36917 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 25.5.2 

(591) Xanh ngọc, trắng 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  

(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, xà phòng sử dụng cho mục đích cá nhân, nước hoa, mỹ 
phẩm, chế phẩm chăm sóc da, phấn bôi mặt, kem nền trang điểm kem nền dạng lỏng, 

thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), phấn mắt, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm che khuyết 

điểm, mỹ phẩm cho lông mày, chế phẩm rửa mặt, chế phẩm dưỡng ẩm, nước thơm chăm 
sóc da, kem chăm sóc da, gel chăm sóc da, nước thơm dùng để mát-xa mặt mặt nạ làm 

đẹp, kem bôi bảo vệ chống tia cực tím (tia UV), nước thơm bảo vệ chống tia cực tím (tia 

UV), son môi, sáp bôi môi, phấn má hồng, sơn móng tay, móng tay giả lông mi giả, chất 
dính để gắn tóc giả, chất dính để gắn lông mi giả.  

 

 
(210) 4-2015-36918 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.3.16; 26.4.9 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá 
(731) Trần Mai Lan  (VN) 

Nhà 101 ngõ 191/38 đường Lạc Long 

Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự 

(BQH AND ASSOCIATES LAW FIRM)

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu; xà phòng; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); mặt nạ 

làm đẹp. 

 
Nhóm 05: Bông thấm hút; chế phẩm trị liệu dùng để tắm; chế phẩm dược để chăm sóc da; 

bông khử trùng; nước rửa mắt các loại; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm 

dược phẩm. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ trang 

điểm; dịch vụ tắm hơi. 
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(210) 4-2015-36919 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.22; 26.4.9; 5.5.23 

(591) Đen, trắng, xanh lá, hồng 

(731) Trần Mai Lan   (VN) 
Nhà 101 ngõ 191/38 đường Lạc Long 

Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự 

(BQH AND ASSOCIATES LAW FIRM)

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu; xà phòng; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); mặt nạ 

làm đẹp.   

 

Nhóm 05: Bông thấm hút; chế phẩm trị liệu dùng để tắm; chế phẩm dược để chăm sóc da, 

bông khử trùng, nước rửa mắt các loại; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm 

dược phẩm.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu; chăm sóc sức khoẻ; xoa bóp; dịch vụ trang 

điểm; dịch vụ tắm hơi.   
 

 
(210) 4-2015-36920 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; 26.4.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đen 

(731) Trần Mai Lan   (VN) 
Nhà 101 ngõ 191/38 đường Lạc Long 

Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự 

(BQH AND ASSOCIATES LAW FIRM)

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu; xà phòng; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); mặt nạ 

làm đẹp.   

 

Nhóm 05: Bông thấm hút; chế phẩm trị liệu dùng để tắm; chế phẩm dược để chăm sóc da; 

bông khử trùng; nước rửa mắt các loại; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm 

dược phẩm.   

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu; chăm sóc sức khoẻ; xoa bóp; dịch vụ trang 

điểm; dịch vụ tắm hơi.   
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(210) 4-2015-36921 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 3.9.1; A26.11.12 
(591) Xanh, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Rich 
Beauty Việt Nam  (VN) 
Khu cảng cá Tân Sơn, huyện Thái Thụy, 
tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản đông lạnh, cụ thể là: tôm  cá, nhuyễn thể hai mảnh vỡ động vật thân 

mềm, động vật giáp xác.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hải sản đông lạnh như: tôm, cá, nhuyễn thể hai 
mảnh vỏ, động vật thân mềm, động vật giáp xác. 

 

 
(210) 4-2015-36922 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Tím, vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại - 
Truyền thông á Châu  (VN) 
Số 35A1, đường 3 tháng 2, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển 

lãm, hội chợ với mục đích kinh doanh, thương mại và quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; sản xuất phim viđêô; sản xuất các 
chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực.  

 

 
(210) 4-2015-36923 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
1NET  (VN) 
Tòa nhà SBI, đường số 3, khu công viên 
phần mềm Quang Trung, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 

doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 
sát, điều tra thông tin thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông nhằm mục đích thương mại.  
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xuất bản sách 

báo, tạp chí, ấn phẩm (không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức các cuộc thi về giáo 

dục, giải trí và thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào 

tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân.  
 

 
(210) 4-2015-36924 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sungdo Vina  (VN) 
Khu công nghiệp Giang Điền, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; son môi; nước thơm 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ 

sinh thân thể, mục đích trang điểm); nước sơn móng; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; chế phẩm chống nắng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, son 

môi, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chÓ phẩm trang điểm, sữa làm sạch (dùng 

cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), nước sơn móng, dầu gội đầu, chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2015-36925 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 3.7.6; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hanopro (Việt 
Nam)  (VN) 
Tầng 5, toà nhà 5 tầng Ven Hồ - khu 

Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng 

dính [đồ dùng văn phòng]; chất dính [keo dán] dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia 

dụng.  

 

Nhóm 17: Băng dính không dùng trong văn phòng và ngành y hoặc gia dụng; băng dính 

không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia đình. 
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(210) 4-2015-36926 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 2.1.1; 2.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hanopro (Việt 
Nam)  (VN) 
Tầng 5, toà nhà 5 tầng Ven Hồ - khu 
Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 16: Băng dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng 

dính [đồ dùng văn phòng]; chất dính [keo dán] dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng.  

 

Nhóm 17: Băng dính không dùng trong văn phòng và ngành y hoặc gia dụng; băng dính 
không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia đình. 

 

 
(210) 4-2015-36927 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.1.16; A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và nội thất Minh Giang  (VN) 
Số 43, ngách 61/4 đường Mễ Trì, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ; cửa gỗ; cầu thang gỗ.  

 

 
(210) 4-2015-36928 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) SUMITOMO SEIKA  CHEMICALS 

CO., LTD  (JP) 
346-1, Miyanishi, Harima-cho, Kako-

gun, Hyogo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô dùng trong sản xuất hỗn hợp đúc 

chất dẻo; nhựa polyetylen dạng thô; chất dẻo dạng thô ở dạng nhũ tương; nhựa tổng hợp 

chưa chế biến ở dạng nhũ tương; chất nhũ tương; chất nhũ tương sử dụng trong sản xuất; 
chất phân tán chất dẻo; chất phân tán dầu; chất dính không dùng cho mục đích văn phòng 

hoặc gia đình; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; các chế phẩm hóa học cho mục 

đích khoa học, không dùng trong y tế và thú y; hoá chất dùng trong công nghiệp.   
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(210) 4-2015-36929 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2; 26.3.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Trung tâm Quan trắc và Kỹ 

thuật Môi trường Nghệ An  
(VN) 
Số 4, ngõ B4, đường Duy Tân, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ đo đạc, quan trắc, giám sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; tư 

vấn, tổ chức thực hiện các dịch vụ về xử lý ô nhiễm môi trường, phân tích các chỉ tiêu về 
môi trường, nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghiệp phục vụ bảo vệ 
môi trường.  

 

(210) 4-2015-36931 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ Bình 
Minh Việt  (VN) 
2/2/18/2A Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn linh kiện điện tử viễn thông, chi tiết: thiết bị báo cháy, báo trộm, 

camera quan sát, đầu ghi.  
 

(210) 4-2015-36932 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BUSUKA Việt 
Nam   (VN) 
Số 28/23/191 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy hàn, máy nén khí, máy rửa xe và phụ kiện của chúng.  

 

 
(210) 4-2015-36933 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Duy Linh  (VN) 
Số 4, ngách 182, ngõ 34, phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Bộ đóng, ngắt mạch điện.  

 

Nhóm 11: Quạt; đèn điện.  
 

 
(210) 4-2015-36934 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện Yên 
Phong  (VN) 
Đường 286 (NR Trần Đình Tĩnh), thôn 

Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện từ; lõi của cuộn dây điện; dây cáp điện; ắc quy; sợi cáp quang; 

bộ chuyển mạch.  
 

 
(210) 4-2015-36937 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty liên doanh MEDEVICE 
3S  (VN) 
53, khu phố 05, thị trấn Chơn Thành, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2015-36938 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
kiến tạo Thành Công  (VN) 
Số 25, ngõ 156, phố Lê Trọng Tấn, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm có nguồn gốc từ thảo dược; thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ 

thảo dược. 

 

Nhóm 30: Chè/trà; cà phê; gia vị. 
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(210) 4-2015-36939 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 2.9.8 
(591) Đen, đỏ, xanh lá, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nụ Hôn  (VN) 
130 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-36940 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH She Việt Nam  
(VN) 
Số 1, ngõ Thi Sách, phố Thi Sách, 
phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (các loại); váy (các loại); khăn (trang phục) các loại; mũ; giày dép (đồ 
thời trang).  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

 
(210) 4-2015-36941 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thu Anh  (VN) 
182 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; đầu đĩa CD, DVD; âm li.  
 

 
(210) 4-2015-36942 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Triều  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 175, đường Hà Huy Tập, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; chiết suất của cây hoa bia cho 
việc sản xuất bia; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục 
đích y tế); bia mạch nha.  
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(210) 4-2015-36943 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.11; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ivy League Vietnam   (VN) 
Số 7 ngách 39/35 Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; trung tâm đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ giảng dạy; tổ chức các 

cuộc thi (giáo dục) tiếng Anh; tổ chức các trò chơi nhằm mục đích dạy ngoại ngữ.  
 

 
(210) 4-2015-36944 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.5.1; 26.1.1; 24.17.15 
(591) Xanh dương đậm, trắng, vàng, xanh 

dương, đỏ, cam, ghi đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu sản xuất thương mại 
dầu khí Petrol Life  (VN) 
82 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu; chất đốt.  
 

Nhóm 07: Bơm rót của ngành xăng dầu và khí đốt.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng vật tư, thiết bị xăng dầu; mua bán 
xăng dầu.  

 

Nhóm 37: Thi công xây lắp các công trình xăng dầu và khí đốt (kho chứa, trạm xăng, cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu); sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, 
bơm rót của ngành xăng dầu và khí đốt; sửa chữa, cải tạo các loại xe vận chuyển xăng 
dầu, hoá chất, khí hoá lỏng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa, đường bộ, đường biển.  
 

 
(210) 4-2015-36946 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.21; A5.7.23; A5.3.15 (540) 

  

(731) 1. Vương Thị Lan Anh  (VN) 
3/148 Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

2. Vương Thị Hồng Anh  (VN) 
3/148 Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 21: Pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh); lọ cắm hoa; bình cắm hoa; tác phẩm 
nghệ thuật bằng thủy tinh; bình; thủy tinh được sơn vẽ.  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho việc vận tải; 
đặt chỗ cho các chuyến đi; tham quan [du lịch]; vận chuyển hành khách.  

 

(210) 4-2015-36947 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.1; 2.7.9; 2.7.23 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Miss Care  (VN) 
168/39 Chế Lan Viên, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  

 

 
(210) 4-2015-36948 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.4; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Clarajeans 
Vietnam  (VN) 
114/13 đường số 57, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo vét; áo khoác ngoài; quần đùi; áo sơ mi ngắn tay; váy.  

 

 
(210) 4-2015-36949 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36950 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36951 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế, Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 

súc miệng dùng cho mục đíchh y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36952 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 

súc miệng dùng cho mục đíchh y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36953 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển thương mại Mặt 
Trời Xanh   (VN) 
Số 42/27/24, ngõ Thổ Quan, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 
súc miệng dùng cho mục đíchh y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36954 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển thương mại Mặt 
Trời Xanh  (VN) 
Số 42/27/24 ngõ Thổ Quan, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 
súc miệng dùng cho mục đíchh y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36955 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 
súc miệng dùng cho mục đíchh y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36956 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36957 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36958 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36959 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36960 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm-

dược liệu Opodis   (VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nưrớc súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36961 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sun 

Pha  (VN) 
Số 42 phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-36962 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ y tế 

Hưng Thành   (VN) 
Số nhà 108, đường Tả Thanh Oai, xã Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36963 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ y tế 

Hưng Thành  (VN) 
Số nhà 108, đường Tả Thanh Oai, xã Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36964 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.5.4; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà phân phối Tân Trường 
Phát   (VN) 
Khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân 
Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; dầu điezel; dầu nhờn; dầu mazut; mỡ công nghiệp.  
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(210) 4-2015-36965 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.2.1; A3.2.24 

(591) Xanh lá mạ nhạt, đen 

(731) Trần Ngọc Quang   (VN) 
Số nhà 49, ngõ 281 đường Tam Trinh, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết 

kế quần áo; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; tư vấn thiết kế trang web.  
 

 
(210) 4-2015-36966 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.20 

(731) FLEX JAPAN CO., LTD.   (JP) 

2451 Yashiro Chikuma-shi, Nagano 387-

8601, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là: áo sơ mi, quần âu, ca vát, áo khoác ngoài, thắt lưng.  
 

 
(210) 4-2015-36968 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) FOSHAN STANDARD BIO-TECH CO., 

LTD.   (CN) 

No.2, Fanhuguihua Street, Leping Town, 

Sanshui District, Foshan City, 

Guangdong Province, P.R.China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; dầu gan cá thu; chủng vi sinh nuôi cấy dùng trong y tế và 

thú y; chế phẩm nguyên tố vi lượng dùng cho người và động vật; thực phẩm dinh dưỡng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm thú y; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho động vật; 

chế phẩm enzym dùng cho mục đích thú y; thức ăn động vật chứa thuốc; enzym dùng cho 

mục đích thú y.  
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(210) 4-2015-36969 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân Vina  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc;  pit tông cho xi lanh; sec măng.   
 

 
(210) 4-2015-36970 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân VINA  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; pít-tông cho xi lanh; séc măng.  
 

 
(210) 4-2015-36971 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 
(731) Nguyễn Xuân Thành   (VN) 

Thôn Bùng, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép, quần áo, mũ nón, miếng đệm lót giày, tất, thắt lưng trang phục.  
 

 
(210) 4-2015-36972 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 
(731) Cao Văn Triệu   (VN) 

Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Giầy dép; quần áo; mũ nón; miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  
 

 
(210) 4-2015-36973 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.20 
(731) Lê Quang Chiến   (VN) 

Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép; quần áo; mũ nón; miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi, giầy dép, quần áo, mũ nón, miếng đệm 
lót giày, tất, thắt lưng trang phục. 

 

 
(210) 4-2015-36974 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

PHARVINA   (VN) 
Số 11D Khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại ký ký gửi: dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho 
người, thực phẩm chức năng, thiết bị, vật tư y tế, mỹ phẩm, sữa rửa mặt, sữa tắm, kem 
dưỡng da, kem tắm trắng, mặt nạ trang điểm, dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-36975 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 18.3.21; A26.11.12; 1.15.15; 6.1.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Anh Mạnh - GL  (VN) 
232 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, 
huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống tinh khiết đóng chai; nước khoáng (đồ uống); 

đồ uống không cồn. 
 

 
(210) 4-2015-36977 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xanh tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoàng Hải  (VN) 
1/3A ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối gạch xây dựng, gạch men, gạch bông, gạch ốp lát.  
 

 
(210) 4-2015-36978 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao Quang 
Tuyến  (VN) 
293/19 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình thể thao ngoài trời; xây dựng công trình công nghiệp; lắp 

đặt hệ thống xây dựng; lắp đặt máy móc, thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-36979 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Việt Nông  (VN) 
1/9 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã sấy khô như chuối, mít, khoai lang, khoai môn.  
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(210) 4-2015-36980 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 2.9.10; 26.3.1; A26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại khoa học kỹ 
thuật Nhật Tâm  (VN) 
105/11 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ (y tế) làm sạch trong nha 
khoa; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình răng hàm mặt; thiết bị và dụng cụ hàn răng, khoan 

răng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối: thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ (y tế) 

làm sạch trong nha khoa, thiết bị và dụng cụ chỉnh hình răng hàm mặt, thiết bị và dụng cụ 

hàn răng, khoan răng. 
 
 

(210) 4-2015-36981 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A5.5.20; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sanyo Việt Nam  
(VN) 
Khu công nghiệp Long Bình (Amata), 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tăm bông ngoáy tai. 

 

 
(210) 4-2015-36982 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; A5.5.20; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sanyo Việt Nam  
(VN) 
Khu công nghiệp Long Bình (Amata), 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tăm bông ngoáy tai. 
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(210) 4-2015-36983 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 25.7.20; 8.1.18 

(591) Hồng, trắng, vàng cam, nâu đen, xanh da 

trời, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại bánh Hồng Ân  
(VN) 
146/2 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh kem; bánh bao; bánh trung thu; kẹo; sô cô la.  

 

Nhóm 35: Mua bán bánh mì, bánh kem, bánh bao, bánh trung thu, kẹo, sô cô la.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời (khách sạn, nhà trọ).  
 

 
(210) 4-2015-36984 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xây dựng Thành Nam  (VN) 
788/18D Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng; gạch lát; gạch men. 
 

 
(210) 4-2015-36985 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xây dựng Thành Nam   (VN) 
788/18D Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng 

công trình giao thông; lắp đặt hệ thống điện, điện lạnh, hệ thống cấp thoát nước; cho thuê 

máy xây dựng như cần cẩu, máy xúc, máy ủi. 
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(210) 4-2015-36986 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 7.1.24; 26.3.1; A26.3.6; A26.11.12 
(591) Cam, nâu, xanh tím than, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gạch Tuynel Phước Hòa  (VN) 
Thửa đất số 106, tờ bản đồ 48, ấp Đồng 
Chinh, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạch, ngói. 
 

(210) 4-2015-36987 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 7.1.24 
(591) Đỏ, nâu nhạt, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Quốc 
Toàn  (VN) 
Thửa đất số 58, tờ bản đồ số 50, khu phố 
Bình Chánh Đông, phường Khánh Bình, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạch, ngói. 
 

 
(210) 4-2015-36988 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàn Kiệt Lâm 
Đồng  (VN) 
Số 8 Paster, phường 4, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu (quán bar); quán rượu nhỏ; 
tiệm rượu; quầy bán rượu pha.  

 

 
(210) 4-2015-36989 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hoàng  (VN) 
i41 cư xá Vĩnh Hội, đường Bến Vân 
Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2015-36992 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; 5.13.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân trà 

Bảo Tín  (VN) 
526 Trần Phú, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà (chè), 

cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-36993 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.13.4; 25.1.25; 11.3.14; 25.5.25; 

1.15.15 
(591) Tím, vàng, xám, xanh lá cây, đỏ, da cam, 

trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân trà 

Bảo Tín   (VN) 
526 Trần Phú, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà (chè), 

cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-36994 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.13.4; 25.1.25; A6.19.9 
(591) Tím, vàng, xám, xanh lá cây, đỏ, da cam, 

trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân trà 

Bảo Tín   (VN) 
526 Trần Phú, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà (chè), 

cà phê, ca cao. 
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(210) 4-2015-36995 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; A6.19.9; 5.13.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, tím, xanh lá, xanh 

da trời 
(731) Doanh nghiệp tư nhân trà 

Bảo Tín   (VN) 
526 Trần Phú, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà (chè), 

cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-36996 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.13.4; 25.1.25; 25.5.25; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xanh cỏ úa, vàng, xanh lá 

cây, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân trà 

Bảo Tín   (VN) 
526 Trần Phú, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà (chè), 

cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-36997 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh đen, 

trắng, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Tuyết Hoa  (VN) 
24/33 Hà Huy Giáp, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe; dịch vụ chăm sóc, làm sạch nội thất các phương tiện giao thông 
như: tẩy ố, khử trùng, sửa sang nội thất.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống.  
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(210) 4-2015-36998 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Bảo 
Dược  (VN) 
¤ 161, lô A khu đô thị Đại Kim - Định 

Công, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 

(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-36999 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Bảo 
Dược   (VN) 
¤ 161, lô A khu đô thị Đại Kim - Định 

Công, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 

(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
210) 4-2015-37000 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất thực phẩm 
Bùi Văn Ngọ  (VN) 
241 An Dương Vương, khu phố 4, 

phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; mật ong; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2015-37001 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất thực phẩm 
Bùi Văn Ngọ   (VN) 
241 An Dương Vương, khu phố 4, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở trái cây; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống trên 

cơ sở mật ong không chứa cồn; nước ép trái cây; đồ uống không cồn.  
 

 
(210) 4-2015-37002 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.1.1; 3.9.1; 5.3.20; 5.3.11 
(591) Vàng, xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Lẩu Cá Cô Thư  (VN) 
14CC Trần Văn Kiểu, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-37004 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đỏ cam, xanh dương, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH The Implant 
Planner  (VN) 
3G15 đường 22, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y 

tế, nha khoa.  
 

 
(210) 4-2015-37005 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Chen Nguyen  
(VN) 
R4-62 Hưng Phước 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Bánh pía (bánh ngọt); cà phê, cà phê nhân tạo, cà phê chưa rang; đồ uống trên 
cơ sở cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-37006 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yangji Hitech  
(VN) 
2276/15/5 quốc Lộ 1A, khu phố 2, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy đánh số tự động.  

 

 
(210) 4-2015-37007 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.11.1; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
cầu đường Tấn Lộc  (VN) 
36A đường D2,phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà dân dụng; xây dựng đường xá; xây dựng cầu cống; 

xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu. 
 

 
(210) 4-2015-37008 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.5 
(591) Vàng, đỏ, cam, xám, đen, xanh lá cây, 

hồng đậm, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sáu Sao  (VN) 
53 đường 671, khu phố 6, phường Tân 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem làrn trắng da; kem dưỡng da; kem dưỡng 

ẩm. 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-37009 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.5 
(591) Vàng, đỏ, cam, xám, đen, xanh lá cây, 

hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sáu Sao  (VN) 
53 đường 671, khu phố 6, phường Tân 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da; kem dưỡng da; kem dưỡng 

ẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-37010 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.5 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng, đen, xám, 

cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sáu Sao   (VN) 
53 đường 671, khu phố 6, phường Tân 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da; kem dưỡng da; kem dưỡng 

ẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-37011 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.11; 5.7.21; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, hồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Nguyện  (VN) 
105 B/B3, khu tập thể Trung Tự, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị, muối nấu ăn, muối ớt.  
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(210) 4-2015-37012 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 2.9.10 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

KATRI   (VN) 
Số 7D, ngõ 8, tổ 36, phố Dịch Vọng, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất trám răng; chất hàn, gắn răng; sáp làm khuôn dùng cho nha sĩ; vật liệu để 

in dấu răng.  
 

Nhóm 10: Răng giả; răng sứ cao cấp; răng sứ thẩm mỹ; răng sứ kim loại; thiết bị khoan 
răng.  

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) răng giả, răng sứ cao cấp, răng sứ thẩm mỹ, răng sứ kim 
loại, thiết bị nha khoa, vật liệu nha khoa.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa: khám, chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ nha khoa thẩm 
mĩ.  

 
 

(210) 4-2015-37013 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vua Bánh Cá  
(VN) 
Số 157 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-37016 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Hùng 
Cường   (VN) 
Số 210, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: vòi hoa sen, bồn vệ sinh, chậu rửa (lavabo) và bồn tắm.  
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210) 4-2015-37017 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Phan Nguyễn   (VN) 
Số 68 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-37018 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Phan Nguyễn   (VN) 
Số 68 Quan Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-37019 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, 

da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Phan Nguyễn  (VN) 
Số 68 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-37020 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 25.1.25; 3.7.17; 26.13.25 
(591) Vàng đồng, nâu 
(731) Công ty TNHH Thiên thần Sắc 

đẹp  (VN) 
196 - 198 đường 3/2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; kem dưỡng ẩm; mỹ phẩm dùng cho mắt; mỹ phẩm dùng cho 

mặt, mỹ phẩm dùng cho cơ thể; kem chống nắng dùng cho mặt và cơ thể.  
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Nhóm 05: Dược phẩm, nước thơm dùng cho dược phẩm; dược phẩm dùng để chăm sóc 
da; chế phẩm vitamin; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo mộc y tế.  

 

Nhóm 35: Mỹ phẩm (kem làm trắng da kem dưỡng ẩm, mỹ phẩm dùng cho mắt mỹ phẩm 
dùng cho mặt, mỹ phẩm dùng cho cơ thể, kem chống nắng dùng cho mặt và cơ thể) dược 
phẩm thảo mộc y tế, dược phẩm dùng để chăm sóc da, chế phẩm vitamin, thực phẩm chức 
năng; kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: mỹ phẩm (kem làm trắng da, kem dưỡng ẩm, mỹ 
phẩm dùng cho mắt, mỹ phẩm dùng cho mặt, mỹ phẩm dùng cho cơ thể, kem chống nắng 
dùng cho mặt và cơ thể); dược phẩm, thảo mộc y tế, dược phẩm dùng để chăm sóc da, chế 
phẩm vitamin, thực phẩm chức năng; đại lý ký gửi hàng hoá: mỹ phẩm (kem làm trắng da, 
kem dưỡng ẩm, mỹ phẩm dùng cho mắt, mỹ phẩm dùng cho mặt, mỹ phẩm dùng cho cơ 
thể, kem chống nắng dùng cho mặt và cơ thể) dược phẩm, thảo mộc y tế, dược phẩm dùng 
để chăm sóc da, chế phẩm vitamin, thực phẩm chức năng; đại lý ký gửi hàng hoá; mỹ 
phẩm (kem làm trắng da, kem dưỡng ẩm, mỹ phẩm dùng cho mắt, mỹ phẩm dùng cho 
mặt, mỹ phẩm dùng cho cơ thể, kem chống nằng dùng cho mặt và cơ thể) dược phẩm, 
thảo mộc y tế, dược phẩm dùng để chăm sóc da, chế phẩm vitamin, thực phẩm chức năng; 
dịch vụ giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận; dịch vụ quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo dạy nghề chăm sóc sắc đẹp; đào tạo dạy 
nghề cắt tóc và trang trí làm đẹp, dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức 
khỏe).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, thẩm mỹ viện, phẫu thuật tạo hình, dịch vụ trị liệu 
bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ chăm sóc y tế, khám chuyên khoa da liễu.  

 

 
(210) 4-2015-37022 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.23 (540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Thạch  (VN) 
Số 428 Lô K, Cư Xá Thanh Đa, phường 
27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách; thông tin giải trí, tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sắp 
xếp và tiến hành hội nghị; thông tin giáo dục; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản 
điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-37023 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Thạch  (VN) 
Số 428 Lô K, Cư Xá Thanh Đa, phường 
27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách; thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sắp 
xếp và tiến hành hội nghị; thông tin giáo dục; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản 
điện tử.  
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(210) 4-2015-37024 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.3.11; A5.1.5; 1.5.1; A1.1.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

cốm, trắng, xanh lá cây 

(731) Nguyễn Đình Chuyển  (VN) 
Xóm 3, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà).  
 

 
(210) 4-2015-37027 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.9.14; 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, xanh da trời, 

xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hương Sen  (VN) 
Số 18 phố Trần Thái Tông, phường Bồ 

Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình  

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); nước sô đa. 
 

 
(210) 4-2015-37028 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.12; A5.7.22; 

1.15.15 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, xanh da trời, 

xanh tím than, tím, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hương Sen  (VN) 
Số 18 phố Trần Thái Tông, phường Bồ 

Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); nước sô đa. 
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(210) 4-2015-37029 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 1.15.21; 5.3.11; 

A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, xanh da trời, 

xanh tím than, hồng đậm, hồng nhạt, đen

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hương Sen   (VN) 
Số 18 phố Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); nước sô đa.  
 

 
(210) 4-2015-37030 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.7.22; 5.7.11 
(591) Xanh lá cây, vàng đậm, vàng nhạt, trắng, 

xanh da trời, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hương Sen  (VN) 
Số 18 phố Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); nước sô đa. 
 

 
(210) 4-2015-37031 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH ROLAX  (VN) 

Số 45 Phạm Hồng Thái, phường Tự An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu; hạt tiêu (gia vị); mật ong; trà; ca cao; sữa ong chúa; sôcôla; 
nghệ (gia vị); ớt (gia vị).  

 

 
(210) 4-2015-37032 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh nước biển, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại và du lịch Quả 
Cầu Vàng  (VN) 
Số 111 K1, tập thể cơ khí Trần Hưng 
Đạo, phố Thọ Lão, phường Đồng Nhân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet), 

mua bán dưới hình thức siêu thị các sản phẩm: thực phẩm chức năng, dược phẩm, thực 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-37033 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 

1061, 1063, 1065, 1067, 1069 Srinakarin 

Road, Suanluang, Sualuang, Bangkok 

10250  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; dầu gội đầu; xà phòng; chất tẩy rửa dạng lỏng (không dùng cho 

y tế); chất làm mềm (dùng để giặt).  
 

 
(210) 4-2015-37034 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.17.5; 1.15.19; A5.7.22 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần bia và nước 
giải khát Hòa Bình  (VN) 
Số 1, đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã 

Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; cà phê nhân tạo; mật đường, kem ăn.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ 

uống hoa quả (không có cồn); nước ép hoa quả; xi-rô; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống 

được khử cồn.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 

quả; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn pha 

trộn trước không phải là bia.  
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(210) 4-2015-37035 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.5; 5.3.11; 1.15.21; 25.7.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng
(731) Công ty cổ phần bia và nước 

giải khát Hòa Bình  (VN) 
Số 1, đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; cà phê nhân tạo; mật đường; kem ăn.  
 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả (không có cồn); nước ép hoa quả; xi-rô; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống 
được khử cồn.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn pha 
trộn trước không phải là bia.  

 

 
(210) 4-2015-37036 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tùng Linh  (VN) 
Tầng 2, nhà N8A12, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-37037 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tùng Linh  (VN) 
Tầng 2, nhà N8A12, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-37042 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 19.7.25; 26.5.1; 5.7.3; 25.1.25 
(591) Vàng, đen, trắng, xám 
(731) Tổng công ty cổ phần bia - 

rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia các loại.  
 

 
(210) 4-2015-37043 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 19.7.25; 26.5.1; 5.7.3; 25.1.25 
(591) Vàng, đen, trắng, xám 
(731) Tổng công ty cổ phần bia - 

rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia các loại.  
 

(210) 4-2015-37044 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, vàng đồng, đỏ, 

trắng 
(731) Tổng công ty cổ phần bia-

rượu-nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia các loại.  
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(210) 4-2015-37045 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) UC MOBILE CO., LTD   (CN) 

12F, No.28 Chengfu Road, Haidian 
District, Beijing, PRC 100083  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời 

gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp 
chuột; khảo sát kinh doanh thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua website; 
cung cấp thị trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ 
trung gian thương mại; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ so sánh giá cả; 
tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; tối ưu hóa lượng truy cập website; cập nhật và duy trì dữ liệu 
trong cơ sở dữ liệu máy tính; sản xuất phim quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-37046 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 1.15.23; A26.11.12; 26.15.15 
(731) TMT INVESTMENT LIMITED   (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời 

gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp 
chuột; khảo sát kinh doanh thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua website; 
cung cấp thị trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ 
trung gian thương mại; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ so sánh giá cả; 
tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; tối ưu hóa lượng truy cập website; cập nhật và duy trì dữ liệu 
trong cơ sở dữ liệu máy tính; sản xuất phim quảng cáo.   

 

 
(210) 4-2015-37047 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Nam 
Việt  (VN) 
28 Nguyễn Văn Linh, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
960 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp điện; xe máy điện; 

phụ tùng xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2015-37048 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Nam 
Việt  (VN) 
28 Nguyễn Văn Linh, phường Liên Bảo, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp điện; xe máy điện; 

phụ tùng xe máy điện. 
 

(210) 4-2015-37049 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.5.1; 26.5.4; 15.7.1; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, xanh dương, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Điện Di Crome DVD  (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Gel điện di, không dùng cho mục đích y tế hoặc mục đích thú y.  

 

Nhóm 02: Sơn phủ, lớp phủ sơn.  
 

 
(210) 4-2015-37050 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.12 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Mạnh 
Giàu   (VN) 
436/69 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại dây và cáp điện, ruột đồng, ruột nhôm, dây trần, dây bọc các loại; dây 

và cáp thông tin; cáp đồng trục; các thiết bị đầu cuối dùng để chuyển mạch, nối mạch; 

dây điện, dùng để nối mạch.  
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(210) 4-2015-37051 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.16 
(591) Tím, vàng, cam, hồng 

(540) 

  

(731) Vũ Quang   (VN) 
32/343/2/343 phường Liễu Giai, phố Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ, đại lý 

bán vé máy bay, cho thuê xe.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ karaoke, vũ truờng tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tổ chức 
hội nghị các cuộc thi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ du lịch, dịch vụ quán 
cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-37052 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; A26.1.18 
(591) Hồng, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
lựa chọn một  (VN) 
Số B22, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế.  
 
 

(210) 4-2015-37053 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây 
(731) WISTRON CORPORATION   (TW) 

NO.5, HSIN AN ROAD, SCIENCE-
BASED INDUSTRIAL PARK, 
HSINCHU, TAIWAN  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dịch vụ đào tạo, khảo thí giáo dục, thông tin 

giáo dục, cung cấp thông tin đầu vào liên quan đến các trường cao đẳng và đại học ở nước 
ngoài, dịch vụ kiểm tra và đánh giá năng lực [dịch vụ về giáo dục giảng dạy], cung cấp 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
962 

ảnh và viđêô trên trang web qua mạng internet cho mục đích giáo dục, cung cấp chương 
trình viđêô trực tuyến, không tải xuống được, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 
không tải xuống được, cung cấp viđêô và âm nhạc trực tuyến, không tải về, tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến, sản 
xuất phim, trừ phim quảng cáo, cho thuê thiết bị âm thanh, hình ảnh, cho thuê thiết bị đọc 
điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-37054 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây 
(731) WISTRON CORPORATION   (TW) 

No.5, Hsin An Road, Science-Base§ 
Industrial Park, Hsinchu, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến, dịch vụ sao lưu dữ liệu máy tính, lập trình 
máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là khôi phục 
dữ liệu máy tính, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính 
[không phải là chuyển đổi vật lý] dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ sao lưu dữ liệu từ 
xa, điện toán đám mây, dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính không tải xuống được, tạo 
lập và duy trì trang web cho người khác, cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ 
[địa chỉ trang tin điện tử]; bảo dưỡng phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 
giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa, cho thuê phần cứng máy tính, tư vấn trong 
thiết kế và phát triển phần cứng máy tính, cho thuê máy chủ đặt web; thiết kế mặt ngoài 
của phần cứng máy tính [thiết kế công nghiệp].  

 

 
(210) 4-2015-37056 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A9.3.13; A3.1.24; A3.2.24; A3.3.24; 

A3.4.24; A3.5.24 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SHINN CHERNG CO.   (TW) 

1F., No.65, Wenhua N. Rd., Sanchong 
Dist., New Taipei City 241, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt đã chế biến, quả hạch đã chế biến, hạt điều đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2015-37057 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.7 
(591)  Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện công nghiệp Sai Gòn  (VN)
42/1 Ung Văn Khiêm, phường 15, quận 
Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  
 

Nhóm 35: Mua máy phát điện và các phụ kiện, phụ tùng của máy phát điện như tủ hòa 
đồng bộ, bộ chuyền nguồn tự động, bảng điều khiển, bộ sạc ắc quy tự động.  

 

 
(210) 4-2015-37058 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Khánh Ngọc  (VN) 
131/50 đường số 26 tháng 3, phường 
Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2015-37059 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.5.3; A3.5.24 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm   (VN) 
21/41 A đường số 11, phường 11 , quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla, bánh kẹo.  

 

(210) 4-2015-37060 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.11.1; A3.7.24; 5.5.19; 5.3.11 
(591) Màu vàng đồng, xanh thẫm, xanh rêu, 

xanh lá cây và trắng 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ, dịch vụ quản lý 

kinh doanh khách sạn, dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ.  
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ sàn bất động sản, dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 

giá, môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở, dịch vụ 

quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở.  
 

 
(210) 4-2015-37061 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.3.11; 5.5.19 

(591) Xanh cốm, xanh lá cây, trắng 

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomcs Riverside, phường 

Việt Hưng,  quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ, dịch vụ quản lý 

kinh doanh khách sạn, dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ sàn bất động sản, dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 

giá môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở, dịch vụ 

quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở.  
 

 
(210) 4-2015-37062 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.3.11; 5.5.19 

(591) Xanh rêu, xanh lá cây, trắng, xanh ngọc 

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty  
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomcs Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ, dịch vụ quản lý 

kinh doanh khách sạn, dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ sàn bất động sản, dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 

giá môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở, dịch vụ 

quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở.  
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(210) 4-2015-37063 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Minh  (VN) 
P1404, CT5, khu đô thị XaLa, phường 
Phúc La, quận Hà Đông thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối: thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng bằng kim loại, điện 

thoại, máy tính; dịch vụ thương mại điện tử (cụ thể là: cung cấp cho khách hàng các thông 
tin thương mại liên quan tới mua bán thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng bằng kim loại, 
điện thoại, máy tính). 

 

 
(210) 4-2015-37065 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Kiều Xuân Đức  (VN) 
Số 08 thôn Đồng Tâm, xã Đliêya, huyện 
Kr«ng Năng, tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 11: Máy rang cà phê, máy pha cà phê, dùng điện, bình pha cà phê, dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-37066 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 24.13.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) La Cẩm Biêu  (VN) 
277/8 Trần Phú, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Miếng dán dùng để hạ sốt, giảm nhức mỏi.  

 

 
(210) 4-2015-37067 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
khách sạn Hoàng Dương  (VN) 
Số 4/32/11 đường Bưởi, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê văn phòng, tư vấn tài 

chính, tư vấn bảo hiểm, môi giới chứng khoán và kỳ phiếu. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo, thiết kế đồ hoạ nghệ thuật, thiết kế công nghiệp, xác nhận giá 
trị tác phẩm nghệ thuật, thiết kế trang trí nội thất, kiến trúc. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
966 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện), dịch vụ khách sạn, nhà trọ, đặt chỗ ở khách sạn. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, chăm sóc sức khoẻ, xoa bóp, vật lý trị liệu, dịch vụ tắm hơi, 

dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2015-37068 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 25.7.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
khách sạn Hoàng Dương  (VN) 
Số 4/32/11 đường Bưởi, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê văn phòng, tư vấn tài 

chính, tư vấn bảo hiểm, môi giới chứng khoán và kỳ phiếu. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo, thiết kế đồ hoạ nghệ thụật, thiết kế công nghiệp, xác nhận giá 

trị tác phẩm nghệ thuật, thiết kế trang trí nội thất; kiến trúc. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện), dịch vụ khách sạn, nhà trọ, đặt chỗ ở khách sạn. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, chăm sóc sức khỏe, xoa bóp, vật lý trị liệu, dịch vụ tắm hơi, 

dịch vụ trang điểm. 
 

(210) 4-2015-37069 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; A5.5.20 

(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vườn Đào  (VN) 
Số 51 hàng Chuối, phường Phạm Đình 

Hổ, quận Hai bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cắp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
967 

(210) 4-2015-37070 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh,đỏ, nâu đỏ 

(540) 

 

(731) Công tyTNHH thương mại và 
dịch vụ Hoa Đào  (VN) 
Số 51 hàng Chuối, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện.  

 

 
(210) 4-2015-37071 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) PT DEXA MEDICA   (ID) 

JI. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang, Indonesia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều.  
 

 
(210) 4-2015-37072 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 
Khẩu Rồng Bát Tiên   (VN) 
56/5 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hàng 

chính các đơn đặt hàng.  
 

 
(210) 4-2015-37073 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xanh ngọc, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất Long 
Long   (VN) 
Phòng 1408 tòa nhà JSC34, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 17: Hạt cao su.  
 

Nhóm 19: Gạch cao su.  
 

Nhóm 27: Thảm cao su.  
 

 
(210) 4-2015-37074 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Thái   (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-37075 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2015-37076 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Quang Thái  (VN) 
Thôn Dược Dạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  

 

 
(210) 4-2015-37077 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 5.3.11; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh Dòng Minh  (VN) 
Xóm 6, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, 
tỉnh Thái Nguyên  
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm sạch đã qua chế biến gồm: thịt lợn, gà, cá, gia cầm, thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2015-37081 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nguyệt Hương  
(VN) 
Số 10 ngách 85/16, ngõ 85, phố Sài 

Đồng, tổ 14, phường Sài Đồng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa đậu nành; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa đặc; 

sữa chua.  
 

 
(210) 4-2015-37082 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Nguyệt Hương  
(VN) 
Số 10 ngách 85/16, ngõ 85, phố Sài 

Đồng, tổ 14, phường Sài Đồng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa đậu nành; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa đặc; 

sữa chua.  
 

 
(210) 4-2015-37083 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.13.25 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân Vina  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 

Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; pít tông cho xi lanh; séc măng. 
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(210) 4-2015-37084 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 26.13.25 

(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân Vina  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 

Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; pit tông cho xi lanh; séc măng. 
 

 
(210) 4-2015-37085 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế 
Nasscom  (VN) 
Tầng 5 tòa nhà SENTINEL Place, 41A 

Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua máy tính 

hoặc hệ thống mạng truyền thông khác; dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho 

khách hàng. 
 

 
(210) 4-2015-37086 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(731) Vũ Hoài Vũ  (VN) 
Tổ 3, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; đầu tư bất động sản cho khu đô thị, khu dân cư; quản lý 

bất động sản; thông tin bất động sản; cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2015-37087 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 24.1.5; 26.3.23; 24.15.1 

(591) xanh dương, xanh lá mạ, xanh lá cây, 

vàng, trắng, đỏ, đen, xanh lục, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu ĐQG  
(VN) 
102/19B Dương Văn Dương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 
 

 
(210) 4-2015-37088 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 24.1.5; 26.3.23; 24.15.1 

(591) Xanh dương, xanh lá mạ, đỏ, xanh lá 

cây, xanh lục, trắng, đen, tím, vàng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu ĐQG  
(VN) 
102/19B Dương Văn Dương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 
 

 
(210) 4-2015-37089 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 24.1.5; 26.3.23; 24.15.1 

(591) xanh dương, xanh lục, xanh lá mạ, xanh 

lá cây, tím, vàng, đỏ, đen, trắng, ghi, 

cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu ĐQG  
(VN) 
102/19B Dương Văn Dương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 
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(210) 4-2015-37090 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 24.1.5; 26.3.23; 24.15.1; 15.7.1; 

A26.11.12; 26.1.1; 26.11.3; A6.19.9; 
8.3.1; A25.3.25; A2.1.23; A2.3.23; 
A2.5.23; 2.9.4; 2.9.25 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, xám, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu ĐQG  
(VN) 
102/19B Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 

 
(210) 4-2015-37092 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright  (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 

(210) 4-2015-37093 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
P208- E2, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 
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(210) 4-2015-37094 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.4.4; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại dịch vụ Bảo Linh  
(VN) 
Số nhà 20, ngõ 182, tổ 13, đường Phú 

Điễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất keo để dán quảng cáo; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất 

dính dùng cho giấy dán tường; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất kết dính cho bê 

tông; keo công nghiệp dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-37095 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A5.5.20; 5.7.11 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng, đen, tím 

(540) 

  

(731) Trần Hùng  (VN) 
Xóm Tân Hương 1, xã Thanh Hối, huyện 

Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Quả bưởi; quả mọng, trái cây tươi.  

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 

kinh doanh (mua bán) các sản phẩm sau: quả bưởi, quả mọng, trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2015-37096 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.1.2; 5.5.23 

(591) Xanh, trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Xí nghiệp giấy Thanh Hà  (VN) 
Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau. 
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(210) 4-2015-37097 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; A25.3.3; 5.5.16; 

5.3.11 
(591) Xanh, hồng, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Xí nghiệp giấy Thanh Hà   (VN) 
Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau. 

 

 
(210) 4-2015-37098 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A25.3.3; 26.1.2; A26.11.12; 

5.5.23 
(591) Xanh, hồng, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Xí nghiệp giấy Thanh Hà   (VN) 
Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau. 

 

 
(210) 4-2015-37099 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.5.16 
(591) Xanh, hồng, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Xí nghiệp giấy Thanh Hà   (VN) 
Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau. 

 

 
(210) 4-2015-37100 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.11.1; 26.1.1 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là tấm xi măng sợi cenlulo (tấm fiber 
cement), tấm xi măng hỗn hợp gồm sợi cenlulo và canxi silicat (tấm canxi silicat), lan 
can, ván sàn, gạch, thạch cao.  

 

 
(210) 4-2015-37101 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.11.1; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là tấm xi măng sợi xenlulo (tấm fiber 
cement), tấm xi măng hỗn hợp gồm sợi xenlulo và canxi silicat (tấm canxi silicat), lan 
can, ván sàn, gạch, thạch cao.  

 

 
(210) 4-2015-37106 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-37107 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 19.1.1; 26.1.2; A12.1.15; A12.1.9; 

12.1.16 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Sơn Hùng Phú   (VN)
Phố Sở, xã Yên Phú, huyện ỷ Yên, tỉnh 
Nam Định  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 
sơn.  
Nhóm 35: Mua bán các loại: sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất 
kết dính dùng cho sơn.  
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(210) 4-2015-37108 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
FUNTASTIC   (VN) 
36 Bùi Thị Xuân, phường An Hải Tây, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan (du lịch) dịch 

vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

(210) 4-2015-37109 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A11.3.3; 26.13.25 
(591) Nâu đậm, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
FUNTASTIC   (VN) 
36 Bùi Thị Xuân, phường An Hải Tây, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 43: Quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-37110 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
FUNTASTIC  (VN) 
36 Bùi Thị Xuân, phường An Hải Tây, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn nhà trọ]; 

quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-37111 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
FUNTASTIC  (VN) 
36 Bùi Thị Xuân, phường An Hải Tây, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà 
trọ], quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-37112 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 8.7.3; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
FUNTASTIC  (VN) 
36 Bùi Thị Xuân, phường An Hải Tây, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ so sánh giá cả; đại lý thông 
tin thương mại: dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; marketing.  

 

 
(210) 4-2015-37113 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngày Mặt Trời  
(VN) 
Số 14 Huỳnh Tấn Phát, phường Hòa 
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; kiểm toán doanh nghiệp; tư vấn tổ chức và điều hành kinh 
doanh, tư vấn tổ chức và (quản lý kinh doanh; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh], 
quảng cáo; marketing.  

 

 
(210) 4-2015-37114 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc  (VN) 
Xóm 8, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, 
tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2015-37115 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.4; A26.5.6; 26.13.25 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phú Hy  (VN) 
263 Trịnh Đình Trọng, phường Hoà 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp, linh kiện xe đạp và các bộ phận của nó, cụ thể là: líp, giò đĩa, pô tăng, 
yên xe đạp, tay lái, bánh xe đạp, bàn đạp, sên.  

 

 
(210) 4-2015-37116 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.3.1 
(591) Xanh nõn chuối, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quyền Hoa  (VN) 
Khu 4, xã Vũ Yến, huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại cụ thể là: tôn xốp ba lớp. 
 

 
(210) 4-2015-37117 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VCCORP  (VN) 
Số 01 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực 
tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; cung cấp thông tin kinh 
doanh thông qua một trang web.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
internet.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ giáo dục; thông tin giáo dục; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ xuất bản sách và tạp chí điện tử 
trực tuyến trên internet. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-37118 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  
(VN) 
685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-37119 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.11.2; A26.4.6 
(591) Xanh lục, xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Lê Huỳnh  
(VN) 
233/1 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2015-37120 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 8.7.11; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Xanh ngọc, xanh tím, vàng, đỏ, cam, đen

(540) 

  

(731) Lê Thị Huyền  (VN) 
Thôn An Trọng, xã Yên Tân, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm (trứng tươi và trứng đã qua chế biến).  
 

 
(210) 4-2015-37121 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.2; A3.13.7 
(591) Xanh tím than, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Sơn  (VN) 
Số 149 đường Bắc Ninh, phường Nguyễn 
Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ sâu; 
chế phẩm diệt thực vật có hại.  

 

 
(210) 4-2015-37122 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 5.7.3; 15.7.1; 22.1.1; 2.9.14; 

2.9.18 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Hưng  (VN) 
Số 11/623 tổ 29A đường Trường Chinh, 
phường Hạ Long, tỉnh Nam Định  
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo và huấn luyện võ thuật; dịch vụ biểu diễn múa lân sư rồng.  
 

 
(210) 4-2015-37123 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; A5.11.13; A3.4.5; 3.4.13 

(591) Xanh dương, vàng, nâu, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Trần Duy Hưng  (VN) 
522 đường Trường Chinh, phường Trần 

Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, nhà hàng ăn uống tự phục vụ và cửa hàng bán 

đồ ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng cung cấp); dịch vụ 

phục vụ thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng cung cấp).  
 

 
(210) 4-2015-37124 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; A25.7.2 

(591) Xanh dương, vàng, nâu, trắng, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Hòa   (VN) 
lô N3 - đường N4 - khu công nghiệp 

Hòa Xá - Lộc Hòa - thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 22: Ngư lưới các loại cụ thể như: lưới, dây giềng lưới cá, chỉ sợi dệt lưới cá.  
 

 
(210) 4-2015-37125 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.11.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thông minh An Nhiên   (VN) 
137, đường 475, phường Phước Long B, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Công tắc cảm ứng; ổ cắm điều khiển; bộ trung tâm điều khiển nhà thông minh; 

thiết bị kiểm soát môi trường thông minh; ổ cắm điện thông minh; bộ loa thông minh; bộ 

trung tâm kiểm soát an ninh thông minh. 
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(210) 4-2015-37127 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xử lý Sự cố máy 
tính và điện thoại di động 
Nhanh Siêu Tốc  (VN) 
337 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi (máy in, fax), phần mềm và thiết bị viễn 

thông trong các cửa hàng chuyên doanh (điện thoại). 
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (máy in, fax); sửa chữa thiết bị liên lạc 
(chi tiết; sửa chữa điện thoại). 

 

 
(210) 4-2015-37128 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Giao Bình  (VN) 
28/23A Phạm Văn Chiêu, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và đồ đi chân, mũ nón và đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 
 

(210) 4-2015-37129 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.10; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá đậm, xanh lá mạ, xanh 

dương, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Anh Vũ Thụy  (VN) 
324/5 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, vật liệu, thiết bị trong ngành y tế bao gồm: máy tạo oxy, 

máy đo điện tim, máy đo huyết áp, máy đo tiểu đường, kim tiêm gây tê, mũi khoan, nước 
muối sinh lý, dụng cụ lèn để tráng bít ống tuỷ, đĩa đánh bóng sứ, chổi đánh bóng, sò đánh 
bóng, chất cầm máu, chất hàn ống tủy, băng gạt y tế, kim tiêm, mũi khoan nha khoa, 
nhiệt kế, cân sức khỏe, đai y tế, đèn y khoa, dung dịch sát trùng, răng làm bằng sứ các 
loại, hàm răng giả, kẹp cho răng giả, đinh ghim cho răng giả, thuốc tây, thuốc dùng trong 
nha khoa.  
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Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt.  
 

 
(210) 4-2015-37130 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 25.1.25; 26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NASASA Việt 
Nam  (VN) 
Đội 2, thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nồi cơm điện.  
 

 
(210) 4-2015-37131 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thông minh An Nhiên   (VN) 
137, đường 475, phường Phước Long B, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị camera quan sát; thiết bị đầu ghi hình.  
 

 
(210) 4-2015-37132 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 3.4.1; A3.4.2; A3.4.4; 3.4.13 

(731) Vũ Bích Ngọc  (VN) 
Số 354 Lạch Tray, phường Đằng Giang, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán café; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-37133 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.20 
(591) Xanh lá mạ, cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

H5 MEDICINE  (VN) 
Số 45A, tổ 13, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong 
y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-37134 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; A25.7.3 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ văn 
phòng Phú Quý  (VN) 
489/21 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt.  
 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 

Nhóm 30: Cà phê, mật ong, gia vị, bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-37137 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Thái 

Thịnh   (VN) 
45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-37138 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Thái 

Thịnh   (VN) 
45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng.   

 

(210) 4-2015-37139 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Thái 

Thịnh  (VN) 
45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng.   

 

 
(210) 4-2015-37140 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Thái 

Thịnh  (VN) 
45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng.   

 

 
(210) 4-2015-37141 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Thái 

Thịnh  (VN) 
45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-37142 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Thái 

Thịnh  (VN) 
45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-37143 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 3.4.11; 3.4.13; 11.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh rêu, xanh 

dương, ghi, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh quán Tri Kỷ  

(VN) 
335 đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-37144 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.3; A26.11.12 
(591) Hồng, trắng, đen 
(731) Phạm Văn Dũ  (VN) 

37/428D Lê Đức Thọ, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tạo mẫu tóc và làm đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt tóc.  
 

 
(210) 4-2015-37146 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; 1.5.1; 7.1.24; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng, xanh 

dương nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Cao Mừng  (VN) 

133 đường số 19, khu phố 2, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-37147 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.7.25; 2.9.14 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ Nano-San  (VN) 
Số 51A, tổ 3 phố Phú Đô, phường Phú 
Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hoá học dùng cho mục 

đích thú y; chế phẩm khử trùng, chế phẩm diệt trùng, chế phẩm thú y; thuốc thú y.  
 

Nhóm 40: Xử lý nước; dịch vụ khử mùi không khí; dịch vụ làm sạch không khí; tiêu hủy 
rác thải; xử lý rác thải.  
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(210) 4-2015-37148 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VSUN Việt 
Nam  (VN) 
Số 22, tổ 57, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị thiếu sáng: đèn trần, đèn điện, đèn chiếu sáng, đèn pha rọi, đèn thường.  

Nhóm 35: Buôn bán thiết bị thiếu sáng: đèn trần, đèn điện, đèn chiếu sáng, đèn pha rọi, 

đèn thường.  
 

 
(210) 4-2015-37149 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 26.3.1 

(591) Hồng, xanh lá, đen 

(731) Trần Văn Sỹ  (VN) 
Số 19, đường Lĩnh Nam, tổ 8, phường 

Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-37150 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.20; 25.1.25 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây lắp Miền 
Trung  (VN) 
Khu Tái Định Cư, đường 72m, xóm 17, 

xã Nghi Phú, thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ 

An  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, quán bar (Quán rượu) quán cà 

phê.  
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(210) 4-2015-37151 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 
Tân Thế Giới  (VN) 
Phòng (G404) 91 Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza, bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt, sôcôla, cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ, nhà hàng bán bánh pizza.  

 

 
(210) 4-2015-37152 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 
Tân Thế Giới  (VN) 
Phòng (G404) 91 Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ rượu; dịch vụ bán buôn, bán lẻ bia; dịch vụ bán buôn, 
bán lẻ đồ uống có cồn khác.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ quán rượu.  

 

 
(210) 4-2015-37153 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kiểm toán Nhất 
Minh   (VN) 
165/30A Phạm Văn Hai, phường 5, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ tư vấn thuế. 
 
 

(210) 4-2015-37154 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.23; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Như Hải Lê   (VN) 
02A2 ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  
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(210) 4-2015-37155 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH in - quảng cáo 
Phú Đại Thành  (VN) 
104/36 đại Lộ Bình Dương, khu phố 7, 
phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, mua bán máy móc phụ 
tùng ngành in. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in, dịch vụ in mẫu vẽ, in bao bì, nhãn, mác.  

 

 
(210) 4-2015-37156 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thời trang Vân 
Khoa  (VN) 
103/16/19 đường Chiến Lược, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, quần áo thời trang, quần áo trẻ em, quần áo ngủ, quần áo 

tắm, quần áo lót phụ nữ. 
 

 
(210) 4-2015-37157 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 3.2.9; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh, trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 
lTC   (VN) 
81 Quốc Hương, tổ 41, khu phố 5, 
phường Thảo Điền, Quận2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, dịch vụ giáo dục và nuôi dạy trẻ trong trường 

mầm non, dịch vụ trường mẫu giáo.  
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(210) 4-2015-37159 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MA SAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 

Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước xốt từ thịt, cá, rau củ; gia vị; xốt gia vị.  
 

 
(210) 4-2015-37160 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; A1.1.2; 26.3.1; 26.3.23; 26.4.3; 

17.2.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Huấn luyện Kỹ năng Đồng đội  
(VN) 
26 Bình An 4, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý doanh nghiệp.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, tổ chức sự kiện (giải trí, thể thao, văn hóa, giáo dục).  
 

 
(210) 4-2015-37161 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.9.1; 26.11.2; 24.17.10; 3.1.1 

(591) Vàng kim, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng và 
dịch vụ giải trí Kingdom  (VN) 
3B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Hộp đêm (club); dịch vụ hát karaoke; hoạt động sáng tác nghệ thuật, giải trí.  
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(210) 4-2015-37162 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 26.11.2; 24.17.10; 3.1.1 
(591) Vàng kim, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà hàng và 
Dịch vụ giải trí Kingdom  (VN) 
3B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Hộp đêm (club); dịch vụ hát karaoke; hoạt động sáng tác nghệ thuật, giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-37163 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 26.11.2; 24.17.10; 3.1.1 
(591) Vàng kim, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thương mại Nhà hàng Vương 
Quốc  (VN) 
67-69 Phạm Viết Chánh, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

(210) 4-2015-37164 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Lâm Hồng 
Phát   (VN) 
Số 69, đường số 5, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình camera; máy chống trộm; chuông báo cháy.  
 

 
(210) 4-2015-37165 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A11.3.7; A11.1.6 
(591) xanh lá cây, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Trương Thị Hạnh  (VN) 
27/169/11A Điện Biên Phủ, phường 15, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-37166 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.1.25 

(591) Vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng ẩm 
thực Vạn Lộc Phát  (VN) 
20/12, khu phố Trung, phường Vĩnh 

Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-37168 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A1.1.3; 26.11.3; 26.3.23; A26.11.12 

(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Đỗ Văn Tâm  (VN) 
112A Ông ích Khiêm, phường 5, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-37169 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm T&T  
(VN) 
Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
993 

(210) 4-2015-37170 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2015-37171 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và thiết bị y tế 
Tiến Mạnh   (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-37172 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và thiết bị y tế 
Tiến Mạnh   (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-37173 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Lưu Đức Anh   (VN) 
Thôn An Ngoại, xã Tân Liên, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như vật tư y tế tiêu hao như, mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm 

điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu 

gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-37174 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 25.1.25; 4.3.3 

(591) Vàng, trắng đậm, trắng, đỏ, xanh, vàng 

cam 

(731) Nguyễn Hữu Dũng  (VN) 
508 Nguyễn Văn Khạ, ấp Phú Hiệp, xã 

Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương), hương thơm để thắp, hương trầm để cúng tế.  
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(210) 4-2015-37175 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ERATEK  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; băng tải; đai truyền cho băng tải; đai truyền dùng cho động cơ và 
đầu máy; máy nạp tải; cầu trục; máy cán; máy xén; máy cắt; máy tiện và cắt ren; máy gia 
công kim loại; lưỡi cắt (bộ phận của máy). 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du 
lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-37176 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại; ngói bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho xây 

dựng; máng xối bằng kim loại cho xây dựng; khung kim loại cho xây dựng; xà rầm bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 19: Xi măng amiăng; công trình xây dựng không bằng kim loại; ngói không bằng 
kim loại; xà rầm không bằng kim loại; vật liệu lợp mái không bằng kim loại; tấm xi 
măng; máng xối không bằng kim loại cho công trình xây dựng; tấm lợp mái không bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-37177 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR   (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại; ngói bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho xây 
dựng; máng xối bằng kim loại cho xây dựng; khung kim loại cho xây dựng; xà rầm bằng 
kim loại.  

 

Nhóm 19: Xi măng amiăng; công trình xây dựng không bằng kim loại; ngói không bằng 
kim loại; xà rầm không bằng kim loại; vật liệu lợp mái không bằng kim loại; tấm xi 
măng; máng xối không bằng kim loại cho công trình xây dựng; tấm lợp mái không bằng 
kim loại. 
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(210) 4-2015-37178 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR   (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại; ngói bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho xây 
dựng; máng xối bằng kim loại cho xây dựng; khung kim loại cho xây dựng; xà rầm bằng 
kim loại.  

 

Nhóm 19: Xi măng amiăng; công trình xây dựng không bằng kim loại; ngói không bằng 
kim loại; xà rầm không bằng kim loại; vật liệu lợp mái không bằng kim loại; tấm xi 
măng; máng xối không bằng kim loại cho công trình xây dựng; tấm lợp mái không bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-37179 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) CHENG, CHIEN-HSIANG  (TW) 

No.9, Line 8, Gangrong Road, Gangshan 
District, Kaohsiung City 820, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại; bu lông bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; then ổ 
khóa; vòng đệm bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ). 

 

 
(210) 4-2015-37180 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Xuân Thì  (VN) 

Nhà B2, TT5 khu đô thị Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-37181 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A16.1.5 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Sơn Bắc  (VN) 
Số 539, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2015-37182 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nusante Việt 
Nam  (VN) 
12-12A Nguyễn Văn Mại, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, cụ thể là: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng 
sữa, phô mai. 

 

 
(210) 4-2015-37183 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nusante Việt 
Nam   (VN) 
12-12A Nguyễn Văn Mại, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, cụ thể là: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng 

sữa, phô mai. 
 

 
(210) 4-2015-37184 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nusante Việt 
Nam   (VN) 
12-12A Nguyễn Văn Mại, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, cụ thể là: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng 

sữa, phô mai. 
 

 
(210) 4-2015-37199 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23 
(731) FOSHAN STANDARD BIO-TECH CO., 

LTD.  (CN) 
No.2, Fanhuguihua Street, Leping Town, 
Sanshui District, Foshan City, 
Guangdong Province, P.R.China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế; chế phẩm vitamin; thuốc khử độc; chế phẩm hoá học dùng cho 

mục đích thú y; thuốc dành cho thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; thức 

ăn động vật chứa thuốc; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chất diệt ký sinh trùng; vắc-

xin.  
 

 
(210) 4-2015-37202 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, hồng, trắng 

(731) Công ty TNHH thiết bị viễn 
thông truyền hình Ưng Bình 
Châu  (VN) 
44C đường Cư Xá Tự Do, phường 7, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu thu kỹ thuật số truyền hình cáp; ăng - ten parabon; hệ thống camera quan 

sát - báo cháy - báo trộm; hệ thống chữa cháy.  

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp.  
 

 
(210) 4-2015-37203 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 24.17.5 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH thiết bị viễn 
thông truyền hình Ưng Bình 
Châu    (VN) 
44C đường Cư Xá Tự Do, phường 7, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu thu kỹ thuật số truyền hình cáp; ăng - ten parabon; hệ thống camera quan 

sát - báo cháy - báo trộm; hệ thống chữa cháy.   

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp. 
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(210) 4-2015-37204 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 24.17.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thiết bị viễn 

thông truyền hình Ưng Bình 
Châu   (VN) 
44C đường Cư Xá Tự Do, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu thu kỹ thuật số truyền hình cáp; ăng - ten parabon; hệ thống camera quan 

sát - báo cháy - báo trộm; hệ thống chữa cháy.   
 

Nhóm 38: Truyền hình cáp. 
 

 
(210) 4-2015-37205 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 24.17.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thiết bị viễn 

thông truyền hình Ưng Bình 
Châu   (VN) 
44C đường Cư Xá Tự Do, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu thu kỹ thuật số truyền hình cáp; ăng - ten parabon; hệ thống camera quan 

sát - báo cháy - báo trộm; hệ thống chữa cháy.   
 

Nhóm 38: Truyền hình cáp. 
 

 
(210) 4-2015-37207 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Võ Thị Thu Sương  (VN) 

59 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; va li.  
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1000 

(210) 4-2015-37209 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Thái Điền  (VN) 
282A/16 Nguyễn Tri Phương, phường 4, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-37210 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 19.7.2; 5.3.11; A19.8.2 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-37211 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-37212 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 19.7.2; 5.3.11; A19.8.2; 25.7.17 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-37213 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 19.7.2; A19.8.2; 5.3.11 

(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 

2115 West Crescent Ave. Ste 236 

Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-37214 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 19.7.2; A19.8.2; 5.3.11 

(591) Đen, xanh lá cây, xanh da trời, vàng, đỏ 

(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 

2115 West Crescent Ave. Ste 236 

Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-37215 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 

2115 West Crescent Ave. Ste 236 

Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-37216 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-37217 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-37218 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 19.7.2; A19.8.2; 5.3.11 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-37219 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-37220 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-37221 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-37222 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-37224 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-37225 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-37226 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-37227 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 19.7.2; 5.3.11; A19.8.2 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2015-37228 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-37231 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 3.9.16 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm sạch Như Ngọc  
(VN) 
Xóm 5, xã Hồng thuận, huyện Giao 
Thủy, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: bề bề bóc nõn, thịt ghẹ bóc nõn, thịt cua bể, 

ruột hàu, tôm bóc nõn, cá thu cắt khúc, mực ống làm sạch.  
 

 
(210) 4-2015-37232 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch HANA Việt Nam  
(VN) 
Tầng 2, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, 
phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn thức uống, dịch vụ nhà 

nghỉ làm chỗ trọ tạm thời (mà không phải là nhà nghỉ điều dưỡng chữa bệnh); dịch vụ nhà 
nghỉ cho khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-37233 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch HANA Việt Nam  
(VN) 
Tầng 2, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, 
phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn thức uống, dịch vụ nhà 
nghỉ làm chỗ trọ tạm thời (mà không phải là nhà nghỉ điều dưỡng chữa bệnh); dịch vụ nhà 
nghỉ cho khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-37234 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch HANA Việt Nam  
(VN) 
Tầng 2, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, 
phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn thức uống, dịch vụ nhà 

nghỉ làm chỗ trọ tạm thời (mà không phải là nhà nghỉ điều dưỡng chữa bệnh); dịch vụ nhà 
nghỉ cho khách du lịch.  

 

(210) 4-2015-37237 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần LP Việt Nam  

(VN) 
Số 88 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 
2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Mứt quả.  
 

Nhóm 30: Cà phê; bánh kẹo; trà (chè).  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn; nước ép hoa quả.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

(210) 4-2015-37238 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần LP Việt Nam  

(VN) 
Số 88 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 
2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm làm thơm phòng.  
 

Nhóm 29: Mứt quả.  
 

Nhóm 30: Cà phê; bánh kẹo; trà (chè). 
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn; nước ép hoa quả.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia) 
 

 
(210) 4-2015-37239 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 4.3.3 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Nguyễn Quế Lâm  (VN) 

Thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng thủy tinh và sành sứ như: ấm chén; bát đĩa; ca sứ; lọ hoa.  

 

 
(210) 4-2015-37243 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.11.2; A11.7.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, xám, đen 
(731) Cơ sở kinh doanh sản xuất và 

gia công hàng may mặc Anh 
Thư - Nguyễn Văn Hưng  (VN) 
Số 4, ngõ 31, phố Phương Liệt, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  

 

 
(210) 4-2015-37244 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần Chế tạo Bơm 

Hải Dương   (VN) 
Số 37, đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm; quạt gió công nghiệp; tua bin nước; tua bin gió; van thoát nước.  
 

 
(210) 4-2015-37248 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(300) 86/721,654 11.08.2015 US 

  
(731) SHORELIGHT EDUCATION LLC  

(US) 
2 Seaport Lane, #500, Boston, 
Massachusetts 02210, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 16: Tài liệu khóa học được in sẵn trong lĩnh vực giảng dạy ở đại học/viện đại học 

và hỗ trợ sinh viên.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục dưới hình thức các khóa học ở cấp đại học/viện đại học.  
 

 
(210) 4-2015-37250 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2 
(591) Da cam, vàng, đen 
(731) MING HWEI ENERGY CO., LTD.  

(TW) 

No. 23, kejia road, douliu city, yunlin 

county 64057, taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời, pin, pin dùng để chiếu sáng, pin lithium, thiết bị dùng để chuyển 

đổi bức xạ điện tử thành năng lượng điện, cụ thể là, các mô-đun quang điện mặt trời, bộ 
đảo điện. 

 

 
(210) 4-2015-37251 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 
Xã Hưng Thái, huyện Đồng Hỷ, tỉnh 
Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát.  
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(210) 4-2015-37252 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Trắng, vàng, nâu 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
REMIX   (VN) 
442 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-37253 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Trắng, đỏ, cam, vàng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Thiên Vạn 
Tường   (VN) 
Số 155A, ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được sơ chế, bảo quản.  
 

 
(210) 4-2015-37254 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.21 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh da 

trời, xanh da trời nhạt trắng, đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Trọng Nghĩa   (VN) 
421 Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2015-37255 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 26.3.1 

(591) Trắng, vàng đậm, đỏ, xám đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và xây dựng LEGI   (VN) 
16 đường 14, khu dân cư Phú Mỹ, 

phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-37258 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; A5.1.16 

(591) Nâu, vàng, trắng 

(731) Trần Thanh Việt   (VN) 
Số 73, tổ 6, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước ép hoa quả, nước giải khát.  
 

 

(210) 4-2015-37260 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; A5.3.13; A26.11.12; 5.3.11 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Nguyễn Xuân Hiển   (VN) 
Số 76 Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1011 

(210) 4-2015-37261 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 15.7.1; 25.1.6 

(731) V. THAI FOOD PRODUCT CO., LTD.  

(TH) 

221 Moo. 1 Suksawad Rd., 

Paklongbangprakod, Phrasamutjedee, 

Samutprakar, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị ăn liền dùng để nấu món tom yum của Thái Lan; nước sốt suki (một loại 

nước sốt của Thái Lan thường dùng để ăn kèm với món lẩu).  
 

 
(210) 4-2015-37262 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 2.3.22; A11.3.20 

(731) V. THAI FOOD PRODUCT CO., LTD.  

(TH) 

221 Moo. 1 Suksawad Rd., 

Paklongbangprakod, Phrasamutjedee, 

Samutprakar, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị ăn liền dùng để nấu món tom yum của Thái Lan; nước sốt Pad Thái 

(nước sốt ăn kèm với món Pad Thái của Thái Lan).  
 

 
(210) 4-2015-37263 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Phạm Văn Thanh   (VN) 
Đội 1, xóm 9, xã Hồng Thuận, huyện 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-37264 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm vitamin.  
 

 
(210) 4-2015-37265 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 2.9.1; 26.13.25 

(591) Xanh cô ban, xanh lá 

(731) Công ty TNHH Vi Mô Bi   (VN) 
436/2G đường 3/2, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động và linh kiện của chúng; mua bán máy vi tính và 

linh kiện của chúng; mua bán máy ảnh kỹ thuật số và linh kiện của chúng; mua bán máy 

nghe nhạc và linh kiện của chúng.  
 

 
(210) 4-2015-37283 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(731) KIM, DALYOUNG  (KR) 

111-903, Geoje 1-cha Hyundai 

Hometown, 34, Beobwonbuk-ro, Yeonje-

gu, Busan, 47508, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo [thiết kế đồ họa nghệ thuật]; thiết lập bản vẽ công nghiệp; 

thiết kế nhân vật [thiết kế đồ họa nghệ thuật]; thiết kế đồ dùng [thiết kế công nghiệp]; tư 

vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế phần cứng máy tính; thiết kế sản 

phẩm [thiết kế công nghiệp].  
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(210) 4-2015-37284 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) POSTMEDIA CO., LTD   (KR) 

1501ho, 11, Suyeong-ro 325beon-gil, 
Nam-gu, Busan, 48434, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Nâng cấp và cập nhật phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; lập trình máy tính; tạo lập, thiết kế, nâng cấp và duy trì trang web 
cho người khác.  

 

 
(210) 4-2015-37285 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) DESIGNX2 CO., LTD.  (KR) 

307, Byuksan e-centumclassone, 99, 
Centum dong-ro, Haeundae-gu, Busan, 
48059, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế quảng cáo [thiết kế đồ họa nghệ thuật]; thiết kế 

trực quan [thiết kế công nghiệp]; dịch vụ thiết kế trang web cho người khác; thiết kế sản 
phẩm [thiết kế công nghiệp]; thiết kế sản phẩm công nghiệp [thiết kế công nghiệp].  

 
 

(210) 4-2015-37286 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, vàng 
(731) LOTTE MEMBERS CO., LTD.  (KR) 

AIA Tower 14Fl., 16, Tongil-ro 2-gil, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng cho điện thoại thông minh [phần mềm có thể tải về]; thẻ mạch tích 
hợp [thẻ thông minh]; thẻ tín dụng có gắn vi mạch tích hợp; thẻ từ được mã hóa; thẻ tín 
dụng từ tính; thẻ nhận dạng từ tính; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm 
cho thiết bị điện tử di động [có thể tải xuống]; máy móc và thiết bị viễn thông, cụ thể là, 
bộ máy phát [viễn thông]; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; 
phần mềm máy tính, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh 
[ghi sẵn]; ứng dụng phần mềm cho máy vi tính có thể tải về; máy tính; phần cứng máy 
tính, cụ thể là, thiết bị ngoại vi máy vi tính, màn hình; thẻ thanh toán điện tử; thẻ thông 
minh cho điện thoại không dây [thẻ mạch tích hợp]; thẻ thanh toán từ tính [kèm chức 
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năng là thẻ thành viên]; phiếu giảm giá cho thiết bị di động [dạng điện tử có thể tải về 
được]. 

 
Nhóm 35: Thăm dò dư luận; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị thông qua thăm dò dư luận; phân 
tích dữ liệu và con số thống kê nghiên cứu thị trường; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; phát hành thẻ hội viên, phi tài chính [cho mục đích marketing]; sắp xếp, quản lý 
và giám sát thẻ hội viên, phi tài chính [cho mục đích marketing]; quản lý các chương trình 
thẻ hội viên, phi tài chính, bao gồm chương trình giảm giá hoặc ưu đãi [cho mục đích 
marketing]; cung cấp chương trình giảm giá cho phép thành viên được giảm giá sản phẩm 
và dịch vụ thông qua việc sử dụng thẻ hội viên, phi tài chính [cho mục đích marketing]; 
dịch vụ marketing thông qua việc sắp xếp, quản lý và giám sát dịch vụ thẻ hội viên, phi tài 
chính [cho mục đích marketing]; quảng cáo; tư vấn về điều hành kinh doanh và 
marketing; dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến thư đặt hàng được bán qua các 
giao dịch điện tử; phát hành thẻ hội viên cho mục đích hỗ trợ bán hàng (giới hạn trong 
lĩnh vực phi tài chính); duy trì thẻ thành viên cho mục đích hỗ trợ bán hàng [phi tài 
chính]; cung cấp thông tin về hệ thống vận hành của thẻ thành viên cho mục đích hỗ trợ 
bán hàng; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ phát hành thẻ tín dụng cho thành viên; dịch vụ thẻ tín dụng thành viên; 
dịch vụ thẻ tiền mặt thành viên; dịch vụ thẻ ghi nợ thành viên; văn phòng tín dụng; dịch 
vụ tài chính tín dụng trả góp; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; 
dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là, môi giới bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm, thông tin bảo hiểm; 
thông tin tài chính; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông tin điện tử cho ứng dụng của điện thoại thông minh [dịch 
vụ viễn thông]; dịch vụ cổng thông tin điện tử qua ứng dụng của điện thoại thông minh; 
truyền tập tin số; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; phát sóng truyền thanh, truyền 
hình internet. 

 

 
(210) 4-2015-37287 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) LOTTE MEMBERS CO., LTD.  (KR) 

AIA Tower 14Fl., 16, Tongil-ro 2-gil, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng cho điện thoại thông minh [phần mềm có thể tải về]; thẻ mạch tích 
hợp [thẻ thông minh]; thẻ tín dụng có gắn vi mạch tích hợp; thẻ từ được mã hóa; thẻ tín 
dụng từ tính; thẻ nhận dạng từ tính; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm 
cho thiết bị điện tử di động [có thể tải xuống]; máy móc và thiết bị viễn thông, cụ thể là, 
bộ máy phát [viễn thông]; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; 
phần mềm máy tính, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh 
[ghi sẵn]; ứng dụng phần mềm cho máy vi tính có thể tải về; máy tính; phần cứng máy 
tính, cụ thể là, thiết bị ngoại vi máy vi tính, màn hình; thẻ thanh toán điện tử; thẻ thông 
minh cho điện thoại không dây [thẻ mạch tích hợp]; thẻ thanh toán từ tính [kèm chức 
năng là thẻ thành viên]; phiếu giảm giá cho thiết bị di động [dạng điện tử có thể tải về 
được]. 
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Nhóm 35: Thăm dò dư luận; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị thông qua thăm dò dư luận; phân 
tích dữ liệu và con số thống kê nghiên cứu thị trường; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; phát hành thẻ hội viên, phi tài chính [cho mục đích marketing]; sắp xếp, quản lý 
và giám sát thẻ hội viên, phi tài chính [cho mục đích marketing]; quản lý các chương trình 
thẻ hội viên, phi tài chính, bao gồm chương trình giảm giá hoặc ưu đãi [cho mục đích 
marketing]; cung cấp chương trình giảm giá cho phép thành viên được giảm giá sản phẩm 
và dịch vụ thông qua việc sử dụng thẻ hội viên, phi tài chính [cho mục đích marketing]; 
dịch vụ marketing thông qua việc sắp xếp, quản lý và giám sát dịch vụ thẻ hội viên, phi tài 
chính [cho mục đích marketing]; quảng cáo; tư vấn về điều hành kinh doanh và 
marketing; dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến thư đặt hàng được bán qua các 
giao dịch điện tử; phát hành thẻ hội viên cho mục đích hỗ trợ bán hàng (giới hạn trong 
lĩnh vực phi tài chính); duy trì thẻ thành viên cho mục đích hỗ trợ bán hàng [phi tài 
chính]; cung cấp thông tin về hệ thống vận hành của thẻ thành viên cho mục đích hỗ trợ 
bán hàng; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ phát hành thẻ tín dụng cho thành viên; dịch vụ thẻ tín dụng thành viên; 
dịch vụ thẻ tiền mặt thành viên; dịch vụ thẻ ghi nợ thành viên; văn phòng tín dụng; dịch 
vụ tài chính tín dụng trả góp; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; 
dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là, môi giới bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm, thông tin bảo hiểm; 
thông tin tài chính; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông tin điện tử cho ứng dụng của điện thoại thông minh [dịch 
vụ viễn thông]; dịch vụ cổng thông tin điện tử qua ứng dụng của điện thoại thông minh; 
truyền tập tin số; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; phát sóng truyền thanh, truyền 
hình internet. 

 

 
(210) 4-2015-37288 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(731) RUI'AN FANTAI AUTO PARTS CO., 

LTD.  (CN) 
Daishang Village, West End of 
Longxiang Middle School, Changqiao, 
Tangxia Town, Rui'an City, Zhejiang, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Thanh chắn va đập của xe cộ; xe máy; giảm xóc cho ô tô; giảm xóc cho xe 

máy; khung gầm cho xe cộ; giảm xóc treo cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ.  
 
 

(210) 4-2015-37289 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Hòa  (VN) 
Thôn Song Khánh, xã Hoài Xuân, huyện 
Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
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(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem (bánh tráng); cà phê; sắn lát (mì lát); ngô (bắp) đã qua chế biến; 

chế phẩm ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-37290 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Hòa   (VN) 
Thôn Song Khánh, xã Hoài Xuân, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng (bánh đa nem); cà phê; mì lát (sắn lát); bắp (ngô) đã qua chế biến; 

chế phẩm ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-37291 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 18.3.21; 26.11.3; A26.11.12; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Hòa   (VN) 
Thôn Song Khánh, xã Hoài Xuân, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng (bánh đa nem); cà phê; mì lát (sắn lát); bắp (ngô) đã qua chế biến; 

chế phẩm ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-37292 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 18.3.21; 26.4.4; A26.11.12; 26.11.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Hòa   (VN) 
Thôn Song Khánh, xã Hoài Xuân, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng (bánh đa nem); cà phê; mì lát (sắn lát); bắp (ngô) đã qua chế biến; 

chế phẩm ngũ cốc.  
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(210) 4-2015-37293 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 18.3.21 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Hòa   (VN) 
Thôn Song Khánh, xã Hoài Xuân, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng (bánh đa nem); cà phê; mì lát (sắn lát); bắp (ngô) đã qua chế biến; 

chế phẩm ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2016-00001 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 26.13.25 

(731) SHANGHAI DROI NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

Room 5071-2S, Bldg. 23, No. 1142, 

Kongjiang Road, Yangpu District, 

Shanghai, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; máy 

vi tính; thiết bị đếm bước chân; điện thoại có thể cầm di chuyển được; tai nghe; máy nghe 

nhạc cầm tay; thiết bị thu hình; kính đeo mắt; thiết bị sạc điện cho pin.  

 

Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồng hồ đeo tay; dây đeo của đồng hồ đeo tay; hộp 

đựng đồng hồ [trưng bày]; đồng hồ bấm giờ; nhẫn [trang sức].  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 

marketing; dịch vụ khuyến mại cho người khác; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 

máy tính.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, xuất bản sách; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 

tuyến từ một mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; cho thuê băng viđêô; dịch vụ xổ 

số.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; thông tin khí 

tượng; thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm 

như một dịch vụ [SaaS]; điện toán đám mây.  
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(210) 4-2016-00002 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hoá chất Dầu khí - Công ty cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa dầu), hóa 

chất (dùng cho công nghiệp).  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2016-00003 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hoá chất Dầu khí - Công ty cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa dầu), hóa 

chất (dùng cho công nghiệp).    
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2016-00004 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ, xanh lá cây
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hoá chất Dầu khí - Công ty cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa dầu), hóa 

chất (dùng cho công nghiệp).    

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp).  
 

 
(210) 4-2016-00005 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Đỏ, trắng 

(731) Tổng công ty Phân bón và 
Hoá chất Dầu khí - Công ty cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa dầu), hóa 

chất (dùng cho công nghiệp).    
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp).  
 

 
(210) 4-2016-00006 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(591) Đỏ, xanh lá cây 

(731) Tổng công ty Phân bón và 
Hoá chất Dầu khí - Công ty cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa dầu), hóa 

chất (dùng cho công nghiệp).    
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp).  
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(210) 4-2016-00007 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ 
phần   (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa dầu), hóa 

chất (dùng cho công nghiệp).    
Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2016-00008 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ 
phần   (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa dầu), hóa 

chất (dùng cho công nghiệp).    
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2016-00009 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ 
phần   (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa dầu), hóa 

chất (dùng cho công nghiệp).   

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp).  
 

 
(210) 4-2016-00010 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinh Cơ  (VN) 
505/14 Bến Bình Đông, phường 13, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng như: bát, bát loa (tô), đĩa, thố, cốc, khay.  
 

 
(210) 4-2016-00011 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A18.5.6; 21.1.16 

(591) Xanh da trời, xanh biển đậm, vàng cam, 

xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Hữu Bảo  (VN) 
93C Sương Nguyệt ánh, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; sắp xếp các chuyến đi 

trên biển; tham quan [du lịch]; cho thuê xe cộ; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho 

các chuyến đi; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho vận chuyển; đặt chỗ cho các chuyến 

đi.  

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức 

và điều khiển đại hội; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; lập kế hoạch 

cho buổi tiệc giải trí; sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 

đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ trước 

nơi lưu trú tạm thời.  
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(210) 4-2016-00012 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.3; A26.11.12; 5.7.3 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
chế biến nông sản Bảo Minh  
(VN) 
Số 123 phố Định Công Hạ, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-00013 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm Nam Mê 
K«ng  (VN) 
53 đường số 24A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; tinh dầu; nước hoa; xà phòng.  

 

 
(210) 4-2016-00014 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH kiểm toán và tư 
vấn Kreston (VN)  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Hà Thành, số 102 Thái 
Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán và kiểm toán; tư vấn cổ phần hóa; dịch vụ tư vấn thuế; dịch vụ 

làm thủ tục về thuế. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp; dịch vụ thẩm 
định giá tài sản, bất động sản. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
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(210) 4-2016-00015 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Đỗ Thị Chung  (VN) 
Thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm [trừ quần áo]; khăn mặt bằng vải; khăn lau mặt bằng vải; khăn lau 

cốc [khăn bông]; khăn tắm bằng vải. 
 

 
(210) 4-2016-00016 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 19.7.25; A5.5.20 (540) 

  

(731) Văng Thùy Trúc Giao  (VN) 
83D Trần Kế Xương, phường 7, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-00017 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Ban Mai  
(VN) 
Số 12, buôn Hđơk, xã EA Kao, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2016-00019 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 26.4.3; 5.13.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Gạo Sạch 909  (VN) 
Số 90/9, đường Lâm Thành Mậu, khóm 

4, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2016-00020 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 3.7.21; 6.1.2; 3.7.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Côn Sơn  (VN)
B5 khu biệt thự Phương Nam, đường Lê 
Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ Yến (Yến sào). 

 

 
(210) 4-2016-00021 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.5; A26.11.12; 25.1.6 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Trần 
Văn Đức  (VN) 
Xóm 6, xã Nguyên Xá, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-00022 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Trung Kiên  (VN) 
66B, Cao Thắng, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ.  
 

(210) 4-2016-00023 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.11.1; A12.1.10 
(591) Đỏ, ghi, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Huyền  (VN) 
Số nhà 79 phố Hà Trung, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đệm, ghế sofa. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bọc lại đệm ghế sofa, ghế văn phòng, ghế bàn ăn, ghế mát-xa, ghế 
karaoke ghế ô tô (chất liệu: da thật, giả da, nỉ, vải côton). 
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(210) 4-2016-00024 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đào tạo kỹ thuật và thương 
mại Hai Bốn Giờ  (VN) 
58/35 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; điện thoại; máy tính bảng. 
 

 
(210) 4-2016-00025 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.13.25 (540) 

 

(731) Lê Văn Tài  (VN) 
Thôn Tân Sơn, xã Bảo Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề 

nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
 

 
(210) 4-2016-00026 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.17.11 

(591) Xanh lá cây, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NAVISA  (VN) 
Số 23A, ngõ 102 phố Hoàng Đạo Thành, 

phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; makerting; xuất khẩu; nhập khẩu; 

mua bán sản phẩm sau: nấm tươi, nấm đã qua chế biến, rau củ quả tươi, rau củ quả đã qua 

chế biến, vật tư ngành nấm (túi bóng, hộp nhựa, cổ nút chai, đinh giống, dây buộc), gạo, 

đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, mì miến, quả mọng, giày dép. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1026 

(210) 4-2016-00028 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 18.3.21 
(591) Vàng cam, trắng, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Dương Hải Phát  
(VN) 
Nhà 158 TT3, KĐT Sông Đà- Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-00029 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở chế biến 
mứt trái cây Thanh Toàn  (VN)
34/4D ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 
 

 
(210) 4-2016-00030 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH OVI CABLES (Việt 
Nam)  (VN) 
Lô E - 4A1 & 4B - CN, đường NA2, 
KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu dây cáp điện. 
 

 
(210) 4-2016-00031 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đại Sỹ Phú  (VN) 
131B, lầu 1, đường Nguyễn ái Quốc, 
KP1, phường Trảng Dài, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 11: Bếp gas, nồi nấu cơm bằng điện, quạt hút khói dùng cho nhà bếp, lò nướng 
dùng điện, bếp điện. 

 

 
(210) 4-2016-00032 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 

(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Văn Năng  (VN) 
ấp Phú Tây Hạ, xã Bình Khánh Đông, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  
 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2016-00033 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Văn Năng  (VN) 
ấp Phú Tây Hạ, xã Bình Khánh Đông, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  
 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2016-00035 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SARAH LE  (VN) 
Số 9, ngách 12/21 phố Đào Tấn, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  

 
Nhóm 10: Thiết bị thẩm mỹ.  

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) máy móc, thiết bị thẩm mỹ; kinh doanh (mua bán) mỹ 

phẩm.  

 
Nhóm 41: Giảng dạy các hoạt động thể thao cho các nhóm hoặc các cá nhân như: dạy các 

môn thể thao, dạy thể dục, dạy Yoga; dạy nghề làm đẹp. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khoẻ; tư vấn chăm sóc sắc đẹp.  
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(210) 4-2016-00036 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV quảng cáo 
dịch vụ truyền hình du lịch 
ảnh Việt  (VN) 
226 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch và vận chuyển khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-00037 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 11.1.1; A11.3.2 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen 
(731) Nguyễn Nhất Ly  (VN) 

212/250 Nguyễn Văn Nguyễn, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán cà phê; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-00038 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên TIANNENG  
(VN) 
KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, 
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy dùng cho xe đạp điện. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, bán lẻ ắc quy dùng cho xe điện. 
 

 
(210) 4-2016-00039 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần MARKET BASE 
VIETNAM  (VN) 
217 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; thăm dò dư luận; nghiên cứu thị trường; dịch vụ tổ chức sự kiện 
nhằm mục đích kinh doanh thương mại. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp dữ liệu trong lĩnh vực viễn thông và dịch vụ giá trị gia tăng 
trên mạng điện thoại di động; dịch vụ truyền thông. 

 

 
(210) 4-2016-00040 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch dịch vụ 
Hân Hòa  (VN) 
76 đường 18A, khu phố 3, phường 
Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: tàu thuyền nhập khẩu, linh kiện tàu thuyền nhập khẩu, 
xe hơi nhập khẩu, linh kiện xe hơi nhập khẩu.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; vận chuyển hành khách; sắp xếp các 
chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; dịch vụ hướng dẫn khách 
du lịch;  cho thuê xe; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; cho thuê xe cộ. 

 

 
(210) 4-2016-00041 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.5; 3.7.17 
(731) Nguyễn Thế Hòa  (VN) 

Số 38-84 đường Đại học Dân lập, 
phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày da. 

 
 

(210) 4-2016-00042 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.13; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, ghi 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và hội chợ thương mại 
VINEXAD  (VN) 
Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2016-00043 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 18.1.23 
(591) Xanh da trời, cam 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và hội chợ thương mại 
VINEXAD  (VN) 
Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-00044 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 2.9.14; A2.9.15; 14.7.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng nhạt, ghi 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và hội chợ thương mại 
VINEXAD  (VN) 
Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-00045 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm và nước giải khát 
Việt Mỹ  (VN) 
Nhà 55 ngõ 670, đường Hà Huy Tập, xã 
Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có ga (không cồn) và các loại đồ uống không có cồn; 

đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước uống tăng lực (đồ uống không cồn, không 
dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2016-00046 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 5.5.23 
(591) Vàng, đỏ, hồng, trắng, xanh dương, xanh 

lá cây, cam, nâu 

(540) 

  

(731) Đào Văn Quang  (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 

 

 
(210) 4-2016-00048 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A2.1.23; A2.3.23; 

A2.5.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại S Việt  (VN) 
Thôn Cộng Hòa, xã Phù Linh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; dung dịch tẩy bồn cầu; nước lau kính. 

 

 
(210) 4-2016-00050 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ và sản 
xuất Hiệp Nghĩa  (VN) 
Số 381 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại, cụ thể: sơn bóng, sơn PU. 

 

 
(210) 4-2016-00051 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ và sản 
xuất Hiệp Nghĩa  (VN) 
Số 381 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại, cụ thể: sơn bóng, sơn PU. 
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(210) 4-2016-00052 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) YANG YIWU  (CN) 

No. 250, Malou Village, Xielou 
Administrative Village, Sunsi Town, 
Chengwu County, Shandong Province, 
People's Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ba bánh giao hàng; xe 

cộ chạy bằng điện; xe đạp; phanh cho xe cộ; chân chống xe đạp. 
 

 
(210) 4-2016-00053 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(731) ORIENTUS INDUSTRY SDN BHD  

(MY) 
4, Jalan Dato Yunus 1, Kawasan 
Perindustrian Dato Yunus Sulaiman, 
Lima Kedai, 81120 Skudai, Johor, 
Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng để sửa chữa lốp xe; chế phẩm hóa học dùng để xử lý 

lốp xe; hợp phần để sửa chữa săm xe; chế phẩm để lưu hóa lốp xe; hợp phần để sửa chữa 
lốp xe. 

 

 
(210) 4-2016-00054 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.16 
(591) Đen, tím nhạt, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Sông 
Hằng  (VN) 
Số 18 ngõ 166 phố Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng: đèn trần/đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm/đèn treo, đèn 
xoắn/đèn uốn, đèn điện, đèn chiếu sáng, đèn. 

 
Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo; bi dùng cho bút bi; cuốn sách 
nhỏ; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; sổ tay hướng dẫn; sổ tay.  
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Nhóm 20: Giá sách, ghế, tủ đựng quần áo, tủ đựng nhiều ngăn kéo, đồ đạc trong nhà, bàn 
viết. 

 

Nhóm 29: Mứt ướt; mứt nhão; mứt cam nhão; mứt gừng. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cafe; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cacao; trà 
ướp lạnh; trà đã đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2016-00057 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 15.7.1 
(731) CHONGQING EDNS TRADE CO., 

LTD.  (CN) 
A77-1 Podium Building of Green Land. 
New City, DA SHI BA 9th Village, Jiang 
Bei District, Chongqing, China 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 07: Vòng găng pít-tông; pít-tông [bộ phận của máy hoặc động cơ]; ống xả của 
động cơ điện và động cơ; van [bộ phận của máy]; trục quay, trục khuỷu; đầu xi lanh cho 
động cơ; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; xi lanh dùng cho động cơ điện và động 
cơ; bơm [bộ phận của máy móc, động cơ hoặc động cơ điện]; trục cam cho động cơ. 

 

 
(210) 4-2016-00058 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm, máy bơm nước, mô tơ kéo [không dùng cho xe cộ]. 
 

 
(210) 4-2016-00059 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 2.3.11; A2.3.24; 11.3.18; 

A2.3.23 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Cơ sở Thu Trang  (VN) 

Số 270E ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2016-00060 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bột giặt và Hóa 
mỹ phẩm Quốc tế  (VN) 
Tổ 24, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt, nước giặt, nước rửa chén, dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-00061 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.5; 26.1.1; 26.11.3; 26.4.1 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hiệp 
Hưng  (VN) 
Số 55 tổ 2, ấp Phú Trường, thị trấn Chợ 
Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu, dầu nhờn (nhớt). 
 

 
(210) 4-2016-00062 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-00063 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A25.3.13; 26.13.25 
(591) Nâu đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Văn Thành  (VN) 

Xóm 4, thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2016-00065 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.11; A26.11.12 
(591) tím 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Sản phẩm Y tế 
Hà Nội  (VN) 
Số 2b, ngõ 98 Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-00066 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.11; A26.11.12 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Sản phẩm Y tế 
Hà Nội  (VN) 
Số 2b, ngõ 98 Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-00068 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.5; 7.1.24; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh da trời, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Minh Hưng  (VN) 
56/2 Trương Phước Phan, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút lò xo, nệm mút xốp, gối, bàn ghế sa lông, giường. 

 
Nhóm 24: Chăn (mÒn), bao gối, ga trải giường (drap), vỏ nệm, khăn trải giường.  
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(210) 4-2016-00070 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) LANTU COMMERCIAL 

IMP&EXP.CO.LTD.OF DONGXING  

(CN) 

A26#.BianMao 

Street.DongXing.FangCheng.GuangXi, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản không còn sống (tôm); hoa quả khô; trứng; sữa và sản phẩm sữa; 

hạt đã chế biến; thạch cho thực phẩm. 

 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bánh kẹo; ngũ cốc; đồ ăn nhanh có thành phần chính là ngũ cốc 

(snack); bột đậu nành; thạch trái cây (dạng kẹo bánh). 
 

 
(210) 4-2016-00071 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.1.3; A5.1.16 

(731) DAEDUCK LAB. CO., LTD  (KR) 

(305-500), JNH Building, 125-11 

Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; đầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm; chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2016-00072 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.3.11; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc Nam 
Việt  (VN) 
Lô 44 khu dân cư Quân đoàn 2, đường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (tinh dầu bưởi, hồi, sả chanh, màng tang, gừng, hoắc hương, mùi) 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2016-00073 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc Nam 
Việt  (VN) 
Lô 44 khu dân cư Quân đoàn 2, đường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (tinh dầu bưởi, hồi, sả chanh, màng tang, gừng, hoắc hương, mùi) 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2016-00074 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.13; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
đen 

(731) JADE LONG JOHN ENTERPRISE CO., 
LTD.  (TW) 
No. 5-2, Lane Shui Ching, Ping Ho Vill, 
She-Tou, Chang Hwa, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; vải ni lông; vải sợi tổng hợp; vải dệt dùng để may 

quần áo; vải dệt dùng để may túi; vải dệt dùng để may găng tay, vải (dệt) dùng để may 
các vật dụng bảo vệ dùng cho thể thao; vải để may đồ lót; vải dùng để may đồ đi chân, vải 
dệt sử dụng để làm đồ đạc trong nhà và làm đồ đạc nhồi bọc; khăn tắm bằng vải. 

 

 
(210) 4-2016-00075 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.15 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển, vàng, tím 

nhạt, hồng đậm, hồng nhạt 
(731) JADE LONG JOHN ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 
No. 5-2, Lane Shui Ching, Ping Ho Vill, 
She-Tou, Chang Hwa, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; vải ni lông; vải sợi tổng hợp; vải dệt dùng để may 

quần áo; vải dệt dùng để may túi; vải dệt dùng để may găng tay; vải (dệt) dùng để may 
các vật dụng bảo vệ dùng cho thể thao; vải để may đồ lót; vải dùng để may đồ đi chân; vải 
dệt sử dụng để làm đồ đạc trong nhà và làm đồ đạc nhồi bọc; khăn tắm bằng vải.  
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(210) 4-2016-00076 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.15; A5.5.20; 

5.3.11 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADEVA  (VN) 
K44, Nguyễn Chánh, phường Hòa Khánh 
Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; dầu thơm; xà phòng; son môi.  

 

 
(210) 4-2016-00077 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần nông sản, 

thực phẩm Việt Hưng  (VN) 
Số 22 Cao Sơn, phường An Hoạch, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo thực nghiệm; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ tư vấn du 

học, hội thảo chuyên đề (đào tạo); dịch vụ trường học có ký túc xá; dịch vụ thông tin giáo 
dục. 

 

 
(210) 4-2016-00080 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.5.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Phạm Thị Phương Quyên  (VN) 

Phòng 1306 - GH3 - CT17, khu đô thị 
Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị xây dựng cầm tay chạy bằng điện, cụ thể là khoan điện, máy mài điện, 

máy cắt điện; thiết bị bảo dưỡng ô tô; máy phát điện. 
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, vận hành thủ công; dụng cụ làm vườn (công cụ bằng tay, 
thao tác thủ công). 

 
Nhóm 09: Dụng cụ bảo hộ lao động phòng chống tai nạn, cụ thể là quần áo bảo hộ lao 
động, kính bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ lao động và khẩu trang bảo hộ lao động; sạc 
ắc quy ô tô, chạy bằng điện. 
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Nhóm 11: Đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2016-00081 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 1.5.1; A26.11.12 

(591) Vàng, cam, đỏ, trắng, xám, đen 

(731) Phạm Thị Phương Quyên   (VN) 
Phòng 1306 - GH3 - CT17, khu đô thị 

Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa xe; máy bơm mỡ; máy ra vào lốp; cầu nâng ô tô; súng xiết bu-lông; 

máy nén khí. 
 

 
(210) 4-2016-00082 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.4; A5.5.20; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Phạm Thị Phương Quyên    (VN) 
Phòng 1306 - GH3 - CT17, khu đô thị 

Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa xe.  
 

(210) 4-2016-00083 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Công ty cổ phần Con Cưng  
(VN) 
101 - 103 Trần Quang Khải, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch giặt tẩy; nước tẩy rửa; nước xả vải; xà phòng rửa tay; mỹ phẩm tắm 

gội và chăm sóc da. 
 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt; yếm dãi của trẻ em bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; 

khăn ăn bằng giấy; khăn bàn bằng giấy. 
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(210) 4-2016-00084 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) YAN ZHUANG  (CN) 

5-6-1, No.1, Fuxin Four Street, Heping 

District, Shenyang City, Liaoning 

Province, P.R.China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; da lông thú; ba lô; túi 

xách tay; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; ô; ba toong; quần áo cho vật nuôi trong nhà.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc; giường; trường kỷ; đệm; thùng không bằng kim loại; bàn làm việc cho 

thợ mộc; gương soi; roi mây; gối; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-00086 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(591) đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Thương hiệu Hạt Gạo Quốc tế  
(VN) 
Số 5b, Hoàng Hoa Thám, phường Thụy 

Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

 
(210) 4-2016-00087 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 
Y tế Nghệ An  (VN) 
Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-00089 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 11.3.18; A26.11.12 (540) 

  

(731) Huỳnh Trần Thị Ngôn  (VN) 
146 quốc lộ 13 (cũ), phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống giải khát do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cửa hàng bán đồ ăn nhanh 

do nhà hàng thực hiện; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-00090 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 24.9.1; A1.1.5; 26.1.2; 

A26.11.12; 25.1.6; 1.15.24 

(591) Nâu, xanh dương, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm; nước mắm; nước dùng; trái cây, rau và củ quả (được nấu, sấy, chiên, 

bảo quản và đông lạnh). 
 

 
(210) 4-2016-00091 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 17.2.1 

(731) LYU JIANBIAO  (CN) 

No.95, Lyu Jia Gang, Heping, Changjing 

town, JiangYin city, Jiangsu Province, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe đạp; xe máy; xe máy điện.  
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(210) 4-2016-00092 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) LYU JIANBIAO   (CN) 

No.95, Lyu Jia Gang, Heping, Changjing 

town, JiangYin city, Jiangsu Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe đạp; xe máy; xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2016-00093 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A1.1.5; A5.5.20; 5.3.6; A12.1.25 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại và dịch vụ 
Ngọc Hoàng  (VN) 
250A đường TX52, khu phố 4, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối, xuất nhập khẩu: võng xếp, giường xếp, bàn xếp, ghế xếp. 
 

 
(210) 4-2016-00094 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại và dịch vụ 
Ngọc Hoàng  (VN) 
250A đường TX52, khu phố 4, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối, xuất nhập khẩu: võng xếp, giường xếp, bàn xếp, ghế xếp.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-00095 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.5; 5.3.6; A5.5.20 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại và dịch vụ 
Ngọc Hoàng   (VN) 
250A đường TX52, khu phố 4, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 20: Giường xếp; bàn xếp; ghế xếp. 

 
Nhóm 22: Võng xếp.  

Nhóm 35: Mua bán phân phối, xuất nhập khẩu: võng xếp, giường xếp, bàn xếp, ghế xếp. 
 

 
(210) 4-2016-00096 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Đất Mới  (VN) 
Số nhà 47, ngõ 148, đường Trần Duy 

Hưng, tổ 12, phường Trung Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; quản lý các căn 
hộ cho thuê.  

 

 
(210) 4-2016-00097 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Đôi 
Mắt á Châu  (VN) 
Số 24/33B phố Phạm Ngũ Lão, phường 

Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Tham quan (du lịch); sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du 

lịch; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng ôtô; vận chuyển hành khách. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-00098 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Trường Sơn  

(VN) 
B18/TT12 khu đô thị Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00099 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xám ghi, xanh da trời, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Sơn 
¸  (VN) 
Số 01, ngách 211/1, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng 
chứa loại lớn bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-00100 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Elchee  (VN) 
380 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-00101 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.13.8; 3.13.2; A3.13.24 
(591) Đen, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Elchee  (VN) 
380 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-00102 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.13.2; A3.13.8; A3.13.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Elchee  (VN) 
380 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-00104 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông lâm sản thực 
phẩm Đông Nam á  (VN) 
Số 8, ngõ 197, phố Thuý Lĩnh, phường 

Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, trứng, dầu thực vật, rau, củ, quả đã chế biến và bảo quản.  

 

Nhóm 31: Rau tươi, quả tươi; động vật sống; cây giống, hạt giống; cây cảnh, cây hoa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Trồng các loại rau, củ, quả, cây giống, cây hoa, cây cảnh; chăn nuôi gia súc gia 

cầm.  
 

 
(210) 4-2016-00105 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hợp tác thương 
mại Thành Đạt  (VN) 
Số nhà 119, đường Hoàng Tăng Bí, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; xe máy điện (xe cộ); xe đạp điện.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-00106 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-00107 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-00108 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-00109 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; 26.11.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam 
(731) Nguyễn Thị Nhàn  (VN) 

Tổ 5, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, phụ tùng xe ô tô; đại lý xuất nhập khẩu phụ tùng xe ô tô.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe ô tô; bảo dưỡng xe ô tô; làm sạch xe cộ; đánh bóng xe cộ; 
đắp lại lốp xe; lưu hóa lốp xe [sửa chữa].  

 
Nhóm 39: Dịch vụ trông giữ xe cộ; cho thuê xe cộ; cho thuê chỗ để xe.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-00110 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Phương Tú  (VN) 
Số 58, đường Đê Tô Hoàng, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; trang phục công sở; trang phục dạ hội; đồng phục học sinh; giày 

dép.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ quần áo, váy, trang phục công sở, trang phục dạ hội, 
đồng phục học sinh, giày dép, mũ nón, thắt lưng, cà vạt, nơ, ghim cài áo, mỹ phẩm, son, 
kem dưỡng da, nước hoa, thực phẩm chức năng, sữa. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo; thiết kế thời trang; thiết kế trang phục theo yêu cầu 
của khách hàng. 

 

 
(210) 4-2016-00111 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
giáo dục A+  (VN) 
75 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; tư vấn đào tạo. 

 

 
(210) 4-2016-00113 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Nâu đậm
(731) SOMANG COSMETICS CO., LTD.  

(KR) 
7 lot, 116 Block, 687-14 Kozan-dong, 
Namdong-gu Incheon-city 405-820, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Phấn hồng mỹ phẩm; mỹ phẩm bôi mi mắt; mỹ phẩm trang điểm; tinh dầu hồi; 

dầu gội đầu; nước thơm dưỡng da; kem dưỡng da; mỹ phẩm trang điểm mắt; thuốc đánh 
răng; kem nền trang điểm; mỹ phẩm cho mặt và cơ thể; nước hoa; nước thơm để xức sau 
khi tắm; mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm; keo bọt dùng cho tóc; 
tinh dầu cho tóc; dầu dưỡng tóc; dầu tắm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-00114 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Nâu đậm 
(731) SOMANG COSMETICS CO., LTD.  

(KR) 
7 lot, 116 Block, 687-14 Kozan-dong, 
Namdong-gu Incheon-city 405-820, 
Republic of Korea    

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn dụng cụ dùng để trang điểm; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ dụng cụ dùng để trang điểm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực sản phẩm 
mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch 
vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong 
lĩnh vực chất bổ sung dinh dưỡng có thành phần chính là ngũ cốc đã chế biến; dịch vụ 
trung gian thương mại trong lĩnh vực bánh kẹo và bánh mì; dịch vụ trung gian thương mại 
trong lĩnh vực thức ăn đã chế biến có thành phần chính là tảo bẹ; dịch vụ trung gian 
thương mại trong lĩnh vực đồ phụ kiện (không kim loại quý và đồ trang sức); dịch vụ 
trung gian thương mại trong lĩnh vực sản phẩm thịt đã chế biến; dịch vụ, trung gian 
thương mại trong lĩnh vực bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; dịch vụ trung gian 
thương mại trong lĩnh vực dồ dùng nhà bếp, dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực 
sản phẩm rau quả đã chế biến; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực sản phẩm tảo 
biển đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-00115 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Xanh, đen(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
EMIG  (VN) 
« 3, nơ 4A, Đền Lừ II, tổ 44, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo đếm điện một pha hoặc ba pha, máy biến thế, máy biến dòng, máy 
biến áp, máy biến dòng hạ thế, đồng hồ vol ampe, cầu dao điện, công tắc điện, ổ cắm 
điện, áp tô mát, chống sét van, cầu chì rơi, tủ bảng điện (thiết bị điện), bộ khởi động từ 
thiết bị điện, bảng điện, cầu dao cách ly. 

 

 
(210) 4-2016-00116 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Kim Thị Hương Giang  (VN) 
Thôn 1, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2016-00118 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Triều  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 175, đường Hà Huy Tập, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; chiết suất của cây hoa bia cho 
việc sản xuất bia; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục 
đích y tế); bia mạch nha.  

 

 
(210) 4-2016-00119 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Triều  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 175, đường Hà Huy Tập, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; chiết suất của cây hoa bia cho 
việc sản xuất bia; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục 
đích y tế); bia mạch nha.  

 

 
(210) 4-2016-00120 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Oil Care  (VN) 
197/5 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2016-00121 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.17 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

dương, vàng, vàng đồng, vàng nhạt, 
trắng, đỏ, cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Tây Nam  (VN) 
79/2C đường 100 Bình Thới, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00122 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.13.25; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh ngọc, đỏ 
(731) Công ty TNHH Cửu Hội  (VN) 

Số 179 phố Xốm, phường Phú Lãm, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; pin điện; sợi cáp quang; dây cáp điện; dây dẫn điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ điện: bình ắc quy, pin điện, dây cáp điện, dây dẫn điện; mua bán 
bàn ghế, giường tủ; mua bán quần áo, giầy dép; mua bán mỹ phẩm, dược phẩm; mua bán 
dụng cụ y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00124 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.11; 4.5.2; 4.5.3; 5.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Aten  (VN) 
Số 102G ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm sạch gồm: rau, thịt, cá, hải sản.  

 

 
(210) 4-2016-00126 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Hồng nhạt, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
nông sản Nam Nguyên  (VN) 
Số 147, khu phố 2, phường Long Phước, 
thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến. 
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(210) 4-2016-00127 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH PMA Corp Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 4C, ngõ 690 đường Lạc Long 

Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu và chất diệt ký sinh trùng. 

 

Nhóm 02: Sơn; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn); mát 

tít (nhựa tự nhiên). 
 

 
(210) 4-2016-00128 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.13; A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24 

(591) Hồng, xanh cốm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Gia 
Nguyễn   (VN) 
68/22 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-00129 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ Đại Phú  (VN) 
Xóm Chứa, thôn Ngọc Đôi, xã Kim 

Chân, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; hàng rào phân cách bằng kim loại 

dùng cho đường sá; cửa inốc; ống thép; ống inốc. 
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(210) 4-2016-00130 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Trắng, xanh, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư The Good Life Việt Nam  
(VN) 
T01-A03-06, tầng 1 TT TM V + Hoà 
Bình, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2016-00131 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) MACLEODS PHARMACEUTICALS 

LTD.  (IN) 
304, Atlanta Arcade, Marol Church 
Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059, 
India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-00132 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Việt Thái  (VN) 
Tổ 3, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 08: Bàn chà nhám, bàn xoa, bay thợ hồ, bay trét, dao xây, dao cưa tạo rãnh gạch 

(tất cả là dụng cụ cầm tay dùng trong xây dựng).  
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Nhóm 16: Chổi quét sơn, bút lông, con lăn sơn.  
 

 
(210) 4-2016-00133 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Hồng, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Đặng Thị ái Hiền  (VN) 
132 Bình Thới, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới, tổ chức sự kiện cưới. 
 

 
(210) 4-2016-00134 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 13.1.6 
(591) Ghi, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết kế kiến 

trúc - quy hoạch - xây dựng 
Smart Home Viet   (VN) 
82-84 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế 

công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-00135 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hân Vinh  (VN) 
728-730 Võ Văn Kiệt, phường 01, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán băng keo cao su non dùng trong ngành nước, mua bán giấy, mua bán 

băng keo, mua bán decal, mua bán nhựa PVC. 
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(210) 4-2016-00136 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Trần Văn Mạnh  (VN) 
Thôn Bình An, xã Bình Long, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-00137 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm NANO 
TECHCO  (VN) 
149/30 Bành Văn Trân, phường 7, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng da, kem trắng da mặt, kem dưỡng thể trắng da, mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-00138 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.9.1; A3.9.24 

(591) Vàng cam, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thủy sản Hà 
Néi-CÇn Thơ   (VN) 
Lô 2.11, khu CN Trà Nóc II, phường 

Phước Thới, quận ¤ Môn, thành phố Cần 

Thơ  

 
(511)   Nhóm 29: Cá tra, cá ba-sa đã chế biến, các sản phẩm chế biến từ cá tra, cá ba-sa.  

 

Nhóm 31: Cá tra giống (sống), cá ba-sa giống (sống); thức ăn thủy hải sản; cây giống.  

 
Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu cá tra, cá ba-sa và thủy hải sản khác đã được chế biến, 

mua bán thủy hải sản tươi sống như: tôm, cua, cá, mực giống (sống), mua bán thực phẩm 

chế biến từ thủy hải sản, mua bán máy móc chế biến thủy hải sản và các linh kiện của 

máy móc này, mua bán nguyên phụ liệu để dùng cho chế biến thủy hải sản.  

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản.  
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(210) 4-2016-00140 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Việt 
Doanh   (VN) 
33/3N Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà; xô vắt nước cây lau nhà; chổi lau nhà; giẻ lau nhà.  

 

 
(210) 4-2016-00141 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A11.3.4; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, xanh ngọc, nâu 
(731) Cơ sở chế biến thực phẩm ánh 

Dương  (VN) 
21 ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống 

trên cơ sở cà phê; kem lạnh.  

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; chế phẩm để làm đồ uống; nước uống trái cây; xi-rô; xi-rô 
dùng cho nước chanh; nước uống đóng chai.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê, nước giải khát; dịch vụ bán thực phẩm 
và đồ uống bằng xe lưu động (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện); căng - tin; nhà trọ. 

 

(210) 4-2016-00145 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.11.2 
(731) Cao Văn Tá  (VN) 

Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón; miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  
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(210) 4-2016-00146 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 16.1.4; A16.1.5 
(731) Nguyễn Văn Hiểu  (VN) 

Thôn Thủy Phú, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón; miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  

 

 
(210) 4-2016-00147 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 2.1.11 
(591) Vàng, trắng, đen, xám, hồng, xanh 

dương, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Key Trend  (VN) 
235/26A Vườn Lài, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn. 
 

 
(210) 4-2016-00148 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.5 
(591) Trắng, đen, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Lê Hải Hà  (VN) 
Số nhà 99 phố Cầu Thanh ấm, thị trấn 
Vân Đình, huyện ứng Hòa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-00149 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Hoàng Đức Hòa   (VN) 
ấp Tân Hà A, xã Tân Hiệp B, huyện Tân 
Hiệp, tỉnh Kiên Giang  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách. 
 

 
(210) 4-2016-00150 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 16.1.14; 19.13.22 (540) 

  

(731) Lý Quốc Khánh  (VN) 
3744 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phước 
Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tai nghe (kết nối với máy tính, máy nghe nhạc), máy nghe nhạc. 
 

 
(210) 4-2016-00151 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Đỏ cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ âm thanh A-Z  (VN) 
292/43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tai nghe (kết nối với máy tính, máy nghe nhạc), máy nghe nhạc. 
 

 
(210) 4-2016-00152 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.5.16 

(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lưu  (VN) 
Tổ 21 phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (không kể quần áo bảo hộ lao động), giầy dép, mũ nón, dây 

lưng bằng vải, tất, cà vạt. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại, mua bán mũ nón, mua bán túi xách, dây lưng, ví da, 

xuất nhập khẩu quần áo các loại, nhập khẩu mũ nón, túi xách, dây lưng, ví da. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa. 
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(210) 4-2016-00153 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 5.5.16; A5.5.20; 

A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lưu  (VN) 
Tổ 21 phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (không kể quần áo bảo hộ lao động), giầy dép, mũ nón, dây 

lưng bằng vải, tất, cà vạt. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại, mua bán mũ nón, mua bán túi xách, dây lưng, ví da, 
xuất nhập khẩu quần áo các loại, nhập khẩu mũ nón, túi xách, dây lưng, ví da. 

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa. 

 

 
(210) 4-2016-00154 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Tạ Vân Hà  (VN) 
18 tổ 1, phường Lương Khánh Thiện, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 14: Nhẫn vàng tròn trơn, trang sức vàng ta, trang sức vàng tây, trang sức bạc, đá 
quý. 

 

Nhóm 40: Gia công chế tác trang sức. 
 

 
(210) 4-2016-00155 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 7.3.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh lam, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Tạ Vân Hà  (VN) 
18 tổ 1, phường Lương Khánh Thiện, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 14: Nhẫn vàng tròn trơn, trang sức vàng ta, trang sức vàng tây, trang sức bạc, đá 
quý. 

 
Nhóm 35: Mua bán kinh doanh nhẫn vàng tròn trơn, trang sức bằng vàng bạc đá quý. 
Nhóm 36: Dịch vụ đổi tiền ngoại tệ, chuyển tiền và nhận tiền từ nước ngoài, dịch vụ cầm 
đồ. 

 

Nhóm 40: Gia công chế tác trang sức. 
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(210) 4-2016-00156 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 7.3.1; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh lam, xanh da trời đậm 

(540) 

  

(731) Tạ Vân Hà  (VN) 
18 tổ 1, phường Lương Khánh Thiện, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh nhẫn vàng tròn trơn, trang sức bằng vàng bạc đá quý. 

 

 
(210) 4-2016-00157 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 26.13.25 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Phan Thị Kim Tuyến  (VN) 
Thôn Chằm Mới, xã Tiên Hưng, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện và các phụ kiện liên quan của xe máy điện, xe đạp 

điện như: khung xe, lốp xe, bánh xe, ổ trục. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xe máy điện, xe đạp điện, các phụ kiện của xe máy 

điện, xe đạp điện như: khung xe, lốp xe, bánh xe, ổ trục, má phanh, thân xe, vỏ xe, săm 

(lốp), ghi đông, chuông (còi), xích xe đạp, vành, yên, nan hoa. 
 

 
(210) 4-2016-00158 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.7; A26.11.12 

(731) SHANGHAI LINGSHUO 

INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., 

LTD.  (CN) 

Room 218, No. 19, Lane 1755, Wenbei 

Highway, Nanxiang Town, Jiading 

District, Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt áp lực cao, bơm chân không [máy móc], thiết bị mở cửa sổ dùng thủy 

lực, thiết bị cắt [máy móc], dụng cụ cầm tay không vận hành thủ công, máy cắt.  
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(210) 4-2016-00159 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) GOGORO INC.  (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 

Cayman, KY1-9005, Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Hộp ắc quy, bình ắc quy, ắc quy điện, ắc quy điện dùng cho xe cộ, thiết bị nạp 

ắc quy, thiết bị sạc cho pin điện, thiết bị, sạc ắc quy điện dùng cho xe cộ, bình điện, bộ 

pin ganvanic, điện cực lưới cho pin, đồng hồ ghi cây số cho xe cộ, thiết bị mô phỏng dùng 

để điều khiển và lái xe cộ, thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ, bộ chuyển mạch điện, 

bộ đổi điện, máy biến thế [điện], bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2016-00163 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) NOVAR ED&S LIMITED  (GB) 

The Arnold Centre, Paycocke Road, 

Basildon, Essex, England, SS143EA, 

United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; công tắc điện điều chỉnh độ sáng của đèn điện; bộ chuyển mạch 

định thời gian; công tắc cảm biến điện; bộ điều chỉnh độ sáng của đèn điện; bộ điều chỉnh 

tốc độ quạt điện; bộ điều chỉnh cảm biến điện; thiết bị kết nối điện; ổ cắm chìm; các thiết 

bị nối dây điện và phụ kiện phụ trợ điện khác. 
 

 
(210) 4-2016-00164 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 

402, Business Avenue, Block-6, 

P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 

75400, Pakistan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-00165 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 

402, Business Avenue, Block-6, 

P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 

75400, Pakistan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-00166 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.11.1; A26.11.12 

(591) Xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng 

(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 

402, Business Avenue, Block-6, 

P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 

75400, Pakistan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-00167 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.3.30; A2.3.23 

(591) Tím 

(540) 

  

(731) Đào Văn Quang  (VN) 
Thôn Lôi Trì, xã Hồng Khê, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong 

y tế, mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, giày dép, túi xách, mũ nón, kính đeo mắt, đồng hồ, đồ 

nữ trang. 
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(210) 4-2016-00168 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng (540) 

 

(731) Hoàng Đình Hà  (VN) 
P1108, Nơ 2, bán đảo Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; rau, quả được bảo quản; trứng. 
 

Nhóm 31: Gia súc còn sống; gia cầm còn sống; rau, củ, quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thịt gia súc đã qua chế biến, thịt gia cầm đã qua chế biến, trứng, rau, 
củ, quả được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2016-00169 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh dương, xanh dương 

đậm, cam, nâu, đen, xám, xanh lá cây, 
trắng 

(731) Hộ kinh doanh Kim Phát  (VN) 
112/14 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương thắp). 
 

 
(210) 4-2016-00170 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Đặng Văn Chương  (VN) 

409 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-00171 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Đại Liên Hưng  

(VN) 
138 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc, bao gồm dao phay hợp kim, đầu kẹp và đuôi kẹp, doa 
hợp kim (dụng cụ làm trơn láng), mũi khoan hợp kim, ta-rô (dụng cụ làm ren), lò xo (bộ 
phận của máy). 

 

 
(210) 4-2016-00172 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 1.3.1; A26.11.12; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, 

cam, đen 
(731) Công ty cổ phần du lịch tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu  (VN) 
Số 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời; dịch vụ hát karaoke. 
 

 
(210) 4-2016-00173 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty cổ phần vận tải AA  

(VN) 
Tòa nhà Linco, 61A-63A Võ Văn Tần, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 39: Giao nhận hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, đại lý tàu biển, vận tải hàng 
hóa. 

 

 
(210) 4-2016-00174 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) Dư Cấu Huệ  (IT) 

Via Delle Prata 9, 50058 Signa, Firenze, 
Italy 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2016-00176 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Hoàng Phúc 
Thịnh  (VN) 
74/807E Nguyễn Oanh, phường 6, quận 

Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; bột giặt; nước xả vải; nước rửa chén; nước lau sàn.  
 

 
(210) 4-2016-00177 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.13; A5.11.13; 5.3.11; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh lá cây, ghi 

(731) Công ty cổ phần Nội y Tretre  
(VN) 
Số 56B Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ; ca vát; tất; thắt lưng bằng da (trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-00178 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.1; 1.15.21 

(591) Cam đậm, vàng cam, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 
ENGTALK  (VN) 
116/10 Thành Thái, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ, giảng dạy; tổ chức triển lãm 

cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục, gia sư. 
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(210) 4-2016-00179 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đào Trung Hưng  
(VN) 
259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất như bàn, ghế, giường, tủ, kệ; móc treo không bằng kim loại; móc 

[chốt trụ] không băng kim loại; móc rèm; cái móc màn; rổ không bằng kim loại; hộp bằng 
gỗ hoặc chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; thùng 
đựng hàng bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất như bàn, ghế, giường, tủ, kệ, móc treo không bằng kim 
loại, móc [chốt trụ] không bằng kim loại, móc rèm, cái móc màn, rổ không bằng kim loại, 
hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo, đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển], 
thùng đựng hàng bằng chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2016-00183 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) UNITED LABORATORIES, INC.   (PH) 

66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-00184 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) UNITED LABORATORIES, INC.  

(PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2016-00186 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A19.3.5; 8.7.17; 22.1.5; A11.3.20 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, nâu 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 29: Khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh làm từ khoai tây; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở chất chiết xuất từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn; mứt trái cây (mứt ướt); 
nguyên liệu dùng làm súp; sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Sản phẩm làm từ ngũ cốc trên cơ sở thái lát và sấy khô; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; nước sốt sa-lát; nước xốt các loại; 
bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-00187 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A19.3.5; 8.7.17; A11.3.20; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, cam, đen 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 29: Khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh làm từ khoai tây; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở chất chiết xuất từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn; mứt trái cây (mứt ướt); 
nguyên liệu dùng làm súp; sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Sản phẩm làm từ ngũ cốc trên cơ sở thái lát và sấy khô; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; nước sốt sa-lát; nước xốt các loại; 
bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-00189 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn. 

 

 
(210) 4-2016-00195 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 19.7.25; 26.11.3; 25.1.25 
(591) Trắng, hồng, đen, tím 
(731) Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm chăm sóc tóc. 

 

 
(210) 4-2016-00196 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xanh dương đậm, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

P.A.C.E  (VN) 
341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tái lập cơ sở kinh doanh; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh 

doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ quảng cáo; tư vấn quản trị doanh nghiệp; 
nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội 
nghị; xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo; thông tin về giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-00197 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

P.A.C.E   (VN) 
341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội 

nghị; xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo; thông tin về giáo dục. 
 

 
(210) 4-2016-00198 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
P.A.C.E   (VN) 
341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội 

nghị; xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo; thông tin về giáo dục. 
 

 
(210) 4-2016-00199 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 2.5.1; A26.11.12; 20.7.1; 

26.13.25 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Quỹ học bổng; tổ chức quyên góp quỹ; quỹ hỗ trợ tài năng trẻ; quỹ cống hiến 

vì sự nghiệp giáo dục. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện về giáo dục, trao giải thưởng; tổ chức các cuộc thi về giáo 

dục; dạy văn hóa, kỹ năng sống; nghiên cứu giáo dục. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học về giáo dục [con người]; dịch vụ 

phát triển và ứng dụng kiến thức khoa học giáo dục vào cuộc sống bao gồm cả sư phạm 

học và lý luận giáo dục.  
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(210) 4-2016-00200 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Global 

Pharmaceutical  (VN) 
6/7 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-00201 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Global 

Pharmaceutical  (VN) 
6/7 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-00202 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hương  (VN) 
Thôn Trại Tón, xã Việt Ngọc, huyện Tân 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 

 
(210) 4-2016-00203 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Xí nghiệp giấy Thanh Hà  (VN) 
Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1070 

210) 4-2016-00205 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - dịch 
vụ thương mại Tiến Thịnh  (VN)
Số 743, tỉnh lộ 15, ấp 6, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây đồng tráng men (dây điện từ); dây nhôm tráng men (dây điện từ). 

 

 
(210) 4-2016-00206 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Lâm Hồng 
Phát  (VN) 
Số 69, đường số 5, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình camera; thiết bị chống trộm; chuông báo cháy.  

 

 
(210) 4-2016-00207 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Cam, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và xây dựng T.T.D  (VN) 
131 Trần Văn Quang, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn trần; đèn chùm; đèn điện. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà cụ thể là: giường; tủ; giá; kệ; bàn ghế.  
 

 
(210) 4-2016-00208 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ và xuất 
nhập khẩu KIM THI  (VN) 
18/10 Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  
 

 
(210) 4-2016-00209 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 26.13.25 
(591) Đỏ hồng, vàng cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ SERVIGO  (VN) 
Số 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch 
Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 16: Các loại văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy; 
đồ dùng dạy học bằng nhựa; bút; vở học sinh.  

 

Nhóm 35: Mua bán: các loại văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng hướng dẫn 
giảng dạy, đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút, vở học sinh; siêu thị.  

 

(210) 4-2016-00210 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) QR RETAIL AUTOMATION (ASIA) 

SDN BHD  (MY) 
B501, Block B, Phileo Damansara 1, No. 
9 Jalan 16/11, Off Jalan Damansara, 
46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm để xử lý việc thanh toán điện tử đến và từ người khác; phần mềm 
chứng thực; chương trình máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm máy 
tính; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống); 
băng âm thanh được ghi trước; đĩa compắc [bộ nhớ chỉ đọc] (CD-ROM); đĩa và băng 
video; phần mềm máy tính để sử dụng cho việc tìm kiếm và phục hồi thông tin được vi 
tính hóa về sở thích, sưu tập; bán đấu giá và các sản phẩm truy cập từ mạng thông tin toàn 
cầu và hệ thống mạng; tất cả thuộc nhóm 9. 

 

 
(210) 4-2016-00211 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 25.7.20 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) QR RETAIL AUTOMATION (ASIA) 

SDN BHD   (MY) 
B501, Block B, Phileo Damansara 1, No. 
9 Jalan 16/11, Off Jalan Damansara, 
46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 42: Phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính; phát triển hệ 

thống máy tính; hệ thống thông tin trên cơ sở máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; kiểm 

tra hệ thống ứng dụng; nghiên cứu phân tích so sánh hiệu quả của hệ thống máy tính; 

nghiên cứu phân tích so sánh giao diện của hệ thống máy tính; nghiên cứu thiết kế máy 

tính; nghiên cứu phần mềm máy tính; tiến hành nghiên cứu khả thi liên quan đến hệ thống 

thông tin máy tính; phân tích, thiết kế và lập kế hoạch hệ thống thông tin; thiết kế hệ 

thống liên lạc; thiết kế hệ thống thông tin; thiết kế hệ thống thông tin liên quan đến quản 

lý; dịch vụ thiết kế liên quan đến hệ thống máy tính; dịch vụ thiết kế liên quan đến sự phát 

triển của hệ thống xử lý thông tin được vi tính hóa; phát triển hệ thống xử lý dữ liệu, lưu 

trữ dữ liệu và truyền dữ liệu; dịch vụ khôi phục dữ liệu sau thảm họa cho hệ thống dữ máy 

tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu sau thảm họa cho hệ thống dữ liệu liên lạc; đánh giá giao 

điện của hệ thống máy tính dựa vào số liệu đánh giá công năng thiết bị; kiểm tra hệ thống 

xử lý dữ liệu điện tử; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu 

trên; nghiên cứu và phát triển [cho người khác]; nghiên cứu và phát triển sản phẩm; 

nghiên cứu liên quan đến công nghệ; nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật viễn thông; 

nghiên cứu kĩ thuật; nghiên cứu công nghệ; tất cả trong nhóm 42.  
 

 
(210) 4-2016-00212 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.1 

(591) Đen, trắng, vàng lửa 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại hàng cơ khí Chiến 
Thắng   (VN) 
Thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thủy, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga: bếp từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); thiết bị khử mùi không khí.  
 

 
(210) 4-2016-00213 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản Xuất và 
Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế 
Nasi   (VN) 
Thôn Tri Yếu, xã Đặng Cương, huyện 

An Dương, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, trưng bày, quảng cáo, xuất nhập khẩu sản phẩm, phân bón, phụ 

gia phân bón.  
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(210) 4-2016-00214 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 2.7.23; 8.7.17; 5.7.3 

(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TOPFOOD   (VN) 
Số 5, ngõ 100 Hoàng Quốc việt, phường 

Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh xốp; bánh ngọt; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; 

kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-00215 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.7.23; A26.11.12; 24.1.5; A6.19.9 

(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TOPFOOD   (VN) 
Số 5, ngõ 100 Hoàng Quốc việt, phường 

Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh xốp; bánh ngọt; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; 

kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-00216 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 2.7.17; 5.7.3; A26.11.12; 

2.9.14; 26.13.25; 26.1.2 

(591) Đỏ xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TOPFOOD   (VN) 
Số 5, ngõ 100 Hoàng Quốc việt, phường 

Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh xốp; bánh ngọt; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; 

kẹo. 
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(210) 4-2016-00217 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất ENFA  (VN) 
413/41/4/46 Lê Văn Quới, khu phố 5, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 

 
(210) 4-2016-00219 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.2; 2.7.23 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh da trời đậm, 

đen 
(731) Đào Trọng Thắng  (VN) 

Số nhà 445, đường Âu Cơ, phường Nhật 
Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn tổ chức giao lưu văn hóa; dịch vụ tổ chức giao lưu văn hóa; tổ 

chức triển lãm giáo dục hoặc văn hóa; đào tạo kỹ năng ứng xử văn hóa; dịch vụ giáo dục 
đào tạo; tư vấn du học.  

 

 
(210) 4-2016-00220 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) DINGZING ADVANCED MATERIALS 

INCORPORATED  (TW) 
No. 8-1, Pei-Lin Rd., Hsiao-Kang 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Lớp lót bằng kim loại; vòng bít dầu bằng kim loại; đệm lót bằng kim loại; vòng 

làm kín bằng kim loại; chi tiết giữ dầu bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-00221 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) DINGZING ADVANCED MATERIALS 

INCORPORATED   (TW) 
No. 8-1, Pei-Lin Rd., Hsiao-Kang 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 17: Vòng bít dầu; lớp lót; đệm lót; vòng đệm; vòng chữ O; vòng bảo vệ dầu.  
 

 
(210) 4-2016-00222 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) DINGZING ADVANCED MATERIALS 

INCORPORATED   (TW) 
No. 8-1, Pei-Lin Rd., Hsiao-Kang 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Lớp lót bằng kim loại; vòng bít dầu bằng kim loại; đệm lót bằng kim loại; vòng 

làm kín bằng kim loại; chi tiết giữ dầu bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-00223 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) DINGZING ADVANCED MATERIALS 

INCORPORATED   (TW) 
No. 8-1, Pei-Lin Rd., Hsiao-Kang 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 17: Vòng bít dầu; lớp lót; đệm lót; vòng đệm; vòng chữ O; vòng bảo vệ dầu.  

 

 
(210) 4-2016-00224 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 15.7.1 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hữu Hiếu  (VN) 
31 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng cung cấp.  

 

 
(210) 4-2016-00225 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 17.3.1; 3.7.17; 5.13.4 
(591) Vàng, đỏ, đồng, đen 

(540) 

  

(731) Văn phòng Luật sư ATV  (VN) 
Số 201, đường Giải Phóng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2016-00227 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; A2.3.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Võ Thanh Phong  (VN) 
356/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-00229 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 26.3.23; 17.2.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Phương Mỹ Sơn  (VN) 
172/2D Tân Hòa Đông, phường 14, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu, bao gồm: dịch vụ gia công xi mạ vàng, dịch vụ phun sơn và xi 
mạ khác.  

 

 
(210) 4-2016-00230 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.17; 24.1.5; 24.7.1; A1.1.5; 

25.7.20; 25.7.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh, đen 

(540)  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dầu nhờn Nano Việt Nam   (VN)
37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, dầu và chất lỏng bôi trơn, mỡ để 
bôi trơn, dầu diezen.  

 

Nhóm 12: Phụ tùng của ô tô và xe máy như: xích, nhông đĩa, má phanh, vành xe (niền), 
săm, lốp.  

 

 
(210) 4-2016-00232 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2; 5.1.3; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MEGAFARM  
(VN) 
286/8B Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng nông sản tươi (rau, củ, quả tươi); các mặt hàng nông sản 

đã qua chế biến (rau, củ, quả đã qua chế biến); thủy hải sản tươi sống; thủy hải sản đã qua 
chế biến.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ chăn nuôi súc vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm 
vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-00233 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 4.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, nữ, quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2016-00234 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.17.10; 14.5.1; 14.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTA & CZECH 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Vietphone Building - I, 

64 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ổ khóa; thiết bị vệ sinh, thiết bị dùng trong nhà tắm (lavabo, bồn cầu, 
vòi sen, máy nước nóng, gương soi, giá treo, móc treo, khung treo).  

 

 
(210) 4-2016-00235 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 11.3.18; A11.1.6 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Huyền  (VN) 
14.13 lô M1, chung cư Tôn Thất Thuyết, 
phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng, quán ăn, quán nước, quán giải khát.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1078 

(210) 4-2016-00236 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH PACIFICA 
VIETNAM  (VN) 
P.1406 Indochina Tower, số 04 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: nước ép trái cây, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng. 
 

 
(210) 4-2016-00237 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.1.30; A2.1.23; A2.5.23; 2.5.30 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tầm Nhìn Mục 
Tiêu Việt Nam  (VN) 
Lầu 8 (phòng 8.7), toà nhà Etown, số 

364, đường Cộng Hoà, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; tròng kính; gọng kính; hộp đựng mắt kính; thị kính; dây nhỏ đeo 

kính mắt. 

Nhóm 35: Mua bán: kính đeo mắt, tròng kính, gọng kính, hộp đựng mắt kính, thị kính, 

dây nhỏ đeo kính mắt.  
 

 
(210) 4-2016-00238 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Đen, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trần Toàn Phát  (VN) 
246/9 Bình Quới, phường 28, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ đẩy 

mạnh bán hàng [cho người khác]. 
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1079 

(210) 4-2016-00239 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đen, lam ngọc, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trần Toàn Phát  (VN) 
246/9 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ gốm cho mục đích gia dụng; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 

thủy tinh; đồ gốm; đồ gốm để chứa đựng; ấm trà; đĩa ăn; bộ đựng đồ gia vị; bộ bát đĩa; 
nồi áp suất [nồi hầm] không dùng điện; nồi nấu không dùng điện; ấm; bình rót; ấm đun 
nước, không dùng điện; bình thủy tinh loại lớn; cốc để uống; tách; đồ trang trí bằng sứ; 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; cho mục đích 
bán lẻ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng [cho người khác].  

 

 
(210) 4-2016-00240 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đen, đỏ cam, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trần Toàn Phát  (VN) 
246/9 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ gốm cho mục đích gia dụng, tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 

thủy tinh, đồ gốm, đồ gồm để chứa đựng, ấm trà, đĩa ăn, bộ đựng đồ gia vị, bộ bát đĩa, nồi 
áp suất [nồi hầm] không dùng điện, nồi nấu không dùng điện, ấm, bình rót, ấm đun nước, 
không dùng điện, bình thủy tinh loại lớn, cốc để uống, tách, đồ trang trí bằng sứ; quảng 
cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho 
người khác]. 

 

 
(210) 4-2016-00244 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; A7.1.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê 
nguyên chất Sài Gòn  (VN) 
83 đường số 1, cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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1080 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (trà, cà phê); đại lý thông tin thương 
mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2016-00246 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; A7.1.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê 
nguyên chất Sài Gòn  (VN) 
83 đường số 1, cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách 

sạn. 
 

 
(210) 4-2016-00247 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; A7.1.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê 
nguyên chất Sài Gòn  (VN) 
83 đường số 1, cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; đồ 

uống cà phê có sữa; cà phê nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2016-00248 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.2.7; 8.1.1; A26.4.6 
(591) Trắng, nâu tím 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Anh  (VN) 
401 đường Hoàng Văn Thụ, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì cuộn; bánh mì kẹp nhân; bánh mì không có men. 
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(210) 4-2016-00249 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tường  (VN) 
172/80 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Tương, xốt đậu nành; nước xốt; gia vị; nước xốt thịt. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nước mắm, nước tương); đại lý 
thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2016-00250 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Lý Thị Kim Loan  (VN) 
141 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh. 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (dược phẩm, chế phẩm dược, thuốc 
bổ), đại lý thông tin thương mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ, quản lý quá trình đặt hàng, xử lý vÓ mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 

 

Nhóm 44: Phẫu thuật, tạo hình, vật lý trị liệu, dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc, dịch vụ y tế 
tại bệnh viện, cho thuê thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2016-00251 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Trắng, đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xe Đông Nam  
(VN) 
768 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2 thành phố  Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa),chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hành 
khách, vận tải, cho thuê xe cộ, dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-00252 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Màu trắng, xanh nước biển, vàng, màu 

đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Khải Huyền  (VN) 
58 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt, để tẩy rửa, chế phẩm để vệ sinh thân thể, xà phòng bánh, xà 
phòng khử trùng, mỹ phẩm. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (xà phòng, chất tẩy rửa, mỹ phẩm) 
đại lý thông tin thương mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ, quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2016-00253 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Màu đỏ tươi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Gia Kỳ  (VN) 
87/11 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Chổi lông, phất trần, vải để lau sàn nhà, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, 
chổi quét thảm. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (chổi cây lau nhà), đại lý thông tin 
thương mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2016-00254 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; 25.7.25; 5.7.14 
(591) Màu đỏ, xanh lá, xanh men ngọc, trắng, 

đen, màu cá hồi 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh làng nướng 
Hồng Đào  (VN) 
Tổ 3, ấp Trung, xã Tân Thông Hội, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà, tổ chức trình 
diễn (dịch vụ ông bầu) câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, tổ chức và điều khiển 
hội nghị, lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí).  

 

Nhóm 44: Massage (xoa bóp), dịch vụ tắm hơi. 
 

 
(210) 4-2016-00255 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể chăm 
sóc da Cẩm Loan  (VN) 
328 - Lê Hồng Phong, khóm 5, phường 
3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da và sắc đẹp (spa), dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ trang 

điểm, dịch vụ làm tóc. 
 

 
(210) 4-2016-00256 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
FUNTASTIC  (VN) 
36 Bùi Thị Xuân, phường An Hải Tây, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch, dịch vụ khách sạn, cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà 

trọ], quán rượu nhỏ, dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-00257 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH FBBRAlN   (VN) 
Tầng 1 tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả.  
 

 
(210) 4-2016-00258 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; A8.1.17; 11.1.1; 26.11.1 

(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TAG VENTURES 
VIET NAM  (VN) 
17/24 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Bến Nghe, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kem, bánh ngọt, bánh mặn, bánh, kẹo các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kem, bánh, kẹo các loại.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1084 

(210) 4-2016-00259 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A1.1.3 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bao bì giấy M&C  
(VN) 
907/13 Hương Lộ 2, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán băng keo, keo dán, màng nhựa (PE) dây đai, đề can, (decad), tên 

nhãn. 
 

 
(210) 4-2016-00260 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; 26.13.25 
(591) Đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nado Dona  
(VN) 
270 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán giày, dép, mũ, nón, quần áo, ga trải giường.  
 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng cung cấp.  
 

 
(210) 4-2016-00261 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Nét 
CỌ   (VN) 
Số 37 Tôn Đức Thắng (phòng 1901), 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-00262 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hồ Thanh Hùng  (VN) 
Số 159P/13/8B Nguyễn Văn Luông, 
phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 09: ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện). 
 

 
(210) 4-2016-00263 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; A11.1.18; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Bách Trung  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-00264 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58, đường Bàu Cát 7, phường 14, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-00265 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh   (VN) 
Số 58, đường Bàu Cát 7, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-00266 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh   (VN) 
Số 58, đường Bàu Cát 7, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-00267 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh   (VN) 
Số 58, đường Bàu Cát 7, phường 14, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2016-00268 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh   (VN) 
Số 58, đường Bàu Cát 7, phường 14, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-00269 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58, đường Bàu Cát 7, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00270 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2016-00271 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-00272 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí thương 
mại Bút Chì Màu  (VN) 
P101, lầu 1 - 91 Pasteur, phường Bến 

Nghé, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-00273 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 2.3.1 

(591) Vàng, nâu đỏ, đen, trắng, ghi sáng 

(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  
(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội làm đen tóc, trị gầu (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 05: Dầu gội làm đen tóc, trị gầu có chứa dược chất dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-00274 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.13 

(731) KOI CAFE GROUP (S) PTE.LTD  (SG) 

4008 Ang Mo Kio Avenue 10, # 01-07, 

Techplace 1, Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, cung cấp các loại đồ uống nóng và lạnh, cung cấp đồ ăn 

tráng miệng, dịch vụ quán trà, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán bia, cung cấp thực phẩm 

và đồ uống tại quán cà phê có dịch vụ internet, quán cà phê có cung cấp đồ ăn nhanh. 
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(210) 4-2016-00275 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ (CAGIPHARM)  (VN) 
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 

Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-00276 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 2.9.1; A26.11.12 

(591) Hồng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

vàng, trắng, xám 

(731) Thi Thị Hồng Hiển  (VN) 
134 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán trà sữa; quán ăn 

vặt và giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán 

cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-00277 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ (CAGIPHARM)   (VN) 
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 

Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-00278 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ (CAGIPHARM)  (VN) 
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 

Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-00279 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 25.1.25; 26.13.25; 24.3.1 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thương mại và dịch vụ Hoàng 
Gia  (VN) 
Số 123B, phố Thụy Khuê, phường Thụy 

Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán ăn tự phục 

vụ; quán ăn nhanh, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2016-00280 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A5.3.13; 6.1.2 

(591) Xanh lá cây, da cam 

(731) Công ty TNHH Agro Green 
Việt Nam  (VN) 
217/73 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất diệt côn trùng có hại cho cây trồng; chất diệt nấm; chất diệt 

cỏ dại; thuốc diệt ốc bươu vàng; chế phẩm diệt ruồi; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại.  
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(210) 4-2016-00281 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 9.7.1; A9.7.19; A11.3.7; 2.9.8 

(591) Tím, đỏ 

(731) Nguyễn Thị Thanh Thúy  (VN) 
50 xóm 1, thôn Tân Liên, xã Tân Thành, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 

phục vụ; quán rượu nhỏ; nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-00282 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) SONG INGEOL  (KR) 

404 ho, 115, Dapsimni-ro 66-gil, 

Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Giảm xóc cho ô tô; bộ lọc khí cho ô tô (bộ phận của ô tô); đĩa phanh dùng cho 
xe cộ; lót phanh cho ô tô; má phanh cho ôtô; bộ phận bơm nước của xe ô tô (bộ phận của 

« tô); các phụ tùng và linh kiện của ô tô.  
 

 
(210) 4-2016-00283 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Đen, xám, đỏ 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Kim Nguyễn  
(VN) 
Lầu 6, Indochina Park Tower, số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, 

chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hóa chất xử lý 

nước; keo dán công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2016-00284 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Array.Design  
(VN) 
45 Chế Lan Viên, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 
hàng hóa và vận chuyển hành khách du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng họp 
cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện). 

 

 
(210) 4-2016-00285 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Bích Trang  (VN) 
L1-01 tầng 1, số 561A Điện Biên Phủ, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) quần, áo, nón, tất (vớ), giày, dép, túi xách, đồng hồ, mắt 
kính, dụng cụ thể thao. 

 

 
(210) 4-2016-00288 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Samik  (VN) 

Số 6, đường Mậu Lương, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu 

lọc thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2016-00290 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 5.5.1; 5.3.20 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, hồng, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Phan Văn On  

(VN) 
D22/17 khu phố 10, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 06: Mắc treo quần áo bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-00291 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.13.25 
(731) Hộ kinh doanh Phan Văn On  

(VN) 
D22/17 khu phố 10, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 06: Mắc treo quần áo bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2016-00292 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) DAROS CO., LTD.   (KR) 

632-17 Wolharo, Hasungmyeon, 
Kyeongido, Kimpocity, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Móc treo quần áo [bằng kim loại].  
 

Nhóm 11: Bồn rửa mặt; bồn cầu (thiết bị vệ sinh); vòi nước (thiết bị vệ sinh); vòi tắm hoa 
sen; vòi bếp (thiết bị vệ sinh); bồn tắm.  
 

Nhóm 20: Tủ kệ phòng tắm (đồ đạc); móc treo quần áo [không bằng kim loại].  
 

Nhóm 21: Phụ kiện phòng tắm, cụ thể là giá để giấy vệ sinh, giá treo khăn tắm, giá đựng 
cốc, kệ đựng xà phòng.  

 

 
(210) 4-2016-00294 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH điện cơ An Phát  

(VN) 
Số 9-A26, ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy nông nghiệp; máy công cụ; máy phát điện; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; động cơ điện không dùng cho xe cộ trên mặt 
đất.  
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(210) 4-2016-00295 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 

(731) SANYANG MOTOR COMPANY 

LIMITED   (TW) 
No.3, Chung Hua Road, Hukou, 

Hsinchu, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu để bôi trơn; dầu cho bánh răng truyền 

động [dầu công nghiệp]; dầu cho xi lanh [dầu công nghiệp]; olein; dầu cho đầu máy; dầu 

động cơ; mỡ dùng cho đai truyền; mỡ dùng cho xích [mỡ công nghiệp]; dầu vazơlin dùng 
cho mục đích công nghiệp; dầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da; sáp công nghiệp; 

sáp [nguyên liệu thô]; sáp dùng cho đai truyền; sáp cacnauba; dầu hỏa; dầu tuần hoàn 

[dầu công nghiệp]; dầu cho khớp li hợp [dầu công nghiệp]; dầu dùng để làm sạch bộ chế 
hòa khí [dầu công nghiệp]; dầu để làm sạch động cơ [dầu công nghiệp]; dầu để bôi trơn 

cho đai truyền động.  
 

 
(210) 4-2016-00296 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Vàng đồng, bạc ánh kim, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Phạm Gia  (VN) 
Số 35/78 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ đầu máy xe cộ; chế phẩm làm lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-00297 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A1.1.5; 24.15.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, nâu, đen 

(731) Công ty TNHH cà phê Đại Hùng 
Phát  (VN) 
2 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2016-00298 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Cam, xám 

(731) Công ty TNHH thời trang da 
Gia Huy  (VN) 
439/55 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc, đồ bằng da hoặc giả da cụ thể là: vali; ba lô; túi xách tay; ví tiền. 
 

 
(210) 4-2016-00299 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.13.25 

(591) Xám, vàng 

(731) Công ty TNHH OHOUZZ-VN  (VN) 
49A18 Phan Đăng Lưu, phường 07, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạch, đá, xi măng, sắt thép, vôi, sơn, tôn lợp nhà, bàn, ghế, giường, 

tủ, gương, cửa ra vào, cửa sổ, đèn chiếu sáng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2016-00300 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A3.7.24 

(591) Đen, đỏ, ghi 

(731) Công ty TNHH Dương Hải Phát  
(VN) 
ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch tuy nen (tuynel); đất để làm gạch.   

 
Nhóm 35: Mua bán gạch tuy nen. 
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(210) 4-2016-00301 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu hàng tiểu thủ công 
nghiệp Sài Gòn   (VN) 
3-5/1 Phan Văn Trường, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo thương mại nhằm mục đích giới thiệu và tiêu thụ 

hàng hóa, đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa (hàng thủ công mỹ nghệ, nông lâm sản, vật 
liệu xây dựng, phân bón). 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê trung tâm 
thương mại; dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất, dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ khai thuê 
hải quan.   

 

 
(210) 4-2016-00303 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Dương Thu Thảo   (VN) 
Số 7, tập thể H26 Bộ Công An, thôn Phú 
Hà, xã Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nồi, niêu, xoong chảo không dùng điện, bát đĩa bằng sành, cốc chén, 

thiết bị điện gia dụng trong nhà như máy sấy quần áo, máy sấy tóc, bếp điện, máy hút 
mùi, nước xịt phòng, mỹ phẩm, giày dép, quần áo.  

 
 

(210) 4-2016-00304 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

CKSH  (VN) 
Hẻm 291-9/1 A đường 30/4, phường 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang che nắng; khẩu trang dùng để che khói bụi.  
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(210) 4-2016-00305 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
CKSH  (VN) 
Hẻm 291-9/1 A đường 30/4, phường 

Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-00306 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) PITTASOFT CO., LTD.   (KR) 

A dong 7F, 131 Gasan Digital 1-ro, 

Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 

Korea (Gasan- dong, Byc Highcity)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị hộp đen dùng cho xe cộ; thiết bị giám sát hành trình của ô tô; máy chủ 

ảo trên nền điện toán đám mây; phần mềm máy tính [có thể tải xuống được hoặc ghi sẵn 

dùng cho dịch vụ điện toán đám mây; phần mềm máy tính có thể tải xuống được hoặc ghi 

sẵn] sử dụng cho thiết bị hộp đen của xe cộ; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 

về.  
 

 
(210) 4-2016-00307 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A3.7.24 

(591) Vàng, đồng, trắng 

(731) Công ty TNHH ngọc trai 
Hoàng Gia  (VN) 
54 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hố Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 14: Ngọc trai, nữ trang ngọc trai; vàng bạc đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý.  
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(210) 4-2016-00308 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.7.24 
(591) Vàng, đồng, trắng 
(731) Công ty TNHH ngọc trai 

Hoàng Gia   (VN) 
54 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai; nữ trang ngọc trai; vàng bạc đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý. 

 

 
(210) 4-2016-00309 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 25.1.25; A25.1.10; A25.7.3; 

26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần VBB  (VN) 

595- 597 Lũy Bán Bích, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh; nước mắm.  
 

Nhóm 31: Cá tươi (sống); tôm tươi (sống); mực tươi (sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản tươi sống và đông lạnh; mua bán nước mắm; mua bán 
lương thực, thực phẩm, đồ uống các loại; mua bán thực phẩm sấy khô.  

 
Nhóm 40: Bảo quản thủy hải sản; gia công chế biến thủy hải sản và các sản phẩm từ thủy 
hải sản.  

 

 
(210) 4-2016-00310 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Cam, xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng Dũng Thành  (VN) 
40/36 đường Lữ Gia, cư xã Lữ Gia, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; xe mui trẻ em; xe tập đi.  
 

Nhóm 20: Nôi trẻ em.  
 

 
(210) 4-2016-00312 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  

 

 
(210) 4-2016-00313 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.11.2 
(731) Công ty TNHH Hoàng Tuấn « 

TÔ  (VN) 
C15 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu linh kiện, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, 
xe máy, phụ kiện trang trí xe ô tô, xe máy; đại lý linh kiện, phụ tùng và các bộ phận phụ 
trợ của ô tô, xe máy, phụ kiện trang trí xe ô tô, xe máy; mua bán, xuất nhập khẩu các sản 
phẩm lọc dùng cho phương tiện vận tải, cụ thể như: lọc gió, lọc khí xả, lọc dầu (là bộ 
phận máy móc hoặc động cơ).  

 

 
 4-2016-00314 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.11.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phát Minh Long  (VN) 
477/35A Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm lọc dùng cho phương tiện vận tải, cụ 

thể như: lọc gió, lọc khí xả, lọc dầu (là bộ phận máy móc hoặc động cơ).  
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(210) 4-2016-00315 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
DUMIYO Nhật Bản  (VN) 
Số 1, ngõ 205, đường Nguyễn Hoàng 
Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2016-00316 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.3; 22.1.1; 25.7.20; 26.1.6 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị & vật 
tư y tế DONGKUK  (VN) 
Số 5, ngõ 1, ngách 1/4, phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; vòng tránh thai; dụng cụ 

sản khoa; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2016-00317 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị & vật 
tư y tế DONGKUK  (VN) 
Số 5, ngõ 1, ngách 1/4, phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; vòng tránh thai; dụng cụ 

sản khoa; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2016-00318 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị & vật 
tư y tế DONGKUK  (VN) 
Số 5, ngõ 1, ngách 1/4, phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; vòng tránh thai; dụng cụ 

sản khoa; thiết bị và dụng cụ y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-00319 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.1.5; 24.15.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, da cam, nâu 
(731) Công ty cổ phần VTC Dịch vụ 

Di động  (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải 
về; phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.  

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 
tin giải trí, thông tin về nơi giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, 
dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn, dàn 
dựng chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền hình.  

 

 
(210) 4-2016-00320 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.2; 3.1.1; 3.1.16; 25.7.20 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Đình Thiện  (VN) 
Thôn Xuân Quang, xã Đội Bình, huyện 
ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp hỗ trợ kỹ 

thuật trong việc thành lập và hoạt động của nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán rượu; 
dịch vụ mua bán cà phê, đồ uống có ga.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán giải khát.  

 

 
(210) 4-2016-00321 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.11.2; 13.1.5; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nhà thuốc Phương Nam  (VN) 
Số 87 Phùng Khoang, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm; thuốc đông y, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-00322 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.5.1; A5.3.15; A19.13.21; 25.5.25; 

2.1.1; 4.5.1; 5.3.16; 2.3.1; A5.1.5; 

A5.1.16 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, 

xám, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mediphar Usa  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-00323 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.12 

(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Abtel  (VN) 
Số 36 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động.  

 

(210) 4-2016-00324 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 25.1.25; 3.9.16; A3.9.24; 7.1.6; A7.1.12 

(591) Trắng, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Thịnh  (VN) 
484 Vĩnh Viễn, phường 8, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát; dịch vụ quán ăn bán canh cua; dịch vụ phục vụ 

ăn uống tự phục vụ do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ 

quán chè. 
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(210) 4-2016-00325 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm thương mại Ngọc Hà  
(VN) 
ấp Hội, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Tôm, cá, mực, các loài thủy sản đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2016-00328 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng, xám, nâu 

(540) 

  

(731) Phan Thị Chí  (VN) 
Km1, Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội (Brandnet - sau cây xăng Vạn Xuân)

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2016-00329 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xám đậm, trắng ngà, vàng, xanh dương 

nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang 
Khánh An   (VN) 
Số 92 đường 52, tổ 12, khu phố 2, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; áo thun ngắn tay; áo phông ngắn tay; áo dệt kim 
ngắn tay; quần dài. 

 

 
(210) 4-2016-00330 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Việt Thiên  
(VN) 
81 đường TX21, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2016-00331 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 25.1.25 
(591) Đen, vàng, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - du lịch Hiền Anh  
(VN) 
6 Phan Bá Phiến, phường Tân An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, chè (trà), trầm; trưng bày và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-00332 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - du lịch Hiền Anh  
(VN) 
6 Phan Bá Phiến, phường Tân An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, chè (trà), trầm; trưng bày và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-00333 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghiệp HTH  
(VN) 
Số 21, ngách 51, ngõ 15, đường Ngọc 
Hồi, tổ 19, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Sợi cáp quang. 

 

 
(210) 4-2016-00334 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.14 
(591) Cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền hình 
cáp Saigontourist   (VN) 
31-33 Đinh Công Tráng, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 38: Truyền hình; truyền hình cáp; phát thanh; phát chương trình truyền hình.  
 

 
(210) 4-2016-00335 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.4.11 

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Hoàng Phương   (VN) 
Thôn Đường Yên, xã Xuân Nén, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống giải nhiệt đóng chai; nước tinh khiết (đồ 

uống); nước ép trái cây không chứa cồn; nước ép cà rốt; nước tăng lực (không dùng cho 

mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo hàng lương thực thực phẩm, đồ uống 

không chứa cồn, nước uống giải nhiệt đóng chai, nước tinh khiết (đồ uống), nước ép trái 

cây không chứa cồn, nước ép cà rốt, nước tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), đồ 

uống như sữa đậu nành, đá tinh khiết (để ăn), nước trà đóng chai, kem, cà phê, chè, 

đường, gạo, bột sắn, chất thay thế cà phê, sản phẩm kết hợp với sữa, bia, nước uống giải 

nhiệt đóng chai, nước suối, nước khoáng và nước có ga, nước ép hoa quả, nước trái cây 

lên men, đồ uống ngọt không có rượu, xi rô, các chất cô đặc và bột để làm đồ uống, nước 

tăng lực, nước giải khát có hương vị, nước uống dùng cho thể thao và các chế phẩm dùng 

để sản xuất các loại đồ uống, rượu vang, các loại rượu mạnh, rượu mùi.  
 

 
(210) 4-2016-00336 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Đỏ, nâu, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và du lịch Sơn Anh  (VN) 
50 Phạm Thiều, phường An Hải Bắc, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ lưu trú; khách sạn.  
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(210) 4-2016-00337 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9; A5.5.20; 

26.5.1; A5.3.13 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
& dịch vụ Bảo Lâm Phương  
(VN) 
Số 45 Nguyễn Hữu Dật, phường Hòa 
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách 

sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-00338 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Chăm Chăm  
(VN) 
Khu vực Hố Ông, Kim Liên, tổ 01, 
phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không chứa cồn; cốc - tai (không có cồn); nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2016-00339 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thị Thơm   (VN) 
Số nhà 25, ngõ 583 phố Vũ Tông Phan, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh thuốc, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-00340 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Đỗ Thị Thơm   (VN) 
Số nhà 25, ngõ 583 phố Vũ Tông Phan, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh thuốc, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-00341 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Thơm   (VN) 
Số nhà 25, ngõ 583 phố Vũ Tông Phan, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh thuốc, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-00342 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.4; 26.1.1; 1.15.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Aria Việt Nam  
(VN) 
Số 46, đường Huỳnh Khương Ninh, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi xây dựng; bài lá; búp bê; thiết bị để làm ảo thuật; xúc xắc [trò chơi], 
xúc xắc; thiết bị trò chơi.  

 

 
(210) 4-2016-00343 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Nội thất Châu Âu  
(VN) 
401 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bình nước nóng năng lượng mặt trời, thiết bị thổi khí nóng.  
 

 
(210) 4-2016-00344 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vận tải và du lịch Minh Quân  
(VN) 
106/17A Trần Mai Ninh, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Kinh doanh vận tải chuyên chở hành khách; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ đại lý 
bán vé máy bay; tổ chức và điều hành du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  

 

 
(210) 4-2016-00345 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Tiến 
Phát  (VN) 
9 Đình Nghi Xuân, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu vở (tập), sổ tay, sổ kế toán, túi (phong bì, 

bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, thiệp chúc mừng, giấy sao chụp (văn 
phòng phẩm).  

 

 
(210) 4-2016-00346 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.4; A1.1.12; 26.13.1; 26.4.2 
(591) Xanh ngọc, đỏ, cam, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Tiến 
Phát   (VN) 
9 Đình Nghi Xuân, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Vở (tập); sổ tay; sổ kế toán; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, 

dùng để bao gói; thiệp chúc mừng; giấy sao chụp (văn phòng phẩm).  
 

 
(210) 4-2016-00347 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ thiết kế 
thời trang Việt Thái  (VN) 
120/20, hẻm 249, Tân Kỳ Tân Quý, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
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1109 

(210) 4-2016-00348 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Đỗ Văn Soi  (VN) 
Số 8k7 ngõ 43 Nguyễn An Ninh, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dùng cho gia đình; đèn chiếu sáng dùng cho trang trí; bóng 
đèn; đèn điện; đèn trần nhà; đui đèn.  

 

 
(210) 4-2016-00349 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 3.1.16; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại và tư vấn Trí Viễn  
(VN) 
19 đường số 9 khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phụ kiện máy tính, phụ kiện điện thoại, pin sạc dự phòng.  
 

 
(210) 4-2016-00350 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Dịch vụ Phương 
Nguyên  (VN) 
312/14 Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; phanh cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; 
xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; ổ trục cho bánh xe cộ. 

 

 
(210) 4-2016-00351 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.3; ; A3.7.24 
(591) Xanh, đỏ cờ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và đầu tư Thăng Long  
(VN) 
Số 01 ngõ 04 Quang Lãm, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm.  
 

 
(210) 4-2016-00352 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.5; 24.13.1;  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và đầu tư Thăng Long  
(VN) 
Số 01 ngõ 04 Quang Lãm, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm.  

 

 
(210) 4-2016-00353 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và đầu tư Thăng Long  
(VN) 
Số 01 ngõ 04 Quang Lãm, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm.  

 

 
(210) 4-2016-00354 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Hồng Hà   (VN) 
Số 133. đường An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 

nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-00355 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Hoa  (VN) 
Số 2 khu tập thể 212A, Học viện kỹ thuật 
quân sự, đường Tân Xuân, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 
nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-00356 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 
Số 5 ngõ 70, tổ dân phố Ngọc Trục, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 

nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-00357 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 5.3.11; 

5.7.13; 2.7.10 
(591) Xanh, hồng, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Xí nghiệp giấy Thanh Hà  (VN) 
Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau.  

 

 
(210) 4-2016-00358 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A2.3.23 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế VIT  
(VN) 
80 đường Nguyễn Phong Sắc, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn phòng.  
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(210) 4-2016-00359 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.1.14; 4.5.15; A3.1.24; A3.1.25 

(591) Màu xanh, kem, nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANGEL Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I - 6 KCN Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt.  

 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải.  
 
 

(210) 4-2016-00360 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25; 4.5.15 

(591) Màu cam, kem, nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I - 6 KCN Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 

 
Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải.  

 
 

(210) 4-2016-00361 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.5.19; 3.5.20; A3.5.24; 4.5.15 

(591) Màu hồng, kem, nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I - 6 KCN Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt.  

 
Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải.  
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(210) 4-2016-00362 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.1.6; A3.1.24; A3.1.25; 3.9.1 

(591) Màu hồng, kem, nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I - 6 KCN Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt.  

 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải.  
 

 
(210) 4-2016-00363 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.1.6; A3.1.24; A3.1.25; 3.9.1 

(591) Màu xanh nước biển, kem, nâu, đỏ, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I - 6 KCN Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt.  

 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải.  
 

 
(210) 4-2016-00364 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A3.13.4; A3.13.24 

(591) Màu nâu nhạt, nâu đậm, đỏ, trắng, kem 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô AI - 6 KCN Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt.  

 
Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải.  
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(210) 4-2016-00365 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A3.13.4; A3.13.24 

(591) Màu vàng, kem, nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I - 6 KCN Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 

 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải. 
 

 
(210) 4-2016-00366 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.4.11; A3.4.24; 4.5.15 

(591) màu trắng, kem, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
lô A.I - 6 KCN Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 

 
Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải. 

 
 

(210) 4-2016-00367 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 4.5.15; 2.5.1; A2.5.23 

(591) Màu hồng, kem, nâu, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I - 6 KCN Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 

 
Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải. 
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(210) 4-2016-00368 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.5.1; A2.5.23; 4.5.15 

(591) Màu xanh nước biển, kem, nâu, đỏ, 

trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I - 6 KCN Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt.  

 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải. 
 

 
(210) 4-2016-00369 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.5.19; A3.5.24; 4.5.15 

(591) Màu xanh nước biển, kem, nâu, đỏ, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô AI - 6 KCN Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 
 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải. 
 
 

(210) 4-2016-00372 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.13.1; 5.13.4 

(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khách sạn Con Mèo  (VN) 
05 Trương Định, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán 

rượu (quán bar); dịch vụ khách sạn; quán cà phê tự phục vụ. 
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(210) 4-2016-00373 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.1; A5.5.21; A1.1.10; 26.5.1 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 
sạn Đại Hoàng Kim  (VN) 
196 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán 

rượu (quán bar); dịch vụ khách sạn; quán cà phê tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2016-00374 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần Thuận Phát 

Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Quất Động, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho động vật.  

 

 
(210) 4-2016-00375 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần Thuận Phát 

Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Quất Động, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho động vật. 

 
 

(210) 4-2016-00376 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần Thuận Phát 

Việt Nam   (VN) 
Cụm công nghiệp Quất Động, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2016-00377 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Lê Thị Miền  (VN) 

Số nhà 8, ngách 5, ngõ 36, đường Lê 
Viết Quang, khu 14, phường Ngọc Châu, 
thành phố Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh đậu xanh; bột đậu xanh; đồ gia vị; bột mì.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, bánh đậu xanh, bột đậu xanh, bột mì, gạo. 
 

(210) 4-2016-00378 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Phạm Trung Bôn  (VN) 

Thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Ninh 
Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Hương nhang; hương trầm. 
 

Nhóm 35: Mua bán hương nhang, hương trầm. 
 

 
(210) 4-2016-00379 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Vi Thiện 
Nhân  (VN) 
Số 8, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy phát điện xoay chiều, quạt thông gió, bơm cao áp, máy khâu, 

máy giặt, máy hút bụi, bình bơm thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay), máy phun thuốc trừ sâu 
(dụng cụ cầm tay), mũi khoan (dụng cụ cầm tay), khoan quay tay (dụng cụ cầm tay), bơm 
tay, dụng cụ để nạo (dụng cụ cầm tay), bình ắc quy, bộ tích điện, bình chữa cháy, máy 
ôzôn, đồ chứa đựng dùng trong gia đình, đồ gia dụng bằng sứ, đồ gia dụng bằng gốm, đồ 
đựng dùng cho nhà bếp không bằng kim loại quý, dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại 
quý, dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại quý, bộ đồ ăn (ngoài loại dao; dĩa và thìa) 
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không bằng kim loại quý; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ xuất nhập khẩu; nghiên 
cứu thị trường; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán.  

 

 
(210) 4-2016-00380 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát Việt Pháp  (VN) 
680 Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: rượu.  

 

 
(210) 4-2016-00381 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 2.3.1; A2.3.23 
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sara Quốc Tế  
(VN) 
322/125 đường Mỹ Đình, phường Mỹ 
Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 26: Râu giả, tóc giả.  

 

 
(210) 4-2016-00383 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Trắng, đỏ, đen(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí Việt Sinh  
(VN) 
Số 516, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ và máy thủy lực; máy cán; máy gắn xi dùng cho mục đích công 

nghiệp; máy đào xúc; máy làm đường đi; máy đóng cọc. 
 

 
(210) 4-2016-00384 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SUWANDI BUDJIMAN  (ID) 

Taman Kencana Blok E9, Nomor 12 A, 
RT.06/RW.014, Tegal Alur, Kec. 
Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy tính bỏ túi.  
Nhóm 16: Dụng cụ viết giấy viết; băng dính cho mục đích văn phòng; cuốn sách nhỏ; 
sách; vật dụng đánh dấu trang sách; giá nhỏ chia ngăn để đựng văn phòng phẩm [đồ dùng 
văn phòng]; bìa cứng; vật phẩm bằng bìa cứng; bìa đỡ và kẹp tài liệu; ghim dập cho văn 
phòng; kẹp cho văn phòng; băng xóa [đồ dùng văn phòng]; chất lỏng để xoá [đồ dùng văn 
phòng]; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; bìa kẹp hồ sơ [văn phòng phẩm]; kẹp tài liệu 
[văn phòng phẩm]; dụng cụ vẽ; băng đàn hồi cho văn phòng; phong bì [văn phòng phẩm]; 
vật phẩm tẩy xóa; dụng cụ gập giấy [đồ dùng văn phòng]; keo dán cho mục đích văn 
phòng; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; mực viết; ruy băng mực dùng cho máy in của máy 
tính; tấm lăn mực cho máy sao chép tài liệu; khay công văn; sổ tay; tờ giấy [văn phòng 
phẩm]; máy hủy giấy [sử dụng cho văn phòng]; cái kẹp giấy; bút; bút chì; ống cắm bút 
chì; hộp bút chì; ống cắm bút; hộp bút; gọt bút chì; dụng cụ đục lỗ [đồ dùng văn phòng]; 
tẩy bằng cao su; thước kẻ; con dấu; giấy dính [văn phòng phẩm]; dụng cụ dập ghim [đồ 
dùng văn phòng]; giấy bao gói.  

 

 
(210) 4-2016-00387 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Thái  
(VN) 
472 Trương Công Định, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; khóa đào tạo từ xa, khảo thí giáo dục; tổ chức các 

buổi khiêu vũ; dịch thuật; trường mẫu giáo. 
 

 
(210) 4-2016-00388 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư xuất nhập khẩu Đại 
Hưng  (VN) 
Phòng 14B03 tòa nhà Ruby Land, số 
58/4 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dầu xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2016-00390 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH SEBNAT  (VN) 
65 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Phân phát sản phẩm; chuyển giao sản phẩm, hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2016-00391 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
SHARPRO  (VN) 
Lô 34 LK 18, khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-00392 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
SHARPRO   (VN) 
Lô 34 LK 18, khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-00393 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghiệp HTH  
(VN) 
Số 21, ngách 51, ngõ 15, đường Ngọc 
Hồi, tổ 19, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách điện: sứ chuỗi treo; sứ đứng.  

 

 
(210) 4-2016-00396 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Xanh rêu đậm, trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JANHOLD - OSC  
(VN) 
151B Thùy Vân, phường Thắng Tam, 
thành phố Vũng Tàu 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; tham quan (du lịch); hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-00397 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(300) 86824281 18.11.2015 US 

  
(731) AGODA COMPANY PTE. LTD.  (SG) 

30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08 
Singapore 049712 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là: đặt chỗ và đặt vé vận chuyển; đại lý đặt vé du 

lịch; và dịch vụ thông tin du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là: đặt chỗ và giữ chỗ phòng trọ và chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-00398 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(300) 86824286 18.11.2015 US 

  
(731) AGODA COMPANY PTE. LTD.   (SG) 

30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08 
Singapore 049712  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là: đặt chỗ và đặt vé vận chuyển; đại lý đặt vé du 

lịch; và dịch vụ thông tin du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là: đặt chỗ và giữ chỗ phòng trọ và chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-00399 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-00400 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-00401 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Bùi Thị Thu Hằng   (VN) 
Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 

Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn về truyền thông thương hiệu cho doanh nghiệp, cụ thể là: tư vấn về quan 

hệ báo chí, quan hệ công chúng, tư vấn các cách thức sử dụng các kênh truyền thông (các 

kênh tiếp cận và đưa tin tức tới đối tượng người tiêu dùng) nhằm mục đích xây dựng 

thương hiệu cho doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn về kỹ thuật truyền thông và tư vấn 

pháp lý); tư vấn xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, cụ thể là: tư vấn về kinh doanh, tiếp 

thị và quảng bá nhằm mục đích xây dựng, duy trì và nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp 

đối với các đối tác và khách hàng, đánh giá thực trạng thương hiệu và cung cấp thông tin 

theo dõi dư luận về thương hiệu (không bao gồm dịch vụ thiết kế và dịch vụ tư vấn pháp 

lý); tư vấn về thị trường, cụ thể là: tư vấn về việc thu thập thông tin thương mại, nghiệp vụ 

thương mại và tư vấn tiêu dùng (không bao gồm tư vấn về thị trường chứng khoán, thị 

trường tài chính, thị trường bất động sản và tư vấn pháp lý); tư vấn về marketing quảng 

cáo và quan hệ công chúng.  
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(210) 4-2016-00402 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Trần Ngọc Đức  (VN) 

440/8 đường Thống Nhất, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước giải khát trái cây; đồ uống không có 

cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2016-00403 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, xanh lá 

cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00404 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, xanh lá 

cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thu y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-00405 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU  (VN) 
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2016-00406 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU   (VN) 
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
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khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-00407 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A2.3.23; 4.2.11 

(591) Xanh, trắng 

(731) Công ty cổ phần SIREN 
RECRUITMENT AGENCY  (VN) 
44A Đinh Công Tráng, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-00408 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A2.3.23; 4.2.11 

(591) Xanh, trắng 

(731) Công ty cổ phần SIREN 
RECRUITMENT AGENCY   (VN) 
44A Đinh Công Tráng, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức, năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-00409 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 3.9.1; 26.13.1 

(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu 

(731) Công ty T.N.H.H một thành 
viên Hà An - VITOURS  (VN) 
Thôn 6, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 

sản; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-00410 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 3.9.1; 26.13.1 

(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu 

(731) Công ty T.N.H.H một thành 
viên Hà An - VITOURS   (VN) 
Thôn 6, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách và hàng 

hóa; dịch vụ cho thuê kho bãi.  
 

 
(210) 4-2016-00411 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 3.9.1; 26.13.1 

(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu 

(731) Công ty T.N.H.H một thành 
viên Hà An - VITOURS   (VN) 
Thôn 6, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort).  
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(210) 4-2016-00413 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh đen, xám 
(731) Công ty luật TNHH LEGAL  (VN)

135 (lầu 8), đường Pasteur, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực: dân sự, hình sự, 

bất động sản, đầu tư, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, doanh nghiệp, thương mại, hợp 
đồng, mua bán và sáp nhập; dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn 
và đại diện quyền tác giả; dịch vụ giám sát thực thi quyền sở hữu trí tuệ; dịch vụ công 
chứng.  

 

 
(210) 4-2016-00414 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.3.1 
(591) Đỏ tươi, đen, trắng 
(731) Hoàng Anh Giang  (VN) 

Số 68, đường 9, khu phố 4, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục].  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
đầu, thắt lưng [trang phục].  

 

 
(210) 4-2016-00415 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.11; A11.3.6 
(591) Vàng, cam, đỏ, trắng 
(731) TROPICANA PRODUCTS, INC.  (US) 

1001 13th Avenue E, Bradenton, Florida 
34208, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây và đồ uống trái cây.  
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(210) 4-2016-00416 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Trịnh 
Thị Hồng Huệ  (VN) 
22 Nguyễn Thoại Hầu, phường Vĩnh 

Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2016-00417 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A11.3.2; 26.13.25 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Lâm  (VN) 
434-436 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà. 
 

 
(210) 4-2016-00418 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 25.7.20; 3.9.18 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh ngọc, 

xanh lơ, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Hoàng Gia   (VN) 
107 Hồ Xuân Hương, phường Mũi Né, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tàu biển dùng cho du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn 

khách du lịch; sắp xếp các chuyến đi trên biển; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du 

lịch lữ hành quốc tế.  

 
Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ; 

nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu.  
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(210) 4-2016-00419 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A25.7.3; 7.15.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Bảo Châu Long 

An  (VN) 
ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng như: gạch lót nền; gạch cách nhiệt; gạch cách âm; gạch ốp 
tường; gạch trang trí; vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-00420 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Ba Con Rồng  (VN) 
60 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-00421 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Song Long Thọ  

(VN) 
488 Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-00422 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Ba Con Rồng   (VN)
60 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-00423 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh lá, xanh lá nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Phương Phương  (VN) 
91 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp; chăm sóc sức khác; vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ 
trang điểm; thẩm mỹ viện tóc.  

 

 
(210) 4-2016-00424 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tinh dầu 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1002, tầng 10, tòa nhà Viglacera, 
số 1 đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

 
(210) 4-2016-00425 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 18.3.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Khoa   (VN) 
Số 2 phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 
 

(210) 4-2016-00426 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A1.1.5; 3.7.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Tân Nam Đô  (VN) 
453 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
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(511)   Nhóm 06: Dây hàn; que hàn điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán dây hàn, que hàn điện. 
 

 
(210) 4-2016-00427 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược Liên 
Phong  (VN) 
Số 14TT 13 khu đô thị mới Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế. 
 

 
(210) 4-2016-00428 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Trần Văn Thanh  (VN) 
72, ngõ 31 Nguyễn Cao, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-00429 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.11 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt 

(540)  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất nước uống Huy Tùng  
(VN) 
19A khu phố 4 thị trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 32: Nuớc khoáng, nước tinh khiết. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1132 

(210) 4-2016-00431 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.3.23; 3.7.17 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Nhật Vy 
Bình Dương  (VN) 
94 Huỳnh Văn Lũy, khu phố 2, phường 
Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chăn, khăn trải giường (drap), gối, nệm, áo gối, khăn tắm, áo choàng 

ngủ sử dụng trong khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-00432 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, tòa nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-00433 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; nước xúc miệng, không dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội đầu. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vitamin. 
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Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; giấy bao gói; giấy 
viết; văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; bơ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mứt ướt; hạt đã 
chế biến. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; sôcôla; ca cao; trà (không dùng cho mục đích y tế); kem lạnh; chế 
phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2016-00434 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; nước xúc miệng, không dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội đầu. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vitamin. 

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; giấy bao gói; giấy 
viết; văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; bơ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mứt ướt; hạt đã 
chế biến. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; sôcôla; ca cao; trà (không dùng cho mục đích y tế); kem lạnh; chế 
phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2016-00435 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.2; A26.11.12; A5.1.16; 

A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

liên doanh USA  (VN) 
76D5, khu đô thị Đại Kim Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu; quảng cáo: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ 
phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

(210) 4-2016-00436 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thủy Tiên  (VN) 
K94/10 Phạm Văn Nghị, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vỏ, ốp lưng điện thoại.  

 

 
(210) 4-2016-00437 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Vàng, nâu đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hùng Dũng  (VN) 
216, Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu và phân phối đồ uống có gas. 

 

 
(210) 4-2016-00438 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.3; 5.3.11 
(591) Da cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hùng Dũng  (VN) 
216 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu và phân phối đồ uống có gas; mua bán, nhập khẩu và phân 
phối chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
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(210) 4-2016-00439 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.7.3; 5.3.11 

(591) Da cam 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hùng Dũng  (VN) 
216 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 

Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu và phân phối chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2016-00440 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.5; A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13 

(591) Cam, tím 

(540) 

  

(731) Tạ Thị Ngọc Sang  (VN) 
Số 1074 Lạc Long Quân, phường 8, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải. 
 

 
(210) 4-2016-00441 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.15.1; 26.4.4; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ, xanh nước biển, xanh da trời, 

trắng 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
và phát triển Đông Nam ¸  
(VN) 
16 đường 14, khu dân cư Phú Mỹ, 

phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bột nguyên chất rau chùm ngây; bột hòa tan từ rau chùm ngây.  

 

Nhóm 30: Miến, bún khô, rau chùm ngây được chế biến dùng thay thế trà. 
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(210) 4-2016-00442 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) TITAN COMPANY LIMITED  (IN) 

No. 132/133, Divyasree Technopolis, Off 

Hal Airport road, Yamalur post, 

Yamalur, Bangalore - 560037 India  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay và dụng cụ đo thời khắc và thời gian. 
 

 
(210) 4-2016-00443 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) THE GEM GROUP, INC.  (US) 

9 International Way, Lawrence, MA 

01843, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 18: Hành lý (vali) và túi xách.  
 

 
(210) 4-2016-00444 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.4 

(731) SAMKWANG GLASS CO., LTD.   (KR) 

246, Yangjeadaero, Seochogu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 21: Hộp đựng thực phẩm; hộp đựng dùng cho nhà bếp không làm bằng kim loại 

quý; bộ đồ ăn [không phải là dao, dĩa và thìa] không làm bằng kim loại quý; dụng cụ nấu 

ăn dùng cho mục đích gia đình không làm bằng kim loại quý; hộp/lon dùng để đựng thực 

phẩm (đóng hộp); hộp đựng món kim chi; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; bát thủy 

tinh; đồ đựng bằng thủy tinh; bình bẹt đựng đồ uống bằng thủy tinh; cốc bằng thủy tinh; 

lọ đựng gia vị không làm bằng kim loại quý; máng uống nước cho vật nuôi; bình để uống; 

bình bẹt đựng nước cho người đi du lịch; chai làm lạnh; đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ 

uống; bình cách điện/nhiệt; phích đựng chất lỏng; bình/ấm; bình/ấm không làm bằng kim 

loại quý; chảo bằng đất nung; xoong nồi; bộ đựng đồ gia vị.  
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(210) 4-2016-00446 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(731) MAE-RUAY SNACK FOOD 

FACTORY COMPANY LIMITED  
(TH) 
11/1, 11/2 Bangkuntien-Chaitalay Road, 
Kwang Samaedum, Khet Bangkuntien, 
Bangkok 10150, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 29: Lát mỏng (khoai tây), khoanh mỏng (khoai tây), mảnh nhỏ (khoai tây), lát 

khoai tây rán giòn, khoanh khoai tây rán giòn, mảnh vụn khoai tây. 
 

Nhóm 30: Bánh quy, lát ngũ cốc mỏng được sấy khô và bánh quy giòn. 
 

 
(210) 4-2016-00447 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) MAE-RUAY SNACK FOOD 

FACTORY COMPANY LIMITED  
(TH) 
11/1, 11/2 Bangkuntien-Chaitalay Road, 
Kwang Samaedum, Khet Bangkuntien, 
Bangkok 10150, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Lát mỏng (khoai tây), khoanh mỏng (khoai tây), mảnh nhỏ (khoai tây), lát 

khoai tây rán giòn, khoanh khoai tây rán giòn, mảnh vụn khoai tây.  
 

Nhóm 30: Bánh quy, lát ngũ cốc mỏng được sấy khô và bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2016-00448 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Viện Năng suất Chất lượng 
DEMING  (VN) 
37 Xuân Hòa 2, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Hoạt động đào tạo kiến thức chuyên môn và kiến thức đánh giá sự phù hợp.  

 
Nhóm 42: Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và nghiên cứu sau: nghiên 

cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực: nghiên cứu vi sinh nông nghiệp, thực 
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phẩm và đồ uống, nghiên cứu quản lý và xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí); nghiên cứu phục 

hồi và tái tạo môi trường, nghiên cứu xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; dịch 

vụ khoa học và công nghệ: thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm; chứng nhận các hệ thống quản lý và sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn; 

giám định số lượng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn áp dụng các công cụ quản lý 

chất lượng.  
 

 
(210) 4-2016-00449 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng nhận 
VIETCERT  (VN) 
52 Cao Bá Quát, phường An Hải Tây, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải: các dịch vụ liên quan đến việc cho thuê phương tiện vận 

chuyển (cho thuê xe ô tô); các dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ (vận tải bằng « 

tô); các dịch vụ vận tải hành khách đường bộ (vận tải khách theo hợp đồng).  
 

 
(210) 4-2016-00450 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
VINAVICO MAX   (VN) 
Tầng 1, lô TT3-15, khu đô thị mới Văn 

Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt).  

 
 

(210) 4-2016-00451 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Nâu đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VQC  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố  Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2016-00452 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VQC  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  

 

 
(210) 4-2016-00454 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.3 
(731) Nguyễn Thị Linh  (VN) 

14 Yersin, phường Hiệp Thành, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi.  

 

 
(210) 4-2016-00455 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị công nghiệp Tây Sở 
Nam  (VN) 
713/25/5/9A An Dương Vương, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vòng bi.  
 

 
(210) 4-2016-00456 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.17 (540) 

  

(731) Đoàn Trương Vĩnh Phúc  (VN) 
687/13 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức 
năng (các chế phẩm dược).  

 
Nhóm 32: Các sản phẩm nước yến (đồ uống không có cồn). 

 

 
(210) 4-2016-00458 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Vũ Việt Phương  (VN) 
Số 312, 339, phố Tương Lai, phường 
Ninh Phong, thành phố Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán và xuất nhập khẩu đồ gỗ và đồ thủ công mỹ nghệ.  

 

 
(210) 4-2016-00459 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.2.7 
(731) RECTITUDE PTE LTD   (SG) 

No. 35 Tampines Industrial Avenue 5, 
T5@Tampines, Singapore 528627  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; đai bảo hiểm (không dùng cho ghế ngồi xe cộ hoặc không phải 

là dụng cụ thể thao); thiết bị chữa cháy; kính bảo hộ; giày ống bảo hộ dùng trong ngành 
công nghiệp (để phòng ngừa tai nạn và chấn thương); giày bảo hộ (không trơn trượt, 
không gia cố). 

 
Nhóm 25: Đồ đi chân; giày cao cổ; bộ phận chống trơn trượt dùng cho đồ đi chân; mũi 
giày dép; đế giày cho đồ đi chân. 

 
 

(210) 4-2016-00460 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH YARA Việt Nam  

(VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng trong lâm nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
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Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, chất diệt khuẩn, chất diệt côn trùng, chế phẩm 
diệt trừ sâu bọ gây hại, chế phẩm để diệt trừ thực vật gây hại. 

 
Nhóm 44: Cho thuê thiết bị nông nghiệp, các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực nông nghiệp, 
làm vườn và lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-00461 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hiệp Trí  (VN) 
15 đường số 15, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán giày, dép các loại.  
 

 
(210) 4-2016-00462 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 7.1.1; 22.5.1 (540) 

  

(731) THE WHITE BOX SRL  (IT) 
Roma (RM), Via Aristonida, 38 Cap 
00124, Italy  

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, trái cây đông lạnh, cùi trái cây, trái cây rắc đường, sữa, dầu oliu thực 

phẩm, sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bánh quy, bánh mì, bột nhào bánh, bánh ngọt, kem lạnh, mì sợi, mì ống, bánh 
pizza, bánh nhân thịt, nước sốt cà chua. 
Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2016-00463 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25; A2.1.23; A2.3.23 
(731) BABYZEN  (FR) 

2355 route des Pinchinats, L'Atrium, 
13100 Aix-en-Provence, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện, xe đạp ba bánh cho trẻ em, xe đạp, khung xe đạp, chân 

chống của xe đạp, phanh cho xe cộ, ghi đông xe cộ, vành bánh xe cộ, bàn đạp của xe đạp, 

lốp xe, bánh xe cộ, ghế đẩy (xe đẩy) cho trẻ em, xe đẩy cho em bé, vỏ thân máy bay, ghế 

an toàn cho trẻ em (đặt trong xe cộ). 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ, kim loại hoặc nhựa, tủ có ngăn kéo, tủ đựng đồ đạc 

(bát đĩa, đồ ăn, quần áo) tấm (đệm) lót dùng để đặt em bé nằm lên khi thay đồ cho em bé, 

bệ (tấm đệm cứng) dùng để đặt em bé nằm lên khi thay đồ cho em bé, bàn, giường cố 

định hoặc có thể gấp lại làm bằng gỗ, kim loại, nhựa hoặc vải, giường cho trẻ em, gối hay 

nệm mềm để tựa, đệm, giá đựng đồ đạc, đồ dùng cho giường, trừ đồ vải, ghế ngồi, ghế 

ngồi dùng cho trẻ em [đồ nội thất], ghế ngồi dạng cao cố định hoặc có thể gấp lại được 

dùng cho em bé, ghế ngồi có thể đu đưa [đồ nội thất], đồ nội thất dùng ngoài trời, cụ thể 

là ghế xếp, ghế bành, bệ (đôn) đặt chậu hoa, cũi cho em bé, khung tập đi cho em bé, túi 

ngủ dùng cho em bé, cũi cho em bé có thể đẩy di chuyển, chuông gió [trang- trí], giường 

cũi cho trẻ em, giỏ đựng không bằng kim loại. 
 

 

(210) 4-2016-00464 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23; 

26.13.25 

(731) BABYZEN  (FR) 

2355 route des Pinchinats, L'Atrium, 

13100 Aix-en-Provence, France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện, xe đạp ba bánh cho trẻ em, xe đạp, khung xe đạp, chân 

chống của xe đạp, phanh cho xe cộ, ghi đông xe cộ, vành bánh xe cộ, bàn đạp của xe đạp, 

lốp xe, bánh xe cộ, ghế đẩy (xe đẩy) cho trẻ em, xe đẩy cho em bé, vỏ thân máy bay, ghế 

an toàn cho trẻ em (đặt trong xe cộ). 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ, kim loại hoặc nhựa, tủ có ngăn kéo, tủ đựng đồ đạc 

(bát đĩa, đồ ăn, quần áo) tấm (đệm) lót dùng để đặt em bé nằm lên khi thay đồ cho em bé, 

bệ (tấm đệm cứng) dùng để đặt em bé nằm lên khi thay đồ cho em bé, bàn, giường cố 

định hoặc có thể gấp lại làm bằng gỗ, kim loại, nhựa hoặc vải, giường cho trẻ em, gối hay 

nệm mềm để tựa, đệm, giá đựng đồ đạc, đồ dùng cho giường, trừ đồ vải, ghế ngồi, ghế 

ngồi dùng cho trẻ em [đồ nội thất], ghế ngồi dạng cao cố định hoặc có thể gấp lại được 

dùng cho em bé, ghế ngồi có thể đu đưa [đồ nội thất], đồ nội thất dùng ngoài trời, cụ thể 

là ghế xếp, ghế bành, bệ (đôn) đặt chậu hoa, cũi cho em bé, khung tập đi cho em bé, túi 

ngủ dùng cho em bé, cũi cho em bé có thể đẩy di chuyển, chuông gió [trang- trí], giường 

cũi cho trẻ em, giỏ đựng không bằng kim loại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1143 

(210) 4-2016-00465 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) BABYZEN  (FR) 

2355 route des Pinchinats, L'Atrium, 

13100 Aix-en-Provence, France 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện, xe đạp ba bánh cho trẻ em, xe đạp, khung xe đạp, chân 

chống của xe đạp, phanh cho xe cộ, ghi đông xe cộ, vành bánh xe cộ, bàn đạp của xe đạp, 

lốp xe, bánh xe cộ, ghế đẩy (xe đẩy) cho trẻ em, xe đẩy cho em bé, vỏ thân máy bay, ghế 

an toàn cho trẻ em (đặt trong xe cộ). 
 

 
(210) 4-2016-00466 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.11.17; A5.11.13; A5.5.20 

(591) Trắng, xanh cốm, xanh cốm đậm, xanh 

lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh rêu đậm 

(731) Công ty cổ phần quê hương 
LIBERTY  (VN) 
63-65 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-00467 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.13; A26.11.8; A5.3.15 

(591) Vàng đồng, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần Quê Hương 
Liberty  (VN) 
63-65 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
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(210) 4-2016-00468 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.8; A14.3.7; 14.3.1; A14.3.2 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-00469 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.21; A3.13.6 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-00472 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.1.5; A26.4.6; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Phúc 
Thịnh  (VN) 
Số 90 Trần Hưng Đạo, tổ 1, khu 4, 

phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến, cụ thể: hạt điều, hạt hướng dương, hạt bí, hạt dưa. 
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(210) 4-2016-00473 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Phúc 
Thịnh  (VN) 
Số 90 Trần Hưng Đạo, tổ 1, khu 4, 
phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, 
tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến, cụ thể: hạt điều, hạt hướng dương, hạt bí, hạt dưa. 
 

 
(210) 4-2016-00475 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại Minh Tiến Sài Gòn  
(VN) 
187/10, đường số 1, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-00476 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại Minh Tiến Sài Gòn  
(VN) 
187/10, đường số 1, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang. 
 

 
(210) 4-2016-00477 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.8; A1.1.10; A1.1.3; A11.3.2; 

1.15.23; 26.13.1; 26.1.2 
(591) Tím, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Trần Hữu Tiến  (VN) 
20/7 khu phố Đồng An 1, phường Bình 
Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe. 
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(210) 4-2016-00478 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Sơn Việt Thành  
(VN) 
Thôn Bối Khê, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-00479 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.2; A5.11.13 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
giáo dục Vinceliz  (VN) 
Số 1, đường số 3, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2016-00480 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
và Thiết kế Kỹ thuật Hà Nội  
(VN) 
Số 19 Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

 
 4-2016-00481 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.5.25; 26.1.1; A26.1.18; A17.5.21 
(591) Xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Việt Hung  (VN) 
P.416 - E7 tập thể Phương Mai, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa sắt; cửa inốc; tay nắm cửa (bằng kim loại); bản lề cửa bằng kim 
loại; khoá bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-00483 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Dịch vụ Phát 
triển Truyền thông Quốc Tế  
(VN) 
Tòa nhà OIIC, 248-250 Nguyễn Đình 
Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất buổi biểu diễn; dàn dựng chương trình biểu diễn; trình diễn các buổi 

biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và 
giải trí]; tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc.  

 

 
(210) 4-2016-00485 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Công 
nghiệp  (VN) 
672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính công nghiệp. 
 

Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu bằng chất dẻo để 
bao gói (không được xếp ở nhóm khác). 

 
Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

 

(210) 4-2016-00486 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Công 
nghiệp   (VN) 
672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Chất dính công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu bằng chất dẻo để 
bao gói (không được xếp ở nhóm khác).  

 
Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
Nhóm 27: Vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng 
dệt).  

 

 
(210) 4-2016-00487 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Công 
nghiệp   (VN) 
672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu bằng chất dẻo để 
bao gói (không được xếp ở nhóm khác).  

 
Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

 

 
(210) 4-2016-00488 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Công 
nghiệp   (VN) 
672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
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Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu bằng chất dẻo để 
bao gói (không được xếp ở nhóm khác).  

 

Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

 

 
(210) 4-2016-00489 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; A26.3.5; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Thới Triều Phát  (VN) 
20 đường số 33B, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, trang phục đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách, bao cát, ghế tập tạ, tạ thể hình. 
 

 
(210) 4-2016-00491 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Thúy Vy  (VN) 
232/17 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn nhanh, thực phẩm đã qua chế biến từ thịt, cá, trứng, sữa, rau quả. 
 

Nhóm 30: Nước uống từ cafe, cacao, bột ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả. 

 
 

(210) 4-2016-00492 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Thúy Vy   (VN) 
232/17 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1150 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót các loại, đồ tắm, đồ bơi.  

 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo lót các loại, đồ tắm, đồ bơi.  
 

 
(210) 4-2016-00493 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Thúy Vy   (VN) 
232/17 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-00494 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Thúy Vy   (VN) 
232/17 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; trang phục thời trang các loại.  

 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo; buôn bán giày dép; buôn bán phụ kiện thời trang các loại. 
 

(210) 4-2016-00495 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(540) 

 

(731) Thạch Hoan Trung  (VN) 
14 An Dương Vương, phường 16, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
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(210) 4-2016-00496 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.5.20 

(591) Trắng, xanh non, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Đinh Bích Thủy  (VN) 
Số 300 đường 3/2, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, trà, cà phê, thức ăn nhẹ. 
 

 
(210) 4-2016-00497 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.23 

(591) Đen, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kakador 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 904, nhà 24T1, khu đô thị Trung 

Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ gỗ nội thất gia đình và văn phòng, hàng thủ công mỹ nghệ, vật 

dụng trang trí nội thất; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

 
(210) 4-2016-00498 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 25.1.25; 26.1.2; 25.1.9; A25.1.10; 

A26.1.18 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MIAMOR  (VN) 
Số 16, Quán Thánh, phường Quán 

Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh; dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể 

thao và văn hóa; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê váy cưới.  
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(210) 4-2016-00501 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.3.5; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ta Yuan  (VN) 
240 Cách Mạng Tháng 8, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; tấm lợp bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-00502 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH điện tử Pro Asia  

(VN) 
Số 6, thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; máy đọc đĩa; tai nghe; loa; micrô; thiết bị và máy âm 

thanh.  
 

 
(210) 4-2016-00503 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) ELI LILLY AND COMPANY   (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
Indiana 46285 USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, cụ thể là chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh đái đường.  
 

 
(210) 4-2016-00504 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.13.25; 2.9.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nagakawa 
Việt Nam  (VN) 
Khu 9, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
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(210) 4-2016-00505 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần USM 
Healthcare  (VN) 
Lầu 4, tòa nhà Long Mã, 602-602A 
Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; bộ lọc tia cực tím 
cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y 
tế, vật tư y tế; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giuờng hỗ trợ bệnh nhân liệt; 
mua bán cây giống dược liệu, dược liệu tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tư 
vấn quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2016-00507 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.14; 2.9.1; 26.5.1; 7.1.24 
(591) Xanh lam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Việt 
Nhân  (VN) 
Số 73 ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị chiếu sáng; thiết 
bị sinh hơi nóng; hệ thống thông gió; thiết bị khử mùi.  

 

Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 
Nhóm 21: Dụng cụ đồ dùng cho gia đình như: xoong; bát; đĩa; đồ thủy tinh; lược; bàn 
chải đánh răng.  
 

Nhóm 24: Vải; hàng dệt; khăn trải bàn bằng vải; ga giường; rèm cửa; chăn.  
 

Nhóm 27: Thảm; thảm chùi chân; tấm phủ sàn; vải sơn lát sàn nhà; chiếu; giấy dán tường.  
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể thao; đồ trang trí cây noel, trừ đồ chiếu sáng và 
bánh kẹo.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy điều hòa không khí, đồ sưởi ấm giường, bình 
nước nóng, lồng sưởi bằng điện hoặc không bằng điện, đệm và chăn được làm nóng bằng 
điện, không dùng cho mục đích y tế, ấm điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, bàn, ghế, 
giường, tủ, giá, kệ, vải, hàng dệt, khăn trải bàn, ga giường, rèm cửa, chăn, thảm, thảm 
chùi chân, tấm phủ sàn, vải sơn lát sàn nhà, chiếu, giấy dán tường, trò chơi, đồ chơi, dụng 
cụ thể thao, đồ trang trí cây noel.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa; sửa chữa máy móc, thiết bị; lắp đặt máy móc; sửa chữa máy 
móc thiết bị.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; tổ chức hoạt động thể thao, văn hóa; sản xuất buổi 
biểu diễn; huấn luyện thể thao.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; thiết kế cây, cảnh quan vườn hoa và công viên; 
chăm sóc vườn ươm cây; cho thuê thiết bị trồng trọt.  

 

 
(210) 4-2016-00508 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH CLÐVIE  (VN) 
Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-00509 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Việt Hùng  (VN) 
Số 42D phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 

chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf; dịch 
vụ giáo dục.  
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-00510 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Việt Hùng   (VN) 
Số 42D phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Móc đeo chìa khoá bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính mát; thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
máy vi tính.  

 
Nhóm 14: Móc đeo chìa khoá (đồ trang sức); đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc được 
mạ kim loại quý.  
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Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm (sản phẩm in); ảnh chụp, văn phòng phẩm; keo dán dùng cho 

văn phòng hoặc dùng cho gia đình; cờ làm bằng giấy.  

 

Nhóm 18: Da và giả da; va li; túi xách tay; ô; ví đựng tiền; ba lô.  

 

Nhóm 20: Quạt không dùng điện; gương; khung tranh ảnh; gối; hàng thủ công mỹ nghệ 

làm bằng gỗ và mây.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 

quý và không được mạ bằng kim loại quý); đồ thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho gia đình hoặc 

bếp nóc.  

 

Nhóm 24: Khăn trải bàn bằng vải; ga trải giường; chăn bằng vải; cờ làm bằng vải; cái lót 

cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục).  

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi điện tử (không dùng với màn hình); đồ chơi; dụng cụ thể dục 

thể thao (không xếp trong các nhóm khác).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; môi giới lao 

động việc làm cho các tổ chức, cá nhân trong nước; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, tổ 

chức hội chợ, hội nghị và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ quản 

lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, 

quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập thể 

chất, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại; dịch vụ mua bán máy 

tính, phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển, móc đeo chìa khoá, 

đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, bưu thiếp, cờ lưu niệm, lót cốc chén, 

văn phòng phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, lương thực thực phẩm, bật lửa, cốc, chén, lọ 

hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kính đeo mắt, quần áo, giầy dép, thắt lưng, túi, ví, ô, mũ 

nón.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thủy và cáp 

treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 

chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 

dịch vụ giáo dục.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 

hàng thực hiện.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ tắm hơi, mát xa 

(massage); dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ trang điểm.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  
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(210) 4-2016-00511 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Việt Hùng  (VN) 
Số 42D phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Móc đeo chìa khoá bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính mát; thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
máy vi tính.  

 
Nhóm 14: Móc đeo chìa khoá (đồ trang sức); đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc được 
mạ kim loại quý.  

 
Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm (sản phẩm in); ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình; cờ làm bằng giấy.  

 
Nhóm 18: Da và giả da; va li; túi xách tay; ô; ví đựng tiền; ba lô.  

 
Nhóm 20: Quạt không dùng điện; gương; khung tranh ảnh; gối; hàng thủ công mỹ nghệ 
làm bằng gỗ và mây.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng kim loại quý); đồ thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc.  

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn bằng vải; ga trải giường; chăn bằng vải; cờ làm bằng vải; cái lót 
cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục).  

 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi điện tử (không dùng với màn hình); đồ chơi; dụng cụ thể dục 
thể thao (không xếp trong các nhóm khác).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu, môi giới lao 
động việc làm cho các tổ chức, cá nhân trong nước; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, tổ 
chức hội chợ, hội nghị và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ quản 
lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, 
quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khoẻ hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập thể 
chất, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại; dịch vụ mua bán máy 
tính, phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển, móc đeo chìa khoá, 
đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, bưu thiếp, cờ lưu niệm, lót cốc chén, 
văn phòng phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, lương thực thực phẩm, bật lửa, cốc, chén, lọ 
hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kính đeo mắt, quần áo, giầy dép, thắt lưng, túi, ví, ô, mũ 
nón.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thủy và cáp 
treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật;  tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; mát xa 
(massage); dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ trang điểm.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  

 

 
(210) 4-2016-00512 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Việt Hùng  (VN) 
Số 42D phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Móc đeo chìa khoá bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính mát; thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
máy vi tính.  

 
Nhóm 14: Móc đeo chìa khoá (đồ trang sức); đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc được 
mạ kim loại quý.  

 
Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm (sản phẩm in); ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình; cờ làm bằng giấy.  
 

Nhóm 18: Da và giả da; va li; túi xách tay; ô; ví đựng tiền; ba lô.  
 

Nhóm 20: Quạt không dùng điện; gương; khung tranh ảnh; gối; hàng thủ công mỹ nghệ 
làm bằng gỗ và mây  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng kim loại quý); đồ thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc.  

 

Nhóm 24: Khăn trải bàn bằng vải; ga trải giường; chăn bằng vải; cờ làm bằng vải; cái lót 
cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục).  
 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi điện tử (không dùng với màn hình); đồ chơi; dụng cụ thể dục 
thể thao (không xếp trong các nhóm khác).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; môi giới lao 
động việc làm cho các tổ chức, cá nhân trong nước; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, tổ 
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chức hội chợ, hội nghị và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ quản 
lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, 
quán rượu nhỏ khu spa chăm sóc sức khoẻ hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập thể 
chất, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại; dịch vụ mua bán máy 
tính, phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển, móc đeo chìa khoá, 
đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, bưu thiếp, cờ lưu niệm, lót cốc chén, 
văn phòng phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, lương thực thực phẩm, bật lửa, cốc, chén, lọ 
hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kính đeo mắt, quần áo, giầy dép, thắt lưng, túi, ví, ô, mũ 
nón.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thủy và cáp 
treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; mát xa 
(massage); dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ trang điểm.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản. 
 

 
(210) 4-2016-00513 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 2.9.21; A11.7.3 
(591) Vàng, nâu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hán Minh Hằng  (VN) 
Số 25, ngõ 103, phố Cù Chính Lan, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây thắt lưng da (trang phục).  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-00514 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.15.15; 7.3.11 
(591) Vàng, trắng, ghi, rêu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bất 
động sản An Cư   (VN) 
Tầng 20, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, phường Mễ trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán và cho thuê bất động sản; quản lý kinh doanh bất động sản và 
quản lý giao dịch bất động sản; dịch vụ đánh giá bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-00515 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.1; A11.3.7 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Việt 
Nhân   (VN) 
Số 73 ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trái cây 

đông lạnh, trứng, sữa; dầu thực vật.  
 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), bánh kẹo, mật ong; gia vị; kem lạnh.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi, hạt giống; cây và hoa tự nhiên.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn: bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gas; nước hoa 
quả; xiro dùng cho đồ uống; nước sinh tố.  

 
Nhóm 33: Rượu gạo; rượu anit; rượu arac; rượu táo; rượu hỗn hợp; rượu mật ong.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thịt, cá, gia cầm và thú săn, rau, quả được bảo quản, 
phơi khô hoặc nấu chín, trái cây đông lạnh, mứt, trứng, sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà 
phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh 
mì, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm 
và nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, đồ 
uống không cồn: bia, nước khoáng, nước uống có gas, nước hoa quả, xiro, nước sinh tố, 
rượu gạo, rượu anit, rượu arac, rượu táo rượu hỗn hợp rượu mật ong.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà 
phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; căng tin.  

 
 

(210) 4-2016-00516 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1; 26.15.15; 26.1.6 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Việt 
Nhân  (VN) 
Số 73 ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ 

chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; 

tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại.  
 

 
(210) 4-2016-00517 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.9.19 

(591) Trắng, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lintimate Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 35, ngõ 6, đường 800A, phường 

Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch: dung dịch vệ sinh phụ nữ. 
 

 
(210) 4-2016-00518 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.5.1; 26.7.25 

(591) Xanh, đỏ, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH R O M A Việt 
Nam  (VN) 
873 đường 47, phường Bình Trưng Đông, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là gạch, gạch lát nền, gạch ốp tường.  
 

 
(210) 4-2016-00520 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Công ty cổ phần Tasco  (VN) 
Tầng 4, toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí 

Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất 

động sản; cho thuê bất động sản.  
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(210) 4-2016-00521 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-00522 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Bến Tre   (VN) 
Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, 

phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-00523 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, 

phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-00524 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1; 26.7.25 
(591) Đen, hồng, đỏ đô, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Hứa Minh Phượng  (VN) 
158/57 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Socola, bánh kẹo làm từ socola.  
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(210) 4-2016-00526 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Doãn Đức Long  (VN) 

Xóm 5, xã Quang Thiện, huyện Kim 
Sơn, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mùi; đồ uống có cồn trừ bia; đồ uống được chưng cất; đồ uống 

hoa quả  có cồn; rượu vôtca. 
 

 
(210) 4-2016-00527 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Sinh Hùng Phát  
(VN) 
A26B/15 đường Liên ấp 1-2-3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 

 
(210) 4-2016-00528 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Sinh Hùng Phát  
(VN) 
A26B/15 đường Liên ấp 1-2-3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 

 
(210) 4-2016-00529 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Sinh Hùng Phát  
(VN) 
A26B/15 đường Liên ấp 1-2-3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

 
(210) 4-2016-00530 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Sinh Hùng Phát  
(VN) 
A26B/15 đường Liên ấp 1-2-3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  

 

 
(210) 4-2016-00531 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Đặng Đình Sơn  (VN) 

192 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dưọc phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

(210) 4-2016-00532 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Trắng, hồng, tím, xanh 

(540) 

  

(731) Lương Thị Thúy Linh  (VN) 
20 Ca Văn Thỉnh, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2016-00533 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy MASSAGE 
Nguyễn Đình  (VN) 
F2/14/6, đường Quách Điêu, ấp 6B, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị rung xoa bóp; máy massage.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị rung xoa bóp, máy massage. 
 

 
(210) 4-2016-00534 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.6; 26.15.1; 1.13.1 
(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thái 
Trọng  (VN) 
229 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý vé số. 

 

 
(210) 4-2016-00535 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Sơn SABAS  
(VN) 
134/106 đường Tân Thới Hiệp 2, KP1, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẫm; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; tinh dầu; kem ủ tóc; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2016-00536 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Dương Hoàng Khánh  (VN) 
Thôn Phú Điền, xã Tam Phước, huyện 
Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; bồn tắm; buồng tắm gương sen (có vách ngăn đóng kín); vòi 

hoa sen; bồn rửa tay; bộ xả lavabo. 
 

 
(210) 4-2016-00537 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.3; 26.2.7; 1.3.1 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư phát triển Huy Phát  (VN) 
16/8 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí; đèn pin; đèn năng lượng mặt trời; đèn chiếu sáng 
công cộng; đèn công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-00538 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.3; 26.3.1; 1.15.23; 26.15.15; 

26.3.4; 6.1.2 
(591) Xanh, nâu cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Tân  (VN) 
208/1 Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; xà phòng; chế phẩm để giặt, tẩy rửa. 
 

Nhóm 30: Mỳ ống; mỳ sợi. 
 

 
(210) 4-2016-00539 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 1.7.6; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Tân  (VN) 
208/1 Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm chức năng; bán buôn đồ uống; bán buôn vải; bán buôn 

quần áo, giày dép; bán buôn mỹ phẩm, nước hoa; bán buôn máy vi tính, phần mềm máy 
vi tính. 

 

 
(210) 4-2016-00540 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.22; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Thân Văn Vần (Thích Giác 
Dòng)  (VN) 
Tu viện Vĩnh Nghiêm, số 9 đường HT 
31, phường Hiệp Thành, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Học viện (giáo dục); giáo dục tôn giáo. 
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(210) 4-2016-00541 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.7.25; A25.7.8; 26.15.15 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thép Bảo Tín  
(VN) 
136 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép. 
 

 
(210) 4-2016-00542 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.14; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, ghi 
(731) CHEMICAL COMPANY OF 

MALAYSIA BERHAD   (MY) 
13th Floor, Menara PNB, 201-A, Jalan 
Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho người; chế phẩm 
dược; tất cả trong nhóm 5. 

 

(210) 4-2016-00543 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, hồng, xanh da trời, trắng, da 

cam, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thực 
phẩm chay Bát Nhã  (VN) 
C14/16C Giao Thông Hào, ấp 3, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay: dưa mắm chay, mắm ruốc chay, bì chay, mắm thái chay, tép 
chay, cá cơm chay, đùi gà chay, dồi chay, tôm hùm chay, tất cả các sản phẩm trên đều 
được làm từ đạm đậu nành (tinh chất đậu nành). 

 
 

(210) 4-2016-00544 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.16; 4.3.20 
(591) Đỏ, cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng PICO  
(VN) 
Lô 51 - A8 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; gỗ xẻ; gỗ bán thành phẩm; tấm ván sàn gỗ; tấm 

gỗ lát sàn. 

 

Nhóm 20: Tre; mành tre.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-00545 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Diamond Quốc Tế   (VN) 
Số 31 phố Yết Kiêu, phường Hải Tân, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần lót; quần áo may sẵn; quần áo ngủ; 

váy.  
 

 
(210) 4-2016-00546 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Diamond Quốc Tế   (VN) 
Số 31 phố Yết Kiêu, phường Hải Tân, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần lót; quần áo may sẵn; quần áo ngủ; 

váy.  
 

 
(210) 4-2016-00547 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Diamond Quốc Tế   (VN) 
Số 31 phố Yết Kiêu, phường Hải Tân, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần lót; quần áo may sẵn; quần áo ngủ; 

váy.  
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(210) 4-2016-00549 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ, xám
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm Dáng Việt  (VN) 
Số 50, đường Hưng Đạo Vương, phường 
1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-00550 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hóa mỹ phẩm Hồng Huệ  (VN) 
Số 50 đường Hưng Đạo Vương, phường 
1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

(210) 4-2016-00551 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ
(731) Công ty TNHH BEAUTY SKIN 

SOLUTION COSMETICS VlETNAM  
(VN) 
14 đường số 2, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, mỹ phẩm, thực phẩm chức, năng.  
 

 
(210) 4-2016-00552 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A15.9.10; A15.9.16; 26.1.2; 1.15.3 
(731) THAI ENERGY CONSERVATION 

CO., LTD   (TH) 
320 Moo 1, Sanamchai, Muang 
Suphanburi, 72000 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tạo khí ozôn. 

 

 
(210) 4-2016-00553 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Chân Trời Việt  
(VN) 
14/12 Hoàng Dư Khương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình.  
 

Nhóm 41: Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-00554 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại GOOD FAMILY Việt Nam  
(VN) 
Số 5 ngõ 75, đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: ghế massage (ghế mát xa), thiết bị xoa bóp, máy đo 

huyết áp, máy hô hấp nhân tạo, máy đo nhịp tim.  
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Nhóm 12: Xe đạp.  
 

Nhóm 25: Quần áo thể thao, quần dài, quần đùi, áo ngắn tay, áo dài tay, áo khoác ngoài, 
giầy, dép.  

 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: dụng cụ rèn luyện thể hình, thiết bị tập luyện thể 
hình, xe đạp đặt cố định để tập luyện, bàn bi a, gậy đánh bi a, gậy đánh gôn, quả tạ tập thể 
dục, bàn cờ trò chơi, thiết bị phục hồi cơ thể, bàn chơi bóng đá trong nhà, thiết bị và dụng 
cụ sân bóng đa năng, ván trượt.  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo thể thao, quần dài, quần đùi, áo ngắn tay, áo dài tay, áo 
khoác ngoài, giầy, dép, dụng cụ thể dục thể thao, dụng cụ rèn luyện thể hình, thiết bị tập 
luyện thể hình, xe đạp đặt cố định để tập luyện, bàn bi a, gậy đánh bi a, gậy đánh gôn, 
quả tạ tập thể dục, bàn cờ trò chơi, thiểt bị phục hồi cơ thể, thiết bị và dụng cụ y tế, ghế 
massage (ghế mát xa), thiết bị xoa bóp, máy đo huyết áp, máy hô hấp nhân tạo, máy đo 
nhịp tim, xe đạp, bàn chơi bóng đá trong nhà, thiết bị và dụng cụ sân bóng đa năng, ván 
trượt.  

 

 
(210) 4-2016-00555 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh nước biển, da cam, đen, hình 

(540) 

 

(731) Báo Thế Giới & Việt Nam   (VN) 
Số 6 Chu Văn An, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Báo chí. 

 

 
(210) 4-2016-00556 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Nguyễn Văn Thà  (VN) 

Thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Camcra quan sát, thiết bị ngoại vi camera, thiết bị báo trộm, báo cháy, máy vi 

tính, máy ảnh kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2016-00557 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Nguyễn Văn Thà  (VN) 

Thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; thiết bị ngoại vi camera; thiết bị báo trộm, báo cháy; máy vi 
tính; máy ảnh kỹ thuật số  

 

 
(210) 4-2016-00558 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.9; 26.3.23; 1.1.14; A1.1.2; 

A1.1.9 
(591) Nâu, trắng, da cam 
(731) Công ty cổ phần FALCOM Việt 

Nam  (VN) 
Số 60B, ngõ Văn Hương, phố Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ dùng cho các công trình xây dựng; gỗ đã gia công; gỗ dùng làm đồ đạc 

trong nhà; vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; đá để xây dựng. 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ như: giá sách, đồ gỗ mỹ thuật, bàn, giường nằm, tủ 
đựng nhiều ngăn, tủ bếp làm bằng gỗ.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như cửa gỗ dùng cho các 
công trình xây dựng, gỗ lát sàn, gỗ xây dựng, thanh gỗ để ốp tường, gỗ đã gia công, gỗ 
dùng làm đồ đạc trong nhà, gỗ bán gia công, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi 
kim loại dùng cho xây dựng, đồ nội thất làm bằng gỗ như: bàn tiếp khách, bàn làm việc, 
ghế ngồi, tủ đựng nhiều ngăn, tủ bếp, giường nằm, kệ, giường, giá sách, bàn ăn, đồ gỗ mỹ 
thuật, giá treo khung ảnh trường kỷ, ghế bành.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công đồ gỗ; dịch vụ làm khung cho các tác phấm nghệ thuật.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí, nội ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2016-00559 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.1; A5.1.16; 7.3.11 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Tuyển  (VN) 
Thôn Chi Sang, xã Lao Và Chải, huyện 
Yên Minh, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (trÌ). 
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(210) 4-2016-00560 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 18.1.23; A18.1.9 

(591) Xanh lam, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Quang mô tô Điện 
Biên   (VN) 
Đội 2, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu ô tô, xe máy và phụ tùng ô tô, xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-00561 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.1.8 

(591) Vàng, xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, 

hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Quang mô tô Điện 
Biên   (VN) 
Đội 22, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu ô tô, xe máy và phụ tùng ô tô, xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-00562 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Màu vàng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Olympia Việt 
Nam   (VN) 
Số 49, ngõ 6, Đặng Văn Ngữ, phường 

Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện (nhà hàng, quán 

ăn, hàng ăn uống, dịch vụ phục vụ đồ uống). 
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(210) 4-2016-00571 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4 
(731) JIAXING SET ELECTRONIC 

TECHOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Room 213, R&D Bldg., Sci- Tech. Park, 
Shanghai Jiaotong University (Jiaxing), 
No.321, Jiachuang Rd., Xiuzhou Dist., 
Jiaxing, China  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn, bóng đèn điện, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED] 
đèn, đèn đốt nóng, đèn chùm. 

 

 
(210) 4-2016-00572 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Màu xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Hiếu  (VN) 
Số 160 thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình  

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; tất; khăn quàng; dép; mũ.  
 

 
(210) 4-2016-00573 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Thị Diễm   (VN) 

Số 07, ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh 
Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 29: Bì mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán bì mắm.  
 

 
(210) 4-2016-00574 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.9.19; 26.1.1 
(591) Nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinagood  
(VN) 
13/5/3 đường 36, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Đậu nành sấy. 
 

Nhóm 35: Mua bán đậu nành sấy, trái cây sấy, hạt sen sấy, hạt dưa, hạt điều. 
 

 
(210) 4-2016-00575 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ ¤ Na  
(VN) 
392/5 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống 

hoa quả; nước ép hoa quả. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, đồ gốm sứ 
(ấm, chén, bát, đĩa, bình hoa, chậu hoa), đồ gia dụng (nồi cơm điện, bếp điện, quạt điện, 
xoong, nồi, chảo, bộ dao nhà bếp, thìa, tủ lạnh, máy giặt, máy xay sinh tố, máy ép trái 
cây), tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2016-00576 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nhật Nam Anh  (VN) 
28/1 Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-00577 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 5.7.1; 26.1.4 
(591) Hồng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
may mặc Lâm Khôi  (VN) 
139/28 đường số 09, khu phố 5, phường 
Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng cà phê; quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-00578 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển bất 
động sản M.I.K Việt Nam  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý 
Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới 

bất động sản; cho thuê phòng trung tâm thương mại; cho thuê căn hộ và nhà ở; thu xếp tài 
chính cho các dự án xây dựng; đầu tư vốn; đánh giá tài chính (bất động sản); định giá tài 
chính (bất động sản), đại lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà (bất động sản). 

 

 
(210) 4-2016-00579 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư bất 
động sản MIK Group  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Hồng Hà Center 25 Lý 
Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới 

bất động sản, cho thuê phòng trung tâm thương mại; cho thuê căn hộ và nhà ở; thu xếp tài 
chính cho các dự án xây dựng; đầu tư vốn; đánh giá tài chính (bất động sản); đánh giá tài 
chính (bất động sản); đại lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà (bất động sản). 

 

 
(210) 4-2016-00580 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-00581 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt  (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 

tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-00582 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.3; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 

(591) Xanh tím than, đỏ, xanh lá cây, vàng, 

trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển khoa học 
kỹ thuật dược phẩm A.N.Z Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 

thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
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(210) 4-2016-00583 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 
Biệt thự C3-NO8B, khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-00584 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh   (VN) 
Biệt thự C3-NO8B, khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2016-00585 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Nguyễn Ngọc Tú  (VN) 

Số 2/68 phố Phát Diệm Đông, thị trấn 
Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-00586 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm T&T  

(VN) 
Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-00587 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm T&T  

(VN) 
Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00588 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm T&T  

(VN) 
Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-00589 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.12; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Hòa  (VN) 
12 ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán giải khát.  

 
 

(210) 4-2016-00590 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.1; 3.7.17; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
phát triển Spa Việt Nam  (VN) 
29/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa sức khỏe; xoa bóp; mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2016-00591 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.1; 1.15.21; 26.1.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Hiệu Cá 
Nhân  (VN) 
Số nhà 21, ngõ 189, đường Ngọc Lâm, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Phát triển thương hiệu; quảng cáo; xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-00592 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.7; A26.4.6; 20.7.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ quảng 

cáo Tân Danh Nhân  (VN) 
3 Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán vật tư, trang thiết bị cho ngành quảng cáo (máy 
cắt khắc laser, biến tần, con trượt, đai ốc, thanh răng, máy mài, máy hút bụi, dao các loại, 
máy cắt khắc CNC); môi giới thương mại; tổ chức hội chợ, triển lãm cho mục đích thương 
mại. 

 

 
(210) 4-2016-00593 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ, xanh lá cây (540) 

  

(731) Công ty TNHH KEDA IP  (VN) 
9/11B/10 đường Chánh Hưng, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, bao gồm dịch vụ tư vấn quản lý, khai 

thác và phát triển tài sản vô hình và hữu hình trong doanh nghiệp (trừ dịch vụ tư vấn quản 
lý, khai thác và phát triển bất động sản); quảng cáo; xuất nhập khẩu; điều tra, khảo sát 
thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; mua bán hàng hóa, cụ thể là: dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm, các sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép, mũ nón, nữ trang, văn phòng 
phẩm, vật liệu xây dựng, sản phẩm điện tử, điện gia dụng, máy tính và phần mềm máy 
tính. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; dịch vụ li- 
xăng sở hữu trí tuệ và nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn pháp luật về thông tin 
liên lạc, truyền thông và công nghệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ điều tra thông tin cá nhân; 
dịch vụ tư vấn an ninh. 

 

 
(210) 4-2016-00594 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(731) Công ty TNHH Tinh Hoa ẩm 

Thực  (VN) 
32C Cao Bá Quát, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-00597 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(731) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-
ken, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 07: Máy gặt đập liên hợp; máy thu hoạch rau củ; máy rải phân bón; máy gieo hạt; 
máy nhổ cỏ; máy phun hóa chất dùng trong nông nghiệp; máy nhân cây giống; máy xới 
đất cho rau củ; động cơ xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); động 
cơ điezel (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ). 

 

 
(210) 4-2016-00598 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(731) ISEKI & CO., LTD.   (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-
ken, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gặt đập liên hợp; máy thu hoạch rau củ; máy rải phân bón; máy gieo hạt; 

máy nhổ cỏ; máy phun hóa chất dùng trong nông nghiệp; máy nhân cây giống; máy xới 
đất cho rau củ; động cơ xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); động 
cơ điezel (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ). 

 

 
(210) 4-2016-00599 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh dương, xanh hồ thủy 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý 
Điểm Đến Toàn Cầu  (VN) 
18/8 Nguyễn Bính, khu phố Nam Quang 
I (H29), tại khu A - đô thị mới Nam 
Thành Phố, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-00600 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.3; 6.1.2; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Vàng, da cam, xanh da trời, xanh nước 

biển, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

lâm sản và dịch vụ Long 
Giang   (VN) 
Số nhà 396, đường Phạm Văn Đồng, tổ 
6, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thịt gia súc, gia cầm đã qua chế biến; rau, củ đã 
được bảo quản.  

 
Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi; thủy hải sản sống; động vật sống.  

 

 
(210) 4-2016-00603 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh dương, xanh đen, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Cửu Long  (VN) 
Số 150 đường 14/9, phường 5, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-00604 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Phương Nam  (VN) 
366 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-00605 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc lá Cửu 
Long   (VN) 
Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, 
phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2016-00606 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá Cửu 
Long   (VN) 
Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, 

phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-00607 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá Cửu 
Long   (VN) 
Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, 

phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-00608 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá Cửu 
Long   (VN) 
Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, 

phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2016-00609 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá Cửu 
Long   (VN) 
Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, 

phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-00610 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.5.1; 26.1.1; 26.1.8; A11.7.3 

(731) WAKINGBEE CO., LTD.   (TH) 

1/7, Siboonruang Building 2, 4th floor, 

Room 40311 Convent Road, Silom, 

Bangrak, Bangkok  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao (trang phục); quần áo bơi; quần áo mặc thường ngày; tất ngắn 

cổ; đồ đi ở chân; mũ lưỡi trai; quần áo; găng tay (trang phục) và thắt lưng (trang phục) 

thuộc nhóm 25.  
 

 
(210) 4-2016-00611 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) SEALED AIR CORPORATION (US)    

200 Riverfront Boulevard, Elmwood 

Park, New Jersey 07407, United States of 

America  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 16: Hộp bằng bìa cứng và lớp lồng đệm bên trong bằng bìa cứng để ngăn giữ giảm 

xung chấn, và màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói. 
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(210) 4-2016-00612 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A25.3.3 

(591) Đỏ, trắng 

(731) AIK CHEONG COFFEE ROASTER 

SDN. BHD.   (MY) 

Lot 1-1, Jalan TTC 1, Kawasan 

Perindustrian Cheng, 75250 Melaka, 

Malaysia  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, bột cà phê, chất chiết xuất từ cà phê, chế phẩm và đồ uống trên cơ sở cà 

phê, chất thay thế cà phê, đồ uống cà phê có sữa và các thành phần khác.  
 

(210) 4-2016-00619 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) CONSTELLATION BRANDS U.S. 

OPERATIONS, INC. CORPORATION 

NEW YORK   (US) 

235 North Bloomfield Road 

Canandaigua New York 14424, USA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; rượu mạnh được chưng cất; rượn uýt-ki; rượu vang.  
 

 

(210) 4-2016-00620 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.4 

(591) Xanh dương đậm, trắng 

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR 

TBK  (ID) 

Sudirman Plaza - Indofood Tower 

27th/Fl, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, 

Jakarta Selatan- Indonesia 12910  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi; mỳ ống; món xpaghetti; các chế phẩm ngũ cốc; nước xốt worcester; 

gia vị.  
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(210) 4-2016-00621 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 5.7.3 
(591) Xanh dương đậm, vàng, đỏ, đen 
(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR 

TBK  (ID) 
Sudirman Plaza - Indofood Tower 
27th/Fl, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, 
Jakarta Selatan- Indonesia 12910  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi; mỳ ống; món xpaghetti; các chế phẩm ngũ cốc; nước xốt worcester; 

gia vị.  
 

 
(210) 4-2016-00622 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.2; 26.7.5; 26.4.2; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng 
(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR 

TBK  (ID) 
Sudirman Plaza - Indofood Tower 
27th/Fl, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, 
Jakarta Selatan- Indonesia 12910   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi; mỳ ống; món xpaghetti; các chế phẩm ngũ cốc; nước xốt worcester; 

gia vị.  
 

 
(210) 4-2016-00623 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đen, ghi 
(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR 

TBK  (ID) 
Sudirman Plaza - Indofood Tower 
27th/Fl, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, 
Jakarta Selatan- Indonesia 12910   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột đã trộn trước; bột nhào; hỗn hợp gia vị rau húng; gia vị; bột mì; nguyên 

liệu thực phẩm được làm từ bột; nguyên liệu thực phẩm được làm từ các sản phẩm bột mì 
và các dẫn xuất của nó.  
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(210) 4-2016-00625 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

mạ 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Cơm chiên; bánh bao kiểu Hàn Quốc; mì udon; mì sợi Trung Quốc; món ăn đã 

nấu chín bao gồm nguyên liệu chính là cơm chiên trộn với bột nhão ớt đã lên men 
(topokki); muối dùng để nấu ăn; bánh mì kẹp xúc xích; bột nhão ớt đã lên men (gochu-
jang); bột nhão làm từ đậu nành (gia vị); bột nhão làm từ đậu để làm gia vị; tương; bột mì; 
giấm; gia vị; gạo đã nấu chín; xốt (gia vị); bánh pizza; mỳ ống; thực phẩm ăn nhanh được 
làm trên cơ sở ngũ cốc; món ăn gồm cơm và thức ăn phủ trên.  

 

 
(210) 4-2016-00628 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Nguyễn Thị Ngọc Mai  (VN) 

Cổng A50, cửa hàng xe Hướng Nghiệp, 
khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-00630 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Hoàng Tùng  (VN) 
33 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: máy hút ẩm; máy giặt; tủ lạnh, máy hút mùi; 

máy lọc nước; máy lọc không khí, quạt điện; thiết bị điều hoà không khí; nồi cơm điện; 
ấm siêu tốc, bộ nồi inox; chảo; lò hâm thức ăn; lò nướng, bếp từ; bếp hồng ngoại; máy 
pha cà phê dùng điện; chậu rửa gắn cố định. 
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(210) 4-2016-00631 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.7 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Phạm Anh Đạt  (VN) 
1/195 Nam Thới 2, khu phố 7, tổ 67, thị 

trấn Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại.  
 

 
(210) 4-2016-00632 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.17.11; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH VN Thái Hòa  
(VN) 
105B đường 101, ấp Giữa, xá Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản như: đậu nành và các loại đậu (lương thực thực phẩm), 

ngô (bắp), lạc (đậu phộng), lúa gạo; mua bán lương thực thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-00633 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cánh Đồng Xanh Tươi   (VN) 
Số 158 ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa; lạp xưởng; xúc xích; mứt.  

 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; bột; hương liệu cho bánh ngọt (trừ tinh dầu); cà phê. 
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(210) 4-2016-00634 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dich vụ TPC   (VN) 
149-151 đường số 23, phường 11, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; mũi khoan (dụng cụ cầm tay); đá cắt (dụng 
cụ cầm tay); đá mài. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy khoan, máy mài, máy cắt, máy hàn, máy bào, máy chà nhám, 
máy bắt vít, máy cưa, máy bắt bù loong, máy đánh chỉ dùng cho ngành gỗ, máy đầm bê 
tông, máy rửa xe, hệ thống tời, súng phun sơn, dụng cụ phụ kiện cầm tay chạy điện, mua 
bán thang, mua bán vật liệu dùng cho ngành hàn-gỗ-cơ khí-xây dựng, mua bán vật liệu 
xây dựng, mua bán hàng ngũ kim như: đá cắt, đá mài, mũi khoan, lưỡi khoan. 

 

(210) 4-2016-00635 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Rạng Đông  
(VN) 
443/83 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Que thử thai.  

 

 
(210) 4-2016-00636 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Rạng Đông  
(VN) 
443/83 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Que thử thai.  

 

 
(210) 4-2016-00637 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Dương Thị Hương Giang  (VN) 
P238 - D8 khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh, máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2016-00638 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.7.9; 2.7.10 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ chăm 
sóc sau sinh Trịnh Gia   (VN) 
Số 15/54 Trung Hành 5, phường Đằng 
Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 03: Kem nghệ đắp mặt (mỹ phẩm không chứa thuốc); kem dưỡng hạnh nhân (mỹ 

phẩm không chứa thuốc); tinh chất gạo (dùng cho mục đích mỹ phẩm, không chứa thuốc); 
bột nghệ trị vết thâm (dùng cho mục đích mỹ phẩm, không chứa thuốc); dầu bôi chống 
vết rạn (mỹ phẩm không chứa thuốc); kem nghệ lotion (mỹ phẩm không chứa thuốc); kem 
massage tiêu mỡ (mỹ phẩm không chứa thuốc). 
 
Nhóm 05: Bột nghệ tẩm thuốc bắc đắp mặt (mỹ phẩm có chứa thuốc); mặt nạ tẩm thuốc 
bắc (mỹ phẩm có chứa thuốc); cám gạo tẩm thuốc bắc (mỹ phẩm có chứa thuốc).  
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc 
và phục hồi sức khỏe sau sinh.  

 
 

(210) 4-2016-00639 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; 26.1.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV xe điện DK 
Việt Nhật  (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 
« tô điện, xe đạp điện.  

 
 

(210) 4-2016-00640 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV xe điện DK 
Việt Nhật  (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 

« tô điện, xe đạp điện.  
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(210) 4-2016-00642 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TMTM  (VN) 
23-25 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy pha cà phê bằng điện, các loại thực phẩm gốc thực vật đã chế 

biến để tiêu dùng, cà phê, chè, ca cao, đường, mật ong, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà 
phê, các loại đồ uống chế biến trên cơ sở cà phê, ca cao hoặc sô-cô-la.  

 
Nhóm 43: Quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-00643 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A14.5.2; 26.4.7 
(591) Trắng, vàng cam, ghi 

(540) 

  

(731) Ngô Xuân Trường  (VN) 
Thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc, huyện Hậu 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ.  

 

 
(210) 4-2016-00644 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Generic   (VN) 
Số 62 Chiến Thắng, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-00645 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Generic   (VN) 
Số 62 Chiến Thắng, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2016-00646 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-00647 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-00648 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-00649 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.9; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần thiết bị và 

xây dựng Trường Sa  (VN) 
Nhà số 48A - ngách 251/8 đường 
Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: Bao bì đóng gói thực phẩm như vỏ bọc xúc xích, lạp xưởng, dăm bông, giò 
(màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói) và bao bì làm bằng chất dẻo dùng để bọc 
hoặc đóng gói. 

 

Nhóm 18: Vỏ xúc xích, lạp xưởng và dăm bông (ruột động vật).  
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(210) 4-2016-00655 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.4; 25.5.25 

(591) Cam, xám đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM Triều Thuận 
Nguyên  (VN) 
761/24 ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, 

thị xã Bình Minh, Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác, dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ, giới thiệu sản 

phẩm, trưng bày sản phẩm, phân phát hàng mẫu, bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo, 

phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo, dịch vụ market cho 

mục đích quáng cáo. 
 

 
(210) 4-2016-00656 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.3; 26.3.4 

(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH TM Triều Thuận 
Nguyên  (VN) 
761/24 ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, 

thị cã Bình Minh, Vĩnh Long  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác, dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ, giới thiệu sản 

phẩm, trưng bày sản phẩm, phân phát hàng mẫu, bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo, 

phát thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quáng cáo, dịch vụ market cho 

mục đích quáng cáo. 
 

 
(210) 4-2016-00657 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 
Trang  (VN) 
Số nhà 346 đường Hồ Tùng Mậu, 

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng. 
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(210) 4-2016-00658 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Màu trắng, nâu đất 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thái Khải Hoàn  
(VN) 
20 đường 46, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu), kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, nước hoa.  

 

 
(210) 4-2016-00659 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Trắng, nâu đất 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thái Khải Hoàn  
(VN) 
20 đường 46, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hương liệu tinh dầu, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, nước hoa. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, đại lý thông tin 
thương mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán 
lẻ. 

 

 
(210) 4-2016-00660 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Tuấn Phát  (VN) 
147/5H, ấp Tam Đông, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Đá xỉ, vật liệu phủ mặt đường, hàng rào chấn song, không bằng kim loại, gạch 

( vật liệu chịu lửa); đá nhân tạo. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (gạch vỉa hè, đá granit, hàng rào chấn 
song) đại lý thông tin  thương mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2016-00661 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 4.5.3; 2.7.23 

(591) Màu trắng,vàng, đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Tuấn Phát  (VN) 
147/5H, ấp Tam Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Đá xỉ; vật liệu phủ mặt đường; hàng rào chấn song, không bằng kim loại; gạch 

(vật liệu chịu lửa); đá nhân tạo. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (gạch vỉa hè, đá granit, hàng rào chấn 

song); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 

(210) 4-2016-00662 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.3.1; A26.4.24 

(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Phú 
Gia  (VN) 
P306, B1, số 133 phố Thái Thịnh, 

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán rượu, quán giải khát. 

 
 

(210) 4-2016-00663 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; A26.4.24; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất xuất nhập 
khẩu Gia Hân  (VN) 
C8, cư xá Tân Trụ, đường Phan Huy ích, 

phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa DVD, loa, máy tăng âm (amly), ống nói (micro), bộ trộn âm thanh 

(mixer).  
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(210) 4-2016-00664 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; A26.4.24; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất xuất nhập 
khẩu Gia Hân  (VN) 
C8, cư xá Tân Trụ, đường Phan Huy ích, 

phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa DVD, loa, máy tăng âm (amly), ống nói (micro), bộ trộn âm thanh 

(mixer).  
 

 
(210) 4-2016-00665 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; A26.4.24; A26.1.18; A16.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất xuất nhập 
khẩu Gia Hân  (VN) 
C8, cư xá Tân Trụ, đường Phan Huy ích, 

phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa DVD, loa, máy tăng âm (amly), ống nói (micro), bộ trộn âm thanh 

(mixer).  
 

 
(210) 4-2016-00667 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21 

(591) xanh cốm nhạt, tím, xanh lam, xanh lá 

cây đậm, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh thời trang Hi-
En   (VN) 
404 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, dây lưng (thắt lưng dùng cho thời trang). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, dây lưng (thắt lưng).  
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(210) 4-2016-00668 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển năng lượng mặt 
trời Bách Khoa  (VN) 
Số 11, đường TTN 17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ vi xử lý, thiết bị điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp, bộ xử lý (bộ 

xử lý trung tâm), bảng điều khiển, thiết bị điều khiển (dùng để điều khiển hệ thống máy 
nước nóng năng lượng mặt trời), thiết bị điều chỉnh nhiệt. 

 

 
(210) 4-2016-00669 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển năng lượng mặt 
trời Bách Khoa  (VN) 
Số 11 đường TTN 17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ vi xử lý, thiết bị điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp, bộ xử lý (bộ 

xử lý trung tâm), bảng điều khiển, thiết bị điều khiển (dùng để điều khiển hệ thống máy 
nước nóng năng lượng mặt trời), thiết bị điều chỉnh nhiệt. 

 

 
(210) 4-2016-00670 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Xanh lơ, trắng (540) 

 

(731) Trịnh Thu Huyền  (VN) 
120B Hàng Bông, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, thời trang. 

 

 
(210) 4-2016-00671 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 3.6.6; 3.9.15 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ giải trí 

LILA  (VN) 
Số nhà 27, nhà D tập thể Quân đội, số 33 
phố Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-00673 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn NIKKO 
Việt Nam  (VN) 
Tập thể 19/3 Vĩnh Quỳnh, xã Vĩnh 
Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
 

Nhóm 12: Xe máy. 
 

Nhóm 30: Gạo, bún, miến. 
 

(210) 4-2016-00674 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Ngô Hoàng Hà   (VN) 
Tổ 3 khu vực Long Thọ, phường Thủy 
Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 
(511)   Nhóm 26: Cài kẹp tóc và cặp tóc, băng đô (phụ kiên trang trí tóc), đai ruy băng buộc tóc, 

chuỗi hat để trang trí (không là kim loại quý và đồ trang sức), cái vòng dùng cho tóc 
(không là kim loại quý và đồ trang sức). 

 

 
(210) 4-2016-00675 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sala Agarwood  
(VN) 
206 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương). 
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(210) 4-2016-00676 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A9.7.19; 3.9.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá mạ, trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Tuấn  (VN) 
Thôn 5, xã Ea Phê, huyện Krông Păk, 
tỉnh §¨k L¨k 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thục hiện), 

quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-00677 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.1.5; 1.7.6; 25.12.1 
(591) Vàng, đỏ cam, xánh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phượng Hoàng 
Thiên Niên  (VN) 
23 Lương Hữu Khánh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-00678 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23; 26.7.25 
(591) Da cam, nâu 
(731) Công ty TNHH công nghệ mới 

ASG  (VN) 
Số 34 Giang Văn Minh, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy công nghiệp cụ thể là: máy bơm, máy ly tâm, sàng công nghiệp, 

băng tải, máy xúc, máy ủi, máy khoan, mua bán vòng bi cụ thể là: vòng bi cầu, vòng bi 
chặn trục, vòng bi côn, vòng bi tang trống, vòng bi đũa, vòng bi kim; mua bán trang thiết 
bị liên quan đến vòng bi cụ thể là: gối đỡ vòng bi, ổ đỡ cho vòng bi, ống lót cho vòng bi, 
ống lót cho vòng bi, phe cài (miếng giữ vòng bi), nắp chụp vòng bi; mua bán thiết bị điện 
tử viễn thông; mua bán sơn công nghiệp; mua bán sữa; mua bán mỹ phẩm; mua bán trang 
thiết bị xử lý môi trường, xuất nhập khẩu các loại phương tiện thiết bị, vật tư, vũ khí, khí 
tài phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân; mua bán thang 
gấp các loại; mua bán thiết bị hỗ trợ an ninh quốc phòng, cụ thể là: thiết bị chèn phá cửa 
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thủy lực, thiết bị đẩy giãn song cửa sổ, thiết bị cắt song sắt thủy lực, dây leo các loại, dây 
chịu nhiệt, sào rút móc dây leo, khóa tay, ống nhôm các loại, giày chống đinh chống 
trượt, áo giáp các loại, quần áo chống cháy, mũ sắt chống đạn, găng tay tụt dây, găng tay 
bắt dao, các loại bịt gối và tay, kính mắt, súng bắn sơn, đèn pin đặc nhiệm, bịt tai chống 
ồn, ba lô; mua bán trà; mua bán rượu, mua bán xì gà; mua bán kem đánh răng, mua bán 
dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2016-00679 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.21; 1.15.15 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất chế 
biến nông sản Cát Tường  (VN) 
Số 212, quốc lộ 50, ấp 3B, xã Đạo 
Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ tươi. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát không cồn (nước ép làm từ trái cây tươi). 

 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi; rau củ tươi; nước giải khát không cồn; hương liệu, 
nguyên liệu, phụ gia dùng trong ngành thực phẩm và đồ uống, gia vị, lúa, gạo, đường, bột 
sắn, cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-00680 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Furst Design 
International  (VN) 
236/29/6 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng); mua bán quần 
áo, giày dép, mũ nón, phụ kiện thời trang (mắt kính, đồng hồ, thắt lưng, ví (bóp)). 

 

(210) 4-2016-00686 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH giống cây 
trồng Long Hoàng Gia  (VN) 
117/12 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống cây trồng, mua bán nông sản.  
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(210) 4-2016-00687 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 

(591) Trắng, nâu đen, đỏ lợt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Lyan  (VN) 
94/10 Kênh Tân Hóa, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, lông mi giả, nhíp, kìm cắt da và móng tay.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2016-00688 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Pharm  (VN) 
Số 89 phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-00689 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.15 

(591) Đen, đỏ, da cam, xanh lá cây, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần HERA Việt 

Nam  (VN) 
Số 8A/218 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước tẩy vải và quần áo; nước lau sàn nhà; nước giặt; nước tẩy rửa bồn cầu; 

nước lau kính; nước hoa xịt phòng; nước khử mùi và xịt thơm cơ thể.  
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(210) 4-2016-00690 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A25.3.3; 26.4.9; 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nội  (VN) 
170 đường La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 

thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
 

 
(210) 4-2016-00691 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng, xanh tím nhạt, đen 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải  (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-00692 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.3.23; 25.5.25; 26.1.2; 

A26.1.18 
(591) Trắng, xanh nước biển, đen, xanh, xanh 

nhạt, xám 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-00693 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.3.23; A26.1.18; 26.1.2; 

A26.11.8 

(591) Đen, đỏ, trắng, xanh tím nhạt, xanh 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-00694 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23; 

4.5.2; 4.5.3; 25.5.25 

(591) Đen, xanh, trắng, xanh cốm 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-00695 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.25; 5.13.4; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 

A5.5.20; 1.15.23; A25.7.3 
(591) Trắng, vàng, nâu, nâu đỏ, vàng nâu, vàng 

cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Hà 
An   (VN) 
Tổ 16, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-00696 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.1.14; A1.1.2 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển năng lượng Mặt 
Trời Bách Khoa  (VN) 
Số 11 đường TTN 17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ vi xử lý, thiết bị điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp, bộ xử lý (bộ 
xử lý trung tâm), bảng điều khiển, thiết bị điều khiển (dùng để điều khiển hệ thống máy 
nước nóng năng lượng mặt trời), thiết bị điều chỉnh nhiệt. 

 

 
(210) 4-2016-00697 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH MTV cà phê 

Nguyên Huy Hùng  (VN) 
472 Hùng Vương, thị trấn Đắk Hà, 
huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê chưa rang; cà phê hòa tan; cà phê hạt; cà phê túi lọc; đồ 
uống trên cơ sở cà phê.  
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(210) 4-2016-00698 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH MTV cà phê 
Nguyên Huy Hùng   (VN) 
472 Hùng Vương, thị trấn Đắk Hà, 

huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê chưa rang; cà phê hòa tan; cà phê hạt; cà phê túi lọc; đồ 

uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-00699 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) NIPPON SODA CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và vườn nhà; thuốc trừ 

sâu và côn trùng dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và vườn nhà; thuốc diệt cỏ dùng 

trong nông nghiệp, nghề làm vườn và vườn nhà; thuốc diệt ve bét, dệp cây dùng trong 

nông nghiệp, nghề làm vườn và vườn nhà; thuốc diệt côn trùng để trừ và kiểm soát mối; 

chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

 
(210) 4-2016-00700 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.3.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nhà hàng ẩm thực Cô 
Ba Xứ Quảng  (VN) 
25 Nguyễn Cừ, phường Thảo Điền, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2016-00701 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; 5.3.6; A5.5.20; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng nhạt, 

cam, nâu, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tinh dầu An Nhiên  (VN) 
Số 12, đường Phú Lợi, tổ 3, khu 1, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm trà; tinh dầu nghệ; tinh dầu oải hương; tinh dầu gừng; tinh dầu 
hoa hồng; tinh dầu sả; tinh dầu bưởi; tinh dầu làm tan mỡ bụng (mỹ phẩm); tinh dầu dùng 
để dưỡng da (mỹ phẩm); tinh dầu trị mụn (mỹ phẩm); tinh dầu trị nám và làm sáng da 
(mỹ phẩm); tinh dầu xóa nếp nhăn và quầng thâm bọng mắt (mỹ phẩm); tinh dầu hoa anh 
thảo (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Tinh dầu tràm trà dùng cho mục đích y tế; tinh dầu nghệ dùng cho mục đích y 
tế; tinh dầu oải hương dùng cho mục đích y tế; tinh dầu gừng dùng cho mục đích y tế; tinh 
dầu hoa hồng dùng cho mục đích y tế; tinh dầu sả dùng cho mục đích y tế; tinh dầu bưởi 
dùng cho mục đích y tế; tinh dầu để kích thích mọc tóc (chế phẩm dược); tinh dầu để làm 
tan mỡ bụng (chế phẩm dược); tinh dầu điều trị mụn (chế phẩm dược); tinh dầu điều trị 
nám (chế phẩm dược); thuốc giảm cân; chế phẩm dược dùng để trị dị ứng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: tinh dầu bạc hà, tinh dầu bạch đàn, tinh dầu cam, tinh dầu chanh, 
tinh dầu húng, tinh dầu hoa cúc, tinh dầu đinh hương, tinh dầu gỗ hồng (rosewood), tinh 
dầu gừng, tinh dầu hoa hồng, tinh dầu hoa lài, tinh dầu oải hương, tinh dầu ngọc lan tây, 
tinh dầu hoàng đàn, tinh dầu húng quế, tinh dầu hương nhu, tinh dầu hương thảo, tinh dầu 
hương trầm, tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu nghệ, tinh dầu sả chanh, tinh dầu sả, tinh dầu 
thông, tinh dầu tỏi, tinh dầu trà xanh, tinh dầu tràm, tinh dầu vỏ bưởi, tinh dầu vỏ quýt, 
sữa rửa mặt, dầu nền (dầu thực vật dùng cho mục đích làm đẹp) (dầu dừa, dầu argan, dầu 
bơ, dầu hạnh nhân, dầu hạt nho, dầu hướng dương, dầu jojoba vàng, dầu lô hội, dầu mù u, 
dầu thầu dầu, dầu hoa anh thảo), dung dịch làm sạch, khử khuẩn và sát trùng dùng cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-00702 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.16; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Nâu đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Truyền Đăng  
(VN) 
1/12/4 đường D3, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: nến (đèn cầy), hương thắp (nhang), tinh dầu.  
 

 
(210) 4-2016-00703 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Thiên Nhiên 

Việt  (VN) 
Số 115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã 
Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo, chứa thuốc; 

trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng thích hợp cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-00705 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 

Hưng   (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiến, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu; gạo.  

 

 
(210) 4-2016-00706 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 

Hưng   (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiến, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-00708 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 

Hưng   (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiến, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Hàng nông sản chế biến các loại như: nếp; gạo; ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2016-00709 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.3.1 
(591) Nâu, đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kiều Phương Nhân  (VN) 
559 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu: trái cây, hạt điều.  
 

 
(210) 4-2016-00710 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam    (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-00711 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A24.17.12 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Anh  (VN) 
Tổ 27, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 09: Loa điện động có vỏ thùng làm bằng chất liệu gốm, được lắp ráp thủ công.  
 

 
(210) 4-2016-00712 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-00713 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00714 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00715 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.17; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất sợi 
Nam Việt  (VN) 
Số 86, tổ 2, khu phố Bà Tri, phường Tân 
Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 23: Sợi (dùng để dệt). 

 

Nhóm 35: Mua bán sợi, vải. 
 

 
(210) 4-2016-00716 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ dược phẩm Bình Phú  
(VN) 
Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị 

xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-00718 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10 Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, xã 

Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-00722 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.7.3; 25.1.6 

(731) Bùi Mỹ Linh  (VN) 
Khu vực Thạnh Lợi (gần cầu Bà Rùa), 

phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-00723 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH TECHBIFARM  
(VN) 
Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp Công 
nghệ cao, Km29 - Đại lộ Thăng Long, xã 
Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00724 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Vàng, xám đen (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển truyền thông An  
(VN) 
Số 14, ngõ 328 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; tổ chức sự kiện cho mục đích kinh doanh 

thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quảng cáo trên truyền hình; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ  

 
Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 
lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức sự kiện cho mục đích giáo dục; tổ chức các 
cuộc thi sắc đẹp, thể thao, giải trí; sản xuất chương trình biểu diễn; sản xuất nhạc. 

 

Nhóm 42: Thiết kế nội, ngoại thất; thiết kế quảng cáo; thiết kế bộ nhận diện thương hiệu 
(logo, nhãn hiệu, băng rôn). 

 

 
210) 4-2016-00726 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

HP  (VN) 
Lô MD3 KCN Đức Hoà 1, Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-00727 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
HP  (VN) 
Lô MD3 KCN Đức Hoà 1, Hạnh Phúc, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2016-00728 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
HP  (VN) 
Lô MD3 KCN Đức Hoà 1, Hạnh Phúc, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2016-00729 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
HP  (VN) 
Lô MD3 KCN Đức Hoà 1, Hạnh Phúc, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-00730 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.5; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Đông 
Tùng  (VN) 
Số 108 Trần Hưng Đạo, tổ 11, phường 
Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 
Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ga; mua bán bếp ga và linh kiện bếp ga; mua bán xăng dầu, khí đốt. 

 

 
(210) 4-2016-00733 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH sơn DURA Việt 

Nam  (VN) 
Phòng 606 tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; thuốc màu; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 

như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn); chất pha loãng dùng cho sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2016-00734 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH sơn DURA Việt 

Nam  (VN) 
Phòng 606 tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; thuốc màu; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 

như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn); chất pha loãng dùng cho sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-00735 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.2; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH sơn DURA Việt 

Nam  (VN) 
Phòng 606 tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; thuốc màu; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 
như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn); chất pha loãng dùng cho sơn. 

 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2016-00736 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH sơn DURA Việt 

Nam  (VN) 
Phòng 606 tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; thuốc màu; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 
như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn); chất pha loãng dùng cho sơn. 

 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2016-00737 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.4.7; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH sơn DURA Việt 

Nam  (VN) 
Phòng 606 tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; thuốc màu; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 

như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn); chất pha loãng dùng cho sơn. 
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Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2016-00738 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2016-00739 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.4.24; 26.4.2 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2016-00740 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2016-00741 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sơn So Na Ta  

(VN) 
241 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2016-00742 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sơn So Na Ta  

(VN) 
241 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2016-00743 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.1.1; 18.1.21; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, ghi 
(731) Công ty TNHH Tương Lai  (VN) 

ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện dân dụng: phích cắm, ổ cắm, công tắc, hộp đấu nối [điện], bộ đổi 
điện. 

 

Nhóm 10: Vật tư y tế tiêu hao như: dây hút dịch, bộ dẫn lưu dùng trong y khoa, hộp đựng 
rác thải y tế sắc nhọn, bao camera nội soi, bộ dẫn lưu áp lực âm bằng nhựa, đệm lót cho 
mục đích y tế, ống tiêm (ống chích). 

 

Nhóm 20: Móc treo quần áo không bằng kim loại; ghế nhựa; kệ nhựa; hộp bao bì bằng 
chất dẻo; vòng tay nhận dạng không bằng kim loại, cho bệnh viện; tấm nhận dạng, không 
bằng kim loại. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em: xe nhựa, banh nhựa, xích đu, cầu tuột, ghế bập bênh, bộ mô 
hình thu nhỏ (đồ chơi). 
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(210) 4-2016-00744 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) FUJIFILM CORPORATION  (JP) 

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng. 
 

(210) 4-2016-00746 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.13.1; 24.17.5; A25.3.3 

(591) Xanh lá cây, hồng, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại Mini 
Pharma  (VN) 
Số 340 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho nha khoa; dược phẩm dùng cho người; dược phẩm dành 

cho thú y; đồ uống y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán, bán lẻ dược phẩm, đồ uống y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, 

chế phẩm vitamin, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-00747 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần y khoa Thân 
Dân   (VN) 
686 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh. 
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(210) 4-2016-00748 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 4.5.2; 26.13.25; 26.13.1; 4.5.3 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 

(731) Liên đoàn Taekwondo thành 
phố Hồ Chí Minh   (VN) 
2-4 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện thể dục thể thao, đào tạo, huấn luyện thể dục thể thao. 
 

 
(210) 4-2016-00751 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 1.15.21; 2.5.27; A2.5.22; 

A6.19.11 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua, các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-00752 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 8.3.1; 25.5.2; 2.7.2 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng, đỏ, cam

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành.  
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(210) 4-2016-00753 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 5.7.21; 5.7.25; 19.7.1 

(591) Xanh lá cây, xanh da trờí, trắng, đỏ, cam, 

vàng chanh, tím 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua hương lựu.  
 

 
(210) 4-2016-00754 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A5.11.17; 19.7.1 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMlLK)   (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua nha đam.  
 
 

(210) 4-2016-00755 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 5.7.25; 19.7.1; 5.7.11; 25.5.2 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng, cam, 

vàng 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua hương cam.  
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(210) 4-2016-00756 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.8; 26.1.2; 5.7.25; 19.7.1; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng, hồng, 

đỏ, nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua hương dâu.  
 

 
(210) 4-2016-00757 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.2.7; 5.7.11; 5.7.25; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, da cam, nâu 

nhạt 
(731)  Công ty cổ phần sữa Việt 

Nam (VINAMILK)   (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2016-00758 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.2.7; 25.1.6; A5.3.14; 5.7.13; 5.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, vàng nhạt, 

nâu nhạt 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn).  
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(210) 4-2016-00759 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 5.7.21; 5.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, hồng, nâu nhạt
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VlNAMILK)   (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn). 

 

 
(210) 4-2016-00760 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 5.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, nâu nhạt, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn). 

 

 
(210) 4-2016-00761 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 5.7.14 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, hồng nhạt, 

vàng nhạt, nâu nhạt, nâu đỏ, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn). 
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(210) 4-2016-00762 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.6; 26.2.7; A5.3.14; 5.9.24 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, da cam, đỏ, 

hồng, nâu nhạt, tím 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn).  

 
 

(210) 4-2016-00763 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 5.7.25; 5.7.10 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, tím, nâu nhạt 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn). 

 

 
(210) 4-2016-00764 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 (731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ và môi trường Hải 
Linh   (VN) 
363A, tổ 13, phố Nam Dư, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; bếp ga; bếp từ; cây nước nóng lạnh; 

máy lọc nước.  

 
Nhóm 35: Mua bán máy ép trái cây (chạy điện) cho mục đích gia dụng, nồi cơm điện, 
chảo điện, ấm điện, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, máy rửa và khử độc hoa quả (dùng 
điện), máy sấy khô quần áo (dùng điện), máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện).  
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(210) 4-2016-00765 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.7.6 
(731) KAO KABUSBIKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation)   (JP) 
14- 10, Nihonbashi Kayabacho 1 -
chome, Chuo-ku, Tokyo 103 -8210, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt, chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2016-00766 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1 -chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103 -8210, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt, chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2016-00767 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 18.3.21; A18.4.2; 18.4.1; A18.4.11; 

26.4.3 
(591) Màu xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cung ứng vật tư 
thiết bị đóng tàu ánh Dương  
(VN) 
Căn hộ 205-A2, khu đô thị Cựu Viên, 
đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị nâng hạ tàu thủy (bao gồm: cần trục, cần trục neo, tời 

nâng hạ dùng cho thuyền cứu hộ phà xuồng cứu hộ, móc câu tự nhân) thiết bị cứu sinh 
(bao  gồm xuồng cấp cứu, xuồng cứu sinh, thuyền cứu hộ, thiết bị cứu sinh, phao bè tự 
thổi phao áo cứu sinh), thiết bị cứu hỏa, chân vịt cho tàu thủy, hệ trục chân vịt dùng cho 
tàu thuyền, thang dây.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng phụ tùng tàu thủy, thiết bị hàng hải, thiết bị cứu sinh.  
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(210) 4-2016-00768 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Màu trắng, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần LEGACY   (VN) 

Copac Square tầng 1, số 12 Tôn Đản, 
phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ 

chuyển phát nhanh.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim, dịch vụ sản xuất chương trình truyền hình.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ bán lẻ thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ khách 
sạn. 

 

 
(210) 4-2016-00770 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng vệ sinh, kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa 

nước hoa, tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-00773 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 1.13.1; 26.5.3 
(731) KING SUN INDUSTRY CO., LTD.  

(TW) 
No.5, Shao-Hsing S. ST., Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; ống nối bằng kim loại cho ống dẫn; ống 

bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại, vòng kẹp bằng kim loại [vòng đai để kết nối]; ống 

bằng kim loại cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; ống thoát nước bằng kim loại; ống máng 

bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; ống 
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nước bằng kim loại; ống nhánh bằng kim loại; ống bọc ngoài [vật liệu kim loại]; chi tiết 

nối bằng kim loại cho ống khí nén; đường ống bằng kim loại.  

 

Nhóm 11: Bể chứa nước tạo áp suất; thiết bị điều hòa không khí; bộ lọc cho điều hoà 

không khí; quạt gió của máy hút khói; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm 

lạnh; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị làm nóng không khí; bộ tản nhiệt, dùng điện; 

máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống thiết bị cho 

điều hòa không khí; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không khí].  
 

 
(210) 4-2016-00774 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.23; 26.7.25; A26.11.9; 26.4.2 

(731) KlNG SUN INDUSTRY CO., LTD.  

(TW) 

No.5, Shao-Hsing S. ST., Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bể chứa nước tạo áp suất; thiết bị điều hòa không khí; bộ lọc cho điều hòa 

không khí; quạt gió của máy hút khói; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm 

lạnh; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị làm nóng không khí; bộ tản nhiệt, dùng diện; 

máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống thiết bị cho 

điều hòa không khí; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí].  
 

 
(210) 4-2016-00775 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A14.3.13; 26.1.1; 25.5.2; 26.13.25 

(731) KING SUN INDUSTRY CO., LTD.  

(TW) 

No.5, Shao-Hsing S. ST., Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; ống nối bằng kim loại cho ống dẫn; ống 

bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại; vòng kẹp bằng kim loại [vòng đai để kết nối]; ống 

bằng kim loại cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; ống thoát nước bằng kim loại; ống máng 

bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; ống 

nước bằng kim loại; ống nhánh bằng kim loại; ống bọc ngoài [vật liệu kim loại]; chi tiết 

nối bằng kim loại cho ống khí nén; đường ống bằng kim loại. 
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(210) 4-2016-00776 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại An Lập  (VN) 
29-29A Huỳnh Văn Bánh, phường 17, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy biến thế; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; 

dây điện; bộ đổi điện; thiết bị điện dùng để chuyển mạch; chấn lưu đèn. 
 

Nhóm 11: Đèn; chụp đèn; bóng đèn điện; đui đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED].  

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; ghế ngồi; bàn ăn; bàn trang điểm; tủ đựng; giá kệ để cất giữ 
hoặc lưu kho hàng hóa; rổ (không bằng kim loại); giỏ (không bằng kim loại); sọt (không 
bằng kim loại); giá nhiều ngăn để chai lọ; giá đỡ [đồ đạc]; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; 
thùng (không bằng kim loại).  

 

Nhóm 21: Thùng rác; rổ dùng cho gia đình; giỏ dùng cho gia đình; chai lọ; lọ đựng gia vị; 
dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng 
và nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; khay dùng cho mục đích gia đình; ca; 
bình; hũ đựng; chậu giặt; chậu [đồ chứa đựng]; dụng cụ hót rác. 

 

 
(210) 4-2016-00777 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.1; A16.3.5 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Đồng Thanh Tuyền  (VN) 

60 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Bình, 
thành phố Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; rạp 
chiếu phim; giới thiệu phim trình chiếu.  

 
 

(210) 4-2016-00779 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HUFA  (VN) 
Số nhà 3D tập thể Dệt, phố Ao Sen, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 24: Khăn bằng vải; khăn bằng bông (không dùng cho mục đích y tế); khăn bông 
chùi chân thay cho thảm; khăn tắm bằng vải; khăn rửa mặt bằng vải; khăn phủ giường 
bằng vải.  

 

 
(210) 4-2016-00780 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-00781 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-00782 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A12.3.11; 12.3.4 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhật 

Ân  (VN) 
Tổ 14, thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; đồ gỗ mỹ thuật. 
 

Nhóm 29: Chả cá; dưa chua; kim chi; thịt; cá tẩm gia vị; mực tẩm gia vị.  
 

Nhóm 30: Đồ gia vị; bánh; bánh mì; nem cuốn (gái cuốn); nước xốt (gia vị).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2016-00783 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Khai Sáng Việt  

(VN) 
Số 22/7 KP 2, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo (dịch vụ về giáo dục); giảng dạy ngoại ngữ; giảng dạy tin học; 
dịch vụ dịch thuật; tổ chức triển lãm văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức hội thảo về đào tạo. 

 

 
(210) 4-2016-00784 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.6; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh lam 
(731) Trường Đại học Công nghệ 

Đồng Nai  (VN) 
Tổ 18, đường Nguyễn Khuyến, khu phố 
5, phường Trảng Dài, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 
 

 
(210) 4-2016-00786 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH kính mắt Gia 

Anh  (VN) 
Nhà ông Vũ Bá Huấn, thôn Trung Lịch 
Động, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ kính mắt, mắt kính.  
 

 
(210) 4-2016-00788 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam  
(VN) 
Thôn Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Khúc, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 19: Thạch cao, trần thạch cao. 
 

 
(210) 4-2016-00790 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 
Thị   (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; quần áo bảo hộ chống cháy; thiết bị báo cháy; bình cứu hỏa; 

thiết bị chữa cháy; thiết bị điện tử báo động chống trộm. 
 

 
(210) 4-2016-00799 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) UNISON LABORATORIES CO., LTD.  

(TH) 
39 Moo 4, Klong Udomcholjorn, Muang 
Chachoengsao, Chachoengsao 24000, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; cồn dùng cho dược phẩm; 

muối dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế.  
 

 
(210) 4-2016-00802 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.4; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quốc Hùng   (VN) 
86 An Dương Vương, phường An Cựu, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xe mô tô, xe máy các loại và phụ tùng kèm theo như: 
chế hòa khí, phanh, má phanh, bát phanh, ắc quy, bầu lọc gió, cổ phuốc, xúp páp, dây ga, 
tay ga, công tơ mét, còi, bu gi, ốc, rô to đề, lốp xe, săm xe, xích.  
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(210) 4-2016-00804 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-00805 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-00806 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-00807 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-00808 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-00809 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-00810 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.3; 5.13.4 
(591) Vàng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
tổng hợp Thăng Long   (VN) 
Số 1 phố Lê Quý Đôn, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nông sản, thóc, gạo. 
 

 
(210) 4-2016-00811 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2; 1.3.1 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến nông 
sản Hoa Sơn  (VN) 
Số 27, đường Nguyễn Nghiệm, phường 
Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An  
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(511)   Nhóm 30: Tinh bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2016-00816 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 25.1.6; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH QUATA DESIGN  
(VN) 
32 Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc, ghế [ngồi]; tủ đựng quần áo; tủ đựng nhiều ngăn 

kéo; bàn, giường, giường ngủ, giá [đồ đạc]; đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc trong nhà bằng 

kim loại; ngăn đựng của đồ đạc; gương soi; tủ trưng bày [đồ đạc]; tác phẩm nghệ thuật 

bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.  
 

 
(210) 4-2016-00817 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh bất 
động sản M.I.K HOME  (VN) 
Số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản; môi giới 

bất động sản; cho thuê phòng trung tâm thương mại; cho thuê căn hộ và nhà ở.  
 

 
(210) 4-2016-00818 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực sự 
chăm sóc Việt Nam   (VN) 
Lô B124, đường số 7, khu công nghiệp 

Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm (chất tẩy rửa).  
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(210) 4-2016-00820 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 
110/1 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cửa nhôm, cửa sắt, cửa kính.  
 

(210) 4-2016-00821 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 
Hùng Vương  (VN) 
25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm phi nhân thọ.  
 

 
(210) 4-2016-00822 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 
Hùng Vương   (VN) 
25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm phi nhân thọ. 
 

 
(210) 4-2016-00823 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 
Hùng Vương   (VN) 
25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh   
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(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm phi nhân thọ. 
 

 
(210) 4-2016-00824 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.13.1 
(591) Vàng, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Linh Nhâm  (VN) 
Số 59 TT1, khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; sữa ong chúa (thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2016-00825 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 1.1.14; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư công nghệ Đại Sỹ  (VN) 
Số 364 đường Nguyễn Trãi, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn led.  

 

 
(210) 4-2016-00827 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.1; 26.4.1; 1.15.14 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Medicamom 
Việt Nam  (VN) 
Số 8, ngõ 24, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh (đồ uống). 
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(210) 4-2016-00828 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.5; 26.4.9; 7.15.22; A3.1.24 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Medicamom 
Việt Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 24, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh (đồ uống). 
 

 
(210) 4-2016-00829 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Tím(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SMCORP  (VN) 
Số 10/107 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ ghép nối âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; đầu đĩa DVD; máy hát tự 
động; loa; micro; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; màn hình video. 

 

 
(210) 4-2016-00831 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thắng   (VN) 
Số 2 ngách 28, ngõ 173 Tam Trinh, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2016-00833 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; 26.4.1 
(731) Nguyễn Việt Bắc  (VN) 

Thôn 7, xã Quảng Minh, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm trà (chè).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà (chè).  
 

 
(210) 4-2016-00834 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A25.7.22; 1.7.6; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, đen, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ cơ điện 
Ngọc Bảo Minh  (VN) 
4/64 đường ĐHT 42 khu phố 1, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy bơm, máy bơm nước, thiết bị cơ điện - nước gia dụng và 

công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-00835 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; 1.15.15; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất  dịch vụ Tân Vinh 
Cường  (VN) 
4367/4 Nguyễn Cửu Phú, khu phố 4, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại giấy, bìa cứng, bìa (văn phòng phẩm), tờ giấy (văn phòng 

phẩm), giấy cho thiết bị ghi. 
 

 
(210) 4-2016-00838 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy bơm, máy bơm nước, mô tơ, thiết bị điện - nước gia dụng và 

công nghiệp.  
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(210) 4-2016-00839 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.5.7; 26.1.6; 26.7.25; 26.3.1 
(591) Vàng, đỏ, lam sẫm, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh tiệm vịt - heo 
quay Thuận Phát  (VN) 
204 quốc lộ 1, phường 2, thành phố Tân 
An, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống thuộc nhóm này [do nhà hàng thực hiện]. 

 

 
(210) 4-2016-00840 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; 1.15.15; A5.3.15 
(591) Xanh cô ban, xanh da trời, xanh lá cây, 

trắng xanh nõn chuối, xanh thổ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Ngọc 
Phát  (VN) 
7/57 khu phố 3, phường Tam Hòa, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước khoáng, nước tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2016-00841 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.7 
(591) Lam sẫm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Vinh Hưng 
Phát  (VN) 
I 5 đường số 38, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm mực in, máy văn phòng như: máy in, máy photo, máy 
scan. 

 

 
(210) 4-2016-00842 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Ngô Vĩnh Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Keo thuộc nhóm này.  
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Nhóm 16: Keo dán dùng cho gia đình hoặc văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-00843 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2016-00844 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2016-00845 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2016-00846 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2016-00847 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2016-00848 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.6; 26.1.1; A8.5.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Vy Food  
(VN) 
100D hẻm số 7, đường Trung Mỹ Tây 2, 
tổ 54, khu phố 7, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Giò lụa, nem chua huế, pate gan, bơ, giăm bông (da bao). 
 

 
(210) 4-2016-00849 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ đóng gói và cung cấp suất 
ăn Kim Thanh  (VN) 
34/31E Lê Đức Thọ, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Giò lụa, chả chiên, chả quế, nem chua. 
 

 
(210) 4-2016-00850 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 26.13.25; 3.7.17; 3.6.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất thực phẩm Tân Việt 
¸  (VN) 
368/32 đường TTH 21, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến nguyên chất gồm yến tổ và yến tinh (chế).  
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo yến nguyên chất gồm yến tổ và yến, nước 
yến.  

 
 

(210) 4-2016-00851 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Vạn 
Phát  (VN) 
154/170/2 đường Âu Dương Lân, phường 
3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; tăng 
phô đèn [ba-lát đèn]; công tắc điện; cầu dao. 

 
Nhóm 11: Đuôi đèn; chóa đèn; máng đèn điện; đèn led [thiết bị chiếu sáng]; đèn bàn; 
quạt.  

 

 
(210) 4-2016-00852 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần VINACAFÉ 

Biên Hòa  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê rang xay, cà phê hòa tan, cà phê đã chế biến, trà (chè), bột 

ngũ cốc, đồ uống cà phê có sữa. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-00853 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần VINACAFÉ 

Biên Hòa  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; cà phê đã chế biến; trà (chè); bột 

ngũ cốc; đồ uống cà phê có sữa. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-00854 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần VINACAFÉ 

Biên Hòa  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê rang xay, cà phê hòa tan, cà phê đã chế biến, trà (chè), đồ 
uống cà phê có sữa. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, dich vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-00855 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) XIE XIHAI   (CN) 

No.3-408,The Third Committee, Ulamu 
Len Town, Ejin Horo Banner, Erdos, 
Inner Mongolia, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công da thuộc; máy nạo thịt ở da; máy cắt xén da thuộc; máy may; 

máy khâu; máy làm ren. 
 

 
(210) 4-2016-00856 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A17.2.2; 26.3.23; 26.5.1 
(591) Vàng, trắng, xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển đô thị Long Giang  
(VN) 
Số 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản, định giá 
bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn. 

 

 
(210) 4-2016-00858 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh nuớc biển, vàng, hồng, vàng đậm, 

xanh lá 
(731) Công ty TNHHH FARMAPEX  

(VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-00859 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.6; A5.3.15; 5.7.14 
(591) Xanh, đỏ, cam, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ MINA  (VN) 
45/1 Bình Tiên, phường 7, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Bột cốt dừa (chất béo từ dừa); bột rau câu; thạch rau câu (thạch hoa quả); sản 

phẩm từ sữa; sữa bột; sữa. 
 

Nhóm 30: Bánh quy; bột làm bánh flan; bột kem béo; bột ngũ cốc (chế phẩm ngũ cốc); 
cacao; cà phê sữa; hạt nêm (gia vị); đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở mật ong; 
hương liệu thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-00861 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.17.11; 1.5.1 
(591) xanh dương đậm ,xám, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Thưởng   (VN) 
8/1 đường số 18, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở bất động sản, đại lý bất động sản, môi giới bất động sản, cho 

thuê văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-00863 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Hoàng Thân Thương  (VN) 
Số nhà 288, đường Hoàng Công Chất, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu ôtô. 
 

Nhóm 39: Cho thuê ôtô. 
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(210) 4-2016-00864 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vinh Gia   (VN) 
Số 116 đường Trần Bình, tập thể Viện 
19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thuốc và dược phẩm các loại. 
 

 
(210) 4-2016-00865 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vinh Gia  (VN) 
Số 116 đường Trần Bình, tập thể Viện 
19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thuốc và dược phẩm các loại. 
 

 
(210) 4-2016-00866 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vinh Gia  (VN) 
Số 116 đường Trần Bình, tập thể Viện 
19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thuốc và dược phẩm các loại. 
 
 

(210) 4-2016-00867 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vinh Gia  (VN) 
Số 116 đường Trần Bình, tập thể Viện 
19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thuốc và dược phẩm các loại. 
 

 
(210) 4-2016-00868 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.2; 1.1.14; A1.1.12; 26.13.25 
(591) Trắng, xám, xanh lá cây, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất thiết bị xây dựng 
Mạnh Quang  (VN) 
Số 1 Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-00869 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 1.5.1 
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Quốc  (VN) 
Số nhà 647, đường Nguyễn Huệ, phường 
Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (ô tô, phụ tùng xe ô tô), đại lý thông 
tin thương mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ, quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa), chuyên chở hàng hóa, vận chuyển 
hành khách, vận tải, cho thuê xe cộ, dich vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2016-00870 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xe Đông Nam  
(VN) 
768 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); chuyên chở hàng hóa; vận chuyển 

hành khách; vận tải; cho thuê xe cộ; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
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(210) 4-2016-00872 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.12; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và quản lý dự án Hồng Ngọc  
(VN) 
T01 tòa nhà Samland, số 178/6 đường 
D1, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình 

cầu đường; sữa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, hạ tầng đô thị); thiết kế công trình cấp thoát nước; thiết kế công trình điện chiếu 
sáng; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội thất, ngoại thất công trình.  

 

 
(210) 4-2016-00873 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.3.1; A25.3.3; 25.5.1; 7.3.11 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế thi 
công xây dựng BUTECCO  (VN) 
Thửa đất số 108, tờ bản đồ số 29, khu 
phố 33, phường Chánh Nghĩa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình cầu đường, công trình công nghiệp; 

sửa chữa, thi công, lắp đặt các công trình dân dụng, cầu đường, công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2016-00874 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2; A1.11.8; 25.7.25; A25.1.10 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở Vĩnh Phát  (VN) 
ấp Tân Lập, xã Tân Thạnh, huyện Tân 
Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
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(210) 4-2016-00875 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 1.15.23; 

26.3.23; A24.15.7; A14.1.2 

(591) Vàng, xám, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH Kim Sơn Import  
(VN) 
ấp Thốt Nốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị khuếch tán 

ánh sáng; ống dạ quang để chiếu sáng. 

 

Nhóm 35: Mua bán đèn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị khuếch tán ánh sáng.  
 

 
(210) 4-2016-00876 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.3; 18.3.21; 1.15.15; A5.5.20 

(591) Đen, xanh, nâu 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại du lịch Rồng Việt  (VN) 
216 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2016-00880 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Việt Tín   (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 

Yên, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
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(210) 4-2016-00881 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại AKUBA  (VN) 
686/72/1 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm. 

 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền, ví bỏ túi; ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ; ba lô. 

 

Nhóm 25: Giày; quần áo may sẵn; mũ; trang phục; thắt lưng [trang phục]. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may; may quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-00882 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Minh Lâm  
(VN) 
E3-506 tòa nhà Him Lam Nam Khánh, 

đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Vali; ví tiền; dây đai bằng da thuộc; ba lô; cặp da; cặp học sinh; túi xách tay; 

túi thể thao; túi du lịch. 
 

(210) 4-2016-00883 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A25.3.3; 3.7.17; 26.13.25 

(731) ZHANG ZHENLIANG  (CN) 

No.16, Diao Tang village, Li Tang town, 

Bin Yang district, Guang Xi province, 

China 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-00884 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Minh Sơn  (VN) 
Khu công nghiệp Diễn Hồng, xã Diễn 
Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; cầu trục; bộ hòa khí; bộ điều khiển cho máy động cơ điện 

và động cơ; bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); séc măng (bộ phận của máy). 
 

Nhóm 09: ắc quy; tụ điện; thiết bị đo xăng; đồng hồ ghi cây số cho xe cộ; còi báo hiệu; 
bộ điều chỉnh điện áp; cụm IC. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí cho xe cộ; bộ chống lóa mắt cho ô tô (phụ kiện đèn); 
đèn ô tô; bộ tiết kiệm nhiên liệu (không dùng cho động cơ điện và động cơ); bộ tản nhiệt 
trung tâm; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị sưởi cho xe cộ; thiết bị thông gió dành 
cho xe cộ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ phụ tùng ô tô, xe máy; dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ ắc quy, dầu nhớt, dầu bôi trơn; dịch vụ bán buôn và bán lẻ ô tô và xe máy. 

 

 
(210) 4-2016-00885 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.22; 3.3.1; A3.3.24; A5.11.13; 2.1.20 
(591) Xanh lá cây, xám, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Minh Sơn  (VN) 
Khu công nghiệp Diễn Hồng, xã Diễn 
Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu nhờn; dầu nhớt; dầu động cơ; chất bôi trơn. 
 

Nhóm 07: Pít tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); chổi than; bộ hòa khí; xích cam (bộ 
phận của máy); tay biên; vòng pít tông truyền động cho máy móc và động cơ; van (bộ 
phận của máy); thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong; bugi đánh lửa cho động cơ đốt 
trong. 

 

Nhóm 09: ắc quy; cuộn cảm; cụm IC; rơ le chớp; tụ điện; thiết bị đo xăng; đồng hồ ghi 
cây số cho xe cộ. 

 

Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy gồm: thân xe, vỏ xe, xích tải, khung xe, lốp, trục, má 
phanh, cần gạt, gương chiếu hậu, vành xe, kính chắn gió, cổ trục xe, thanh gạt, săm, còi, 
dây le, dây da, dây phanh, giảm sóc, bánh cao su cam, lá côn, nắp bình xăng; xe ô tô buýt; 
xe ô tô tải; xe ô tô con; xe máy. 
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(210) 4-2016-00886 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A3.9.4; A3.9.24; 26.4.2; A26.11.8 

(591) Đỏ nâu, vàng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 

(540) 

  

(731) Lương Xuân Tới  (VN) 
Xóm 10, thôn Kiến Quan, xã An Ninh, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn diệt khuẩn; sơn lót; bột đồng; sơn phủ; chất kết dính dùng cho sơn; vecni 

(sơn dầu). 
 

 
 4-2016-00888 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A25.7.3; 26.4.9; 26.5.1; 26.5.11 

(591) Trắng, tím, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Thuận 
Khang  (VN) 
Gian Q8-Q9, trung tâm thương mại Dược 

phẩm và Trang thiết bị y tế, số 40 

Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 

sinh, nước hoa, máy móc và trang thiết bị y tế.  
 

 
(210) 4-2016-00889 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược - mỹ phẩm 
Kim  (VN) 
Số 61, lô 5, khu Đền Lừ 2, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-00890 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược - mỹ phẩm 
Kim   (VN) 
Số 61, lô 5, khu Đền Lừ 2, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-00891 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 25.1.6; 2.5.6; A2.5.23; 26.1.1 

(731) PENTA IMPEX CO., LTD.  (TH) 

38/15 Soi Anumanrajdhon, Surawong 

Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 

10500 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột nhão thực phẩm; xốt [gia vị]; gia vị; bột mì; mì sợi; đồ gia vị.  
 

 
(210) 4-2016-00893 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-00894 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân á Châu  (VN) 
Số nhà 50, phố Quan Nhân, tổ 44, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00895 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA  (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-00896 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA   (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-00897 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA   (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-00898 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA   (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-00899 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA   (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-00900 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00901 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00902 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-00903 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00904 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
0) 4-2016-00905 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-00906 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00907 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-00908 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.9.16; A1.1.10; 26.3.1; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giống 
thuỷ sản Đại Lộc VN  (VN) 
Thôn Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải, 
huyện Ninh Hải, tỉnh Nỉnh Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Giống thủy sản. 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm; mua bán thủy sản và giống thủy sản.  
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(210) 4-2016-00910 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 3.7.17; A3.7.24; 26.3.4; 24.15.21

(591) Đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đồng phục Thiên Việt  (VN) 
15B Phùng Hưng, phường Thuận Thành, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc, cụ thể, đồng phục nhà trường, đồng phục bệnh viện, đồng phục 

nhà hàng khách sạn, đồng phục thể thao, đồng phục công sở, đồng phục quảng cáo. 
 

 
 4-2016-00911 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.7.6; 7.1.24; 7.1.1; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá, cam 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại và đầu tư 
VINAGRAFT  (VN) 
Lô A1-A3 Khu C Nam Cầu Cẩm Lệ, 

phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí (thi công) nội thất; trang trí (thi công) ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2016-00912 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2 

(731) Hoàng Nguyễn Đức Bình  (VN) 
A46P3 khu tập thể Yên Lãng, phường 

Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại, máy tính, sữa, đậu tương, nước sốt, mì tôm. 
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(210) 4-2016-00913 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Lê Văn Hùng  (VN) 

Số 63 đường Trần Quang Diệu, phường 
Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-00914 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng, nâu đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Hải Thanh  (VN)

Số 42/21 ấp Long Vinh, xã Long Thới, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu cacao; rượu gạo; rượu brandi (rượu mạnh).  

 

 
(210) 4-2016-00915 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH May VIETDAZ  
(VN) 
Nhà ông Lê Đắc Lực, thôn 9, xã Tế 
Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh 
Hóa  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-00916 (220) 16.07.2014 

(641) 4-2014-16311 (441) 25.03.2016 
  
(731) TANNING RESEARCH 

LABORATORIES, LLC   (US) 
1190 N. US Highway 1, Ormond Beach, 
FL 32174, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân (không được xếp vào các nhóm khác).  
 

 
(210) 4-2016-00917 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.1.12; A5.1.16 
(731) TANNING RESEARCH 

LABORATORIES, LLC   (US) 
1190 N. US Highway 1, Ormond Beach, 
FL 32174, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân (không được xếp vào các nhóm khác).  

 

 
(210) 4-2016-00918 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.21; 24.15.2; 26.13.25; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TT Phát  (VN) 
01 Trần Văn ơn, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2016-00919 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) SOFFT SHOE COMPANY, LLC   (US) 

100 Brickstone Square, Suite #502, 
Andover, Massachusetts 01810, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân.  

 

 
(210) 4-2016-00920 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) SOFFT SHOE COMPANY, LLC    (US) 

100 Brickstone Square, Suite #502, 
Andover, Massachusetts 01810, United 
States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân.  
 

 
(210) 4-2016-00921 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) SOFFT SHOE COMPANY, LLC    (US) 

100 Brickstone Square, Suite #502, 
Andover, Massachusetts 01810, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 

 

 
(210) 4-2016-00922 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH điện cơ An Phát  

(VN) 
Số 9-A26, ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy nông nghiệp; máy công cụ; máy phát điện; cơ cấu điều 

khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất.  
 

 
(210) 4-2016-00923 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.1; 26.1.1; A25.1.10; A5.5.20 
(591) Trắng, tím, xanh lá cây, da cam 
(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 

Nam   (VN) 
Lô C1, khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh và các sản phẩm kem sữa lạnh; sữa chua đông lạnh; cà phê; bánh 

mỳ; bánh ngọt.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát và bán kem; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục 
vụ.  
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(210) 4-2016-00924 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

kỹ thuật Việt Bảo  (VN) 
2§ Nguyễn Thành ý, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: van nước bằng kim loại, van cổng, van 

bướm, van một chiều van cầu, van bi bằng kim loại, ống kim loại, các khớp nối đường ống 
bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán: van các loại (van bằng kim loại và phi kim loại), ống thoát nước bằng 
kim loại, vòi nước và ống nước bằng kim loại, cút nối ống nước bằng kim loại, ống nước 
bằng nhựa mềm, phụ kiện nối ghép cho ống bằng kim loại và không bằng kim loại như: 
tê, cút, chếch, ống nối, thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồng hồ đo lưu lượng điện tử, đồng 
hồ đo mức nước; kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: van các loại (van bằng kim loại và 
phi kim loại), ống thoát nước bằng kim loại, vòi nước và ống nước bằng kim loại, cút nối 
ống nước bằng kim loại, ống nước bằng nhựa mềm, phụ kiện nối ghép cho ống bằng kim 
loại và không bằng kim loại như: tê, cút, chếch, ống nối, thiết bị phòng cháy chữa cháy, 
đồng hồ đo lưu lượng điện từ, đồng hồ đo mức nước; đại lý ký gửi hàng hóa: van các loại 
(van bằng kim loại và phi kim loại), ống thoát nước bằng kim loại, vòi nước và ống nước 
bằng kim loại, cút nối ống nước bằng kim loại, ống nước bằng nhựa mềm, phụ kiện nối 
ghép cho ống bằng kim loại và không bằng kim loại như: tê, cút, chếch, ống nối, thiết bị 
phòng cháy chữa cháy, đồng hồ đo lưu lượng điện từ, đồng hồ đo mức nước; dịch vụ giới 
thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ 
quảng cáo.  

 

 
 4-2016-00925 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

kỹ thuật Việt Bảo  (VN) 
2§ Nguyễn Thành ý, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: van nước bằng kim loại, van cổng, van 
bướm, van một chiều, van cầu, van bi bằng kim loại, ống kim loại, các khớp nối đường 
ống bằng kim loại. 
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Nhóm 35: Mua bán: van các loại (van bằng kim loại và phi kim loại), ống thoát nước bằng 
kim loại, vòi nước và ống nước bằng kim loại, cút nối ống nước bằng kim loại, ống nước 
bằng nhựa mềm, phụ kiện nối ghép cho ống bằng kim loại và không bằng kim loại như: 
tê, cút, chếch, ống nối, thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồng hồ đo lưu lượng điện từ, đồng 
hồ đo mức nước; kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: van các loại (van bằng kim loại và 
phi kim loại), ống thoát nước bằng kim loại, vòi nước và ống nước bằng kim loại, cút nối 
ống nước bằng kim loại, ống nước bằng nhựa mềm, phụ kiện nối ghép cho ống bằng kim 
loại và không bằng kim loại như: tê, cút, chếch, ống nối, thiết bị phòng cháy chữa cháy, 
đồng hồ đo lưu lượng điện từ, đồng hồ đo mức nước; đại lý ký gửi hàng hóa: van các loại 
(van bằng kim loại và phi kim loại), ống thoát nước bằng kim loại, vòi nước và ống nước 
bằng kim loại, cút nối ống nước bằng kim loại, ống nước bằng nhựa mềm, phụ kiện nối 
ghép cho ống bằng kim loại và không bằng kim loại như: tê, cút, chếch, ống nối, thiết bị 
phòng cháy chữa cháy, đồng hồ đo lưu lượng điện từ, đồng hồ đo mức nước; dịch vụ giới 
thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ 
quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-00929 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1 
(731) LEE ME HEE   (KR) 

25, Junggye-ro 16ga-gil, Nowon-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; đồ lót nữ; yếm; quần lót nữ; váy trong (quần áo lót); áo nịt ngực 

(áo lót); đồ ngủ; quần ống bó (đồ giữ ấm chân); tất ngắn cổ và tất cao cổ; mũ ngủ; quần 
áo trẻ em; áo khoác ngoài; đồ mặc phía dưới cơ thể (quần áo); áo lót thể thao; đồ mặc thể 
thao; thắt lưng [trang phục]; dây nịt để kéo giữ tất ngắn cổ; quần áo nịt và quần áo bó; 
quần áo; quần trẻ con, quần soóc và quần đùi. 

 

 
(210) 4-2016-00930 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) LEE HYUN WOO   (KR) 

25, Junggye-ro 16ga-gil, Nowon-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; đồ lót nữ; yếm; quần lót nữ; váy trong (quần áo lót); áo nịt ngực 

(áo lót); đồ ngủ; quần ống bó (đồ giữ ấm chân); tất ngắn cổ và tất cao cổ; mũ ngủ; quần 
áo trẻ em; áo khoác ngoài; đồ mặc phía dưới cơ thể (quần áo); áo lót thể thao; đồ mặc thể 
thao; thắt lưng [trang phục]; dây nịt để kéo giữ tất ngắn cổ; quần áo nịt và quần áo bó; 
quần áo; quần trẻ con, quần soóc và quần đùi. 
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(210) 4-2016-00931 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.15.15; 26.15.3 
(731) GUANGDONG XINGFA 

ALUMINIUM CO., LTD   (CN) 
No. 23 Renhe Rd, Nanzhuang Town, 
Chancheng District, Foshan City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim nhôm; thanh nhôm định hình; cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng 
kim loại; vách kính mặt dựng làm bằng hợp kim nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng 
kim loại cho đồ đạc; khóa móc; chìa khóa.  

 

 
(210) 4-2016-00932 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam  (VN) 
Số 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; các loại đồ uống không có cồn - nước uống tinh 

khiết, nước làm từ hoa quả, nước ép hoa quả, nước xi rô, nước uống tăng lực. 
 

 
(210) 4-2016-00933 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam  (VN) 
Số 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; các loại đồ uống không có cồn, nước uống tinh 

khiết, nước làm từ hoa quả, nước ép hoa quả, nước xi rô, nước uống tăng lực. 
 

 
(210) 4-2016-00934 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam  (VN) 
Số 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; các loại đồ uống có cồn, nước uống tinh khiết, 
nước làm từ hoa quả, nước ép hoa quả, nước xi rô, nước uống tăng lực. 
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(210) 4-2016-00935 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Nguyễn Tiến Hợp  (VN) 

Thôn 5, Yên Mã, xã Tân Hòa, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong, bún khô, phở khô.  
 

Nhóm 35: Mua bán miến dong, bún khô, phở khô.  
 

 
(210) 4-2016-00936 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Tyson Holdings Limited   (VG) 

TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường, đồ đạc trong nhà, gối, giường cả đệm và gối, đệm lò xo, ghế trường 

kỷ.  
 

Nhóm 24: Vật liệu dệt, vỏ đệm, vỏ gối, chăn, chăn bông, găng tay để giặt.  
 

 
(210) 4-2016-00938 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Xuân   (VN) 
10 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng để cải tạo đất; chế phẩm dùng trong cải tạo ao nuôi 

thủy sản.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm chất diệt nấm; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc 
đuổi sâu bọ, chất trừ động vật có hại, chế phẩm diệt khuẩn dùng cho đất. 

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán hóa chất sử dụng 
trong nông nghiệp, mua bán vật tư nông nghiệp; mua bán chế phẩm dùng trong cải tạo ao 
nuôi thủy sản. 
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(210) 4-2016-00939 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Xuân   (VN) 
110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng để cải tạo đất; chế phẩm dùng trong cải tạo ao nuôi 

thủy sản.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm chất diệt nấm; thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ; thuốc 
đuổi sâu bọ; chất trừ động vật có hại; chế phẩm diệt khuẩn dùng cho đất. 

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán hóa chất sử dụng 
trong nông nghiệp; mua bán vật tư nông nghiệp; mua bán chế phẩm dùng trong cải tạo ao 
nuôi thủy sản. 

 

(210) 4-2016-00940 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Xương   (VN) 
16 đường Trường Chinh, khu phố 7, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2016-00941 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Văn phòng luật sư Trần Thị 

Tuyết  (VN) 
131 Phan Xích Long, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tham gia tố tụng tại tòa án; dịch vụ tư vấn pháp luật; 
dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1265 

(210) 4-2016-00942 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8; 26.1.2; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn đầu tư T & T   (VN) 
Phòng 24, số 23 Phùng Khắc Khoan, 

phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư.  

 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo.  
 

 
(210) 4-2016-00943 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Thực sự 
Chăm sóc Việt Nam  (VN) 
Lô B124, đường số 7, KCN Thái Hòa, ấp 

Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn nhà; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; nước rửa 

tay (không dùng cho mục đích y tế); nước giặt quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-00944 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) Công ty cổ phần Thực sự 
Chăm sóc Việt Nam  (VN) 
Lô B124, đường số 7, KCN Thái Hòa, ấp 
Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn nhà; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; nước rửa 

tay (không dùng cho mục đích y tế); nước giặt quần áo.  
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(210) 4-2016-00945 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.15.3 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu An Phú 
Minh  (VN) 
93 đường số 13, phường 4, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 17: ống vòi tưới nước làm bằng cao su; ống vòi tưới nước làm bằng nhựa mềm 

poly vinyl-clo-rua (PVC); ống dẫn hơi làm bằng cao su; ống dẫn hơi làm bằng nhựa mềm 

poly vinyl-clo-rua (PVC).  
 

 
(210) 4-2016-00947 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; A26.11.8 

(731) SEONGMIN TEXTILE  (KR) 

Beonan-Gil, 14, Myeongseong-Ro 139, 

Galmal-Eup, Cheorwon-Gun, Gangwon-

Do, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau quả đã được chế biến và bảo quản; thịt đã chế biến; sữa và sản phẩm sữa; 

dầu ăn.   

 

Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu các mặt hàng công 

ty kinh doanh; mua bán: tre, nứa, gỗ, xi măng, gạch, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, 

sơn, véc ni, thiết bị vệ sinh, phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất, thuốc trừ cỏ, thuốc chống 

nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, hạt giống, hoa, cây cảnh, đồ trang trí 

nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, 

hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da, mỹ phẩm, ô tô và xe động cơ, thiết bị điện, 

vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện), thiết bị máy móc (máy dệt, máy 

may, máy văn phòng), thiết bị y tế, nông sản, lâm sản, động vật sống, chế phẩm vệ sinh.  
 

Nhóm 39: Đại lý vé máy bay; vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách; cho thuê xe có 

động cơ; dịch vụ du lịch.  
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(210) 4-2016-00948 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 25.5.25; A20.1.9; A26.11.9 

(591) Xanh dương đậm, vàng nâu 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn; cọ quét sơn.  
 

 
(210) 4-2016-00949 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A20.1.5; 26.13.1; 26.4.1 

(591) Trắng, đỏ 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn; cọ quét sơn.  
 

 
(210) 4-2016-00950 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 18.5.1; A18.5.3 

(591) Xanh da trời, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ giao 
nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất  
(VN) 
Số 06 Thăng Long, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn 

phòng.  
 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ 

giao hàng, dịch vụ lưu kho.  
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(210) 4-2016-00951 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Xanh, cam, trắng, cam nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JUMP ARENA  
(VN) 
58/62/12 đường Phan Chu Trinh, phường 

24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ 

[giải trí]; tổ chức các cuộc thi; điều hành các lớp thể dục thể hình; sản xuất chương trình 
biếu diễn. 

 

 
 4-2016-00952 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.5.3; 1.17.11; A15.7.2 

(591) Màu bạc, đỏ mận, xám, đen và trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiểm toán quốc 
tế và dịch vụ tài chính thẩm 
định giá A&VN CPAS    (VN) 
Tầng 6, số 18 Ngô Quyền, phường Tràng 

Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Kế toán; lập bảng thanh toán; lập các báo cáo thống kê kế toán; kiểm toán; dịch 

vụ so sánh giá cả.  

 
Nhóm 36: Định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá tài chính (bảo hiểm, 

ngân hàng, bất động sản); đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ 

tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính.  
 

 
(210) 4-2016-00954 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.13.1; A1.13.10; 15.7.1; 1.15.15; 14.7.6

(591) Xanh, xám, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NANO GOLD  
(VN) 
260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu mỡ bôi trơn 

dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2016-00955 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nippon Paint 
(Việt Nam)   (VN) 
Số 14 đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 02: Chất màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm. 
 

 
 4-2016-00956 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.1.1; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Vũ Đình  (VN) 
Thôn Nhu Kiều (nhà bà Chu Thị Hường), 
xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành 
phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy tẩy trang. 
 

 
(210) 4-2016-00957 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Trắng, xanh da trời, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Vũ Đình  (VN) 
Thôn Nhu Kiều (nhà bà Chu Thị Hường), 
xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành 
phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy tẩy trang. 
 

 
(210) 4-2016-00958 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Mai Văn Lâm  (VN) 
Số 28, tổ 24, phường Vĩnh Niệm, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ máy tính, máy in thiết bị giám sát, thiết bị máy văn phòng. 
 

 
(210) 4-2016-00959 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EG Việt Nam  
(VN) 
số 405A đường Thanh Bình, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể hình.  

 

 
(210) 4-2016-00960 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.15.15; 26.4.4 
(591) Xám, vàng đồng, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ xuất nhập khẩu Quốc 
Toản  (VN) 
Số 20A4, đường Vạn Mỹ, phường Vạn 
Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô cũ, mới. 

 

 
(210) 4-2016-00961 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.13 
(591) Vàng, cam, đỏ, trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất Đệ 
Nhất  (VN) 
94K Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Phụ gia dùng cho vữa xi măng (không phải hóa chất); vữa dùng cho xây dựng; 

vữa amiăng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo phụ gia dùng cho vữa xi măng, vữa dùng cho xây 
dựng, vữa amiăng. 
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(210) 4-2016-00962 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Đoan Trang  (VN) 
22B Ngô Bệ, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối cụ thể là máy vi tính: máy trạm; thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí, sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
rnáy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2016-00963 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Tự động và Rô bốt   (VN) 
108 - D5, Nguyễn Phong Sắc, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy cắt; máy hàn; bộ phận và thiết bị của máy cắt, máy hàn; cơ 

cấu điều khiển (bộ điều khiển) cho động cơ và máy móc; rô bốt (máy móc) sử dụng trong 
quy trình công nghệ hàn; máy nắn, máy cắt tôn; máy ép thủy lực; điện cực hàn (là bộ 
phận của máy hàn); máy khoan; máy gia công cơ khí bao gồm máy phay, máy tiện, máy 
khoan, máy mài; tổ hợp máy gia công cơ khí CNC; hệ thống máy hàn, máy cắt, máy tiện; 
rô bốt (máy móc). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rô bốt (máy móc), máy công cụ, máy cắt, máy hàn, 
bộ phận và thiết bị của máy cắt, máy hàn, cơ cấu điều khiển (bộ điều khiển) cho động cơ 
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và máy móc, rô bốt (máy móc) sử dụng trong quy trình công nghệ hàn, máy nắn, máy cắt 
tôn, máy ép thủy lực, điện cực hàn, máy khoan, máy gia công cơ khí bao gồm máy phay - 
máy tiện - máy khoan - máy mài, tổ hơp máy gia công cơ khí CNC, hệ thống máy hàn - 
máy cắt - máy tiện, bảng điều khiển điện, máy kiểm tra khuyết tật mối hàn, phần mềm 
máy tính, hệ thống điện cho điều khiển từ xa các máy gia công cơ khí, rô bốt (máy móc), 
nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc ngành hàn, cắt, gia công kim loại. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy cắt, máy hàn, máy gia công cơ khí, hệ thống 
điện. 

 
Nhóm 40: Gia công chế tạo rô bốt (máy móc), máy công cụ, máy hàn, máy cắt, máy ép, 
máy khoan, máy mài. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ 
hàn, công nghệ máy cắt gọt, máy gia công cơ khí. 

 

 
(210) 4-2016-00964 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Tự động và Rô bốt   (VN) 
108 - D5, Nguyễn Phong Sắc, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy cắt; máy hàn; bộ phận và thiết bị của máy cắt, máy hàn; cơ 
cấu điều khiển (bộ điều khiển) cho động cơ và máy móc; rô bốt (máy móc) sử dụng trong 
quy trình công nghệ hàn; máy nắn, máy cắt tôn; máy ép thủy lực; điện cực hàn (là bộ 
phận của máy hàn); máy khoan; máy gia công cơ khí bao gồm máy phay, máy tiện, máy 
khoan, máy mài; tổ hợp máy gia công cơ khí CNC; hệ thống máy hàn, máy cắt, máy tiện; 
rô bốt (máy móc). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rô bốt (máy móc), máy công cụ, máy cắt, máy hàn, 
bộ phận và thiết bị của máy cắt, máy hàn, cơ cấu điều khiển (bộ điều khiển) cho động cơ 
và máy móc, rô bốt (máy móc) sử dụng trong quy trình công nghệ hàn, máy nắn, máy cắt 
tôn, máy ép thủy lực, điện cực hàn, máy khoan, máy gia công cơ khí bao gồm máy phay - 
máy tiện - máy khoan - máy mài, tổ hợp máy gia công cơ khí CNC, hệ thống máy hàn - 
máy cắt - máy tiện, bảng điều khiển điện, máy kiểm tra khuyết tật mối hàn, phần mềm 
máy tính, hệ thống điện cho điều khiển từ xa các máy gia công cơ khí, rô bốt (máy móc), 
nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc ngành hàn, cắt, gia công kim loại. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy cắt, máy hàn, máy gia công cơ khí, hệ thống 
điện. 

 
Nhóm 40: Gia công chế tạo rô bốt (máy móc), máy công cụ, máy hàn, máy cắt, máy ép, 
máy khoan, máy mài. 
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Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ 
hàn, công nghệ máy cắt gọt, máy gia công cơ khí. 

 

 
(210) 4-2016-00965 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Tự động và Rô bốt   (VN) 
108 - D5, Nguyễn Phong Sắc, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy cắt; máy hàn; bộ phận và thiết bị của máy cắt, máy hàn; cơ 

cấu điều khiển (bộ điều khiển) cho động cơ và máy móc; rô bốt (máy móc) sử dụng trong 
quy trình công nghệ hàn; máy nắn, máy cắt tôn; máy ép thủy lực; điện cực hàn (là bộ 
phận của máy hàn); máy khoan; máy gia công cơ khí bao gồm máy phay, máy tiện, máy 
khoan, máy mài; tổ hợp máy gia công cơ khí CNC; hệ thống máy hàn, máy cắt, máy tiện; 
rô bốt (máy móc). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rô bốt (máy móc), máy công cụ, máy cắt, máy hàn, 
bộ phận và thiết bị của máy cắt, máy hàn, cơ cấu điều khiển (bộ điều khiển) cho động cơ 
và máy móc, rô bốt (máy móc) sử dụng trong quy trình công nghệ hàn, máy nắn, máy cắt 
tôn, máy ép thủy lực, điện cực hàn, máy khoan, máy gia công cơ khí bao gồm máy phay - 
máy tiện - máy khoan - máy mài, tổ hợp máy gia công cơ khí CNC, hệ thống máy hàn - 
máy cắt - máy tiện, bảng điều khiển điện, máy kiểm tra khuyết tật mối hàn, phần mềm 
máy tính, hệ thống điện cho điều khiển từ xa các máy gia công cơ khí, rô bốt (máy móc), 
nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc ngành hàn, cắt, gia công kim loại. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy cắt, máy hàn, máy gia công cơ khí, hệ thống 
điện. 

 

Nhóm 40: Gia công chế tạo rô bốt (máy móc), máy công cụ, máy hàn, máy cắt, máy ép, 
máy khoan, máy mài. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ 
hàn, công nghệ máy cắt gọt, máy gia công cơ khí. 

 

 
(210) 4-2016-00966 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất Đệ 
Nhất  (VN) 
94K Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp có nguồn gốc từ vinyl acetate ethylene copolymer; nguyên liệu 
thô trong sản xuất keo dán giấy, gỗ, bao bì .  

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo: nhựa tổng hơp có nguồn gốc từ vinyl acetate 
ethylene copolymer; nguyên liệu thô trong sản xuất keo dán giấy, gỗ, bao bì .  

 

 
(210) 4-2016-00967 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất Đệ 
Nhất  (VN) 
94K Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp có nguồn gốc từ vinyl acetat etylen copolyme; nguyên liệu thô 

dùng trong sản xuất keo dán giấy, gỗ, bao bì. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo: nhựa tổng hợp có nguồn gốc từ vinyl acetat 
etylen copolyme; nguyên liệu thô dùng trong sản xuất keo dán giấy, gỗ, bao bì. 

 

 
(210) 4-2016-00968 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Đen, đỏ bordeaux 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ an 
ninh AA   (VN) 
303/10A Trần Bình Trọng, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống camera giám sát an ninh và thiết bị kiểm soát, thiết bị lưu trữ dữ liệu; 

chương trình xử lý dữ liệu; phần mềm điều khiển camera giám sát. 
 

 
(210) 4-2016-00969 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 6.1.2; 26.3.3 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
khoa học và công nghệ 
Techcert Việt Nam  (VN) 
Số 32A ngõ 251 đường Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nhân sự cho hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO và SA.  
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Nhóm 42: Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; hoạt động đánh giá 
chứng nhận chất lượng sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-00970 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị điện tử Tín Hưng  (VN) 
422 Nhật Tảo, phường 06, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình tivi.  

 

 
(210) 4-2016-00971 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Đặng Thị Thanh Ngân   (VN) 
Số 21 Nhà E, tập thể Trương Định, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách 
sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-00972 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Đặng Thị Thanh Ngân   (VN) 
Số 21 Nhà E, tập thể Trương Định, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn trong lĩnh vực bất động sản; mua và bán bất động sản; dịch vụ nhà 
ở (sở hữu bất động sản); cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-00973 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Nguyễn Thị Lan Hương  (VN) 

Tổ 14, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi sách học sinh; ba lô; túi xách tay, túi cầm tay, cho phụ nữ; túi đựng quần áo 
dùng để đi du lịch; vali du lịch.  
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(210) 4-2016-00974 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.2; A1.1.10; 24.15.1; A20.1.3 
(591) Trắng, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quảng cáo - tư 
vấn tổ chức biểu diễn Cát 
Tiên Sa  (VN) 
5B Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bản tin; báo chí. 

 

 
(210) 4-2016-00975 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  

(US) 
Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-00976 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.7.24; 4.3.20 
(591) Nâu, trắng, đỏ, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Trần Trọng Hiệp  (VN) 
19 tập thể Quân Khu Thủ Đô Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở thạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-00977 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.15.15; A17.2.2; 26.15.7 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Sâm ¸ 
Thịnh  (VN) 
Số B6/5 khu phố Bình Thuận 2, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: gạch men, gạch thạch anh, gạch lát sàn, gạch ốp 
tường.  

 

 
(210) 4-2016-00978 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Giải 
Pháp Công Nghệ Mạng 10  (VN) 
Số 11 Cầu Giấy, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 

báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động hỏa hoạn; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng.  
 
nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; cho thuê máy tính; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn 
phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế 
hệ thống máy tính; diệt virút cho máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm virút; 
cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; cho thuê máy 
chủ đặt web; cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; cho thuê phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-00979 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 25.5.3; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giấy Toàn 
Lực  (VN) 
Lô A2 - 8, đường N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các mặt hàng giấy công nghiệp, giấy tiêu dùng, giấy cao cấp. 
 
 

(210) 4-2016-00980 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.3.3; 25.5.3; 26.3.4 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Toàn 
Lực   (VN) 
Lô A2 - 8, đường N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các mặt hàng giấy công nghiệp, giấy tiêu dùng, giấy cao cấp. 
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(210) 4-2016-00981 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 18.1.21; 3.6.6 

(591) Xanh lá cây, xám, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH xây dựng - sản 
xuất - thương mại và dịch vụ 
Phúc Thịnh  (VN) 
Lô B2-54 khu công nghiệp Tân Đông 

Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm (ruột) xe; lốp (vỏ) xe.  
 

 
(210) 4-2016-00982 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH sơn và bột trét 
Geppson  (VN) 
132§ Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa xi măng chà ron gạch; vữa xây tô; keo dán gạch (hỗn hợp xi 

măng và phụ gia). 
 

 
(210) 4-2016-00983 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.1; A1.5.3; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Glory  
(VN) 
Xóm Góc, thôn Vân Lũng, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất.  
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(210) 4-2016-00984 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 
Châu  (VN) 
Tổ 20, phường Nam Sơn, thị xã Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-00985 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.9.1; 24.1.1; A26.11.9; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng đồng, xanh dương đậm, hồng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nước mắm 
Thanh Phó  (VN) 
Đường Lê Minh Công, tổ 5, khu phố 8, 
phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2016-00986 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Top 

Engineering & Construction  
(VN) 
Lô E - đường số 2, KCN Đồng An, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng.  

 

 
(210) 4-2016-00987 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 25.12.1; 10.3.7; 3.9.18 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 
vàng Tâm Thịnh Lợi  (VN) 
34 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 
I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2016-00991 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Nguyễn Việt Bắc  (VN) 

Thôn 7, xã Quảng Minh, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm trà (chè).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà (chè).  
 

 
(210) 4-2016-00992 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử công 
nghệ Tường An - T.A.K.O  (VN) 
Số 12B, tổ 8, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; thiết bị nhớ máy vi tính; tai nghe; loa; mô đem; chuột 
máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu.  

 

 
(210) 4-2016-00993 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.1; A24.15.7; A10.3.4; 26.3.1; 

25.7.25; 26.13.25 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 
Tài  (VN) 
690 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 05, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, vali.  
 

 
(210) 4-2016-00994 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) FUJITSU SYSTEMS WEST LIMITED  

(JP) 
2-2-6, Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính.  
 

Nhóm 42: Phần mềm như một dịch vụ (một mô hình phân phối dịch vụ ứng dụng phần 

mềm trong đó các nhà cung cấp phần mềm phát triển ứng dụng phần mềm trên web, sau 
đó cho phép khách hàng sử dụng nó qua internet); điện toán đám mây. 

 

(210) 4-2016-00995 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 4.5.1; 24.13.1; 25.7.25; 2.3.1; A2.3.16; 
2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 1.15.15 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, đỏ đậm, cam, đen, trắng, 
hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Tây Nam  (VN) 
79/2C đường 100 Bình Thới, phường 14, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế.  
 

 
(210) 4-2016-00997 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, vàng nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Đào Thị ánh Ngọc  (VN) 
212/5A Lã Xuân Oai, khu phố 3, phường 

Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thuốc đông y. 

 
 

(210) 4-2016-00998 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.1.1 
(591) Đen, xám trắng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thủy Cát  (VN) 
224 Phạm Thái Bường, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2016-00999 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.19; 5.1.20 (540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Dũng Linh   (VN) 
154/4A Âu Dương Lân, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-01000 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Dũng Linh   (VN) 
154/4A Âu Dương Lân, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-01001 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Đại 
Hùng Tinh  (VN) 
868/7 Nguyễn Xiển, ấp Long Hòa, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa, sữa chua, bơ, kem (sản phẩm sữa), nho khô.  

 
 

(210) 4-2016-01002 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; 24.9.1 
(591) Xanh, tím, hồng 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Hạ Quyên  (VN) 
Số 47 Nguyễn Cư Trinh, phường Hòa 
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kem (ga tô) các loại, bánh ngọt thuộc nhóm 30, bánh mì. 
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(210) 4-2016-01003 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Sơn   (VN) 
I7-I8, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01004 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Sơn    (VN) 
I7-I8, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01005 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Sơn   (VN) 
I7-I8, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-01006 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Thiên Sơn  (VN) 
I7-I8, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 

15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-01007 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Lưu Đức Anh  (VN) 
Thôn An Ngoại, xã Tân Liên, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-01008 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Lưu Đức Anh   (VN) 
Thôn An Ngoại, xã Tân Liên, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-01009 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Lưu Đức Anh   (VN) 

Thôn An Ngoại, xã Tân Liên, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01010 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Sơn   (VN) 
I7-I8, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01011 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 2.9.25; 4.3.1; A1.1.10; 

A5.1.5; 26.1.6 
(591) Vàng, xanh, đỏ, vàng đậm, trắng, nâu đỏ, 

nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Gia Đình Vàng  (VN) 
Số nhà 21B, ngách 69, ngõ 255, đường 
Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-01012 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 

(591) Đen, trắng, xanh 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tín Phong  (VN) 
Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng 

Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-01013 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 1.15.23 

(591) Đen, trắng, xanh 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tín Phong  (VN) 
Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng 

Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-01014 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1; 1.17.11; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn chứng 
nhận và công bố chất lượng 
VITEST  (VN) 
K257/47 Nguyễn Văn Linh, phường 
Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2016-01015 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.21; 21.3.1; 24.15.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH da giày xuất 
khẩu Thành Phát  (VN) 
Lô đất diện tích 4078,8 m2, thôn Thượng 
Cầm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng bằng vải (trang phục); tất; cà vạt.  
 

 
(210) 4-2016-01016 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.21; 24.15.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH da giày xuất 
khẩu Thành Phát   (VN) 
Lô đất diện tích 4078,8 m2, thôn Thượng 
Cầm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng bằng vải (trang phục); tất; cà vạt.  
 

 
(210) 4-2016-01017 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.21; 26.3.23; 21.3.1; 1.15.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH da giày xuất 
khẩu Thành Phát  (VN) 
Lô đất diện tích 4078,8 m2, thôn Thượng 
Cầm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình   
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng bằng vải (trang phục); tất; cà vạt.  
 

 
(210) 4-2016-01018 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.15.21; A1.1.10; A1.1.2; 26.3.23; 
1.15.3 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH da giày xuất 
khẩu Thành Phát   (VN) 
Lô đất diện tích 4078,8 m2, thôn Thượng 
Cầm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng bằng vải (trang phục); tất; cà vạt.  

 
 

(210) 4-2016-01020 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  

(591) Xanh lá, trắng 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Đồng Tâm  (VN) 
Số 12, ngách 12, ngõ 23, phố Bồ Đề, tổ 

5, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng bọc thực phẩm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu màng bọc thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-01022 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Stada - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-01023 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-01024 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-01025 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; 26.1.5 
(591) Đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH QL Vietnam 
Agroresources  (VN) 
Xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2016-01026 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; 26.1.5 
(591) Đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH QL Vietnam 
Agroresources  (VN) 
Xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 
Ninh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-01027 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Đỏ, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH QL Vietnam 
Agroresources  (VN) 
Xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-01028 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) MACDERMID AGRICULTURAL 

SOLUTIONS, INC.  (US) 
245 Freight Street, Waterbury, 
Connecticut 06702, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt động vật có hại; 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2016-01030 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.4; A3.1.21 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 
điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, tẩu thuốc, thuốc lá để 
nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay thế 
thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho mục 
đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm 
nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các dung 
dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn 
thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt 
tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 
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(210) 4-2016-01031 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.4; A3.1.21 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, tẩu thuốc, thuốc lá để 
nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay thế 
thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho mục 
đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm 
nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các dung 
dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn 
thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt 
tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 

 

 
(210) 4-2016-01032 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tùng Linh  (VN) 
Tầng 2, nhà N8A12, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01033 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tùng Linh  (VN) 
Tầng 2, nhà N8A12, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-01034 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tùng Linh  (VN) 
Tầng 2, nhà N8A12, khu đô thị mới 

Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-01036 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.5; A26.11.12 
(731) KUMIAl CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD.  (JP) 

4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm. 
 

 
(210) 4-2016-01037 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.13; A3.9.24; 26.1.1; 26.1.4 

(731) SHENZHEN GANTEN FOOD & 
BEVERAGE CO. LTD  (CN) 

Level 2-3, Building No.3, Gao Fa 

Technology Park, Long Zhu Industrial 
Area, Bei Huan Road, Nan Shan District, 

Shen Zhen, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước sô-đa; nước uống có gaz; đồ uống không 

chứa cồn; nước khoáng xenxe [đồ uống]; chế phẩm để làm đồ uống; chế phẩm để làm 

nước khoáng; tinh dầu dùng để chế biến đồ uống; nước [đồ uống]. 
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(210) 4-2016-01041 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.1.1; 1.15.23; 26.15.15 

(591) Trắng, tím 

(731) Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy  
(VN) 
18A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn. 

 

 
(210) 4-2016-01042 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.15.15; 24.1.1; 1.15.23 

(591) Trắng, nâu, vàng 

(731) Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy  
(VN) 
18A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.  
 

 
(210) 4-2016-01043 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.1.1; 1.15.23; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy  
(VN) 
18A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa.  
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(210) 4-2016-01044 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy  
(VN) 
18A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát hàng hóa, thư tín. 
 

 
(210) 4-2016-01045 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15 

(591) Trắng, đỏ, đỏ cam 

(731) Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy  
(VN) 
18A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 36: Quỹ đầu tư; dịch vụ cho vay tài chính. 
 
 

(210) 4-2016-01046 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A3.1.22; 3.1.1; 1.5.1; 2.1.1; 2.1.4; 

25.1.25; 25.7.25; 2.7.25; A1.1.10 

(591) Đen, trắng mờ, tím đậm, tím nhạt, tím, 

trắng, vàng nhạt 

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát Việt Pháp   (VN)
680 Quang Trung, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh [đồ uống]; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang; rượu mùi. 
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(210) 4-2016-01048 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Vàng, tím, đen 
(731) Dương Cẩm Biên  (VN) 

Căn hộ 11-03A, tòa nhà Flemington, 184 
Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc bôi ngoài da.  

 

 
(210) 4-2016-01049 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Myolie Trần  (VN) 
Số 2 đường số 13, khu phố 5, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-01050 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) HOME BOX OFFICE, INC.   (US) 

1100 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10036, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa DVD đã được ghi sẵn các chương trình truyền hình nhiều tập; bản ghi hình 

ảnh về các chương trình truyền hình kịch tính nhiều tập; bản ghi âm thanh về các chương 
trình truyền hình kịch tính nhiều tập; bản ghi hình ảnh có thể tải xuống về các chương 
trình truyền hình kịch tính nhiều tập; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được 
dùng cho thiết bị không dây và máy tính cá nhân; các tập tin (file) đa phương tiện có thể 
tải xuống được chứa đựng các tác phẩm nghệ thuật, văn bản, âm thanh, hình ảnh, trò chơi 
và các liên kết web qua internet liên quan đến âm nhạc và truyền hình; đĩa trò chơi viđêô 
và hộp đựng bằng trò chơi viđêô; phần mềm trò chơi viđêô; miếng đệm lót chuột máy vi 
tính; tai nghe vòng qua đầu và tai nghe. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là các chương trình truyền hình kịch tính nhiều tập; 
dịch vụ giải trí tương tác trực tuyến có bản chất là website chứa đựng các ảnh chụp không 
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thể tải xuống được, viđêô, âm thanh và bài diễn thuyết, các đoạn (clip) phim viđêô và các 
tài liệu đa phương tiện khác có nội dung hoặc liên quan đến nội dung của các chương 
trình truyền hình kịch tính nhiều tập. 

 

 
(210) 4-2016-01051 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.11; A2.1.24; A2.1.23; 2.7.23 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, da cam 
(731) ASAHI SOSETSU CO., LTD   (JP) 

1863-1, Miyanaga-machi, Hakusan-shi, 
Ishikawa, 924-0017, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy tẩm bột; máy tẩm bánh mỳ vụn; máy trộn thức ăn dùng cho mục đích 
thương mại.  

 

Nhóm 11: Chảo rán công nghiệp dùng ga; chảo rán công nghiệp dùng điện; lò nướng (lò 
rang/lò nung) công nghiệp dùng ga; lò nướng (lò rang/lò nung) công nghiệp dùng điện; lò 
nấu nướng công nghiệp dùng ga; lò nấu nướng công nghiệp dùng điện.  

 

 
(210) 4-2016-01052 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) ASAHI SOSETSU CO., LTD   (JP) 

1863-1, Miyanaga-machi, Hakusan-shi, 
Ishikawa, 924-0017, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy tẩm bột; máy tẩm bánh mỳ vụn; máy trộn thức ăn dùng cho mục đích 
thương mại.  

 

Nhóm 11: Chảo rán công nghiệp dùng ga; chảo rán công nghiệp dùng điện; lò nướng (lò 
rang/lò nung) công nghiệp dùng ga; lò nướng (lò rang/lò nung) công nghiệp dùng điện; lò 
nấu nướng công nghiệp dùng ga; lò nấu nướng công nghiệp dùng điện. 

 

 
(210) 4-2016-01053 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12; A5.5.20; 

A5.5.21; A5.3.13; 26.11.3 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư thiết bị y tế Việt 
Nam  (VN) 
Số 6A, phố Sơn Tây, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế.  
 

Nhóm 37: Xây dựng bệnh viện; lắp đặt, sửa chữa trang thiết bị y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp.  

 

(210) 4-2016-01054 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Vàng cam, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư y tế Y Việt  (VN) 
Số 69, lô B3, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế.  

 
Nhóm 37: Xây dựng bệnh viện; lắp đặt, sửa chữa trang thiết bị y tế.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp.  

 

 
(210) 4-2016-01055 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xám, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư GO 
HOME   (VN) 
Số 24 đường 24, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý bất động sản; môi giới bất động 

sản; cho thuê bất động sản; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản].  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ; thiết kế xây dựng; tư vấn kiến trúc, thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2016-01056 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A5.3.13; A5.5.20 
(591) Xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Bình 
Phó   (VN) 
Số 24 đường 24, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-01057 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 24.15.1; A20.1.5 
(591) Xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc ROMA  
(VN) 
Số 24 đường 24, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-01058 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.7; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nội thất LAHA  
(VN) 
Số 24 đường 24, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp; trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2016-01059 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

khoa học và công nghệ MITEC  
(VN) 
Tầng 3 - 4, tòa nhà MITEC, lô E2, khu 
đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy in để dùng với máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-01060 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.9; A26.11.12; 26.11.3; 18.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dinh 
dưỡng Thành Quang  (VN) 
Tòa nhà TQN, số 11-15 ngõ 61/4 Lạc 
Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ phân phối và mua bán các sản phẩm sau: sữa bột các loại.  

 

 
210) 4-2016-01061 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dầu khí Kiên Long  (VN) 
Lô B2, ô B3, KDC Phú Hòa 1, phường 
Phú Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 04: Ga nhiên liệu. 
 

Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí nén hoặc khí hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2016-01062 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.23; 26.4.4; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhôm Việt 
Pháp Hà Nội   (VN) 
Đội 9, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2016-01063 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.3.5; A26.11.8; 26.3.23; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhôm Việt 
Pháp Hà Nội   (VN) 
Đội 9, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-01064 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A3.13.18; A3.13.24 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thạch Hãn  (VN) 
Số 69, lô B3, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn, tất cả không còn sống. 
 

Nhóm 31: Động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ hàng hóa rau. củ, quả, tươi, thực phẩm đã qua sơ chế hoặc chế 
biến.  

 

 
(210) 4-2016-01065 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Panelli Quadra Italy - Việt 
Nam   (VN) 
Số 4, ngõ 1, đường Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy nông nghiệp; máy công cụ; máy phát điện; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất.  

 

 
(210) 4-2016-01066 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH máy công 

nghiệp Ningbo Time Việt Nam  
(VN) 
Số 9A26, ngõ 367, đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Bình áp lực bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Bể chứa nước tạo áp suất; bể chứa tạo áp lực nước.  
 

 
(210) 4-2016-01067 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.17; 24.17.25 
(731) Công ty TNHH Kim Hồng   (VN) 

11 đường 11, phường 17, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống. 

 

 
(210) 4-2016-01069 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Trường Đại học Văn Hiến   (VN)

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ hoạt động văn phòng như, sao chụp tài liệu; 

dịch vụ đánh máy chữ, xử lý văn bản; tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân sự. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-01070 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.1.5; A5.3.13; 

A5.5.20; 26.1.1; 20.7.1 
(591) Xanh, trắng, vàng 
(731) Trường Đại học Văn Hiến   (VN)

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh dịch vụ hoạt động văn phòng như, sao chụp tài liệu; 

dịch vụ đánh máy chữ; xử lý văn bản; tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân sự. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
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Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-01071 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 15.7.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

kỹ thuật Thiên Long   (VN) 
259/56/20 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải, máy trộn nguyên liệu thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-01072 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần VOVOS   (VN) 

119 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, máy xay cà phê dùng điện, máy ép trái cây dùng 

điện cho mục đích gia dụng, máy xay sinh tố, máy cắt bánh mỳ, máy băm thịt, máy rót, 
máy pha cà phê dùng điện, máy rang cà phê, hệ thống và thiết bị nấu nướng, máy lọc 
nước, tủ lạnh, cà phê espresso, ca cao, mì sợi dẹt, bánh pudding, sôcôla, mì ống. 

 

 
210) 4-2016-01073 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần VOVOS   (VN) 

119 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê dùng điện; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; 

máy xay sinh tố; máy cắt bánh mỳ; máy băm thịt; máy rót. 

 
Nhóm 11: Máy pha cà phê dùng điện; máy rang cà phê; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu 
nướng; thiết bị lọc nước; tủ lạnh. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy xay cà phê dùng điện, máy ép trái cây dùng điện 
cho mục, đích gia dụng, máy xay sinh tố, máy cắt bánh mỳ, máy băm thịt, máy rót, máy 
pha cà phê dùng điện, máy rang cà phê, hệ thống và thiết bị nấu nướng, máy lọc nước, tủ 
lạnh, cà phê, trà, cacao) bánh kẹo, nước ép hoa quả, nước ngọt (đồ uống), nước khoáng, xi 
rô dùng cho đồ uống, thực phẩm (được chế biến từ rau, củ, thịt, cá, tôm, cua, ốc). 

 

 
(210) 4-2016-01074 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) 1. Phạm Hữu Lộc   (VN) 

692 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

2. Nguyễn Hữu Thị Tường Vi  
(VN) 
Nhà 7.15, chung cư Nhân Phú, đường 
Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn bằng kim loại; ghế bằng kim loại; tủ; kệ; giường.  
 

Nhóm 25: Quân áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các mặt hàng thời trang như 
quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, đèn trang trí, đồ trang trí nội - ngoại thất (bàn, ghế, 
kệ, tủ, giường bằng gỗ, bằng sắt - bằng inox - bằng kim loại), mô hình (bàn, ghế, kệ, tủ, 
giường bằng gỗ - bằng sắt - bằng inox - bằng kim loại) để trang trí. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê - nước giải khát.  

 

 
(210) 4-2016-01075 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần khử trùng 

Nam Việt  (VN) 
Lô C19A đường số 9, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu phân bón. 
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(210) 4-2016-01076 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần khử trùng 

Nam Việt   (VN) 
Lô C19A đường số 9, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-01077 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần khử trùng 

Nam Việt   (VN) 
Lô C19A đường số 9, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-01078 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Anova Milk  

(VN) 
Số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Men sữa dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
 

Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ sơ sinh); men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; đồ uống 
chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; đường từ sữa dùng cho mục đích dược 
phẩm; sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa công thức (dùng cho mục đích y 
tế). 
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Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua; sữa dạng lỏng.  
 

Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).  
 

Nhóm 32: Sữa lạc (đồ uống không chứa cồn).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa bột, sữa đặc, sữa tươi, sữa chua, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, sữa dạng lỏng. 

 

 
(210) 4-2016-01079 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 17.2.25; 25.1.9; 

A25.1.10 
(591) Hồng, xanh, trắng 
(731) Dương Phúc Chính   (VN) 

143/30 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn.  

 

 
(210) 4-2016-01080 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Daehan Motors  

(VN) 
Lô D2, D3, D4, D5, đường số 8, khu 
công nghiệp cơ khí ôtô thành phố Hồ Chí 
Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ (xe tải và xe mô-tô hạng nhẹ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, động cơ cho phương tiện trên bộ, săm, lốp xe, nội thất cho xe 
« tô như: thảm trải sàn, thảm trải ghế, tấm che nắng, thiết bị ghi truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh, thiết bị cảm biến lùi xe, thiết bị dẫn đường, camera hành trình, gối 
xe ô tô, thiết bị cho xe ô tô, phụ tùng cho xe ô tô.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ; rửa xe ô tô; sơn nội và ngoại thất 
cho xe ô tô; đắp lốp xe; trạm phục vụ xe cộ.  
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(210) 4-2016-01081 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH Daehan Motors  
(VN) 
Lô D2, D3, D4, D5, đường số 8, khu 

công nghiệp cơ khí ôtô thành phố Hồ Chí 

Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 

phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ (xe tải và xe mô-tô hạng nhẹ).   

 

Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, động cơ cho phương tiện trên bộ, săm, lốp xe, nội thất cho xe 

« tô như: thảm trải sàn, thảm trải ghế, tấm che nắng, thiết bị ghi truyền và tái tạo âm 

thanh hoặc hình ảnh, thiết bị cảm biến lùi xe, thiết bị dẫn đường, camera hành trình, gối 

xe ô tô, thiết bị cho xe ô tô, phụ tùng cho xe ô tô.   

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ; rửa xe ô tô; sơn nội và ngoại thất 

cho xe ô tô; đắp lốp xe; trạm phục vụ xe cộ.  
 

 
(210) 4-2016-01082 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH Daehan Motors  
(VN) 
Lô D2, D3, D4, D5, đường số 8, khu 

công nghiệp cơ khí ôtô thành phố Hồ Chí 

Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 

phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ (xe tải và xe mô-tô hạng nhẹ).   

 

Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, động cơ cho phương tiện trên bộ, săm, lốp xe, nội thất cho xe 

« tô như: thảm trải sàn, thảm trải ghế, tấm che nắng, thiết bị ghi truyền và tái tạo âm 

thanh hoặc hình ảnh, thiết bị cảm biến lùi xe, thiết bị dẫn đường, camera hành trình, gối 

xe ô tô, thiết bị cho xe ô tô, phụ tùng cho xe ô tô.   

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ; rửa xe ô tô; sơn nội và ngoại thất 

cho xe ô tô; đắp lốp xe; trạm phục vụ xe cộ.  
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(210) 4-2016-01083 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.4; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Lý Thiên Kiêm  

(VN) 
Tổ 3, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, 
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-01085 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phương Nam  (VN) 
366 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-01086 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hà Vân Nhi  (VN) 
Thửa đất 543, tờ bản đồ số 8, khu phố 
Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

 
(210) 4-2016-01087 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.21; A1.13.15; A5.3.15; 2.9.14 
(731) Công ty cổ phần Vinacafe 

Sơn Thành  (VN) 
Thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện 
Tây Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Hồ tiêu; cà phê ; ca cao; chè (trà).  
 

Nhóm 35: Mua, bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: hồ tiêu, hạt điều, cà phê, 
ca cao, chè (trà). 

 

 
(210) 4-2016-01088 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế 

phẩm đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước 
xức tóc; kem đánh răng; chế phẩm dưỡng môi không chứa thuốc (mỹ phẩm); chất khử 
mùi dùng cho người hoặc động vật; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể).  

 

 
(210) 4-2016-01089 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Tín Lợi  (VN) 
D2/15A ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dao rọc giấy (đồ dùng văn phòng), máy dập đinh kẹp (đồ dùng văn 

phòng), kéo cắt giấy (dùng cho văn phòng), cái dập ghim, cái nhổ ghim, cái kẹp ghim, 
dụng cụ bấm dùng để bấm giấy, quần áo, giày, dép, mũ (nón), tất (vớ), bông ráy tai, ống 
hút, bàn chải, dao cạo râu, hàng gốm sứ, mỹ phẩm, nước tẩy rửa.  

 

 
(210) 4-2016-01090 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Ba Con Rồng  (VN) 
60 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn 
Nhì, quận tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2016-01091 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.22; A5.3.13; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, hồng, xanh lá cây, xanh da 

trời, trắng 
(731) Công ty TNHH giấy Cao Phát  

(VN) 
242/8B khu phố Đông Chiêu, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn giấy ướt; khăn giấy.  

 
 

(210) 4-2016-01092 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Nguyễn Ngọc Quang  (VN) 

47A Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn 
Tài, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh 
Thuận 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện gia dụng cụ thể như: bàn là (bàn ủi), máy xay sinh tố, máy 

sấy tóc, nồi cơm điện, máy vắt cam, máy ép trái cây, máy quạt; mua bán hàng điện tử 
như: máy thu hình (ti vi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micro), bộ trộn âm (micxơ), 
đầu thu hình kỹ thuật số và linh kiện/phụ kiện đi kèm; mua bán hàng điện lạnh như: máy 
lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy 
quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và linh kiện/phụ 
kiện đi kèm; mua bán băng trắng, đĩa trắng, máy chụp hình, máy quay phim, máy fax, 
điện thoại, điện thoại di động; mua bán máy vi tính và linh kiện; mua bán quần áo may 
sẵn, vải, sợi, nguyên vật liệu hàng may mặc; mua bán hoa tươi, hoa khô; mua bán văn 
phòng phẩm; mua bán thiết bị viễn thông như: điện thoại và linh kiện/phụ kiện đi kèm; 
mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn 
hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và 
linh kiện/phụ kiện đi kèm; mua bán thiết bị giải trí như: máy ảnh, máy quay phim, máy 
ghi âm và linh kiện/phụ kiện đi kèm; mua bán thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, 
mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh; mua bán đồ gia dụng 
như: quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, 
máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy 
đánh trứng máy làm sữa chua và linh kiện/phụ kiện đi kèm; mua bán thiết bị nhà bếp như: 
nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp ga, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu 
điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước và linh kiện/phụ 
kiện đi kèm; mua bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm vú giả, 
máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và 
chăm sóc sức khoẻ; mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cờ lê, mỏ lết, ổ khoá, 
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két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và linh kiện/phụ kiện đi kèm; 
mua bán hàng điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuỗi đèn ổ cắm điện, công tắc 
điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và linh kiện/phụ kiện đi kèm; mua 
bán hàng may mặc và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, nước giải khát. 

 

 
(210) 4-2016-01094 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Global Tour  

(VN) 
5A Master Building, 155 Hai Bà Trưng, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ đặt chỗ du lịch; hướng dẫn du lịch; văn phòng du lịch; 

sắp xếp chuyến du lịch; đại lý hướng dẫn du lịch.  
 
 

(210) 4-2016-01095 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Global Tour  

(VN) 
5A Master Building, 155 Hai Bà Trưng, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ đặt chỗ du lịch; hướng dẫn du lịch; văn phòng du lịch; 

sắp xếp chuyến du lịch; đại lý hướng dẫn du lịch 
 

 
(210) 4-2016-01096 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Thiên Hoàng 

Nguyên   (VN) 
Tổ 20, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán cưa xích, cắt cỏ, máy nổ, máy phát điện, máy bơm nước, máy nén 
khí, máy phun thuốc trừ sâu, ống phun áp lực, dây thừng, lưới đánh cá và phụ tùng của 
các sản phẩm trên.  

 

 
(210) 4-2016-01097 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt hầm; nước mắm; nước dùng; trái cây, rau và củ quả (được nấu, sấy, chiên, 

bảo quản và đông lạnh); súp ăn liền. 
 

Nhóm 30: Nước tương; gia vị; cháo ăn liền; bột dinh dưỡng ăn liền; tương ớt; tương cà; 
xốt gia vị; các sản phẩm chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, 
cháo, mì (nui). 

 

 
(210) 4-2016-01098 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.3; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH ánh Sáng Mở  

(VN) 
417/24 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán công tắc điện cảm ứng, thiết bị điều khiển công tắc điện, đèn chiếu 

sáng các loại, thiết bị cảm biến, thiết bị giám sát (camera).  
 
 

(210) 4-2016-01099 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH ánh Sáng Mở  

(VN) 
417/24 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán công tắc điện cảm ứng, thiết bị điều khiển công tắc điện, đèn chiếu 
sáng các loại, thiết bị cảm biến, thiết bị giám sát (camera).  

 

 
(210) 4-2016-01100 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thiết kế quảng cáo Ngôi Sao 
Mới  (VN) 
M10-5 Nguyễn Văn Linh, khu phố Sky 
Garden 2, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; cửa hàng bán bánh pizza; dịch vụ 
khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-01101 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty Luật TNHH Xuyên 

Thái Bình Dương  (VN) 
Phòng 102, lầu 1, 32-34 Ngô Đức Kế, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2016-01102 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH ClÐvie  (VN) 

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-01103 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A11.1.18; 26.4.4 

(731) Công ty cổ phần Cà phê Ru 
Nam  (VN) 
Số 442A, tổ 31, đại lộ Bình Dương, khu 

phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê rang; cà phê 

nhân tạo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar).  
 

 
(210) 4-2016-01104 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-01106 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Kim 
Trang  (VN) 
253 Phan Đình Phùng, phường 15, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; đồ đội đầu.  

 

Nhóm 35: Mua bán giày dép, quần áo, đồ đội đầu.  
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210) 4-2016-01107 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.15 
(591) Đỏ 
(731) Phạm Thị út  (VN) 

09 Hoa Lư, phường 12, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; hãng thông tin thương 
mại, đại lý thông tin thương mại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; thông tin về 
thương mại trên internet. 

 

Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử 
cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê máy chủ đặt trang 
web; lập trình máy tính.  

 

(210) 4-2016-01108 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.1.5 
(591) Xám, đỏ 
(731) Phạm Thị út  (VN) 

09 Hoa Lư, phường 12, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; hãng thông tin thương 
mại; đại lý thông tin thương mại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; thông tin về 
thương mại trên internet. 

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử 
cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê máy chủ đặt trang 
web; lập trình máy tính.  

 
 

(210) 4-2016-01109 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; 24.17.5; 

25.1.25 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty CP Công nghệ iSofH  
(VN) 
Tầng 2, số 3, ngõ 55 Lê Đại Hành, 
phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-01110 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Châu Giang  
(VN) 
Số 18 lô 10 khu đô thị Đền Lừ 1 -  
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: công tắc điện.  
 

 
(210) 4-2016-01112 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Tỵ  (VN) 
Số 16 ngách 9/12, tổ 12 đường Trần 
Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: tinh nghệ (thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2016-01113 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh thẫm, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Đức Minh  (VN) 
Xóm Quang, xã Đông Hưng, thành phố 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 29: Nem chua. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) sản phẩm: nem chua. 
 

 
(210) 4-2016-01114 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 7.3.11; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trần Minh Phương  (VN) 
Số 169 Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 
6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ nội thất: giường, tủ, bàn, ghế, kệ; mua bán hàng trang trí nội 
thất.  

 

 
(210) 4-2016-01115 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hiền Thục  (VN) 
282 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc. 

 

 
(210) 4-2016-01116 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hiền Thục   (VN) 
282 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc. 

 

 
(210) 4-2016-01117 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nam á   (VN) 
Số 17, ngõ 221, tổ 8, phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn đựng bằng inox; ống inox; vật liệu xây dựng bằng kim loại; nắp đậy bằng 

kim loại cho đồ chứa đựng; đồ chứa đựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Chậu rửa dùng trong nhà bếp (được gắn cố định); phụ kiện bồn tắm.  
 

 
(210) 4-2016-01119 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 1.15.5; A11.3.3; A11.3.7 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Phở Hai 
Mươi Bốn  (VN) 
135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-01120 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A11.3.3; A11.3.7; 1.15.5; 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sản xuất 
Thương mại Dịch vụ Phở Hai 
Mươi Bốn   (VN) 
135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-01121 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A25.1.10; A11.3.3; A11.3.7; 26.4.2; 

1.15.5 
(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất 
Thương mại Dịch vụ Phở Hai 
Mươi Bốn   (VN) 
135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 

(210) 4-2016-01122 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) OTSUKA KAGU, LIMITED  (JP) 

3-6-11 Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường ngủ; giá để ô; thang bằng gỗ hoặc và chất dẻo; roi mây dạng thô và bán 

thành phẩm; thùng bằng gỗ và chất dẻo; đồ đạc trong nhà; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc 
không bằng kim loại; giá đồ đạc; miếng ngăn bằng gỗ của đồ đạc; cánh cửa cho đồ đạc; 
giá đỡ (đồ đạc); mảnh gương để lợp ngói; gương cầm tay (gương dùng cho trang điểm); 
gương soi ghế ngồi; đồ đạc có thể bơm phồng; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; ghế bằng 
kim loại; ghế đi văng; cái tựa đầu (đồ đạc); giường ngủ bằng gỗ; ghế dài (đồ đạc); vật 
dụng che phủ quần áo (để cất giữ, lưu kho); phụ kiện lắp ráp giường không bằng kim loại; 
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đồ đạc dùng trong văn phòng; tủ phiếu thư mục (đồ đạc); giá sách; giá (đồ đạc), ghế 
trường kỷ; quầy ăn di động (đồ đạc); bàn ăn; ghế bành; tủ đựng quần áo; ghế cao cho trẻ 
em; ghế (ngồi), tủ trưng bày (đồ đạc); bàn dọn đồ uống trà có bánh xe; tủ đựng; quầy thu 
tiền (dạng bàn); bình phong (đồ đạc); bàn để máy tính có bánh xe (đồ đạc); bàn máy chữ; 
bàn; mặt bàn; bàn viết; bàn trang điểm; rèm bằng tre; mành làm từ những thanh gỗ kết lại 
(đồ đạc); mành tre trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng; mành bằng tre; ròng rọc bằng 
chất dẻo cho mành che; đồ trang trí trên tường (không bằng vải dệt); mành che dùng trong 
nhà; tấm rèm bâng hạt cườm để trang trí; cái móc màn; gối dài, đệm; đệm rơm; gối; đệm 
lò xo; nôi có mui bằng mây đan, đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); nệm; vật liệu giữ rèm 
không bẵng vật liệu dệt; thanh ray cho rèm; con lăn cho rèm; vòng treo rèm; thanh treo 
rèm; móc rèm; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào (không bằng kim loại); phụ kiện lắp ráp cửa sổ 
(không bằng kim loại); xe cũi đẩy cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-01125 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 25.3.1 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Tân Mộc Phát  
(VN) 
156 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 

 
(210) 4-2016-01126 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lưu Xuân   (VN) 
Phố 1, phường Đồng Tâm, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén.  
 

Nhóm 29: Mắm tôm; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Tương ớt; nước tương; dấm ăn.  
 

 
(210) 4-2016-01128 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, hồng cánh sen, hồng nhạt, xanh lá 

cây 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại dịch vụ Hồng Ưng  (VN) 
Số 45/75C Trần Huy Liệu, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da; mát-xa (massage) mặt; vật lí trị liệu, 
tắm hơi, xông hơi, xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2016-01129 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược và thiết bị 
y tế Phương Bắc  (VN) 
Xóm 7B, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 
hoặc thú y; thực phẩm cho em bé. 

 
 

(210) 4-2016-01130 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh An Đức  (VN) 
Số 24, ngõ 66, phố Yên Lạc, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm các loại như: bút bi, bút chì, mực nước, thước kẻ, các loại học 
cụ bằng gỗ, vở học sinh.  

 
 

(210) 4-2016-01131 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Vàng cam, đỏ nâu, vàng (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tiến Nhi  (VN) 
Số 40, ngõ 27, đường Tả Thanh Oai, xã 
Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, đồ uống có cồn (trừ bia).   
 
 

(210) 4-2016-01132 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trại 
Bảo Châu    (VN) 
Số 81, ngách 51, ngõ Linh Quang, 
phường Văn Chương, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm.  
 

 
(210) 4-2016-01133 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trại 
Bảo Châu   (VN) 
Số 81, ngách 51, ngõ Linh Quang, 
phường Văn Chương, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt rau, cây ăn quả.  
 

 
(210) 4-2016-01134 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH NYK Việt Nam  
(VN) 
Số 11 Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, quạt điện, nồi cơm điện, bếp từ, bếp gas, ấm đun nước bằng 
điện.  

 

 
(210) 4-2016-01135 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH NYK Việt Nam  
(VN) 
Số 11 Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, quạt điện, nồi cơm điện, bếp từ, bếp gas, ấm đun nước bằng 
điện.  

 

 
(210) 4-2016-01136 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tuấn Hoàng Kiên  (VN) 
Số 168, đường Hồ Nghinh, phường An 
Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-01137 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 26.3.1 

(591) Xanh lá mạ, xanh quân đội, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
622   (VN) 
Đường Lê Hồng Phong, phường Trà An, 

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; tham quan (du lịch); sắp xếp các chuyến du lịch.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; đặt chỗ khách 

sạn; cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2016-01139 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.13.1; A26.1.18; A19.13.21; 26.1.2; 

26.1.4 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh dương

(731) Bệnh viện Bà Rịa  (VN) 
Số 686, đường Võ Văn Kiệt, phường 

Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; bệnh viện.  
 
 

(210) 4-2016-01141 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.11.12; 26.1.1; A3.1.24 

(591) Trắng, xanh lá mạ, xanh lá cây, hồng, 

vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh trại ếch Bảy 
Nữa  (VN) 
Số 3102/PĐ, ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến (thực phẩm được làm từ ếch, lươn, ba ba). 
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(210) 4-2016-01142 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Ghi, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may CHK  (VN) 
C4/34B Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót nam; quần áo lót nữ.  

 

 
(210) 4-2016-01143 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A24.7.23; 24.7.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Đức Dũng  
(VN) 
47/8A ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho động cơ xe máy, xe ô tô; dầu nhớt dùng cho công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-01144 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Đức Dũng  
(VN) 
47/8A ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho động cơ xe máy, xe ô tô; dầu nhớt dùng cho công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-01145 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Đen, cam đậm, cafe sữa 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Visimex  (VN) 
Tầng 4, toà nhà Gemadept Building, 108 
phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu; mua bán các loại nông sản như: quế, hồi, tiêu, điều, cà phê, 

sắn lát, gừng, ớt, củ hành, củ tỏi, dứa, dưa chuột, cà chua, ngô hạt. 

 

Nhóm 40: Gia công; chế biến các loại nông sản như; quế, hồi, tiêu, điều, cà phê, sắn lát, 

gừng, ớt, củ hành, củ tỏi, dứa, dưa chuột, cà chua, ngô hạt.  
 

 
(210) 4-2016-01147 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Lanka  (VN) 
Phòng 3.37, tầng 3, tòa nhà The Prince 

Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Lát trái cây sấy khô; khoanh khoai tây rán giòn; lát khoai tây rán giòn; dưa 

muối; rau muối; hạt đã chế biến.  

 

Nhóm 30: Cà phê; bánh kẹo; bánh put-đing; trà; mì sợi; miến.  
 
 

(210) 4-2016-01148 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Nuôi 
trồng Thủy sản Hạ Long   (VN)
Số 8 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Bột đạm thủy phân từ cá và dịch đạm thủy phân từ cá.  
 
 

(210) 4-2016-01149 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.5; A13.3.7 

(591) Vàng, cam, đen, đỏ, hồng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hoài Đăng  (VN) 
Lộ số 252, khóm Sở Tại A, phường Vĩnh 

Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống (phục vụ tại chỗ).  
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(210) 4-2016-01150 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật VIBA  
(VN) 
36 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống có gas; đồ uống không chứa cồn.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 

họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2016-01151 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  
(591) Xanh, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Hùng 
Thắng   (VN) 
A7 VT40 tập thể Bưu điện, ngõ 84 Ngọc 

Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo mầm non.  

 

 
(210) 4-2016-01152 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 

Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-01153 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01154 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01155 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-01156 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Sơn   (VN) 
I7-I8, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01157 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01158 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01159 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01160 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01161 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01162 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Trần Văn Kiên   (VN) 

Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1328 

(210) 4-2016-01163 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Trần Văn Kiên   (VN) 

Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01164 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Trần Văn Kiên   (VN) 

Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-01165 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Tipharco  (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2016-01172 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng vệ sinh, chất làm 

sạch cơ thể và kem đánh răng; dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà 

phòng vệ sinh, chất làm sạch cơ thể và kem đánh răng. 

 

Nhóm 44: Tư vấn sắc đẹp; cung cấp thông tin về sắc đẹp; tư vấn sắc đẹp, cụ thể là giới 

thiệu sản phẩm, màu sắc, và cách thức trang điểm sau khi đánh giá tình trạng da của 

khách hàng. 
 

 
(210) 4-2016-01173 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 6.1.2; 26.3.1 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần đường Biên 
Hòa  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa I, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; cồn thực phẩm.  

 

Nhóm 30: Đường; mật rỉ. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống); nước ngọt (đồ uống); nước trái 

cây; nước tinh khiết đóng chai.  

 

Nhóm 35: Thu mua mía cây; mua bán vật tư nông nghiệp, phân bón, đường; bán buôn chè 

(trà), sữa và sản phẩm sữa, sắt, thép, nhôm, inox; bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng chuyên doanh, lưu 

động hoặc tại chợ; đại lý bán lẻ xăng, dầu, nhớt (trừ dầu nhớt cặn).  

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn phát triển vùng nguyên liệu (cây mía); mua bán bất động sản; đầu 

tư tài chính.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; dịch vụ bảo trì, bảo 

dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp.  

 

Nhóm 39: Mua bán điện; dịch vụ kho bãi; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ đóng 

gói.  

 

Nhóm 40: Gia công, chế tạo cơ khí; sản xuất điện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ cơ giới hóa trồng và chăm sóc cây mía, dịch vụ trồng mía.  
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(210) 4-2016-01174 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần mía đường 

Thành Thành Công Tây Ninh  
(VN) 
Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; cồn thực phẩm. 
 

Nhóm 29: Sữa đậu nành.  

 
Nhóm 30: Mật rỉ; bánh kẹo; đường.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống); nước ngọt (đồ uống); nước trái 
cây; nước tinh khiết đóng chai.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn.  
 

Nhóm 35: Bán buôn sắt, thép, nhôm, inox, nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa và 

mủ cao su), thực phẩm công nghệ, đường, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông 
nghiệp; mua bán vật tư nông nghiệp, phân bón; bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng chuyên doanh; đại 
lý các sản phẩm nêu trên; quản lý sản xuất liên quan đến ngành điện, đường và cồn thực 

phẩm (quản lý kinh doanh).  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ, văn phòng, nhà ở; đầu tư tài chính.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp; xây dựng công 

trình dân dụng; xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi; dịch vụ đóng gói; truyền tải và phân phối điện; vận tải hàng 

hóa bằng đường bộ.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 

ngầm).  
 

Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế kỹ thuật công nghệ; lập dự án liên quan đến ngành điện, đường 

và cồn thực phẩm.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2016-01175 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.7; 5.5.4; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Nâu, vàng, nâu, nâu nhạt, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH Da Đẹp Hội Ngộ  

(VN) 
215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; dịch vụ xoa bóp (massage); dịch vụ tư vấn làm đẹp; dịch 
vụ chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2016-01176 (220) 13.06.2014 

(641) 4-2014-13313 (441) 25.03.2016 
(531) A25.7.21; 26.3.1; 26.4.2; 7.1.6 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đào Trung Hưng  
(VN) 
259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; chậu; chậu giặt; xô; giá nhỏ đặt 
trên bàn để đựng gia vị. 

 

 
(210) 4-2016-01177 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 21.1.17 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, xanh lá, đen, 

trắng 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH BGV  (VN) 

Y12 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi cờ; thẻ chơi bài; bài lá; đồ chơi; trò chơi đông người; trò chơi trí tuệ.  
 
 

(210) 4-2016-01179 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) GINSANA SA  (CH) 

Via Mulini, 6934 Bioggio, Switzerland  
(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực phẩm 
và chất ăn kiêng dùng trong y tế hoặc dùng trong thú y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ 
sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu băng bó; vật liệu để hàn răng và 
sáp nha khoa; thuốc tiệt trùng; chất diệt sâu hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2016-01180 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Onedeli  (VN) 
57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; cửa hàng thức ăn nhanh; quán bún bò; 

dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện); dịch vụ ăn 
uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2016-01181 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Trắng, xám, đỏ 
(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới nhà ở 

và cho thuê chỗ ở; sắp xếp cho thuê căn hộ; định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền cho 
thuê bất động sản; cho thuê và hợp đồng cho thuê bất động sản và nhà ở, dịch vụ kinh 
doanh căn hộ, tòa nhà cao tầng, nhà ở, nhà công cộng, dãy phòng, căn hộ và bất động sản 
khác; quản lý danh mục đầu tư; quản lý danh mục vốn đầu tư bất động sản; dịch vụ quản 
lý các căn hộ cho thuê; quản lý, tư vấn mở rộng, định giá, quản lý và phối hợp dự án; tất 
cả liên quan đến bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà; dịch vụ đầu tư tài chính; đầu tư tài 
sản; dịch vụ môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý tài sản; đầu tư bất động 
sản; dịch vụ ủy thác đầu tư; điều hành ủy thác đầu tư; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; 
dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ quản lý ủy thác đầu tư; dịch vụ thiết lập ủy thác đầu tư; 
dịch vụ phân tích và đánh giá tài chính; định giá tài chính; dịch vụ huy động vốn, huy 
động vốn cho bất động sản; dịch vụ nộp thuế, thuế hàng hóa và dịch vụ và nghĩa vụ tài 
chính, tất cả dịch vụ kể trên liên quan đến bất động sản, tài sản cố định, tài sản và/hoặc 
chỗ ở chuẩn bị báo cáo cho những dịch vụ nói trên; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn 
cho những dịch vụ nói trên, tất cả thuộc nhóm 36. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở tạm thời; nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời 
(khách sạn/nhà trọ); cung cấp chỗ ở tạm thời như là nhà ở, khách sạn và phòng; cung cấp 
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tiện nghi cho các triển lãm, hội nghị, hội thảo; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng, phục vụ ăn uống và bàn tiệc; dịch vụ chuỗi nhà 
hàng; quán ăn tự phục vụ, quán cà phê, quán rượu nhỏ, hiệu cà phê giải khát, cửa hàng cà 
phê và phòng trà; tất cả thuộc nhóm 43. 

 

 
(210) 4-2016-01182 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới nhà ở 

và cho thuê chỗ ở; sắp xếp cho thuê căn hộ; định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền cho 
thuê bất động sản; cho thuê và hợp đồng cho thuê bất động sản và nhà ở, dịch vụ kinh 
doanh căn hộ, tòa nhà cao tầng, nhà ở, nhà công cộng, dãy phòng, căn hộ và bất động sản 
khác; quản lý danh mục đầu tư; quản lý danh mục vốn đầu tư bất động sản; dịch vụ quản 
lý các căn hộ cho thuê; quản lý, tư vấn mở rộng, định giá, quản lý và phối hợp dự án; tất 
cả liên quan đến bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà; dịch vụ đầu tư tài chính; đầu tư tài 
sản; dịch vụ môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý tài sản; đầu tư bất động 
sản; dịch vụ ủy thác đầu tư; điều hành ủy thác đầu tư; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; 
dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ quản lý ủy thác đầu tư; dịch vụ thiết lập ủy thác đầu tư; 
dịch vụ phân tích và đánh giá tài chính; định giá tài chính; dịch vụ huy động vốn, huy 
động vốn cho bất động sản; dịch vụ nộp thuế, thuế hàng hóa và dịch vụ và nghĩa vụ tài 
chính, tất cả dịch vụ kể trên liên quan đến bất động sản, tài sản cố định, tài sản và/hoặc 
chỗ ở chuẩn bị báo cáo cho những dịch vụ nói trên; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn 
cho những dịch vụ nói trên, tất cả thuộc nhóm 36.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở tạm thời; nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời 
(khách sạn/nhà trọ); cung cấp chỗ ở tạm thời như là nhà ở, khách sạn và phòng; cung cấp 
tiện nghi cho các triển lãm, hội nghị, hộ thảo; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng, phục vụ ăn uống và bàn tiệc; dịch vụ chuỗi nhà 
hàng, quán ăn tự phục vụ, quán cà phê, quán rượu nhỏ, hiệu cà phê giải khát, cửa hàng cà 
phê và phòng trà; tất cả thuộc nhóm 43. 

 

 
(210) 4-2016-01183 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Trắng, xám, xanh dương đậm 
(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1334 

(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới nhà ở 
và cho thuê chỗ ở; sắp xếp cho thuê căn hộ; định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền cho 
thuê bất động sản; cho thuê và hợp đồng cho thuê bất động sản và nhà ở, dịch vụ kinh 
doanh căn hộ, tòa nhà cao tầng, nhà ở, nhà công cộng, dãy phòng, căn hộ và bất động sản 
khác; quản lý danh mục đầu tư; quản lý danh mục vốn đầu tư bất động sản; dịch vụ quản 
lý các căn hộ cho thuê; quản lý, tư vấn mở rộng, định giá, quản lý và phối hợp dự án; tất 
cả liên quan đến bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà; dịch vụ đầu tư tài chính; đầu tư tài 
sản; dịch vụ môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý tài sản; đầu tư bất động 
sản; dịch vụ ủy thác đầu tư; điều hành ủy thác đầu tư; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; 
dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ quản lý ủy thác đầu tư; dịch vụ thiết lập ủy thác đầu tư; 
dịch vụ phân tích và đánh giá tài chính; định giá tài chính; dịch vụ huy động vốn, huy 
động vốn cho bất động sản; dịch vụ nộp thuế, thuế hàng hóa và dịch vụ và nghĩa vụ tài 
chính, tất cả dịch vụ kể trên liên quan đến bất động sản, tài sản cố định, tài sản và/hoặc 
chỗ ở chuẩn bị báo cáo cho những dịch vụ nói trên; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn 
cho những dịch vụ nói trên, tất cả thuộc nhóm 36.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở tạm thời; nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời 
(khách sạn/nhà trọ); cung cấp chỗ ở tạm thời như là nhà ở, khách sạn và phòng; cung cấp 
tiện nghi cho các triển lãm, hội nghị, hội thảo; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng, phục vụ ăn uống và bàn tiệc; dịch vụ chuỗi nhà 
hàng, quán ăn tự phục vụ, quán cà phê, quán rượu nhỏ, hiệu cà phê giải khát, cửa hàng cà 
phê và phòng trà; tất cả thuộc nhóm 43. 

 

 
(210) 4-2016-01184 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới nhà ở 

và cho thuê chỗ ở; sắp xếp cho thuê căn hộ; định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền cho 
thuê bất động sản; cho thuê và hợp đồng cho thuê bất động sản và nhà ở, dịch vụ kinh 
doanh căn hộ, tòa nhà cao tầng, nhà ở, nhà công cộng, dãy phòng, căn hộ và bất động sản 
khác; quản lý danh mục đầu tư; quản lý danh mục vốn đầu tư bất động sản; dịch vụ quản 
lý các căn hộ cho thuê; quản lý, tư vấn mở rộng, định giá, quản lý và phối hợp dự án; tất 
cả liên quan đến bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà; dịch vụ đầu tư tài chính; đầu tư tài 
sản; dịch vụ môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý tài sản; đầu tư bất động 
sản; dịch vụ ủy thác đầu tư; điều hành ủy thác đầu tư; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; 
dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ quản lý ủy thác đầu tư; dịch vụ thiết lập ủy thác đầu tư; 
dịch vụ phân tích và đánh giá tài chính; định giá tài chính; dịch vụ huy động vốn, huy 
động vốn cho bất động sản; dịch vụ nộp thuế, thuế hàng hóa và dịch vụ và nghĩa vụ tài 
chính, tất cả dịch vụ kể trên liên quan đến bất động sản, tài sản cố định, tài sản và/hoặc 
chỗ ở chuẩn bị báo cáo cho những dịch vụ nói trên; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn 
cho những dịch vụ nói trên, tất cả thuộc nhóm 36.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1335 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở tạm thời; nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời 
(khách sạn/nhà trọ); cung cấp chỗ ở tạm thời như là nhà ở, khách sạn và phòng; cung cấp 
tiện nghi cho các triển lãm, hội nghị, hội thảo; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng, phục vụ ăn uống và bàn tiệc; dịch vụ chuỗi nhà 
hàng, quán ăn tự phục vụ, quán cà phê, quán rượu nhỏ, hiệu cà phê giải khát, cửa hàng cà 
phê và phòng trà; tất cả thuộc nhóm 43. 

 

 
(210) 4-2016-01185 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Trắng, xám, xanh lá cây đậm 
(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới nhà ở 
và cho thuê chỗ ở; sắp xếp cho thuê căn hộ; định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền cho 
thuê bất động sản; cho thuê và hợp đồng cho thuê bất động sản và nhà ở, dịch vụ kinh 
doanh căn hộ, tòa nhà cao tầng, nhà ở, nhà công cộng, dãy phòng, căn hộ và bất động sản 
khác; quản lý danh mục đầu tư; quản lý danh mục vốn đầu tư bất động sản; dịch vụ quản 
lý các căn hộ cho thuê; quản lý, tư vấn mở rộng, định giá, quản lý và phối hợp dự án; tất 
cả liên quan đến bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà; dịch vụ đầu tư tài chính; đầu tư tài 
sản; dịch vụ môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý tài sản; đầu tư bất động 
sản; dịch vụ ủy thác đầu tư; điều hành ủy thác đầu tư; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; 
dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ quản lý ủy thác đầu tư; dịch vụ thiết lập ủy thác đầu tư; 
dịch vụ phân tích và đánh giá tài chính; định giá tài chính; dịch vụ huy động vốn, huy 
động vốn cho bất động sản; dịch vụ nộp thuế, thuế hàng hóa và dịch vụ và nghĩa vụ tài 
chính, tất cả dịch vụ kể trên liên quan đến bất động sản, tài sản cố định, tài sản và/hoặc 
chỗ ở chuẩn bị báo cáo cho những dịch vụ nói trên; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn 
cho những dịch vụ nói trên, tất cả thuộc nhóm 36.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở tạm thời; nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời 
(khách sạn/nhà trọ); cung cấp chỗ ở tạm thời như là nhà ở, khách sạn và phòng; cung cấp 
tiện nghi cho các triển lãm, hội nghị, hộ thảo; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng, phục vụ ăn uống và bàn tiệc; dịch vụ chuỗi nhà 
hàng, quán ăn tự phục vụ, quán cà phê, quán rượu nhỏ, hiệu cà phê giải khát, cửa hàng cà 
phê và phòng trà; tất cả thuộc nhóm 43. 
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(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới nhà ở 

và cho thuê chỗ ở; sắp xếp cho thuê căn hộ; định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền cho 

thuê bất động sản; cho thuê và hợp đồng cho thuê bất động sản và nhà ở, dịch vụ kinh 

doanh căn hộ, tòa nhà cao tầng, nhà ở, nhà công cộng, dãy phòng, căn hộ và bất động sản 

khác; quản lý danh mục đầu tư; quản lý danh mục vốn đầu tư bất động sản; dịch vụ quản 

lý các căn hộ cho thuê; quản lý, tư vấn mở rộng, định giá, quản lý và phối hợp dự án; tất 

cả liên quan đến bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà; dịch vụ đầu tư tài chính; đầu tư tài 

sản; dịch vụ môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý tài sản; đầu tư bất động 

sản; dịch vụ ủy thác đầu tư; điều hành ủy thác đầu tư; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; 

dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ quản lý ủy thác đầu tư; dịch vụ thiết lập ủy thác đầu tư; 

dịch vụ phân tích và đánh giá tài chính; định giá tài chính; dịch vụ huy động vốn, huy 

động vốn cho bất động sản; dịch vụ nộp thuế, thuế hàng hóa và dịch vụ và nghĩa vụ tài 

chính, tất cả dịch vụ kể trên liên quan đến bất động sản, tài sản cố định, tài sản và/hoặc 

chỗ ở chuẩn bị báo cáo cho những dịch vụ nói trên; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn 

cho những dịch vụ nói trên, tất cả thuộc nhóm 36.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở tạm thời; nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời 

(khách sạn/nhà trọ); cung cấp chỗ ở tạm thời như là nhà ở, khách sạn và phòng; cung cấp 

tiện nghi cho các triển lãm, hội nghị, hội thảo; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do 

nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng, phục vụ ăn uống và bàn tiệc; dịch vụ chuỗi nhà 

hàng, quán ăn tự phục vụ, quán cà phê, quán rượu nhỏ, hiệu cà phê giải khát, cửa hàng cà 

phê và phòng trà; tất cả thuộc nhóm 43. 
 

 
(210) 4-2016-01188 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.1 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
ý MỸ  (VN) 
Đường số 8, khu công nghiệp Nhơn 

Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch men; gạch [vật liệu chịu lửa]; gạch vuông lát nền, không bằng kim 

loại dùng cho xây dựng; ngói, không bằng kim loại; tấm ốp tường, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán: gạch, gạch men, gạch (vật liệu chịu lửa), gạch vuông lát nền (không 

bằng kim loại dùng cho xây dựng), ngói (không bằng kim loại), tấm ốp tường (không 

bằng kim loại), gốm (vật liệu xây dựng), sứ (vật liệu xây dựng), thủy tinh (dùng trong xây 

dựng). 
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(210) 4-2016-01189 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A25.7.21; 26.7.25 

(591) Nâu, trắng, vàng cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Homefloor  (VN) 
Số LK 15/12, khu tái định cư Ngô Thì 

Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng như: sàn gỗ, gỗ lát sàn, ván sàn, 

kính xây dựng, gạch, xi măng, giấy dán tường, đá nhân tạo, vách ngăn không bằng kim 

loại.  
 

 
(210) 4-2016-01191 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH Vi Phong Việt 
Nam  (VN) 
1B - Q38, phố Nguyễn An Ninh, phường 

Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 07: Cẩu tháp; vận thăng lồng; bồn trộn bê tông; cần phân phối bê tông; cổng trục; 

cầu trục. 
 

 
(210) 4-2016-01192 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(591) Xám, xanh cô ban 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại cửa Long Dương  
(VN) 
Thôn Văn Trung (NR: Hà Quang 

Dương), xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép.  
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(210) 4-2016-01193 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 

ánh Trăng  (VN) 
BD2-4 khu Mỹ Phát, Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-01197 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) BIOHIT OYJ  (FI) 

Laippatie 1, Fl-00880 Helsinki, Finland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-01198 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.8; 5.7.3; 25.1.6; 25.1.15 
(591) Trắng, vàng, xanh, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bia Hà Nội - 
Hải Dương  (VN) 
Phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2016-01200 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.21; 26.4.1; 26.3.1; A15.9.11 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và giải trí Dragon League  
(VN) 
25A Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1339 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục); dịch vụ giải trí; tổ chức cuộc 
thi sắc đẹp; sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ trường nội trú; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu 
diễn; cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc 
giáo dục); huấn luyện (đào tạo); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức điều 
khiển buổi hòa nhạc; sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; dịch vụ điều chỉnh nhạc (DJ); 
dịch vụ lồng tiếng; dịch vụ lồng nhạc; biên tập băng hình; dàn dựng băng hình; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; tạo ra tài liệu xuất 
bản điện tử; dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ làm trò tiêu khiển; dịch vụ giải trí; thông tin 
giải trí; sản xuất trừ phim quảng cáo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục); trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sỹ; dịch vụ 
trường quay, dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; nhà hát ca múa 
nhạc; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ dàn nhạc giao hưởng; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích giải trí; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); lập kế hoạch cho buổi 
tiệc (giải trí); sản xuất phim trên băng hình; sản xuất phim video; hãng phim truyền hình; 
sản xuất nhạc; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương 
trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng chương trình 
biểu diễn; dịch vụ karaoke, cung cấp dịch vụ hát karaoke; cung cấp xuất bản phẩm trực 
tiếp không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; giải trí qua truyền 
thanh; giải trí qua đài truyền thanh; dịch vụ phòng thu âm; trường nội trú; dịch vụ viết 
kịch bản phim, kịch; dàn dựng buổi biểu diễn; sản xuất buổi biểu diễn; dịch vụ trường 
quay điện ảnh; giảng dạy; giải trí trên truyền hình; trình diễn sân khấu; dịch vụ đại lý bán 
vé (giải trí); tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục và văn hóa; nhiếp ảnh; dàn dựng 
băng video; ghi băng video; thu băng video; ghi băng hình. 

 

 
(210) 4-2016-01201 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.5; 26.1.6; 26.3.1; A15.9.11 
(591) Nâu, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và giải trí Dragon League  
(VN) 
25A Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục); dịch vụ giải trí; tổ chức cuộc 

thi sắc đẹp; sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ trường nội trú; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu 
diễn; cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc 
giáo dục); huấn luyện (đào tạo); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức điều 
khiển buổi hòa nhạc; sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; dịch vụ điều chỉnh nhạc (DJ); 
dịch vụ lồng tiếng; dịch vụ lồng nhạc; biên tập băng hình; dàn dựng băng hình; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; tạo ra tài liệu xuất 
bản điện tử; dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ làm trò tiêu khiển; dịch vụ giải trí; thông tin 
giải trí; sản xuất trừ phim quảng cáo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục); trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sỹ; dịch vụ 
trường quay, dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; nhà hát ca múa 
nhạc; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ dàn nhạc giao hưởng; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích giải trí; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); lập kế hoạch cho buổi 
tiệc (giải trí); sản xuất phim trên băng hình; sản xuất phim video; hãng phim truyền hình; 
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sản xuất nhạc; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương 
trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng chương trình 
biểu diễn; dịch vụ karaoke, cung cấp dịch vụ hát karaoke; cung cấp xuất bản phẩm trực 
tiếp không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; giải trí qua truyền 
thanh; giải trí qua đài truyền thanh; dịch vụ phòng thu âm; trường nội trú; dịch vụ viết 
kịch bản phim, kịch; dàn dựng buổi biểu diễn; sản xuất buổi biểu diễn; dịch vụ trường 
quay điện ảnh; giảng dạy; giải trí trên truyền hình; trình diễn sân khấu; dịch vụ đại lý bán 
vé (giải trí); tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục và văn hóa; nhiếp ảnh; dàn dựng 
băng video; ghi băng video; thu băng viđêô; ghi băng hình.  

 

 
(210) 4-2016-01202 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Thu Thảo  (VN) 
38/15 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; mặt nạ dưỡng da; kem rửa mặt; kem tắm 
trắng; sữa tắm trắng.  

 

 
(210) 4-2016-01203 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; A1.1.10; A2.5.23; A2.5.24 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hoa Hồng 
Việt  (VN) 
Số 124/2 đường Ama Khê, phường Tân 
Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; chế phẩm để làm nước uống có ga; xi rô dùng cho đồ uống; 
nước [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; đồ uống không cồn.  

 
 

(210) 4-2016-01204 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, đen, nâu, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Toàn 
Phúc  (VN) 
197 B Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 

(210) 4-2016-01205 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(300) 40-2015-0064081 28.08.2015 KR 

(531) A26.11.12; 1.15.23 

(591) Xanh dương 

(731) SOLUM CO., LTD.    (KR) 

3-ho B-dong 150, Maeyeong-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ cấp điện; thiết bị nạp ắc quy/sạc pin; bộ nắn điện; bảng chỉ báo điện tử; 

nhãn điện tử cho hàng hóa; bảng mạch điện tử; chip [mạch tích hợp]; mô đun cho linh 

kiện điện tử; bộ điều hướng kỹ thuật số; bộ điều hướng kỹ thuật số truyền hình; bộ điều 

hướng kỹ thuật số cho thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình và sau đó chuyển dữ liệu hình 

ảnh và âm thanh lên màn hình ti vi (set-top box); bộ điều hưởng mặt đất; bảng giá điện tử.  
 

 

(210) 4-2016-01206 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(300) 41-2015-0040863 28.08.2015 KR 

(531) A26.11.12; 1.15.23 

(591) Xanh 

(731) SOLUM CO., LTD.    (KR) 

3-ho B-dong 150, Maeyeong-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông 

cho mục đích bán lẻ; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ cửa hàng bán sỉ 

thiết bị truyền thông kỹ thuật số, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, chất bán dẫn, 

phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính, bộ cấp điện, bộ điều hướng kỹ thuật số, 

bảng chỉ báo điện tử, bảng giá điện tử; trung tâm thương mại tổng hợp qua internet liên 

quan đến máy và thiết bị viễn thông, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, chất bán 

dẫn, phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính, bộ cấp điện, bộ điều hưởng kỹ 

thuật số, bảng chỉ báo điện tử, bảng giá điện tử; đại lý xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2016-01207 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(300) 40-2015-0064082 28.08.2015 KR 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) SOLUM CO., LTD.   (KR) 

3-ho B-dong 150, Maeyeong-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ cấp điện, thiết bị nạp ắc quy/sạc pin; bộ nắn điện; bảng chỉ báo điện tử; 

nhãn điện tử cho hàng hóa, bảng mạch điện tử; chip [mạch tích hợp]; mô đun cho linh 
kiện điện tử; bộ điều hưởng kỹ thuật số; bộ điều hưởng kỹ thuật số truyền hình; bộ điều 
hưởng kỹ thuật số cho thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình và sau đó chuyển dữ liệu hình 
ảnh và âm thanh lên màn hình ti vi (set-top box), bộ điều hưởng mặt đất; bảng giá điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-01208 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(300) 41-2015-0040864 28.08.2015 KR 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) SOLUM CO., LTD.  (KR) 

3-ho B-dong 150, Maeyeong-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông 

cho mục đích bán lẻ; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ cửa hàng bán sỉ 
thiết bị truyền thông kỹ thuật số, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, chất bán dẫn, 
phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính, bộ cấp điện, bộ điều hưởng kỹ thuật số, 
bảng chỉ báo điện tử, bảng giá điện tử; trung tâm thương mại tổng hợp qua internet liên 
quan đến máy và thiết bị viễn thông, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, chất bán 
dẫn, phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính, bộ cấp điện, bộ điều hưởng kỹ 
thuật số, bảng chỉ báo điện tử, bảng giá điện tử; đại lý xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2016-01209 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Tím, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Huân  (VN) 
102 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch thương mại; mua bán hoa tươi.  
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(210) 4-2016-01210 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.9.1; 1.17.11 

(591) Tím, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Huân  (VN) 
102 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch thương mại; mua bán hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2016-01211 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành 
Hiếu  (VN) 
Số 07, ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, 

huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng, bạc; đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền [đồ 

trang sức, đồ kim hoàn].  

 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
 

 
(210) 4-2016-01212 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A25.1.10; 25.1.9 

(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
VIMEX  (VN) 
02 Thi Sách, toà nhà Hoa Lâm, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột mỳ; tinh bột cho thực phẩm; sản phẩm làm từ ngũ cốc.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: gạo; bột mỳ; tinh bột cho thực phẩm; các sản phẩm làm từ 

ngũ cốc.  
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(210) 4-2016-01213 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH Xây Dựng Và 
Thương Mại Đức Nam  (VN) 
Tổ dân phố Dộc, phường Tây Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Khung xương bằng inox.  

 

Nhóm 19: Thạch cao; gạch; ván sàn gỗ; trần nhà không bằng kim loại; vách ngăn không 

bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-01214 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.1.1; 26.4.7 

(591) Xanh tím than, vàng, đỏ 

(731) Đỗ Đình Chiến  (VN) 
Thôn Đại Phú II, xã Phi Mô, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nhôm, kính, sắt, thép, inox.  
 

 
(210) 4-2016-01215 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Instytut Dermokosmetykãw 
IDEEPHARM spãlka z 
ograniczona 
odpowiedzialnoscia   (PL) 
ul. Jugowicka 10 30-443 Krakãw Poland 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu xả; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội; kem mỹ phẩm; nước 

thơm mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-01216 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Laboratorium Kosmetykãw 
Naturalnych Farmona 
spãlka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia    (PL) 
ul Jugowicka 10c 30-443 Krakãw 

Poland  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu xả; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội; kem mỹ phẩm; nước 

thơm mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-01217 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Laboratorium Kosmetykãw 
Naturalnych Farmona 
spãlka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia    (PL) 
ul Jugowicka 10c 30-443 Krakãw 

Poland  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu xả; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội; kem mỹ phẩm; nước 

thơm mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-01218 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Laboratorium Kosmetykãw 
Naturalnych Farmona 
spãlka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia    (PL) 
ul Jugowicka 10c 30-443 Krakãw 

Poland   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu xả; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội; kem mỹ phẩm; nước 

thơm mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-01219 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) Laboratorium Kosmetykãw 
Naturalnych Farmona 
spãlka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia     (PL) 
ul Jugowicka 10c 30-443 Krakãw 

Poland    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu xả; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội; kem mỹ phẩm; nước 

thơm mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2016-01220 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Laboratorium Kosmetykãw 
Naturalnych Farmona 
spãlka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia   (PL) 
ul Jugowicka 10c 30-443 Krakãw 

Poland 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu xả; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội; kem mỹ phẩm; nước 
thơm mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-01221 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Laboratorium Kosmetykãw 
Naturalnych Farmona 
spãlka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia   (PL) 
ul. Jugowicka 10c 30-443 Krakãw 

Poland 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu xả; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội; kem mỹ phẩm; nước 

thơm mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-01222 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Laboratorium Kosmetykãw 

Naturalnych Farmona 
spãlka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia   (PL) 
ul. Jugowicka 10c 30-443 Krakãw 
Poland 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu xả; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội; kem mỹ phẩm; nước 

thơm mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-01223 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và công nghệ môi 
trường Dương Nhật   (VN) 
119 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát có khiêu vũ; quán rượu, bia; nhà hàng ăn uống, 

quán ăn, hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác do nhà hàng thực hiện; 
cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ 
tiệc, hội họp, đám cưới) do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-01224 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.5; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH Nutri - Pharma 

USA  (VN) 
710-712 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-01225 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường.  

 

 
(210) 4-2016-01226 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) ZHEJIANG SHIJING TOOLS CO., 

LTD.   (CN) 
Jiangbin Industrial Zone, Tongqin Town, 
Wuyi, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cưa; máy khắc trổ; búa điện; máy cắt; dụng cụ cầm tay, 

không vận hành thủ công; máy phát điện; máy sơn; máy khí nén; thiết bị hàn dùng điện; 
thiết bị rửa. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ mài; dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; dụng cụ làm vườn [công 
cụ cầm tay thao tác thủ công]; dụng cụ lột da động vật; lao móc để đâm cá; bộ dụng cụ 
cắt, sửa móng tay; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay dùng điện; dụng cụ cắt ống [công cụ cầm 
tay]; dụng cụ khắc, chạm trổ [công cụ cầm tay]; dụng cụ cắt. 

 
Nhóm 09: Thiết bị đo khoảng cách; thiết bị xác định đường chân trời; thước thuỷ chuẩn; 
dụng cụ đo; máy kinh vĩ; thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
quang học; hòn chì của dây dọi; bộ dò; thiết bị sạc cho ắc quy điện. 

 

 
(210) 4-2016-01227 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) RIVER LIGHT V, L.P.  (US) 

11 West 19th Street, 7th Floor, New 
York, NY 10011 United States 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tờ giấy [văn phòng phẩm]; giấy sáp; khăn lau bằng giấy; vật phẩm bằng bìa 

cứng; bìa cứng đã gập bằng giấy; giấy vệ sinh; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp 
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[được in]; văn phòng phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của 
nghệ sỹ, cụ thể là, khuôn cho đất nặn, đĩa đựng màu nước cho hoạ sỹ; bút lông để vẽ; máy 
chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ dùng giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; vật liệu bằng chất dẻo dùng cho mục đích đóng gói (không thuộc 
các nhóm khác), cụ thể là, vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo [dùng để bọc 
hoặc đóng gói], màng mỏng bằng chẩt dẻo dùng để bao gói; chữ in; bản in đúc; giấy bao 
gói; túi bằng giấy dùng để bao gói; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; sổ tay; kẹp tài liệu [đồ 
dùng văn phòng]; catalô; lịch; giấy nhớ; bìa bọc hộ chiếu; hộp bút; bút chì; sách; biển 
hiệu quảng cáo bằng bìa cứng hoặc giấy.  

 

 
(210) 4-2016-01228 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; 26.1.1; A26.1.16; A26.1.18 
(731) RIVER LIGHT V, L.P.   (US) 

11 West 19th Street, 7th Floor, New 
York, NY 10011 United States 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tờ giấy [văn phòng phẩm]; giấy sáp; khăn lau bằng giấy; vật phẩm bằng bìa 

cứng; bìa cứng đã gập bằng giấy; giấy vệ sinh; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp 
[được in]; văn phòng phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của 
nghệ sỹ, cụ thể là, khuôn cho đất nặn, đĩa đựng màu nước cho hoạ sỹ; bút lông để vẽ; máy 
chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ dùng giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; vật liệu bằng chất dẻo dùng cho mục đích đóng gói (không thuộc 
các nhóm khác), cụ thể là, vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo [dùng để bọc 
hoặc đóng gói], màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; chữ in; bản in đúc; giấy bao 
gói; túi bằng giấy dùng để bao gói; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; sổ tay; kẹp tài liệu [đồ 
dùng văn phòng]; catalô; lịch; giấy nhớ; bìa bọc hộ chiếu; hộp bút; bút chì; sách; biển 
hiệu quảng cáo bằng bìa cứng hoặc giấy.  

 

(210) 4-2016-01230 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Trảo Thị Lộc  (VN) 
347 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc (Hairdressing salons).  

 

 
(210) 4-2016-01231 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Trảo Thị Lộc  (VN) 
347 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1350 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc (Hairdressing salons).  
 

 
(210) 4-2016-01232 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.1.1; 26.1.4; A3.7.24; 

A3.9.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ COLOR Việt  (VN) 
286 Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 40: In ấn. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tạo lập và duy trì trang web cho người khác.  
 

 
(210) 4-2016-01233 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH may LYBI   (VN) 

24 đường số 33, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót nữ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ lót nữ.  
 
 

(210) 4-2016-01234 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.5.20 
(731) Diệp Cẩm Nga  (VN) 

194 Dương Tử Giang, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu nhuộm tóc; dầu gội; dầu xả; sữa tắm; sữa rửa mặt; mỹ phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: dầu nhuộm tóc, dầu gội, dầu xả, sữa tắm, sữa rửa mặt, mỹ phẩm, xà 
phòng, kem làm trắng da, nước xức tóc, tinh dầu thơm. 
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(210) 4-2016-01235 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải và 
thương mại An Thiên Phúc  
(VN) 
227 Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; nước đá để làm lạnh và để ăn (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ chuyển tiền.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng xe ô tô tuyến cố 
định, vận tải hành khách bằng taxi, cho thuê kho bãi, bến xe, dịch vụ vận chuyển hàng 
hóa, bưu phẩm và bưu kiện bằng ô tô. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ phòng hát karaoke, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa (tổ chức 
gặp mặt, giao lưu) và hoạt động nghệ thuật, sân khấu, âm nhạc.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, giải khát (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ khách sạn, nhà 
hàng ăn uống, nhà nghỉ.  

 

 
(210) 4-2016-01236 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Sỹ Hồng  (VN) 
Phòng 2102, tòa nhà A1, CC Vinaconex 
1, số 289A Khuất Duy Tiến, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là tư vấn pháp luật; dịch vụ tư vấn và đại diện pháp lý 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ đại diện pháp lý bảo vệ quyền lợi 
ích của các cá nhân, tổ chức trước các cơ quan hành chính, toà án và trọng tài; các dịch vụ 
pháp lý khác theo quy định của pháp luật thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2016-01237 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 8.1.1; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
1.6   (VN) 
Số 103, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 
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(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh bao; bánh kẹo; gia vị; cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-01238 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.11; 26.1.2; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Vàng, nâu, trắng, xanh lá cây 
(731) Ngô Văn Hoàn -  chủ cửa hàng 

bánh ngọt Thanh Hương HP  
(VN) 
Trịnh Xá, xã Thiên Hương, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Hoàng Giao và 

cộng sư (HOANG GIAO & 
PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo; bánh kẹo; bánh pa tê, bánh nướng, bánh 

hấp; bánh gatô nhỏ [bánh ngọt].  
 

 
(210) 4-2016-01239 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.4; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Cửa hàng Xuân Dũng  (VN) 
385/A8 Nguyễn Văn Cừ, khu vực 2, 
phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-01240 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Pac   (VN) 
3/200 Nhị Tân I, xã Tân Thới Nhì, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Đồ hộp cá và thủy sản; đồ hộp rau quả; nước ép (dùng để nấu ăn thuộc nhóm 

này); Thủy hải sản và cá đông lạnh; rau quả đông lạnh; nước cốt dừa đóng lon; cùi dừa 
(cơm dừa). 

 
Nhóm 30: Cà phê; thạch rau câu (dạng bánh kẹo); thạch dừa (dạng bánh kẹo). 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép từ cà chua (đồ uống); nước ép rau quả (đồ uống).   
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Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: đồ hộp cá và thủy sản, đồ hộp rau quả, nước ép (dùng để nấu ăn), ra quả đông 
lạnh, thủy hải sản và cá đông lạnh, nước ép rau quả dùng để nấu ăn, cà phê, nước ép trái 
cây, nước ép từ cà chua, nước ép hoa quả đồ uống, cùi dừa (cơm dừa), nước cốt dừa, thạch 
dừa.  

 

 
(210) 4-2016-01241 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Ngô Diệu Linh  (VN) 
Số 8, ngõ 126 Kim Ngưu, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-01242 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.1; A1.5.3; 26.1.2; 9.5.18 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Thăng 
Long  (VN) 
250 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giầy, dép, mũ, khăn (trang phục).  
 

Nhóm 35: Quản lý thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, hàng may mặc, giày 
dép, mũ khăn. 

 

 
(210) 4-2016-01243 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.1; A1.5.3; 26.1.2; 9.5.18 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Thăng 
Long  (VN) 
250 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giầy, dép, mũ, khăn (trang phục).  
 

Nhóm 35: Quản lý thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, hàng may mặc, giày 
dép, mũ khăn. 
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(210) 4-2016-01244 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.21; 24.15.3; A14.3.7; 14.3.1; 

A14.3.2 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng và quảng cáo 
Phương Tuấn   (VN) 
Số 72 Trần Phú, phường 2, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2016-01245 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hàng B.B.Q  (VN) 
Số 1.1 tầng 1, khu A thuộc khu dịch vụ 
thương mại Cao ốc Phú Hoàng Anh - giai 
đoạn 1, số 9 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 
 

(210) 4-2016-01246 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hàng B.B.Q  (VN) 
Số 1.1 tầng 1, khu A thuộc khu dịch vụ 
thương mại Cao ốc Phú Hoàng Anh - giai 
đoạn 1, số 9 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-01247 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 7.1.24; A7.1.11; 24.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lê Minh Phúc  (VN) 
467E/37 Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Hệ thống phòng trộm, chạy điện; thiết bị báo cháy; thiết bị kiểm tra khí ga; 
thiết bị ghi hình, thiết bị báo động; thiết bị dò khói. 

 

 
(210) 4-2016-01248 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 (540) 

  

(731) Lê Thị Bích Phụng  (VN) 
38/18 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim; dịch vụ dạy 

nghề chụp ảnh và quay phim.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê đồ cưới; dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới).  

 

 
(210) 4-2016-01249 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.1; 5.3.9; A5.5.20 

(731) Công ty TNHH Quốc tế 
Redluck   (VN) 
18/A8/11 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 

tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2016-01250 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH YAMAKEN 
APPAREL Việt Nam  (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp An Đồng, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2016-01251 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1; 1.5.15 
(591) Trắng, đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Toàn Năng  (VN) 
17D Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động 

cơ; dầu công nghiệp; chất bôi trơn, dầu nhờn, dầu để bôi trơn, dầu động cơ. 
 

 
(210) 4-2016-01252 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A3.7.24; 3.7.6 
(591) Hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Lực   (VN) 
Cụm 3, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo lót phụ nữ, áo khoác ngoài phụ nữ khi mặc ở nhà 

khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo dài phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; quần áo bó 
sát người bằng vải lanh, quần áo mặc trong bằng vải lanh; quần áo ngủ; quần lót, quần 
đùi. 

 

 
(210) 4-2016-01253 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.7.2; A3.7.24; 26.1.2; 1.15.23; 26.1.5; 

26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xuất nhập khẩu 
Việt Phát  (VN) 
Số 123BT02 - 97 Bạch Đằng, phường Hạ 
Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 04: Antraxit, than gầy, than cứng); than đá; than cám [nhiên liệu], than cốc; than 
non, than nâu, than bùn; than bùn [nhiên liệu]. 

 

Nhóm 06: Thỏi thép đúc [luyện kim]; thép cán thô [luyện kim]; phôi thép; thép đúc; 
quặng sắt; quặng kim loại; titan. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản], quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; 
thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; đánh giá bất 
động sản. 
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Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; khai thác mỏ; 
xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình. 

 
Nhóm 39: Vân tải bằng ô tô; vận tải hàng hoá [bằng đường thuỷ], kho hàng hoá; dịch vụ 
vận chuyển bằng xà lan; vận tải đường biển. 

 

 
(210) 4-2016-01254 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16; 3.7.17 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Phúc   (VN) 
Cụm 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô, túi xách tay, túi thể thao; túi du lịch, ví tiền, ví bỏ túi. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần lót, quần đùi, giày; áo thun ngắn, áo phông ngắn 
tay, áo dệt kim ngắn tay, áo bành tô, áo choàng, áo khoác ngoài; quần đùi, quần ngắn của 
đàn ông, quần lót. 

 

 
(210) 4-2016-01255 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) YFENG GROUP LIMITED   (HK) 

Flat/Rm B 8/F Chong Ming Bldg 72 
Cheung Sha Wan Rd Kl Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; vật lý trị liệu; dịch vụ hộ lý; thẩm mỹ viện; 

dịch vụ trang điểm; tư vấn sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2016-01257 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.1; A26.4.24; 26.4.10 
(731) Nguyễn Thành Nam   (VN) 

Thôn 7, xã Quảng Minh, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khoá đào tạo từ xa; 

khảo thí giáo dục; xuất bản sách; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục.  
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(210) 4-2016-01258 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
HiTV   (VN) 
Số 30 phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh quản lý giao dịch (bao gồm quản lý giao dịch kinh doanh 
lĩnh vực quảng cáo, quản lý giao dịch kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử chức năng 
văn phòng (bao gồm, sao chụp tài liệu, biên tập số liệu thống kê, xử lý văn bản).  

 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế dịch vụ thú y chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật 
dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  

 
 

(210) 4-2016-01260 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.4.7 (540) 

  

(731) Võ Khắc Giáp  (VN) 
206/2/23 Lê Văn Quới, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm: bồn tắm; vòi nước; vòi hoa sen; bồn rửa tay, bộ xả lavabo. 
 

 
(210) 4-2016-01261 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn mỹ nghệ 
Minh Phát  (VN) 
Số 21 Khu phố Hòa Long, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; chế phẩm 
nhuộm; chế phẩm cắn màu; sơn chống thấm. 

 

Nhóm 19: Bột bả trong nhà và ngoài trời dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-01262 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.2.7; 14.1.13; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Vàng cam, đen 

(540) 

  

(731) Đào Duy Hội  (VN) 
Tổ 2, khu vực 7, phường Trần Quang 
Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  
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(511)   Nhóm 18: Balô; túi xách; ví đựng tiền; vali; da động vật; vật liệu giả da. 
 

Nhóm 25: Quần áo; áo khoác; giày dép; thắt lưng (dây nịt); mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2016-01263 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.11 
(591) Màu xanh dương, nâu xám và trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 
Mỹ Hưng  (VN) 
386 Chiến Lược, KP8, phuờng Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Phấn để đánh dấu: phấn cho thợ may, phấn viết. 

 
 

(210) 4-2016-01264 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hải Mạnh  (VN) 
Thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà).  
 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà); xuất nhập khẩu chè (trà); đại lý ký gửi chè (trà).  
 

 
(210) 4-2016-01265 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Trần Thị Mười  (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-01266 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01267 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-O3a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-01268 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dưực phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01269 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01270 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Xanh tím than, vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị khoa học kỹ thuật 
Vĩnh Hưng   (VN) 
62 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ tùng, máy khai khoáng, 

máy xây dựng, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và biến thế điện, thiết bị phân phối 
và điều khiển điện, thiết bị chiếu sáng, máy dệt, máy may, da giày, máy văn phòng, người 
máy, máy công cụ, trang thiết bị, dụng cụ y tế, trang thiết bị giáo dục: kinh doanh (mua 
bán) hệ thống trang thiết bị xử lý rác thải, lò đốt rác, hệ thống trang thiết bị xử lý nước 
thải, thiết bị an toàn giao thông, thiết bị trắc địa, thiết bị quan trắc môi trường, móc móc, 
thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị phân tích dùng trong phòng thí nghiệm, thiết bị dùng 
trong nông nghiệp, công nghiệp, khai thác khoáng sản, công nghiệp năng lượng, công 
nghiệp luyện kim, công nghiệp chế tạo máy, công nghiệp hóa chất, công nghiệp thực 
phẩm, công nghiệp điện tử - tin học, công nghiệp chế tạo xe, công nghiệp dệt may, công 
nghiệp đóng tàu, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm 
chức năng; kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy; buôn bán 
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cung cấp các thiết bị, máy móc khoa học trong các lĩnh vực như môi trường, thiết bị cho 
phòng thí nghiệm, máy và trang thiết bị y tế, hóa chất dùng cho phòng thí nghiệm và các 
thiết bị, dụng cụ sử dụng trong trường học, dạy nghề như, đồ chơi và học liệu; mua bán 
băng đĩa, phần mềm máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2016-01271 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGlMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01272 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-01273 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-01274 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 2.9.19; 2.9.14; A26.11.8

(591) Xanh, đỏ, đen, vàng, trắng, xanh tím 

than 

(731) Công ty cổ phần O2 Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 

(210) 4-2016-01275 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 2.9.22 

(591) Trắng, vàng, vàng nâu, nâu, xanh tím 

than, đỏ, xanh tím, xanh, trắng đục 

(731) Công ty cổ phần O2 Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-01276 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.3.1; 2.3.5; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh nhạt, đen, vàng ghi, trắng, 

đỏ nhạt, nâu, xanh tím than, đỏ, xanh 
tím, xanh, ghi 

(731) Công ty cổ phần O2 Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01277 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01278 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần Giải Pháp 

Thanh Toán Việt Nam  (VN) 
Phòng 804A, số 22 phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; nghiệp vụ thanh toán [tài 

chính]; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng. 
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Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng mạng 
máy tính; thư điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2016-01279 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Giải Pháp 

Thanh Toán Việt Nam   (VN) 
Phòng 804A, số 22 phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; nghiệp vụ thanh toán [tài 

chính]; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên Internet; thông tin liên lạc bằng mạng 
máy tính; thư điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2016-01280 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.3.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Đạt  (VN) 
21 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mô tô; mua bán vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng; truyền 
thông quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01281 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.17.11 
(591) Trắng, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế HOANGSA  
(VN) 
Số 5, nghách 20, ngõ 105 Doãn Kế 
Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2016-01282 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.17.11; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế HOANGSA  
(VN) 
Số 5, ngách 20, ngõ 105 Doãn Kế Thiện, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01284 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, cam, vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Việt Vũ  (VN) 
49 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt ống dạng vuông hoặc tròn, sắt lá, thép 

ống dạng vuông hoặc tròn, thép lá, nhôm lá, thanh nhôm dạng vuông hoặc tròn. 
 

 
(210) 4-2016-01285 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8; 9.7.1; 2.1.1; A17.2.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Nhật  (VN) 
ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, thắt lưng (dây nịt), mũ (nón), mắt kính.  

 

 
(210) 4-2016-01286 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2 
(591) Đỏ cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lâm Huỳnh Thủy Tiên  (VN) 
ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, ba lô, túi xách, lều trại (mang đi được).  
 

 
(210) 4-2016-01287 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A8.5.25; A11.3.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Kiều Hạnh  (VN) 
46/14 Thạch Lam, phường Phú Thọ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-01288 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Đông Phong  (VN) 
124/35/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; quản lý 
kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; quảng cáo thương mại trên truyền hình. 

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; truyền hình; truyền hình qua vệ tinh; dịch vụ bảng tin điện tử; 
hãng thông tấn; hãng tin tức.  

 
 

(210) 4-2016-01289 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 24.9.1 
(591) Tím hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ nghệ 
Đông Sơn  (VN) 
Tổ 21, phường Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh nước hoa tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2016-01290 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn HQC  (VN) 
Số 337, đường Trường Chinh, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn và phân tích tài chính; tư vấn quản lý điều hành tài chính; tư vấn 

ổn định tài chính doanh nghiệp; huy động vốn cho các dự án kinh doanh kêu gọi vốn đầu 
tư; tư vấn kinh doanh bất động sản; tư vấn đầu tư.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tư vấn pháp lý; hoạt động tố tụng, giải quyết tranh 
chấp đại diện pháp lý; tư vấn sở hữu công nghiệp, bản quyền tác giả; hợp đồng cung cấp; 
trao đổi các thông tin chuyên ngành về các dịch vụ pháp lý và thực hành phát triển luật 
pháp quốc gia và quốc tế. 

 

 
(210) 4-2016-01291 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.22; 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; 

26.4.2; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-

TECHNISCHE 
HANDELSGESELLSCHAFT MBH  
(DE) 
Baerler Strasse 100, 47441 Moers, 
Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là thuốc lá điếu và thuốc lá điếu có đầu lọc; vật 

dụng cho người hút thuốc; diêm.  
 
 

(210) 4-2016-01292 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.9; 7.3.11; 7.5.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Legalfix Việt Nam  (VN)
Tầng 1, Đơn Nguyên 2, tòa nhà CT1 
trung tầng, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, 
đường Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình I, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; khảo sát kinh doanh thương 

mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh 

doanh; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
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giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quan hệ công 
chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, 
ngân hàng, bất động sản]; môi giới chứng khoán và trái phiếu; quản lý tài chính. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi 

[giáo dục hoặc giải trí]; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến. 

 

Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch 
vụ hoà giải; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ 

nghiên cứu pháp luật; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; tư vấn trong lĩnh vực an ninh; quản 

lý quyền tác giả. 
 

 
(210) 4-2016-01293 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1; A26.11.9; 7.3.11; 7.5.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Legalfix Việt Nam  
(VN) 
Tầng 1, Đơn Nguyên 2, tòa nhà CT1 
trung tầng, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, 

đường Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình I, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; khảo sát kinh doanh thương 

mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh 

doanh; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quan hệ công 
chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, 

ngân hàng, bất động sản]; môi giới chứng khoán và trái phiếu; quản lý tài chính.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; tổ chức và điều khiển hội nghị 

chuyên đề; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi 

[giáo dục hoặc giải trí]; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến.  

 
Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch 

vụ hoà giải; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ 

nghiên cứu pháp luật; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; tư vấn trong lĩnh vực an ninh; quản 
lý quyền tác giả. 
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(210) 4-2016-01294 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) YUNBENSUN AGRICULTURAL 

DEVELOPMENT CO., LTD   (CN) 

Room 12, Floor6, No.12 

Building,Junhaozhongyangdajie 

Residential Quarter, Tianma Road, 

Mengzi City, Yunnan Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt [ngũ cốc]; cây trồng; động vật sống; quả tươi; rau tươi; hạt [hạt giống].  
 

 
(210) 4-2016-01295 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.3.20; A5.3.13; 26.1.1; 1.15.23 

(591) Xanh, đen, trắng, xám 

(731) Công ty TNHH Kiwiana Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà Dp17 khu biệt thự Song Lập 

Vườn Dragon Parc, 18B - Dân cư Phú 

Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước 

Kiến, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán 

rượu (quán bar); dịch vụ khách sạn; quán cà phê tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2016-01296 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A18.1.9; 26.4.2; 25.5.2 

(591) Trắng, xanh, cam 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Bình  (VN) 
B2/20A quốc lộ 1A, ấp 2, xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cấp tiền cho vay để mua xe ô tô.  
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(210) 4-2016-01297 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Quán Nướng 
Con Bò Cười  (VN) 
C1/21 - C1/23 đường Phạm Hùng, ấp 4A, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn. 

 

 
(210) 4-2016-01298 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(731) ORIENTUS INDUSTRY SDN BHD  

(MY) 
4, Jalan Dato Yunus 1, Kawasan 
Perindustrian Dato Yunus Sulaiman, 
Lima Kedai, 81120 Skudai, Johor, 
Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Dầu chống ăn mòn: dầu chống gỉ; sơn dùng cho ô tô; hợp phần phủ có đặc tính 

không thấm nước (sơn hoặc dầu); sơn phủ; sơn mài; sơn; sơn lót; lớp phủ dạng xịt (sơn); 
sơn dùng cho xe máy; chất pha loãng sơn; màu vàng nghệ (chất màu); dầu thông (chất 
pha loãng sơn).  

 

 
(210) 4-2016-01300 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) ACER INCORPORATED    (TW) 

7F.-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan 
Dist., Taipei City 10541, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi 

tính cầm tay; máy vi tính để bàn; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay có thể truy nhập vào 
internet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử, và dữ liệu số khác; 
điện thoại di động và phần mềm của nó để sử dụng trong chơi, tổ chức, tải xuống, truyền, 
thao tác và xem lại các tập tin âm thanh, và các tập tin truyền thông; phần mềm máy vi 
tính để truy nhập, duyệt qua và tìm kiếm các cơ sở dữ liệu trực tuyến; bộ chứa để định 
dạng, định vị, tạo nhóm, phân bố và quản lý thông tin và kết nối đến các máy vi tính chủ 
và phần mềm máy vi tính nối giữa người sử dụng mạng truyền thông điện tử; thiết bị có 
sẵn để tải sách điện tử, nhật báo, tập san, thư tin tức, báo chí, tạp chí và các ấn phẩm điện 
tử.  
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(210) 4-2016-01301 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) ACER INCORPORATED    (TW) 

7F.-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan 
Dist., Taipei City 10541, Taiwan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi 

tính cầm tay; máy vi tính để bàn; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay có thể truy nhập vào 
internet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử, và dữ liệu số khác; 
điện thoại di động và phần mềm của nó để sử dụng trong chơi, tổ chức, tải xuống, truyền, 
thao tác và xem lại các tập tin âm thanh, và các tập tin truyền thông; phần mềm máy vi 
tính để truy nhập, duyệt qua và tìm kiếm các cơ sở dữ liệu trực tuyến; bộ chứa để định 
dạng, định vị, tạo nhóm, phân bố và quản lý thông tin và kết nối đến các máy vi tính chủ 
và phần mềm máy vi tính nối giữa người sử dụng mạng truyền thông điện tử; thiết bị có 
sẵn để tải sách điện tử, nhật báo, tập san, thư tin tức, báo chí, tạp chí và các ấn phẩm điện 
tử. 

 

 
(210) 4-2016-01302 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) ACER INCORPORATED    (TW) 

7F.-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan 
Dist., Taipei City 10541, Taiwan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi 

tính cầm tay; máy vi tính để bàn; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay có thể truy nhập vào 
internet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử, và dữ liệu số khác; 
điện thoại di động và phần mềm của nó để sử dụng trong chơi, tổ chức, tải xuống, truyền, 
thao tác và xem lại các tập tin âm thanh, và các tập tin truyền thông; phần mềm máy vi 
tính để truy nhập, duyệt qua và tìm kiếm các cơ sở dữ liệu trực tuyến; bộ chứa để định 
dạng, định vị, tạo nhóm, phân bố và quản lý thông tin và kết nối đến các máy vi tính chủ 
và phần mềm máy vi tính nối giữa người sử dụng mạng truyền thông điện tử; thiết bị có 
sẵn để tải sách điện tử, nhật báo, tập san, thư tin tức, báo chí, tạp chí và các ấn phẩm điện 
tử. 

 

 
(210) 4-2016-01303 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.3.1 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Truyền 
thông Mục tiêu   (VN) 
Số 98, đường số 40, khu dân cư Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2016-01304 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.11.5; 26.1.2 
(591) Nâu sậm, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Essna  (VN) 
299/36 đường Bình Thành, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2016-01305 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.12.1; 1.3.1; 4.3.9; 26.1.2 
(591) Vàng kim, vàng đồng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nước ép Phúc Hà  
(VN) 
Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc 
Bình, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu thanh long lên men, đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2016-01306 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hoá dầu 
Vĩnh Phúc  (VN) 
166 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, thành phố 
Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn như: dầu; nhớt.  

 

 
(210) 4-2016-01307 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoá dầu 
Vĩnh Phúc  (VN) 
166 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, thành phố 
Cần Thơ 
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(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn như: dầu; nhớt. 
 

 
(210) 4-2016-01308 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoá Dầu 
Vĩnh Phúc   (VN) 
166 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 

Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, thành phố 

Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn như: dầu; nhớt. 
 

 
(210) 4-2016-01309 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A25.3.3; 25.5.25; A19.13.21; 5.5.16; 

A5.5.21 

(591) Xanh, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Hoa 
Sen   (VN) 
43 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống 

Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2016-01310 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.9; 3.7.17; A3.7.24; 26.3.23 

(731) ACHIMAY ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 

1F., No. 20, Lane 125, Pinghe St., Sihu 

Township, Changhua County 514, 

Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 12: Yên xe đạp; khung xe đạp; ghi đông xe đạp; bơm xe đạp; vỏ bọc yên xe đạp; xe 

đạp.  
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(210) 4-2016-01311 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.3.1; A25.1.10; A26.11.8; 3.5.1; 

1.15.11; A3.5.24 
(731) TXRH INTERNATIONAL IP, LLC  

(US) 
211 East 7th Street, Suite 620, Austin, 
Texas 73301, U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu, bao gồm cả dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống mang về.  
 

 
(210) 4-2016-01312 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 9.7.1; A9.7.17; 1.17.25 
(731) TXRH INTERNATIONAL IP, LLC  

(US) 
211 East 7th Street, Suite 620, Austin, 
Texas 73301, U.S.A  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu, bao gồm cả dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống mang về.  
 

 
(210) 4-2016-01313 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; A11.1.5; A26.11.9; 26.7.25 
(591) Cam, vàng 

(540) 

  

(731) Đinh Văn Thành  (VN) 
1214 - CT5 - DN2 - Đô Thị Mỹ Đình 2, 
Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2016-01314 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.5.1; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh, xanh lá, xanh da trời, xanh biển, 

đỏ 

(540) 

 

(731) Đinh Văn Thành  (VN) 
1214 - CT5, DN2, Đô Thị Mỹ Đình 2, 
Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại, chức năng văn 
phòng.  

 

 
(210) 4-2016-01316 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; 1.5.1 
(591) Xám, xanh dương, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Triệu Phú Lộc  (VN) 
46 khu phố Ông Đông, phường Tân 
Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ hoặc bằng vật liệu giả gỗ: giường, ghế, bàn, tủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ nội thất bằng gỗ hoặc bằng vật liệu giả gỗ, như giường, ghế, bàn, 
tủ. 

 

 
(210) 4-2016-01317 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vật Tư Tổng Hợp 
Việt  (VN) 
Số 10, phố Cửa Đông, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Đèn đi-ốt phát quang (LED), đi-ốt la de bán dẫn (LD), đi-ốt quang học, màn 
hiển thị bằng đi-ốt phát quang (LED).  

 
Nhóm 35: Mua bán hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng cụ thể là: đèn điện; bóng 
đèn điện; đèn chiếu sáng hoạt động bằng năng lương mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời; 
pin năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2016-01318 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.5; 24.13.1; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Mini 

Pharma   (VN) 
Số 340 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho nha khoa; dược phẩm dùng cho người; dược phẩm dành 
cho thú y; đồ uống y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ dược phẩm, đồ uống y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, 
chế phẩm vitamin, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-01320 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-01321 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH US Pharma USA.  

(VN) 
Lô B1 - 10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2016-01323 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; 26.15.15; 26.1.4 
(591) Xanh dương, vàng, cam, đen 
(731) Công ty cổ phần nhân lực 

BCC  (VN) 
45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Văn phòng giới thiệu việc làm; dịch vụ xuất khẩu lao động; tư vấn tổ chức và 

quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; mua bán phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2016-01324 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(731) Lữ Đồng Lợi  (VN) 

332 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm.  
 

 
(210) 4-2016-01325 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Trần Thị Thanh Thủy  (VN) 

ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống: quán phở, quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2016-01326 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ thuật Nhật Đại   (VN) 
362/83/19 Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 09: Tủ điện (tủ chứa hệ thống điện); thang cáp điện; máng cáp điện; bộ ngắt mạch 
điện; bộ đóng mạch điện.   

 
 

(210) 4-2016-01327 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 10.3.7; A5.11.5 
(591) Đỏ, xanh dương, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH Hoa Mặt Trời  

(VN) 
Ngã 3, QL 20, thôn Phú Tân, xã Phú 
Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 31: Hoa tươi; trái cây tươi; rau quả tươi; cây giống; hạt giống.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, tiếp thị, mua bán, xuất nhập khẩu: hoa tươi, trái cây tươi, rau quả 
tươi, cây giống, hạt giống. 

 

 
(210) 4-2016-01328 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 21.1.17; 15.1.13 
(591) Đỏ, tím, xanh dương, xanh lá cây, vàng, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại các 
sản phẩm thiết bị máy móc xử 
lý thông dụng Quảng Bách  
(VN) 
Số 20, đường số 19C, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc và thiết bị dùng cho: phòng thí nghiệm công nghiệp, thiết bị 

đo lường và kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm, máy đo độ chiếu sáng, máy đo màu, máy 
kiểm tra lão hóa sản phẩm, máy móc và thiết bị ngành in. 

 

 
(210) 4-2016-01329 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.15.15; 10.3.10 
(591) Tím, vàng nâu, vàng, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH Three O+   (VN) 

93/43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu; mua bán: đồ dùng gia đình: máy ép, máy xay sinh tố, máy xay 

thịt, máy đánh trứng, nồi cơm điện, nồi áp suất, ấp siêu tốc, bếp ga, bếp điện từ, bếp hồng 
ngoại, lò vi sóng, lò nướng, máy giặt, máy điều hòa, máy nước nóng, máy hút bụi, máy 

mát - xa, máy sấy tóc, bàn ủi, máy kẹp tóc, kéo, dao, móc phơi đồ, móc treo tường, chén, 

bát, đĩa, đũa, thìa (muỗng), dĩa (nĩa), ly, đế lót ly, hộp đựng đũa thìa (muỗng), kệ để dao, 
hũ đựng gia vị, nồi, chảo, rổ, chổi, cây lau nhà, sọt rác, thảm, bàn ghế, kệ sách, tủ đựng áo 

quần, đèn, ổ cắm điện, ổ khóa; đồ dùng nhà vệ sinh: bồn tắm, bồn cầu, bồn rửa mặt, vòi 

hoa sen, vòi xịt, dụng cụ hút bồn cầu, dụng cụ hút bồn rửa mặt; hóa mỹ phẩm: mỹ phẩm, 
nước hoa, son môi, mascara, chì kẻ mắt, chì kẻ môi, cọ đánh phấn, phấn má hồng, kem 

nền, kem che khuyết điểm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, khoáng dưỡng ẩm cho da dạng xịt 

(mỹ phẩm), mặt nạ dưỡng da, kem trị mụn (mỹ phẩm), kem trị nám (mỹ phẩm), kem 
chống nắng, phấn rôm, xà phòng, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, dầu ủ tóc, kem tẩy tế bào 
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chết, kem đánh răng, nước súc miệng, nước rửa chén, bột giặt, nước giặt, nước xả vải, 
nước tẩy vải, nước lau nhà, nước vệ sinh nhà cầu, sáp thơm; đồ dùng cho trẻ em: tã giấy, 

tã dán, khăn giấy, khăn ướt, bình sữa, cọ rửa bình sữa, dụng cụ hút sữa, núm vú, nôi, cũi 

gỗ, xe đẩy, nhiệt kế; áo quần, giầy dép, mũ nón, mắt kính, đồng hồ, túi xách, ba lô, cặp, 
tất vớ, thắt lưng, cà vạt, dây cột tóc, băng đô, nơ cài tóc, bóp ví, khăn, chiếu, chăn, nệm, 

gối, áo gối, áo mưa, ô dù, gương, lược; văn phòng phẩm: bút viết, thước kẻ, chì màu, tẩy, 

giấy màu, giấy, bấm vở, kẹp giấy, đinh bấm vở, bìa đựng hồ sơ, sách, báo, vở, sổ tay, usb, 
quà lưu niệm, đồ chơi, thú nhồi bông, búp bê, bình hoa; điện thoại, máy tính để bàn, máy 

tính xách tay, máy tính bảng, máy tính, máy in, máy photocopy, máy ảnh, máy quay 
phim, ti vi, dàn âm thanh, đầu đĩa, camera chống trộm, máy chiếu, kệ để ti vi, giá đỡ điện 

thoại, gậy chụp ảnh tự sướng, ốp lưng điện thoại, túi chống sốc, miếng dán màn hình điện 

thoại; bánh, kẹo, đường, sữa, gạo, bột ngũ cốc, mì chính, bột nêm, muối, nước mắm, nước 
tương, tương ớt, dầu ăn, mì ăn liền, trà, cà phê, yến sào, nước yến, thực phẩm chức năng, 

nấm linh chi.  
 

 
(210) 4-2016-01330 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A25.7.7 

(591) Đen, xám, vàng 
(731) Công ty TNHH MERCI CAFE   (VN)

17/6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp; dịch vụ trang điểm dịch vụ cắt sửa móng tay. 
 

 
(210) 4-2016-01332 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  

(SG) 

150, Beach Road, #15-01, Gateway 
West, Singapore 189720 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được; dầu dừa; dầu đậu tương; dầu hạt cọ; dầu cọ; dầu hạt 

cải; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ (shortening); bơ thực vật; dầu thực vật 
được chế biến dưới dạng bơ (mỡ ăn); dầu vanaspati - dầu thực vật được este hóa nội phân 

tử có thể ăn được; dầu thực vật được hydro hóa; dầu bơ (butter oil); mứt ướt; nước quả nấu 
đông (jellies); sữa và sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2016-01333 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  

(SG) 
150, Beach Road, #15-01, Gateway 
West, Singapore 189720 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được; dầu dừa; dầu đậu tương; dầu hạt cọ; dầu cọ; dầu hạt 

cải; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ (shortening); bơ thực vật; dầu thực vật 
được chế biến dưới dạng bơ (mỡ ăn); dầu vanaspati - dầu thực vật được este hóa nội phân 
tử có thể ăn được; dầu thực vật được hydro hóa; dầu bơ (butter oil); mứt ướt; nước quả nấu 
đông (jellies); sữa và sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2016-01334 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  

(SG) 
150, Beach Road, #15-01, Gateway 
West, Singapore 189720 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được; dầu dừa; dầu đậu tương; dầu hạt cọ; dầu cọ; dầu hạt 

cải; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ (shortening); bơ thực vật; dầu thực vật 
được chế biến dưới dạng bơ (mỡ ăn); dầu vanaspati - dầu thực vật được este hóa nội phân 
tử có thể ăn được; dầu thực vật được hydro hóa; dầu bơ (butter oil); mứt ướt; nước quả nấu 
đông (jellies); sữa và sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2016-01335 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  

(SG) 
150, Beach Road, #15-01, Gateway 
West, Singapore 189720 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được; dầu dừa; dầu đậu tương; dầu hạt cọ; dầu cọ; dầu hạt 

cải; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ (shortening); bơ thực vật; dầu thực vật 
được chế biến dưới dạng bơ (mỡ ăn); dầu vanaspati - dầu thực vật được este hóa nội phân 
tử có thể ăn được; dầu thực vật được hydro hóa; dầu bơ (butter oil); mứt ướt; nước quả nấu 
đông (jellies); sữa và sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2016-01336 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TABUCHI Việt Nam   (VN) 
A1, khu xưởng KIZUNA, lô K, khu công 
nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; hệ thống làm sạch 
nước; bộ lọc nước uống. 

 

 4-2016-01337 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương VIDIPHA   (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

(210) 4-2016-01338 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.23; A26.11.12 (540) 

  

(731) Bùi Thị Thuý Linh  (VN) 
9§, A42, KP.6, phường Trung Dũng, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 28: Găng tay thể thao, vật dụng bảo vệ ống chân (phụ kiện thể thao). 
 

 
(210) 4-2016-01339 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Hoàng Đại Phát  (VN) 
76, Lý Thường Kiệt, tổ 14, KP Thắng 
Lợi 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-01340 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 2.3.5; A2.3.16 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV mỹ phẩm 
Hoàng Đại Phát  (VN) 
76, Lý Thường Kiệt, tổ 14, KP Thắng 
Lợi 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-01341 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Việt Trung 
Thông  (VN) 
15/2 tỉnh lộ 9, tổ 2, ấp 7, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Trang thiết bị cách điện, cách ly bằng vật liệu silicon, polymer: sứ chuỗi (treo) 

polymer, vỏ bọc ngoài của thiết bị chống sét van polymer LA, sứ đứng polymer. 
 

 
(210) 4-2016-01343 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2; A26.11.13; 26.3.23 
(731) MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 

KAISHA (Morinaga Milk Industry Co., 
Ltd.)   (JP) 
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; chè đen (trà) [chè theo kiểu 

Anh]; chè xanh (trà) [chè Nhật Bản]; chè (trà) ô-long [chè theo kiểu Trung quốc]; ca cao; 
đồ uống trên cơ sở sôcôla; đường (đường ăn); gạo; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh 
putđing; bánh putđing trộn ăn liền; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); bánh quy; bánh 
quy mặn; bánh quy giòn; sôcôla; bánh rán; thạch hoa quả (bánh kẹo); thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở granola (thực phẩm ăn nhẹ bao gồm yến mạch đã xay, quả hạnh, mật 
ong, đôi khi có thêm bỏng gạo, thường được nướng đến khi khô); thực phẩm ăn nhanh 
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dạng thanh trên cơ sở granola (thực phẩm ăn nhẹ bao gồm yến mạch đã xay, quả hạnh, 
mật ong, đôi khi có thêm bỏng gạo, thường được nướng đến khi khô); thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; mật ong; thực phẩm giàu tinh bột đã chế biến (thực phẩm giàu 
tinh bột); nấm men (dùng cho thực phẩm); gia vị; kem lạnh; kem que (kem ăn); kem trái 
cây (đá lạnh), kem ốc quế (kem ăn); đá lạnh (có thể ăn được), đá lạnh dạng thanh (có thể 
ăn được); đá lạnh dạng khối (có thể ăn được); kem lạnh trộn ăn liền (kem ăn); kem tươi 
trộn ăn liền (kem ăn); kem trái cây trộn ăn liền (kem ăn); kem lạnh mềm trộn ăn liền 
(kem ăn). 

 
Nhóm 32: Đồ uống có ga (đồ uống giải khát, không cồn); đồ uống không có cồn; đồ uống 
cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống); 
nước uống có ga (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không có cồn; nước ép trái cây (đồ uống không cồn); nước ép rau (đồ uống); đồ uống là 
chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; đồ uống trên cơ sở bột đậu phụ 
(không bao gồm sữa đậu nành hoặc sản phẩm thay thế sữa, không cồn); đồ uống trên cơ 
sở đậu nành (không bao gồm sữa đậu nành hoặc sản phẩm thay thế sữa, không cồn); xi rô 
dùng cho đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-01346 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.6; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh ngọc bích, đen, trắng, xanh dương 
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY   (US) 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 
Illinois 60642, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, kẹo cao su nhai, kẹo cao su có thể thổi thành bong bóng, kẹo, kẹo 

bạc hà, viên kẹo hình giọt nước (hay có dạng hình tròn) và viên kẹo hình thoi (hay có 
dạng thuôn dài). 

 

 
(210) 4-2016-01355 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 23.3.1; 26.3.23; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Xanh cô ban, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

hàng hóa A & L  (VN) 
Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 39: Môi giới vận tải; vận tải bằng đường không; vận tải bằng đường bộ, vận tải 
bằng đường thủy; chuyển phát thư tín; kho hàng hóa.  
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(210) 4-2016-01357 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; A25.1.10; 5.13.1; A5.3.13 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Mùa Đông - VID  (VN) 
47 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản (đất, nhà, văn phòng), cho thuê văn phòng; tư 

vấn đầu tư. 
 

 
(210) 4-2016-01358 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 18.3.21; 1.15.23; 

3.7.17 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại 
dịch vụ TH   (VN) 
281/50/10 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; ampli (bộ khuếch đại âm thanh); micrô; đầu đĩa (đầu đọc máy quay đĩa).  

 
 

(210) 4-2016-01359 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 18.3.21; 1.15.23; 

3.7.17 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại 
dịch vụ TH   (VN) 
281/50/10 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp hồng ngoại, bếp điện từ; bình đun nước nóng dùng điện; ấm (siêu) sắc 

thuốc dùng điện. 
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(210) 4-2016-01360 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.3.1 

(591) Xanh rêu, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo ASK  
(VN) 
Tầng 4 tòa nhà Láng Trung, số 60, ngõ 

850 đường Láng, phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển thảo luận chuyên đề; dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy; tổ chức các khoá đào tạo; dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; tổ 

chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục và giải trí.  
 

 
(210) 4-2016-01361 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.15.21; 24.15.3; 26.1.1; A17.5.21 

(591) Cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo ASK  
(VN) 
Tầng 4 tòa nhà Láng Trung số 60, ngõ 

850 đường Láng, phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển thảo luận chuyên đề; dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy; tổ chức các khoá đào tạo; dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; tổ 

chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục và giải trí.  
 

 
(210) 4-2016-01362 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) BERTRAM CHEMICAL (1982) CO., 

LTD.   (TH) 

37 Soi Ladprao 80 (Chantima), 

Wangthonglang, Bangkok 10310, 

Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng bằng cách xông, hít; dầu có chứa thuốc dùng ngoài da; thuốc 

xông, hít dạng lỏng phòng trị cảm lạnh; gel có chứa thuốc dùng ngoài da; dầu thơm dùng 

cho mục đích y tế; chế phẩm xua đuổi muỗi. 
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(210) 4-2016-01363 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.14; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Vàng, đỏ cam, xanh lá cây, trắng 
(731) BERTRAM CHEMICAL (1982) CO., 

LTD.   (TH) 
37 Soi Ladprao 80 (Chantima), 
Wangthonglang, Bangkok 10310, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng bằng cách xông, hít; dầu có chứa thuốc dùng ngoài da; thuốc 

xông, hít dạng lỏng phòng trị cảm lạnh; gel có chứa thuốc dùng ngoài da; dầu thơm dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm xua đuổi muỗi. 

 

 
(210) 4-2016-01367 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH Phúc Ngọc Anh  

(VN) 
205/5 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Tivi; đầu ra; loa; bộ khuếch đại âm thanh (amphi); ống nói (micro).  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; lò nướng điện; nồi cơm điện; bếp điện; quạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán tivi, đầu đĩa, máy tính cầm tay, máy vi tính, máy ghi âm, điện thoại, 
bằng từ, đầu máy karaoke, loa, bộ khuyếch đại âm thanh (ampli), ống nói (micro), nhạc 
cụ, máy điều hòa không khí, lò nướng điện, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp điện, quạt điện, 
tủ lạnh, máy giặt, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy sấy tóc, bếp ga, bếp từ, bếp hồng 
ngoại, bình đun nước điện, bàn là điện, máy hút bụi, máy hút khói, bình nước nóng lạnh, 
bình lọc nước, nồi hấp điện, chảo rán điện, đèn pin, đèn điện, nồi, xoong, chảo không 
dùng điện, nồi áp suất điện và không dùng điện, đồ chơi trẻ em. 

 
 

(210) 4-2016-01368 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH Phúc Ngọc Anh  

(VN) 
205/5 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 09: Tivi; đầu đĩa; loa; bộ khuếch đại âm thanh (ampli); ống nói (micro). 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; lò nướng điện; nồi cơm điện; bếp điện; quạt điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán tivi, đầu đĩa, máy tính cầm tay, máy vi tính, máy ghi âm, điện thoại, 

băng từ, đầu máy karaoke, loa, bộ khuyếch đại âm thanh (ampli), ống nói (micro), nhạc 

cụ, máy điều hòa không khí, lò nướng điện, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp điện, quạt điện, 

tủ lạnh, máy giặt, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy sấy tóc, bếp ga, bếp từ, bếp hồng 

ngoại, bình đun nước điện, bàn là điện, máy hút bụi, máy hút khói, bình nước nóng lạnh, 

bình lọc nước, nồi hấp điện, chảo rán điện, đèn pin, đèn điện, nồi, xoong, chảo không 

dùng điện, nồi áp suất điện và không dùng điện, đồ chơi trẻ em. 
 

 
(210) 4-2016-01369 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.5.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Yến Phúc  
(VN) 
127/51 đường Mai Xuân Thưởng, 

phường 4, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bảng điện (táp lô điện); ổ cắm điện; công tắc điện; phích cắm điện; rờ le điện; 

bảng điện.  
 

 
(210) 4-2016-01370 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Lê Phú Định   (VN) 
304/4/2 đường số 3A, khu phố 6, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; thùng loa; máy tăng âm (ampli); đầu máy karaoke; đầu đọc đĩa; ống nói 

(micro). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1389 

(210) 4-2016-01371 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.9; A25.7.3; A25.7.2 

(591) Đỏ cam, ghi xám đậm, ghi xám nhạt, 

vàng cam 

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh địa ốc Hưng Thịnh  
(VN) 
110-112 Trần Quốc Toản, phường 7, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-01372 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.7.3; 26.1.1; A3.7.24 

(591) Trắng, vàng nhạt, vàng cam, đen, xanh 

da trời, nâu đen 

(731) Huỳnh ái Nàng   (VN) 
ấp Bãi Chà Và, xã Dương Hòa, huyện 

Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-01375 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2016-01376 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
GB Việt Nam  (VN) 
Tổ dân phố số 2, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-01380 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH MTV Yến Sào 

Phú Khánh   (VN) 
Tầng M, tòa nhà khách sạn Nha Trang 
Palace, số 9 Yersin, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến tinh chế; yến sào đã qua sơ chế.  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, nước giải khát làm từ yến sào, thực phẩm làm từ yến sào. 
 

 
(210) 4-2016-01381 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.4 
(731) Công ty TNHH kính mắt Gia 

Anh  (VN) 
Nhà ông Vũ Bá Huấn, thôn Trung Lịch 
Động, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ kính mắt, mắt kính, trang thiết bị ngành kính (máy đo 
mắt, máy mài, máy mắt kính, hộp đựng kính). 

 
 

(210) 4-2016-01383 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

P&F Việt Nam  (VN) 
Số 107, phố Đặng Văn Ngữ, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 06: Cấu kiện kim loại: thanh lan can, thanh vịn cầu thang bằng kim loại, bulong ốc 
vít bằng kim loại, tấm kim loại dùng cho xây dựng, thép đúc. 

 

Nhóm 35: Buôn bán máy móc: máy phát điện, động cơ điện, dây điện, mạch điện, máy 
photo, máy fax, máy in, thiết bị y tế, máy đo huyết áp, máy chụp xquang, vật liệu xây 

dựng phi kim loại: tre, nứa, gỗ cây, xi măng, gạch, đá, ngói, cát, sỏi, kính, sơn, véc ni, 

gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng: nhà các loại, các công trình đường sắt và đường bộ, công 
trình công ích, công trình công nghiệp, đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, 

các cảng du lịch, cửa cống, đường hầm, các công trình thể thao ngoài trời; dịch vụ phá dỡ 

công trình; dịch vụ chuẩn bị mặt bằng; dịch vụ lắp đặt máy móc và các thiết bị công 
nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-01384 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) Công ty TNHH điện tử D.G.S  
(VN) 
Lô I 3-2, đường N2, khu Công nghệ cao, 

phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi nhiệt độ; thiết bị ghi nhiệt độ và độ ẩm; thiết bị ghi nhiệt độ và độ 
rung; thiết bị ghi nhiệt độ, độ ẩm và độ rung. 

 

 
(210) 4-2016-01386 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1 

(591) Đỏ, vàng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thanh 
Tâm Food  (VN) 
330/73 quốc lộ 1A, khu phố 3, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn. 
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); tương ớt (nước sốt có vị ớt); gia vị. 
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(210) 4-2016-01387 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(731) Hoàng Nguyễn Đức Bình  (VN) 

A46P3, khu tập thể Yên Lãng, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí, sản xuất các chương trình truyền hình; sản xuất các 

chương trình đa phương tiện (chương trình giải trí); dịch vụ cung cấp trò chơi giải trí trên 
internet. 

 

 
(210) 4-2016-01388 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn các loại (không 

còn sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản; trái cây đã 
được nấu chín, sấy khô và bảo quản; mứt ướt các loại (bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát 
hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; các sản phẩm sữa; dầu ăn; mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 
bột nở; muối ăn; mù tạt; giấm ăn; nước sốt (gia vị); gia vị; đá lạnh có thể ăn được.  

 

 
(210) 4-2016-01389 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 3.7.17 
(591) Xanh nước biển, da cam 
(731) Công ty cổ phần Trò chơi 

Giáo dục Trực tuyến  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Center Building, số 01 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm đóng gói sẵn thuộc các lĩnh vực mạng xã hội, giáo dục và giải trí, 
hay cho phép thay đổi hình nền, giao diện, các biểu tượng cho máy tính, ứng dụng trên 
điện thoại di động, thiết bị thông minh; phần mềm ứng dụng, chương trình máy tính, âm 
thanh, hình ảnh, bao gồm cả biểu tượng, hình nền, giao diện cho máy tính, phần mềm ứng 
dụng trên điện thoại di động, thiết bị thông minh, phim, clip quảng cáo, tệp tin dữ liệu có 
thể tải xuống được; xuất bản phẩm có thể tải xuống được; dữ liệu điện tử có thể tải xuống 
được; thiết bị mang dữ liệu từ tính; thiết bị điện tử dùng để ghi, truyền, nhận, sao, lưu, 
hiện hình và lưu tin, gửi thư, thông tin và dữ liệu (thiết bị đơn nhất); kính mắt; mũ bảo 
hiểm. 

 

Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; thăm dò dư luận; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, thống kê; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc 
bán đấu giá. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, nhạc, hình ảnh qua mạng không dây và có dây; dịch 
vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; cung cấp các kết nối viễn thông 
vào mạng máy tính toàn cầu (internet); cung cấp các diễn đàn trực tuyến (online forum) 
để trao đổi thông tin theo các chủ đề; cung cấp dịch vụ tán gẫu trực tuyến (chat room); 
bản tin điện tử cho những người sử dụng có đăng ký để truyền tin trong cộng đồng đó. 

 

 
(210) 4-2016-01390 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.23; 1.15.21; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Da cam, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Trò Chơi 

Giáo Dục Trực Tuyến   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Center Building, số 01 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm đóng gói sẵn thuộc các lĩnh vực mạng xã hội, giáo dục và giải trí, 
hay cho phép thay đổi hình nền, giao diện, các biểu tượng cho máy tính, ứng dụng trên 
điện thoại di động, thiết bị thông minh; ứng dụng, chương trình máy tính, âm thanh, hình 
ảnh, bao gồm cả biểu tượng, hình nền, giao diện cho máy tính, ứng dụng trên điện thoại di 
động, thiết bị thông minh, phim, clip quảng cáo, tệp tin dữ liệu có thể tải xuống được; 
xuất bản phẩm có thể tải xuống được; dữ liệu điện tử có thể tải xuống được; thiết bị mang 
dữ liệu từ tính; thiết bị điện tử dùng để ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi 
thư, thông tin và dữ liệu (thiết bị đơn nhất); kính mắt; mũ bảo hiểm.  

 

Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; thăm dò dư luận; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, thống kê; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc 
bán đấu giá. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, nhạc, hình ảnh qua mạng không dây và có dây; dịch 
vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; cung cấp các kết nối viễn thông 
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vào mạng máy tính toàn cầu (internet); cung cấp các diễn đàn trực tuyến (online forum) 
để trao đổi thông tin theo các chủ đề; cung cấp dịch vụ tán gẫu trực tuyến (chat room); 
bản tin điện tử cho những người sử dụng có đăng ký để truyền tin trong cộng đồng đó. 

 

 
(210) 4-2016-01391 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.2.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Minh  (VN) 
P1404, CT5A, khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, giải trí, sản xuất các chương trình truyền hình; sản xuất các chương 

trình đa phương tiện; dịch vụ cung cấp trò chơi giải trí trên internet.  
 

 
(210) 4-2016-01392 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BETON 6  (VN) 
Km 1877 quốc lộ 1K, phường Bình An, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là: bê tông tươi; cọc; thanh dầm ngang; 

đá; tấm lợp mái; xi măng.  
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, 
hầm cảng và cầu cảng; phá dỡ mặt bằng xây dựng; tư vấn thi công xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng bằng đường bộ và đường thủy; dịch 
vụ vận tải hành khách; cho thuê kho chứa hàng, bãi đỗ xe.  

 

 
(210) 4-2016-01393 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.3.1; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhân lực MIRAI  
(VN) 
26/4-26/5 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài; tư vấn và môi giới lao 

động việc làm.  
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(210) 4-2016-01395 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; A26.11.8; 26.1.2; A25.1.19; 

25.1.9 
(591) Xanh lục, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vua Hạt Đậu  
(VN) 
549/15/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Các loại hạt, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chính; dầu thực vật làm từ 

các loại hạt, quả.  
 

 
(210) 4-2016-01396 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Trịnh Mười  (VN) 
Số nhà 137, đường Nguyễn Thái Bình, xã 
Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắc Lắc  

 
(511)   Nhóm 31: Quả bơ tươi. 

 

 
(210) 4-2016-01397 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 25.1.25; A5.5.20 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
truyền thông Hoa 10 Giờ   (VN)
Số 26, phố Hàng Vôi, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tự nhiên; hoa khô dùng để trang trí.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán hoa.  
 

Nhóm 44: Cắm hoa; dịch vụ về nghề làm vườn hoa cây cảnh.  
 

 
(210) 4-2016-01398 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Hồ Hoàng Oanh   (VN) 
Số 116 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-01400 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.9; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và kinh doanh thiết 
bị xây dựng Gia Võ  (VN) 
124/1 đường TA32, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Xe lăn đường; máy trộn bê tông, xe ủi đất, máy cắt; thiết bị để gia công cơ khí, 
máy gia công kim loại; xe xếp đỡ; máy hàn điện; máy đóng cọc; thiết bị khoan.  

 
Nhóm 12: Xe tải; ô tô chở thùng rót; động cơ kéo; xe trộn bê tông. 

 
Nhóm 16: Đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm); bảng viết.  

 

Nhóm 19: Xi măng amiăng, xi măng amiăng (vật liệu xây dựng hợp thành từ hỗn hợp 
amiăng; xi măng và nước); vật liệu lát đường bằng nhựa, lan can; cửa xếp, không bằng 
kim loại; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; gỗ xây dựng, gỗ lát sàn; ximăng; 
gạch; gạch (vật liệu chịu lửa); sườn nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng; 
công trình xây dựng, không bằng kim loại; giấy xây dựng; kính xây dựng; cửa; không 
bằng kim loại, khuôn đúc, không bằng kim loại, đá hoa cương; thạch cao; tấm ván sàn gỗ; 
ván sàn gỗ; công trình xây dựng; có thể chuyên chở được không bằng kim loại, lớp phủ 
(vật liệu xây dựng); hàng rào không bằng kim loại; đá để xây dựng; sàn, không bằng kim 
loại, trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ mặt ngoài, không bằng kim loại, cho các công 
trình xây dựng; tấm cửa, không bằng kim loại; cửa sổ hai cánh không bằng kim loại; vật 
liệu xây dựng không bằng kim loại; ván khuôn, không bằng kim loại để đổ bê tông; 
khung cửa, không bằng kim loại; khung nhà kính; không bằng kim loại; ngói; đá lát sàn 
không bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Tủ đựng; giá sách của thư viện; bàn làm việc; đồ đạc văn phòng; ghế ngồi; bàn; 
đồ đạc trong trường học; tủ có khóa; bàn để máy tính có bánh xe.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sữa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; lắp đặt; bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; xây dựng; phá dỡ 
các công trình xây dựng; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; dịch vụ làm kín công 
trình; dịch vụ cách nhiệt, cách điện; cách âm trong xây dựng, lắp đặt; bảo dưỡng và sửa 
chữa máy móc; sơn nội thất và ngoại thất; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; tráng, 
mạ thiếc; nghề mộc (sửa chữa); lắp đặt giàn giáo; sửa chữa dưới nước; làm sạch toà nhà 
(bề mặt bên ngoài); làm sạch bề mặt bên ngoài toà nhà; cho thuê cần trục (thiết bị xây 
dựng), lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; dịch vụ nghề mộc.    
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Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận tải bằng đường sắt; kho hàng hóa; cho thuê kho chứa 
hàng hóa; cho thuê xe cộ; vận tải; vận tải đường biển; môi giới vận tải.  

 

 
(210) 4-2016-01401 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 6.1.2; 3.7.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tầm Cao Việt  
(VN) 
42 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được; yến sào. 

 

 
(210) 4-2016-01406 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) TAKEUCHI MFG. CO.,LTD.  (JP) 

9347, Oaza Sakaki, Sakakimachi, 
Hanishina-gun, Nagano, 3890601, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy móc/thiết bị xây dựng, cụ thể là, cần trục (thiết bị nâng và nhấc), máy làm 

đường đi, xe lu lăn đường, máy trộn bê tông, máy đào đất; máy xúc đất; máy đào xúc; xe 
ủi đất; xe xúc; xe dỡ ; xe trút/thải; máy trộn công nghiệp; máy nhào; máy/thiết bị xếp dỡ 
hàng hóa.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê máy móc/thiết bị xây dựng, cụ thể là cho thuê cần trục (thiết 
bị nâng và nhấc), máy làm đường đi, xe lu lăn đường, máy trộn bê tông, máy đào đất; cho 
thuê máy xúc đất; cho thuê máy đào xúc; cho thuê xe ủi đất; cho thuê xe xúc; cho thuê xe 
dỡ ; cho thuê xe trút/thải; cho thuê máy trộn công nghiệp; cho thuê máy nhào; cho thuê 
máy/thiết bị xếp dỡ hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2016-01409 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Miền 
Cát Trắng  (VN) 
Số 40, Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Cá không còn sống; cá đã được bảo quản; động vật giáp xác, không còn sống; 
mực khô; lát khoai mỏng; thực phẩm làm từ cá; thịt; lát trái cây sấy khô; rau đã sấy khô.  

 
Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; giới 
thiệu sản phẩm và trưng bày sản phẩm; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đich bán lẻ; dịch vụ khuyến mại, dịch vụ đẩy mạnh 
bán hàng; trang trí quầy hàng, trang trí các quầy kính cửa hàng.  

 

(210) 4-2016-01410 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Miền 
Cát Trắng  (VN) 
Số 40, Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; khung tranh ảnh; nôi trẻ em; đồ đạc trong nhà; đồ đạc văn 

phòng.   
 

Nhóm 30: Xốt (gia vị); tương đậu nành; tương ớt; ớt (gia vị); hạt tiêu; muối; đồ gia vị; gia 
vị; dấm.  

 

 
(210) 4-2016-01411 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh BA BY Quốc Tế  
(VN) 
54 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm dùng cho em bé: quần áo, giày dép, xe 

đẩy, xe đạp ba bánh, xe tập đi, xe chòi chân, ghế ăn bột, ghế xe hơi cho bé, máy tiệt trùng 
bình sữa, máy hâm sữa, máy hút sữa, bình sữa, dụng cụ vệ sinh cho bé, giường nôi, nôi 
xách, tã lót, tã giấy, sữa dinh dưỡng cho bé, yến sào.  

 

 
(210) 4-2016-01412 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Lâm Thị Thanh Trang  (VN) 
Tổ dân phố 6, phường Ea Tam, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh ngọt; kẹo; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-01413 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Trắng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Lâm Thị Thanh Trang  (VN) 
Tổ dân phố 6, phường Ea Tam, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh ngọt pastry; kẹo; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-01414 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Hồng tím, trắng
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

thương mại Kim Mỹ  (VN) 
Đường 179, thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ phẫu thuật tạo hình; 
dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt tỉa móng tay.  

 

 
(210) 4-2016-01415 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Trắng, xanh non, xanh đậm, xanh da trời, 

đỏ, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
nông nghiệp Sài Gòn  (VN) 
15A Hiền Vương, tổ 11, khu phố 2, 
phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón và hợp chất ni tơ. 
 

 
(210) 4-2016-01417 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Dũng   (VN) 
Xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh 
Tuyên Quang  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo da; áo vét (quần áo); quần áo máy sẵn; bít tất ngắn cổ; áo len dài tay; 
giầy cao cổ.  

 

 
(210) 4-2016-01419 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/09 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày; giày cao cổ, giày ống; 
giày thể thao; giày cao su; thắt lưng (trang phục). 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo. 

 

(210) 4-2016-01420 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/9 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch.   
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày; giày cao cổ, giày ống; 
giày thể thao; giày cao su; thắt lưng.   

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01421 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/09 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch.   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày; giày cao cổ, giày ống; 
giày thể thao; giày cao su; thắt lưng.   

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01422 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/09 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch.   
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày; giày cao cổ, giày ống; 
giày thể thao; giày cao su; thắt lưng.   

 
Nhóm 35: Giớị thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01423 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/09 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch.   
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày; giày cao cổ, giày ống; 
giày thể thao; giày cao su; thắt lưng.   

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01424 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/09 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch.   
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày; giày cao cổ, giày ống; 
giày thể thao; giày cao su; thắt lưng.   

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01425 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/9 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày; giày cao cổ, giày ống; 
giày thể thao; giày cao su; thắt lưng. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01426 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/9 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày; giày cao cổ, giày ống; 
giày thể thao; giày cao su; thắt lưng. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01427 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/9 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày; giày cao cổ, giày ống; 
giày thể thao; giày cao su; thắt lưng. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01428 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/9 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày; giày cao cổ, giày ống; 
giày thể thao; giày cao su; thắt lưng.  

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2016-01429 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bách hóa 
Sơn   (VN) 
Số 253, đường Lương Thế Vinh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 

cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt).  
 
 

(210) 4-2016-01430 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bách Hóa 
Sơn   (VN) 
Số 253, đường Lương Thế Vinh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 
cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01431 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh 
(VN) 
16/9 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo.   

 

 
(210) 4-2016-01432 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A24.15.11; 24.15.1; 9.9.1; A9.9.5 

(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/9 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01433 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/9 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01434 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giày Viễn Thịnh  
(VN) 
16/9 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; vali, túi du lịch. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2016-01435 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A2.3.16; A2.3.23; 26.1.1; 2.3.9 
(591) Vàng, đỏ, xanh lam, xanh lá cây, xanh 

đậm, trắng 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân thành phố 
Bảo Lộc  (VN) 
02 Hồng Bàng, phường 1, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 23: Sợi tơ tằm.  
 

Nhóm 24: Vải lụa tơ tằm.  
 

 
(210) 4-2016-01436 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Lộc Real  
(VN) 
372/6 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Bán buôn cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01437 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14; A3.7.24; 3.7.6; 25.1.25 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Xuân  (VN) 
64 Tăng Bạt Hổ, phường 01, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động tham quan vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng dịch vụ ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-01438 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại sản xuất may 
mặc Tuấn Đạt   (VN) 
778/5/35 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 14, 
phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Khăn trùm, mạng che mặt.  
 

Nhóm 40: May quần áo.  
 

(210) 4-2016-01439 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15; 26.15.11; 

26.15.9 
(731) Công ty TNHH COREKA 

PARTNERS   (VN) 
Khu công nghiệp Agtex Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 09: ốp lưng cho điện thoại; vỏ và bao có tính năng bảo vệ cho: điện thoại di động, 
máy tính xách tay, máy tính bảng.  

 

Nhóm 35: Mua bán ốp lưng cho điện thoại, vỏ và bao có tính năng bảo vệ cho điện thoại 
di động, máy tính xách tay, máy tính bảng.  
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(210) 4-2016-01440 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21; 

1.15.23 
(731) Công ty cổ phần Ngôi Nhà 

Chung LACASA  (VN) 
Số 60/5 ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước hoa, mỹ phẩm, đồ điện gia dụng (như tivi, tủ lạnh, máy điều 

hòa, máy giặt, đèn, nồi cơm điện, máy lọc nước, quạt điện, bếp điện, bếp từ, vợt bắt 
muỗi), thực phẩm chức năng, máy phát điện, phụ tùng máy nông nghiệp, dây điện, dây 
cáp điện, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, hạt nhựa, vật tư, thiết bị, ống, khớp nối 
và chi tiết lắp ghép bằng nhựa (dùng trong xây dựng).  

 

 
(210) 4-2016-01441 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 

dục Quốc tế úc ACG   (VN) 
ấp 2, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; trường nội 

trú; giảng dạy; trường mẫu giáo. 
 

 
(210) 4-2016-01442 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lục bảo, xanh lam sẫm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - xuất nhập khẩu 
D&T  (VN) 
Số 33, tổ 16 Mai An Tiêm, khóm Trường 
Phúc, phường Vĩnh Phước, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 29: Rong nho, tảo biển, hải sản, tất cả đã qua chế biến. 
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(210) 4-2016-01443 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 (540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - xuất nhập khẩu 
D&T  (VN) 
Số 33, tổ 16 Mai An Tiêm, khóm Trường 
Phúc, phường Vĩnh Phước, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 05: Bùn khoáng thiên nhiên dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Rong nho, hải sản, tất cả đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2016-01444 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; 6.1.2; A5.1.5; 1.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thực phẩm sạch 
Tây Ninh  (VN) 
Tổ 13, khu phố Ninh Thành, phường 
Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Chả bò, chả heo, chà bông heo, chà bông gà, xúc xích heo, xúc xích bò.  

 

 
(210) 4-2016-01445 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NSJ   (VN) 
468/15 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện, đèn led, đèn điện dùng chiếu sáng công cộng, đèn điện dùng chiếu 

sáng đô thị, đèn phản quang, chụp đèn điện.  
 

Nhóm 20: Đồ dùng làm bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em: xe đạp cố định để luyện tập, quả bóng hơi để chơi, đồ chơi xây 
dựng, trò chơi cờ, búp bê, trò chơi trong nhà.  
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(210) 4-2016-01446 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 26.7.25 (540) 

  

(731) Lê Văn Bằng  (VN) 
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, 
tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang).  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang).  
 

 
(210) 4-2016-01447 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ CTB   (VN) 
281/62/1 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, mắt kính, đồ trang sức (vàng, 
bạc, đá quý, nữ trang). 

 

 
(210) 4-2016-01448 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ CTB   (VN) 
281/62/1 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang).  
 

Nhóm 35: Mua bán mắt kính, đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang).  
 

 
(210) 4-2016-01449 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.8; A5.1.5; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Hoàng Dung   (VN) 
61 Sơn Cang, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất.  
 

 
(210) 4-2016-01450 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
A Mắt Cửa Hội An  (VN) 
Số 16 Nguyễn Thái Học, phường Minh 
An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 16: Bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; tranh màu nước, tranh in khắc; tranh in 
dầu; bản in đồ hoạ; tranh ảnh.  

 

Nhóm 30: Kem lạnh; kem tráng miệng (bánh kẹo); kem trái cây; kem trái cây. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước quả cô đặc không có cồn; chất 
chiết từ quả không chứa cồn, đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước uống có gaz. 
Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo; marketing; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu tiếp 
thị. 
Nhóm 41: Dịch vụ trường quay; nhiếp ảnh; biên tập băng hình, dàn dựng băng hình; sản 
xuất phim trừ phim quảng cáo, sản xuất chương trình biểu diễn, dàn dựng chương trình 
biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2016-01451 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.21; A24.15.11; 25.7.25; 26.3.2 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh lá non, xanh vàng

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
A Mắt Cửa Hội An   (VN) 
Số 16 Nguyễn Thái Học, phường Minh 
An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 16: Bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; tranh màu nước, tranh in khắc; tranh in 

dầu; bản in đồ hoạ; tranh ảnh.   

 
Nhóm 30: Kem lạnh; kem tráng miệng (bánh kẹo); kem trái cây; kem trái cây.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước quả cô đặc không có cồn; chất 
chiết từ quả không chứa cồn, đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước uống có gaz.   
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Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo; marketing; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu tiếp 

thị.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ trường quay; nhiếp ảnh; biên tập băng hình, dàn dựng băng hình; sản 

xuất phim trừ phim quảng cáo, sản xuất chương trình biểu diễn, dàn dựng chương trình 

biểu diễn. 
 

 
(210) 4-2016-01452 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.1.16; A5.1.5; 5.3.20; 26.4.2; 26.7.5 

(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIVITOYS Việt 
Nam  (VN) 
Số 2, tổ 10, phường Phương Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Bảng chữ cái; hộp đựng bút; bảng tính số học; hộp que tính; bộ làm quen với 

toán; bộ hình khối (dụng cụ học tập); lô tô đồ vật, thực vật, động vật. 

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi bao gồm: đồ chơi giáo dục (đồ chơi giúp phát triển nhân cách 

và trí tuệ trẻ em); trò chơi lắp ghép - xếp hình; đồ chơi khoa học (đồ chơi giúp phát triển 

tư duy khoa học); đồ chơi vận động; đồ chơi mô hình; thiết bị trò chơi. 

 

Nhóm 35: Mua bán bảng chữ cái, hộp đựng bút, thước kẻ, bảng tính số học, hộp que tính); 

mua bán trò chơi, đồ chơi: đồ chơi giáo dục (đồ chơi giúp phát triển nhân cách và trí tuệ 

trẻ em), trò chơi lắp ghép - xếp hình, đồ chơi khoa học (đồ chơi giúp phát triển tư duy 

khoa học), đồ chơi vận động, đồ chơi mô hình, thiết bị trò chơi. 
 

 
(210) 4-2016-01453 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
- dịch vụ - thương mại Ngọc 
Nghĩa    (VN) 
Tầng L9, tòa nhà Vietcombank Tower, 

05 Công trường Mê Linh, phường Bến 

Nghé,  quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, lạp xưởng; thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; thịt giăm bông, 

đùi lợn muối; thịt muối. 
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(210) 4-2016-01454 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
- dịch vụ - thương mại Ngọc 
Nghĩa   (VN) 
Tầng L9, tòa nhà Vietcombank Tower, 
05 Công trường Mê Linh, phường Bến 
Nghé,  quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, lạp xưởng; thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; thịt giăm bông, 

đùi lợn muối; thịt muối. 
 

 
(210) 4-2016-01455 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
- dịch vụ - thương mại Ngọc 
Nghĩa    (VN) 
Tầng L9, tòa nhà Vietcombank Tower, 
05 Công trường Mê Linh, phường Bến 
Nghé,  quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, lạp xưởng, thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; thịt giăm bông, 

đùi lợn muối; thịt muối. 
 

 
(210) 4-2016-01456 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
- dịch vụ - thương mại Ngọc 
Nghĩa  (VN) 
Tầng L9, tòa nhà Vietcombank Tower, 
05 Công trường Mê Linh, phường Bến 
Nghé,  quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, lạp xưởng; thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; thịt giăm bông, 

đùi lợn muối; thịt muối. 
 

 
(210) 4-2016-01457 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-01458 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại vận tải Hải Tuyến   (VN) 
Thôn Gia, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm; mềm bông.  

 

 
(210) 4-2016-01459 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Suka Việt Nam   (VN) 
Số nhà 2A, đường Tô Hiến Thành, 
phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2016-01460 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) ASTRAZENECA AB   (SE) 

151 85 Sodertalje, Sweden  
(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  

 

 
(210) 4-2016-01461 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) AMGEN INC.   (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược dùng để điều trị rối loạn tuyến cận giáp, rối 

loạn tuyến nội tiết và rối loạn hóc môn; chế phẩm dược dùng để điều trị các rối loạn về 
thận và liên quan đến thận.  
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(210) 4-2016-01462 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A16.1.5; 26.11.22 
(591) Trắng, xanh dương, cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ADPEX  (VN) 
Phòng G3, tòa nhà văn phòng FOSCO, 
số 6, Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội trợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng (triển lãm quốc tế về sản 
phẩm, dịch vụ, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông). 

 

 
(210) 4-2016-01463 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Long 
Granite  (VN) 
Số 147 Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đá khối gra-nít; đồ mỹ thuật bằng đá gra-nít; phiến lát bằng đá gra-
nít; cầu thang bằng đá gra-nít.  

 

 
(210) 4-2016-01464 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 18.3.2; 18.3.23 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hiếu Hảo  (VN) 
Lô H16, khu công nghiệp Lê Minh 
Xuân, đường số 3, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải sợi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối sỉ, lẻ vải sợi. 
 

 
(210) 4-2016-01465 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.2.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Nhi  (VN) 
231 Phan Đình Phùng, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất khẩu trà (chè), cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-01466 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.5; 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thanh Uyên  
(VN) 
Lô C19 khu quy hoạch An Sơn, phường 

4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu trà, trà a ti sô. 
 

 
(210) 4-2016-01467 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.8 

(591) Cam, xanh cây lá đậm, đen xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất  - 
thiết bị Quang Phát  (VN) 
309 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối sỉ, lẻ hóa chất trừ vật gây hại, hóa chất nông nghiệp (trừ 

chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu và chất diệt ký sinh trùng), hóa chất dùng trong 

công nghiệp, phân bón dùng cho nông nghiệp, phân bón dùng cho đất.  
 

 
(210) 4-2016-01468 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.5.5; A3.5.24; 26.1.1 

(591) Nâu đỏ, nâu đậm, đỏ, trắng, vàng, cam 

nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Viết Đạt  (VN) 
139 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối cà phê bột. 
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(210) 4-2016-01469 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.16; 3.7.10 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Mã Ngọc Châu  (VN) 
210 Mai Xuân Thưởng, phường 2, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn), yến nguyên 

liệu (đã qua sơ chế). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu yến sào, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng 
làm món ăn), yến nguyên liệu (đã qua sơ chế). 

 

(210) 4-2016-01470 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 11.3.18; A11.3.7; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Tím, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Nguyên  
(VN) 
389/5/17 quốc lộ 13, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gia vị các loại như hạt nêm từ nấm, hạt nêm từ thịt, hạt nêm từ hải 

sản. 
 

 
(210) 4-2016-01472 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A7.1.11; A18.5.3; 7.1.6; 26.4.3 
(591) Trắng, vàng, vàng cam, đen 
(731) SENDIT (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
75/30 Richmond Office Building 12 
Floor, Soi Sukhumvit 26, Klongton Sub-
district, Klongtoey District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để điều phối các dịch vụ vận tải, cụ thể là phần mềm để tự 

động điều phối và sắp xếp lịch trình của các phương tiện xe cơ giới.  
 

Nhóm 38: Các dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi, dịch vụ nhắn 

tin ngắn (SMS) và dịch vụ thông báo (push-notifications) tới những người điều vận 
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phương tiện xe cơ giới là bên thứ ba tại địa phương trong khu vực gần nơi người gọi điện 

thoại di động.  

 

Nhóm 39: Cung cấp trang thông tin điện tử có tính năng cung cấp thông tin liên quan đến 

các dịch vụ vận tải và việc giữ chỗ các dịch vụ vận tải. 

 

Nhóm 42: Cung cấp để sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được 

phục vụ cho hoạt động cung cấp các dịch vụ vận tải, giữ chỗ các dịch vụ vận tải và điều 

phối các phương tiện xe cơ giới cho khách hàng.  
 

 
(210) 4-2016-01473 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.3.1; 26.4.2 

(591) Trắng, đen, xám 

(731) CALIFORNIA DAIRIES, INC.   (US) 

2000 North Plaza Drive, Visalia, CA 

93291, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột và bơ.  
 

 
(210) 4-2016-01474 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OXYGEN  (VN) 
Nhà 8, đường số 13, công viên phần 

mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng có, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạp lập và duy trì trang tin điện tử 

cho người khác, cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử). 

 

Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý). 
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(210) 4-2016-01475 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; 5.3.9; 2.9.25; 2.9.23 
(591) Xanh, xanh cốm, vàng, vàng nâu, trắng, 

nâu, đen, ghi. 
(731) Công ty TNHH Tâm An Thành  

(VN) 
SN 7, ngõ 801, tổ 1, khu Tân Lập 2, 
phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01476 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; 2.9.22; 26.1.6; 26.4.2; 

A19.3.24 
(591) Xanh, ghi, đỏ, trắng, vàng, đen, vàng 

cam 
(731) Công ty TNHH Tâm An Thành  

(VN) 
SN 7, ngõ 801, tổ 1, khu Tân Lập 2, 
phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01477 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Tâm An Thành  

(VN) 
SN 7, ngõ 801, tổ 1, khu Tân Lập 2, 
phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-01478 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.1.5; 5.1.19; A26.11.12; 25.5.25; 

26.4.2; 26.11.3 

(591) Đỏ, trắng, xanh, đen, xám, xanh cốm 

(731) Lưu Đức Anh  (VN) 
Thôn An Ngoại, xã Tân Liên, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2016-01479 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.11.5; 3.7.20; 3.7.10; A3.7.24; 5.7.5; 

A3.13.4; 3.13.5; A26.11.9; 25.12.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu, đen, vàng sữa, 

hồng cam, xanh, ghi 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt  (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 

Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-01480 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.3.1; 26.1.1; 25.12.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, đen, xanh tím nhạt, nâu, vàng, vàng 

cam, nâu, xám, xanh lá cây, xanh tím 
than, trắng 

(731) Công ty cổ phần O2 Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01481 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A19.13.21; 26.1.2; 25.5.25; 2.9.25 
(591) Trắng, vàng, xám, xanh dương, vàng 

cam, đen, xanh tím than, đỏ 
(731) Công ty cổ phần O2 Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01482 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sun 

Pha  (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01483 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 1.15.15 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EVD Công Nghệ   (VN) 
Số 431, đường Tam Trinh, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để khử trùng trong gia dụng như: chế phẩm dùng để rửa rau, 

củ, quả, thực phẩm tươi; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm 
dùng để tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-01484 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh nước biển, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần nhựa A & C  

(VN) 
Số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa dùng để bao gói (dạng màng mỏng); bao bì bằng chất dẻo 

dùng để bao gói (dạng màng mỏng); bao bì bằng nilon.  
 
 

(210) 4-2016-01485 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Hào 
Nhài HD  (VN) 
Cụm 2, thôn An Bình, xã Hồng Quang, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Tấm lợp mái bằng kim loại (tôn); vật liệu xây dựng bằng kim loại; kim loại 
thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; vật liệu ốp lát bằng 
kim loại [dùng trong xây dựng]; vật liệu gia cường bằng kim loại cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-01486 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh tím, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại CPT Việt Nam  (VN) 
Đường B, khu B, khu công nghiệp Phố 
Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vật tư ngành in. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế bản (tạo ra bản in/khuôn in) từ vật liệu pô-li-me. 
 

 
(210) 4-2016-01488 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.3; 3.4.13; 3.4.1; A3.4.24 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Trần Thị Kim Nga  (VN) 
52-54 lô C, đường Phạm Văn Chí, 
phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  

 

 
10) 4-2016-01490 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.13; 1.15.24 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần IHANOI  (VN) 

48 Trần Đăng Ninh, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 

hộ; định giá bất động sản (đánh giá bất động sản); quản lý bất động sản; môi giới bất 
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động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động 

sản; cho thuê văn phòng; cho thuê phòng ở. 
 

 
(210) 4-2016-01491 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.9.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất PLP- Anh Quốc  
(VN) 
Số 46/46, ngõ Hòa Bình 7, phố Minh 

Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2016-01492 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.9.1; 25.1.25 

(591) Vàng, tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất PLP- Anh Quốc  
(VN) 
Số 46/46, ngõ Hòa Bình 7, phố Minh 

Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2016-01493 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 7.1.6; 7.5.2 

(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
THQ - Pháp  (VN) 
Số 48/46, ngõ Hòa Bình 7, phố Minh 

Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2016-01494 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 7.1.6; 7.5.2; 25.1.6; A24.15.13 

(591) Xanh, trắng, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
THQ - Pháp   (VN) 
Số 48/46, ngõ Hòa Bình 7, phố Minh 

Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2016-01495 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh ngọc, đỏ, cam, xanh lá, xanh đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Đông Phong  (VN) 
124/35/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; quản lý 

kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 

dịch vụ của người khác; quảng cáo thương mại trên truyền hình. 
 

Nhóm 38: Truyền hình cáp; truyền hình; truyền hình qua vệ tinh; dịch vụ bảng tin điện tử; 

hãng thông tấn; hãng tin tức. 
 

 
(210) 4-2016-01496 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tester Hà Nội  
(VN) 
Số nhà 6, ngách 141/1, ngõ 141, tổ 23, 

phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy tin học; đào tạo thực hành (trong lĩnh vực máy tính và công nghệ 

thông tin); hướng dẫn nghề nghiệp; dịch thuật. 
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(210) 4-2016-01497 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1 

(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh ngọc, 

cam, vàng, hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tester Hà Nội  
(VN) 
Số nhà 6, ngách 141/1, ngõ 141, tổ 23, 

phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy tin học; đào tạo thực hành (trong lĩnh vực máy tính và công nghệ 
thông tin); hướng dẫn nghề nghiệp; dịch thuật. 

 

 
(210) 4-2016-01498 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tester Hà Nội  
(VN) 
Số nhà 6, ngách 141/1, ngõ 141, tổ 23, 
phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy tin học; đào tạo thực hành (trong lĩnh vực máy tính và công nghệ 

thông tin); hướng dẫn nghề nghiệp; dịch thuật. 
 
 

(210) 4-2016-01499 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.7.1; 25.7.25; 25.5.25; 26.1.2 

(591) Đen, trắng, xám 
(731) Dương Văn Tiến  (VN) 

14/37 đường số 1, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa 

rang; hương liệu cà phê. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2016-01501 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.5.1; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xanh dương nhạt 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Minh Phạm Anh Em  
(VN) 
Phòng 2.1 lầu 2 tòa nhà 132-134 Điện 

Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến thương mại; quảng cáo; thương mại điện tử, cụ thể: giới thiệu 

sản phẩm trên phương tiện truyền thông (internet) để bán và thông tin thương mại.  
 

 
(210) 4-2016-01502 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.7.3 

(591) Nâu đất, vàng, trắng 

(731) Bùi Thọ Thức  (VN) 
Xóm 8, thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ ăn thức uống tại 

chỗ (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); cửa hàng phục vụ thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà 

hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2016-01503 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.4.11; 24.17.5 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
thực phẩm Mặt Trời  (VN) 
Số 59, phố Yên Lãng, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; quán 

rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2016-01504 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuỷ sản 
Bắc Trung Nam  (VN) 
Lô 39E, khu công nghiệp Quang Minh, 
thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Cá [không còn sống]; cá, được bảo quản; cá đóng hộp; cá đã lạng xương, thăn 

cá đã bỏ xương, phi-lê cá; thực phẩm làm từ cá.  
 

 
 4-2016-01505 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh da trời 
(731) FOXCONN INTERCONNECT 

TECHNOLOGY LIMITED   (KY) 
Floor 4, Willow House, Cricket Square, 
P.O. Box 2804, Grand Cayman, Cayman 
Island KY1-1112  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ ghép nối âm thanh; bộ đổi nguồn điện; ăng ten; thiết bị sạc pin; dây cáp 

điện; cáp đồng trục; cuộn dây điện; dây dẫn điện; đầu nối cho dây điện; bộ nối điện; công 
tắc điện; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp; cuộn dây điện từ; vòng đeo tay từ 
tính đã được mã hoá dùng để nhận dạng; sợi cáp quang; tai nghe; cuộn cảm [điện]; thẻ 
mạch tích hợp [thẻ thông minh]; ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện; hộp đấu nối 
[điện]; đi-ốt phát quang [LED]; loa; dây từ; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; bảng mạch in; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; cầu dao điện; thiết bị đầu 
cuối [điện]; thiết bị lưu trữ dữ liệu USB; đầu nối dây [điện]; vi mạch DNA; vật kính [thấu 
kính] [quang học]; thiết bị thu-phát; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-01506 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH xây dựng và du 

lịch An Lâm  (VN) 
Tầng 6 - tầng 7 tòa nhà Mê Minh, số 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch như: tổ chức các cuộc du lịch; tham quan ngắm cảnh; dịch vụ 
lữ hành; vận chuyển hành khách bằng ô tô.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí tại khu du lịch sinh thái; dịch vụ tổ chức hội nghị; 
dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu; quán ăn tự phục vụ.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; tắm hơi; tắm suối.  
 

 
(210) 4-2016-01507 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) Công ty TNHH xây dựng và du 

lịch An Lâm  (VN) 
Tầng 6, tầng 7 tòa nhà Mê Minh, số 2 

Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch như: tổ chức các cuộc du lịch; tham quan ngắm cảnh; dịch vụ 

lữ hành; vận chuyển hành khách bằng ô tô. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí tại khu du lịch sinh thái; dịch vụ tổ chức hội nghị; 

dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu; quán ăn tự phục vụ.  

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; tắm hơi; tắm suối.  
 

 
(210) 4-2016-01508 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) UNILEVER N.V.    (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 

giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng làm chuội bóng vải; 
chế phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế 

phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài.  
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(210) 4-2016-01509 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.4.6; 26.1.2; 26.1.11 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà) và sản phẩm làm từ chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà) có ga và 

không có ga; chè (trà) ướp lạnh; hỗn hợp bột chè (trà) và chè (trà) ướp lạnh; chè (trà) thảo 
mộc và dung dịch chè (trà) thảo mộc không chứa thuốc.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống 
có ga và không có ga; đồ uống có ga và không có ga có hương vị chè (trà); đồ uống trái 
cây (không cồn) và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-01510 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A25.7.7; 26.1.6 
(731) LAM SOON EDIBLE OILS SDN BHD  

(MY) 
Wisma DLS No. 6, Jalan Jurunilai 
U1/20, Hicom-Glenmarie Industrial 
Park, 40150 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế; nước hoa; mỹ phẩm; kem dưỡng tóc [mỹ phẩm]; bọt tắm [mỹ phẩm]; 
gel tắm [mỹ phẩm]; kem tắm [mỹ phẩm]; chế phẩm làm sạch mặt [mỹ phẩm]; dầu gội 
đầu; nước thơm dùng cho tay và cơ thể [mỹ phẩm]; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm.  

 
 

(210) 4-2016-01511 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) LAM SOON EDIBLE OILS SDN BHD  

(MY) 
Wisma DLS No. 6, Jalan Jurunilai 
U1/20, Hicom-Glenmarie Industrial 
Park, 40150 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 
cho mục đích y tế; nước hoa; mỹ phẩm; kem dưỡng tóc [mỹ phẩm]; bọt tắm [mỹ phẩm]; 
gel tắm [mỹ phẩm]; kem tắm [mỹ phẩm]; chế phẩm làm sạch mặt [mỹ phẩm]; dầu gội 
đầu; nước thơm dùng cho tay và cơ thể [mỹ phẩm]; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-01512 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ D.N.T  (VN) 
Tầng 08, tòa nhà Loyal, 151 Võ Thị Sáu, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-01514 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Phan Xuân Lung  (VN) 

Số 145 đường Nguyễn Công Trứ, khối 
phố 13, phường Bắc Hà, thành phố Hà 
Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ; bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kẹo cu đơ, bánh kẹo, phụ gia thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-01515 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.2.7; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Phan Xuân Lung  (VN) 

Số 145 đường Nguyễn Công Trứ, khối 
phố 13, phường Bắc Hà, thành phố Hà 
Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ; bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo cu đơ, bánh kẹo, phụ gia thực phẩm.  
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(210) 4-2016-01516 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Trần Hữu Kỷ  (VN) 
Khối phố Trung Đình, phường Thạch 

Quý, thành phố Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem.  

 

Nhóm 35: Mua bán bánh đa nem.   
 

 
(210) 4-2016-01517 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.1.6 

(591) Cam, trắng, đen 

(731) Trần Hữu Kỷ  (VN) 
Khối phố Trung Đình, phường Thạch 

Quý, thành phố Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem. 

Nhóm 35: Mua bán bánh đa nem.  
 

 
(210) 4-2016-01518 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 
vàng Việt Hà  (VN) 
Số 01, đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, mỹ nghệ.  
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(210) 4-2016-01519 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.24 

(591) Vàng, trắng, đen 

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 
vàng Việt Hà  (VN) 
Số 01, đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, vàng bạc, đá quý. 

 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2016-01520 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Trang Ngọc  (VN) 
12 Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý.  

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, hàng mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2016-01521 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A17.2.2; A26.4.24 

(591) Vàng, trắng, đen 

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Trang Ngọc  (VN) 
12 Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý.  

 
Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, hàng mỹ nghệ.  
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(210) 4-2016-01522 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Nguyễn Thị Nguyệt  (VN) 

Số 74 đường Mai Thúc Loan, khối 7, 
phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, đại lý phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-01523 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 5.3.20; A5.1.5; 

A5.1.16; 26.1.1 
(591) Hồng, trắng, xám, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Thị Nguyệt  (VN) 

Số 74 đường Mai Thúc Loan, khối 7, 
phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, đại lý phân bón.  
 

(210) 4-2016-01524 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Nguyễn Thị Phượng  (VN) 

Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Gà giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán gà giống.  
 

(210) 4-2016-01525 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.3; 3.7.19; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, cam, đỏ 
(731) Nguyễn Thị Phượng  (VN) 

Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Gà giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán gà giống.  
 

 
(210) 4-2016-01528 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 24.15.1 
(591) Đỏ, trắng, xám, da cam 
(731) SK PLANET CO., LTD.   (KR) 

264 Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại di động; bàn phím điện thoại di động; bộ sử dụng điện 

thoại không dùng tay; điện thoại cầm tay; điện thoại di động; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá 
nhân (PDA); máy tính; máy tính bảng; thẻ từ nhận dạng; thẻ từ; thẻ từ tín dụng; điện thoại 
thông minh; màn hình tinh thể lỏng (LCD); thẻ quà tặng từ; thẻ tích điểm từ. 

 

 
(210) 4-2016-01529 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 24.15.1 
(591) Đỏ, trắng, xám, da cam 
(731) SK PLANET CO., LTD.   (KR) 

264 Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại di động; bàn phím điện thoại di động; bộ sử dụng điện 

thoại không dùng tay; điện thoại cầm tay; điện thoại di động; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá 
nhân (PDA); máy tính; máy tính bảng; thẻ từ nhận dạng; thẻ từ; thẻ từ tín dụng; điện thoại 
thông minh; màn hình tinh thể lỏng (LCD); thẻ quà tặng từ; thẻ tích điểm từ. 

 
 

(210) 4-2016-01532 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
13 E Rodriguez Jr. Avenue, Bagong Ilog, 
Pasig City, Philippines 1600  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống từ trà có ướp hương; sản phẩm chiết xuất từ trà và chế phẩm trên 

cơ sở trà; cà phê; sản phẩm chiết xuất từ cà phê và chế phẩm trên cơ sở cà phê; cà phê 

nhân tạo (chất thay thế cà phê) và sản phẩm chiết xuất từ cà phê nhân tạo. 

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ 

sở rau hoặc hoa quả; si-rô cho đồ uống.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện 
 

 
(210) 4-2016-01533 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 

13 E Rodriguez Jr. Avenue, Bagong Ilog, 

Pasig City, Philippines 1600  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống từ trà có ướp hương; sản phẩm chiết xuất từ trà và chế phẩm trên 

cơ sở trà; cà phê; sản phẩm chiết xuất từ cà phê và chế phẩm trên cơ sở cà phê; cà phê 

nhân tạo (chất thay thế cà phê) và sản phẩm chiết xuất từ cà phê nhân tạo. 

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ 

sở rau hoặc hoa quả; si-rô cho đồ uống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.   
 

 
(210) 4-2016-01534 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vận tải Viết Hải  (VN) 
Xóm Tân Trung, xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng kim loại.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bê tông.  
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(210) 4-2016-01535 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 25.5.1; A25.7.21; 26.3.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vận tải Viết Hải  (VN) 
Xóm Tân Trung, xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 

 
(210) 4-2016-01536 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.15; 3.7.17; 1.15.11 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(731) Công ty TNHH Việt Thái   (VN) 
Số 304, đường Hà Huy Tập, phường Hà 

Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đá lạnh có thể ăn được.  

Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai; nước uống đóng chai.  
 

 
(210) 4-2016-01537 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái   (VN) 
Số 304, đường Hà Huy Tập, phường Hà 

Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đá lạnh có thể ăn được.  

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai; nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2016-01538 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH Việt Thái   (VN) 

Số 304, đường Hà Huy Tập, phường Hà 
Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đá lạnh có thể ăn được.  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai; nước uống đóng chai.  
 
 

(210) 4-2016-01539 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH chế biến gỗ và 

thương mại Hào Quang  (VN) 
Số 05 đường 26/3, phường Văn Yên, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm nội thất dùng cho văn phòng, gia đình, nơi công cộng bằng gỗ sắt và 

nhựa cụ thể là bàn ghế, tủ, giường khung, kệ, giá.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng nội thất dùng cho gia đình, văn phòng, nơi 
công cộng.  

 

 
(210) 4-2016-01541 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng Quỳnh Danh  (VN) 
Số 10 đường Nguyễn Công Trứ, phường 
Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, hàng mỹ nghệ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01543 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ, xanh lá cây đậm 

(731) Lê Ngọc Mai  (VN) 
Nhà số 11, ngõ 51, phố Trần Điền, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch bao gồm: vận chuyển người đi du lịch; hướng dẫn du lịch; 

thông tin về giá cả (các chuyến du lịch); thông tin về tuyến du lịch; dịch vụ liên quan đến 

việc thuê phương tiện du lịch, vận tải. 
 

 
(210) 4-2016-01544 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Nguyễn Hoàng Đức  (VN) 
Số 43B ấp 8, xã Tân Thạch, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà rút xương; thực phẩm đóng gói khác: thịt lợn, bò, gà, hải sản. 
 

 
(210) 4-2016-01545 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH Quảng Thành 
Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Đầm Triều, phường 

Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải 

Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo dán giày dép (keo dán dùng trong công 

nghiệp); hóa chất dùng cho giày dép. 
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(210) 4-2016-01546 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân nước 

mắm Kim Chi   (VN) 
Lô 5, cụm CN Thanh Liêm, xã Nhơn An, 
thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm các loại.  

 

 
(210) 4-2016-01550 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.22; A5.11.11; 3.11.7; 2.1.30 
(591) Xanh lá cây, xanh pha vàng, xanh lơ 

nhạt, vàng, nâu, nâu đỏ, đỏ, hồng nhạt, 
đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hung Xiang   (VN) 
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện 
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt ốc bươu vàng; thuốc dùng cho thủy sản; thuốc trừ sâu; men vi sinh 

(men tiêu hóa dùng cho thủy sản); thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt cỏ và nấm. 
 

 
(210) 4-2016-01551 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.15.1; 26.1.1; 1.13.1 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ, hệ thống điện trên xe ô tô, rờ le, cụm công tắc, đèn, bóng đèn cho xe ô tô 
và các thiết bị, dụng cụ chiếu sáng.  
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(210) 4-2016-01552 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ, các loại nắp nhựa, nắp tổng trong ô tô, hệ thống điện, rơ le, cụm công tắc, 
hệ thống đánh lửa, mô bin đánh lửa, mô bin đánh lửa điện tử. 

 

 
(210) 4-2016-01563 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hải  (VN) 
Ngã ba Ngô Đức Kế và Hà Tôn Mục, tổ 
8, phường Nam Hà, thành phồ Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Buôn bán vàng, bạc trang sức, hàng mỹ nghệ.  
 
 

(210) 4-2016-01564 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; A26.4.24; A26.11.7 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hải  (VN) 
Ngã ba Ngô Đức Kế và Hà Tôn Mục, tổ 
8, phường Nam Hà, thành phồ Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý.  

 
Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, hàng mỹ nghệ.  
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(210) 4-2016-01565 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo điện 
tử Hoàng Long  (VN) 
Số 19 Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Các sản phẩm in ấn.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-01567 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Nguyễn Công Bắc  (VN) 
Số 33 Hà Huy Tập, phường Nam Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2016-01568 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.4.24; 26.3.23; A26.11.12; 3.7.17 

(591) Cam, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất AF  (VN) 
Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội - ngoại thất công trình.  
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(210) 4-2016-01569 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH trang trí nội 

thất AF  (VN) 
Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm nội thất dùng cho văn phòng, gia đình, nơi công cộng bằng gỗ, sắt và 

nhựa cụ thể là bàn ghế, tủ, giường khung, kệ, giá.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng nội thất dùng cho gia đình, văn phòng, nơi 
công cộng.  

 

 
(210) 4-2016-01583 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) D. R. INDUSTRIES (PVT) LTD.,  (LK) 

No.361, Kandy Road, Nittambuwa, Sri 
Lanka 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay sinh tố (máy xay 

trộn); máy hút bụi chân không; máy giặt áp lực cao; tay máy trộn (bộ phận của máy trộn); 
máy giặt (cửa trước và cửa trên); máy rửa bát đĩa; máy may; máy bơm nước; máy chế biến 
thức ăn dùng điện.  

 
Nhóm 08: Bàn là điện (là khô và hơi nước).  

 
Nhóm 09: Tivi LED (ti vi sử dụng đèn đi ốt phát quang); đầu đĩa DVD; đầu đĩa blu ray 
(đầu đĩa để đọc các đĩa blu-ray, một loại đĩa có công suất lưu trữ lớn khi ghi nội dung độ 
phân giải cao); hệ thống âm thanh nổi (hệ thống âm thanh chất lượng cao); hệ thống loa 
liền công suất; hệ thống rạp hát tại gia (gồm màn hình tivi, đầu đọc đĩa, loa, âm li); máy 
thu sóng FM; máy chấm công vân tay; máy đếm tiền; thiết bị kết nối wi-fi (kết nối 
internet không dây) và băng thông rộng; máy vi tính; màn hình máy vi tính; điện thoại di 
động; máy tính bảng; ổ cắm điện; dây điện nối dài; cầu dao điện.  

 
Nhóm 11: Bóng đèn LED (bóng đèn đi ốt phát quang); LED tấm gắn trần (đèn đi ốt phát 
quang); đèn chùm (đèn treo); quạt điện; máy sấy tóc; bếp ga; nồi nấu cơm dùng điện; lò 
điện; lò vi sóng; tủ lạnh; máy lọc nước; máy điều hòa không khí; máy nướng bánh; lò 
nướng bánh bằng điện; bếp điện từ; đèn bàn; ấm đun nước dùng điện; nồi áp suất dùng 
điện; tủ đông; thiết bị làm lạnh đồ uống; bình nước nóng cho nhà tắm; máy làm sạch 
không khí.  
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(210) 4-2016-01584 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 24.13.1 
(591) Xanh dương, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
MHEALTH  (VN) 
43 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế từ xa; trợ giúp y tế. 
 

 
(210) 4-2016-01586 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.5.7; 26.1.6 
(591) Đỏ, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Triệu 
Phó  (VN) 
Số 3, tổ 37, khu dân cư 21, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-01587 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.14 
(731) Công ty cổ phần Nagakawa 

Việt Nam  (VN) 
Khu 9, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2016-01588 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) E-DAOCO TECHNOLOGY AND 

DEVELOPMENT COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Rm 801, 8/F Chinachem Johnston Plaza, 
178-186 Johnston Road, Wanchai, Hong 
Kong 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước sô đa; nước uống có muối lithi; đồ uống 

không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống hỗn hợp không có cồn; mật hoa quả, không có 

cồn; chế phẩm để làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất, chế biến đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-01601 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.7.3; A3.7.24 

(591) Đen, đỏ, vàng cam 

(540) 

  

(731) Lê Văn Tùng  (VN) 
Nhà số 1 - LK1, khu đô thị Vinaconex 

21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, chỗ ở tạm thời, bao gồm các dịch vụ 

sau: dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà 

hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-01602 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

 

(731) Lê Thanh Dũng  (VN) 
22/6 Mậu Thân, phường 3, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mô tô; mua bán xe máy; mua bán phụ tùng mô tô; mua bán phụ tùng 

xe máy. 
 

 
(210) 4-2016-01603 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 

(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trustskin Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 16, tổ 16 Yên Hòa, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hỗn hợp dạng lỏng để chăm sóc da (mỹ phẩm); chất lỏng làm đẹp da; hỗn hợp 

dạng lỏng và kem (mỹ phẩm); kem có mùi thơm để bôi lên da sau khi tắm; chất làm se da 

không tẩm thuốc dùng cho mục đích trang điểm; thể sữa đặc dùng xoa bóp mặt (mỹ 

phẩm).  
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(210) 4-2016-01604 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Việt Bách  (VN) 
Số nhà 10, ngách 99, ngõ 168, đường 
Kim Giang, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; bộ lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; hệ 

thống điều hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2016-01605 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 
Số 15, ngõ 651, tổ 28A, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ gỗ nội thất (bàn ghế bằng gỗ. tủ bếp, giá sách); tác phẩm 
nghệ thuật bằng gỗ.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục 
vụ; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-01620 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.13.4; 5.7.3; 1.5.1; A1.5.3; A1.5.4 
(591) Đỏ, nâu, cam, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
đào tạo quốc tế CNT  (VN) 
Số 24, lô 10B, đường Trung Yên 9, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); hạt tiêu; ớt; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà 

(chÌ).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thực phẩm chức năng, cà phê, trà (chè), hạt tiêu, ớt [gia vị].  
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục]; đào tạo lại nghề; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức và điều khiển 
hội thảo [đào tạo]; tư vấn du học.  
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Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ trồng rừng.  
 

 
(210) 4-2016-01621 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.3.1; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cốc Cốc  (VN) 
Phòng 1202, tầng 12, tòa nhà HITTC, 

185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải về; phần mềm máy tính (ghi sẵn); 

chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); chương trình máy vi tính, ghi 

sẵn.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; thông tin kinh doanh; dịch vụ 

quảng cáo trực tuyến trên mạng internet.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ bản đồ; lập trình máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 

thiết kế phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử.  
 

 
(210) 4-2016-01622 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.7.3; 26.1.1 
(591) Đen, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đại Phát Vĩnh Lộc  
(VN) 
A6/33L hương lộ 80, ấp 1, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, thìa, dĩa. 

 
Nhóm 11: Bồn rửa, vòi nước (vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]), ấm đun nước dùng 
điện. 

 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giá, kệ tủ. 

 
Nhóm 21: Chậu (thau), rổ, rá, xoong (không dùng điện), nồi (không dùng điện), chảo 
(không dùng điện), mâm, chén, ấm đun nước không dùng điện, đũa, muỗng để múc [đồ 

dùng trên bàn], khay đựng.  
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(210) 4-2016-01623 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược Trung 

ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu I, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-01624 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược Trung 

ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu I, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-01625 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(731) SON SUN HWA   (KR) 

(Guro-dong) No.604, 34, Gamasan-ro 
27-gil, Guro-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, xà phòng vệ sinh dạng bánh, sữa làm sạch 

dùng cho mục đích vệ sinh, nước xức tóc, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2016-01627 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á   (VN) 
Số 124, đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện.  
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 
đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 
bình đun nước nóng chạy điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm thiết bị 
đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 
bình đun nước nóng chạy điện; xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2016-01628 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á   (VN) 
Số 124, đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 
đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 
bình đun nước nóng chạy điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm thiết bị 
đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 
bình đun nước nóng chạy điện; xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-01641 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.5 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh NA GA  (VN) 
224 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-01642 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ tư 
vấn giáo dục Hoàng Minh  
(VN) 
88 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2016-01643 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - dịch 
vụ thương mại Tiến Thịnh  (VN)
Số 743, tỉnh lộ 15, ấp 6, xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây đồng tráng men (dây điện từ); dây nhôm tráng men (dây điện từ).  
 

 
(210) 4-2016-01644 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh rêu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản 3C  (VN) 
93 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính cụ thể là tư vấn tài chính; quản lý bất động 

sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng. 
 

 
(210) 4-2016-01646 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.7.17; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Đen, vàng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Long Tín Phát  (VN) 
56/8 Lê Hồng Phong, tổ 8, khu phố 8, 

phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp xách; vali; ba lô; ví.  
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(210) 4-2016-01647 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.13.1; 26.1.2; A5.5.20 

(591) Đỏ, ghi 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Thái Phương  (VN) 
Số 18, ấp 6, xã Vị Thắng, huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và hoá mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2016-01648 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.8; 26.1.1; 26.5.1; 26.7.25 

(731) INFINITY ONENESS CO., LTD.  (TH) 

226/1, Moo 3, T. Sunpakwan, A. 

Hangdong, Chiang Mai, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng ẩm chống lão hóa cho da mặt; kem dưỡng thể; kem làm sạch da 

mặt; kem đánh răng; kem chống nắng; gel làm sạch da mặt; nước hoa hồng; kem làm ẩm 

vùng mắt; xà phòng; kem dưỡng trắng da. 
 

(210) 4-2016-01650 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thể thao Tài  
(VN) 
197/151 Cao Đạt, phường 1, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao. 

 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể dục thể thao.  
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(210) 4-2016-01660 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 15.7.1; 18.1.21 
(591) Da cam, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Lốp xe Châu Âu  (VN) 
186 đường Cống Quỳnh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho ô tô và xe 

máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-01661 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 20.7.1 
(591) Xanh lá cây, cam nhạt, vàng đồng, trắng 

xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Hợp tác lao 

động và Du học Quốc tế  (VN) 
Số 1, ngõ 69, phố Bùi Huy Bích, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu lao động; giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; cung ứng và 

quản lý nguồn lao động; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán máy móc, 
thiết bị y tế; mua bán kim loại và quặng kim loại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; thông tin giáo dục, hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; giáo dục mầm non.  

 

 
(210) 4-2016-01662 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, cam, đỏ, xanh da trời, xanh 

dương, xanh rêu nhạt, vàng 
(731) Mai Lam Phương  (VN) 

ấp Ngọc Tuấn, thị trấn Cái Nước, huyện 
Cái Nước, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 31: Thanh long (trái cây tươi); Trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2016-01664 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Vàng, đỏ, cam, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng, tím, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Rồng Đại Dương  

(VN) 
114/4 ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-01665 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng, đỏ, nâu, xanh lá cây, xanh lá mạ 
(731) Công ty TNHH Pesticide Nhật 

Bản   (VN) 
Lô B207, đường số 4, KCN Thái Hòa, xã 
Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2016-01666 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông   (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; bao bì bằng nhựa PE dùng để bao 

gói; bao bì bằng nhựa PEHD dùng để bao gói; bao bì bằng nhựa BOPP dùng để bao gói, 
màng phức hợp (màng mỏng có nhiều lớp chất dẻo dùng để bao gói). 
Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng 
cho mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm 
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chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm, nhựa nhân tạo (sản 
phẩm bán tinh chế). 

 

 
(210) 4-2016-01667 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hùng Ngọc  (VN) 
Số 38, phố Đức Giang, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-01669 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 
(731) Nguyễn Quang Minh   (VN) 

111/45, đường số 1, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón; miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: giày dép, quần áo, mũ nón, miếng đệm 
lót giày, tất, thắt lưng, ví, cặp sách, ba lô, máy may, máy vắt chỉ, máy đóng giày. 

 

 
(210) 4-2016-01677 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 20: Giường; đệm; gối; đệm ngồi kiểu Nhật [Zabuton]; gối tựa; đồ nội thất. 
 

 
(210) 4-2016-01679 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 24: Chăn bông; vỏ chăn bông; chăn dùng cho ghế giường; ga trải giường; vỏ gối; 
khăn phủ giường. 

 

 
(210) 4-2016-01680 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.5; A24.17.6 
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính; thiết bị y tế; chăn bông kết hợp 

với nam châm dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính; chăn lót ghế giường kết hợp với nam 
châm dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính; khăn phủ giường dùng cho mục đích y tế; đệm 
dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-01681 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.5; A24.17.6 
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; đệm; gối; đệm ngồi kiểu Nhật; gối tựa; đồ nội thất. 

 

 
(210) 4-2016-01682 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.5; A24.17.6 
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn bông; vỏ chăn bông; chăn dùng cho ghế giường; ga trải giường; vỏ gối; 

khăn trải giường. 
 

 
(210) 4-2016-01683 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.5; A24.17.6 
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính; thiết bị y tế; chăn bông kết hợp 
với nam châm dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính; chăn lót ghế giường kết hợp với nam 
châm dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính; khăn phủ giường dùng cho mục đích y tế; đệm 
dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01684 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.5; A24.17.6 
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; đệm; gối; đệm ngồi kiểu Nhật; gối tựa; đồ nội thất. 

 

 
(210) 4-2016-01685 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính; thiết bị y tế; chăn bông dùng 

cho mục đích y tế; giường dùng cho mục đích y tế; gối dùng cho mục đích y tế; vỏ gối 
dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01686 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; đệm; gối; đệm ngồi phẳng dạng gối kiểu Nhật; đệm lót; đồ nội thất.  

 

 
(210) 4-2016-01687 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính; thiết bị y tế; áo nịt ngực dùng 

cho mục đích y tế; quần áo được kết hợp với nam châm dùng cho trị liệu từ tính; thắt lưng 

dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-01688 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: áo nịt ngực [áo lót]; cổ tay áo [trang phục]; bộ áo liền quần; áo gilê; thắt lưng 

[trang phục]; trang phục giữ nhiệt [quần áo]. 
 

 
(210) 4-2016-01689 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính; thiết bị y tế; vòng cổ dùng cho 

mục đích y tế; quần áo được kết hợp với nam châm dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính; thắt 

lưng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-01699 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.1.16; 3.1.4 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Bảo Long Kinh Bắc  
(VN) 
Thôn An Ninh, xã Yên Phụ, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn trừ bia.  
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(210) 4-2016-01710 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED    (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-01712 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED    (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 
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(210) 4-2016-01713 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED   (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc, giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính.    

 

 
(210) 4-2016-01714 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED    (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01715 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED    (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 

 
 

(210) 4-2016-01716 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED   (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 
xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc, giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính.    

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01717 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED    (GB) 

International House, Castle Hill, Victoria 

Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 

IM2 4RB   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 

chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 

lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 

trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 

đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 

vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 

cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 

tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 

bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 

chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 

cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 

cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 

tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 
 

 
(210) 4-2016-01718 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED    (GB) 

International House, Castle Hill, Victoria 

Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 

IM2 4RB   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ khách sạn và dịch vụ khu nghỉ 

dưỡng bao gồm chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 

vụ quầy rượu; dịch vụ phòng chờ; dịch vụ quán rượu cao cấp; dịch vụ chăm sóc trẻ em 

(dịch vụ nhà trẻ ban ngày); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội thảo và hội họp; cung 

cấp các tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội chợ; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú; dịch 

vụ đặt chỗ trước các bữa ăn và đồ uống; quán rượu nhỏ; quán cà phê; cung cấp thông tin 

và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, bao gồm cung cấp thông tin và tư vấn 

trực tuyến qua mạng máy tính.    
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01719 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.4; 2.1.30; A2.1.16; A7.5.8; A7.5.6 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED   (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc, giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính.    

 
 

 
(210) 4-2016-01731 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01732 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 

3 Anson Road, #27-01, Springleaf 

Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ khách sạn và dịch vụ khu nghỉ 

dưỡng bao gồm chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 

vụ quầy rượu; dịch vụ phòng chờ; dịch vụ quán rượu cao cấp; dịch vụ chăm sóc trẻ em 

(dịch vụ nhà trẻ ban ngày); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội thảo và hội họp; cung 

cấp các tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội chợ; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú; dịch 

vụ đặt chỗ trước các bữa ăn và đồ uống; quán rượu nhỏ; quán cà phê; cung cấp thông tin 

và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, bao gồm cung cấp thông tin và tư vấn 

trực tuyến qua mạng máy tính. 
 

 
(210) 4-2016-01733 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 

3 Anson Road, #27-01, Springleaf 

Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 16: Bưu thiếp; sổ tay; nhật ký [ấn phẩm]; nhật ký để bàn; sổ nhật ký bọc da; biểu 

đồ treo tường để dùng như nhật ký; nhãn dính có hình in sẵn [văn phòng phẩm]; nhãn 

dính có hình cho xe ô tô [văn phòng phẩm]; nhãn dính có hình bằng chất dẻo [văn phòng 

phẩm]; nhãn dính có hình bằng giấy [văn phòng phẩm]; túi đựng quà bằng giấy hoặc bìa 

cứng; túi đựng quà làm bằng chất dẻo (không thuộc các nhóm khác); giấy gói quà [văn 

phòng phẩm]; dải băng bằng giấy; dụng cụ mở thư [dao, đồ dùng văn phòng]; hộp đựng 

bút hoặc bút chì; hộp đựng danh thiếp [đồ dùng văn phòng]; vật liệu bằng chất dẻo để bao 

gói (không thuộc các nhóm khác); mô hình thu nhỏ [mô hình mẫu của kiến trúc sư] bằng 

giấy hoặc bìa cứng; tấm lót bình, cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; lịch để bàn; bìa cặp để kẹp 

tài liệu có lịch họp; lịch (dạng thẻ/bưu thiếp); thẻ hành lý in sẵn; thẻ treo tay nắm cửa in 

sẵn; thẻ gắn vào quà tặng; thẻ làm bằng chất dẻo [văn phòng phẩm]; bút chì; bút [đồ dùng 

văn phòng]; thước [đồ dùng văn phòng]; tẩy; danh thiếp; cờ đuôi nheo bằng giấy; kệ trưng 

bày bằng bìa cứng để trưng bày các sản phẩm bày bán; thẻ trưng bày bằng giấy; biển hiệu 

in sẵn bằng giấy; biểu ngữ bằng giấy; áp phích quảng cáo; vé bằng giấy; giấy có in tiêu đề 

thư [văn phòng phẩm]; tập sách quảng cáo; tờ quảng cáo rời; các tờ quảng cáo được đính 

kèm trong các tờ báo và tạp chí và các ấn phẩm khác. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01734 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 28: Cốc chơi xúc xắc; xúc xắc; phỉnh dùng để đánh bạc; bài lá; phỉnh của trò chơi 

rulet; các trò chơi liên quan đến đánh bạc cụ thể là: các trò chơi truyền thống dùng bàn, 
các trò chơi điện tử dùng bàn; máy có khe đút xu [máy đánh bạc] vận hành bằng cơ học, 
điện tử hoặc dựa trên máy tính cá nhân (PC); máy chơi game pachinko; các trò chơi may 
rủi (xổ số) cụ thể là dự đoán các con số; các trò chơi xổ số; trò chơi cá cược keno; trò chơi 
bài bingo; cá cược thể thao gồm cá cược riêng lẻ hoặc được kết nối bởi một hệ thống cá 
cược (ví dụ trò chơi bài lá stud canibean); các trò chơi siêu liên kết có giải thưởng lũy tiến 
trên diện rộng có thể vận hành bằng tay, bằng cơ học hoặc điện tử, trên cơ sở riêng lẻ 
hoặc được kết nối thông qua một mạng lưới (cục bộ hay trên diện rộng) bao gồm các trò 
chơi dựa trên máy chủ có thể tải xuống được, các trò chơi không sử dụng máy chủ, các trò 
chơi dự đoán (bao gồm dự đoán cục bộ hay dự đoán từ xa) và các trò chơi trên nền tảng 
viễn thông di động (tức là trò chơi trên thiết bị di động); bộ bài rulet; bánh xe quay của trò 
chơi rulet; trò chơi may rủi; trò chơi bằng quân bài; trò chơi bằng xúc xắc; quân bài mạt 
chược; bộ bài mạt chược; trò chơi đôminô; bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01736 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01737 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ khách sạn và dịch vụ khu nghỉ 

dưỡng bao gồm chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ phòng chờ; dịch vụ quán rượu cao cấp; dịch vụ chăm sóc trẻ em 
(dịch vụ nhà trẻ ban ngày); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội thảo và hội họp; cung 
cấp các tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội chợ; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú; dịch 
vụ đặt chỗ trước các bữa ăn và đồ uống; quán rượu nhỏ; quán cà phê; cung cấp thông tin 
và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, bao gồm cung cấp thông tin và tư vấn 
trực tuyến qua mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-01738 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.3.2 
(591) Trắng, xanh lam, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Đào Trần Anh  (VN) 
A17 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Ghi đường sắt; thanh tà vẹt đường sắt bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại; 

vật liệu đường sắt bằng kim loại; tấm tà vẹt, tấm đệm tà vẹt; vòng quay đường sắt; mặt 
quay đường sắt; hợp kim của kim loại thường; thép góc; biểu tượng, dấu hiệu bằng kim 
loại cho xe cộ; viên bi bằng thép; hàng rào phân cách bằng kim loại dùng cho đường sá; 
thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại; thanh cho rào chắn bằng kim loại; thỏi 
thép đúc (luyện kim); thép cán thô (luyện kim); tấm kim loại cho xây dựng; bu lông bằng 
kim loại; ốc vít bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu 
gia lực bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng 
bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; gang, dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; phôi thép; thép đúc; tấm sắt; công trình xây dựng bằng thép; thép 
dạng thô hoặc bán thành phẩm. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; phổ biến các thông 
báo quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; phân phát hàng 
mẫu; quảng cáo ngoài trời; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo trên đài phát 
thanh; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê 
thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; quảng cáo trên truyền hình; quảng 
cáo thương mại trên truyền hình; đánh giá kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư 
vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh marketing; dịch 
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vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ, dịch vụ tìm kiếm tài 
trợ. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; 
phá dỡ các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận tải bằng tàu thuyền; giữ chỗ cho các chuyến 
đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển bằng xe buýt; vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái xe; 
hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ giao hàng; vận chuyển bằng phà; vận tải bằng đường 
sắt; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải bằng du thuyền; vận tải đường sông; tham quan [du 
lịch]; vận chuyển hành khách; vận chuyển hành khách; vận tải bằng xe điện; vận tải bằng 
taxi; vận tải; đặt chỗ cho vận chuyển; vận chuyển đồ đạc; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho 
thuê toa chở hàng chạy trên các đường ray; cho thuê xe cộ; bao gói hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2016-01739 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A24.15.7; 24.15.1 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần liên minh 

tiêu dùng Việt Nam  (VN) 
Số nhà 33, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Xương Giang, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân vi sinh; hóa chất nông nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt 

cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh trùng); hóa chất công nghiệp; phân 
hóa học; phân bón lá; phân bón tổng hợp. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc thú y.  

 
Nhóm 11: Lò đốt rác thải công nghiệp và dân dụng; máy điều hòa nhiệt độ; máy sưởi; đèn 
sưởi; đèn chiếu sáng, đèn điện. 

 
Nhóm 19: Gạch không nung; ngói không nung; vật liệu xây dựng phi kim loại: ngói, đá, 
gạch không bằng kim loại (dùng trong xây dựng); kính dùng trong xây dựng; cấu kiện 
xây dựng bằng bê tông. 

 
Nhóm 35: Bán hàng đa cấp thực phẩm chức năng, dược phẩm; mua bán các sản phẩm cụ 
thể như: dược phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, máy tính, linh kiện 
điện tử, phần mềm máy tính, vải, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, giường, tủ, bàn ghế, lò đốt 
rác thải, gạch không nung, ngói không nung. 
Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và công nghiệp; dịch vụ lưu giữ 
hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo vệ; vận chuyển hành khách; 
dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hàng. 
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Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước sạch và nước thải; dịch vụ xử lý rác thải; dịch vụ gia công 
kim loại; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ in ấn; dịch vụ bảo quản thực phẩm và đồ 
uống.  

 

Nhóm 41: Tổ chức điều khiển và sắp xếp hội nghị; tổ chức điều khiển và sắp xếp hội thảo; 
dịch vụ đào tạo về kỹ năng sống; dịch vụ đào tạo kỹ năng nói trước đám đông; dịch vụ 
giáo dục nghề nghiệp; giáo dục văn hóa nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-01740 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cà phê In 3D  
(VN) 
130 Bis Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in, mực in, thiết bị máy in, phụ tùng cho máy in.  

 

 
(210) 4-2016-01750 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ khách sạn và dịch vụ khu nghỉ 

dưỡng bao gồm chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ phòng chờ; dịch vụ quán rượu cao cấp; dịch vụ chăm sóc trẻ em 
(dịch vụ nhà trẻ ban ngày); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội thảo và hội họp; cung 
cấp các tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội chợ; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú; dịch 
vụ đặt chỗ trước các bữa ăn và đồ uống; quán rượu nhỏ; quán cà phê; cung cấp thông tin 
và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, bao gồm cung cấp thông tin và tư vấn 
trực tuyến qua mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-01751 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 16: Bưu thiếp; sổ tay; nhật ký [ấn phẩm]; nhật ký để bàn; sổ nhật ký bọc da; biểu 

đồ treo tường để dùng như nhật ký; nhãn dính có hình in sẵn [văn phòng phẩm]; nhãn 
dính có hình cho xe ô tô [văn phòng phẩm]; nhãn dính có hình bằng chất dẻo [văn phòng 
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phẩm]; nhãn dính có hình bằng giấy [văn phòng phẩm]; túi đựng quà bằng giấy hoặc bìa 
cứng; túi đựng quà làm bằng chất dẻo (không thuộc các nhóm khác); giấy gói quà [văn 
phòng phẩm]; dải băng bằng giấy; dụng cụ mở thư [dao, đồ dùng văn phòng]; hộp đựng 
bút hoặc bút chì; hộp đựng danh thiếp [đồ dùng văn phòng]; vật liệu bằng chất dẻo để bao 
gói (không thuộc các nhóm khác); mô hình thu nhỏ [mô hình mẫu của kiến trúc sư] bằng 
giấy hoặc bìa cứng; tấm lót bình, cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; lịch để bàn; bìa cặp để kẹp 
tài liệu có lịch họp; lịch (dạng thẻ/bưu thiếp); thẻ hành lý in sẵn; thẻ treo tay nắm cửa in 
sẵn; thẻ gắn vào quà tặng; thẻ làm bằng chất dẻo [văn phòng phẩm]; bút chì; bút [đồ dùng 
văn phòng]; thước [đồ dùng văn phòng]; tẩy; danh thiếp; cờ đuôi nheo bằng giấy; kệ trưng 
bày bằng bìa cứng để trưng bày các sản phẩm bày bán; thẻ trưng bày bằng giấy; biển hiệu 
in sẵn bằng giấy; biểu ngữ bằng giấy; áp phích quảng cáo; vé bằng giấy; giấy có in tiêu đề 
thư [văn phòng phẩm]; tập sách quảng cáo; tờ quảng cáo rời; các tờ quảng cáo được đính 
kèm trong các tờ báo và tạp chí và các ấn phẩm khác. 

 

 
(210) 4-2016-01752 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909     

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 28: Cốc chơi xúc xắc; xúc xắc; phỉnh dùng để đánh bạc; bài lá; phỉnh của trò chơi 

rulet; các trò chơi liên quan đến đánh bạc cụ thể là: các trò chơi truyền thống dùng bàn, 
các trò chơi điện tử dùng bàn; máy có khe đút xu [máy đánh bạc] vận hành bằng cơ học, 
điện tử hoặc dựa trên máy tính cá nhân (PC); máy chơi game pachinko; các trò chơi may 
rủi (xổ số) cụ thể là dự đoán các con số; các trò chơi xổ số; trò chơi cá cược keno; trò chơi 
bài bingo; cá cược thể thao gồm cá cược riêng lẻ hoặc được kết nối bởi một hệ thống cá 
cược (ví dụ trò chơi bài lá stud canibean); các trò chơi siêu liên kết có giải thưởng lũy tiến 
trên diện rộng có thể vận hành bằng tay, bằng cơ học hoặc điện tử, trên cơ sở riêng lẻ 
hoặc được kết nối thông qua một mạng lưới (cục bộ hay trên diện rộng) bao gồm các trò 
chơi dựa trên máy chủ có thể tải xuống được, các trò chơi không sử dụng máy chủ, các trò 
chơi dự đoán (bao gồm dự đoán cục bộ hay dự đoán từ xa) và các trò chơi trên nền tảng 
viễn thông di động (tức là trò chơi trên thiết bị di động); bộ bài rulet; bánh xe quay của trò 
chơi rulet; trò chơi may rủi; trò chơi bằng quân bài; trò chơi bằng xúc xắc; quân bài mạt 
chược; bộ bài mạt chược; trò chơi đôminô; bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01754 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909    

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
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chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ truớc cho các buổi biểu diễn và các buổi trình điễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-01755 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ khách sạn và dịch vụ khu nghỉ 

dưỡng bao gồm chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ phòng chờ; dịch vụ quán rượu cao cấp; dịch vụ chăm sóc trẻ em 
(dịch vụ nhà trẻ ban ngày); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội thảo và hội họp; cung 
cấp các tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội chợ; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú; dịch 
vụ đặt chỗ trước các bữa ăn và đồ uống; quán rượu nhỏ; quán cà phê; cung cấp thông tin 
và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, bao gồm cung cấp thông tin và tư vấn 
trực tuyến qua mạng máy tính.      

 

 
(210) 4-2016-01756 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 1.13.1; 26.15.1; 1.5.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909     

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 16: Bưu thiếp; sổ tay; nhật ký [ấn phẩm]; nhật ký để bàn; sổ nhật ký bọc da; biểu 

đồ treo tường để dùng như nhật ký; nhãn dính có hình in sẵn [văn phòng phẩm]; nhãn 
dính có hình cho xe ô tô [văn phòng phẩm]; nhãn dính có hình bằng chất dẻo [văn phòng 
phẩm]; nhãn dính có hình bằng giấy [văn phòng phẩm]; túi đựng quà bằng giấy hoặc bìa 
cứng; túi đựng quà làm bằng chất dẻo (không thuộc các nhóm khác); giấy gói quà [văn 
phòng phẩm]; dải băng bằng giấy; dụng cụ mở thư [dao, đồ dùng văn phòng]; hộp đựng 
bút hoặc bút chì; hộp đựng danh thiếp [đồ dùng văn phòng]; vật liệu bằng chất dẻo để bao 
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gói (không thuộc các nhóm khác); mô hình thu nhỏ [mô hình mẫu của kiền trúc sư] bằng 
giấy hoặc bìa cứng; tấm lót bình, cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; lịch để bàn; bìa cặp để kẹp 
tài liệu có lịch họp; lịch (dạng thẻ/bưu thiếp); thẻ hành lý in sẵn; thẻ treo tay nắm cửa in 
sẵn; thẻ gắn vào quà tặng; thẻ làm bằng chất dẻo [văn phòng phẩm]; bút chì; bút [đồ dùng 
văn phòng]; thước [đồ dùng văn phòng]; tẩy; danh thiếp; cờ đuôi nheo bằng giấy; kệ trưng 
bày bằng bìa cứng để trưng bày các sản phẩm bày bán; thẻ trưng bày bằng giấy; biển hiệu 
in sẵn bằng giấy; biểu ngữ bằng giấy; áp phích quảng cáo; vé bằng giấy; giấy có in tiêu đề 
thư [văn phòng phẩm]; tập sách quảng cáo; tờ quảng cáo rời; các tờ quảng cáo được đính 
kèm trong các tờ báo và tạp chí và các ấn phẩm khác. 

 

 
(210) 4-2016-01757 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 1.13.1; 1.5.1; 26.15.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 28: Cốc chơi xúc xắc; xúc xắc; phỉnh dùng để đánh bạc; bài lá; phỉnh của trò chơi 

rulet; các trò chơi liên quan đến đánh bạc cụ thể là: các trò chơi truyền thống dùng bàn, 
các trò chơi điện tử dùng bàn; máy có khe đút xu [máy đánh bạc] vận hành bằng cơ học, 
điện tử hoặc dựa trên máy tính cá nhân (PC); máy chơi game pachinko; các trò chơi may 
rủi (xổ số) cụ thể là dự đoán các con số; các trò chơi xổ số; trò chơi cá cược keno; trò chơi 
bài bingo; cá cược thể thao gồm cá cược riêng lẻ hoặc được kết nối bởi một hệ thống cá 
cược (ví dụ trò chơi bài lá stud canibean); các trò chơi siêu liên kết có giải thưởng lũy tiến 
trên diện rộng có thể vận hành bằng tay, bằng cơ học hoặc điện tử, trên cơ sở riêng lẻ 
hoặc được kết nối thông qua một mạng lưới (cục bộ hay trên diện rộng) bao gồm các trò 
chơi dựa trên máy chủ có thể tải xuống được, các trò chơi không sử dụng máy chủ, các trò 
chơi dự đoán (bao gồm dự đoán cục bộ hay dự đoán từ xa) và các trò chơi trên nền tảng 
viễn thông di động (tức là trò chơi trên thiết bị di động); bộ bài rulet; bánh xe quay của trò 
chơi rulet; trò chơi may rủi; trò chơi bằng quân bài; trò chơi bằng xúc xắc; quân bài mạt 
chược; bộ bài mạt chược; trò chơi đôminô; bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo.  

 

 
(210) 4-2016-01759 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.1; 26.15.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
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chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 

lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 

trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 

đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 

vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ truớc cho các buổi biểu diễn và các buổi trình điễn; cung 

cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 

tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 

bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 

chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 

cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 

cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 

tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-01763 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Plaza   (VN) 
Số 14B/6 ngõ 294 Kim Mã, phường Kim 

Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội dầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, 

xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo gạo, bột 

ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, nước sốt, nước tương, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 

cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua 

bán đồ gia dụng như nồi, chảo, dao, thìa, bếp từ, máy xay, tủ lạnh mini, máy đun nước, 

bàn là hơi nước, bếp từ, bếp nướng, lò vi sóng, máy làm kem, máy nướng, ly uống nước, 

bình pha cà phê, máy pha cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-01764 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xám 

(731) Công ty cổ phần SPEEDBOWL  
(VN) 
Tầng 13, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí: bowling, trò chơi điện tử. 
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(210) 4-2016-01770 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.13.1; 26.15.1; 26.1.1; 1.5.1; 1.13.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 

3 Anson Road, #27-01, Springleaf 

Tower, Singapore 079909   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 

chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 

lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 

trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 

đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 

vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ truớc cho các buổi biểu diễn và các buổi trình điễn; cung 

cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 

tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 

bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 

chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 

cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 

cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 

tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-01771 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.13.1; 1.5.1; 1.13.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 

3 Anson Road, #27-01, Springleaf 

Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ khách sạn và dịch vụ khu nghỉ 

dưỡng bao gồm chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 

vụ quầy rượu; dịch vụ phòng chờ; dịch vụ quán rượu cao cấp; dịch vụ chăm sóc trẻ em 

(dịch vụ nhà trẻ ban ngày); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội thảo và hội họp; cung 

cấp các tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội chợ; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú; dịch 

vụ đặt chỗ trước các bữa ăn và đồ uống; quán rượu nhỏ; quán cà phê; cung cấp thông tin 

và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, bao gồm cung cấp thông tin và tư vấn 

trực tuyến qua mạng máy tính.    
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(210) 4-2016-01772 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.5.1; 1.13.1; 26.13.1 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909     

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 16: Bưu thiếp; sổ tay; nhật ký [ấn phẩm]; nhật ký để bàn; sổ nhật ký bọc da; biểu 
đồ treo tường để dùng như nhật ký; nhãn dính có hình in sẵn [văn phòng phẩm]; nhãn 
dính có hình cho xe ô tô [văn phòng phẩm]; nhãn dính có hình bằng chất dẻo [văn phòng 
phẩm]; nhãn dính có hình bằng giấy [văn phòng phẩm]; túi đựng quà bằng giấy hoặc bìa 
cứng; túi đựng quà làm bằng chất dẻo (không thuộc các nhóm khác); giấy gói quà [văn 
phòng phẩm]; dải băng bằng giấy; dụng cụ mở thư [dao, đồ dùng văn phòng]; hộp đựng 
bút hoặc bút chì; hộp đựng danh thiếp [đồ dùng văn phòng]; vật liệu bằng chât dẻo để bao 
gói (không thuộc các nhóm khác); mô hình thu nhỏ [mô hình mẫu của kiền trúc sư] bằng 
giấy hoặc bìa cứng; tấm lót bình, cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; lịch để bàn; bìa cặp để kẹp 
tài liệu có lịch họp; lịch (dạng thẻ/bưu thiếp); thẻ hành lý in sẵn; thẻ treo tay nắm cửa in 
sẵn; thẻ gắn vào quà tặng; thẻ làm bằng chất dẻo [văn phòng phẩm]; bút chì; bút [đồ dùng 
văn phòng]; thước [đồ dùng văn phòng]; tẩy; danh thiếp; cờ đuôi nheo bằng giấy; kệ trưng 
bày bằng bìa cứng để trưng bày các sản phẩm bày bán; thẻ trưng bày bằng giấy; biển hiệu 
in sẵn bằng giấy; biểu ngữ bằng giấy; áp phích quảng cáo; vé bằng giấy; giấy có in tiêu đề 
thư [văn phòng phẩm]; tập sách quảng cáo; tờ quảng cáo rời; các tờ quảng cáo được đính 
kèm trong các tờ báo và tạp chí và các ấn phẩm khác. 

 

 
(210) 4-2016-01773 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.13.1; 1.13.1; 1.5.1; 26.1.1; 26.15.1 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 28: Cốc chơi xúc xắc; xúc xắc; phỉnh dùng để đánh bạc; bài lá; phỉnh của trò chơi 
rulet; các trò chơi liên quan đến đánh bạc cụ thể là: các trò chơi truyền thống dùng bàn, 
các trò chơi điện tử dùng bàn; máy có khe đút xu [máy đánh bạc] vận hành bằng cơ học, 
điện tử hoặc dựa trên máy tính cá nhân (PC); máy chơi game pachinko; các trò chơi may 
rủi (xổ số) cụ thể là dự đoán các con số; các trò chơi xổ số; trò chơi cá cược keno; trò chơi 
bài bingo; cá cược thể thao gồm cá cược riêng lẻ hoặc được kết nối bởi một hệ thống cá 
cược (ví dụ trò chơi bài lá stud canibean); các trò chơi siêu liên kết có giải thưởng lũy tiến 
trên diện rộng có thể vận hành bằng tay, bằng cơ học hoặc điện tử, trên cơ sở riêng lẻ 
hoặc được kết nối thông qua một mạng lưới (cục bộ hay trên diện rộng) bao gồm các trò 
chơi dựa trên máy chủ có thể tải xuống được, các trò chơi không sử dụng máy chủ, các trò 
chơi dự đoán (bao gồm dự đoán cục bộ hay dự đoán từ xa) và các trò chơi trên nền tảng 
viễn thông di động (tức là trò chơi trên thiết bị di động); bộ bài rulet; bánh xe quay của trò 
chơi rulet; trò chơi may rủi; trò chơi bằng quân bài; trò chơi bằng xúc xắc; quân bài mạt 
chược; bộ bài mạt chược; trò chơi đôminô; bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo.  
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(210) 4-2016-01775 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.15.1; 26.13.1; 1.5.1; 26.1.1; 1.13.1 

(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD  (SG) 

3 Anson Road, #27-01, Springleaf 

Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 

chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 

lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 

trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 

đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 

vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 

cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 

tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 

bạc, giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 

chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 

cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 

cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 

tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 
 

 
(210) 4-2016-01776 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.1; 26.15.1; 26.13.1 

(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 

3 Anson Road, #27-01, Springleaf 

Tower, Singapore 079909  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ khách sạn và dịch vụ khu nghỉ 

dưỡng bao gồm chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 

vụ quầy rượu; dịch vụ phòng chờ; dịch vụ quán rượu cao cấp; dịch vụ chăm sóc trẻ em 

(dịch vụ nhà trẻ ban ngày); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội thảo và hội họp; cung 

cấp các tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội chợ; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú; dịch 

vụ đặt chỗ trước các bữa ăn và đồ uống; quán rượu nhỏ; quán cà phê; cung cấp thông tin 

và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, bao gồm cung cấp thông tin và tư vấn 

trực tuyến qua mạng máy tính. 
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(210) 4-2016-01803 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.3; 25.1.6; A25.1.10; 25.1.15 
(591) Vàng, trắng, xanh lá, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bia Hà Nội - 
Hải Dương  (VN) 
Phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
 4-2016-01805 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) TOTAKU INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-33, Mitsuyaminami 1-chome, 
Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió, ống dẫn bằng kim loại cho hệ 
thống điều hòa không khí; vật liệu hỗn hợp chất dẻo nhiều lớp được làm chủ yếu từ vật 
liệu kim loại dùng cho xây dựng hoặc thi công; khớp nối bằng kim loại cho ống dẫn khí; 
vật liệu bằng kim loại cho xây dựng hoặc thi công; khớp nối kim loại cho ống; đầu nối 
bằng kim loại cho ống dẫn; vòng kẹp bằng kim loại; ống bằng kim loại; kẹp ống bằng kim 
loại; phụ kiện của ống bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại; ống dẫn rác thải bằng 
kim loại; ống tiêu nước bằng kim loại; ống dẫn ngầm bằng kim loại; ống dẫn bằng kim 
loại; bộ nối ống dẫn bằng kim loại; phụ kiện gia cường bằng kim loại cho ống dẫn; bộ nối 
ống mềm bằng kim loại; gá kẹp bằng kim loại; bao bì bằng kim loại.  

 

Nhóm 09: ống dẫn (điện), ống dẫn cho dây cáp; ống dẫn cho sợi quang; ống bảo vệ cáp 
điện; đầu nối ống cho cáp điện; bộ nối cho cáp dẫn điện; ống bảo vệ cáp điện; ống bảo vệ 
ống dẫn cáp; dây điện và dây cáp điện; ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện; vỏ bảo. 
vệ cho dây điện; dựng cụ duy trì khoảng cách cho hệ thống ống của đường ống dẫn điện.  

 
Nhóm 17: Miếng đệm cho ống dẫn; miếng đệm cho ống mềm; vòng đệm làm cho kín; cái 
mép bích bằng chất dẻo để kết nối ống mềm hoặc ống dẫn; bộ nối ống (không bằng kim 
loại); khớp nối ống mềm (không kim loại); bộ nối ống mềm bằng chất dẻo; bộ nối ống 
dẫn bằng chất dẻo; ống vòi tưới nước; ống mềm bằng chất dẻo; ống mềm bằng cao su; 
ống bằng chất dẻo; ống mềm chịu áp; đệm lót; sản phẩm bán thành phẩm bằng chất dẻo.  

 

Nhóm 19: ống dẫn dừng cho xây dựng (không bằng kim loại); ống cứng dùng cho xây 
dựng (không bằng kim loại); đường ống thoát nước thải (không bằng kim loại); ống thoát 
nước (không bằng kim loại); ống dẫn ngầm cho xây dựng (không bằng kim loại); vật liệu 
xây dựng (không kim loại); tấm vải lót trải trên mặt đất dùng cho xây dựng; ống phi kim 
loại cho bộ thông gió; ống phi kim loại cho thiết bị điều hòa không khí; ống bằng chất 
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dẻo dùng cho xây dựng; ống máng bằng chất dẻo; vật liệu bằng chất dẻo dùng cho hệ 
thống thoát nước; vật liệu xây dựng bằng chất dẻo; vật liệu xây dựng làm bằng vải sơn; 
nhựa đường và các vật liệu xây dựng hoặc thi công bằng nhựa đường; vật liệu xây dựng 
hoặc thi công bằng cao su; vật liệu xây dựng hoặc thi công bằng vôi; vật liệu xây dựng 
hoặc thi công bằng vữa; xi măng và sản phẩm từ xi măng; đá xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-01806 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) SYSMEX CORPORATION   (JP) 

1-5-1, Wakinohama-Kaigandori, Chuo-
ku, Kobe, Hyogo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất phản ứng sử dụng trong kiểm, soát chất lượng của các thiết bị hoặc thuốc 

thử y tế hoặc thú y; chất phản ứng sử dụng trong kiểm định thiết bị hoặc thuốc thử y tế 
hoặc thú y; chất đối chứng chuẩn để thử và kiểm định thiết bị hoặc thuốc thử y tế hoặc thú 
y; chất kiểm tra chất lượng để thử các thiết bị hoặc thuốc thử y tế hoặc thú y; chất chuẩn 
để kiểm định các thiết bị hoặc thuốc thử y tế hoặc thú y; dung dịch kiểm tra chất lượng để 
thử các thiết bị hoặc thuốc thử y tế hoặc thú y; dung dịch chuẩn để kiểm định các thiết bị 
hoặc thuốc thử y tế hoặc thú y.  
Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chất chẩn đoán và chế phẩm chẩn đoán 
dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử hóa học và chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích y tế hoặc thú y; thuốc thử cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử để phân tích miễn 
dịch học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử để xét nghiệm lâm sàng cho mục 
đích y tế hoặc thú y; thuốc thử đề phân tích máu cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử 
để xét nghiệm miễn dịch cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 
 

(210) 4-2016-01807 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) INVIVO NSA  (FR) 

Talhouet-56250 Saint-Nolff, France  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 
 

(210) 4-2016-01808 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc và làm sạch da và tóc.  
 

 
(210) 4-2016-01811 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH TANIDA PHARMA  
(VN) 
50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-01812 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 2.9.1; 1.13.1 
(591) Vàng, tím, trắng, xanh, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
WINCOM    (VN) 
12/49 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn, cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột cho trẻ sơ sinh. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột [sản phẩm thay thế sữa]; sữa giàu protein.  

 

 
(210) 4-2016-01813 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 2.9.1; 8.3.1; 2.5.3; 

1.15.23; 3.2.9; A17.5.2 
(591) Vàng, xanh, trắng, cam, tím, nâu, đỏ, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
WINCOM   (VN) 
12/49 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh; bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem sản phẩm sữa; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và 
có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và bột 
trên cơ sở sữa bột [sản phẩm thay thế sữa]; sữa giàu protein. 

 

 
(210) 4-2016-01814 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.3.15; A2.1.23; 8.3.1; 

25.5.25; A5.3.13; 26.1.1; 2.9.1; A17.3.3 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
WINCOM    (VN) 
12/49 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh; bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh].   

 
Nhóm 29: Sữa; kem sản phẩm sữa; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và 
có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và bột 
trên cơ sở sữa bột [sản phẩm thay thế sữa]; sữa giàu protein. 

 

 
(210) 4-2016-01815 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 8.3.1 
(591) Vàng, xanh đậm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
WINCOM    (VN) 
12/49 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh; bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh].   
Nhóm 29: Sữa; kem sản phẩm sữa; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và 
có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và bột 
trên cơ sở sữa bột [sản phẩm thay thế sữa]; sữa giàu protein. 
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(210) 4-2016-01816 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 2.9.1; 

1.13.1; 2.3.1; 8.3.1; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh, trắng, đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
WINCOM    (VN) 
12/49 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh; bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh].   
Nhóm 29: Sữa; kem sản phẩm sữa; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và 
có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và bột 
trên cơ sở sữa bột [sản phẩm thay thế sữa]; sữa giàu protein. 

 

 
(210) 4-2016-01818 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
WINCOM    (VN) 
12/49 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh; bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh].   

 
Nhóm 29: Sữa; kem sản phẩm sữa; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và 
có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và bột 
trên cơ sở sữa bột [sản phẩm thay thế sữa]; sữa giàu protein. 

 
 

(210) 4-2016-01819 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 2.9.1; 

1.13.1; 8.3.1; A2.3.16; 2.3.30; 25.5.25 
(591) Vàng, hồng, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
WINCOM    (VN) 
12/49 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 29: Sữa; kem sản phẩm sữa; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và 
có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và bột 
trên cơ sở sữa bột [sản phẩm thay thế sữa]; sữa giàu protein. 

 

 
(210) 4-2016-01821 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; 2.9.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá, 

xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
WINCOM    (VN) 
12/49 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem sản phẩm sữa; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và 

có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và bột 
trên cơ sở sữa bột [sản phẩm thay thế sữa]; sữa giàu protein. 

 

 
(210) 4-2016-01822 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH Isseiki 

Furniture (Việt Nam)  (VN) 
Lô K-1-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên tư vấn 
Q&A (Q&A CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường (đồ đạc); ghế (ngồi); tủ đựng quần áo (tủ đựng ngăn kéo); bàn làm 

việc; ghế dài; đồ gỗ mỹ thuật. 
 

 
(210) 4-2016-01824 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Huynh Đệ Tề Hùng  (VN) 
Số 18, quốc lộ 22, ấp Bàu Sim, xã Tân 
Thống Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai môn, khoai lang vàng, khoai lang tím, mít, dứa (thơm), đu đủ sấy khô.  
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(210) 4-2016-01825 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Huynh Đệ Tề Hùng   (VN) 
Số 18, quốc lộ 22, ấp Bàu Sim, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai môn, khoai lang vàng, khoai lang tím, mít, dứa (thơm), đu đủ sấy khô.  

 

 
(210) 4-2016-01826 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Xanh lá cây đậm
(731) Đoàn Tất Thắng  (VN) 

Số nhà 19, ngõ 96/38/11 tổ 15 phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ trích dẫn thông tin và khai thác dữ liệu; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm 
máy tính; dịch vụ cung cấp phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web 
trực tuyến theo yêu cầu của khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, 
bao gồm các công cụ tra cứu và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ 
nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

 

 
(210) 4-2016-01827 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, cam 
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

Thanh toán Việt Nam  (VN) 
Phòng 804A, số 22 phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng mạng 
máy tính; thư điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu.  
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(210) 4-2016-01828 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A18.1.19; 1.15.21 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

Thanh toán Việt Nam  (VN) 
Phòng 804A, số 22 phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng mạng 
máy tính; thư điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu.   

 

 
(210) 4-2016-01829 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A18.1.19 
(591) Đỏ, xanh dương, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

Thanh toán Việt Nam  (VN) 
Phòng 804A, số 22 phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng mạng 
máy tính; thư điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2016-01832 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Như  
(VN) 
Thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược y học cổ truyền; dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế.  

 

Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt gia cầm đã qua chế biến.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ (quán bar); quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-01833 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH bất động sản 

Danh Khôi  (VN) 
Số 03 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán: đồ gỗ nội thất, vật liệu xây dựng kim loại, vật liệu xây 
dựng phi kim loại. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa công trình dân dụng và công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-01834 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.21; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

trang trí nội ngoại thất Một 
Đô La  (VN) 
81A Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, cửa cuốn bằng nhôm; cửa 

và vách ngăn bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2016-01835 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
xuất khẩu CAESA  (VN) 
Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 
Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-01836 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 24.17.5; A24.17.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đọc đa phương tiện cầm tay; máy 
vi tính xách tay; bộ tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông 
minh và máy tính bảng; pin/ắc quy có thể sạc lại được; thiết bị sạc pin/ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; vỏ 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; máy 
tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận cấu thành của hệ thống âm thanh điện 
tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín hiệu truyền hình kỹ thuật số; máy đọc 
đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát quang; màn hình; kính mắt ba chiều (3D); 
máy tính; máy in dùng với máy tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính, phần mềm trò 
chơi trên máy tính; phần mềm khởi động trò chơi trên máy tính; phần mềm ứng dụng máy 
tính có chức năng sắp xếp/phân loại tự động các ứng dụng trò chơi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đánh bạc; dịch vụ trò chơi trực tuyến (từ một mạng máy tính); dịch vụ 
trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính hoặc mạng điện thoại di động; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là cung cấp dịch vụ trò chơi máy tính trực tuyến từ mạng thông tin liên 
lạc cục bộ hoặc toàn cầu bao gồm mạng internet, mạng intranet, mạng extranet, truyền 
hình, mạng thông tin di động, mạng điện thoại tế bào và mạng vệ tinh; cung cấp một trang 
thông tin điện tử, qua mạng máy tính toàn cầu, cho phép người sử dụng ghi lại âm thanh, 
hình ảnh, văn bản và các sản phẩm đa truyền thông khác, bao gồm âm nhạc, hòa nhạc, 
hình ảnh, truyền thanh, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, phim, các sự kiện văn hóa, 
và các chương trình liên quan đến giải trí; dịch vụ thông tin liên quan đến biểu diễn âm 
nhạc, chiếu phim, trò chơi, giáo dục, giáo dục và giải trí tương tác, được cung cấp trực 
tuyến từ mạng thông tin liên lạc cục bộ hoặc toàn cầu, bao gồm mạng internet, mạng 
intranet, mạng extranet, truyền hình, mạng thông tin di động, mạng điện thoại tế bào và 
mạng vệ tinh; dịch vụ cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến (chỉ để đọc) liên quan đến âm 
thanh hình ảnh kỹ thuật số, trò chơi và trò vui chơi giải trí đa truyền thông.  

 

 
(210) 4-2016-01838 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.8; A2.1.16 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, nữ; quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2016-01839 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.15.21; 26.15.15; 

A1.1.10; A1.1.3; A24.15.11 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm STAR  (VN) 
1488/7A, tổ 34, khu phố 3, phường 
Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản tươi, thủy hải sản đã qua chế 

biến (sấy khô, sơ chế). 
 

 
(210) 4-2016-01840 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.2.1; A3.2.24 
(591) Vàng, cam, hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm STAR  (VN) 
1488/7A, tổ 3, khu phố 3, phường Trảng 
Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-01841 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.9; A1.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Nhất Bảo  (VN) 

Lô diện tích 730,9 m2, đường Kỳ Đồng, 
phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán dược phẩm; mua bán trang thiết bị dụng cụ y tế; 

mua bán mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm làm sạch, tinh dầu, 
chất nhuộm màu (mỹ phẩm), nước xức tóc, nước hoa, xà phòng, gel xoa bóp không dùng 
cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế, 
thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, chế phẩm vitamin, trà thảo dược dùng cho 
mục đích y tế, nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm, dược phẩm; bán hàng trực 
tuyến các sản phẩm sau: dược phẩm, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế 
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phẩm làm sạch, tinh dầu, chất nhuộm màu (mỹ phẩm), nước xức tóc, nước hoa, xà phòng, 
gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng đồ uống kiêng phù 
hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, chế phẩm vitamin, 
trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm, trang 
thiết bị y tế.  

 

 
10) 4-2016-01843 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) CHUNG-CHI BIOTECHNOLOGY 

CORPORATION   (TW) 
No.10-1, Caohu, LungChiao Villge, 
Yichu, Chiayi, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; chế phẩm vỗ béo động vật; sản phẩm phụ của quá trình 

xử lý ngũ cốc dùng làm thức ăn cho động vật; thức ăn cho súc vật; thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà; thức ăn tăng lực dùng cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2016-01844 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-01845 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.25; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Xanh da trời, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Appotapay  
(VN) 
Số 11 ngõ 71 Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Tài chính. 
 

Nhóm 38: Viễn thông.  
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(210) 4-2016-01847 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh dương, vàng, vàng sậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Vương  (VN) 
Lô B13-B14 KCN Suối Dầu, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 29: Cá đã lạng xương, thăn cá đã bỏ xương, phi-lê cá; cá [không còn sống]; cá 

được bảo quản; cá muối; cá đóng hộp; tôm [không còn sống]; thực phẩm từ cá; bột cá 

dùng làm thức ăn cho người; trứng cá đã qua chế biến. 

 

Nhóm 31: Trứng cá; bột cá làm thức ăn động vật; cá còn sống. 
 

 
(210) 4-2016-01848 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH in Thành Đô  
(VN) 
287/2A tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú 

Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2016-01849 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  
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(210) 4-2016-01850 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Thành Vinh   (VN) 
Phòng 212 Nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01851 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01852 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-01853 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01854 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; 

thiết bị phân tích dùng cho ngành y; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị y tế dùng cho luyện 
thân thể.  

 

 
(210) 4-2016-01855 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2016-01856 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky; rượu branđi; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2016-01857 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư  vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán 

môi giới bất động sản; định giá bất động sản.  
 

(210) 4-2016-01858 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.7 
(731) Công ty cổ phần Ba Cây Sồi  

(VN) 
181/A8/11 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; mua bán 

bất động sản.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  
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(210) 4-2016-01859 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.5.1; A17.2.2 (540) 

  

(731) Quan Tú Lan   (VN) 
Số 99 đường Hùng Vương, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn  

 

(511)   Nhóm 30: Đá viên lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-01860 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 

(591) Xanh nước biển, đỏ, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Võ Duy Khiêm  (VN) 
612/99 Bàn Cờ, phường 03, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, tất cả chương trình và phần mềm máy tính không kể 

phương tiện ghi hoặc phương pháp truyền, nghĩa là phần mềm được ghi trên vật từ tính 

hoặc được tải từ mạng máy tính từ xa. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-01861 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 7.3.1 

(591) Đỏ nâu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất Tân 
Lộc Phát  (VN) 
9/7F ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 

Huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ, giường, kệ. 
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(210) 4-2016-01863 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Nâu, vàng nhũ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thần Vương  
(VN) 
Số 91, đường 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 

 

 
(210) 4-2016-01864 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.5.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thần Vương  
(VN) 
Số 91, đường 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 

 

 
(210) 4-2016-01865 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Trắng, xanh dương (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thần Vương  
(VN) 
Số 91, đường 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 

 
 

(210) 4-2016-01866 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Cam, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thần Vương  
(VN) 
Số 91, đường 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 
 

(210) 4-2016-01867 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Tím, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thần Vương  
(VN) 
Số 91, đường 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 

 

 
(210) 4-2016-01868 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thần Vương  
(VN) 
Số 91, đường 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 

 

 
(210) 4-2016-01869 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Tím, trắng(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thần Vương  
(VN) 
Số 91, đường 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 
 

 
(210) 4-2016-01870 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Xanh dương đậm, vàng nhũ (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thần Vương  
(VN) 
Số 91, đường 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 
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(210) 4-2016-01871 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 25.1.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Duy Tân  (VN) 
298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn; ghế ngồi; tủ đựng đồ; tủ nhiều ngăn; rổ, giỏ, sọt (không 

bằng kim loại); nắp đậy không bằng kim loại dùng cho đồ chứa đựng; hộp bằng chất dẻo.  
 

Nhóm 21: Đồ gia dụng gồm: rổ, giỏ dùng cho gia đình; lọ đựng gia vị; đồ chứa đựng giữ 
nhiệt dùng cho đồ uống; khay dùng cho mục đích gia đình; tách, chén, cốc; ca; bình; hũ; 
thùng rác; thớt để cắt dùng cho nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2016-01872 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH hóa chất xây 

dựng MATRIX  (VN) 
Số 01, đường 19A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2 (nằm trong khuôn viên DNTN 
Quyết Thắng), phường An Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng công trình, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không 

bằng kim loại; vật liệu chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-01873 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.21; A26.11.8; A25.7.21; 24.15.3 
(591) Đen, trắng, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
H2T Việt Nam  (VN) 
Số 01, ngõ 40, tổ 14, phố Nguyễn Thị 
Định, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (chi tiết: quần áo). 
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(210) 4-2016-01874 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) LI XIN MlNG   (VN) 
Số 01 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng 

cáo trên các phương tiện truyền thông; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ khuyến mại 

[cho người khác]; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng lao động; dịch vụ tái lập kinh 

doanh; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; kế toán; cho thuê máy bán hàng 

tự động. 
 

 
(210) 4-2016-01875 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.15; A14.3.11 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Jodesign  (VN) 
Lầu 9, tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn 

Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí; đèn led [thiết bị chiếu sáng]; đèn trần; đèn chùm; đèn chiếu sáng 

bằng năng lượng mặt trời; đèn ốp tường. 

 
Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; kệ; ghế trường kỷ (sofa).  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất 

công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế cơ điện công 

trình xây dựng. 
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(210) 4-2016-01876 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.9.16; 26.1.2; A5.1.12; A5.1.5; 

A25.7.22; 1.15.24 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh dương 

đạm, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu lâm thủy sản Bến Tre  
(VN) 
Số 71, khu phố 3, quốc lộ 60, thị trấn 
Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu thủy sản.  
 

Nhóm 40: Chế biến thủy sản. 
 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản.  
 

 
(210) 4-2016-01877 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 
sạn Ngôi Sao Hồng Ngọc  (VN) 
139H Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán 

rượu (quán bar); dịch vụ khách sạn; quán cà phê tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2016-01879 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.5.1; 18.3.2; 18.3.23; A25.1.10; 

A26.11.12 
(731) Panzani (sociÐtÐ par actions 

simplifiÐe)  (FR) 
4 rue Boileau F-69006 Lyon, France 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; món cơm được chế biến sẵn (hoặc nấu chín); bột mỳ; chế phẩm làm từ 

ngũ cốc; ngũ cốc đã được nấu chín trước; món ăn cút cút (bột hòn từ lúa mì dùng làm 
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bánh pút đinh); mỳ ống dưới mọi hình thức; món ăn được chế biến sẵn (hoặc nấu chín) 
trên cơ sở mỳ ống; xốt (gia vị); xốt cà chua. 

 
 

(210) 4-2016-01881 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A3.13.6 
(731) Công ty cổ phần Dred  (VN) 

Số 105, ngõ 119, đường Giáp Bát, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phầm mềm máy tính, phần mềm ứng dụng di động. 
 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ internet, cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng phần 
mềm, đặc biệt là dịch vụ web và dịch vụ đám mây. 

 
 

(210) 4-2016-01883 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.2; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần LEGACY  (VN) 

Copac Square tầng 1, số 12 Tôn Đản, 
phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ hàng hóa, bao gồm: lương thực, thực phẩm (như ngũ 

cốc, rau củ, hoa quả, thịt cá), thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống, đồ 
điện tử văn phòng (như máy vi tính, điện thoại), đồ điện gia dụng (như quạt điện, ấm điện, 
nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy 
xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê, máy giặt, 
máy điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, máy tăng âm, đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa 
dùng cho gia đình), vải, chăn, rèm, đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn 
ăn), đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thuỷ tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ 
dùng học tập, đồ chơi trẻ em, sách, đồ may mặc, mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, 
phấn, kem, chế phẩm trang điểm, và đồ dùng trang điểm), hóa mỹ phẩm (nước tẩy rửa, 
chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước xúc miệng, xà phòng, dầu gội, sữa tắm), dụng cụ y 
tế; quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; xúc tiến thương mại; bán đấu giá; nghiên cứu 
thị trường.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ bán lẻ thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách 
sạn.  
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(210) 4-2016-01886 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần kem Hùng 

Linh  (VN) 
Thôn Mạch Kỳ, xã Hồng Dương, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem hộp; kem ly; kem que; kem ốc quế (lạnh); sữa chua đông lạnh 

(dạng kem lạnh).  
 

 
(210) 4-2016-01887 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; 2.9.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinametric  
(VN) 
63 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-01890 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội 
bóng vải; chế phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi 
giặt; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài. 

 

 
(210) 4-2016-01891 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội 
bóng vải; chế phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi 
giặt; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài. 

 

 
(210) 4-2016-01892 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.7.23; 2.7.2; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Xám, trắng nhạt, xanh lá mạ, xanh 

dương 
(731) RANDY GENE DOBSON  (US) 

9581 Rd 12 NE Moses Lake WA 98837, 
United State of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể 

tải xuống được]; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm trò chơi máy tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được. 

 

 
(210) 4-2016-01893 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) PARKRIDGE LIMITED  (HK) 

8th Floor, Gloucester Tower, The 
Landmark, 15 Queen' s Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể 

tải xuống được]; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm trò chơi máy tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể, dịch vụ cung cấp tiền ảo để sử dụng bởi các thành 
viên của cộng đồng trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính, cụ 
thể, dịch vụ chuyển tiền điện tử tiền ảo để sử dụng bởi các thânh viên của cộng đồng trực 
tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình 
và sức khỏe]; dịch vụ hướng dẫn thể thao; cho thuê thiết bị thể thao; cung cấp tiện nghi 
thể thao; trại huấn luyện thể thao. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh 
bằng nước khoáng nóng; xoa bóp; liệu pháp vật lý. 
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(210) 4-2016-01894 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH điện tử Thái 

Hưng   (VN) 
F6 K300 Cộng Hòa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (ampli); ống nói (micrô); bộ trộn âm (micxơ); đầu đọc đĩa 
kỹ thuật số; máy thu hình (tivi). 

 

 
(210) 4-2016-01895 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tài  (VN) 
170/7 Mặc Vân, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ bảo hộ mô tô, xe máy, mũ bảo hiểm đi xe máy, găng tay đi xe 
máy, áo khoác giáp đi xe máy, quần giáp đi xe máy, bó gối (bọc gối) để bảo vệ gối đi xe 
máy, quần áo, giầy dép, mũ (nón); mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-01896 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.12; 1.1.14; A1.1.2 (540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Tài   (VN) 
170/7 Mặc Vân, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ bảo hộ mô tô, xe máy, mũ bảo hiểm đi xe máy, găng tay đi xe 
máy, áo khoác giáp đi xe máy, quần giáp đi xe máy, bó gối (bọc gối) để bảo vệ gối đi xe 
máy, quần áo, giầy dép, mũ (nón); mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-01897 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  
(731) Nguyễn Hữu Tài   (VN) 

170/7 Mặc Vân, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ bảo hộ mô tô, xe máy, mũ bảo hiểm đi xe máy, găng tay đi xe 
máy, áo khoác giáp đi xe máy, quần giáp đi xe máy, bó gối (bọc gối) để bảo vệ gối đi xe 
máy, quần áo, giầy dép, mũ (nón); mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy.  
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(210) 4-2016-01898 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8; A26.4.24; 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tài   (VN) 
170/7 Mặc Vân, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ bảo hộ mô tô, xe máy, mũ bảo hiểm đi xe máy, găng tay đi xe 
máy, áo khoác giáp đi xe máy, quần giáp đi xe máy, bó gối (bọc gối) để bảo vệ gối đi xe 
máy, quần áo, giầy dép, mũ (nón; mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy.  

 
 

(210) 4-2016-01899 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8; 26.1.1; 25.7.17; A3.4.4; 

3.4.13 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Tài   (VN) 
170/7 Mặc Vân, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ bảo hộ mô tô, xe máy, mũ bảo hiểm đi xe máy, găng tay đi xe 
máy, áo khoác giáp đi xe máy, quần giáp đi xe máy, bó gối (bọc gối) để bảo vệ gối đi xe 
máy, quần áo, giầy dép, mũ (nón); mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-01900 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.19; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Xuân Cần  (VN) 
124/43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2016-01901 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A23.3.17 
(591) Xám, trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Việt Dũng  (VN) 
49/19 L1 Phó Cơ Điều, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ (nón), túi xách, măt kính, tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2016-01902 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1; 4.5.3; 19.13.22 
(591) Xanh dương, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Golden 
Protection  (VN) 
320/12 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2016-01903 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.11; A5.11.5 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu Kim Việt 
Trung   (VN) 
232B Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); bu lông; ốc vít; đinh vít (tất cả đều 

làm bằng kim loại).  
 

 
(210) 4-2016-01904 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Nguyễn Văn Khang   (VN) 

199 đường 3/2 phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời và sử dụng điện, máy lọc 

nước, đèn năng lượng, đèn chiếu sang, đèn led; mua bán cửa nhựa, cửa nhôm, vòi hoa sen, 
thiết bi vệ sinh; mua bán hàng kim khí điện máy, điện tự động, đồ điện như: máy thu hình 
(tivi), máy vi tính, máy ảnh, máy quay phim, bình đun nước bằng điện, nồi cơm điện, bếp 
điện, máy chấm công, khóa cửa sử dụng vân tay, bóng điện; mua bán hồ bơi, bồn tắm và 
thiết bị mát xa; mua bán thiết bị xử lý nước, ống nước, ống nhựa mềm, ống nhựa cứng, 
bồn chứa nước bằng i nốc, bồn chứa nước bằng nhựa, thiết bị vệ sinh, thiết bị mát xa, thiết 
bi xử lý nước, gương soi.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01905 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH điện máy Tân 

Tạo   (VN) 
129 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy, điện lạnh, điện gia dụng như: máy thu hình 

(tivi), loa, máy tăng âm (ampli), đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, ống nói (micrô), máy vi 
tính, máy in, máy fax, máy đếm tiền, máy chấm công, máy sao chụp (máy photocopy), 
máy cắt giấy, điện thoại, máy phát điện, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp điện, bếp ga, 
bàn là (bàn ủi), máy sấy tóc, quạt điện, máy xay sinh tố, máy hút bụi, lò vi sóng, tủ lạnh, 
máy lạnh, máy giặt, ổn áp, máy chụp hình, máy quay phim, thẻ nhớ (USB), ổ cứng máy 
tính dùng để lưu trữ thông tin; mua bán bóng đèn, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
cầu dao điện. 

 

 
(210) 4-2016-01906 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A11.3.3; A11.3.7; A26.11.9; A5.3.15 
(591) Vàng, trắng, nâu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Song Thịnh Phát   (VN) 
124/15 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-01907 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần VINACAFÉ 

Biên Hòa  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; cà phê đã chế biến; trà (chè); đồ 

uống cà phê có sữa.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01908 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

 

(731) 
Công ty cổ phần VINACAFÉ 
Biên Hòa   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; thiết bị cơ - điện để chế biến đồ 

uống.  

 

Nhóm 11: Máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng 

điện; máy rang cà phê; lọc cà phê dùng điện.  

 

Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; cà phê đã chế biến; trà (chè); bột 

ngũ cốc.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-01909 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần VINACAFÉ 
Biên Hòa    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; thiết bị cơ - điện để chế biến đồ 

uống.   
 

Nhóm 11: Máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng 

điện; máy rang cà phê; lọc cà phê dùng điện.    
 

Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; cà phê đã chế biến; trà (chè); bột 

ngũ cốc.    
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01910 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần VINACAFÉ 
Biên Hòa   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; thiết bị cơ - điện để chế biến đồ 

uống.   

 

Nhóm 11: Máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng 

điện; máy rang cà phê; lọc cà phê dùng điện.    

 

Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; cà phê đã chế biến; trà (chè); bột 

ngũ cốc.    

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-01911 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần VINACAFÉ 
Biên Hòa    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; thiết bị cơ - điện để chế biến đồ 

uống.   

 

Nhóm 11: Máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng 

điện; máy rang cà phê; lọc cà phê dùng điện.    

 

Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; cà phê đã chế biến; trà (chè); bột 

ngũ cốc.    

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01912 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần VINACAFÉ 
Biên Hòa    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; thiết bị cơ - điện để chế biến đồ 

uống.   

 

Nhóm 11: Máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng 

điện; máy rang cà phê; lọc cà phê dùng điện.    

 

Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; cà phê đã chế biến; trà (chè); bột 

ngũ cốc.    

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-01913 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần VINACAFÉ 
Biên Hòa    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; thiết bị cơ - điện để chế biến đồ 

uống.   

 

Nhóm 11: Máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng 

điện; máy rang cà phê; lọc cà phê dùng điện.    

 

Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; cà phê đã chế biến; trà (chè); bột 

ngũ cốc.    

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01914 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần VINACAFÉ 

Biên Hòa  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; thiết bị cơ - điện để chế biến đồ 

uống.   
 

Nhóm 11: Máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng 
điện; máy rang cà phê; lọc cà phê dùng điện.    

 
Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; cà phê đã chế biến; trà (chè); bột 
ngũ cốc.    

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-01915 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.6; 26.1.1; A3.7.24 
(591) Vàng. 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến  (VN) 

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê.  

 

(210) 4-2016-01916 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Nguyễn Văn Uynh  (VN) 

03 đường Dự Kiến, khóm 8, phường 5, 
thành phố Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: băng vệ sinh.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01917 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Nguyễn Văn Uynh  (VN) 
03 đường Dự Kiến, khóm 8, phường 5, 

thành phố Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: khăn giấy, giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-01918 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A3.7.24; 3.7.11; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Xanh, cam, hồng 

(731) Công ty TNHH gia dụng ¸ 
Châu   (VN) 
85/3 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi: ghế võng, thùng lau nhà.  
 

 
(210) 4-2016-01919 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 5.7.21; 26.1.1; 5.5.19; 5.3.20 

(591) Xám, trắng, nâu, xanh, đỏ 

(731) Trương Tuấn Anh  (VN) 
27 đường số 8, khu phố 5, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm cà phê.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(210) 4-2016-01920 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Da cam, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Xe gắn máy Thái   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Sumikura, Số 18H đường 
Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng.   

 

 
(210) 4-2016-01921 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng kiều 

hối Hoàng Anh   (VN) 
62C Nguyễn Trung Trực, phường 2, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ghế bố, va-li, túi xách, giường, nệm lò xo, gối nằm, ga trải giường 

(drap), điện thoại. 
 

 
(210) 4-2016-01922 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.1; 5.5.16; A11.3.3; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển sản xuất thương mại 
dịch vụ Hoàng Anh  (VN) 
476/1 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 
 
 

(210) 4-2016-01923 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.3.2; 26.7.25 
(731) HGBP PTE., LTD.  (SG) 

2 Clementi Loop, #02-01 Logis Hub @ 
Clementi Singapore (129809)  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi điện tử.  
 

 
(210) 4-2016-01924 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPC    (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01925 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 1.5.1; 26.4.9 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá 

cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Hóa 
sinh Việt Nam  (VN) 
Số 9A, phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý môi trường, men xử lý chống tắc nghẽn bể phốt, men 

xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản, men xử lý nước thải, chế phẩm vi sinh dùng 
để khử mùi hôi của: các chất thải rắn, nước rỉ từ các chất thải, phân chuồng, phân hữu cơ, 
chuồng trại chăn nuôi, kho sàn chế biến thủy hải sản, thực phẩm, nước tù đọng trong ao 
hồ, cỗng rãnh, chế phẩm keo tụ làm trong nước.  

 
Nhóm 05: Men vi sinh phòng và chữa bệnh cho gia súc, gia cầm và động vật dưới nước, 
chất bổ sung thức ăn tăng cường sức khỏe được làm chủ yếu từ khoáng chất/vitamin dùng 
cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01926 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Dũng Khang  
(VN) 
Số 91 An Trạch, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: dao cắt dùng trong gia đình.  
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(210) 4-2016-01929 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GRAND DESIGN CO., LTD.   (JP) 

Humax Shibuya Bldg. 6F 1-14-6, 
Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ thư viện tài liệu tham khảo về văn học 

và tài liệu lưu trữ; cho thuê sách; dịch vụ trò chơi được cung cấp thông qua internet hoặc 
phương tiện liên lạc di động; cung cấp các ấn phẩm điện tử, âm nhạc, ảnh chụp và phim 
ảnh thông qua internet hoặc phương tiện liên lạc di động; cung cấp phương tiện giải trí.  

 

 
(210) 4-2016-01930 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GRAND DESIGN CO., LTD.   (JP) 

Humax Shibuya Bldg. 6F 1-14-6, 
Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá; cung cấp không gian trong các trang mạng 

trên Internet để quảng cáo; cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch thương mại; thúc 
đẩy hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua việc quản lý bán hàng và các chương 
trình ưu đãi khuyến mại liên quan đến trao đổi tem và phiếu giảm giá; thúc đẩy việc bán 
hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua việc đặt ra giải thưởng, đố vui, xổ số, bảng 
câu hỏi, các trò chơi và cung cấp thông tin liên quan; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ âm 
thanh, âm nhạc, phim ảnh, ảnh chụp và các ấn phẩm điện tử có thể tải về; cho thuê máy 
bán hàng tự động; đại lý, môi giới và sắp xếp cho thuê máy bán hàng tự động; tiếp thị; 
dịch vụ đặt hàng trực tuyến; lưu sổ cho chuyển tiền điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-01931 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) GRAND DESIGN CO., LTD.   (JP) 

Humax Shibuya Bldg. 6F 1-14-6, 
Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình cho điện thoại di động; chương trình cho thiết bị đầu cuối thông 

tin di động; chương trình cho máy tính điện tử; các chương trình trò chơi cho điện thoại di 
động; các chương trình trò chơi cho thiết bị đầu cuối thông tin di động; các chương trình 
trò chơi cho máy tính điện tử; âm thanh, âm nhạc, phim ảnh và ảnh chụp có thể tải xuống 
thông qua internet; ấn phẩm điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; dây đeo điện thoại di 
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động; máy, thiết bị điện tử và các bộ phận và phụ kiện của nó; chương trình cho trò chơi 
trên máy thu hình sử dụng tại nhà; bảng mạch điện tử, đĩa quang lưu trữ chương trình cho 
máy chơi game di động có màn hình tinh thể lỏng.  

 

 
(210) 4-2016-01932 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Nguyễn Thị Hồng Thím  (VN) 

đường Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ.  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn nhanh, cụ thể là bánh mỳ.  
 

 
(210) 4-2016-01933 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Nguyễn Thị Hồng Thím  (VN) 

đường Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2016-01934 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Nguyễn Thị Hồng Thím  (VN) 

đường Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ.  
 
 

(210) 4-2016-01935 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.6; 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; 26.1.6 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Trần 

Thị Hồng Cẩm  (VN) 
Số 156B hàng hoa quả, chè đậu, chợ 
thành phố Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Giò chả (làm từ thịt heo, thịt bò, thịt gà); nem chua (làm từ thịt, không phải 
nem cuộn).  

 
Nhóm 35: Mua bán giò chả, nem chua.  

 

 
(210) 4-2016-01936 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Trần 

Thị Hồng Cẩm  (VN) 
Số 156B hàng hoa quả, chè đậu, chợ 
thành phố Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Giò chả (làm từ thịt heo, thịt bò, thịt gà); nem chua (làm từ thịt, không phải 

nem cuộn).  
 

Nhóm 35: Mua bán giò chả, nem chua.  
 

 
(210) 4-2016-01937 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.7.20; 5.3.16; 25.12.1; 5.7.1; 5.7.6; 

25.1.6; A25.1.10 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, nâu, vàng, đen 
(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 

Tổ dân phố 03, thị trấn Thạch Hà, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu lạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu lạc.  
 

 
(210) 4-2016-01938 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 5.7.3; 5.13.4; 5.3.20; A1.1.10 
(591) Xanh lục bảo, da bò, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bình Việt  (VN) 
69 tổ 2 ấp 6, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1513 

(210) 4-2016-01939 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, vàng cam 
(731) Đoàn Văn Ba  (VN) 

Thôn Đồn Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Trang trại trồng trọt; trang trại chăn nuôi; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây.  

 

 
(210) 4-2016-01940 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) RUSALINA LYUDMYLA  (UA) 

Luteranska str. 27/29, Appt. 12, Kiev, 
Ukraine  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, rượu vodka, rượu các loại. 

 

 
(210) 4-2016-01941 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Nguyễn Thị Hương Trang  (VN) 

Thôn 6, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lược gỗ, gương gỗ nhỏ, vòng đeo tay bằng gỗ, lược sừng trâu, lược 

sừng dê, lược cạo gió làm bằng sừng. 
 
 

(210) 4-2016-01942 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Huỳnh Tố Cẩm  (VN) 
162 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Giày; quần lót; áo lót; tất; quần, áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2016-01943 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; A26.11.12; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hoà, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, vali; vali du lịch, ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục.  
 

 
(210) 4-2016-01944 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kanchan  (VN) 
69 đường số 7, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy xay cà phê chạy điện, máy xay sinh tố, ấm đun siêu tốc, máy pha 

cà phê, máy làm kem lạnh, máy đánh sữa tạo bọt.  
 

 
(210) 4-2016-01945 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Đen, xanh dương, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Hiệp Trí  (VN) 
15 đường số 15, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày, dép các loại.  
 
 

(210) 4-2016-01946 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Hiệp Trí  (VN) 
15 đường số 15, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Giày, dép các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày, dép các loại.  
 

 
(210) 4-2016-01947 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Trắng, đỏ(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Nguyễn 
Lê Ngọc  (VN) 
Số 64/1, khu phố 2, phường Tân Định, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình.  

 

 
(210) 4-2016-01948 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.6; 3.7.17 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Appota  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà số 11, ngõ 71 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông qua thiết bị đầu cuối.  
 

 
(210) 4-2016-01949 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Hiệp Phát  (VN) 
Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2016-01951 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Thi   (VN) 
Khu 8, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh 
Phú Thọ  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, săm, lốp (dùng cho phương tiện giao thông trên bộ). 
 

 
(210) 4-2016-01954 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Oanh  (VN) 
Tổ 34 phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót, đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); đồng 
phục; quần áo dùng ở bãi biển.  

 

 
(210) 4-2016-01956 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.4.2; 26.4.9; 26.1.6 
(591) Cam, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên kết CEO  
(VN) 
48-50 đường 9A, khu DC Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền về các loại hàng hóa 
(nông lâm sản nguyên liệu, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm, nhiên 
liệu, quặng, kim loại và hóa chất công nghiệp, phân bón, lương thực, thực phẩm, đồ uống, 
sản phẩm thuốc lá thuốc lào, hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giày dép, các sản phẩm 
da và giả da, gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, máy móc công nông nghiệp, máy 
văn phòng, máy vi tính, tàu thuyền và máy bay, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, 
đồ dùng gia đình và đồ ngũ kim; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (quản lý và điều hành kinh 
doanh); trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm; môi giới lao động; cung ứng lao động tạm 
thời. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán (thu hồi nợ, thu hồi những khoản bồi thường và 
chuyển tiền thu hồi cho khách hàng); dịch vụ tín dụng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, vận tải hàng không (cụ thể, thông tin về 
vận tải, môi giới vận tải, hậu cần vận tải); đại lý vé máy bay, vé ô tô. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, bao gồm, tư vấn giáo dục; dịch vụ đưa ra ý kiến hướng 
dẫn về giáo dục; dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục; tổ 
chức các chương trình trao đổi sinh viên. 

 

 
(210) 4-2016-01960 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
Số 2 đường 20, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 10: Đệm sưởi ấm, dùng điện, cho mục đích y tế đèn cho mục đích y tế thiết bị trị 
liệu bằng khí nóng thiết bị xoa bóp thẩm mỹ máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích y 
tế.  

 
Nhóm 41: Huấn luyện viên thể dục dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ cho thuê thiết bị thể thao 
trừ xe cộ dịch vụ huấn luyện viên cá nhân huấn luyện thể dục thể hình đìều hành các lớp 
thể dục thể hình, dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc giáo dục.  

 

(210) 4-2016-01961 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 25.5.5 
(591) Xanh tím than, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hòa Bình Minh   (VN) 
Đường Hùng Vương, khu 4, phường Vân 
Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại (gạch, xi măng).  

 
 

(210) 4-2016-01962 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, tím, trắng, xanh nõn chuối, vàng 

chanh, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và in Minh Phúc   (VN) 
Số nhà 102, ngõ 639, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi.  
 
 

(210) 4-2016-01963 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 25.3.1 
(591) Hồng, trắng, xanh tím than, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và in Minh Phúc   (VN) 
Số nhà 102, ngõ 639, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi. 
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(210) 4-2016-01964 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ sản xuất Hòa Bình  
(VN) 
Số 131 phố Quan Hoa, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm đánh răng; chất tẩy rửa 

không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-01967 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Oanh   (VN) 
Tổ 34, phường Ngọc Thuỵ, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), đồng 

phục, quần áo dùng ở bãi biển.  
 

 
(210) 4-2016-01968 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Oanh   (VN) 
Tổ 34, phường Ngọc Thuỵ, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), đồng 

phục, quần áo dùng ở bãi biển.  
 

 
(210) 4-2016-01969 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh tím nhạt, xám, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giao nhận và 
vận tải Vinaport   (VN) 
64 Nguyễn Tư Giãn, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa, du lịch. 
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(210) 4-2016-01970 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A1.1.9; 2.7.9; 2.7.10; 1.7.6 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần y dược Hoa 

Hồng   (VN) 
162C Lê Trọng Tấn, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; thẩm mỹ 

viện và vật lý trị liệu; nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  
 

 
(210) 4-2016-01971 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ORTHO-K Việt Nam  (VN) 
25 Đồng Nai, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01972 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần dược và vật 

tư y tế Bình Thuận   (VN) 
192 Nguyễn Hội, KP1, phường Phú 
Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng đùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-01973 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như, vật tư y tế tiêu hao như, mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-01974 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-01975 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 

thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch. 
 

 
(210) 4-2016-01976 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; pho mai; bơ; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến.  
 

(210) 4-2016-01977 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2016-01978 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2016-01979 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca; rượu uýtky; rượu branđi; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2016-01980 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  
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(210) 4-2016-01981 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đen, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ DR BO  (VN) 
Tầng 7, số 19-19/2A Hồ Văn Huê, 
phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 
hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  

 
Nhóm 31: Hạt giống, động vật thân mềm và giáp xác (sống).  

 

 
(210) 4-2016-01982 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Khải Hoàn Mỹ  (VN) 
120/17 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ.  

 

 
(210) 4-2016-01983 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.10; 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh tím than, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Nhà yến Việt Nam  
(VN) 
Phòng số 4, số 236 Thống Nhất, phường 
Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn), tổ yến đã chế 

biến, yến nguyên liệu (đã qua sơ chế).  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, tổ yến và các sản phẩm chế biến từ yến sào, nước yến giải 
khát.  
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(210) 4-2016-01985 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần Yên Bình 
Xanh  (VN) 
Tổ dân phố Thanh Hoa, phường Đồng 

Tiền, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; tư vấn bất 

động sản; môi giới bất động sản; chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình sau: công trình dân dụng và công nghiệp, công trình 

đường sắt và đường bộ, công trình công ích; phá dỡ công trình xây dựng; chuẩn bị mặt 

bằng xây dựng; lắp đặt các công trình sau: hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, hệ 

thống lò sưởi, hệ thống điều hòa không khí; hoàn thiện công trình xây dựng. 
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy; cho thuê 

xe có động cơ; cho thuê kho bãi; lưu giữ hàng hóa; đại lý du lịch; điều hành chuyến du 

lịch. 
 

Nhóm 41: Câu lạc bộ thể thao; cho thuê thiết bị thể thao; công viên vui chơi, giải trí.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu; dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động do nhà hàng thực hiện.  
 

 

(210) 4-2016-01986 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại dịch vụ 
Phương Trúc  (VN) 
2M, Mậu Thân, phường An Nghiệp, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dùng trong gia đình và văn phòng: tủ; giường; bàn; ghế; giá; kệ. 
 

 
(210) 4-2016-01987 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thanh Phú   (VN)
718 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê 
Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt thép xây dựng. 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 
hàng hoá và vận chuyển hành khách du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2016-01988 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.15.1; A24.15.15; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Phú   (VN)
718 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê 
Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt thép xây dựng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 
hàng hoá và vận chuyển hành khách du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2016-01989 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 5.3.20; 1.15.14; 1.15.15 
(591) Trắng, đen, hồng, nâu, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh ngọc, 
vàng xanh, ghi nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Trọng Khải  (VN) 
211/30 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-01992 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gỗ Hạnh Phúc  
(VN) 
Đường 9, KCN Tam Phước, xã Tam 
Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ.  

 

Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm về gỗ, cụ thể là: bàn ghế gỗ, tủ gỗ. 
 

 
(210) 4-2016-01993 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Opticon Việt 
Nam  (VN) 
Lầu 3, khu A, tòa nhà Indochina Park 

Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy quét mã vạch và giá đỡ máy quét mã vạch; tay cầm máy quét mã vạch 

cầm tay; công tắc tự động và giá đỡ cho máy quét laser; thiết bị đầu cuối (điện) nhập dữ 

liệu; máy quẹt thẻ; phần mềm in mã vạch (ghi sẵn); màn hình điện tử (phần cứng máy 

tính). 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa: máy đọc mã vạch, máy quét mã vạch và giá đỡ máy quét mã 

vạch, tay cầm máy quét mã vạch cầm tay và giá đỡ máy quét mã vạch cầm tay, máy tính 

cầm tay, máy quét mâ vạch cầm tay, công tắc tự động và giá đỡ cho máy quét laser, máy 

in nhiệt và cắt nhãn mã vạch, thiết bị đầu cuối (điện) nhập dữ liệu, máy quẹt thẻ, màn 

hình điện từ (phần cứng máy tính). 

 

Nhóm 42: Thiết kế các loại: máy đọc mã vạch, máy quét mã vạch và giá đỡ máy quét mã 

vạch, tay cầm máy quét mã vạch cầm tay và giá đỡ máy quét mã vạch cầm tay, máy tính 

cầm tay, máy quét mã vạch cầm tay, công tắc tự động và giá đỡ cho máy quét laser, máy 

in nhiệt và cắt nhãn mã vạch, thiết bị đầu cuối (điện) nhập dữ liệu, máy quẹt thẻ, phần 

mềm in mã vạch, màn hình điện tử (phần cứng máy tính). 
 

 
(210) 4-2016-01994 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Vàng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Hoàng Cát  (VN) 
21 Thủ Khoa Huân, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Hàng trang sức; vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng, bạc và đá quý. 
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(210) 4-2016-01995 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH hóa nông Âu 

Châu  (VN) 
563B, tổ 26, khu vực Long Thạnh A, 
phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-01996 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH hóa nông Âu 

Châu   (VN) 
563B, tổ 26, khu vực Long Thạnh A, 
phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-01997 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH hóa nông Âu 

Châu   (VN) 
563B, tổ 26, khu vực Long Thạnh A, 
phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-01998 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH hóa nông Âu 

Châu   (VN) 
563B, tổ 26, khu vực Long Thạnh A, 
phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-01999 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH hóa nông Âu 
Châu   (VN) 
563B, tổ 26, khu vực Long Thạnh A, 

phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-02000 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH Hóa nông Âu 
Châu   (VN) 
563B, tổ 26, khu vực Long Thạnh A, 

phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-02001 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh lam, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH Chử Văn Xuyến  
(VN) 
110 lô B, chung cư Sư Vạn Hạnh, 

phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dùng cho phương tiện giao thông.  
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(210) 4-2016-02002 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; A24.15.7; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Minh Đức Art  

(VN) 
579 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xăm nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2016-02004 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
và Tư vấn Công nghệ Dược  
(VN) 
Số 587, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người, thực phẩm chức năng dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-02005 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
và Tư vấn Công nghệ Dược  
(VN) 
Số 587, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người, thực phẩm chức năng dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-02006 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
và Tư vấn Công nghệ Dược  
(VN) 
Số 587, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người, thực phẩm chức năng dùng cho người.  
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(210) 4-2016-02010 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; 9.7.1; 26.15.5; 25.5.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bách 
Hương Phát  (VN) 
Số 16, đường DX 38, khu phố 1, phường 
Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-02011 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 15.7.1; 26.4.1; 26.1.1; 1.3.1 
(731) REFOND EQUIMENT CO., LTD.  (CN) 

61F, Building J, Shifeng Technology 
Park, No.6, Zhongtai Road, Loucun 
Second lndustrial park, Gongming Street, 
Guangming New District, Shenzhen, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy móc và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; lò nung để sử dụng trong phòng 

thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ vật lý; thiết bị thử nghlệm không dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị đo áp suất; tủ phân phối [điện].  

 

 
(210) 4-2016-02012 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1; 5.13.4; 25.1.25; 

5.13.25; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch và dịch vụ Thuỷ Mộc 
Thành  (VN) 
04 Lý Văn Tố, phường An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái xe; vận chuyển hành khách; cho thuê 

xe cộ; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; dịch vụ 
hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
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(210) 4-2016-02013 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) JINGJIANG WODE PACKAGING 

EQUIPMENT MANUFACTURING 
CO., LTD.   (CN) 
No. 8, New Century Avenue, Economic 
Development Zone, Jingjiang, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bao gói; máy gắn kín dùng cho mục đích công nghiệp; máy đậy nút chai; 
máy đóng chai; máy đóng nút chai; thiết bị điện để làm kín bao bì bằng chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2016-02014 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) 1. ESQUIERES ROLLD IP PTY LTD 

ATF ESQUIERES ROLLD IP FAMILY 
TRUST   (AU) 
c/- MBM Business Solutions 9 Jasper 
Road Moorabbin VIC 3189, Australia  
2. HOANG ROLLD IP PTY LTD ATF 
HOANG ROLLD IP FAMILY TRUST  
(AU) 
c/- MBM Business Solutions, 9 Jasper 
Road Moorabbin VIC 3189, Australia  
3. LY ROLLD IP PTY LTD ATF LY 
ROLLD LP FAMILY TRUST   (AU) 
c/- MBM Business Solutions, 9 Jasper 
Road Moorabbin VIC 3189, Australia  
4. LMA ROLLD IP PTY LTD ATF THE 
LMA ROLLD IP UNIT TRUST   (AU) 
c/- Banks Group, 801 Glenferric Road, 
Hawthorn VIC 3122, Australia  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
thức ăn và đồ uống mang về; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống chủ yếu bao gồm các 
món ăn Việt Nam; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-02015 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.17.25; 24.17.17 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hà Sơn Trường  
(VN) 
Số 41 đường Trương Công Định, phường 
01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-02018 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(300) 3133799 29.10.2015 GB 

(531) 24.9.1; 26.7.25; 26.3.1; 26.1.1; 25.5.3; 
26.1.5; 25.12.1 

(591) Xanh lá cây, xám, trắng 
(731) HOUSE OF PRINCE A/S   (DK) 

Vester Farimagsgade 19, 1606 
Copenhagen, Denmark  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm.  

 

 
(210) 4-2016-02019 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 9.9.1; A9.9.5; 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vu Giải Trí Ngôi Sao  (VN) 
12 Hoa Lài, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da, giả da, vali và túi; ví, túi cầm tay cho phụ nữ.  

Nhóm 25: Quần áo, thời trang; túi cho trang phục; túi cho phụ nữ; dép (sandals); giày 
(shoes) đồ  lót.  

 

 
(210) 4-2016-02024 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) LIU, CHIA MING  (TW) 

4F., No. 184, Wunhua Rd., Douliou City, 
Yunlin County 64047, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh trượt bằng kim loại cho cửa; thanh trượt bằng kim loại cho cửa sổ; thanh 

trượt ngăn kéo bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-02025 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) LIU, CHIA MING  (TW) 

4F., No.184, Wunhua Rd., Douliou City, 
Yunlin County 64047, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh trượt bằng kim loại cho cửa; thanh trượt bằng kim loại cho cửa sổ; thanh 

trượt ngăn kéo bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-02026 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.11; 1.15.24 
(731) WEI-HSIANG HSU  (TW) 

No. 78, Ln. 258, Sec.3, Hanxi W. Rd., 
Beitun Dist., Taichung City 406, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà (chè).  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước quả [đồ uống]; chất chiết từ quả, không chứa cồn; đồ 
uống ép từ quả, không chứa cồn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua bán đồ uống và thức ăn nhanh, cụ thể là, 
trà Đài Loan đặc biệt, trà hoa quả, trà sủi bọt, nước ép trái cây, nước sữa, cà phê, đồ uống 
nóng, thức ăn nhanh; bán buôn và bán lẻ vật liệu trà thô dùng để làm trà và đồ uống trên 
cơ sở trà, cụ thể là, trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, nước ép trái cây, hương liệu 
[trừ tinh dầu].  

 

 
(210) 4-2016-02027 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH Hotu Việt Nam  

(VN) 
Số 17B, ngõ 45, phố Cự Lộc, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khớp nối ống bằng kim loại; ống thép; dây thép; hợp kim thép.  

Nhóm 07: Đai truyền cho băng tải; thanh truyền cho máy móc, động cơ điện và động cơ; 
băng tải; băng truyền cho máy móc; thanh truyền con lăn bằng kim loại (không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ).  
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Nhóm 20: Giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; xe đẩy tay [đồ đạc]; ghế ngồi; giá đỡ 

(đồ đạc).  
 

 
(210) 4-2016-02028 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(731) Công ty TNHH Hotu Việt Nam  
(VN) 
Số 17B, ngõ 45, phố Cự Lộc, phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khớp nối ống bằng kim loại; ống thép; dây thép; hợp kim thép.  

 

Nhóm 07: Đai truyền cho băng tải; thanh truyền cho máy móc, động cơ điện và động cơ; 

băng tải; băng truyền cho máy móc; thanh truyền con lăn bằng kim loại (không dùng cho 

phương tiện giao thông trên bộ).   

 

Nhóm 20: Giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; xe đẩy tay [đồ đạc]; ghế ngồi; giá đỡ 

(đồ đạc).   
 

 
(210) 4-2016-02029 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(731) Công ty TNHH Hotu Việt Nam  
(VN) 
Số 17B, ngõ 45, phố Cự Lộc, phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khớp nối ống bằng kim loại; ống thép; dây thép; hợp kim thép. 

 

Nhóm 07: Đai truyền cho băng tải; thanh truyền cho máy móc, động cơ điện và động cơ; 

băng tải; băng truyền cho máy móc; thanh truyền con lăn bằng kim loại (không dùng cho 

phương tiện giao thông trên bộ).   
 

Nhóm 20: Giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; xe đẩy tay [đồ đạc]; ghế ngồi; giá đỡ 

(đồ đạc).  
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(210) 4-2016-02030 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.4.24; 26.4.2; 26.1.2 
(731) GOLDEN ABC, INCORPORATED  

(PH) 
880 A.S. Fortuna St., Banilad Mandaue 
City Cebu, Philippines  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; áo sơ mi; áo thun pô-lô; áo cánh (áo bờ-lu); 

váy; áo thun ngắn tay; áo ba lỗ; áo len dài tay; áo nỉ; áo vét [quần áo]; quần đùi; quần 
soóc; quần jean; áo len chui đầu; đồ bơi; yếm; áo nịt ngoài, áo lót của phụ nữ; trang phục 
dệt kim, quần áo lót mặc bên trong; quần áo lót của phụ nữ bằng vải; dép; quần lót phụ 
nữ; khăn quàng cổ; thắt lưng [trang phục]; dải đeo quần, tất; mũ; mũ lưỡi trai [đồ đội 
đầu]; lưỡi trai [để làm mũ]; giày ống, giày; dép đi trong nhà; dép xỏ ngón; áo choàng 
ngoài; áo mưa; quần áo ngủ; áo choàng mặc sau khi tắm; tất ngắn cổ; cà vạt; áo gilê.  

 

 
(210) 4-2016-02031 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quốc tế Son Vi  (VN) 
Số 1136 đường Đê La Thành, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn led chiếu sáng; đèn led trang trí; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi 

ốt phát quang [led]. 
 

 
(210) 4-2016-02032 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quốc tế Son Vi  (VN) 
Số 1136 đường Đê La Thành, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện, đèn led chiếu sáng; đèn led trang trí; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi 

ốt phát quang [led].  
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(210) 4-2016-02033 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Giang Thị Thu Trang  (VN) 

Tập thể 37 Đê La Thành, Phương Liên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-02034 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa; cồn (hóa chất); phân bón vi sinh.  
 

Nhóm 04: Cồn (nhiên liệu).  
 

Nhóm 06: Sắt thép các loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói.  
 

Nhóm 17: Bao bì không thấm nước. 
 

Nhóm 19: Bã mía nén ép (vật liệu xây dựng). 
 

Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Đường cát; bánh kẹo; bột ngọt (gia vị); bột bắp; bột đậu nành; mật rỉ; sắn lát 
(khoai mì); chè (trà); nước mật đường. 

 
Nhóm 31: Bã mía (nguyên liệu thô), bắp hạt, đậu nành hạt.  

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước giải khát [đồ uống không cồn]; nước khoáng 
[đồ uống]. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý 
kinh doanh cho các dự án xây dựng. 
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 
thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); mua 
bán bất động sản; dịch vụ tài chính - ngân hàng; đầu tư vốn xây dựng các công trình, nhà 
máy điện, các dự án thủy điện. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình thủy điện; bảo dưỡng 
và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ kho vận (logistic) bao gồm: vận tải hàng hóa, cho thuê kho, bãi; dịch 
vụ đóng gói; dịch vụ du lịch; phân phối điện; kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
Nhóm 40: Gia công, bảo quản, chế biến thực phẩm; sản xuất điện; sản xuất năng lượng; 
xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước ngầm).  

 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; dạy ngoại 
ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
dạy máy tính, nhiếp ảnh; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác thử); đào tạo lao động 
(hợp tác với nước ngoài). 

 
Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, điện lực; hiệu chỉnh, 
kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực 
và các công trình thủy công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; 
nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện lực. 

 
Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-02035 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Xanh dương đậm, đỏ cam, đỏ, đỏ đậm, 

đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa; cồn (hóa chất); phân bón vi sinh.  
 

Nhóm 04: Cồn (nhiên liệu).  
 

Nhóm 06: Sắt thép các loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói.  
 

Nhóm 17: Bao bì không thấm nước.  
 

Nhóm 19: Bã mía nén ép (vật liệu xây dựng).  
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Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Đường cát; bánh kẹo; bột ngọt (gia vị); bột bắp; bột đậu nành; mật rỉ; sắn lát 
(khoai mì); chè (trà); nước mật đường. 

 
Nhóm 31: Bã mía (nguyên liệu thô), bắp hạt, đậu nành hạt.  

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước giải khát [đồ uống không cồn]; nước khoáng 
[đồ uống]. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý 
kinh doanh cho các dự án xây dựng. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 
thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); mua 
bán bất động sản; dịch vụ tài chính - ngân hàng; đầu tư vốn xây dựng các công trình, nhà 
máy điện, các dự án thủy điện. 

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình thủy điện; bảo dưỡng 
và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ kho vận (logistic) bao gồm: vận tải hàng hóa, cho thuê kho, bãi; dịch 
vụ đóng gói; dịch vụ du lịch; phân phối điện; kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế. 
Nhóm 40: Gia công, bảo quản, chế biến thực phẩm; sản xuất điện; sản xuất năng lượng; 
xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước ngầm). 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; dạy ngoại 
ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
dạy máy tính, nhiếp ảnh; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác thử); đào tạo lao động 
(hợp tác với nước ngoài). 

 

Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, điện lực; hiệu chỉnh, 
kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực 
và các công trình thủy công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; 
nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện lực. 

 
Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-02036 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.3; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam thổ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thủy sản Sài Gòn  (VN) 
87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê, mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; 
cho thuê căn hộ. 
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(210) 4-2016-02038 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà thảo mộc.  
 

 
(210) 4-2016-02039 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.7.25; 26.3.1; 26.1.1; 21.3.1 
(591) Đỏ đậm, đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Anh Đức 
Sports  (VN) 
Thửa đất số 108 tờ bản đồ số 29 khu phố 
3, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy thể thao; quần áo may sẵn; dải đeo quần, tất; áo khoác ngoài; dép; mũ. 
 

Nhóm 35: Buôn bán đồ dùng thể thao; quản lý kinh doanh của những hoạt động thể thao. 
 

(210) 4-2016-02040 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Anh Đức 
Sports  (VN) 
Thửa đất số 108 tờ bản đồ số 29 khu phố 
3, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy thể thao; quần áo may sẵn; dải đeo quần, tất; áo khoác ngoài; dép; mũ. 
 

Nhóm 35: Buôn bán đồ dùng thể thao; quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể 
thao. 

 

(210) 4-2016-02041 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng, xanh nhạt, xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Đường Hoa 
Nắng  (VN) 
115 Tôn Đản, phường 14, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; tham quan [du lịch]; dịch vụ  hướng dẫn khách du 
lịch. 

 

 
(210) 4-2016-02044 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vạn Thiên Xuân  
(VN) 
26/11 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem dưỡng da, phấn trang điểm, nước hoa, son môi, sơn móng tay 

(làm móng).  
 

 
(210) 4-2016-02048 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A11.3.7; 26.7.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, vàng, xanh dương 

mê 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn An  (VN) 
266/34, Độc Lập, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2016-02049 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A11.3.7; 4.5.2; 4.5.3; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, vàng, đỏ, trắng, 

đen 

(540) 

  

(731) Hồ Văn Thịnh  (VN) 
524 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bún tươi.  

 

 
(210) 4-2016-02050 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.1; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thắng  (VN) 
227/4 Lê Phúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê (các loại dạng; hạt, bột, hòa tan) ; các sản phẩm bánh kẹo; kem lạnh.  
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, quán cà phê và quán giải khát, dich vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-02051 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A11.3.3; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Tiến  (VN) 
Số 72 Liên Trung, xã Tân Hà, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cà phê giải khát. 
 
 

(210) 4-2016-02052 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.12.1 
(591) Đỏ cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Sâm ¸ 
Thịnh  (VN) 
Số B6/5 khu phố Bình Thuận 2, phường 
thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng khác từ đèn Led, đèn điện, đèn huỳnh quang. 

 

 
(210) 4-2016-02053 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
tế ảo VT STUDIO  (VN) 
Số 7, ngách 3, ngõ 76 đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Thượng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, chương trình trò chơi máy tính, chương trình máy vi tính ghi sẵn, 

thiết bị chiếu hình, kính xem hình nổi, kính nhìn hình nổi, màn hình video. 
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(210) 4-2016-02054 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 2.3.1; 2.3.9; A2.3.23 

(591) Đen, đỏ, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Đoan Trang  (VN) 
103 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, căn hộ Ehome 3, Block A8-

519, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê đen nóng, cà phê đá, cà phê sữa, cà phê đá xay, trà sữa trân châu, trà 

xanh đá xay.  

 

Nhóm 43: Cung cấp cà phê đen nóng, cà phê đá, cà phê sữa, cà phê đá xay, trà sữa trân 

châu, trà xanh đá xay (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2016-02055 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH & thể dục thể 
thao Tân Đại Phúc  (VN) 
340 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, cà phê nhân tạo, cà phê tinh chất. 

 

 
(210) 4-2016-02057 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.8; 18.1.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Bình Giang 
Phát   (VN) 
20 Nguyễn Cao Luyện, phường An Hải 

Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê xe; giữ chỗ cho các chuyến đi, đặt chỗ cho các chuyến đi; 

vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; dịch vụ lưu kho. 

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; cho 

thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  
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(210) 4-2016-02058 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.8; 18.1.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Bình Giang 
Phát   (VN) 
20 Nguyễn Cao Luyện, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ 

thương mại; marketing, quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao.  
 

Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; phân tích tài chính; bảo đảm tài chính; cho thuê căn hộ; 
đại lý bất động sản; môi giới chứng khoán và trái phiếu.  

 
Nhóm 37: Rửa xe ô tô; dịch vụ giặt là; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị chống trộm; dịch vụ xây, lát; sơn nội thất và ngoại thất.  

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ điện thoại; dịch vụ hội 
thảo từ xa, dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; cho thuê điện thoại.  

 
Nhóm 40: Xử lý vải; may quần áo; in trên lụa; kẻ vạch bằng tia lade; đóng sách; tráng rửa 
phim ảnh.  

 
Nhóm 41: Trường mẫu giáo; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khỏe; công viên vui chơi giải tri; cung cấp tiện nghi thể thao.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trạng trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao bì; cho thuê máy tính; thiết kế 
quần áo.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu.  

 

 
(210) 4-2016-02059 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 24.9.1; 1.15.23; 14.3.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Bình Giang 
Phát   (VN) 
20 Nguyễn Cao Luyện, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê xe; giữ chỗ cho các chuyến đi, đặt chỗ cho các chuyến đi; 

vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; dịch vụ lưu kho.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; cho 
thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 
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(210) 4-2016-02061 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  

(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 

H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-02062 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 

242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 

H4N1A3, Canada 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2016-02063 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc và làm sạch da và tóc.  

 

 
(210) 4-2016-02065 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.15.23; A3.7.24; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh dương 

(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan 

(540) 

   (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy điện dùng cho mục đích gia đình, các bộ phận và phụ kiện của 

máy trên. 
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(210) 4-2016-02066 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 

571-8501 Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy điện dùng cho mục đích gia đình, các bộ phận và phụ kiện của 

máy nêu trên.  
 

 
(210) 4-2016-02068 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.3.1; 26.1.1 

(591) Nâu 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Minh 
Tấn Đạt  (VN) 
D369A, tổ 8, khu phố 4, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; khăn ướt trẻ em bằng giấy; túi bằng giấy hoặc chất dẻo 

dùng để bao gói như, bao bì nhựa, túi nhựa, túi giấy. túi nilon.  

 

Nhóm 35: Mua bán, khăn lau bằng giấy, tã (bỉm) trẻ em bằng giấy, khăn ướt trẻ em bằng 

giấy, túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói như, bao bì nhựa, túi nhựa. túi giấy, túi 

nilon.  
 

 
(210) 4-2016-02069 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 3.7.16; A3.7.24 

(591) Vàng, cam, đỏ rượu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Yến Xuân  
(VN) 
365 An Dương Vương, phường 3, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào sơ chế, yến sào tinh chế. 
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(210) 4-2016-02070 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng, cam, đỏ rượu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Yến Xuân  
(VN) 
365 An Dương Vương, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm "yến sào sơ chế", yến sào tinh chế. 

 

 
(210) 4-2016-02071 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng, cam, đỏ rượu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Yến Xuân  
(VN) 
365 An Dương Vương, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (hộp) sơ chế, yến sào tinh chế. 

 

 
(210) 4-2016-02072 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng, cam, đỏ rượu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Yến Yến Xuân  
(VN) 
365 An Dương Vương, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (hộp) sơ chế, yến sào tinh chế.  

 
 

(210) 4-2016-02073 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng, cam, đỏ rượu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Yến Xuân  
(VN) 
365 An Dương Vương, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào sơ chế, yến sào tinh chế. 
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(210) 4-2016-02074 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng, cam, đỏ rượu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Yến Xuân  
(VN) 
365 An Dương Vương, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm "yến sào sơ chế", yến sào tinh chế. 

 

 
(210) 4-2016-02075 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A18.1.8; 18.1.23 
(591) Vàng, đỏ xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phú Khang  (VN) 
16/48 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, phụ tùng xe ô tô. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa xe ô tô; đóng thùng xe các loại.  
 

 
(210) 4-2016-02076 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.7.20 
(591) Vàng, đen, xám trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Mỹ Chung  
(VN) 
ấp 1, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, 
tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt như: bánh đậu xanh.  

 

 
(210) 4-2016-02079 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.7.3; 25.1.6; A1.1.10; A1.1.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng cam 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất kinh doanh 
lúa giống Kiều Tạo  (VN) 
ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh, huyện Tri 
Tôn, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 31: Hạt [hạt giống]. 
 

 
(210) 4-2016-02080 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Makipos  
(VN) 
Số 24, ngõ 52, phố Quan Nhân, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Sạc pin điện thoại. 

 

 
(210) 4-2016-02081 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Asia 

Việt Nam  (VN) 
Thửa 28, thôn Đông, xã Lâm Động, 
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 

 

 
(210) 4-2016-02082 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.2; A3.1.22; 24.1.1 
(591) Xanh đen, trắng 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Căn 2, dãy 1, tập thể Quân đội, 33B 
Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ví tiền; vali; túi xách tay; cặp học sinh.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; thắt lưng [trang phục]; ca vát.  

 
Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang (quần áo, giầy dép, thắt lưng, ca vát, vali, ví, túi xách, 
cặp da, cặp học sinh); quảng cáo. 
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(210) 4-2016-02083 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất Tamy  
(VN) 
Thửa đất 163, tờ bản đồ số 42, ấp An 
Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa polyurethane, keo.  

 

 
(210) 4-2016-02084 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Lý Sơn  (VN) 
Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng cụ thể là; sắt, thép, xi măng; cửa hàng tiện lợi 
chuyên mua bán các hàng thực phẩm và tiêu dùng hàng ngày cụ thể là: cà phê, bánh kẹo, 
tái. 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường bộ.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; du 
lịch; sắp xếp các chuyến du lịch. 

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ), dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện, dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-02085 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 5.5.19; A26.11.8; A26.11.9 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cảng Phước 
Long  (VN) 
Lầu 19 Gemadept Tower, số 2Bis-4-6 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, kho hàng hóa; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; môi giới 

vận tải; dịch vụ bốc xếp hàng hóa và khai thác cầu cảng; dịch vụ cho thuê kho bãi, cầu 
cảng. 
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(210) 4-2016-02087 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Thợ Sài Gòn  
(VN) 
334/81 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa không khí, thiết bị điện, thiết bị ngành 

nước, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; xây dựng nhà các loại; xây dựng, cải tạo, vệ 
sinh bồn, bể nước. 

 

 
(210) 4-2016-02088 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.9.16; A11.3.7; 11.3.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thiện  (VN) 
Phòng 11, tầng 2 ĐN1, nhà B5, TT 
Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-02090 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Trắng, nâu đậm, nâu nhạt, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Giang  
(VN) 
Xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh 
Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng.  
 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp. 

 
Nhóm 19: Đất sét. 

 
Nhóm 29: Trái cây được bảo quản.  
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Nhóm 31: Động vật sống; quả tươi.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng đê 
chắn sóng; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; tráng, mạ thiếc. 

 

 
(210) 4-2016-02091 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần DADISON Hoa 

KỲ   (VN) 
Nhà số 33, ngõ 53, phố Nguyễn Khoái, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-02092 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần DADISON Hoa 

KỲ   (VN) 
Nhà số 33, ngõ 53, phố Nguyễn Khoái, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-02093 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-02094 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà   (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-02095 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà   (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-02096 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.7.25; 26.3.3; 

26.3.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - cơ khí - vận tải 
FS  (VN) 
Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); thuốc màu; vecni; chất chống rỉ và chất bảo 

quản gỗ.  
 

 
(210) 4-2016-02097 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2016-02098 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2016-02099 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2016-02100 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   

 

 
(210) 4-2016-02101 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2016-02102 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-02103 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
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(210) 4-2016-02104 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm 

 

 
(210) 4-2016-02105 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 
 

(210) 4-2016-02106 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm   

 

 
(210) 4-2016-02108 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A11.1.6; A25.1.10; 25.1.9; 26.4.1 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Lê Quang Thắng  (VN) 
101 B4, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-02109 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADENKI Việt 
Nam  (VN) 
Số 16, ngõ 245/32 Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy xay thịt; máy xay cà phê; máy giặt; máy hút bụi; máy ép 

trái cây; máy rửa bát đĩa. 
Nhóm 09: Máy ảnh; máy quay phim; điện thoại bàn; điện thoại di động; máy nghe nhạc; 
tivi; đầu máy video; máy vi tính. 

 
Nhóm 11: Quạt điện; thiết bị xông hơi bằng điện (không dùng cho mục đích y tế); máy 
điều hòa không khí; tủ lạnh; ấm điện; chảo điện; nồi cơm điện; nồi áp suất điện, lẩu điện; 
bếp điện; lò nướng bằng điện; lò sưởi; lò sấy; lò vi sóng; bếp từ; bếp hồng ngoại; máy hút 
mùi; thiết bị lọc nước.  

 
Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng điện tử, thiết bị viễn thông cụ thể là: máy ảnh, máy 
quay phim, điện thoại bàn, điện thoại di động, máy nghe nhạc, tivi, đầu máy video, máy 
vi tính; mua bán hàng điện lạnh, cụ thể là: máy điều hòa không khí, máy lạnh, tủ lạnh; 
mua bán đồ điện dân dụng cụ thể là: máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy xay cà phê, máy 
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giặt, máy hút bụi, máy ép trái cây, qụat điện, ấm điện, chảo điện, nồi cơm điện, lẩu điện, 
bếp điện, lò nướng bằng điện, lò suởi, lò sấy; mua bán máy tính và thiết bị máy tính, bàn 
là điện. 

 

 
(210) 4-2016-02110 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Ngọc Cường  (VN) 
Số nhà 077, tổ 46, phố Quy Hóa, phường 
Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai 

 
(511)   Nhóm 11: Chăn điện; thảm điện; đệm điện (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 20: Gối; đệm; đệm đá (không nhằm mục đích y tế).  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm.  
 

Nhóm 27: Chiếu. 
 

 
(210) 4-2016-02111 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Ngọc Cường   (VN) 
Số nhà 077, tổ 46, phố Quy Hóa, phường 
Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai  

 
(511)   Nhóm 11: Chăn điện; thảm điện; đệm điện (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 20: Gối; đệm; đệm đá (không nhằm mục đích y tế).  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm.  
 

Nhóm 27: Chiếu. 
 
 

(210) 4-2016-02112 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Thị Bích Ngọc  (VN) 
Số 10 phố Nguyễn Văn Tố, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây thắt lưng da (trang phục).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1559 

(210) 4-2016-02113 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng
(731) Công ty TNHH thiết bị và dịch 

vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ  
(VN) 
D6, Lô 15, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2016-02114 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 7.3.2 
(591) Xanh, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh thương mại 
HANEL  (VN) 
Số 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện.  

 

 
(210) 4-2016-02115 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.2.7; 2.9.8 
(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

 

(731) Đỗ Mạnh Hiếu  (VN) 
Nhà A2 - 5B Hoàng Hoa Thám, phường 
Thụy Khê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa. 
 

 
(210) 4-2016-02116 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Quách Minh Phượng  (VN) 
41 Ngô Nhân Tịnh, phường 01, quận 06, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; bóp (ví); cặp học sinh. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ nón. 
 

 
(210) 4-2016-02118 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Bùi Quang Đạo  (VN) 
Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm 
Đồng 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nam. 

 

 
(210) 4-2016-02119 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngôi Nhà Đất 
Việt  (VN) 
Số 14 - 16 Bình Giã, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm nhôm nhựa hỗn hợp; tấm nhôm đặc; trần nhôm (dùng trong lĩnh vực xây 

dựng như: ốp tòa nhà, làm trần).  
 

 
(210) 4-2016-02120 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Lưu Gia Bảo  (VN) 
155/41 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, phụ tùng xe đạp. 

 

 
(210) 4-2016-02121 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.11.13 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thành Đạt  (VN) 
Tầng 1, toà nhà Hoa Lâm, số 2 Thi Sách, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ (hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây tre đan, 
làm từ cói, lục bình, làm từ gốm sứ làm từ điêu khắc gỗ, hàng thêu ren, hàng dệt thủ công, 
sơn mài, điêu khắc đá, giấy thủ công, tranh nghệ thuật, kim loại).  

 

 
(210) 4-2016-02122 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A CMT8, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật cỏ hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2016-02123 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A CMT8, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2016-02124 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam   (VN) 
1073/28A CMT8, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2016-02125 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A CMT8, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 
vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 

hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2016-02126 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A CMT8, phường 7, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 

hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2016-02127 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 26.15.3; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bao bì Quang 
Minh  (VN) 
1774 đường 30/4, phường 12, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy; bao bì bằng nhựa.  
 

Nhóm 20: Quan tài.  

 
Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành ảnh, các loại bao bì bằng giấy, nhựa.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ chế bản (tạo ra bản in/khuôn in); dịch vụ in tráng ảnh màu; dịch vụ in 

lụa; in khắc gỗ; in đá; in bao bì.  
 

 
(210) 4-2016-02128 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Idol Men   (VN) 
Xóm Ngã Tư, xã Kim Chung, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo giả da, quần áo da, áo choàng, áo sơ mi, áo vét.  
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(210) 4-2016-02129 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tâm   (VN) 
29/21 Nguyễn Công Trứ, phường 4, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-02130 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Lê Huỳnh Thiên Thiên  (VN) 
198/11A Bình Thới, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ 
trang).  

 

 
(210) 4-2016-02133 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh nước biển, xanh tím than, xám, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp dịch vụ Hoàng Phát  
(VN) 
Số 39, đường Võ Lai, phường Ngô Mây, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; vòi, van khóa; bệ xí vệ sinh; vòi 
hoa sen; bệ rửa.  

 
 

(210) 4-2016-02134 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh K.E.P  (VN) 

45/29D đường 100 - Bình Thới, phường 
14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hạt.  
 

 
(210) 4-2016-02135 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A26.11.7; A26.11.12; 

25.5.25; 26.4.2 
(591) Hồng, xanh da trời, xanh dương, xanh 

dương đậm, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Võ Trí Dũng  

(VN) 
ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến [thực phẩm].  

 

 
(210) 4-2016-02136 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 4.3.3; 2.9.14; A2.9.15; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Lâm Phúc Hậu  (VN) 
Số 1473, tổ 1, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh 
Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hòa tan; cà phê để pha bằng phin, tất cả thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ quán cà phê lưu động. 
 
 

(210) 4-2016-02137 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Lâm Phúc Hậu  (VN) 
Số 1473, tổ 1, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh 
Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hòa tan; cà phê để pha bằng phin, tất cả thuộc nhóm này. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ quán cà phê lưu động. 
 

 
(210) 4-2016-02138 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A1.1.10; 1.1.14; 26.4.2; 26.1.11 

(591) Đỏ, đỏ đô, cam, vàng, xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Tuyết Tâm  (VN) 
Xóm 3, thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lâm, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quãng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-02139 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.8; A26.11.9 

(591) Vàng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH hai thành viên 
năng lượng Bảo Sơn  (VN) 
Lô I-4B-1.4, đường N3, khu công nghệ 

cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin dự phòng; pin loại lớn dùng cho xe đạp điện; pin xe máy điện.  

 

Nhóm 35: Mua bán: pin dự phòng, pin loại lớn dùng cho xe đạp điện, pin xe máy điện, xe 

máy. 
 

 
(210) 4-2016-02140 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH hai thành viên 
năng lượng Bảo Sơn  (VN) 
Lô I-4B-1.4, đường N3, khu công nghệ 

cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: pin dự phòng, pin loại lớn dùng cho xe đạp điện, pin xe máy điện.  
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(210) 4-2016-02141 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH hai thành viên 

năng lượng Bảo Sơn  (VN) 
Lô I-4B-1.4, đường N3, khu công nghệ 
cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: pin dự phòng, pin loại lớn dùng cho xe đạp điện, pin xe máy điện. 

 

 
(210) 4-2016-02142 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn và 
chống thấm Việt Nhật  (VN) 
C14/17 ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 

 
(210) 4-2016-02143 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn và 
chống thấm Việt Nhật  (VN) 
C14/17 ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2016-02145 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Global Đông 
Dương  (VN) 
Số 14  Sơn Tây, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; ảnh chụp; xuất bản phẩm dạng in; bản tin; tờ 

rơi.  
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Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; quan hệ công chúng; quảng cáo; nghiên cứu thị 

trường; thăm dò dư luận; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ điểm tin. 
 

 
(210) 4-2016-02146 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 25.1.6; 25.1.9; 25.1.25; 24.1.1 

(591) Xanh dương, vàng, trắng, nâu, tím nhạt 

(731) Công ty TNHH JEN Đại Phú  (VN)
Khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, 

huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-02147 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH Long Sơn    (VN) 
Số 6, đường Voi Phục, phường Trung 

Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng.  
 
 

(210) 4-2016-02148 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.3.3; A25.7.3 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH Long Sơn  (VN) 
Số 6, đường Voi Phục, phường Trung 

Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Xi măng.  
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(210) 4-2016-02149 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.3.3; A25.7.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Long Sơn  (VN) 

Số 6, đường Voi Phục, phường Trung 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng.  
 

 
(210) 4-2016-02150 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.4.6; A25.7.3; A25.3.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Long Sơn  (VN) 

Số 6 đường Voi Phục, phường Trung 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 

 
(210) 4-2016-02151 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Long Sơn  (VN) 
Số 6 đường Voi Phục, phường Trung 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình  

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 

 
(210) 4-2016-02152 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Long Sơn  (VN) 

Số 6 đường Voi Phục, phường Trung 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 

 
(210) 4-2016-02153 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Long Sơn  (VN) 

Số 6 đường Voi Phục, phường Trung 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 

(210) 4-2016-02155 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) 3T CYCLING SRL  (IT) 

Via Dond Carlo Botta 13, 24122 
Bergamo BG, Italy 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp và xe đạp thể thao cũng như các bộ phận của các sản phẩm kể trên, cụ 

thể là ghi đông (tay lái), cổ phốt, cốt yên (cọc yên), càng trước và tay nghỉ, bánh xe, nan 
hoa cho bánh xe đạp, ổ trục của bánh xe và đùi đĩa, yên xe, bộ đề xe đạp, phanh xe, bàn 
đạp lốp xe, cần gạt, bánh răng, khung xe, giỏ được làm phù hợp cho xe đạp, giá để hành 
lý cho xe đạp, bánh lái xe đạp, săm xe, van cho lốp xe đạp, đai cho ổ trục (moay-ơ) bánh 
xe, xích xe, lưới xe đạp (để khỏi rách áo dài và váy phụ nữ), chuông xe, chân chống xe, 
bánh răng truyền động và đèn tín hiệu điều hướng xe.  

 

 
(210) 4-2016-02156 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và xuất nhập khẩu Thắng 
Lợi   (VN) 
Thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2016-02157 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại xây dựng Thiên Bản   (VN) 
257 đường số 10, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quầy rượu (quầy 

bar).  
 

 
(210) 4-2016-02159 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.24; A25.7.22; 21.1.17; A5.5.20; 

26.1.1; 1.15.15 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nước sạch Hà Nội  (VN) 
44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn gồm, nước 

ngọt, nước uống tăng lực; đồ uống từ nước ép trái cây không có cồn. 
 

 
(210) 4-2016-02160 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần Đại Thiên 

Lộc            (VN) 
Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, 
phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép, thép lá mạ kẽm (tôn kẽm), thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), 

thép lá mạ kẽm (mạ hợp kim nhôm kẽm) phủ sơn (tôn màu), xà gồ thép, thép cán nguội, 
thép ống hộp. 
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Nhóm 35: Mua bán sắt thép các loại; đại lý ký gửi sắt thép các loại, dịch vụ xuất nhập 
khẩu.  

 

(210) 4-2016-02161 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần Đại Thiên 

Lộc  (VN) 
Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, 
phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: Thép, thép lá mạ kẽm (tôn kẽm), thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), 
thép lá mạ kẽm (mạ hợp kim nhôm kẽm) phủ sơn (tôn màu), xà gồ thép, thép cán nguội, 
thép ống hộp. 

 

Nhóm 35: Mua bán sắt thép các loại, đại lý ký gửi sắt thép các loại, dịch vụ xuất nhập 
khẩu.  

 

 
(210) 4-2016-02162 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần tổ hợp giáo 

dục EDUVIET  (VN) 
số 284-286 Hoàng Văn Thụ, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 16: Các loại văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh; sách; các loại bút; tập (vở) học 
sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa (trừ các thiết bị); bảng viết các loại. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học. 
 

 
(210) 4-2016-02163 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần tổ hợp giáo 

dục EDUVIET  (VN) 
Số 284-286 Hoàng Văn Thụ, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1572 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính; chương trình máy vi 
tính.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  

 

 
(210) 4-2016-02164 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Nhân Lạc  (VN) 

193 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, vật liệu xây dựng (sắt, thép, phôi thép, quặng kim loại), phế liệu kim 

loại, phi kim loại, cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng (trừ đồ đạc); dịch vụ nghiên 
cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng (bất động sản); quản lý bất động sản; kinh doanh 
bất động sản, môi giới bất động sản; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động 
sản); dịch vụ thuê mua tài chính. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy 
nội địa; đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; dịch vụ bốc xếp hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2016-02165 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty TNHH thép An Hưng 

Tường  (VN) 
Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dụng bằng kim loại như, sắt; thép, gang, hợp kim thép, thép cán 

tấm, quặng sắt. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như, sắt, thép, gang, hợp kim thép, thép cán tấm, 
thép cán nguội dạng cuộn, quặng kim loại, quặng sắt, hợp kim của kim loại thường, tấm 
lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn 
(tôn màu), ống thép đen, ống thép mạ kẽm, lưới thép xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm. 
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(210) 4-2016-02166 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A25.7.3; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đức 
Hoa  (VN) 
Số 177/40 Bis Lũy Bán Bích, phường 

Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép, đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2016-02167 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 24.15.1 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đức 
Hoa  (VN) 
Số 177/40 Bis Lũy Bán Bích, phường 

Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép, đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2016-02168 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty cổ phẩn dược phẩm 
và thiết bị y tế Nghĩa Dũng  
(VN) 
Số 44, LK5A, làng Việt kiều Châu Âu, 

KĐT mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-02169 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.21 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY 

LIMITED  (TH) 
99/9 CentraI Plaza Chaengwattana Office 
Tower, 15- 18th Floor, Moo2, 
Chaengwattana Road, Bangtalad Sub-
District, Pak Kret District Nonthaburi 
11120, Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Khăn em bé được tẩm nước thơm dược phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm 

dược phẩm. 
 

Nhóm 16: Khăn giấy; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo.  
 

Nhóm 21: Thùng; nắp đậy thực phẩm trong lò vi sóng; hộp chứa thực phẩm có thể cho vào 
lò vi sóng; giá phơi bát đĩa; rổ dùng trong gia đình; thùng rác; hũ đựng; chai đựng nước 
uống; chậu; thùng xô. 

 
 

(210) 4-2016-02170 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 24.17.5 
(591) Vàng nhạt, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION   (JP) 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100- 8310 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí sử dụng trong gia đình.  
 

 
(210) 4-2016-02171 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 24.17.5; A26.11.9 
(591) Trắng, vàng nhạt, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION   (JP) 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8310 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí sử dụng trong gia đình.  
 

 
(210) 4-2016-02174 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH E.P   (VN) 

130/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi khuôn hàn hỏa nhiệt (dùng 

để hàn các mối nối giữa dây cáp đồng trần và cọc tiếp địa, giữa các mối nối của dây cáp 
đồng trần với nhau giữa các mối nối của cọc tiếp địa với nhau). 

 

 
(210) 4-2016-02175 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; 25.5.3; 26.3.1; 26.15.15; 7.1.24; 

7.11.1; 26.15.13 
(591) Xanh, đen, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH xây dựng Lộc 

An Khang   (VN) 
410/1B Lê Văn Quới, khu phố 11, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 37: San lấp mặt bằng; dịch vụ thi công và giám sát công trình: công trình đường bộ, 

công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình thủy lợi. 
 

 
(210) 4-2016-02176 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Ngô Cao Quốc Tiến  (VN) 

81 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò; thịt bò đã được bảo quản; bò viên. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2016-02177 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Đại Bàng Lửa   (VN)
98/4 Nguyễn ảnh Thủ, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại; vecni (tất cả thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 17: Sơn cách điện, cách nhiệt.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm: sơn, vecni, sơn lót, sơn mờ, sơn 
bóng mờ, bột trét tường, sơn bóng, sơn cách điện, cách nhiệt. 

 
 

(210) 4-2016-02178 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước 

hoa, mặt nạ dưỡng da. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2016-02179 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.3.8; A2.3.16; 5.5.4; A5.5.21 
(591) Hồng, vàng, cam, nâu 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái    (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước 
hoa, mặt nạ dưỡng da.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2016-02180 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 25.5.25; 26.4.2 
(731) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-
ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy gặt đập liên hợp; máy thu hoạch rau củ; máy rải phân bón; máy gieo hạt; 

máy nhổ cỏ; máy phun hóa chất dùng trong nông nghiệp; máy nhân cây giống; máy xới 
đất cho rau củ; động cơ xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); động 
cơ điezel (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ).  

 

 
(210) 4-2016-02181 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) BRAWN LABORATORIES LTD 
(INDIA)  (IN) 
4/4B, Asaf Ali Road, Ilnd Floor, Old 
Delhi Stock Exchange Buiding, New 
Delhi-110002, India 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-02182 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CO NA PI  (VN) 
Số 33, Trương Định, KP 2, phường Tân 
Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

(511)   Nhóm 03: Son môi, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm 
nhuộm tóc; sữa rửa mặt và tẩy trang; xà phòng dạng bánh; sản phẩm và chế phẩm dùng 
cho tóc và chăm sóc tóc. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm; xuất nhập khẩu mỹ phẩm; quảng cáo thông qua 
internet và phương tiện điện tử; quảng cáo qua báo chí, tạp chí và phương tiện truyền 
thông; dịch vụ marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ. 
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trang điểm để làm đẹp; dịch vụ chăm sóc 
da; dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng nước khoáng nóng (dịch vụ spa); dịch vụ tư vấn chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2016-02186 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch thương mại và xây 
dựng ánh Đạt   (VN) 
324 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Vật liệu giả da; tấm phủ bằng da; vải giả da.  
 

 
(210) 4-2016-02187 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 18.3.2; 18.5.1; 18.3.21; A14.5.2; 

A3.4.14; 3.4.13; 26.1.1 
(731) GOLDEN ABC, INCORPORATED  

(PH) 
880 A.S. Fortuna ST., Banilad Mandaue 
City Cebu, Philippines 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; áo sơ mi; áo thun pô-lô; áo cánh (áo bờ-lu); 
váy; áo thun ngắn tay; áo ba lỗ; áo len dài tay; áo nỉ; áo vét [quần áo]; quần đùi; quần 
soóc; quần jean; áo len chui đầu; quần áo bơi; yếm; áo nịt ngoài; áo lót của phụ nữ; trang 
phục dệt kim; quần áo lót mặc bên trong; quần áo lót của phụ nữ bằng vải; dép; quần lót 
phụ nữ; khăn quàng cổ; thắt lưng [trang phục]; dải đeo quần, tất; mũ; mũ lưỡi trai [đồ đội 
đầu]; lưỡi trai [để làm mũ]; giày ống; giày; dép đi trong nhà; dép xỏ ngón; áo choàng 
ngoài; áo mưa; quần áo ngủ; áo choàng mặc sau khi tắm; tất ngắn cổ; cà vạt; áo gilê. 

 

 
(210) 4-2016-02189 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.1 
(591) Nâu, nâu nhạt 
(731) BROWN COFFEE CO., LTD  (CO) 

#23, St 57 Corner 294, Beoung Keng 
Kong I Commune, Chamkamon District, 
Phnom Penh, Cambodia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đường; bột gạo; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá 
lạnh có thể ăn được; mật ong.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2016-02190 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu  (VN) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ. 

 

 
(210) 4-2016-02191 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu   (VN) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ. 

 

 
(210) 4-2016-02192 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.15; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
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(210) 4-2016-02193 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.13.1; 26.1.9 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH HAPPY GREEN  

(VN) 
71/25 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; đại lý bán vé máy bay 

[đặt chỗ cho các chuyến đi]; vận chuyển hành khách; tham quan [du lịch]. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; 
huấn luyện [đào tạo]; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi golf; cung cấp các tiện 
nghi thể thao. 

 

 
(210) 4-2016-02195 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) YOUNG QIN INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
No. 1061, Yong-An Rd., Taoyuan Dist., 
Taoyuan City 33055, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống 

tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
căng tin; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-02196 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam 

(731) YOUNG QIN INTERNATIONAL CO., 
LTD.   (TW) 
No. 1061, Yong-An Rd., Taoyuan Dist., 
Taoyuan City 33055, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống 

tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
căng tin; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-02197 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A26.11.8; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2 

(591) Xanh, vàng, ghi 

(731) Công ty cổ phần Hiệp Cát Lợi  
(VN) 
Số 154 Hồng Hà, phường 9, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh của khách sạn; tư vấn tổ chức 

và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh 

doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  
 

 
(210) 4-2016-02200 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)  (GB) 

The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 

Sevenoaks Kent England, TN 14 5DZ, 

Company No. 07701858, United 

Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-02201 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 

The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 

Scvenoaks Kent England, TN14 5DZ, 

Company No. 07701858, United 

Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-02202 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây 
(731) HERBALGY PHARMACEUTICAL 

LIMITED  (HK) 
Flat D, 21/F., Kingsford Ind. Bldg., 
Phase 1, 26-32 Kwai Hei Street, Kwai 
Chung, N.T., Hongkong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc biệt dược có nguồn gốc Trung Quốc; chất ăn kiêng và chế phẩm thuốc 

bổ; thuốc cao giảm đau; dầu thơm/nhựa thơm dùng cho mục đích y tế; thuốc giảm đau; 
dược thảo và chế phẩm từ thảo mộc; chế phẩm thuốc bổ có mục đích dược phẩm; vật liệu 
để băng bó.  

 
 

(210) 4-2016-02203 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Honlei Đức 
HÀ  (VN) 
Lô C5-1, C5-2, khu công nghiệp Hòa Xá, 
xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy; xuất 
nhập khẩu xe máy điện, xe đạp điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy; giới thiệu sản phẩm 
xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy; trưng bày xe đạp điện, xe máy 
điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy; quảng cáo (tờ rơi, biển hiệu) xe đạp điện, xe máy 
điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, làm sạch xe cộ.  

 
 

(210) 4-2016-02204 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Onnet  (VN) 

Tầng 10 tòa nhà Center Building, số 1 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; ca vát; tất.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, giầy dép, mũ, ca vát, tất.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ cắt may quần áo; dịch vụ gia công vải; gia công da.  
 

 
(210) 4-2016-02205 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.2 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại tổng hợp Xuân Nghiêm  
(VN) 
Tổ 3, khu 10, phường Quang Hanh, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt hóa lỏng (ga); ga dùng cho chiếu sáng; hỗn hợp nhiên liệu khí hóa; 
xăng.   

 

Nhóm 35: Buôn bán ga, bếp ga và các phụ kiện kèm theo.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống ga; sửa chữa, bảo trì bếp ga, bình ga.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp ga; lưu chứa ga; dịch vụ vận chuyển ga; cho thuê bình chứa 
ga; dịch vụ nạp đầy bình ga.  

 
 

(210) 4-2016-02206 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; A5.5.20; A5.5.21; 15.1.21; 

8.1.18; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Lê 

Bình  (VN) 
Số nhà 31C tổ 5A ngõ 131, Thái Hà, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các thiết bị máy móc công nghiệp như: máy phun 
sơn, máy làm sạch bề mặt, máy và thiết bị bôi trơn, máy và thiết bị cho dầu và khí ga tự 
nhiên, máy bơm màng công nghiệp, máy và thiết bị bơm keo, cáp điện.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị công nghiệp như: máy phun sơn, 
máy làm sạch bề mặt, máy và thiết bị bôi trơn, máy và thiết bị cho dầu và khí ga tự nhiên, 
máy bơm màng công nghiệp, máy và thiết bị bơm keo, cáp điện.  
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(210) 4-2016-02207 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.7.10; 8.7.5; 25.1.5 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng, nâu 
(731) PHOENIX COMMODITIES PVT LTD  

(VG) 
Akara Building, 24 De Castro Street, 
Wickhams Cay 1, Roadtown, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại gạo và ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2016-02208 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.11; 26.1.2; 25.1.6; 25.1.5; 25.5.25; 

A25.7.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng, nâu 
(731) PHOENIX COMMODITIES PVT LTD  

(VG) 
Akara Building, 24 De Castro Street, 
Wickhams Cay 1, Roadtown, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại gạo và ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2016-02209 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 25.1.25; 25.7.25; 8.7.5; 5.5.15; A6.19.11
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng, nâu 
(731) PHOENIX COMMODITIES PVT LTD  

(VG) 
Akara Building, 24 De Castro Street, 
Wickhams Cay 1, Roadtown, Tortola, 
British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại gạo và ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2016-02211 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Lê Minh Khiêm  (VN) 

Đội 5, xã Tiền Phong, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối và xuất nhập khẩu chăn, ga, gối, đệm, quần áo, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, khăn trải bàn, khăn mặt, khăn tay, rèm cửa bằng vải.  

 

 
(210) 4-2016-02212 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.9; 26.4.3 
(731) Công ty cổ phần may Sơn Việt  

(VN) 
294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-02240 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.20; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Prettystar  (VN) 
72, đường số 23, khu phố 2, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại; gel dưỡng tóc; dầu gội đầu; nước rửa chén bát; nước rửa 
kính; nước vệ sinh sàn.  

 

 
(210) 4-2016-02241 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.20; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Prettystar  (VN) 
72, đường số 23, khu phố 2, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại; gel dưỡng tóc; dầu gội đầu; nước rửa chén bát; nước rửa 
kính; nước vệ sinh sàn.  

 

 
(210) 4-2016-02242 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.20; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Prettystar  (VN) 
72, đường số 23, khu phố 2, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại; gel dưỡng tóc; dầu gội đầu; nước rửa chén bát; nước rửa 
kính; nước vệ sinh sàn.  

 

 
(210) 4-2016-02243 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.20; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Prettystar  (VN) 
72, đường số 23, khu phố 2, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại; gel dưỡng tóc; dầu gội đầu; nước rửa chén bát; nước rửa 

kính; nước vệ sinh sàn.  
 

 
(210) 4-2016-02244 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.20; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Prettystar   (VN) 
72, đường số 23, khu phố 2, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại; gel dưỡng tóc; dầu gội đầu; nước rửa chén bát; nước rửa 

kính; nước vệ sinh sàn.  
 

 
(210) 4-2016-02245 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.20; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Prettystar   (VN) 
72, đường số 23, khu phố 2, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại; gel dưỡng tóc; dầu gội đầu; nước rửa chén bát; nước rửa 
kính; nước vệ sinh sàn.  

 

 
(210) 4-2016-02246 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  

 

(210) 4-2016-02247 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa IIl, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  

 

(210) 4-2016-02248 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa IIl, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  

 
 

 
(210) 4-2016-02249 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa IIl, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  
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(210) 4-2016-02260 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh  
(VN) 
Lô D6/I, đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Ôtô, động cơ ôtô, xe máy, động cơ xe máy, vành xe máy, ống xả khói xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-02261 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh  
(VN) 
Lô D6/I, đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Vành xe máy, vành xe đạp.  

 

 
(210) 4-2016-02262 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.22 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh  
(VN) 
Lô D6/I, đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy (vành, ống xả, chân chống, sườn xe); phụ tùng xe đạp (vành, 

chân chống, sườn xe).  
 

 
(210) 4-2016-02263 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh  
(VN) 
Lô D6/I, đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1589 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, vành xe máy, ống xả khói xe máy, vành xe đạp, chân chống xe đạp, 
sườn xe đạp.  

 

 
(210) 4-2016-02265 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; A24.15.11; A26.11.8; A24.15.15
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 
(731) AIB ENGINEERING COMPANY 

LIMITED  (TH) 
96/3 Moo 1, Nongtamlueng, Panthong, 
Chonburi Thailand 20160  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 

Đồng sự (PBC PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 07: Các loại máy công nghiệp gồm máy phun cát, máy hút cát; phụ kiện của các 

loại máy công nghiệp gồm máy phun cát, máy hút cát.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại máy công nghiệp gồm máy phun cát, máy hút cát, phụ kiện 
của các loại máy công nghiệp gồm máy phun cát, máy hút cát. 

 

 
(210) 4-2016-02266 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, xanh da trời 
(731) AIB ENGINEERING COMPANY 

LIMITED  (TH) 
96/3 Moo 1, Nongtamlueng, Panthong, 
Chonburi Thailand 20160  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 07: Các loại máy công nghiệp gồm máy phun cát, máy hút cát; phụ kiện của các 
loại máy công nghiệp gồm máy phun cát, máy hút cát.   

 

Nhóm 35: Mua bán các loại máy công nghiệp gồm máy phun cát, máy hút cát, phụ kiện 
của các loại máy công nghiệp gồm máy phun cát, máy hút cát. 

 

 
(210) 4-2016-02268 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 15.1.13; 3.7.6; A3.7.24; A3.7.25; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, đen, hồng, cam, nâu, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Tân  (VN) 
Khu A lô G.27c - 28b đường số 8 khu 
chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 

 
(210) 4-2016-02269 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Thái Thanh Lâm  (VN) 
256/31 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 

 
(210) 4-2016-02300 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH Lâm Long  (VN) 

Tổ dân phố Quán Trắng, thị trấn Tân 
Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bệt xí; chậu rửa tay bằng sứ (bộ phận của thiết bị vệ sinh); thiết bị 

điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; ấm đun nước bằng điện.  
 

 
(210) 4-2016-02301 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hoà I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hoà Đông, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2016-02304 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Da cam
(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 

xuất Hoá nông An Giang  (VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, sâu bọ có hại.  

 

 
(210) 4-2016-02320 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hàn Tường  (VN) 
92 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu mỹ phẩm, dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-02322 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) Nguyễn Khánh Linh  (VN) 

47 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ; dịch 

vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.  
 

 
(210) 4-2016-02324 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.1.11; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh lá đậm, nâu, trắng, đen, ghi, đỏ 
(731) Công ty TNHH Saint Honore 

đầu tư và thương mại  (VN) 
Số 5 Xuân Diệu, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; bánh patê; bánh mỳ; bánh ngọt; gia vị thập cẩm; nước sốt thịt.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 336 tập a (03.2016) 

 

 
1592 

(210) 4-2016-02325 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Lê Anh Vũ  (VN) 
Phòng 602, nhà 17T1, khu đô thị Trung 

Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn công nghiệp (trừ sơn cách điện và cách nhiệt); chất kết dính 

dùng cho sơn; chất màu (bột màu); chất làm khô dùng cho sơn; chất pha loãng dùng cho 

sơn. 
 

 
(210) 4-2016-02327 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thủy sản Sài Gòn  (VN) 
87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản: quản lý bất động sản; cho thuê, mua bán bất động sản; môi giới 

bất động sản; cho thuê căn hộ, văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-02328 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 7.3.11; 7.3.2; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh da trời, xám, trắng 

(731) Công ty TNHH Khai sáng Việt  
(VN) 
Số 22/7 KP 2, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo (dịch vụ về giáo dục); giảng dạy ngoại ngữ; giảng dạy tin học; 

dịch vụ dịch thuật; tổ chức triển lãm văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức hội thảo về đào tạo.  
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(210) 4-2016-02329 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển kinh doanh Thanh 
Tín  (VN) 
176 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; dịch vụ cho vay tài chính.  

 

 
(210) 4-2016-02340 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 25.1.25 
(591) Nâu, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Kingier  
(VN) 
652/41 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  

Nhóm 41: Trường đào tạo; học viện giáo dục.  
 

 
(210) 4-2016-02341 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Tím nhạt, trắng, tím đậm 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Hằng  (VN) 
Số 22, ngõ 142 Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu sản phẩm hoa lụa, hoa nhân tạo, tranh ảnh trang trí 

trong gia đình.  
 

 
(210) 4-2016-02342 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần NET P.LU.S  
(VN) 
11 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 38: Viễn thông: gửi tin nhắn SMS.  
 

 
(210) 4-2016-02343 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.11 
(591) Đỏ đậm, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quán cơm Vị 
Hương  (VN) 
690 Điện Biên Phủ, khóm 5, phường 6, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (nhà trọ); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cho 
thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ, thuỷ tinh; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-02347 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A5.3.13; A5.3.15; 

A5.5.20 
(591) Ghi, trắng, xanh lá nhạt, xanh lá đậm, 

xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Tân Liên Phát   (VN) 
Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); định giá bất động sản; thu xếp tài chính 
cho các dự án xây dựng; cho thuê bất động sản; thu tiền thuê nhà, bất động sản; đại lý bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-02348 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 4.5.2; 4.5.3; A5.5.20 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
CHSP Việt Nam  (VN) 
Số 20, tổ 4, cụm dân cư số 1, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, các chế phẩm về dược. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các sản phẩm sau: thực phẩm chức năng, các chế phẩm 
từ dược; quảng cáo các sản phẩm sau: thực phẩm chức năng, các chế phẩm từ dược; xuất - 
nhập khẩu các sản phẩm sau: thực phẩm chức năng, các chế phẩm từ dược. 
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(210) 4-2016-02349 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 1.5.1 

(591) Da cam, xanh lá cây, xanh nước biển, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại Tân Việt Mỹ   (VN) 
Đội 2, thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2016-02367 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  
(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 

điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện.  
 
 

(210) 4-2016-02369 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 1.15.3 

(591) Đen, cam, xám, đỏ, xanh coban 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cổ phần dịch vụ 
đầu tư xây dựng và thương 
mại Tân Thắng Lợi  (VN) 
14 lầu 3, Hồ Biểu Chánh, phường 11, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hệ thống xử lý nước bị ô nhiễm bằng công nghệ màng vi sinh cao tải, 

hệ thống xử lý rác thải bằng công nghệ sinh học nhiệt, thiết bị xử lý bụi, thiết bị xử lý 

khói thải.  
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(210) 4-2016-02381 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Style  
(VN) 
128 đường 11, phường Phước Bình, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, váy (đầm) người lớn.  
 

 
(210) 4-2016-02382 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(591) Xanh lá cây, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Style 
(VN) 
128 đường 11, phường Phước Bình, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, váy (đầm) người lớn.  
 

 
(210) 4-2016-02383 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.3.15; A5.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIOA  (VN) 
1/59C, ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2016-02384 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.7.5; 26.1.1; 26.1.6; 26.4.3 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu đầu tư và 
thương mại Phạm Gia  (VN) 
Số 24 ngách 54/25 Kim Ngưu, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối phụ tùng ô tô bao gồm: hệ thống thân vỏ, hệ thống 
gầm máy, hệ thống điện, hệ thống phụ trợ (bao gồm: chắn bùn, mặt ca lăng, nẹp cánh cửa, 
nẹp chân kính, gioăng cánh cửa, chổi gạt mưa, lốp, bảng táp lô, táp pi cửa, la phông trần). 

 

 
(210) 4-2016-02385 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 18.3.23; 18.3.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Liên minh Du 
lịch Toàn Cầu  (VN) 
P507 nhà N2E khu chung cư Trung Hòa 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-02386 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1; A24.15.11 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vietnam Inn  
(VN) 
Số 241/4 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, dịch vụ lữ hành.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng 
ăn uống, khách sạn, quán rượu (quán bar). 

 

 
(210) 4-2016-02387 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 2.9.8 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 
Số 54-56 Hàng Đường, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho khách thuê lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn 

uống.  
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(210) 4-2016-02388 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.15.15; 26.13.25 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Tô Ngọc Phát  (VN) 
1/4 đường 35, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo thể dục; quần áo may sẵn; áo sơ mi; áo thun ngắn 

tay, áo phông ngắn tay, áo dệt kim ngắn tay; đồng phục. 
 
 

(210) 4-2016-02389 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.3; A26.11.8; 26.7.25; 3.9.1 
(591) Vàng, xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, đen, 

nâu 
(731) Công ty TNHH chế biến nước 

mắm Mười Thu  (VN) 
Thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, thị xã 
An Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2016-02462 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Boston Capital   (VN) 
519 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị 

truyền tin quang báo; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử.  

 
Nhóm 16: Sách; tạp chí định kỳ; báo chí; áp phích quảng cáo; văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đặt mua báo [cho người khác]; hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
phân tích giá thành; marketing; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn 
người tiêu dùng]. 
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(210) 4-2016-02469 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  
(731) NAUTICA APPAREL, INC.  (US) 

40 West 57th Street, New York, New 
York 10019, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo vét; quần dài; quần đùi; quần áo khoác; áo len dài tay; áo sơ mi.  
 

 
(210) 4-2016-02484 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế Hà Thành  (VN) 
Số 19H1, ngõ 130, đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy hàn, dụng cụ cầm tay, máy khoan, máy cắt, máy mài, máy cắt 

cỏ, máy cưa dùng xăng, máy nén khí. 
 
 

(210) 4-2016-02485 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế Hà Thành    (VN) 
Số 19H1, ngõ 130, đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy hàn, dụng cụ cầm tay, máy khoan, máy cắt, máy mài, máy cắt 

cỏ, máy cưa dùng xăng, máy nén khí. 
 
 

(210) 4-2016-02486 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
  (540) 

 

(731) Cao Minh Thắng  (VN) 
2F Quang Trung, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo và phụ kiện quần áo.  
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(210) 4-2016-02487 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH Biovital  (VN) 
207 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-02488 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2016-02536 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.03.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.5.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 
dục Việt Nam  (VN) 
63 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 
 

(210) 4-2016-03130 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731 Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-03131 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.03.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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Phần v 

 
 

ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 
 
 

Ngày công bố                          25-03-2016 

Số đơn                                     6-2015-00002 

Ngày nộp đơn                          22.04.2015 

Chủ đơn Federal State Enterprise “Sojuzplodoimport” 

Địa chỉ                                     107139, Moscow, Orlikov per.,1/11, RU 
Chỉ dẫn địa lý                       RUSSIAN VODKA 
Sản phẩm                                Rượu Vodka 

Tóm tắt chất lượng, đặc thù     * Cảm quan: 

Rượu Vodka Nga là dung dịch trong suốt, không màu, không lẫn 
tạp chất hay cặn, có vị dịu và hương thơm đặc trưng. 

* Chỉ tiêu chất lượng: 

Tính chất lý hoá 

Độ cồn từ 37,5% đến 56% 
Hàm lượng aldehyde - không quá 8,0 mg/dm3 

Hàm lượng dầu rượu tạp - không quá 8,0 mg/dm3 

Hàm lượng cồn methyl - không quá 0,03% 
Hàm lượng các loại este - không quá 20,0 mg/dm3 
Độ kiềm - thể tích axit clohidric nồng độ (HCl) = 0,1 mol/dm3 cần 
để chuẩn độ 100 cm3 vodka không vượt quá 3,0 cm3. 
 
Thành phần của nước cấp 
Độ cứng không quá               0,1 mol/m3 

Độ kiềm - thể tích axit clohidric nồng độ (HCl) = 0,1 mol/dm3 cần 
để chuẩn độ 100 cm3 nước là               1-1,5 cm3 

Độ oxy hóa                 1-2 mg O2/dm3 

pH                   6,5-7 
Nồng độ theo khối lượng (mg /dm3): 
Canxi       1-2  
Magie        0,3-0,5   
Sắt                              không quá 0,05 
Sunfat                   5-10  
Clorua                   5-10  
Silic                    0,5-1,0  
Hydrocarbonat      10-30  

Khu vực địa lý                         Liên bang Nga 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
 (21) 

Số đơn 
(11) 

Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2013-02955 39446 27.10.2014 27.01.2016     B62K 25/16 

1-2013-02956 39447 27.10.2014 27.01.2016     B62K 25/02 

1-2013-02992 37378 25.04.2014 15.02.2016     C08J 9/00 

1-2013-03142 37389 25.04.2014 17.02.2016     A47J 37/00 

1-2013-03165 37391 25.04.2014 17.02.2016     C08L 9/06 

1-2013-03560 37745 26.05.2014 17.02.2016     C23C 18/00 

1-2013-03784 38108 25.06.2014 04.02.2016     B01J 29/16 

1-2014-00351 43550 25.09.2015 02.02.2016     C12P 17/04 

1-2014-01305 39926 25.11.2014 15.02.2016     C08F 10/00 

1-2014-01370 38853 25.08.2014 26.01.2016     G02B 5/30 

1-2014-01550 42763 27.07.2015 18.02.2016     B32B 15/082 

1-2014-02308 40607 26.01.2015 04.02.2016     A43B 9/00 

1-2014-02390 43132 25.08.2015 04.02.2016     F01M 13/04 

1-2014-03425 41704 27.04.2015 02.02.2016     A63B 55/00 

1-2014-04037 41181 25.02.2015 15.02.2016     C07D 405/12 

1-2015-00151 42528 25.06.2015 03.02.2016     C07D 401/14 

1-2015-00173 41888 27.04.2015 04.02.2016     H04N 7/26 

1-2015-00196 43590 25.09.2015 17.02.2016     C07K 16/28 

1-2015-00252 42839 27.07.2015 28.01.2016     C08G 73/10 

1-2015-00390 41925 27.04.2015 04.02.2016     F27B 1/00 

1-2015-00399 43216 25.08.2015 04.02.2016     C07D 217/26 

1-2015-00409 42243 25.05.2015 03.02.2016     H04N 7/26 

1-2015-00431 41933 27.04.2015 04.02.2016     A61K 8/24 

1-2015-00453 42856 27.07.2015 28.01.2016     C01C 3/12 

1-2015-00455 42254 25.05.2015 01.02.2016     C07D 239/48 

1-2015-00465 41941 27.04.2015 04.02.2016     C07D 401/04 

1-2015-00466 41942 27.04.2015 05.02.2016     C07D 401/04 

1-2015-00475 42562 25.06.2015 28.01.2016     A61Q 11/00 

1-2015-00489 42857 27.07.2015 05.02.2016     A61K 47/48 

1-2015-00500 42859 27.07.2015 19.02.2016     A61F 13/496 

1-2015-00543 42284 25.05.2015 26.01.2016     C22C 38/14 

1-2015-00544 42285 25.05.2015 26.01.2016     B05D 5/06 

1-2015-00548 42571 25.06.2015 18.02.2016     C07D 401/14 

1-2015-00596 42300 25.05.2015 26.01.2016     C07D 471/14 

1-2015-00609 42308 25.05.2015 01.02.2016     G06T 5/00 

1-2015-00612 44046 26.10.2015 01.02.2016     A61K 31/122 

1-2015-00629 42876 27.07.2015 19.02.2016     C09D 5/10 

1-2015-00645 42586 25.06.2015 25.01.2016     A61K 9/00 

1-2015-00649 42587 25.06.2015 26.01.2016     G06F 9/445 
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1-2015-00650 42318 25.05.2015 15.02.2016     A61M 15/00 

1-2015-00666 42323 25.05.2015 29.01.2016     C03B 33/09 

1-2015-00681 44048 26.10.2015 18.02.2016     F16J 15/02 

1-2015-00683 42594 25.06.2015 25.01.2016     C12P 7/10 

1-2015-00691 42332 25.05.2015 05.02.2016     A61K 31/506 

1-2015-00704 42338 25.05.2015 28.01.2016     H04W 88/02 

1-2015-00737 42354 25.05.2015 16.02.2016     H04N 5/00 

1-2015-00745 42357 25.05.2015 04.02.2016     C07D 417/12 

1-2015-00753 42358 25.05.2015 28.01.2016     G06F 17/00 

1-2015-00757 42359 25.05.2015 27.01.2016     A61F 6/14 

1-2015-00758 42605 25.06.2015 27.01.2016     C07D 231/14 

1-2015-00774 45741 25.02.2016 29.01.2016     G06Q 20/24 

1-2015-00780 42895 27.07.2015 01.02.2016     H01F 7/16 

1-2015-00819 42381 25.05.2015 04.02.2016     C07D 401/14 

1-2015-00823 42899 27.07.2015 19.02.2016     A61F 13/15 

1-2015-00833 42623 25.06.2015 15.02.2016     A23G 1/00 

1-2015-00835 42390 25.05.2015 19.02.2016     C07D 471/04 

1-2015-00836 42900 27.07.2015 19.02.2016     A01N 43/36 

1-2015-00837 42391 25.05.2015 19.02.2016     C07D 401/04 

1-2015-00840 42394 25.05.2015 18.02.2016     H04N 17/00 

1-2015-00851 42627 25.06.2015 17.02.2016     A23L 1/30 

1-2015-00869 42398 25.05.2015 17.02.2016     C07D 235/02 

1-2015-00870 42399 25.05.2015 04.02.2016     C07D 471/04 

1-2015-00872 43256 25.08.2015 15.02.2016     C12N 9/88 

1-2015-00873 43257 25.08.2015 15.02.2016     C12N 9/08 

1-2015-00874 42904 27.07.2015 15.02.2016     C12N 9/42 

1-2015-00880 42906 27.07.2015 17.02.2016     C22B 59/00 

1-2015-00882 43631 25.09.2015 05.02.2016     A61K 51/10 

1-2015-00888 42907 27.07.2015 17.02.2016     C07D 471/04 

1-2015-00896 44061 26.10.2015 25.01.2016     A61K 31/5517 

1-2015-00923 42913 27.07.2015 15.02.2016     A61K 8/73 

1-2015-00931 44474 25.11.2015 15.02.2016     C12P 13/12 

1-2015-00944 42410 25.05.2015 17.02.2016     A61M 11/06 

1-2015-00947 42411 25.05.2015 16.02.2016     H04B 1/40 

1-2015-00974 42414 25.05.2015 29.01.2016     A61K 9/24 

1-2015-00975 42415 25.05.2015 29.01.2016     A61K 9/48 

1-2015-00977 42648 25.06.2015 18.02.2016     C12R 1/225 

1-2015-00980 44841 25.12.2015 16.02.2016     G06F 9/30 

1-2015-00981 43271 25.08.2015 17.02.2016     A23L 1/30 

1-2015-00984 42651 25.06.2015 16.02.2016     H02J 7/00 

1-2015-00989 42652 25.06.2015 19.02.2016     A61Q 1/00 

1-2015-01009 42934 27.07.2015 19.02.2016     A61F 13/15 

1-2015-01030 42941 27.07.2015 27.01.2016     C10J 3/74 

1-2015-01031 43274 25.08.2015 17.02.2016     A61B 5/00 

1-2015-01032 42659 25.06.2015 17.02.2016     A61F 13/15 

1-2015-01038 42660 25.06.2015 16.02.2016     C10C 3/04 

1-2015-01045 42944 27.07.2015 01.02.2016     C07D 401/04 

1-2015-01074 42668 25.06.2015 29.01.2016     G06F 9/455 

1-2015-01081 42947 27.07.2015 27.01.2016     A61K 9/08 

1-2015-01093 42672 25.06.2015 17.02.2016     A23L 1/29 
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1-2015-01109 43284 25.08.2015 17.02.2016     A61K 39/395 

1-2015-01124 42957 27.07.2015 05.02.2016     C07K 16/24 

1-2015-01164 42962 27.07.2015 17.02.2016     B01D 53/14 

1-2015-01166 42687 25.06.2015 16.02.2016     D21H 27/00 

1-2015-01177 43657 25.09.2015 18.02.2016     A61H 15/00 

1-2015-01194 42973 27.07.2015 05.02.2016     A61K 8/31 

1-2015-01195 42974 27.07.2015 03.02.2016     B21B 1/04 

1-2015-01208 42978 27.07.2015 17.02.2016     A23L 1/30 

1-2015-01215 43299 25.08.2015 03.02.2016     B65D 75/58 

1-2015-01222 43300 25.08.2015 04.02.2016     C07D 213/81 

1-2015-01224 42984 27.07.2015 04.02.2016     C07D 213/81 

1-2015-01226 43301 25.08.2015 04.02.2016     C07D 213/81 

1-2015-01261 42990 27.07.2015 29.01.2016     G06F 17/30 

1-2015-01335 43006 27.07.2015 18.02.2016     C02F 1/44 

1-2015-01353 43009 27.07.2015 28.01.2016     A01N 25/00 

1-2015-01357 44100 26.10.2015 02.02.2016     B65D 83/08 

1-2015-01360 43334 25.08.2015 01.02.2016     A23L 1/20 

1-2015-01369 43674 25.09.2015 19.02.2016     E02F 9/28 

1-2015-01375 44102 26.10.2015 17.02.2016     B28B 11/00 

1-2015-01376 43342 25.08.2015 17.02.2016     G03G 15/00 

1-2015-01388 43345 25.08.2015 18.02.2016     B24B 37/015 

1-2015-01411 42722 25.06.2015 18.02.2016     H04W 4/14 

1-2015-01438 43030 27.07.2015 19.02.2016     A61F 13/15 

1-2015-01439 43031 27.07.2015 19.02.2016     A61F 13/15 

1-2015-01488 42727 25.06.2015 16.02.2016     G06F 9/46 

1-2015-01493 43041 27.07.2015 01.02.2016     A01N 59/16 

1-2015-01500 43363 25.08.2015 19.02.2016     A47C 17/13 

1-2015-01501 43364 25.08.2015 19.02.2016     A47C 17/13 

1-2015-01513 43366 25.08.2015 15.02.2016     E02F 5/32 

1-2015-01548 44502 25.11.2015 03.02.2016     C25B 15/08 

1-2015-01576 43053 27.07.2015 17.02.2016     D01D 5/06 

1-2015-01598 44862 25.12.2015 17.02.2016     A61K 31/505 

1-2015-01625 43397 25.08.2015 29.01.2016     E06B 5/00 

1-2015-01698 43729 25.09.2015 27.01.2016     B65D 21/02 

1-2015-01716 43732 25.09.2015 18.02.2016     C07D 213/50 

1-2015-01721 43735 25.09.2015 17.02.2016     C12N 15/09 

1-2015-01767 43092 27.07.2015 29.01.2016     H04N 21/25 

1-2015-01803 43428 25.08.2015 05.02.2016     A43B 21/00 

1-2015-01825 43440 25.08.2015 01.02.2016     B01D 29/66 

1-2015-01841 43443 25.08.2015 25.01.2016     B22C 9/02 

1-2015-01901 44890 25.12.2015 15.02.2016     C07D 401/04 

1-2015-02042 44166 26.10.2015 04.02.2016     C07D 317/20 

1-2015-02080 43503 25.08.2015 01.02.2016     C07D 413/14 

1-2015-02098 43508 25.08.2015 01.02.2016     A61K 9/08 

1-2015-02172 43850 25.09.2015 16.02.2016     A01N 43/40 

1-2015-02173 44196 26.10.2015 15.02.2016     C07D 239/48 

1-2015-02293 44932 25.12.2015 19.02.2016     A44C 11/00 

1-2015-02355 43896 25.09.2015 05.02.2016     A61P 23/00 

1-2015-02532 44584 25.11.2015 04.02.2016     A01N 43/80 

1-2015-02707 44605 25.11.2015 04.02.2016     B67C 3/00 
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1-2015-02909 44995 25.12.2015 18.02.2016     G01V 1/38 

1-2015-02921 44998 25.12.2015 15.02.2016     B66D 1/26 

1-2015-03018 44400 26.10.2015 04.02.2016     E21C 27/12 

1-2015-03019 44401 26.10.2015 04.02.2016     E21C 27/12 

1-2015-03112 45430 25.01.2016 18.02.2016     C07K 16/28 

1-2015-03338 45081 25.12.2015 01.02.2016     A23G 1/00 

1-2015-03364 45091 25.12.2015 01.02.2016     A23G 1/00 

1-2015-03425 45471 25.01.2016 16.02.2016     B01D 61/42 

1-2015-03542 45848 25.02.2016 04.02.2016     A62D 1/02 

1-2015-03560 45852 25.02.2016 02.02.2016     A23K 1/18 

1-2015-03562 45152 25.12.2015 17.02.2016     C22C 38/00 

1-2015-03712 45197 25.12.2015 17.02.2016     A61K 9/70 

1-2015-03892 45905 25.02.2016 27.01.2016     C01B 3/38 

1-2015-03893 45906 25.02.2016 27.01.2016     C01B 3/38 

1-2015-03894 45249 25.12.2015 27.01.2016     C01B 3/50 

1-2015-03895 45907 25.02.2016 27.01.2016     C01B 3/50 

1-2015-03896 45908 25.02.2016 27.01.2016     H01M 8/06 

1-2015-04084 45606 25.01.2016 04.02.2016     C22C 38/00 

1-2015-04178 45958 25.02.2016 05.02.2016     A62C 35/13 

1-2015-04243 45640 25.01.2016 18.02.2016     A63F 13/00 

1-2015-04560 46042 25.02.2016 02.02.2016     G03G 15/08 

1-2015-04824 46109 25.02.2016 27.01.2016     B28B 1/30 

2-2013-00299 2550  27.10.2014 02.02.2016     B65D 81/34 
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Phần vii 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 423/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2014-03117  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (VN) 

217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 433/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2015-02216  (220) Ngày nộp đơn 19/06/2015 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả 
 

Bổ sung thêm 01 chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế sau đây vào danh sách chủ đơn và tác 
giả khác: 

Tên đầy đủ: Trần Thị Tửu 
Địa chỉ: TK 35/5 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Quốc tịch: Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 438/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2011-02753  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 439/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2013-00882  (220) Ngày nộp đơn 21/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 440/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2014-03947  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 441/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2012-00194  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, địa chỉ các tác giả 

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2nd Floor North, Saltire Court, 20 Castle Terrace, Edinburgh, EH1 2EN, Great Britain 

2. Địa chỉ của các tác giả được sửa thành: 

C/o Innovata Biomed Limited, 2nd Floor North, Saltire Court, 20 Castle Terrace, Edinburgh, 
EH1 2EN, Great Britain 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 443/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2013-01743  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 444/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-00475 04/08/2008 

1-2010-00582 10/03/2010 

1-2013-04003 21/06/2012 

1-2013-04125 24/05/2012 

1-2014-01390 25/09/2012 

1-2014-01417 25/09/2012 

1-2014-02081 25/06/2014 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 445/ TB-SHTT, ngày 20/04/2016  

(210)  Số đơn: 1-2013-03682  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 446/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-02746 31/01/2012 

1-2013-03492 25/11/2011 

1-2014-01719 26/10/2012 

1-2014-03468 22/01/2013 

1-2014-03469 22/01/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 447/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2015-00525  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2013 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả 

Tên đầy đủ: Abdessatar, Sami CHTOUROU 
Địa chỉ: 20 rue du Ch©teau, F-78990 ELANCOURT, FRANCE 

Quốc tịch: Pháp 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 448/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-00965 09/09/2009 

1-2011-01109 23/08/2010 

1-2013-03521 19/04/2012 

1-2014-00562 21/06/2012 

1-2014-00563 21/06/2012 

1-2014-03960 17/04/2013 

1-2015-01566 25/10/2013 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên của chủ đơn KAYABA INDUSTRY CO., LTD. (JP) được sửa thành: 

            KYB Corporation (JP) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 831/ TB-SHTT, ngày 03/02/2016  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-02433 07/01/2011 

1-2013-00160 16/01/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 

Tòa nhà DETECH, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 832/ TB-SHTT, ngày 03/02/2016  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-03398 25/03/2011 

1-2014-03390 07/03/2013 

1-2015-03705 05/03/2014 

1-2015-03888 31/03/2014 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 833/ TB-SHTT, ngày 03/02/2016  

(210)  Số đơn: 1-2012-01568  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

GENESYS GLOBAL LLC (US) 
1300 Tunnel Road, Asheville, North Carolina 28805, United States of America 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 834/ TB-SHTT, ngày 03/02/2016  

(210)  Số đơn: 1-2014-02280  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 835/ TB-SHTT, ngày 03/02/2016  

(210)  Số đơn: 1-2012-03091  (220) Ngày nộp đơn 20/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 836/ TB-SHTT, ngày 03/02/2016  

(210)  Số đơn: 1-2012-01937  (220) Ngày nộp đơn 07/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1663/ TB-SHTT, ngày 16/03/2016  

(210)  Số đơn: 1-2013-02003  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2013 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả sáng chế 

Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Đinh Thị Mai Thanh 

Địa chỉ: C40, TT12, khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 450/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 2-2011-00300  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, bổ sung tên tác giả 

1. Tên chủ đơn mới là: 

 Tên của chủ đơn được sửa thành: 

Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VN) 

2. Bổ sung 02 tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

- Tên đầy đủ: Đoàn Thị Thanh Hương 
Địa chỉ: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 
Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Việt Nam 
Quốc tịch: Việt Nam 

- Tên đầy đủ: Lê Thị Kim Xuyến 
Địa chỉ: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 
Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Việt Nam 

 Quốc tịch: Việt Nam 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 837/ TB-SHTT, ngày 03/02/2016  

(210)  Số đơn: 2-2010-00066  (220) Ngày nộp đơn 09/04/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, danh sách các tác giả sáng chế 

1. Tên chủ đơn mới là: 

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
(VN) 

2. Danh sách các tác giả sáng chế mới là: 
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STT Họ và tên Địa chỉ Quốc tịch 

1 Nguyễn Mạnh Cường 

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

Việt Nam 

2 Young Ho Kim 
Khoa dược, Đại học quốc gia Chungnam, 
Daejeon 305-764, Hàn Quốc 

Hàn Quốc 

3 Bùi Hữu Tài 

Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng 
Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

Việt Nam 

4 Vũ Thị Huyền 
Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

Việt Nam 

5 Trần Thu Hường 

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

Việt Nam 

6 Nguyễn Xuân Nhiệm 

Viện Hóa sinh biển – Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng 
Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

Việt Nam 

7 Eun-Mi Choi 
Khoa dược, Đại học quốc gia Chungnam, 
Daejeon 305-764, Hàn Quốc 

Hàn Quốc 

8 Jeong Ah Kim 
Khoa dược, Đại học quốc gia kyungpook, 
Daegu 702-701, Hàn Quốc 

Hàn Quốc 

9 Phạm Quốc Long 

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội. 

Việt Nam 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1629/ TB-SHTT, ngày 15/03/2016  

(210)  Số đơn: 2-2011-00166  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Chấm dứt đại diện sở hữu công nghiệp: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
 Số 343 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 434/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 3-2015-00535  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 GOGORO INC. (HK) 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 435/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 3-2015-01189  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2015 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả 

 Bổ sung tác giả KDCN sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Andrew Hodge 
Địa chỉ: C/o Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, United 
States of America 

 Quốc tịch: Mỹ 
 Tên chính xác của tác giả thứ 2 trong Danh sách các tác giả khác là: Aditha ADAMS 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 436/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 3-2015-01188  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2015 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả 

 Bổ sung tác giả KDCN sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Andrew Hodge 
Địa chỉ: C/o Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, United 
States of America 

 Quốc tịch: Mỹ 
 Tên chính xác của tác giả thứ 2 trong Danh sách các tác giả khác là: Aditha ADAMS 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 437/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 3-2015-01190  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2015 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả 

 Bổ sung tác giả KDCN sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Andrew Hodge 
Địa chỉ: C/o Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, United 
States of America 

 Quốc tịch: Mỹ 
 Tên chính xác của tác giả thứ 2 trong Danh sách các tác giả khác là: Aditha ADAMS 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 442/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 3-2015-00668  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 GOGORO INC. (HK) 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 827/ TB-SHTT, ngày 03/02/2016  

(210)  Số đơn: 3-2014-01771  (220) Ngày nộp đơn 23/10/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN LUAT JSC) 

169 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 829/ TB-SHTT, ngày 03/02/2016  

(210)  Số đơn: 3-2015-01194  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2015 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả 

 Bổ sung tác giả KDCN sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Andrew Hodge 
Địa chỉ: C/o Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, United 
States of America 

 Quốc tịch: Mỹ 
 Tên chính xác của tác giả thứ 2 trong Danh sách các tác giả khác là: Aditha ADAMS 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 830/ TB-SHTT, ngày 03/02/2016  

(210)  Số đơn: 3-2015-01192  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2015 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả 

 Bổ sung tác giả KDCN sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Andrew Hodge 
Địa chỉ: C/o Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, United 
States of America 

 Quốc tịch: Mỹ 
 Tên chính xác của tác giả thứ 2 trong Danh sách các tác giả khác là: Aditha ADAMS 
___________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1668/ TB-SHTT, ngày 16/02/2016  

 

STT Số đơn KDCN Ngày nộp đơn 

1 3-2014-01765 22/10/2014 

2 3-2014-01766 22/10/2014 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH LIXIL Việt Nam (VN) 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VIii 
 
 

chuyển giao đơn 
 

 

 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 431/TB-SHTT, ngày 20/01/2016 

(210)  Số đơn: 1-2015-01987  (220) Ngày nộp đơn: 05/06/2015 
 

Bên chuyển giao:  
LEVRERO, MASSIMO (IT) 
Via Acherusio 26, I-00199 Rome, Italy 
Bên được chuyển giao:  
ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. (US) 
101 Sixth Avenue, 9th Floor, New York, NY 10013, United States of America 

 ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. (US) là đồng chủ đơn với INDIANA UNIVERSITY 
RESEARCH AND TECHNOLOGY CORPORATION (US) 

 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 606/TB-SHTT, ngày 26/01/2016 

(210)  Số đơn: 1-2013-01010  (220) Ngày nộp đơn: 08/06/2011 

Bên chuyển giao:  
SK PLANET CO., LTD. (KR) 
11, Euljiro 2-ga, Jung-gu, Seoul 100-999, Republic of Korea 
Bên được chuyển giao:  
ENTRIX CO., LTD. (KR) 

(Fine Avenue Bldg, Eulji-ro 2-ga) 3rd Floor, B-dong, 100, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, 04551, 
Republic of Korea      

  

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 607/TB-SHTT, ngày 26/01/2016 

(210)  Số đơn: 1-2012-01316  (220) Ngày nộp đơn: 08/10/2010 

Bên chuyển giao:  
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US) 
Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543-4000, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
BRISTOL-MYERS QUIBB HOLDINGS IRELAND (CH) 

 Hinterbergstrasse16, 6312 Steinhausen, Switzerland  

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 626/TB-SHTT, ngày 03/02/2016 

(210)  Số đơn: 1-2015-03166  (220) Ngày nộp đơn: 27/01/2014 
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Bên chuyển giao:  
 SINVENT AS (NO) 
NO-7465, Trondheim, Norway 
Bên được chuyển giao:  
C-FEED AS (NO) 
C/o SINTEF Fiskeri of havbruk, Postboks 4762 Sluppen, 7465 Trondheim, Norway 

 

_______________________ 
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PHẦN IX 
 

đính chính 
 

Đính chính đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Số đơn: 4-2015-25167               ngày nộp: 14/09/2015 

Nội dung đính chính: Địa chỉ chủ đơn  

Đúng là:  

159 Soi Sukhumvit 62, Sukhumvit Road, Bangchak, Prakhanong, Bangkok 10260, Thailand 

________________________ 

 

Số đơn: 4-2015-15924               ngày nộp: 19/06/2015 

Nội dung đính chính: Danh mục sản phẩm  

Đúng là:  

Nhóm 09: “…phần mềm máy tính dùng trong việc khắc phục thảm hoạ…) 

Nhóm 42: “… dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời trực tuyến phần mềm điện toán đám mây 

không thể tải xuống được…” 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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